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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 
CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 
AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 
AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 
AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 
AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 
AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 
AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 
AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 
AR Argentina DE Germany IL Israel 
AT Austria DJ Djibouti IN India 
AU Australia DK Denmark IQ Iraq 
AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 

of) 
BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 
BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 
BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 
BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 
BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 
BH Bahrain ES Spain KE Kenya 
BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 
BJ Benin FI Finland KI Kiribati 
BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 
BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 

(Malvinas) 
KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 
BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 
BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 
BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 
BY Belarus GH Ghana LA Laos 
BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 
CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 
CF Central African 

Republic 
GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 
CH Switzerland GR Greece LR Liberia 
CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 
CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 
CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 

Islands 
LU Luxembourg PA Panama TD Chad 
LV Latvia PE Peru TG Togo 
LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 
MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 
MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 
MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 
ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 
MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 

China 
MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 

Tanzania 
MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 
MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 
MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 

America 
MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 
MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 
MV Maldives SD Sudan VA Holy see 
MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 

Grenadines 
MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 
MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 

(British) 
MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 
NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 
NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 
NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 
NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 
NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 
NO Norway SR Suriname ZM Zambia 
NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 
NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 
NZ New Zealand SY Syria   
OM Oman SZ Swaziland   
      

 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 
 
AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 
AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 
BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 
EP  European Patent Office (EPO) 
IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
 

 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 
 

(11) Số bằng / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
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(21) Số đơn 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 
(51) Phân loại sáng chế quốc tế 
(54) Tên sáng chế 
(57) Tóm tắt sáng chế 
(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 
(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 
(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 
(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 
(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
 
 

NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST80 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ BẰNG ĐỘC QUYỀN KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP 
 

(11) Số bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp / Số công bố đơn 
(15) Ngày cấp 
(17) Ngày hết hạn hiệu lực của bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(21) Số đơn 
(22) Ngày nộp đơn 
(23) Tên triển lãm, ngày và nơi triển lãm 
(28) Số phương án yêu cầu bảo hộ 
(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên 
(43) Ngày công bố đơn 
(45) Ngày công bố bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
(51) Phân loại quốc tế kiểu dáng công nghiệp 
(54) Tên sản phẩm mang kiểu dáng công nghiệp 
(55) ảnh chụp / hình vẽ kiểu dáng công nghiệp 
(57) Đặc điểm khác biệt yêu cầu bảo hộ của kiểu dáng công nghiệp 
(62) Số và ngày nộp đơn, số bằng độc quyền KDCN hoặc số công bố đơn liên quan đến tách đơn 
(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 
(72) Tên của tác giả KDCN 
(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền KDCN 
(74) Tên của người đại diện SHCN 
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BỐ ĐƠN, GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG Ký NHÃN HIỆU VÀ CÁC NHÃN HIỆU ĐƯỢC 

BẢO HỘ TẠI VIỆT NAM THEO THOẢ ƯỚC MADRID 
 

(111) Số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (trường hợp được bảo hộ trên cơ sở Thoả ước 
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9 

 
Phần i 

 
đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền sáng chế 

 
 
 
(11) 29596 
(21) 1-2010-02770 (51) 7 A61K  31/343, A61P  9/04 
(22) 16.04.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/IB2009/005587    16.04.2009 (87) WO 2009/144550 03.12.2009 
(30) 0802127 17.04.2008 FR 

61/045,995 18.04.2008 US 
0803208 10.06.2008 FR 
61/060,257 10.06.2008 US 
09290095.0 11.02.2009 EP 
61/151,611 11.02.2009 US 
09290098.4 11.02.2009 EP 
61/151,622 11.02.2009 US 
61/159,956 13.03.2009 US 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.10.2011 
(71) SANOFI-AVENTIS  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) GAUDlN Christophe (FR), HAMDANI NacÐra (FR), RADZIK Davide (IT), VAN 

EICKELS Martin (DE) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Dronedaron để bào chế thuốc dùng để phòng ngừa, điều trị 

bệnh tim mạch, dược phẩm và sản phẩm chứa nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dronedaron để bào chế thuốc dùng để phòng ngừa, điều trị bệnh tim 

mạch, dược phẩm và sản phẩm chứa nó. 
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(11) 29597 
(21) 1-2010-02827 (51) 7 C08L  3/02, B65D  30/02, B29C  

47/00 
(22) 25.10.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.10.2010 
(71) Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ một bước tiến  (VN) 

25/16 Bà Lê Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Hà Thúc Chí Nhân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hạt nhựa chứa chất phụ gia tự huỷ 

  (57)   Sáng chế yêu cầu bảo hộ đề cập đến lĩnh vực công nghiệp sản xuất nguyên liệu cho 
ngành công nghiệp bao bì, cụ thể là đề cập đến hạt nhựa có chứa chất phụ gia tự huỷ có 
công thức cấu tạo: PE + Glycerol + H2O + PE-g-MA + Tinh bột; và đề cập đến quy trình 
sản xuất hạt nhựa này trải qua các bước: 1) trộn đều tinh bột (tốt nhất là tinh bột sắn) với 
hai loại hợp chất hoá dẻo gồm Glycerol và nước trong một máy trộn cao tốc trong vòng 
5 phút, và mặt khác, Polyetylen và PE- g-MA cũng được trộn sơ bộ với nhau trong thời 
gian 5 phút, 2) cho toàn bộ hỗn hợp tạo được theo bước 1) vào máy đùn được gia nhiệt 
có nhiệt độ từ 1700C đến 2100C để tạo thành sợi; 3 ) cho sợi nhựa theo bước 2) vào bể 
nước để làm nguội và định hình nhựa; và 4) cho sợi nhựa, sau khi được định hình theo 
bước 3), vào hệ thống sấy và cuối cùng cho chúng chạy qua máy cắt để tạo thành sản 
phẩm dạng hạt thành phẩm.  
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(11) 29598 
(21) 1-2010-02865 (51) 7 H04B 7/24 
(22) 27.10.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2010 
(71) Viện kỹ thuật hải quân  (VN) 

Phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng 
(72) Lưu Tuấn Sinh (VN), Trần Lê Phan (VN), Vũ Minh Đức (VN), Nguyễn Thị Oanh 

(VN), Thái Doãn Việt Vượng (VN), Nguyễn Tuấn Phong (VN), Đặng Hữu Hải (VN), 
Ngô Ngọc Tuấn (VN), Vũ Đức Vinh (VN), Vũ Thành Công (VN) 

(54) Hệ thống thông tin tác chiến giữa các đảo 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống thông tin tác chiến giữa các đảo. Hệ thống thông tin tác 

chiến giữa các đảo theo sáng chế là sự tích hợp các trang thiết bị thông tin thông qua 
thiết bị chuyển mạch liên kết và máy tính trung tâm để thực hiện truyền tải thông tin về 
tình hình chiến thuật quan sát được từ các hệ thống quan sát về trung tâm chỉ huy thông 
qua các chương trình phần mềm kết nối, điều khiển và hiển thị thông tin về tình hình 
chiến thuật trên hải đồ số. Hệ thống này nhằm mục đích phục vụ công tác chỉ huy tác 
chiến trên biển, đảo và hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.  
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(11) 29599 
(21) 1-2010-02904 (51) 7 B21F  27/10 
(22) 28.10.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.10.2010 
(71) Công ty TNHH một thành viên cơ khí tự động Đăng Khoa  (VN) 

142 đường 37, phường Tân Quy, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Viết Xuân (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Máy sản xuất móc treo quần áo tự động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy sản xuất móc treo quần áo tự động hoạt động theo từng công 
đoạn liên tục, phôi liệu được cấp theo chu kỳ phù hợp với từng công đoạn; trong suốt 
quá trình hoạt động, phôi nhôm được gá chặt trên đồ gá, gắn trên một băng tải xích có 
nhiệm vụ mang phôi liệu đến từng vị trí tương ứng với từng công đoạn, tại mỗi công 
đoạn sẽ có những cơ cấu cơ khí phù hợp để thực hiện việc gia công; việc phân chia chu 
kỳ hoạt đông được thực hiện bởi các cơ cấu cam, các cử khống chế hành trình. Các công 
đoạn gia công tạo thành sản phẩm hoàn chỉnh được tóm tắt lại như sau:  
Ban đầu phôi nhôm thẳng sẽ được cho vào máy tại cụm tiếp nhận phôi, sau khi được căn 
chỉnh cho đúng vị trí sẽ tự động gá chặt vào đồ gá trên một băng tải xích chuyển động 
bước tiến xoay tròn; băng tải sẽ di chuyển đến từng vị trí gia công theo chu kỳ máy - 
được phân kỳ bởi các cơ cấu cam và cử khống chế hành trình; tùy theo người sử dụng sẽ 
có những điều chỉnh phù hợp cho các mẫu sản phẩm có dập vai hay không, có uốn biên 
dạng hình chữ C hay không mà sản phẩm sẽ được gia công hoặc bỏ qua các công đoạn 
này, sau đó băng tải xích sẽ tiếp tục di chuyển đến cụm xoắn đầu móc áo và cụm uốn 
đầu móc áo hoàn thiện sản phẩm, sau khi hoàn thiện công đoạn cuối cùng, móc áo sẽ 
móc vào thanh trượt, rời khỏi đồ gá và trượt ra ngoài.  
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(11) 29600 
(21) 1-2010-02917 (51) 7 B44C  3/02, B32B  27/14, B29C  

45/14,  33/14,  45/76 
(22) 29.10.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2010 
(71) DAEJIN DSP CO., LTD  (KR) 

106 Saengnim-ri, Saengnim-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of 
Korea  

(72) KIM, Jin Hyung (KR) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Thép cuộn không gỉ dùng để trang trí có hoa văn nổi và 

phương pháp sản xuất nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thép cuộn không gỉ có hoa văn nổi, phù hợp với việc sử dụng như là 

lớp hoàn thiện bề mặt hoặc vật liệu hoàn thiện của các sản phẩm nội thất, trong đó một 
tấm thép không gỉ mỏng được xử lý bề mặt bao gồm lớp phủ gốm nanô và lớp phủ ion 
PVD được tạo ra có màu sắc đa dạng và tấm chống dính hoặc lớp vải không dệt được 
gắn bởi lớp keo dính nóng chảy và được dập hoa văn nổi, do đó, có thể tạo ra những sản 
phẩm có khả năng liên kết cao, khả năng chịu lửa, khả năng chịu nhiệt, khả năng chống 
trầy xước, độ ổn định về hình dạng, độ mềm dẻo và khả năng chống nhăn, đáp ứng 
những đặc tính về lý hóa học của tấm trang trí, và đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ, về ý tưởng 
và hiệu quả kinh tế. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất thép cuộn 
không gỉ dùng để trang trí, trong đó tấm cuộn có thể được sản xuất hàng loạt với chi phí 
thấp và có chất lượng ổn định nhờ vào quá trình sản xuất liên tục.  
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(11) 29601 
(21) 1-2010-02918 (51) 7 A01M  1/24,  29/00, C09D  133/04 
(22) 29.10.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2010 
(71) Công ty cổ phần thương mại, đầu tư và chuyển giao công nghệ 

KND  (VN) 
Số 5 Đội Nhân, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(72) Nguyễn Đức Khánh (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Phương pháp phòng trừ mối hại công trình kiến trúc xây dựng, 

sơn chống mối và dung dịch tạo màng chống mối 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ mối cho các công trình xây dựng có sử 

dụng sơn chống mối, dung dịch tạo màng chống mối và trạm bẫy mối bao gồm các công 
đoạn: a) tạo hàng rào phòng mối phía trong và phía ngoài móng công trình, b) phun sơn 
chống mối lên bề mặt tường móng phía ngoài, phía trong và tường ngăn phía trong, c) 
phun dung dịch tạo màng chống mối, d) phòng mối cho mặt nền công trình, và e) tạo 
các lỗ đặt trạm bẫy mối xung quanh công trình cần phòng mối.   
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(11) 29602 
(21) 1-2010-02923 (51) 7 B62K  25/00 
(22) 29.10.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 29.10.2010 
(71) KWANG YANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung, Taiwan 
(72) YU, JUN-HSIUNG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Xe môtô có cơ cấu đòn treo phía sau 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe môtô bao gồm hộp truyền động (31) có các thành bên thứ nhất 
và thứ hai đối diện nhau (311, 312) trục truyền động (32) kéo dài qua thành bên thứ nhất 
(311), và thiết bị đòn treo phía sau (2). Thiết bị đòn treo phía sau (2) bao gồm các phần 
chịu tải thứ nhất và thứ hai (241, 242) được liên kết trục quay một cách tương ứng tới 
các thành bên thứ nhất và thứ hai (311, 312). Bánh xe phía sau (34) được liên kết giữa 
các phần phía sau của phần chịu tải thứ nhất và thú hai (241, 242). Bánh dẫn động (352) 
được bố trí trên trục truyền động (32) và giữa phân chịu tải thứ nhất (241) và thành bên 
thứ nhất (311).  
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(11) 29603 
(21) 1-2010-02981 (51) 7 C08L  3/02, B65D  30/02, B29C  

47/00 
(22) 05.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2010 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ một bước 

tiến  (VN) 
25/16 Bà Lê Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Thúc Chí Nhân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hạt nhựa chứa chất phụ gia tự huỷ    

  (57)    Sáng chế yêu cầu bảo hộ đề cập đến lĩnh vực công nghiệp sản xuất nguyên liệu cho 
ngành công nghiệp bao bì, cụ thể là đề cập đến hạt nhựa chứa chất phụ gia tự huỷ có 
công thức cấu tạo gồm hạt nhựa acrylonytril-butađien-styren (ABS) + glyxerol + nước 
(H2O) + hạt nhựa acrylonytril-butadien-styren ghép anhy®rit maleic (ABS-g-MA) + tinh 
bột sắn.  
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(11) 29604 
(21) 1-2010-02982 (51) 7 C08L  3/02, B65D  30/02, B29C  

47/00 
(22) 05.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2010 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ một bước 

tiến  (VN) 
25/16 Bà Lê Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Thúc Chí Nhân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hạt nhựa chứa chất phụ gia tự huỷ   

  (57)    Sáng chế yêu cầu bảo hộ đề cập đến lĩnh vực công nghiệp sản xuất nguyên liệu cho 
ngành công nghiệp bao bì, cụ thể là đề cập đến hạt nhựa chứa chất phụ gia tự huỷ có 
công thức cấu tạo gồm hạt nhựa etylen vinyl axetat (EVA) + glyxerol + nước (H2O) + 
hạt nhựa polyetylen ghép anhyđrit maleic (PE-g-MA) + tinh bột sắn.  
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(11) 29605 
(21) 1-2010-02983 (51) 7 C08L  3/02, B65D  30/02, B29C 4 

47/00 
(22) 05.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.11.2010 
(71) Công ty TNHH một thành viên thương mại và dịch vụ một bước 

tiến  (VN) 
25/16 Bà Lê Chân, phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Hà Thúc Chí Nhân (VN) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Hạt nhựa chứa chất phụ gia tự huỷ    

  (57)    Sáng chế yêu cầu bảo hộ đề cập đến lĩnh vực công nghiệp sản xuất nguyên liệu cho 
ngành công nghiệp bao bì, cụ thể là để cập đến hạt nhựa polypropylen có nguồn gốc từ 
dầu mỏ (PP) + glyxerol + nước (H2O) + hạt nhựa polyetylen ghép anhyđrit maleic (PE-
g-MA) + tinh bột sắn.  
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(11) 29606 
(21) 1-2010-03000 (51) 7 F03B  
(22) 09.11.2010 (43) 25.05.2012 
(75) Lê Việt Hưng  (VN) 

240/11 đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(54) Tuabin có hình dạng băng tải 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tuabin có hình dạng băng tải, có diện tích làm việc lớn và các bộ 

phận cấu thành tuabin rất đa dạng gồm hệ trục (1), khung (2), vành (3), guồng cánh (4), 
khác biệt ở chỗ: hệ trục (1) gồm một hoặc nhiều trục chuyển động quay quanh đường 
tâm của chính nó; khung (2) đứng yên, có hình dạng phụ thuộc vào số lượng trục của hệ 
trục (1) và hình dạng của vành (3); vành (3) có hình dạng băng tải với chu vi là hình tròn 
hoặc đa giác lồi có ít nhất một cạnh làm việc hợp với dòng chảy lưu chất một góc nhọn 
(α) và có chuyển động tương đối với hệ trục (1); guồng cánh (4) nằm ở vị trí bất kỳ trên 
mặt ngoài vành (3).  
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(11) 29607 
(21) 1-2010-03013 (51) 7 G07F  11/00 
(22) 10.11.2010 (43) 25.05.2012 
(71) DONGGUAN JIAFENG MECHANICAL EQUIPMENT CO., LTD.  (CN) 

Hua Nan Industrial Park, Liaobu Town, Dongguan City, Guangdong Province, P.R. 
China 523400 

(72) Yung-Shung HSU (TW) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Máy bán đá tự động có chức năng nhận biết bằng tia hồng 

ngoại và chức năng cân động 
  (57)    Máy bán đá tự động có chức năng nhận biết bằng tia hồng ngoại và chức năng cân động, 

bao gồm một lỗ thông nhiệt đặt bên ngoài thân máy để thoát khí nóng, một khe để nhét 
đồng xu trên thân máy, và một thiết bị tạo đá, một thùng đựng đá và máy chặt đá đặt 
bên trong thân máy; thiết bị cân đá đặt bên dưới cửa đưa đá ra, và thiết bị cân bao gồm 
một khung cân, một thùng đựng đá đặt ở khung cân, và bộ cảm biến trọng lượng đặt bên 
dưới khung cân; ít nhất một máy phát tia hồng ngoại và ít nhất một máy thu tia hồng 
ngoại được đặt trong thùng đựng đá, và máy phát tia hồng ngoại và máy thu tia hồng 
ngoại được đặt riêng biệt ở hai vách bên trong của thùng đựng đá; sáng chế này có chức 
năng cân động trọng lượng của đá và chức năng đo với thời gian thực độ cao của đá 
trong thùng đựng đá thông qua thiết bị nhận biết bằng tia hồng ngoại.  
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(11) 29608 
(21) 1-2010-03034 (51) 7 B60C 5/10 5/04 
(22) 11.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.11.2010 
(75) Tống Minh Trọng  (VN) 

52A Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Săm xe tháo lắp nhanh 
  (57)   Sáng chế đề cập đến săm xe tháo lắp nhanh nhờ có hai đầu rời nhau, giúp cho việc lắp 

săm vào vành xe dễ dàng, nhanh chóng mà không cần phải tháo trục bánh xe và các chi 
tiết liên quan, không cần nhiều dụng cụ hỗ trợ.   
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(11) 29609 
(21) 1-2010-03074 (51) 7 A22C 25/00 
(22) 18.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2010 
(71) Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí 

Minh  (VN) 
268 Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Trần Doãn Sơn (VN), Hoàng Minh Nam (VN) 
(54) Thiết bị lạng cá basa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị lạng cá basa mà kết cấu của thiết bị này đáp ứng được các 
yêu cầu của công nghệ lạng cá. Cá Basa sau khi được cắt đầu, đuôi và vây sẽ được công 
nhân đặt vào máng cấp cá, nhờ đinh găm của hệ thống băng tải sẽ đẫn cá vào vùng lạng. 
Cá được lạng qua hai giai đoạn. Giai đoạn một cá được lạng bằng cặp dao cưa đĩa bố trí 
ở phía dưới. Cá sẽ được lạng ở phần lưng. Sau đó, cá sẽ được tiếp tục đưa vào vùng lạng 
thứ hai, khi này cá sẽ được lạng nốt phần bụng nhờ cặp dao cưa đĩa bố trí ở phía trên. 
Sau khi lạng, cá sẽ được băng tải đưa ra ngoài. Sản phẩm gồm ba phần: hai miếng cá ở 
hai bên được tách ra khỏi xương ở giữa.  
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(11) 29610 
(21) 1-2010-03081 (51) 7 B62M 15/00 
(22) 18.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.11.2010 
(75) Chu Quý Quỳnh  (VN) 

03 Trần Quốc Toản, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
(54) Xe đạp tốc độ cao 

  (57)     Sáng chế đề xuất xe đạp sử dụng cơ cấu dẫn động đạt được tốc độ cao. Xe được thiết kế 
chuyển động dẫn truyền qua chuỗi chuyển động bắc cầu như sau : Từ chuyển động của 
trục phát động đạp cho dẫn truyền qua cơ cấu xích líp để có tỉ số truyền tương đối tới 
trục bị động (1), rồi tiếp tục bắc cầu dẫn truyền trục bị động (1) tới trục bị động (2) và 
tới trục bị động (3) theo cơ cấu biến đổi đồng dạng của biến đổi cơ cấu bốn khâu bản lề, 
mục đích tạo ra thế về lực có lợi cho trục đạp, rồi tiếp tục cho dẫn truyền chuyển động từ 
trục bị động (3) tới trục chịu tải của bánh xe bằng cơ cấu xích líp để có tỉ số truyền tuyệt 
đối lớn nhất là i = 9.  
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(11) 29611 
(21) 1-2010-03096 (51) 7 F16D  65/12,  65/14,  55/00 
(22) 19.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2010 
(71) Công ty hữu hạn chế tạo công nghiệp và gia công chế biến 

hàng xuất khẩu Việt Nam (VMEP)  (VN) 
Khóm 5, phường Tam Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(72) Võ Đăng Hiếu (VN) 
(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Kết cấu lắp đĩa phanh 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp đĩa phanh trên xe gắn máy, mô tô hai hoặc ba bánh, cụ 
thể đề cập đến kết cấu lắp đĩa phanh được bố trí trên bánh trước (1) và phía trong càng 
nhún trước (2) của xe gắn máy, gồm đĩa phanh (3), moay ¬ (4), các chi tiết đàn hồi (5), 
các bu lông (6) để liên kết đĩa phanh (3) với moay ¬ (4) và má phanh (7). Kết cấu lắp đĩa 
phanh theo sáng chế cho phép hấp thụ dao động của đĩa phanh khi thực hiện vận hành 
phanh, làm cho đĩa phanh thay đổi tần số và biên độ dao động nên không đạt tới giới 
hạn mà tại đó có khả năng tạo ra âm thanh.  
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(11) 29612 
(21) 1-2010-03118 (51) 7 H01B  9/00,  11/00,  11/20 
(22) 22.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2010 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) Jin SAYAMA (JP), Takeki ISHIMOTO (JP), Nobuyuki YAMAZAKI (JP), Yasuhito 

MASUDA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ dây dẫn điện tử đồng trục có đường kính nhỏ được nối với 

các bảng mạch 
  (57)    Sáng chế đề cập đến bộ dây dẫn điện tử đồng trục có đường kính nhỏ (20) được tạo ra 

bằng cách bó các dây điện đường kính nhỏ được nối với các bảng mạch tương ứng (11) 
và (12) trong phạm vi hai hộp (13) và (14) là các hộp trượt được, phần chứa (30) bao 
gồm một phần rộng (31) mà chiều rộng của nó theo hướng trực giao với hướng trượt là 
rộng; và phần hẹp (32) mà chiều rộng của nó là nhỏ hơn so với chiều rộng của phần rộng 
(31), phần đầu (21a) của bộ dây dẫn đồng trục có đường kính nhỏ (20) được cố định vào 
bảng mạch (11) trong hộp (13), trong đó phần rộng (31) được tạo ra; trong khi phần đầu 
kia (21b) của bộ dây dẫn đồng trục có đường kính nhỏ (20) được cố định vào bảng mạch 
(12) trong hộp kia (14) và dây cáp đồng trục có đường kính nhỏ (120) được quấn ở dạng 
sóng để tạo ra ít nhất hai vòng tròn theo hướng chiều rộng của hộp và chứa được ở dạng 
sóng trong phạm vi phần rộng (31).  
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(11) 29613 
(21) 1-2010-03124 (51) 7 A61K  31/74 
(22) 22.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.11.2010 
(71) AHNGOOK PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (KR) 

993-75, Daerim-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-953, Republic of Korea 
(72) AUH, Jin (KR), KIM, Chang-Hwan (KR), HAN, Chang-Kyun (KR), JEONG, Hyeon-

Gun (KR), KIM, Jong-Geal (KR), PARK, Jung-Ki (KR), KIM, Yang-Joong (KR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Viên nén chứa alfuzosin HCl giải phóng kéo dài 

  (57)    Sáng chế đề cập đến viên nén chứa alfuzosin HCl giải phóng kéo dài bao gồm: lớp trên 
bao gồm 0,2 phần trọng lượng là alfuzosin HCl, 90 phần trọng lượng là hydroxypropyl 
metylxenluloza, 29,6 phần trọng lượng là polyetylen oxit, 1 phần trọng lượng là stearyl 
ancol, 0,4 phần trọng lượng là axit silixic khan nhẹ, và 1 phần trọng lượng là etyl 
xenluloza; và lớp dưới bao gồm 9,8 phần trọng lượng là alfuzosin HCl, 36 đến 62 phần 
trọng lượng là xenluloza vi tinh thể, 24 đến 60 phần trọng lượng là polyetylen oxit, 20 
phần trọng lượng là hydroxypropyl xenluloza có mức thế thấp, 1 đến 6 phần trọng lượng 
là rượu stearylic, và 99 phần trọng lượng là hydroxypropyl xenluloza. Theo sáng chế, 
khả năng trương là tương tự giữa các lớp, và sự kết dính giữa các lớp là tốt.  
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(11) 29614 
(21) 1-2010-03135 (51) 7 B65B  43/00, B65G  65/00,  63/00 
(22) 23.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2010 
(75) 1. NATTAPONG MEEPOOM  (TH) 

59 Moo 4, Tumbol Thakientong, Kanchanadit District, Suratthani Province 84160, 
Thailand 
2. SUTTIPORN VONGYOWFAR  (TH) 
103/185 Moo 5, Taladlang Road, Tumbol Banggoung, Muang District, Suratthani 
Province 84000, Thailand 

(74) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh (VIPCO) 
(54) Thùng chứa chất lỏng có các cửa bên để nạp liệu dùng cho xe 

bồn 
  (57)     Thùng chứa chất lỏng có các cửa bên để nạp liệu dùng cho xe bồn theo sáng chế gồm 

một thân thùng (1) có mặt cắt ngang hình ô van dài được chia thành ít nhất một khoang 
chứa (2). Trên nóc mỗi khoang chứa (2) có một miệng nạp chất lỏng có nắp đậy an toàn 
(3), trên mỗi bên của khoang chứa (2) có cửa bên với một tấm gia cố bên trong (11) 
được gắn vào phía bên trong của miệng nạp liệu hàng hóa (12). Một tấm đệm (13) được 
lắp phía bên ngoài của miệng nạp liệu hàng hóa (12) và được che bọc bằng một khung 
cửa (14). Nhiều cột đỡ (7) được gắn cố định vào phía dưới mặt trong của mỗi khoang 
chứa (2). Mỗi cột đỡ (7) có một lỗ hổng (8) ở trong lõi của nó để lắp khít các chân chèn 
(9) của mỗi tấm đỡ (6) nhằm giữ tấm đỡ luôn ở vị trí nằm ngang trên mỗi cột đỡ. Mỗi 
tấm đỡ (6) có nhiều lỗ thông hơi (10), và trên bề mặt dưới của mỗi tấm đỡ có nhiều chân 
chèn (9) được đặt thẳng hàng với mỗi cột đỡ (7). 
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(11) 29615 
(21) 1-2010-03139 (51) 7 A61G  7/16 
(22) 23.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.11.2010 
(75) Nguyễn Long Uy Vũ  (VN) 

42/28 Chu Văn An, phường 12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Giường dành cho người bị liệt 

  (57)     Sáng chế đề xuất giường dành cho người bị liệt bao gồm chân giường (9); khung cố định 
(1) bao gồm khung thứ nhất (11) và khung thứ hai (13) cách nhau và cố định vào chân 
giường (9); khung thứ nhất (11) có các thanh đỡ cách nhau (12); khung di động (2) gồm 
khung thứ ba (21) được lắp trượt được vào cơ cấu đỡ (50) di động giữa khung thứ nhất 
(11) và khung thứ hai (13); cơ cấu nâng (3) đỡ và nâng/hạ cơ cấu đỡ (50); nệm (4) có 
nhiều khe cách nhau (41) nhờ đó có thể hạ khung di động và kéo ra khỏi khung cố định 
để vệ sinh giường hoặc giữ thoáng khí các vùng da tiếp xúc với giường. Sáng chế còn đề 
cập đến tấm trải giường chuyên dụng cho giường dành cho người bị liệt và cơ cấu hỗ trợ 
trải giường.  
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(11) 29616 
(21) 1-2010-03196 (51) 7 H01B  11/20,  7/00, H01R  9/05 
(22) 16.07.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/062112       16.07.2010 (87) WO2011010621 27.01.2011 
(30) 2009-169931       21.07.2009 JP 
(71) SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

5-33 Kitahama 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 5410041, JP 
(72) Takaki ENDOU (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây cáp đồng trục 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dây cáp đồng trục được sử dụng để đâu nối điện có đường kính lớn 
hơn bước khoảng cách mỗi đường của phần đầu nối và đảm bảo đặc tính về điện tốt 
được tạo ra. Dây cáp đồng trục (10) bao gồm bảng tiếp chuyển (21) mà một số cáp đồng 
trục (11) được đấu nối vào, cáp đồng trục (11) được đấu nối với bề mặt trước và bề mặt 
sau của bảng tiếp chuyển (21) và các mặt đấu nối (31), (41) có một số các đường tín 
hiệu (32), (42) mà dây dẫn giữa (12) được đấu nối vào, các phần tiếp đất (34), (44) mà 
dây dẫn ngoài (14) được đấu nối vào và các phần tiếp đất bảo vệ (35), (45) kéo dài từ các 
phần tiếp đất (34), (44) đến khoảng không gian ở giữa các đương tín hiệu (32), (42). Các 
vị trí được bố trí của các đường tín hiệu (32), (42) được di chuyển nửa bước khoảng cách 
về phía trước và phía sau của bảng tiếp chuyển (21), các đường tín hiệu (32) trên bề mặt 
trước của bảng tiếp chuyển (21) được bố trí ở bước khoảng cách cho trước trong một 
phần đầu, một số các phần tiếp xúc (36) có thể đầu nối điện với các điện cực của đầu nối 
được bố trí ở giữa các đường tín hiệu (32) và các đường tín hiệu (42) trên bề mặt sau của 
bảng tiếp chuyển (21) được đưa vào cho tiếp xúc dẫn điện với các phần tiếp xúc (36) qua 
các lỗ xuyên 37.  
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(11) 29617 
(21) 1-2010-03452 (51) 7 A63B 43/00 
(22) 26.10.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/CN2009/001189  26.10.2009 (87) WO 2011/020224 24.02.2011 
(30) 200910044168.1       21.08.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.12.2010 
(75) DAI JIANLIN  (CN) 

3rd Floor Zonghe Building, No. 7 Zhuyuan road, Furong district, Changsha city, 
Hunan Province, China 

(74) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở hữu trí tuệ OCEANLAW (OCEANLAW., JSC.) 
(54) Quả cầu lông 

  (57)     Sáng chế đề cập đến một loại quả cầu lông có cấu tạn bởi đế, khung lông và lông. Đế và 
khung lông có thể được đúc liền hoặc đúc rời rồi nối lại với nhau, sau đó lông được gắn 
vào khung lông. Đặc tính của quả cầu lông này là tính ổn định về trọng lượng của lông, 
về độ dày, độ cong hình nón và độ tròn đều. Tất cả trọng lực dồn vào trục chính giữa của 
quả cầu, vì vậy độ chính xác của quả cầu lông rất cao, kỹ thuật tốt, chất lượng đảm bảo.  
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(11) 29618 
(21) 1-2010-03497 (51) 7 B65G 15/00, 17/00, 21/00, 23/00 
(22) 23.12.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 22.03.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại dịch vụ Thiên Hoà  (VN) 

77 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Trần Trường Sơn (VN) 
(54) Thiết bị xử lý nguyên vật liệu bằng dung dịch sử dụng băng 

tải có hốc thu gom vật liệu thừa 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nguyên vật liệu bằng dung dịch bao gồm bể chứa 

dung dịch, băng tải để đưa nguyên vật liệu qua bể chứa với hai nhánh của băng tải có 
đoạn được nhúng qua dung dịch, khác biệt ở chỗ là nhằm thu gom nguyên vật liệu rơi 
vãi ra khỏi băng tải trong quá trình vận hành, ở phần đáy bể-phần nằm ở đầu đi ra của 
nhánh băng tải dưới có một hốc thu gom vật liệu thừa với đáy hốc thấp hơn đáy của bể 
chứa và hốc này có một cửa để đóng kín giữa miệng hốc và đáy thùng và bên dưới của 
hốc có một cửa để lấy nguyên vật liệu thừa ra mà không cần phải ngừng sản xuất. Điều 
này vừa giúp tiết kiệm nhân công vừa nâng cao được hiệu suất sản xuất điều mà thiết bị 
đã có trước đây không làm được.  
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(11) 29619 
(21) 1-2011-00076 (51) 7 G03B  17/56 
(22) 11.01.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-239643 26.10.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.01.2011 
(71) VELBON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

1-5, Nogata 6-chome, Nakano-ku, Tokyo 165-0027, Japan 
(72) Koichiro NAKATANl (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư MINERVAS (MINERVAS) 
(54) Đầu khớp cầu cho giá ba chân 

  (57)     Sáng chế đề cập đến đầu khớp cầu cho giá ba chân có khả năng đưa ba chân của giá đỡ 
vào trạng thái mong muốn.  

Đầu khớp cầu cho giá ba chân (20) bao gồm thân đầu (25) có rãnh (23). Trên thân 
đầu (25), cơ cấu điều chỉnh thứ nhất (26), cơ cấu điều chỉnh thứ hai (27), và thân đỡ (28) 
được tạo ra. Thân đỡ (28) có đầu hình cầu (31) được ôm giữ bởi thân đầu (25), phần đỡ 
(32) mà máy ảnh được lắp lên, và phần nối (33) nối đầu hình cầu (31) và phần đỡ (32). 
Đầu khớp cầu cho giá ba chân (20) có thể định vị ba chân của giá ba chân (21) giữa cơ 
cấu điều chỉnh thứ nhất (26) và cơ cấu điều chỉnh thứ hai (27), giữa cơ cấu điều chỉnh 
thứ hai (27) và thân đỡ (28), và giữa thân đỡ (28) và cơ cấu điều chỉnh thứ nhất (26).  
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(11) 29620 
(21) 1-2011-00230 (51) 7 F02M  31/16, F02G  5/00 
(22) 24.01.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.01.2011 
(75) Tống Minh Trọng  (VN) 

52A Tân Hòa Đông, phường 14, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp nung nóng không khí hoặc nung nóng hỗn hợp 

hòa khí trước quá trình nạp của động cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nung nóng không khí hoặc nung nóng hỗn hợp hòa 

khí trước quá trình nạp của động cơ đốt trong bằng cách sử dụng nhiệt được trích từ ống 
xả của động cơ hoặc nhiệt tỏa ra từ két nước làm mát hoặc nhiệt tỏa ra từ các cánh tản 
nhiệt của động cơ. Mục đích của sáng chế là giảm ô nhiễm môi trường và tiết kiệm 
nhiên liệu.  
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(11) 29621 
(21) 1-2011-00456 (51) 7 C07D  239/02 
(22) 31.07.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2009/052469  31.07.2009 (87) WO2010/014939 04.02.2010 
(30) 61/085,309       31.07.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.02.2011 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) BERGERON, Philippe (CA), COHEN, Frederick (US), ESTRADA, Anthony (US), 

KOEHLER, Michael, F. T. (US), LAU, Kevin, Hon Luen (CA), LY, Cuong (US), 
LYSSIKATOS, Joseph, P. (US), ORTWINE, Daniel, Fred (US), PEI, Zhonghua (US), 
ZHAO, Xianrui (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrimiđin và dược phẩm chứa chúng 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I, kể cả các chất đồng phân lập thể, chất đồng 
phân hình học, tautome, solvat, chất chuyển hoá và muối dược dụng của chúng, hợp chất 
này là hữu ích để điều biến quá trình tín hiệu kinaza liên quan đến PIKK, như mTOR 
chẳng hạn, và hữu ích để điều trị bệnh (ví dụ, bệnh ung thư) mà ít nhất một phần là do sự 
mất điều tiết con đường truyền tín hiệu  PIKK (ví dụ, mTOR) gây ra.  
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(11) 29622 
(21) 1-2011-00586 (51) 7 G01W 1/00 
(22) 02.03.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.03.2011 
(71) Trường đại học khoa học tự nhiên, đại học quốc gia Hà Nội.  

(VN) 
334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. 

(72) Nguyễn Minh Huấn (VN), Phạm Văn Huấn (VN), Dương Hồng Sơn (VN) 
(54) Quy trình dự báo hạn ngắn trường các yếu tố thủy văn biển 

  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp xây dựng quy trình tự động dự báo hạn ngắn từ 3 đến 7 
ngày các yếu tố thủy văn biển bao gồm: nhiệt độ, độ muối, mực nước, dòng chảy và 
sóng trên biển bằng các mô hình số trị dự báo khí tượng thủy văn biển hoạt động trên hệ 
thống máy tính song song phân cụm và phát báo thông tin qua mạng Internet nhằm cung 
cấp thông tin cho các hoạt động kinh tế, an ninh quốc phòng trên biển. Phương pháp 
theo sáng chế bao gồm các bước: thu thập số liệu dự báo quy mô toàn cầu các yếu tố khí 
tượng thủy văn biển; xử lý số liệu xây dựng các điều kiện ban đầu và điều kiện biên.trên 
lưới tính của các mô hình khí tượng, thủy văn biển; thực hiện tính toán dự báo các yếu tố 
khí tượng thủy văn biển bằng các mô hình số trị; xử lý kết quả dự báo; phát báo thông 
tin qua mạng Internet.  
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(11) 29623 
(21) 1-2011-00809 (51) 7 A47J  19/06,  43/04,  43/07 
(22) 24.08.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/KR2010/005649 24.08.2010 (87) WO 2011/025227 03.03.2011 
(30) 10-2009-0080478 28.08.2009 KR 

10-2009-0113817 24.11.2009 KR 
10-2010-0077914 12.08.2010 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) NUC ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

679, Chimsan 3-dong, Buk-gu, Daegu 702-858, Republic of Korea 
(72) KIM, Jong Boo (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môđun ép hoa quả và máy ép hoa quả kiểu trục vít thẳng đứng

  (57)   Sáng chế đề cập tới môđun ép hoa quả và máy ép hoa quả kiểu trục vít thẳng đứng. 
Môđun ép hoa quả theo sáng chế bao gồm hộp chứa có mặt trên hở; nắp đậy có lỗ nạp 
nguyên liệu xuyên qua một cạnh của nắp đậy và được nối với phần trên của hộp chứa; 
tang kiểu lưới được bố trí cố định bên trong hộp chứa; và trục vít được bố trí bên trong 
tang kiểu lưới, trong đó trục vít này có phần dạng xoắn ốc được tạo ra trên mặt bên của 
trục vít và trục quay dẫn qua lỗ trục của hộp chứa. Phần quay dẫn hướng được tạo ra ở 
đầu trên của trục vít, và nắp đậy có chi tiết dẫn hướng quay để dẫn chuyển động quay 
của trục vít, chi tiết dẫn hướng quay này tiếp xúc với một mép của phần quay dẫn 
hướng.  
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(11) 29624 
(21) 1-2011-00815 (51) 7 A61B  17/70,  17/86 
(22) 28.03.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 0099136370 25.10.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.03.2011 
(71) TAlWAN SHAN YIN INTERNATIONAL CO., LTD.  (TW) 

No. 288 Ershang 1st Rd., Kaohsiung City 806, TAIWAN 
(72) Su, Kou-Tsair (TW), Su, Yu-Jung (SG) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vít 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vít bao gồm hai mặt cắt nghiêng được tạo ra trên phần khoan của 
vít. Mép cắt là giao tuyến của hai mặt cắt. Phần ren được tạo ra trên thân vít kéo dài về 
phía mép cắt và được nối với một đầu của mép cắt. Mép cắt và các mặt cắt tạo cho các 
phoi cắt được ép, đùn ra ngoài một cách nhanh chóng và trơn tru từ đó vào phần ren để 
tránh bị xếp chồng các phoi cắt một cách đáng kể. Nhờ đó, mômen xoắn để vặn vít giảm 
và tốc độ khoan tăng. 
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(11) 29625 
(21) 1-2011-00819 (51) 7 C09B  61/00 
(22) 01.10.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/IB2009/007024 01.10.2009 (87) WO 2010/038146 08.04.2010 
(30) 12/245,367 03.10.2008 US 
29.03.2011 
(71) ECOFLORA S.A.  (CO) 

Kolãmetro 1.7 Via San Antonio-El Carme Parque Tecnolãgico de Antioquia Costado, 
Derecho, Carmen de Viboral, Antioquia (CO) 

(72) ECHEVERRI LOPEZ, Luis, Fernando (CO), ZAPATA PORRAS, Sandra, Patricia 
(CO), TORRES ROLDAN, Luis, Fernando (CO) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Phẩm màu từ trái Genipa Americana và phương pháp sản xuất 

phẩm màu này 
  (57)   Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất phẩm nhuộm xanh lam từ quả Genipa 

Americana bao gồm các bước: gọt vỏ quả, để thu lấy phần thịt quả; thu dịch lỏng thô từ 
thịt quả; trộn dịch quả thô với glyxin; và đun nóng dịch quả thô đã được trộn với glyxin 
thu được trong thời gian xác định. Ngoài ra, sáng chế cũng đề xuất phẩm nhuộm xanh 
lam thu được từ phương pháp này. Phẩm nhuộm theo sáng chế có tính bền đối với nhiệt 
độ và độ pH.  
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(11) 29626 
(21) 1-2011-00831 (51) 7 C12N  1/12, A61K  8/99,  36/02, 

A23L  1/30 
(22) 28.08.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/FR2009/001044 28.08.2009 (87) WO 2010/023384 04.03.2010 
(30) 08/55827      29.08.2008 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.02.2012 
(71) ECO SOLUTION  (FR) 

Parc Biocitech, 102 Avenue Gaston Roussel, 93230 ROMAINVILLE, France 
(72) KUDLA Bernard (FR), DE BAENE FrÐdÐric (FR), LANGE Marc (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp làm giàu selen cho vi sinh vật quang hợp nhờ sử 

dụng axit selenohydroxy và vi sinh vật thu được bằng 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến việc làm giàu selen hữu cơ cho các vi sinh vật quang hợp nhờ sử 
dụng hợp chất ở dạng axit selenohydroxy, cụ thể là axit 2 hydro - 4 - 
metylselenobutanoic, ở dạng D hoặc L, hoặc chất đồng phân đối ảnh của nó, muối hoặc 
dẫn xuất este hoặc amit của các hợp chất này và cũng đề cập đến việc sử dụng các vi 
sinh vật được làm giàu theo cách này trong lĩnh vực sản xuất thực phẩm, dược phẩm, mỹ 
phẩm cho người và động vật.  
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(11) 29627 
(21) 1-2011-00841 (51) 7 G01N  33/68 
(22) 19.10.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2009/063696 19.10.2009 (87) WO2010/043724 22.04.2010 
(30) 61/196,416      17.10.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.04.2012 
(71) MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY  (US) 

2400 West Lloyd Expressway Evansville, Indiana 47721-0001, United States of 
America 

(72) VALENTA, Rudolph (AT), HERZ, Udo (DE), FOCKE-TEJKL, Margarete (AT), 
HOCHWALLNER, Heidrun (AT), SCHULMEISTER, Ulrike (AT), SWOBODA, Ines 
(AT), VAN TOL, Eric A.F. (NL) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp nhận biết protein và peptit gây dị ứng trong sữa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp nhận biết protein và peptit gây dị ứng. Cụ thể hơn, 
sáng chế đề xuất phương pháp nhận biết protein và/hoặc peptit gây dị ứng trong sữa bao 
gồm các bước: thiết lập ít nhất một thư viện biểu hiện chứa ADN hoặc ADN bổ trợ có 
nguồn gốc từ mô tuyến vú của động vật có vú tiết sữa, tốt hơn là bò sữa, biểu hiện ít nhất 
một protein hoặc peptit được mã hoá bởi thư viện biểu hiện này, xác định khả năng gắn 
kết của ít nhất một protein hoặc peptit đã nêu với IgE của ít nhất một huyết thanh của 
một cá thể mẫn cảm với sữa của động vật có vú, tốt hơn là sữa bò, cho ít nhất một 
protein hoặc peptit có khả năng gắn kết IgE như đã xác định ở bước trên tiếp xúc với tế 
bào ưa bazơ, tế bào ưa eosin hoặc tế bào bón và nhận biết ít nhất một protein hoặc peptit 
là gây dị ứng khi tế bào ưa bazơ, tế bào ưa eosin hoặc tế bào bón này giải phóng ít nhất 
một chất trung gian ngay khi tiếp xúc với ít nhất một protein hoặc peptit ở bước trên.  
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(11) 29628 
(21) 1-2011-01129 (51) 7 C01B  33/025,  31/36,  31/02 
(22) 28.09.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2009/062487 28.09.2009 (87) WO2010/037694 08.04.2010 
(30) 10 2008 042 502.8 30.09.2008 DE 

61/110,827 03.11.2008 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 30.01.2012 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) RAULEDER Hartwig (DE), MUH Ekkehard (DE), SIRAY Mustafa (DE), NAGLER 

Peter (DE), FRINGS Bodo (DE), LUNT-RIEG Ingrid (GB), KARL Alfons (DE), 
PANZ Christian (DE), GROTH Thomas (DE), STOCHNIOL Guido (DE), ROCHNIA 
Matthias (DE), LANG Jurgen Erwin (DE), WOLF Oliver (DE), SCHMITZ Rudolf 
(DE), NOWITZKI Bernd (DE), WEWERS Dietmar (DE) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất silic tinh khiết, chế phẩm, lò phản ứng, 

thiết bị để sử dụng trong quy trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình hoàn chỉnh để sản xuất silic tinh khiết thích hợp dùng làm 

silic loại dùng trong pin mặt trời, bao gồm bước khử silic oxit đã qua tinh chế bằng cách 
cho dung dịch nước chứa silic oxit hoà tan trong pha nước kết tủa trong môi trường axit, 
bằng cách sử dụng một hoặc nhiều nguồn cacbon tinh khiết, cụ thể, silic oxit đã qua tinh 
chế này được điều chế bằng cách kết tủa silic oxit hoà tan trong pha nước chứa chất axit 
hóa. Sáng chế cũng đề cập đến chế phẩm chứa chất hoát hóa và thiết bị sản xuất silic, lò 
phản ứng và các điện cực.  
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(11) 29629 
(21) 1-2011-01180 (51) 7 B43L  
(22) 09.05.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 09.05.2011 
(75) Nguyễn Văn Sinh  (VN) 

138/13 Trần Tử Bình, Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Quy trình vẽ đường liên kết giữa các đối tượng hình vuông, 

hình tròn và hình thoi trên sơ đồ trong máy tính 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình vẽ đường liên kết giữa ba dạng đối tượng (hình vuông, 

hình tròn và hình thoi) trên sơ đồ trong máy tính. Theo sáng chế, đường liên kết giữa hai 
đối tượng được vẽ dựa vào toạ độ 3 điểm : (1) tâm của đối tượng xuất phát (chuột được 
bấm xuống và bắt đầu đi từ đối tượng này), (2) điểm cắt giữa đường đi chuột và đường 
biên của đối tượng xuất phát (cũng là điểm bắt đầu của đường liên kết được vẽ), (3) 
điểm cắt giữa đường di chuột và đường biên của đối tượng đích. 

- Trường hợp chuột đang được di, chưa đến đối tượng đích : (1) tâm của đối tương 
nơi đường liên kết xuất phát (= đối tượng xuất phát : chuột được bấm xuống và bắt đầu 
di từ đối tượng này), (2) điểm cắt đường di chuột và đường biên của đối tượng xuất phát 
(cũng là điểm bắt đầu của đường liên kết được vẽ), (3) toạ độ hiện tại của chuột. 

- Trường hợp chuột đã vào trong ranh giới của đối tượng đích : (1) tâm của đối 
tượng xuất phát (chuột được bấm xuống và bắt đầu di từ đối tượng này), (2) điểm cắt 
giữa đường di chuột và đường biên của đối  tượng xuất phát (cũng là điểm bắt đầu của 
đường liên kết được vẽ), (3) điểm cắt giữa đường di chuột và đường biên của đối tượng 
nơi đường liên kết kết thúc (=đối tượng đích).  
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(11) 29630 
(21) 1-2011-01383 (51) 7 A01G  9/00, E04B  2/00 
(22) 07.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/SG2010/000137  07.04.2010 (87) WO/2011/016777 10.02.2011 
(30) 200905227-5       05.08.2009 SG 
(71) HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD  (SG) 

480 Lorong 6 Toa Payoh, Singapore 310480, Singapore 
(72) YAP, Tiem Yew (SG), WONG, Liang Heng Johnny (SG), TAN, Hock Seng Alan (SG), 

YOONG, Yaw Yuan Andrew (MY), NG, Bingrong (SG), LlM, Han Vincent (SG) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kết cấu đỡ cho mặt chính của tòa nhà xanh 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kết cấu đỡ (10) dùng để lắp lên mặt chính tòa nhà xanh. Kết cấu đỡ 
(10) bao gồm: bộ phận thứ nhất được che phủ bằng hệ thống quang điện (12) và bộ phận 
thứ hai được che phủ bằng hệ thống thảm thực vật (14). Hệ thống quang điện dùng để 
tạo ra điện năng từ ánh sáng mặt trời để giảm tải điện của tòa nhà còn hệ thống thực vật 
dùng để làm mát nhiệt độ xung quanh.  
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(11) 29631 
(21) 1-2011-01519 (51) 7 D05C  9/04, D05B  31/00,  35/00,  

39/00 
(22) 05.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/KR2010/001383  05.03.2010 (87) WO 2010/101435 10.09.2010 
(30) 10-2009-0019199       06.03.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.06.2011 
(71) 1. MISINGSTORY CO., LTD.  (KR) 

2F., 564-15 Sillim-dong, Gwanak-gu Seoul, Republic of Korea 
2. LEE, TAE-HOON  (KR) 
101-201 Geunsang A.P.T, Gurol-dong, Guro-gu, Seoul, Republic of Korea 
3. KIM, KYUNG-MIN  (KR) 
1456-2, 402 Sillim-dong,Gwanak-gu Seoul, Republic of Korea 

(72) LEE, Tae-Hoon (KR), KIM, Kyung-Min (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Cơ cấu kẹp vải thêu dùng cho máy thêu và máy thêu có cơ cấu 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập tới cơ cấu kẹp vải thêu dùng cho máy thêu và máy thêu có cơ cấu này 

để cho phép thêu thậm chí các vải thêu có hình dạng tuỳ ý. Cơ cấu kẹp vải thêu bao 
gồm: thân cơ cấu có bộ phận liên kết được làm thích ứng để gắn vào và tháo ra khỏi bàn 
gia công của máy thêu; bàn đỡ vải thêu được liên kết với thân cơ cấu và đỡ vải thêu cần 
được thêu nhờ máy thêu; cần thao tác được đỡ trên thân cơ cấu với vải thêu được bố trí ở 
giữa, và có thể cấp áp lực vào và giải phóng áp lực khởi bàn đỡ vải thêu; và bộ phận dẫn 
động cần thao tác để dẫn động cần thao tác.  
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(11) 29632 
(21) 1-2011-01559 (51) 7 C11D  3/382 
(22) 26.11.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2009/065893 26.11.2009 (87) WO 2010/069733 24.06.2010 
(30) 08171732.4      16.12.2008 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands 
(72) Mansur Sultan MOHAMMADI (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm dưỡng vải, phương pháp điều chế chúng và quy trình 

xử lý vải sử dụng chế phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm dưỡng vải, chế phẩm này chứa: a) ít nhất một chất làm 

mềm dạng cation hoặc không ở dạng ion, b) bột có nguồn gốc thực vật, và c) chất trợ 
lắng dạng polyme tuỳ ý, trong đó bột có nguồn gốc thực vật có kích thước hạt từ 0,1 đến 
100μm, tốt hơn là từ 0,5 đến 50 và tốt nhất là từ 1 đến 45μm.  
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(11) 29633 
(21) 1-2011-01582 (51) 7 B61F  
(22) 20.06.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.06.2011 
(75) Phạm Hồng Giang  (VN) 

169 Nguyễn Bính (1/131, Trần Nhân Tông kéo dài), thành phố Nam Định 
(54) Tàu cao tốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu cao tốc bao gồm hệ thống bánh tàu có cấu tạo là các vòng bi đa 
lớp (1a, 3a), (1b, 4a), (2a, 3b), (2b, 4b) được bố trí ở hai bên thân tàu; hệ thống đường 
ray (5a), (5b), (5a2), (5b2) được làm bằng thép ống tròn được cố định trên khung định vị 
hệ thống đường ray có kết cấu bằng thép hoặc bê tông cốt thép. Hệ thống bánh tàu và hệ 
thống đường ray tạo ra sự giới hạn chuyển động của tàu sang các bên và chuyển động 
lên xuống giúp tàu có thể vận hành an toàn, ổn định khi chạy về phía trước.  
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(11) 29634 
(21) 1-2011-01737 (51) 7 C07D  215/22, A61K  31/4741,  

31/4745,  31/506, C07D  215/28,  
401/04,  401/06,  401/10,  401/12,  
407/04,  407/12,  409/04,  471/04,  
493/04 

(22) 04.12.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2009/070719   04.12.2009 (87) WO 2010/064735 10.06.2010 
(30) 2008-310739      05.12.2008 JP 
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1018535, Japan 
(72) OTSUBO, Kenji (JP), YAMAUCHI, Takahito (JP), OCHI, Yuji (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất quinolon, dược phẩm chứa hợp chất này và quy trình 

điều chế 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất quinolon có hoạt tính ức chế sự tiến triển mạn tính của 

bệnh Parkinson hoặc bảo vệ các nơron dopamin khỏi nguyên nhân gây bệnh, nhờ đó ức 
chế sự tiến triển của chứng loạn chức năng thần kinh, để kéo dài thời gian cho đến khi 
L-dopa được sử dụng, trong khi cũng cải thiện được chức năng của nơron; hợp chất 
quinolon theo sáng chế có công thức (I) :  
 

  
 
 
trong đó:  
R1 là hydro hoặc nhóm tương tự;  
R2 là hydro hoặc nhóm tương tự;  
R3 là phenyl được thế hoặc không được thế hoặc nhóm tương tự;  
R4 là halogen hoặc nhóm tương tự;  
R5 là hydro hoặc nhóm tương tự;  
R6 là hydro hoặc nhóm tương tự; và  
R7 là hydro hoặc nhóm tương tự.  
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(11) 29635 
(21) 1-2011-01754 (51) 7 C07D 471/10, A61K 31/435, A61P 

25/00, 25/16, 25/18, 25/20, 25/22, 
25/24, 25/28, 3/04 

(22) 04.12.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2009/066673 04.12.2009 (87) WO 2010/065803 10.06.2010 
(30) 61/120,088 05.12.2008 US 

0955431 31.07.2009 FR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.03.2012 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) GAO, Zhongli (US), HALL, Daniel (US), HARTUNG, Ryan (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất piperindin spiro pyrolidinon và piperidinon được thế 

để sử dụng làm chất điều biến thụ thể H3 và dược phẩm chứa 
chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất N-phenyl-bipyrolidin carboxamit được thế có công 
thức (I) : 

 

  
 

trong đó R1, R2, R3, m, n và p là như được thể hiện trong bản mô tả. Cụ thể, các hợp chất 
theo sáng chế là chất điều biến thụ thể H3 và, do đó, hữu ích làm dược phẩm, cụ thể là 
dược phẩm dùng để điều trị và/hoặc ngăn ngừa các bệnh khác nhau do thụ thể H3 điều 
biến, kể cả các bệnh liên quan đến hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp điều chế hợp chất N-phenyl-bipyrolidin carboxamit được thế và 
các chất trung gian của chúng.  
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(11) 29636 
(21) 1-2011-01773 (51) 7 G01R  3/00,  31/28 
(22) 09.12.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2009/067341 09.12.2009 (87) WO/2010/077744 08.07.2010 
(30) 61/121,012 09.12.2008 US 

12/560,817 16.09.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 18.04.2012 
(71) MICROCHIP TECHNOLOGY INCORPORATED  (US) 

2355 West Chandler Blvd. Chandler, AZ 85224-6199, United States of America 
(72) RICHMOND, Robert, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hệ thống làm sạch các tiếp điểm của đầu dò và phương pháp 

gắn hệ thống này vào thiết bị dò 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống làm sạch các tiếp điểm của đầu dò bao gồm đĩa đế, gồm ba 

phương tiện gắn để nhận, mỗi phương tiện trong các phương tiện gắn có thể điều chỉnh 
được, và các phương tiện để nối đĩa đế vào thiết bị dò; và đĩa làm sạch bao gồm ba 
phương tiện giữ để nhận các phương tiện gắn tương ứng có thể điều chỉnh được, và vùng 
phía trên để làm sạch các tiếp điểm đầu dò, trong đó vùng phía trên là giữa 60-100mm 
nhân với 75-100mm, và các phương tiện gắn có thể điều chỉnh được cho phép đĩa làm 
sạch được nâng lên.  
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(11) 29637 
(21) 1-2011-01789 (51) 7 C25C  7/08,  1/20,  7/02 
(22) 09.12.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2009/070622    09.12.2009 (87) WO2010/067828 17.06.2010 
(30) 2008-314464   10.12.2008 JP 

2009-266176   24.11.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.07.2011 
(71) KOJIMA CHEMICALS CO., LTD.  (JP) 

337-26, Kashiwabara, Sayama-shi, Saitama 350-1335, Japan 
(72) HONDA, Satoru (JP), SUZUKI, Masami (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị thu hồi vàng hoặc bạc bằng điện phân 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị thu hồi vàng hoặc bạc bằng điện phân có catốt hình trụ rỗng 
(3) có thể được sử dụng nhiều lần để có thể dễ dàng loại bỏ vàng hoặc bạc kết tụ do 
dòng điện trên catốt này. Trong thiết bị thu hồi vàng hoặc bạc bằng điện phân này bao 
gồm ngăn điện phân (1), thiết bị điều khiển (2), anốt (4), và catốt hình trụ rỗng (3), nắp 
cách điện được gắn vào catốt hình trụ rỗng (3) bao quanh toàn bộ chu vi mép dưới của 
catốt, và nhiều dải cách điện được gắn tháo ra được ở một vị trí theo chiều dọc trên bề 
mặt chu vi ngoài của catốt hình trụ rỗng (3) với một khoảng trống được đảm bảo ở giữa 
các dải cách điện, sao cho vàng hoặc bạc kết tụ có thể dễ dàng được loại bỏ khỏi catốt 
hình trụ rỗng bằng cách tháo các dải cách điện ra.  
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(11) 29638 
(21) 1-2011-01823 (51) 7 D04B  11/00,  15/06,  15/36 
(22) 11.07.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 201010522488.6 28.10.2010 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 11.07.2011 
(71) NINGBO CIXING CO.,LTD.  (CN) 

No. 6 Building, the Third Phase, East China Textile City, Cixi, Ningbo, Zhejiang, P.R. 
China 

(72) Sun pingfan (CN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị điều khiển thanh ấn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điều khiển thanh ấn gồm tấm đế, cần đẩy, các cam hạ kim 
và các cam di động, đế lò xo được bố trí bên dưới tấm đế, các đáy của các cam hạ kim 
và các cam di động được thiết kế có các lò xo; mặt dưới của cần đẩy được tạo dạng hình 
chữ U và phần giữa của cần đẩy được tạo rỗng để tạo thành đường rãnh hình chữ W; ổ 
đỡ được nối với các cam hạ kim được lắp khớp với mặt dưới của cần đẩy, và ổ đỡ được 
nối với các cam di động được lắp khớp với đường rãnh hình chữ W của cần đẩy. So với 
giải pháp kỹ thuật đã biết, các cam di động theo sáng chế có thể được ép một cách phù 
hợp theo độ khít của mật độ dệt, nên mảnh vài tuyệt vời có thể được tạo ra mà không cần 
đến thiết bị kéo căng; ngoài ra, các đáy của các cam hạ kim và các cam di động đều 
được lắp các lò xo nên thanh ấn ép các vòng theo cách thức mềm dẻo nhờ tác dụng giảm 
chấn của các lò xo, do đó, tránh được các vòng bị đứt do ép và chất lượng của vải dệt 
được nâng cao một cách đáng kể.  
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(21) 1-2011-02061 (51) 7 G01P  9/04 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.08.2011 
(71) Trường đại học bách khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Vũ Ngọc Hùng (VN), Trịnh Quang Thông (VN), Nguyễn Văn Quỳnh (VN) 
(54) Con quay vi cơ âm thoa 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết kế mới con quay vi cơ kiểu tuning fork, hoạt động dựa trên 
hiệu ứng coriolis. Linh kiện có cấu trúc gồm hai khối gia trọng đối xứng, liên kết với 
nhau thông qua một dầm đàn hồi hình thoi. Hoạt động của linh kiện được kích hoạt bằng 
hệ tụ điện răng lược làm cho hai khối gia trọng dao động ngược pha nhau 1800. Thiết kế 
này cho phép khử bỏ hoặc hạn chế các mode dao động đồng pha khi dẫn động bằng lực 
tĩnh điện nhằm cải thiện biên độ dẫn động của cấu trúc. Dao động cảm ứng coniolis đáp 
ứng chuyển động quay với vận tốc góc được nhận biết bằng một hệ tụ răng lược thứ hai. 
Vận tốc góc được xác định thông qua phép đo biến đổi điện dung. Cơ cấu bánh xe đàn 
hồi tự xoay, đặt ở giữa dầm liên kết để chống dao động cảm ứng đồng pha, có vai trò 
loại bỏ tạp nhiễu gây ảnh hưởng đến tín hiệu lối ra. Thiết kế mới đã đạt được tiêu chí đưa 
ra là tăng độ nhạy linh kiện và thuận lợi cho việc thu nhận tín hiệu cần đo.  
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(21) 1-2011-02105 (51) 7 B60P  3/00 
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(30) S00201000210 10.11.2010 ID 
(75) HARJONO SOEKAMTO  (ID) 

Jl. Gading Putih Raya SC 2/4 RT/RW. 001/002 Kelapa Gading Jakarta Utara, 
Indonesia 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cấu trúc rơ moóc thùng mở ba tầng để vận chuyển xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc rơ moóc thùng mở ba tầng để vận chuyển xe mô tô bao 
gồm khung chính (1) được bố trí dưới trục bánh xe (7) trong đó khung chính được bố trí 
thẳng hàng với trục bánh xe được nâng lên bởi nhíp xe (8) tạo vùng hệ bánh xe gồm bốn 
bánh xe, bên phải và bên trái có thanh gia cường (3) dược bố trí để tạo  nên thành cạnh 
của cấu trúc rơ moóc thùng mở để vận chuyển xe mô tô, sàn dưới (5) được lắp vào thành 
cạnh dưới (13) về phía bên phải và bên trái, vì vậy có thể lắp sàn dưới (5) tại ô dưới (14) 
với cửa sau (5) tại mỗi sàn và thành trước (17) để tạo thành phần ngăn và trên sàn dưới 
(5) là sàn giữa (6) và trên sàn giữa (6) là sàn trên (10) trong đó toàn bộ chiều cao của các 
sàn không vi phạm nguyên tắc giao thông.  
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(11) 29641 
(21) 1-2011-02124 (51) 7 H04R  7/14 
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(30) 2010-258049 18.11.2010 JP 
(71) FOSTER ELECTRIC CO., LTD.  (JP) 

512 Miyazawa-cho, Akishima-shi, Tokyo 196-8550, Japan 
(72) Ken YAMAKAMI (JP), Shouko WASADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Màng dùng cho bộ chuyển đổi điện âm và bộ chuyển đổi điện 

âm sử dụng màng này 
  (57)    Sáng chế đề xuất màng dùng cho bộ chuyển đổi điện âm, trong đó chế độ cộng hưởng 

trên bề mặt màng được ngăn chặn để làm ổn định và làm phẳng đặc tuyến tần số, và bộ 
chuyển đổi điện âm có sử dụng màng này. Trên màng dùng cho bộ chuyển đổi điện âm 
mà trong đó các gân được tạo ra cách nhau các khoảng và kéo dài từ phía trong về phía 
phần chu vi ngoài của màng này, thì mẫu gân được làm cho không đều bằng cách làm 
cho ít nhất một trong số các thông số hình dạng, độ dài, kiểu bố trí và các khoảng cách 
giữa các gân được bố trí kế tiếp nhau theo chiều chu vi của màng, khác nhau.  
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(86) PCT/EP2010/050538 18.01.2010 (87) WO 2010/084102 29.07.2010 
(30) BE 2009/0033      20.01.2009 BE 
(71) PALMIR  (BE) 

Selsaetenstraat 50 B-2160 Wommelgem, Belgium 
(72) VERDAASDONK, Paul (BE), VAN DEN BRANDE, Peter (BE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp điện phân, thiết bị điện phân và hệ thống đốt 

  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp điện phân, thiết bị điện phân, và hệ thống đốt sử dụng 
các khí điện phân cho quá trình đốt, cụ thể là dùng cho động cơ đốt trong, ví dụ động cơ 
pít tông hoặc động cơ tuabin, trong đó điện cực điện phân được làm rung động nhân tạo 
với tần số rung động và điện áp của điện cực điện phân dao động với tần số hài thấp hơn 
của tần số rung động.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
56 

(11) 29643 
(21) 1-2011-02225 (51) 7 H04L 9 
(22) 25.08.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.08.2011 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Khoa Công nghệ thông tin - Học viện Kỹ thuật quân sự, số 100, Hoàng Quốc Việt, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số dựa trên bài toán 
logarit rời rạc trên đường cong Elliptic để chứng thực các 
văn bản điện tử 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số dựa trên bài toán logarit 
rời rạc trên đường cong elliptic. Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước hình 
thành các tham số hệ thống và khoá công khai, tạo lập chữ ký, kiểm tra tính hợp lệ của 
chữ ký và tính toàn vẹn của văn bản được ký được xây dưng dựa trên tính khó của bài 
toán logarit rời rạc trên đường cong elliptic xác định trong trường hữu hạn nguyên tố 
F(p). Điểm khác biệt cơ bản của phương pháp này so với các phương pháp đã biết (như 
chuẩn chữ ký số ECDSA của Mỹ hay GOST R34.10-2001 của Liên bang Nga,...) là chỉ 
sử dụng một khoá bí mật duy nhất cho nhiều lần ký khác nhau. 
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(11) 29644 
(21) 1-2011-02250 (51) 7 C07K  16/24 
(22) 29.01.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/000244 29.01.2010 (87) WO/2010/087972 05.08.2010 
(30) 61/206,250      29.01.2009 US 
(71) ABBOTT LABORATORIES  (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, USA 
(72) HSIEH, Chung-ming (US), WU, Chengbin (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết với intơlơkin-1 

  (57)     Sáng chế đề cập đến protein liên kết với IL-1. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến protein liên 
kết với IL-1. Protein này có ái lực rất cao đối với IL-1α và trung hoà được hoạt tính IL-
1α. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất protein này và dược phẩm chứa 
chúng.  
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(11) 29645 
(21) 1-2011-02264 (51) 7 A61K  9/20,  31/473,  9/68, A61P  

25/16 
(22) 26.02.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/DK2010/050050 26.02.2010 (87) WO2010/097091 02.09.2010 
(30) PA 200900274 27.02.2009 DK 

PA 200900279 27.02.2009 DK 
PA 200900282 27.02.2009 DK 

(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 
Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 

(72) WIKSTROEM, Haekan (SE), JOERGENSEN, Morten (DK), MOERK, Niels (DK), 
LARSEN, Jennifer  (CA), BANG-ANDERSEN, Benny  (DK), SAGER, Thomas, 
Nikolaj  (DK), PUESCHL, Ask  (DK), TORUP, Lars  (DK) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa (4aR,10aR)-1-n-propyl-1,2,3,4,4a,5,10,10a-

octahydro-benzo[g]quinolin-6,7-diol 
  (57)   Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa (4aR, 10aR)-1 -n- propyl-1,2,3,4,4a,5,10,10a-

octahydro-benzo[g]quinolin-6,7-diol hoặc muối dược dụng của chúng và các hợp chất 
có liên quan để điều trị rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson và hội chứng chân không 
nghỉ.  
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(11) 29646 
(21) 1-2011-02282 (51) 7 A01H  5/00, C12N  15/54,  15/82 
(22) 08.02.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/023485 08.02.2010 (87) WO/2010/091353 12.08.2010 
(30) 61/150,356 06.02.2009 US 

61/224,715 10.07.2009 US 
(71) UNIVERSITY OF TENNESSEE RESEARCH FOUNDATION  (US) 

UT Conference Center, Suite 211, 600 Henley Street, Knoxville, TN 37996-4122, 
United States of America 

(72) CHEN, Feng (CN), ZHAO, Nan (CN), ARMEL, Gregory, Russell (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cây chuyển gen chứa gen kháng thuốc diệt cỏ có hoạt tính 

metyltransferaza 
  (57)    Sáng chế đề xuất polynucleotit và polypeptit mới mã hóa metyltransferaza. Sáng chế đề 

xuất cây mới biểu hiện metyltrasferaza được bộc lộ trong bản mô tả và kháng lại thuốc 
diệt cỏ có nguồn gốc auxin. Sáng chế còn đề xuất cây chuyển gen được biến nạp với một 
hoặc nhiều gen kháng thuốc diệt cỏ khác sao cho cây kháng lại việc sử dụng thuốc diệt 
cỏ có nguồn gốc auxin và một hoặc nhiều các thuốc diệt cỏ khác.  
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(11) 29647 
(21) 1-2011-02288 (51) 7 A23K  1/165,  1/17 
(22) 22.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/053722 22.03.2010 (87) WO/2010/112365 07.10.2010 
(30) 10 2009 002 044.6      31.03.2009 DE 
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH  (DE) 

Rellinghauser Strasse 1-11, 45128 Essen, Germany 
(72) KOBLER, Christoph (DE), HAEUSSNER, Thomas (DE), KELM, Katja (DE), 

WECKBECKER, Christoph (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dipeptit dùng làm chất phụ gia thực phẩm và phương pháp sản 

xuất chúng, chất phụ gia thực phẩm chứa dipeptit và hỗn hợp 
thực phẩm chứa chất phụ gia thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chất phụ gia thực phẩm chứa dipeptit hoặc muối của chúng, trong 
đó gốc axit amin của dipeptit này là gốc DL-methionyl và gốc axit amin còn lại của 
dipeptit này là axit amin ở dạng cấu hình L được chọn từ nhóm lysin, threonin, 
tryptophan, histidin, valin, leuxin, isoleuxin, phenylalanin, arginin, xystein và xystin. 
Sáng chế còn đề cập đến hỗn hợp thực phẩm chứa chất phụ gia này và phương pháp sản 
xuất dipeptit này.  
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(11) 29648 
(21) 1-2011-02302 (51) 7 C11D  3/395, C09B  31/08, C11D  
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(86) PCT/EP2010/050593 19.01.2010 (87) WO 2010/099997 10.09.2010 
(30) 09154380.1       05.03.2009 EP 
(71) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, the Netherlands 
(72) Stephen Norman BATCHELOR (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chất khơi mào quang hoá có gốc keton mang màu và chế phẩm 

tẩy giặt chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề xuất chế phẩm tẩy giặt chứa chất khơi mào quang hoá có gốc keton mang 

màu.  
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(11) 29649 
(21) 1-2011-02311 (51) 7 B62K  23/00 
(22) 01.09.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 099137591 02.11.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

No. 184, Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu County 304, 
Taiwan 

(72) Ruei-Xing YANG (TW), Yun-Cheng LO (TW), Hsing-Yi LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu lái cho xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu lái cho xe mô tô. Cơ cấu lái cho xe mô tô này bao gồm ống 
chính có móc treo được tạo khe hở, trục lái được lắp có thể quay được trong ống chính, 
chi tiết dạng chữ V phía trên được lắp vào trục lái và có phần nhô mở rộng. Phần nhô mở 
rộng này tỳ có thể tách rời vào móc treo của ống chính, đóng có lựa chọn khe hở của 
móc treo.  
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(11) 29650 
(21) 1-2011-02321 (51) 7 H01M  2/20 
(22) 05.01.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/CA2010/000006  05.01.2010 (87) WO 2010/088755 12.08.2010 
(30) 61/207,048       05.02.2009 US 
(71) EVT POWER, INC.  (CA) 

900 West Hastings Street, Suite 1120, Vancouver, B.C. V6C 1E5, Canada 
(72) JUNG, Joey Chung Yen (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Lưới đa dẫn dùng cho bộ gom điện, phương pháp sản xuất lưới 

này, điện cực bao gồm lưới này và ăcquy bao gồm điện cực này
  (57)    Sáng chế đề cập tới lưới đa dẫn (MCM) dùng cho bộ gom điện/điện cực và phương pháp 

sản xuất lưới đa dẫn này. Lưới đa dẫn này bao gồm khung, ưu tiên là gồm một vấu lồi, 
phần khung tốt nhất là được làm từ chất nền polyme bọt xốp có dạng mắt lưới, và một 
thân tốt nhất là được làm từ cùng chất nền. Diện tích bề mặt riêng của phần khung lớn 
hơn so với diện tích bề mặt riêng của phần thân, dẫn đến độ rắn và độ bền cao hơn của 
phần khung khi phần thân và khung được nối liền để tạo thành một lưới đã lắp ráp. Vật 
liệu dẫn điện được phết vào lưới để tạo thành bộ gom điện. Một cách không bắt buộc, 
một vật liệu liên kết cũng được phết vào. Hồ bột hoạt động điện được dùng vào bộ gom 
điện. Các điện cực nền lưới đa dẫn hoàn thiện là siêu nhẹ và có thể được sử dụng như là 
các anốt hoặc catốt trong ắc quy nền chì, ắc quy ion lithi, và ắc quy niken-kim loại 
hyđrua để cho hiệu suất được cải thiện.  
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(11) 29651 
(21) 1-2011-02338 (51) 7 H04W  36/00,  36/14 
(22) 08.02.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/IB2010/000233    08.02.2010 (87) WO/2010/092449 19.08.2010 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.09.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Vlora REXHEPI (MK), Curt WONG (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

nhận dạng nguồn nhằm đảm bảo sự liên tục của cuộc gọi 
thoại dùng rađio đơn 

  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị để cho phép nhận dạng nguồn nhằm đảm bảo sự liên tục của 
cuộc gọi thoại dùng rađiô đơn (SR-VCC) liên quan đến chuyển giao giữa các RAT khác 
nhau có thể bao gồm ít nhất một bộ xử lý và ít nhất một bộ nhớ bao gồm mã chương 
trình máy tính. ít nhất một bộ nhớ và mã chương trình máy tính có thể được cấu hình để, 
nhờ bộ xử lý, làm cho thiết bị ít nhất thực hiện nhận dấu hiệu chuyển giao giữa công 
nghệ truy cập rađiô thứ nhất và công nghệ truy cập rađiô thứ hai, xác định giá trị nhận 
dạng để nhận dạng nguồn kết hợp với công nghệ truy cập rađiô thứ nhất bằng cách sử 
dụng định dạng nhận dạng nguồn kết hợp với công nghệ truy cập rađiô thứ ba, và cung 
cấp giá trị nhận dạng xác định được cho thiết bị mạng kết hợp với mục tiêu chuyển giao. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất phương pháp và sản phẩm chương trình máy tính tương 
ứng.  
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(11) 29652 
(21) 1-2011-02343 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
(22) 10.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/054039      10.03.2010 (87) WO/2010/113610 07.10.2010 
(30) 2009-091505       03.04.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) NAKAMURA, Taishi (JP), ISHIKAWA, Shinichi (JP), OKUDA, Jun (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp và thiết bị sản xuất tấm compozit của vật dụng 

thấm hút 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để sản xuất tấm compozit của vật dụng 

thấm hút, trong đó thân liên tục của chi tiết dải đàn hồi được liên kết, theo dạng uốn 
khúc được xác định trước, với thân liên tục của tấm được vận chuyển liên tục theo hướng 
vận chuyển.  
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(11) 29653 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2011 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số tập thể kết hợp với 

mật mã khóa công khai để chứng thực các văn bản điện tử 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số tập thể dựa trên tính khó 

của bài toán phân tích các số nguyên lớn ra thừa số nguyên tố. Trong đó phương pháp 
tạo lập chữ ký số tập thể có độ dài không đổi, không phụ thuộc vào số lượng người tham 
gia ký vào một văn bản. Hơn nữa, thủ tục kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký và tính toàn 
vẹn của văn bản ký trong trường hợp này (ký tập thể) được thực hiện hoàn toàn giống 
như đối với trường hợp chữ ký số đơn (một người ký). Phương pháp được trình bày ở đây 
(thuộc sáng chế) có thể sử dụng cho mục đích chứng thực và bảo mật các văn bản trong 
các giao dịch điện tử thuộc các lĩnh vực như : Chính phủ điện tử, Thương mại điện tử,..  
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(11) 29654 
(21) 1-2011-02350 (51) 7 H04L 9 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.09.2011 
(75) Lưu Hồng Dũng  (VN) 

Số 27 ngách 82/6 phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Phương pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số kết hợp với mật mã 

khóa công khai để chứng thực các văn bản điện tử 
(57) Sáng chế đề cập đến phương pháp pháp tạo lập và kiểm tra chữ ký số dựa trên tính khó 

của bài toán phân tích các số nguyên lớn ra thừa số nguyên tố. Phương pháp theo sáng 
chế bao gồm các bước : hình thành các tham số hệ thống và khoá công khai, tạo lập và 
mã hoá chữ ký, kiểm tra tính hợp lệ của chữ ký và tính toàn vẹn của văn bản được ký. ở 
phương pháp này, chữ ký được mã hoá bằng mật mã khoá công khai nên có khả năng 
chống lại được các kiểu tấn công giả mạo hiện có trên thực tế. 
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(72) GALEMBECK, Fernando (BR), KLASS, Charles, P. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Giấy được tráng phủ bao gồm chế phẩm phủ chứa bột màu 

nhôm phosphat hoặc nhôm polyphosphat vô định hình và quy 
trình chế tạo giấy được tráng phủ này 

  (57)   Sáng chế đề xuất giấy được tráng phủ bao gồm chế phẩm phủ chứa các loại bột màu 
nhôm phosphat, nhôm metaphosphat, nhôm orthophosphat vµ/hoÆc nhôm polyphosphat. 
Sáng chế cũng đề xuất phương pháp chế tạo giấy được tráng phủ này.  
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1265 Vidal Street South, Sarnia, Ontario N7T 7M2, Canada 
(72) ADKINSON, Dana A. (CA), FERRARI, Lorenzo P. (CA), PARENT, J. Scott (CA), 

WHITNEY, Ralph A. (CA), RESENDES, Rui (CA) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Ionome butyl được sử dụng để làm giảm quần thể và/hoặc 

ngăn sự tích tụ của các sinh vật và các lớp phủ bề mặt cho vật 
thể được làm từ ionome butyl này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các ionome butyl hay các ionome butyl được halogen hóa một phần 
được sử dụng để làm giảm quần thể của và/hoặc ngăn sự tích tụ của các sinh vật. Các 
sinh vật có thể là vi khuẩn, tảo, nấm, nhuyễn thể hoặc động vật chân khớp. Sáng chế còn 
đề cập đến các lớp phủ bề mặt cho các vật phẩm được tạo hình gồm các ionome butyl.  
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(72) CHEN, Bin (CN), BURNS, James, Ford (US), DOLLER, Dario (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dẫn xuất amit dùng làm phối tử thụ thể neuropeptit Y5 

  (57)    Sáng chế đề xuất dẫn xuất amit dùng làm phối tử thụ thể neuropeptit Y5, có tác dụng 
điều trị các rối loạn như rối loạn tâm trạng, căng thẳng, chứng tăng động giảm chú ý 
(ADHD), rối loạn nhận thức, căng thẳng và sa sút trí tuệ.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.09.2011 
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Gower Street, London WC1E 6BT, GB 
2. The Chancellor, Masters and Scholars of The University of 
Oxford  (GB) 
Wellington Square, Oxford OX1 2JD, GB 
3. Pilkington Group Limited  (GB) 
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4. Johnson Matthey plc  (GB) 
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(72) HURST, Simon James (GB), BISHOP, Peter  (GB), DOBSON, Peter  (GB), PARKIN, 
lvan (GB), MANNlNG, Troy (GB), SHEARD, Steve (GB) 

(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp phủ nền 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp phủ nền, phương pháp này bao gồm bước tạo ra nền, 
tạo ra các hạt nano được tạo ra từ trước của vật liệu vô cơ, tạo ra ít nhất một tiền chất của 
oxit kim loại đầu tiên, và phủ lớp nền trên ít nhất một bề mặt của nền bằng cách cho bề 
mặt này tiếp xúc với tiền chất của oxit kim loại và các hạt nano được tạo ra từ trước. 
Sáng chế cũng đề cập đến nền được phủ bằng cách sử dụng phương pháp này. Nền được 
phủ được nhuộm màu. Tốt hơn nếu oxit kim loại là oxit kim loại pha để cải biến các đặc 
tính nhiệt của lớp phủ. Các hạt nano được ưu tiên là kim loại nhóm platin hoặc kim loại 
để đúc tiền xu.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.09.2011 
(71) 1. DSM IP ASSETS B.V.  (NL) 

Het Overloon 1, 6411 TE Heerlen, The Netherlands 
2. JSR CORPORATION  (JP) 
1-9-2 Higashi-Shinbashi Minato-ku, Tokyo 105-8640, Japan 

(72) YAMAGUCHI, Hiroshi (JP), KAMO, Satoshi (JP), KUROSAWA, Takahiko (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm nhựa xử lý được bằng bức xạ để bọc sợi dẫn, lớp bọc 

sợi dẫn chứa chúng và sợi dẫn được bọc bằng lớp bọc này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhựa xử lý được bằng bức xạ cho các lớp bọc sợi dẫn có 

độ bám dính vượt trội với lõi sợi dẫn, cũng như có hiệu quả sản xuất tốt cho lớp bọc và 
có độ bền đủ. Chế phẩm nhựa xử lý được bằng bức xạ để bọc sợi đẫn bao gồm các thành 
phần sau (A), (B) và (D):  
(A) hỗn hợp chứa uretan (met)acrylat có cấu trúc có nguồn gốc từ rượu polyhydric béo 
và uretan (met)acrylat không có cấu trúc có nguồn gốc từ rượu polyhydric,  
(B) hợp chất có cấu trúc vòng và một nhóm etylen không bão hòa, 
(D) hợp chất có công thức (4a)  
 

  
 
 
trong đó, R8 là nhóm hữu cơ hóa trị 1 có nhóm etylen không bão hòa, và R9 là nguyên tử 
hydro hoặc nhóm hữu cơ hóa trị 1 có một nhóm etylen không bão hòa.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến lớp bọc sợi dẫn chứa chế phẩm nhựa này và sợi dẫn 
được bọc bằng lớp bọc này.  
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Andrew, Mark (AU), RENNER, Christoph (DE), RITTER, Gerd (DE), JUNGBLUTH, 
Achim (DE), STOCKERT, Elizabeth (AT), COLLINS, Peter (IE), CAVENEE, 
Webster, K. (US), HUANG, Huei-Jen Su (US), BURGESS, Antony Wilks (AU), NICE, 
Edouard, Collins (AU), MURRAY, Anne (US), MARK, George (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể liên kết đặc hiệu với EGFR và dược phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến các phần tử liên kết đặc hiệu, cụ thể là các kháng thể và các mảnh 

của nó, liên kết đặc hiệu với phiên bản khuyếch đại của EGFR và phiên bản cắt d2- 7 
EGFR của EGFR. Cụ thể, epitop được nhận biết bởi các phần tử liên kết đặc hiệu, cụ thể 
là các kháng thể và các mảnh của nó, được tăng cường hoặc mạnh lên khi cải biến sau 
dịch mã một cách bất thường. Các phần tử liên kết đặc hiệu này hữu dụng trong chẩn 
đoán và điều trị bệnh ung thư. Các phần tử liên kết theo sáng chế có thể cũng hữu dụng 
trong điều trị phối hợp với hóa chất trị liệu hoặc các chất chống ung thư và/hoặc với các 
kháng thể khác hoặc các mảnh của chúng.  
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(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Cơ cấu để chân của xe máy 

  (57)    Sáng chế đề cập đến cơ cấu để chân của xe máy, cơ cấu để chân xe máy được bố trí dưới 
tay lái của xe máy. Cơ cấu này bao gồm khe cố định được tạo ra trên bộ để chân, phía 
trong khe cố định có bố trí phương tiện định vị, phương tiện định vị này bao gồm đế 
định vị, chi tiết định vị và lò xo phản hồi, nhờ chi tiết định vị của phương tiện định vị 
làm cho hàng hóa để trên cơ cấu để chân đạt được trạng thái cố định chắc chắn, hệ quả 
là nâng cao độ an toàn khi điều khiển xe máy.  
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(72) HUANG, Tom Tao (US), KELLEY, Aaron (US), Mclaughlin, John, R. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm dịch lên men và chế phẩm dịch 

lên men thu được bằng phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dịch lên men chứa axit hữu cơ và/hoặc muối của axit hữu 

cơ và phương pháp sản xuất chế phẩm này.  
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(11) 29663 
(21) 1-2011-02530 (51) 7 D05B  21/00 
(22) 23.09.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 201010297923.X 30.09.2010 CN 
(71) JUKI CORPORATION  (JP) 

2-11-1 Tsurumaki, Tama-shi, Tokyo 206-8551, Japan 
(72) Mio FUJlMOTO (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị phân tích các thao tác trên máy may và phương pháp 

phân tích các thao tác trên máy may  
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân tích thao tác đối với máy may và phương pháp phân 

tích sự vận hành của máy may có thể phân tích các thao tác của ngươi thợ may một cách 
chi tiết. Thiết bị phân tích thao tác đối với máy may (100) bao gồm phần xác định thời 
gian may (110) là khoảng thời gian từ lần cắt chỉ trước đến lần cắt chỉ tiếp theo trên máy 
may và phần thu các số liệu may (120) là phần thu thời điểm bắt đầu may và thời điểm 
kết thúc may nằm trong độ dài thời gian đo được. Thiết bị phân tích sự vận hành (100) 
của máy may bao gồm phần tính toán (130) là phần tính số lần xử lý sản phẩm may, thời 
gian xử lý và/hoặc thời gian đưa vào và lấy ra bằng cách sử dụng thời điểm bắt đầu may 
và thời điểm kết thúc may và phần cung cấp (140) là phần cung cấp có thể phân biệt 
được số lần xử lý được tính toán, thời gian xử lý được tính toán và/hoặc thời gian đưa 
vào và lấy ra được tính toán. Phần đầu ra (140) so sánh số lần xử lý được tính toán, các 
thời gian xử lý được tính toán và/hoặc các thời gian đưa vào và lấy ra được tính toán với 
nhau giữa những người thợ may bao gồm thợ may chuyên nghiệp và cung cấp các kết 
quả so sánh.  
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(72) Yun-Cheng LO (TW), Ruei-Xing YANG (TW), Yu-Tz LIN (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chân chống chính dùng cho xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chân chống chính dùng cho xe mô tô. Khung xe có móc lò xo thứ 
nhất. Chân chống chính được lắp có thể quay vào khung xe và có móc lò xo thứ hai. Lò 
xo được lắp giữa móc lò xo thứ nhất của khung xe và móc lò xo thứ hai của chân chống 
chính. Cữ chặn được lắp có thể tháo rời vào khung xe, hạn chế vị trí quay của chân 
chống chính tỳ vào cữ chặn sao cho có thể tách rời.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
78 

(11) 29665 
(21) 1-2011-02545 (51) 7 A23L  1/015,  1/221,  1/27,  2/58 
(22) 16.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/027477 16.03.2010 (87) WO2010/111070 30.09.2010 
(30) 61/163,688 26.03.2009 US 

61/163,683 26.03.2009 US 
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(72) Paul, W. JOHNS (US), Terrence, B. MAZER (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần dinh dưỡng chứa curcuminoit và phương pháp sản 

xuất hợp phần dinh dưỡng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp phần dinh dưỡng, gồm chất béo, protein và cacbonhyđrat và 

các phương pháp sản xuất hợp phần này. Hợp phần theo sáng chế chứa hỗn hợp gồm 
curcumin, đemetoxycurcumin và bisdemetoxycurcumin, mà hỗn hợp này được hòa tan 
trong dầu phân cực có giá trị HLB nằm trong khoảng từ 0,7 đến 14 trong đó tỷ lệ khối 
lượng của bisdemetoxycurcumin với curcumin nằm trong khoảng từ 1:1 đến 1:7 và tỷ lệ 
khối lượng của bisđemetoxycurcumin với đemetoxycurcumin nằm trong khoảng từ 1:1 
đến 1:2,5. Hợp phần này có tỷ lệ curcuminoit được chọn sao cho có hoạt tính sinh học, 
sinh khả dụng được cải thiện, và giảm được sự ảnh hưởng màu.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cacbon trên cơ sở xenluloza có hoạt tính nhiệt, quy trình 

nâng cao độ ổn định nhiệt của cacbon trên cơ sở xenluloza 
có hoạt tính nhiệt và quy trình giảm thiểu sự giải phóng các 
chất khí nguy hại vào khí quyển  

  (57)    Sáng chế đề cập đến cacbon trên cơ sở xenluloza có hoạt tính nhiệt được làm cho ổn 
định nhiệt tốt hơn bằng cách cho tiếp xúc với halogen và/hoặc hợp chất chứa halogen. 
Cacbon trên cơ sở xenluloza được xử lý này là thích hợp để sử dụng trong việc làm giảm 
bớt hàm lượng của các chất nguy hại trong khí thải, đặc biệt các khí thải có nhiệt độ 
nằm trong khoảng từ 100oC đến 400oC. Sáng chế còn đề xuất quy trình nâng cao độ ổn 
định nhiệt của cacbon trên cơ sở xenluloza có hoạt tính nhiệt và quy trình giảm thiểu sự 
giải phóng các chất khí nguy hại vào khí quyển từ các khí thải chứa các chất nguy hại 
này.  
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(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(54) Quy trình sản xuất sắt xốp và sắt xốp được sản xuất từ quy 

trình này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sắt xốp và sắt xốp được sản xuất tù quy trình 

này. Quy trình sản xuất bao gồm các bước: i) chuẩn bị bánh kẹp gồm ít nhất hai lớp 
trong đó lớp thứ nhất (10) là gốc ôxit sắt và lớp thứ hai (12) là hỗn hợp gồm gốc ôxit sắt 
và gốc cacbon và ii) nhiệt phân bánh kẹp gồm ít nhất hai lớp trong môi trường không bị 
ôxy hóa ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 950oC đến 1900oC. Theo phương án khác, quy 
trình bao gồm các bước: i) trộn gốc oxit sắt và gốc cacbon theo phản ứng ưu thế; và ii) 
tiến hành nhiệt phân hỗn hợp này trong môi trường không bị ôxy hóa ở nhiệt độ nằm 
trong khoảng từ 950oC đến 1900oC.  
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(11) 29668 
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(72) Masahiko UETA (JP), Satomi HARA (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phân tích hoạt động của hệ thống kết 

hợp của nhiều máy khâu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị phân tích hoạt động của hệ thống kết hợp của nhiều máy 

khâu bao gồm: bộ phận nhận thông tin cắt chỉ được kết nối với các máy khâu để tiếp 
nhận từ mỗi máy khâu thông tin về việc cắt chỉ thể hiện việc cắt chỉ được thực hiện bởi 
các máy khâu tương ứng; bộ phận nhận thông tin về chiều dài mũi khâu được kết nối với 
các máy khâu để tiếp nhận, từ các máy khâu tương ứng thông tin về chiều dài mũi khâu 
được thực hiện bởi các máy khâu tương ứng; bộ phận thiết lập thông tin về chiều dài mũi 
khâu trong công đoạn khâu để thiết lập thông tin về chiều dài mũi khâu trong công đoạn 
khâu là trong tin về chiều dài mũi khâu trong một công đoạn từ lần cắt chỉ này đến lần 
cắt chỉ tiếp theo của các máy khâu dựa vào thông tin chiều dài mũi khâu và thông tin cắt 
chỉ; và bộ phận xác định công đoạn khâu để phân loại công đoạn khâu được thực hiện 
bởi các máy khâu tương ứng dựa vào thông tin chiều dài mũi khâu trong công đoạn khâu 
nhận được.  
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(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp phân tích công việc của máy may 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phân tích công việc của máy may bao gồm: phương tiện đo 
bước thời gian để đo bước thời gian; phương tiện tính toán sự phân bố tần suất theo bước 
thời gian để tính toán sự phân bố tần suất theo bước thời gian dựa trên bước thời gian đo 
được; Phương tiện phân loại thời gian làm việc để phân loại thời gian làm việc thành thời 
gian làm việc bình thường và thời gian làm việc bất thường dựa trên sự phân bố tần suất 
theo bước thời gian được tính toán; và phương tiện cấp tín hiệu để cung cấp thời gian 
làm việc bình thường và thời gian làm việc bất thường đã được phân loại theo cách có 
thể xác định được.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất [3,2-C]pyrazol steroit, dược phẩm và bộ kit chứa 

chúng  
  (57)     Sáng chế đề cập tới các hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
và dược phẩm và bộ kit chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm chứa pixeatannol và phương pháp sản xuất chế phẩm 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa pixeatanol là chế phẩm thu được từ nguyên liệu tự 

nhiên và chứa hàm lượng pixeatanol cao và phương pháp sản xuất chế phẩm này. Chế 
phẩm này chứa hàm lượng pixeatanol nằm trong khoảng từ 0,0001 đến 99,9% theo khối 
lượng thu được bằng cách chiết hạt quả chanh leo. Quá trình chiết pixeatanol bao gồm 
các bước: nghiền hạt quả chanh leo thành bột, bổ sung ít nhất một dung môi được chọn 
trong số dung môi có thành phần chính là rượu trong nước và dung môi có thành phần 
chính là keton trong nước vào bột này và khuấy hỗn hợp để chiết pixeatanol hòa tan vào 
trong dung môi. Trong trường hợp này, tốt hơn là, quá trình chiết được thực hiện theo 
phương pháp bậc thang bằng cách sử dụng cả dung môi có thành phần chính là rượu 
trong nước và dung môi có thành phần chính là keton trong nước.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm dạng lỏng chứa muối của 1-[2-(2,4-

dimetylphenylsulfanyl)phenyl]piperazin 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm dạng lỏng chứa muối cộng axit lactic của 1-[2-(2,4-

dimetylphenylsulfanyl)phenyl]piperazin.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần nhựa dùng làm vật liệu bịt kín pin mặt trời 

  (57)     Sáng chế nhằm mục đích nâng cao hiệu suất chuyển hoá ban đầu của các môđun pin mặt 
trời, kìm hãm sự phá huỷ độ trong suốt của nhựa, kìm hãm sự giảm sút các đặc tính bám 
dính đối với chi tiết bảo vệ theo thời gian, và kìm hãm sự giảm sút hiệu suất chuyển hoá. 
Hợp phần nhựa dùng làm vật liệu bịt kín pin mặt trời theo sáng chế bao gồm copolyme 
etylen, và, trong đó phương pháp còn bao gồm ít nhất một trong số: (i) hợp chất được 
biểu diễn bởi công thức chung (1) dưới đây; (ii) sản phẩm được nung của (i); (iii) hợp 
chất được biểu diễn bởi công thức chung dưới đây (2); và (iv) sản phẩm được nung của 
(iii). (i) có đường kính bề mặt tấm trung bình từ 0,01 đến 0,9μm và hệ số khúc xạ từ 
1,45 đến 1,55, và (iii) có đường kính bề mặt tấm trung bình từ 0,02 đến 0,9μm và hệ số 
khúc xạ từ 1,45 đến 1,55, và (iii) có đường kính bề mặt tấm trung bình từ 0,02 đến 
0,9μm và hệ số khúc xạ từ 1,48 đến 1,6. Công thức chung (1) : Mg1-a Ala(OH)2.A

n-

a/n.bH2O (0,2≤ a ≤0,35, 0≤b≤1, An : anion hoá trị n); Công thức chung (2); (McMg1-c)1-d. 
Ald(OH)2.Bmm- d/m.eH2O  

(M biểu thị kim loại được chọn từ nhóm bao gồm Ni, Zn, và Ca; c,d, và e lần lượt 
được biểu diễn là 0,2≤ c≤1, 0,2≤ d≤ 0,4, và 0≤ e≤ 4; Bm : anion hoá trị m).  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị truyền động và cụm bánh răng hành tinh 

  (57)    Sáng chế đề cập tới thiết bị truyền động và cụm bánh răng hành tinh. Thiết bị truyền 
động theo sáng chế bao gồm trục đầu vào có một đầu được nối cố định với nguồn lực 
dẫn động để tiếp nhận lực từ nguồn lực dẫn động, trục đầu vào có bánh răng dẫn động 
được lắp cố định trên đó; bộ giảm tốc được nối với bánh răng dẫn động và làm giảm tốc 
độ quay của trục đầu vào; cụm bánh răng hành tinh có phương tiện dẫn động thứ nhất 
được nối với bộ giảm tốc và tiếp nhận tốc độ quay của bộ giảm tốc, phương tiện dẫn 
động thứ hai tiếp nhận lực thực hiện sang số, và phương tiện dẫn động thứ ba tạo ra tốc 
độ đầu ra; bộ phận sang số được nối cố định với nguồn lực thực hiện sang số để tiếp 
nhận lực thực hiện sang số từ đó, bộ phận sang số được nới với phương tiện dẫn động thứ 
hai để truyền lực. thực hiện sang số tới đó; và trục đầu ra được cố định vào phương tiện 
dẫn động thứ ba của cụm bánh răng hành tinh để truyền tốc độ đầu ra, trong đó trục tâm 
quay của phương tiện dẫn động thứ hai vuông góc với trục tâm quay của bộ giảm tốc, 
trục kiểm soát mômen được nối với phương tiện đẫn động thứ hai để tiếp nhận lực quay 
của phương tiện dẫn động thứ hai nhờ phương tiện truyền lực, bộ phát điện để tạo ra điện 
năng được nối với trục kiểm soát mômen, và bộ acquy để cấp điện năng tới nguồn lực 
thực hiện sang số được nối với bộ phát điện.  
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(54) Bia có thành phần chính là molypđen và quy trình tạo ra bia 

bằng phương pháp phun nhiệt 
  (57)    Bia có độ dày thông thường (e), bao gồm ít nhất một hợp chất có thành phần chính là 

molypđen, khác biệt ở chỗ bia này có:  
- kết cấu phân tầng;  
- hàm lượng oxy nhỏ hơn 1000ppm, tốt hơn là nhỏ hơn 600ppm, và thậm chí tốt hơn nữa 
là nhỏ hơn 450ppm; và  
- điện trở suất nhỏ hơn năm lần, tốt hơn là ba lần và tốt hơn nữa là hai lần điện trở suất lý 
thuyết của hợp chất.  
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(11) 29676 
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(72) Satish R. IYER (CA) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm bột lưu huỳnh được micron 

hoá và sản phẩm bột lưu huỳnh được micron hoá thu được 
bằng phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất bột lưu huỳnh được micron hoá và sản phẩm 
bột lưu huỳnh được micron hoá thu được bằng phương pháp này. Phương pháp sản xuất 
bột lưu huỳnh được micron hoá theo sáng chế bao gồm bước điều chế nhũ tương lưu 
huỳnh được micron hoá từ lưu huỳnh nóng chảy và dung dịch chất phân tán, mà từ đó 
dung dịch chất phân tán được loại bỏ để tạo ra sản phẩm có chất lượng cao. Phương pháp 
sản xuất này có độ an toàn cao và mang lại nhiều lợi ích kinh tế.  
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(72) REISS, Kunibert (DE), KARL, Thomas (DE), KLUGE, Claus Peter (DE) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Khối vật liệu có vết cắt bằng laze và phương pháp tạo khối 

vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến khối vật liệu (1) bao gồm các vết cắt bằng laze (2) là các đường vết 

cắt ban đầu, các vết cắt bằng laze này bao gồm các lỗ laze được tạo ra bởi chùm tia laze 
để chuẩn bị cho việc cắt tách khối vật liệu (1) thành các khối vật liệu riêng. Để đảm bảo 
sau khi cắt tách, đường cắt luôn luôn kéo dài theo các vết cắt bằng laze (2) này, tránh 
được các vết cắt lệch với các vết cắt bằng laze (2) này và các mép vết cắt sau khi cắt 
được tạo ra một cách bằng phẳng và không có các mép cắt lởm chởm, sáng chế đề xuất 
khoảng cách giữa hai lỗ laze tiếp giáp là nhỏ hơn hoặc bằng đường kính của các lỗ laze, 
trong mỗi trường hợp được đo trên bề mặt của khối vật liệu.  
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(72) ANDREASEN, Hans (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất oligosaccarit sắt dạng ổn định 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất oligosaccarit sắt có tính ổn định được tăng cường chứa 
oligosaccarit được hyđro hóa ở dạng kết hợp ổn định với sắt oxyhyđroxit, hàm lượng 
đime saccarit trong oligosaccarit được hyđro hóa là 2,9 % khối lượng hoặc thấp hơn, dựa 
trên tổng khối lượng của oligosaccarit được hyđro hóa. Theo khía cạnh khác, sáng chế 
đề xuất quy trình điều chế hợp chất nói trên cũng như sử dụng hợp chất này để điều chế 
hợp phần để điều trị bệnh thiếu máu do thiếu sắt.  
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(72) LYONS, Mark P. (US), HOSKINS, Brian J. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần để tạo ra etanol từ nguyên liệu lignoxenluloza  

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần và phương pháp để chuyển hóa nguyên liệu 
lignoxenluloza thành đường lên men được và sản phẩm được sản xuất từ nguyên liệu này 
(ví dụ, etanol, thực thẩm, v.v.). Cụ thể, sáng chế đề xuất hợp phần phân huỷ 
lignoxenlulaza (ví dụ, được tạo ra bằng cách ủ vi sinh vật với nguyên liệu mồi 
lignoxenluloza ở dạng lên men trạng thái rắn) và các phương pháp sử dụng hợp phần này 
(ví dụ, trong bước đường hoá và/hoặc thuỷ phân (ví dụ, trên nguyên liệu sinh etanol) và 
để làm thực phẩm hoặc chất phụ gia thực phẩm).  
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(72) LINDNER Gottlieb-Georg (DE), KEMPF Michael (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Silic oxit kết tủa, quy trình điều chế silic oxit kết tủa và chế 

phẩm cao su silicon 
  (57)     Sáng chế đề cập đến silic oxit kết tủa ưa nước rất thích hợp để sử dụng trong chế phẩm 

cao su silicon (RTV-1, RTV-2, HTV và LSR), đặc biệt rất thích hợp để sử dụng trong 
chế phẩm cao su silicon HTV, quy trình điều chế chúng và mô tả việc sử dụng chúng để 
làm đặc và gia cố chế phẩm cao su silicon.  
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(72) Neile, K. EDENS (US), Vikkie, A. MUSTAD (US), Joseph, E. WALTON (US), David, 
R. WOLF (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhũ tương dinh dưỡng có hàm lượng xơ cao dùng để kiểm soát 

glucoza máu 
  (57)    Sáng chế đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng có hàm lượng xơ cao. Nhũ tương này chứa 

chất béo, protein và cacbonhydrat, trong đó (a) dầu điaxylglyxerol có trọng lượng nằm 
trong khoảng từ 1,75% đến 4%; (b) chất cô protein sữa có trọng lượng nằm trong khoảng 
từ 0,5% đến 9,0%, (e) chất xơ có trọng lượng nằm trong khoảng từ 2% đến 9,0%; và (d) 
fructoza và khoảng 0,15% trọng lượng leucroza trong đó tỷ lệ trọng lượng giữa fructoza 
và leucroza ít nhất bằng 2 : 1. trong đó nhũ tương nước có độ nhót ít hơn 300cps ở nhiệt 
độ 20oC. Nhũ tương hàm lượng xơ cao này có đặc tính có lợi, gồm một hoặc nhiều độ ổn 
định, cảm giác ngon miệng, độ lưu biến, và tính năng sản phẩm mong muốn, gồm khả 
năng đáp ứng đường huyết giảm và hoặc giảm thiểu hoặc không gây tình trạng không 
dung nạp bởi dạ dày-ruột.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhũ tương dinh dưỡng có hàm lượng xơ cao chứa glyxerin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng có hàm lượng xơ cao. Nhũ tương này chứa 
chất béo, protein và cacbonhydrat, trong đó chất cô protein sữa có trọng lượng nằm 
trong khoảng từ 0,5% đến 9,0%; glyxerin có trọng lượng nằm trong khoảng từ 2,0% đến 
6,%; chất xơ có trọng lượng nằm trong khoảng từ 2,3% đến 9,0%; fructoza và khoảng 
0,15% trọng lượng leucroza trong đó tỷ lệ trọng lượng giữa fructoza và leueroza ít nhất 
bằng 2:1, trong đó nhũ tương nước có độ nhớt ít hơn 300 xentipoazơ ở nhiệt độ 20oC. 
Nhũ tương hàm lượng xơ cao này có đặc tính có lợi gồm một hoặc nhiều độ ổn định, 
cảm giác ngon miệng, độ lưu biến, và tính năng sản phẩm mong muốn, gồm khả năng 
đáp ứng đường huyết giảm và hoặc giảm thiểu hoặc không gây tình trạng không dung 
nạp bởi dạ dày- ruột.  
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Dept 377/ AP6P-1, 100 Abbott Park Road, Abbott Park, IL 60064, United States of 
America 
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MUSTAD (US) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Nhũ tương dinh dưỡng có hàm lượng xơ cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương dinh dưỡng có hàm lượng xơ cao. Nhũ tương này chứa 
chất béo, protein và cacbonhydrat, trong đó dầu diaxylglyxerol có trọng lượng nằm 
trong khoảng từ 1,75% đến 4,0%; chất xơ có trọng lượng nằm trong khoảng từ 1,5% đến 
9,0%; Nhũ tương này có thể chứa chất béo, protein và cacbonhydrat bao gồm dầu 
diaxylglyxerol có trọng lượng nằm trong khoảng từ 1% đến 4% trọng lượng nhũ tương 
và chất xơ có trọng lượng nằm trong khoảng từ 2% đến 9,0%, trong đó nhũ tương này có 
độ nhớt nhỏ hơn 300cps ở nhiệt độ 20oC. Nhũ tương hàm lượng xơ cao này có đặc tính 
có lợi, gồm một hoặc nhiều độ ổn định cảm giác ngon miệng, độ lưu biến, và tính năng 
sản phẩm mong muốn, gồm khả năng đáp ứng đường huyết giảm và hoặc giảm thiểu 
hoặc không gây tình trạng không dung nạp bởi dạ dày-ruột.  
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 3 

(FGFR-3) và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 3 

(FGFR-3) và dược phẩm chứa kháng thể này để điều trị bệnh ung thư.  
 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
98 

(11) 29685 
(21) 1-2011-02747 (51) 7 B32B  5/02,  27/02 
(22) 16.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/031329 16.04.2010 (87) WO2010/121088 21.10.2010 
(30) 61/170,022 16.04.2009 US 

12/761,031 15.04.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.10.2011 
(71) CELANESE INTERNATlONAL CORPORATION  (US) 

1601 West Lbj Freeway, Dallas, TX 75234-6034, United States of America 
(72) Harrie P. SCHOOTS (US), Dalia I. EICKEN (US), Vinh V. NGUYEN (US), Jennifer S. 

KAUFFMAN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Sản phẩm dệt bền màu và phương pháp sản xuất 

  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm dệt bền màu bao gồm sợi, vải hoặc quần áo và chất bền 
màu bao gồm polyvinyl alcohol, copolyme polyvinyl alcohol, etylen polyvinyl alcohol 
và/hoặc các hỗn hợp của chúng.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất sợi bền màu và phương pháp 
cải thiện độ bền màu cho sợi.  
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NGUYEN (US), Jennifer S. KAUFFMAN (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Các copolyme vinylaxetat/etylen (VAE) sử dụng để xử lý hoàn 

thiện vải và phương pháp xử lý hoàn thiện vải 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý hoàn thiện vải bao gồm các bước: (a) chuẩn bị 

dung dịch nước xử lý hoàn thiện vải chứa 0,05% đến 65% trọng lượng hạt nhựa rắn xử 
lý hoàn thiện vải được chọn từ nhóm bao gồm: hạt nhựa vinyl axetat dạng nhũ tương, 
chứa các copolyme như vinyl axetat etylen dạng nhũ tương, vinyl axetat acrylic, acrylic 
dạng nhũ tương, và hạt nhựa rắn polyvinyl alcohol bao gồm copolyme polyvinyl alcohol 
vinyl formamit, copolyme polyvinyl alcohol vinyl amit, và hạt nhựa rắn polyvinyl 
alcohol được chức năng hóa bằng axit sulfonic, và hạt nhựa polyvinyl alcohol biến tính, 
và hỗn hợp của chúng, (b) thấm ướt vải bằng dung dịch xử lý hoàn thiện vải nhằm kết 
hợp dung dịch này vào vải để tạo ra vải thấm ướt, và (c) xử lý vải thấm ướt này ở nhiệt 
độ cao dưới các điều kiện kiểm soát sao cho các hạt nhựa xử lý hoàn thiện vải được kết 
hợp lên trên bề mặt các sợi vải một cách bền vững và đồng nhất với lượng từ 0,05% đến 
65% trọng lượng và làm thay đổi ít nhất một tính chất liên quan đến sự mềm mại của vải. 
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(11) 29687 
(21) 1-2011-02781 (51) 7 F27B  3/08, C21C  5/52, F27B  3/18,  

3/26, F27D  17/00 
(22) 10.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/IB2010/051022         10.03.2010 (87) WO/2010/106466 23.09.2010 
(30) 102009001646.5 18.03.2009 DE 

102009029617.4 18.09.2009 DE 
(75) RAFIC BOULOS DAOU  (LB) 

El Kalaa Street, Rafic Daou Bldg. 3rd and 4th floor, 25 Bdadoun, District of Aley, 
Lebanon 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị sản xuất thép 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất thép (1) và phương pháp sản xuất thép liên tục 
hoặc ít nhất theo chu kỳ trong thiết bị (1), trong đó trong trường hợp sản xuất thép liên 
tục ít nhất ba bước đầu tiên của các bước sau đây và trong trường hợp sản xuất thép theo 
chu kỳ, tất cả năm bước sau đây sẽ được sử dụng:  
- nguyên liệu nạp được làm nóng chảy liên tục hoặc ít nhất theo chu kỳ trong lò hồ 
quang điện (10);  
- nguyên liệu nạp, cụ thể là các mẩu sắt phế thải đã nghiền (71) được nghiền trong hệ 
thống nghiền (40) để nghiền sắt thải và/hoặc thép phế liệu (các mảnh phế liệu 70), sắt đã 
khử trực tiếp (DRI) và/hoặc sắt dạng bánh nóng (HBI) được cấp liên tục hoặc ít nhất 
theo chu kỳ trong suốt chu kỳ xử lý làm nóng chảy vào lò hồ quang điện (10) nhờ 
phương tiện vận chuyển (50, 51...);  
- phần thép dạng lỏng được xả liên tục hoặc theo chu kỳ từ bể chứa thép của lò hồ quang 
điện (10);  
- từ năng lượng nhiệt chứa trong bộ phận xử lý khí thải nóng (đỉnh lò 20) của lò hồ 
quang điện (10), năng lượng điện được tạo ra liên tục hoặc ít nhất trong suốt chu kỳ xử 
lý làm nóng chảy bằng thiết bị phát điện (30, 31, 32); 
- máy nghiền (40) dùng cho lò hồ quang điện (10) để nghiền sắt thải và/hoặc thép phế 
liệu (các mảnh phế liệu 70) được cấp điện liên tục hoặc ít nhất trong suốt chu kỳ xử lý làm 
nóng chảy bằng năng lượng điện được tạo ra từ bộ phận xử lý khí thải nóng (đỉnh lò 20). 
Theo thiết bị sản xuất thép (1), sáng chế đã thiết lập các tiêu chuẩn mới về sự cân bằng 
tổng năng lượng giữa năng suất và sự tiết kiệm năng lượng, mà vẫn tiếp tục một cách 
nhất quán xu hướng của các năm trước.  
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(11) 29688 
(21) 1-2011-02787 (51) 7 C07C  237/44,  255/57, A01N  31/00,  

37/18, C07D  207/34,  213/60,  
213/89,  231/14,  239/28,  261/10,  
285/06,  307/36,  307/56,  313/10,  
333/28 

(22) 14.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/054864 14.04.2010 (87) WO2010/127928 11.11.2010 
(30) 0907824.7 06.05.2009 GB 

10150814.1 15.01.2010 EP 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) MAIENFISCH, Peter (CH), GODFREY, Christopher Richard Ayles (GB), JUNG, 

Pierre Joseph Marcel (FR), HUETER, Ottmar Franz (DE), RENOLD, Peter  (CH) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất diệt sâu bọ, chế phẩm diệt loài gây hại và phương 

pháp kiểm soát loài gây hại 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất dẫn xuất bisamit có công thức (I), đến các qui trình và các 

chất trung gian để điều chế các hợp chất này, đến cách sử dụng chúng để để kiểm soát 
sâu bọ, ve bét, giun tròn và các nhuyễn thể gây hại, và đến các chế phẩm diệt sâu bọ, 
diệt ve bét, diệt giun tròn và diệt nhuyễn thể gây hại chứa các hợp chất trên.  
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(11) 29689 
(21) 1-2011-02788 (51) 7 B23K  26/20 
(22) 21.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/057089     21.04.2010 (87) WO2010/123035 28.10.2010 
(30) 2009-103874     22.04.2009 JP 
(71) 1. IHI CORPORATION  (JP) 

1-1, Toyosu 3-chome Koto-ku, Tokyo 135-8710, Japan 
2. IHI INSPECTION & INSTRUMENTATION CO., LTD.  (JP) 
22-13, Ohi I-chome Shinagawa-ku, Tokyo 140-0014, Japan 

(72) Oowaki, Katsura (JP), MATSUZAKA, Fumio  (JP), FUJITA, Shuichi (JP), INOSE, 
Kotaro (JP) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp hàn hỗn hợp và thiết bị hàn hỗn hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hàn hỗn hợp (1) thích hợp được sử dụng để hàn các tấm dày 
và hàn các vật liệu khó hàn như như tấm thép độ bền cao, bao gồm điôt laze (2), phần 
bức xạ (4) sẽ bức xạ công suất từ điôt laze (2) lên vật liệu nền (B) ở dạng chùm tia laze 
(LB) và nhờ đó làm nóng chảy bề mặt (BS) của vật liệu nền (B) trong khi chuyển động 
chùm tia laze (LB); phần cấp dây (5) là phần cấp một cách liên tục dây hàn (W) vào 
phần nóng chảy (BW) của bề mặt (BS) vật liệu nền (B) chuyển động cùng với sự chuyển 
động của chùm tia laze (LB) được phát ra từ phân bức xạ (4); và nguồn điện nung nóng 
dây (7) là nguồn cấp điện cho dây hàn (W) sao cho phần cuối dây hàn (W) nằm trong 
phần nóng chảy (BW) của bề mặt vật liệu nền (BS) hầu như bị nóng chảy. Trong trường 
hợp hàn tấm dày, có thể cải thiện được hiệu suất vận hành và độ chính xác hàn và trong 
trường hợp hàn vật liệu khó hàn như là tấm thép độ bền cao, có thể thực hiện việc hàn 
trong khi ngăn chặn không để sự hư hại và sự nứt gãy của cấu trúc kim loại xảy ra.  
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(11) 29690 
(21) 1-2011-02809 (51) 7 C12N  5/074,  5/02,  5/07 
(22) 03.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/KR2010/001338   03.03.2010 (87) WO2010/107192 23.09.2010 
(30) 10-2009-0023821        20.03.2009 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.10.2011 
(71) SNU R&DB FOUNDATION  (KR) 

San 56-1, Sinlim-dong, Gwanak-gu Seoul 151-919, Republic of Korea 
(72) KANG, Kyung Sun (KR), ROH, Kyoung Hwan (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp phân lập tế bào gốc có nguồn gốc từ máu dây rốn 

biểu hiện ZNF281, tế bào gốc có nguồn gốc từ máu dây rốn, 
phương pháp điều chế chúng, chất dùng trong phương pháp trị 
liệu bằng tế bào gốc, môi trường nuôi cấy và phương pháp làm 
tăng tính gốc của tế bào gốc 

  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp phân lập tế bào gốc toàn năng/đa năng có nguồn gốc 
từ máu dây rốn, được đặc trtmg ở chỗ bước nuôi cấy bạch cầu đơn nhân đã phân lập từ 
máu dây rốn trong bình nuôi cấy chứa fibronectin và tiếp đó thu hoạch tế bào gốc từ môi 
trường nuôi cấy, các tế bào gốc toàn năng/đa năng có nguồn gốc từ dây rốn được phân 
lập từ đó; và chất dùng trong phương pháp trị liệu bằng tế bào gốc chứa tế bào gốc toàn 
năng/đa năng có nguồn gốc từ máu dây rốn hoặc các tế bào biệt hóa từ đó. Sáng chế 
cũng đề cập tới môi trường nuôi cấy tế bào gốc, phương pháp nuôi cấy tế bào gốc được 
đặc trưng ở chỗ bước nuôi cấy và tăng sinh các tế bào gốc trong môi trường nuôi cấy, và 
phương pháp làm tăng tính gốc của các tế bào gốc được đặc trưng bởi môi trường chứa tế 
bào gốc hình cầu hoặc cấu trúc ba chiều.  
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(11) 29691 
(21) 1-2011-02824 (51) 7 F23G  5/16,  5/20,  5/44,  5/46, F23L  

1/00,  7/00 
(22) 31.03.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/MY2009/000046     31.03.2009 (87) WO2010/114353 07.10.2010 
(71) CAPRIDEON SDN. BHD.   (MY) 

17-1, Jalan Remia 4, Bandar Botanic, 41200 Klang, Selangor, Malaysia 
(72) KHOO, Nee Khoon Gideon (MY), KHOO, Tze Yin Priscilla (MY), KHOO, Nee Shien 

Caleb (MY), RUBINO, Frank Antbony (MY) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hệ thống đốt rác thải 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đốt xử lý rác thải (100), hệ thống bao gồm cơ cấu cấp liệu 
con trượt dạng thủy lực (104), hệ thống phun không khí riêng (106), buồng sơ cấp là lò 
đốt rác kiểu quay (108) và hệ thống điều khiển ở đáy (114). Hệ thống phun không khí 
riêng (106) bao gồm một số vòi phun không khí được hướng theo kiểu tiếp tuyến và theo 
hướng ngược với hướng không khí cháy cấp khi quay lò nung vào lò đốt rác thải kiểu 
quay (108) trong khí tạo chuyển động xoáy lốc tác động một cách hỗn loạn lên rác thải 
khi nó quay và bốc cháy và một số vòi nước được cấp qua đường ống dẫn nước trong 
đường ống dẫn không khí có cơ cấu để dập cháy nhằm làm giảm nhiệt độ của các khí xả 
và làm giảm trị số nhiệt lượng của rác thải. Buồng thứ cấp (112) của rác thải để cấp năng 
lượng bao gồm hệ thống cấp không khí, van giảm áp, đầu đốt và cơ cầu dò. Buồng thứ 
cấp (112) bao gồm cơ cấu tiếp nhận khi ống lò có thời gian lưu lại dài hơn, đi ra từ lò đốt 
rác thải kiểu quay, cơ cấu để oxy hóa các khí ống lò dư nhờ sử dụng không khí và nhiệt 
và cơ cấu dò sự cần thiết tiếp tục phải đốt cháy qua cơ cấu dò.  
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(11) 29692 
(21) 1-2011-02835 (51) 7 B62J  1/00 
(22) 21.10.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 099220879 29.10.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.10.2011 
(71) FORMOSA SOUNDING CORP.  (TW) 

1F., No. 317, JiaShing St., Taipei 106, Taiwan (Peace Award Bldg) 
(72) Fu-Chieng CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Tấm đệm dùng để ngồi và tựa khi đi xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm đệm dùng để ngồi và tựa khi đi xe máy, tấm đệm này bao gồm: 
phần ghế ngồi có hai bên lần lượt được nối với hai đai cố định, đầu còn lại của mỗi đai 
cố định, đối diện với đầu được nối với mặt bên của phần ghế ngồi, được nối với móc gài; 
và phần tựa có mép ở đáy được nối với mép sau của phần ghế ngồi, phần tựa nằm ngang 
qua phần ghế ngồi.  
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(71) HYO-SHIN TECH CO., LTD.  (KR) 

58-40, Cheongcheon-dong, Bupyeong-gu, Incheon, Korea 
(72) Yoo Sang Woon  (KR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị mở và đóng ống hút dùng cho lò hơi nước liên hợp 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị mở và đóng ống hút dùng cho lò hơi nước liên hợp. Thiết bị 
này bao gồm giá đỡ, giá đỡ phụ, động cơ dẫn động, cam dẫn động, chi tiết vận hành 
quay và nắp che mở và đóng. Cam quay này được quay bởi trục quay của động cơ dẫn 
động và dừng ở mỗi góc khoảng 180o. Cam dẫn động được nối lệch tâm với trục quay. 
Chi tiết vận hành quay được quay nhờ cam dẫn động này. Nắp che được chuyển động 
bởi chi tiết vận hành quay để mở hoặc đóng ống hút. Nắp che này có nút dạng hình cung 
và rãnh hút không khí. Nắp che này còn có các phần nhô nối thứ nhất và thứ hai được 
chuyển động lên trên hoặc xuống dưới bởi chi tiết quay, và phần nhô nối thứ ba được 
dẫn hướng bởi chi tiết dẫn hướng của giá đỡ để khiển cho chuyển động lên trên hoặc 
xuống dưới của nắp che trơn tru hơn.  
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(11) 29694 
(21) 1-2011-02862 (51) 7 A23L  1/226,  1/228,  1/23,  1/22, 

C12P  19/32 
(22) 23.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/053735   23.03.2010 (87) WO2010/108901 30.09.2010 
(30) PCT/EP2009/053530      25.03.2009 EP 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland 
(72) PALZER, Stephan (DE), NIKOLIC, David  (HR), BERENDS, Pieter  (NL), HO, Dac 

Thang  (CH), FLEURY REY, Yvette  (CH), ULMER, Helge  (DE), SCHOPP, Silke  
(DE), APPEL, Daniel Sebastian  (DE), RAAB, Thomas  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chất nền điều vị làm tăng vị tự nhiên và quy trình điều chế 

hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chất nền điều vị làm tăng vị chứa: hợp chất có nguồn gốc từ nhiên 

được chọn từ nhóm bao gồm glutamat, IMP và GMP với lượng nằm trong khoảng từ 8 
đến 80%, - hợp chất có nguồn gốc thực phẩm tự nhiên như axit hữu cơ hoặc muối, axit 
amin, peptit và hợp chất thơm của nó, trong đó, chất nền nói trên thu dược bằng cách lên 
men sinh vật có nhân nguyên thủy bằng vi khuẩn được chọn từ nhóm bao gồm 
Corynebacterium glutamixium, Corynebacterium ammoniagen, Brevibacterium 
glutamixium, Brevibacterium ammoniagen, Corynebacterium casei, Brevibacterium 
lactofermentum, Corynebacterium efJ ciens và Bacillus subti/is và trong đó, chất nền nói 
trên không được tinh chế.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
108 

(11) 29695 
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(86) PCT/IB2010/001756      19.07.2010 (87) WO2011/010204 27.01.2011 
(30) 61/227,114 21.07.2009 US 

12/821,518 23.06.2010 US 
(71) CP KELCO U.S., INC.   (US) 

3100 Cumberland Boulevard Suite 600, Atlanta, Georgia 30339, United States of 
America 

(72) YUAN, Chienkuo, Ronnie (US), STEELE, Michelle, Nicole (US), MORRISON, Neil, 
Argo (GB), CHINN, Barbara, Louise (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nước uống sữa chua chứa hệ chất ổn định caragenan và 

phương pháp điều chế nó 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nước uống chua nhẹ từ sữa và đậu nành và các phương pháp điều 

chế nước uống chua nhẹ từ sữa và đậu nành này. Nước uống chua nhẹ từ sữa và đậu nành 
nói chung bao gồm sản phẩm sữa và hệ chất ổn định ở độ pH axit yếu nằm trong khoảng 
từ 5,0 đến 6,0. Theo các phương án cụ thể, nước uống này còn bao gồm một hoặc nhiều 
thành phần quả, hương vị, và/hoặc chất axit hoá để tạo hương vị quả cho nước uống sữa 
chua này. Trong các phương án, nước uống chua nhẹ từ sữa và đậu nành này bao gồm 
sản phẩm sữa với lượng đủ để cung cấp protein sữa và/hoặc protein đậu nành trong nước 
uống chua nhẹ này với lượng nằm trong khoảng từ 0,25% khối lượng đến 4,0% khối 
lượng của nước uống chua nhẹ này và hệ chất ổn định bao gồm thành phần caragenan và 
tuỳ ý, gôm gelan axyl cao. Thành phần caragenan bao gồm copolyme kappa-iota được 
tách nhẹ nhàng với sự biến đổi kiềm nhỏ nhất.  
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(11) 29696 
(21) 1-2011-02895 (51) 7 F24C  3/00 
(22) 27.10.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-242712 28.10.2010 JP 
(71) RINNAI CORPORATION  (JP) 

2-26, Fukuzumi-cho, Nakagawa-ku, Nagoya-shi, Aichi 454-0802, Japan 
(72) Hiroyasu SATO (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Bộ đốt ga 

  (57)    Sáng chế đề cập tới bộ đốt ga có khả năng phân phối khí hỗn hợp trong bộ đốt chính và 
bộ đốt ở tâm với độ tin cậy để tạo ra quá trình đốt cháy hoàn toàn mà không bị ảnh 
hưởng bởi công suất đốt lớn hay nhỏ. Khoang đưa ga vào  (16) được bố trí ở phần dưới 
của bộ đốt ở tâm (9) qua thành ngăn (11). Phần họng (10) được làm thích ứng sao cho 
hở ở mặt đáy của khoang đưa ga vào (16). Các đường dẫn cấp ga của bộ đốt chính (25) 
được bố trí kéo dài theo hướng kính từ khoang đưa ga vào (16) nối với bộ đốt chính (8). 
Các đường dẫn cấp ga của bộ đốt ở tâm (17) được bố trí để nạp vào khí hỗn hợp trong 
khoang đưa ga vào (16) từ cửa nạp hở ở mặt dưới của thành ngăn (11) và cấp khí hỗn 
hợp này tới bộ đốt ở tâm (9). Cửa nạp dùng cho đường dẫn cấp ga của bộ đốt ở tâm (17) 
được bố trí bên ngoài vùng hướng về phía lỗ hở ở đầu sau của phần họng (10) và giữa 
các đường dẫn cấp ga của bộ đốt chính (25). Thành bên (38) mà khí hỗn hợp đi dọc theo 
mặt dưới của thành ngăn (11) va đập vào được bố trí bên ngoài cửa nạp của đường dẫn 
cấp ga của bộ đốt ở tâm (17) theo phương nằm ngang và giữa các đường dẫn cấp ga của 
bộ đốt chính (25).  
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2009-255338 06.11.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2011 
(75) FUJIMORI, SHUICHI  (JP) 

2137, Konami, Suwa-shi, Nagano 392-0131 Japan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Tấm cuốn cơm và cơm cuốn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm cuốn cơm, trong đó màng ngoài được chia đôi có thể được loại 
bỏ được dễ dàng. Một phần bên của tấm cuốn cơm (10), bao gồm một phần của màng 
ngoài được phân chia dọc theo đoạn chia được và màng trong (16a) được nối với một 
phần của nó, được tách ra khỏi phần bên còn lại của tấm cuốn cơm, bao gồm phần còn 
lại của màng ngoài được phân chia và màng trong (16b) được nối với phần còn lại của 
nó, khi màng ngoài (14) được phân chia dọc theo đoạn chia được (12), và một phần của 
đoạn chia được (12) được nối với một phần bên, và một phần bên có thể được tách ra 
khỏi phần bên kia, bằng một tác động, bằng cách kéo đoạn chia được (12).  
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17/02,  17/16,  17/18 
(22) 30.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/056127    30.03.2010 (87) WO2010/114149 07.10.2010 
(30) 2009-085411    31.03.2009  JP 
(71) LOTTE CO., LTD.  (JP) 

20-1, Nishi-shinjuku 3-chome, Shinjuku-ku, Tokyo 1600023, Japan 
(72) HIGUCHI Hiroaki (JP), KURODA Reiko (JP), NARISE Atsushi (JP), SHIMIZU 

Katsumasa (JP), OSAWA Kenji (JP), NOMURA Yoshihiro (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm để điều trị và/hoặc phòng ngừa rối loạn da và thực 

phẩm chứa chế phẩm này 
  (57)    Các nghiên cứu sâu rộng đã được tiến hành nhằm tạo ra được chế phẩm để điều trị 

và/hoặc phòng ngừa rối loạn da. Kết quả là, đã phát hiện thấy chiết xuất từ vỏ quả măng 
cụt (Garcinia mangostana L.) có tác dụng làm giảm rối loạn da. Vì vậy, sáng chế đề cập 
đến chế phẩm để điều trị và/hoặc phòng ngừa rối loạn da, chế phẩm này chứa chiết xuất 
từ vỏ quả măng cụt.  
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(21) 1-2011-02923 (51) 7 C07C  6/04, B01J  23/10,  23/30, 
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(22) 31.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/055792 31.03.2010 (87) WO 2010/113993 07.10.2010 
(30) 2009-089008 01.04.2009 JP 

2009-109346 28.04.2009 JP 
2009-202892 02.09.2009 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 25.04.2012 
(71) MITSUI CHEMICALS, INC.  (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 
(72) MIYAZOE, Satoru (JP), IKENAGA, Hirokazu (JP), KOTANI, Makoto (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất olefin, chất xúc tác đồng phân hóa và 

tiền chất xúc tác của chất xúc tác đồng phân hóa để sản xuất 
olefin 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất olefin, trong đó các phản ứng phụ của phản 
ứng trao đổi được ngăn chặn và tính chọn lọc đối với sản phẩm mong muốn được tăng 
cường bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho sự đồng phân hóa liên kết đôi của các olefin 
nguyên liệu thô. Ngoài ra, mục đích của sáng chế là đề xuất chất xúc tác đồng phân hóa 
và tiền chất chất xúc tác của nó để sản xuất olefin.  
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(86) PCT/US2010/029096 29.03.2010 (87) WO 2010/117737 14.10.2010 
(30) 61/164,899      30.03.2009 US 
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC  (US) 

800 N. Lindberg Blvd., St. Louis, MO 63167, United States of America 
(72) CHEN, Yun-Chia, Sophia (US), DUONG, Can (US), HOl, Sio-Wai (US), HUBMEIER, 

Christopher, S. (US), QI, Youlin (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Cây lúa chuyển gen chứa đoạn gen 17053 và phương pháp tạo 

ra cây lúa này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến cây lúa chuyển gen có chứa đoạn gen 17053 và tế bào cây, hạt 

giống, bộ phận của cây lúa chuyển gen này. Sáng chế cũng đề cập các polynucleotit đặc 
trưng cho đoạn gen 17053 và cây, tế bào cây, hạt giống, bộ phận của cây, sản phẩm 
hàng hóa chứa polynucleotit đặc trưng cho đoạn gen 17053 này. Ngoài ra, sáng chế 
cũng đề cập đến phương pháp tạo ra cây lúa chuyển gen có chứa đoạn gen 17053.  
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67056 Ludwigshafen, Germany 
(72) GENZ, Manfred (DE), SCHMlDT, Hans, Ulrich (DE), ULLMANN, Stefan (DE), 

PROZESKE, Timo (DE), MEYER, Stefan (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Vật liệu compozit chứa hai hoặc nhiều lớp gỗ chồng lên nhau  

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu compozit chứa hai hoặc nhiều lớp gỗ chồng lên nhau. Các 
lớp này được liên kết với nhau bằng chất kết dính polyuretan chứa chất tiền trung hợp 
không có nhóm NCO và bằng gỗ chứa sợi libriform với lượng nằm trong khoảng từ 50 
đến 70% khối lượng.  
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D.  (US), VENBURG, Gregory, D. (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Chế phẩm chống nấm, phương pháp làm tăng hoạt tính chống 

nấm của chế phẩm và phương pháp tăng cường sự phát triển 
của thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chống nấm bao gồm một azol chống nấm và ít nhất một 
chất khác được lựa chọn từ nhóm bao gồm axit N-(2-phenyletyl)succinamic và muối của 
axit này.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp làm tăng hoạt tính chống nấm của hợp 
chất azol chống nấm bằng cách kết hợp axit N-(2-phenyletyl)succinamic và muối của 
axit này với hợp chất azol chống nấm.  
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(11) 29703 
(21) 1-2011-02945 (51) 7 G08B  21/00 
(22) 23.02.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/024994 23.02.2010 (87) WO2010/126646 04.11.2010 
(30) 12/432,677      29.04.2009 US 
(71) PETROTECHNOLOGIES, INC.  (US) 

1187 Wall Road, Broussard, Louisiana 70518, United States of America 
(72) David LEVY  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống đánh giá độ kín của bộ phận nối trong quá trình 

kiểm tra 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống đánh giá độ kín của một bộ phận nối hoặc nhiều bộ phận 

nối. Hệ thống này bao gồm máy chủ quản trị có thư viện về thông tin áp suất và nhiệt độ 
trên các bộ phận nối khác nhau, cũng như khả năng báo cáo dữ liệu áp suất và nhiệt độ 
tới mạng dưới dạng các đáp ứng chưa hiệu chỉnh và được hiệu chỉnh; máy ghi dữ liệu để 
ghi các chỉ số áp suất và nhiệt độ và cũng báo cáo các đáp ứng được hiệu chỉnh và chưa 
hiệu chỉnh bằng cách sử dụng một hoặc nhiều biểu thức để rút ngắn thời gian thử 
nghiệm ít nhất là 50 phần trăm hoặc khoảng 5 phút hoặc nhỏ hơn; bơm kiểm tra để cấp 
áp suất vào bộ phận nối để tạo ra áp suất được hiệu chỉnh biểu thị sự rò rỉ khi áp suất 
được hiệu chỉnh thay đổi.  
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(72) GIOVANNINI, Riccardo  (IT), DORNER-CIOSSEK, Cornelia (DE), EICKMEIER, 
Christian  (DE), FIEGEN, Dennis  (DE), FOX, Thomas  (DE), FUCHS, Klaus  (DE), 
HEINE, Niklas  (DE), ROSENBROCK, Holger  (DE), SCHAENZLE, Gerhard  (DE) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 1-heteroxyclyl-1,5-dihydro-pyrazolo[3,4-D]pyrimidin-

4-on dùng làm chất điều biến phosphodiesteaza 9A (PDE9A) và 
dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrazolopyrimidinon được thế hai lần ở vị trí 1,6 có công 
thức (I), trong đó Hc là nhóm tetrahydropyranyl và R1 là nhóm V-W- * , trong đó V và 
W độc lập với nhau có thể là nhóm aryl hoặc nhóm heteroaryl, mỗi nhóm này có thể tùy 
ý được thế. Theo một khía cạnh của sáng chế, hợp chất này được sử dụng làm thuốc 
hoặc được sử dụng để bào chế thuốc, cụ thể là thuốc để điều trị bệnh liên quan đến sự 
thiếu hụt nhận thức, tập trung, tiếp thu hoặc ghi nhớ. Hợp chất này cũng được dùng để 
bào chế thuốc và/hoặc được sử dụng để điều trị bệnh ví dụ bệnh Alzheimer, cụ thể là 
bệnh suy giảm nhận thức liên quan đến bệnh Alzheimer. Sáng chế còn đề cập đến dược 
phẩm chứa hợp chất này.  
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(71) SHANGHAI INSTITUTES FOR BIOLOGICAL SCIENCES, CAS  (CN) 

320 Yue Yang Road Shanghai 200031, China 
(72) LIN, Hongxuan (CN), HUANG, Xinyuan (CN), CHAO, Daiyin (CN), GAO, Jiping 

(CN), ZHU, Meizhen (CN), SHI, Min (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Yếu tố phiên mã protein ngón tay kẽm ở cây lúa gạo DST và 

phương pháp cải thiện khả năng chịu muối và chịu hạn ở thực 
vật 

  (57)    Sáng chế đề xuất yếu tố phiên mã protein ngón tay kẽm ở cây lúa gạo DST có trình tự 
axit amin như được thể hiện trong SEQ ID NO:2, các biến thể bảo toàn và các polypeptit 
tương đồng của nó. Sáng chế cũng đề xuất trình tự ADN mã hóa yếu tố phiên mã DST, 
vectơ hoặc tế bào chủ chứa trình tự ADN này, yếu tố hoạt động -cis liên kết với DST, 
chất ức chế hoặc biến thể không bảo toàn của yếu tố phiên mã DST hoặc trình tự mã hóa 
nó. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp cải thiện khả năng chịu muối và chịu hạn ở 
thực vật.  
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19 Place de la RÐsistance, F-92440 Issy Les Moulineaux, France 
(72) MAITRASSE, Philippe (FR), PELLERIN, Bruno  (FR), LEISING, FrÐdÐric (FR) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất dẻo hóa, phương pháp điều chế nó và chất phụ gia chứa nó
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và phương pháp điều chế nó.  
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(21) 1-2011-02971 (51) 7 C07K  16/28, A61K  39/395, A61P  

35/00 
(22) 30.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/002009 30.03.2010 (87) WO/2010/115555 14.10.2010 
(30) 09004905.7      02.04.2009 EP 
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG  (CH) 

Grenzacherstrasse 124 CH-4070 Basel, Switzerland 
(72) BAEHNER, Monika (DE), KNOETGEN, Hendrik (DE), NIEWOEHNER, Jens  (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Kháng thể gắn kết với TWEAK của người và dược phẩm chứa 

chúng để điều trị bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn kết với TWEAK của người, kháng thể này bao gồm 

CDR3H đóng vai trò như miền biến đổi của chuỗi nặng được chọn từ nhóm gồm có SEQ 
ID NO: 8, 16 hoặc 24. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa kháng thể này 
để điều trị bệnh ung thư.  
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1/22 
(22) 09.11.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 02.11.2011 
(75) 1. Ngô Tuấn Kiệt  (VN) 

Số 119, tổ 2, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
2. MARTYNENKO OLEG GRIGORIEVICH  (BY) 
7, Ozernaya str., village Volkovichi, the Minsk area, 223049, Belarus 
3. BOGDANOVICH PAVEL PETROVICH  (BY) 
70, Gorodetskaya str., 13, Minsk, 220004, Belarus 
4. DAVIDENKO VITALI FEDOROVICH   (BY) 
100, Beda str., 15, Minsk, 222004, Belarus 
5. KULEBIAKIN VITALI VASILIEVICH  (BY) 
100, Karbisheva str., 11, Minsk, 220119, Belarus 
6. MAKAREVICH VLADIMIR ALEKSANDROVICH  (BY) 
115, Lobanka str., 71, Minsk, 220136, Belarus 
7. Nguyễn Thúy Nga  (VN) 
P 312, A2, Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 
8. RUSAKEVICH MIKHAIL IVANOVICH  (BY) 
812b, Russiyanova str., 50, Minsk, 220141, Belarus 
9. SHABLOV VITALI VALERIEVICH  (BY) 
466, Pritiskogo str., 78, Minsk, 220140, Belarus 
10. VLASOV ALEKSANDR VICTOROVICH  (BY) 
134, Fedorova str., 5, Minsk, 220019, Belarus 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt (GIAVIET CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo chất dạng nhũ tương đa pha 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị tạo chất dạng nhũ tương đa pha có kết cấu gồm: vỏ, khối thứ 
nhất và khối thứ hai. Khối thứ nhất gồm ống rỗng và tấm ngăn. Khối thứ hai gồm: stato 
có gờ nhô với dãy lỗ trên đó; rôto có gờ nhô với dãy lỗ trên đó. Rôto được lắp với stato 
để tạo thành khoang thứ hai, khoang hình khuyên, và các lỗ thông bởi các lỗ trên gờ của 
rô to và stato. Thiết bị cũng có các đường ống nạp môi chất hữu cơ; môi chất làm việc và 
xả chất dạng nhũ tương. Môi chất hữu cơ tương tác với môi chất làm việc trong thiết bị 
và được cấp ra dưới dạng chất dạng nhũ tương đa pha đồng nhất. Sáng chế cũng đề cập 
tới phương pháp tạo chất dạng nhũ tương đa pha.  
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(11) 29709 
(21) 1-2011-02976 (51) 7 B04B  1/08,  1/14 
(22) 02.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) JP2010-246869 02.11.2010 JP 
(71) SADAO SHINOHARA  (JP) 

2-27-15, Sumida, Sumida-ku, Tokyo, Japan 
(72) Sadao SHINOHARA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Phương pháp sản xuất đĩa phân tách dùng cho thiết bị tách ly 

tâm loại đĩa phân tách 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất đĩa phân tách dùng cho thiết bị tách ly tâm 

loại đĩa phân tách, phương pháp này để tách chất lỏng cần được xử lý thành hệ lỏng và 
lỏng và/hoặc hệ lỏng và rắn do sự khác biệt về tỷ trọng nhờ tốc độ quay cao và lực ly 
tâm lớn. Trong phương pháp của sáng chế, mỗi đĩa phân tách có dạng hình nón cụt và 
các đĩa phân tách được xếp chồng theo hướng trục quay trong thân quay của thiết bị tách 
ly tâm loại đĩa phân tách, để cung cấp các miếng lồi phân chia không gian phân tách, 
mỗi miếng lồi có dạng dải, nằm trọn vẹn trên bề mặt hình nón của đĩa phân tách tại các 
vị trí định trước, bề mặt hình nón được tạo thành bằng xử lý vuốt ép.  
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(11) 29710 
(21) 1-2011-02977 (51) 7 G11B  5/84 
(22) 02.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-246537 02.11.2010 JP 

2010-246544 02.11.2010 JP 
(71) HOYA CORPORATION  (JP) 

7-5, Naka-Ochiai 2-Chome, Shinjuku-ku, Tokyo 161-8525, Japan 
(72) Takeyoshi TAKAHASHl (JP), Masaaki UEDA (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất lớp nền thủy tinh dùng cho đĩa từ tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lớp nền thủy tinh dùng cho đĩa từ tính bao gồm các bước chuẩn bị 
tấm mỏng, tấm này được tạo ra bằng nhiều vật liệu thủy tinh tấm được dát mỏng, và gia 
công tấm mỏng bằng cách quay và di chuyển máy tạo lõi theo chiều dát mỏng, máy tạo 
lõi có lưỡi đường kính ngoài có đường kính lớn và lưỡi đường kính trong có đường kính 
nhỏ đồng tâm, trong khi tạo ra các bề mặt gia công bên ngoài và bên trong với chất lưu 
gia công, các lưỡi đường kính trong và ngoài lần lượt tiếp xúc các bề mặt gia công bên 
ngoài và bên trong. Chiều quay của máy tạo lõi và chiều chảy của chất lưu gia công 
được bố trí sao cho chất lưu gia công được cuốn nhiều vào trong bề mặt gia công bên 
ngoài.  
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10/00, C09D  11/10, B41M  3/14, 
C09K  19/02 

(22) 06.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/054515 06.04.2010 (87) WO2010/115879 14.10.2010 
(30) PCT/EP2009/002434    02.04.2009 EP 

12/384,340      02.04.2009 US 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) MARGUERETTAZ, Xavier (CH), GREMAUD, FrÐdÐric (CH), COMMEUREUC, 

AurÐlien (FR), ABOUTANOS, Vickie (AU), TILLER, Thomas  (DE), ROZUMEK, 
Olivier  (CH) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Dấu ấn bằng vật liệu polyme tinh thể lỏng được áp dụng lên 

vật phẩm, phương pháp tạo ra dấu ấn và phương pháp nhận diện 
vật phẩm nhờ dấu ấn này.     

  (57)    Sáng chế đề cập đến dấu ấn bằng vật liệu polyme tinh thể lỏng có các đặc tính quang 
học được xác định, cho phép nhận diện nó và đọc bằng máy, cũng như nhận diện nó 
bằng mắt người. Dấu ấn được áp dụng lên vật phẩm bằng quy trình in thông tin biến đổi. 
Dấu ấn có dạng dấu hiệu phân biệt biểu diễn mã độc quyền cho phép nhận diện dễ dàng 
bằng mắt thường và theo dõi bảo mật của vật phẩm thông qua chu kỳ sống. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp tạo ra dấu ấn và phương pháp nhận diện vật phẩm 
nhờ dấu ấn này.  
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(11) 29712 
(21) 1-2011-02989 (51) 7 F16L  19/00 
(22) 03.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 10-2010-0114188   17.11.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2011 
(75) KOO SUNG OK  (KR) 

605-1302 LG A.P.T, Seongbok-dong, Suji-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp nối ống đồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp nối ống đồng để liên kết chắc chắn các ống đồng với 
nhau mà không cần sử dụng phương pháp hàn truyền thống bằng cách lắp các các ống 
đồng vào cả hai đầu của bộ phận nối và dính phần chồng lên nhau giữa các ống đồng sử 
dụng chất dính sao cho đảm bảo kín nước hoặc không khí, và ép các phần chu vi ngoài 
của bộ phận nối và phần chồng lên nhau sao cho các ống đồng không bị tách khỏi bộ 
phận nối nhờ phần đã được ép. Phương pháp bao gồm bước loại bỏ các gờ sắc tại các 
đầu của ống đồng, và các vật bên ngoài tại các phần tiếp xúc giữa bộ phận nối và đầu 
các ống đồng; phủ chất dính dùng cho kim loại lên các phần tiếp xúc giữa các ống đồng 
và bộ phận nối; dính các ống đồng với bộ phận nối; và ép phần chu vi ngoài của phần 
nối giữa bộ phận nối vào mỗi ống đồng đã lắp sử dụng máy nén sao cho các phần ép của 
bộ phận nối chồng lên các phần ép của các ống đồng trong đó các phần ép đã chồng lấp 
được định vị tại các phần chu vi của các đầu ống đồng để các đầu không tách khỏi.  
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(11) 29713 
(21) 1-2011-02990 (51) 7 G06Q  40/00 
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(30) 10-2010-0110416 08.11.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.11.2011 
(75) 1. NA GAB JOON   (KR) 

301-307 Humansia seommaeul A.P.T Dochon-dong, Jungwon-gu, Seongnam-si, 
Gyeonggi-do, Republic of Korea 
2. HWANG, SANG KI  (KR) 
302-602 Hyojachon, 292 Seohyun-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 
Republic of Korea 
3. BACK JOO SUN   (KR) 
107 Changu-dong, Hanam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  
4. PARK KWANG LIM   (KR) 
101-1706 Younghwa INIX A.P.T 488 Gaebong-3dong Guro-gu, Seoul, Republic of 
Korea 

(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống và phương pháp thực hiện thanh toán 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp thực hiện thanh toán. Hệ thống thực hiện 
thanh toán bao gồm máy chủ bán hàng, hệ thống ngân hàng, thiết bị đầu cuối người 
mua, và môđun chuyển tiếp giao dịch tài chính. Máy chủ bán hàng cung cấp thông tin 
sản phẩm. Hệ thống ngân hàng định rõ tài khoản bổ sung liên kết với tài khoản tên thật 
của người mua. Thiết bị đầu cuối người mua yêu cầu máy chủ bán hàng chuyển khoản 
giá của sản phẩm được đặt hàng bởi người mua đến tài khoản bổ sung thông qua ví điện 
tử, khi ví điện tử được hiển thị. Môđun chuyển tiếp giao dịch tài chính yêu cầu hệ thống 
ngân hàng chuyến khoản giá của sản phẩm đến tài khoản bổ sung, thu nhận kết quả 
chuyển khoản giả của sản phẩm đến tài khoản bổ sung từ hệ thống ngân hàng, và thông 
báo cho thiết bị đầu cuối người mua kết quả. Theo đó, có thể thanh toán giá của sản 
phẩm sử dụng tài khoản bổ sung liên kết với tài khoản tên thật của người mua.  
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(11) 29714 
(21) 1-2011-02997 (51) 7 A61K  39/395, C07K  16/22 
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(86) PCT/US2010/034097 07.05.2010 (87) WO/2010/129904 11.11.2010 
(30) 61/176,817      08.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2011 
(71) GENENTECH, INC.  (US) 

1 DNA Way, South San Francisco, CA 94080, United States of America 
(72) YE, Weilan (US), DENNIS, Mark (US), FREDRICKSON, Jill (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể kháng EGFL7 được làm tương thích với người để 

điều trị bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể kháng ELFG7 được làm tương thích với người để điều trị 

bệnh ung thư và các bệnh rối loạn tế bào tăng sinh ở người. Kháng thể kháng TLFG7 
theo sáng chế được sử dụng trong điều trị khối u, ung thư vú, ung thư ruột kết - trực 
tràng, ung thư phổi, ung thư thực quản, ung thư bàng quang, ung thư buồng trứng, ung 
thư tụy và ung thư biểu mô tế bào gan.  
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(11) 29715 
(21) 1-2011-02998 (51) 7 B29C  67/24, B29B  7/00,  7/90,  

17/00, C04B  26/00 
(22) 04.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/NL2010/050260 04.05.2010 (87) WO/2010/128853 11.11.2010 
(30) 61/175,527 05.05.2009 US 

09159407.7 05.05.2009 EP 
(71) ECHOTECT B.V.  (NL) 

Lange Kleiweg 60F, NL-2288 GK Rijswijk, Netherlands 
(72) VAN HELDEN, Arend Kuindert (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm tạo hình từ vật liệu compozit 

gồm chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm được tạo hình từ vật liệu compozit bao 

gồm chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt, quy trình này bao gồm các bước sau: (a) cấp 
chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt vào bộ phận ngào trộn; (b) trộn chất độn rắn và 
chất liên kết dẻo nhiệt trong bộ phận ngào trộn, trong đó áp suất tác dụng lên hỗn hợp 
chứa chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt nằm trong khoảng từ 100 kPa đến 1500 kPa 
để thu được vật liệu compozit; (c) tạo hình vật liệu compozit thu được ở bước (b) thành 
sản phẩm được tạo hình; và (d) làm nguội sản phẩm được tạo hình thu được ở bước (c). 
Tốt hơn là sản phẩm được tạo hình là tấm rất thích hợp để sử dụng trong trang trí sàn, 
trần, tấm ốp tường, mặt trên của đồ dùng trang điểm, các bề mặt làm việc trong nhà bếp, 
phần trên của nhà bếp, buồng tắm, lớp phủ trong và ngoài, các hình dạng hai chiều và ba 
chiều bằng kỹ thuật ép đùn hoặc phun.  
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(11) 29716 
(21) 1-2011-03005 (51) 7 B29C  35/16, B29B  7/90,  17/00 
(22) 04.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/NL2010/050261 04.05.2010 (87) WO/2010/128854 11.11.2010 
(30) 09159410.1 05.05.2009 EP 

61/175,521 05.05.2009 US 
(71) ECHOTECT B.V.  (NL) 

Lange Kleiweg 60F, NL-2288 GK Rijswijk, Netherlands 
(72) van Helden, Arend, Kuindert (NL) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Quy trình sản xuất sản phẩm tạo hình từ vật liệu compozit 

gồm chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất sản phẩm được tạo hình từ vật liệu compozit bao 

gồm chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt, quy trình này bao gồm các bước sau: (a) cấp 
chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt vào bộ phận ngào trộn; (b) trộn chất độn rắn và 
chất liên kết dẻo nhiệt trong bộ phận ngào trộn, trong đó áp suất tác dụng lên hỗn hợp 
chứa chất độn rắn và chất liên kết dẻo nhiệt nằm trong khoảng từ 100 kPa đến 1500 kPa 
để thu được vật liệu compozit; (c) tạo hình vật liệu compozit thu được ở bước (b) thành 
sản phẩm được tạo hình; và (d) làm nguội sản phẩm được tạo hình thu được ở bước (c), 
trong đó sản phẩm được tạo hình được làm nguội với tốc độ nguội thấp nhất là 50C/phút 
đến 1200C/phút. Tốt hơn là, sản phẩm được tạo hình là tấm rất thích hợp để sử dụng 
trong trang trí sàn, trần, tấm ốp tường, mặt trên của đồ dùng trang điểm, các bề mặt làm 
việc trong nhà bếp, phần trên của nhà bếp, buồng tắm, lớp phủ trong và ngoài, các hình 
dạng hai chiều và ba chiều bằng kỹ thuật ép đùn hoặc phun.  
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(11) 29717 
(21) 1-2011-03007 (51) 7 G06F  3/12, B41J  29/38 
(22) 07.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-256316 16.11.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.11.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Yoshihito Nanaumi  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chuyển tiếp in, phương pháp điều khiển hệ thống 

chuyển tiếp in, và phương tiện lưu trữ 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống chuyển tiếp in có khả năng thực thi quá trình truyền thông 

giữa hệ thống dịch vụ in được cấu hình để cung cấp màn hình thiết đặt in cho thiết bị đầu 
cuối thông tin mà người dung vận hành, để nhận thiết đặt in mà người dùng thiết đặt 
thông qua màn hình thiết đặt in được cung cấp, và để tạo ra công việc in dựa trên thiết 
đặt in nhận được và các thiết đặt được lưu trữ cho thiết bị tạo ảnh được cấu hình để xuất 
ra dữ liệu ảnh dựa trên công việc in, hệ thống chuyển tiếp in này bao gồm khối nhận 
được cấu hình để nhận công việc in, vốn được truyền trong trường hợp mà lệnh in được 
thiết bị đầu cuối thông tin nhập vào hệ thống dịch vụ in, khối cập nhật công việc được 
cấu hình để cập nhật công việc in mà khối nhận nhận được, và khối truyền công việc 
được cấu hình để truyền công việc in, vốn được cập nhật bởi khối cập nhật công việc, 
đến thiết bị tạo ảnh.  
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(11) 29718 
(21) 1-2011-03008 (51) 7 A23L  1/238 
(22) 31.03.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/002079 31.03.2010 (87) WO/2010/115575 14.10.2010 
(30) 10 2009 016 490.1      06.04.2009 DE 
(71) KRONES AG   (DE) 

Bohmerwaldstrasse 5, 93073 Neutraubling (DE) 
(72) SCHNEID, Ralph (DE), JANSSEN, Uwe (DE) 
(74) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ (DETECH) 
(54) Quy trình sản xuất xì dầu nhờ sử dụng thiết bị lọc được bọc 

phía trong dạng nến 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất xì dầu nhờ sử dụng thiết bị lọc được bọc phía 

trong dạng nến để lọc chất lỏng thu được trong quá trình sản xuất xì dầu. Quy trình này 
bao gồm các bước sau: tạo ra và trộn các nguyên liệu thô, xử lý các thành phần dinh 
dưỡng của nguyên liệu thô, cụ thể là bằng cách lên men và/hoặc thuỷ phân và lọc chất 
lỏng thu được nhờ sử dụng thiết bị lọc được bọc phía trong dạng nến, trong đó chất lỏng 
cần lọc được dẫn vào vùng chứa chất lỏng chưa lọc và một phần được lọc nhờ các nến 
lọc và được xả ra thành dòng chất lỏng đã lọc và một phần chất lỏng được xả ra tại hoặc 
bên trên đầu trên của các nến lọc thành dòng chất lỏng chưa lọc chảy ra khỏi vùng chứa 
chất lỏng chưa lọc.  
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(11) 29719 
(21) 1-2011-03011 (51) 7 F01L  13/08 
(22) 07.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 099222271 17.11.2010 TW 
(71) SANYANG INDUSTRY CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Chih-Wen YU  (TW), Po-Chun LIU  (TW), Yu-Ying WANG  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cơ cấu dẫn động van dùng cho động cơ 

  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu dẫn động van dùng cho động cơ bao gồm trục cam, bộ ly hợp 
một chiều được lắp bao quanh trục cam, cam giảm áp được cố định ở chu vi ngoài của 
bộ ly hợp một chiều và có phần hoạt động và phần hãm, cơ cấu thanh lắc có thanh lắc và 
trục thanh, chi tiết giới hạn được lắp quay được vào trục thanh và có phần lắp tỳ, phần 
dẫn động, và phần chặn, và chi tiết đàn hồi lần lượt đẩy tỳ lên chi tiết giới hạn và thanh 
lắc. Khi trục cam quay ngược lại, phần hoạt động dẫn động phần dẫn động để đẩy bộ 
phận bị dẫn sao cho thanh lắc được quay tương ứng, và khi trục cam quay bình thường, 
phần hãm tỳ lên phần chặn. Do đó, số lượng chi tiết đàn hồi được giảm bớt và cơ cấu 
dẫn động van được đơn giản hoá trong khi duy trì các chức năng giảm áp động cơ và 
ngăn chặn tiếng ồn của van.  
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(11) 29720 
(21) 1-2011-03023 (51) 7 C09D  11/00 
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(86) PCT/EP2010/054597  07.04.2010 (87) WO2010/115928 14.10.2010 
(30) PCT/IB2009/005198      07.04.2009 IB 
(71) 1. SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
2. Bank of Canada Department of Banking Operations  (CA) 
234 Wellington Street Ottawa, ON, KlA 0G9, Canada 

(72) KRUEGER, Jessica (DE), DEGOTT, Pierre (FR), MAC PHERSON, Charles (CA), 
DESPLAND, Claude-Alain  (CH), SCHMID, Mathieu (CH) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chi tiết bảo mật đổi màu thuận nghịch theo áp suất và quy 

trình tạo ra nó, chế phẩm phủ để tạo ra chi tiết này và tài 
liệu bảo mật chứa chi tiết này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chi tiết bảo mật đổi màu theo áp suất thuận nghịch để bảo vệ khỏi 
sự giả mạo các tài liệu có giá trị, chi tiết bảo mật khác biệt ở chỗ nó bao gồm tập hợp 
các hạt chất màu tương phản quang học trong màng hoặc lớp bọc polyme đàn hồi. Theo 
một phương án thực hiện cụ thể, các hạt là các lớp mỏng chất màu biến thiên quang học, 
được định hướng trong vị trí cơ bản khác với sự sắp thẳng hàng trong mặt phẳng của 
màng hoặc lớp bọc. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình tạo ra chi tiết bảo mật 
này, chế phẩm phủ để tạo ra chi tiết bảo mật này, và tài liệu bảo mật chứa chi tiết bảo 
mật này.  
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(11) 29721 
(21) 1-2011-03031 (51) 7 A23L  1/00,  1/16,  1/162,  1/39 
(22) 07.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/054562 07.04.2010 (87) WO2010/118974 21.10.2010 
(30) 09158132.2     17.04.2009 EP 
(71) NESTEC S.A.  (CH) 

Avenue NestlÐ 55, CH-1800 Vevey, Switzerland  
(72) BATTAINI, Giuseppe (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Pasta khô ăn liền, thực phẩm được khử nước chứa pasta này và 

phương pháp sản xuất pasta này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến pasta nguyên hạt ăn liền và thực phẩm được khử nước chứa pasta 

nêu trên. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất pasta ăn liền bằng cách sử 
dụng semolina nguyên hạt có ít nhất 95% hạt có cỡ hạt nhỏ hơn 400 micron.   
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(30) 2009-131255 29.05.2009 JP 

2010-105329 30.04.2010 JP 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Shinsuke TAKAOKA (JP), Daichi IMAMURA  (JP), Seigo NAKAO  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị liên lạc vô tuyến và phương pháp nhảy tần 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị liên lạc vô tuyến và phương pháp nhảy tần giảm thiểu sự 
thay đổi trong đặc tính phân bố công suất tức thời của dạng sóng thời gian của các tín 
hiệu truyền dẫn khi một nhóm các kênh được ghép kênh tần số. Tại thiết bị đầu cuối 
(200), khối ánh xạ (212) ánh xạ PUCCH tới tài nguyên tần số của khe thứ nhất, ánh xạ 
PUSCH tới tài nguyên tần số, trong số các tài nguyên tần số khe thứ nhất, cách chính 
xác một khoảng định trước bằng khoảng cách tần số (B) tính từ tài nguyên tần số mà 
PUCCH được ánh xạ, và dịch tần theo chu kỳ để ánh xạ PUCCH và PUSCH vào tài 
nguyên tần số, trong phạm vi một băng thông IDFT hay IFFT của khe thứ hai trong khi 
vẫn duy trì khoảng cách tần số định trước (B), qua đó cho phép thực hiện nhảy tần 
PUCCH và PUSCH giữa khe thứ nhất và khe thứ hai.  
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(71) HONDA MOTOR CO., LTD.   (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, 107-8556 Japan 
(72) Yutaka INOMOTO  (JP), Kayoko YAMAZAKI (JP), Katsuhiro UTSUGI (JP), 

Nobuhiro SHIMADA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kết cấu lắp bộ cảm biến khí xả 

  (57)    Sáng chế đề xuất kết cấu lắp bộ cảm biến khí xả cho phép dò khí oxy với độ chính xác 
cao hơn cần kích hoạt sớm sau khi động cơ đốt trong được khởi động, và nâng cao độ 
chính xác dò khí oxy đồng thời đảm bảo khả năng chịu nhiệt trong bộ cảm biến khí xả 
không có kết cấu của bộ phận gia nhiệt. Rãnh gom khí xả (64) kéo dài theo hướng dòng 
khí xả được tạo ra ở thành trong của cửa xả (40) ở giữa lỗ thoát (43) và phần lắp ống xả 
(74) ở đầu xi lanh (31) của động cơ đốt trong (2), lỗ thoát (43) là đầu vào phía trước so 
với cửa xả (40), phần lắp ống xả (74) là đầu ra cửa xả, và bộ cảm biến khí xả (62) được 
lắp theo cách sao cho phần đầu trước của bộ cảm biến khí xả (62) nằm ở phía sau của 
rãnh gom khí xả (64).  
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MOTOJIMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Xe điện kiểu ngồi chân để hai bên 

  (57)    Sáng chế đề cập đến xe điện kiểu ngồi chân để hai bên có đủ khoảng trống bảo đảm để 
lắp đặt ăcquy và cụm động cơ dẫn động được đặt có hiệu quả Xe điện kiểu ngồi để chân 
hai bên (1) bao gồm: ăcquy dẫn động (2) được lắp ngay bên dưới khung chính (13) của 
khung xe (11); và cụm động cơ (3) được đỡ cố định vào khung xe (11). Cụm động cơ (3) 
này có thân động cơ (3a) được đặt về phía dưới thấp hơn so với trục xoay (17a) của đòn 
lắc (14), và ít nhất một phần của thân động cơ (3a) được đặt về phía sau hơn so với trục 
xoay (17a).  
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(30) 0906515.2      15.04.2009 GB 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) DOYLE, Patrick John (CA), OLAYA-HUERTAS, Gilberto (CO), KUHN, Paul John  

(US), TALLY, Allison  (US) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hỗn hợp thuốc diệt sinh vật gây hại, chế phẩm phòng trừ bệnh 

do nấm gây ra, phương pháp phòng trừ bệnh ở thực vật hữu ích 
hoặc vật liệu nhân giống của chúng, và hạt giống bao gồm 
hỗn hợp thuốc diệt sinh vật gây hại hoặc chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thuốc diệt sinh vật hại, chế phẩm và cách sử dụng của 
chúng bao gồm thành phần (A) và thành phần (B), trong đó thành phần (A) và (B) là:  
(A) thuốc diệt nấm amit của axit carboxylic; và  
(B) thuốc diệt nấm benzamit;  
với điều kiện là hỗn hợp không bao gồm:  
1. fluopicoht và mandipropamid và clothianidin; hoặc 
 2. fluopicolit và mandipropamid và imidacloprid, hoặc  
3. fluopicolit và mandipropamid và thiametoxam.  
Sáng chế cũng đề cập đến hỗn hợp, chế phẩm và cách sử dụng của chúng trong đó thành 
phần (A) là metalaxyl-M và thành phần (B) thuốc diệt nấm benzamit.  
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(11) 29726 
(21) 1-2011-03074 (51) 7 G06K  9/00 
(22) 10.11.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 10.11.2011 
(71) Trường đại học FPT  (VN) 

08 Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình, Từ Liêm, thành phố Hà Nội 
(72) Trần Thế Trung  (VN), Phạm Bảo Thạch  (VN), Trần Đức Hải Triều (VN) 
(54) Hệ thống nhận tín hiệu điều khiển từ tay trong vùng không 

gian giới hạn 
  (57)    Sáng chế đề xuất hệ thống thiết bị cho phép sử dụng số lượng giới hạn các thành phần 

quang học và cảm biến để xác định tọa độ của các ngón tay, trạng thái nhấn của các 
ngón tay, sau đó gửi các thông tin thu được tới điều khiển tivi internet hoặc máy tính và 
các thiết bị kết nối với máy tính. Thiết bị trong hệ thống được đề xuất có kích thước nhỏ 
gọn, cho phép người dùng điều khiển tivi internet hoặc máy tính bằng nhiều ngón tay 
cùng lúc. Trong quá trình điều khiển, người dùng không phải tiếp xúc ngoài da với bất 
kỳ vật thể nào. Quá trình thao tác không đòi hỏi việc sắp đặt thiết bị theo một hướng 
quay nhất định trên một mặt phẳng so với hướng của bàn tay, cho phép sự bố trí linh 
hoạt trong nhiều điều kiện sử dụng.  
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(11) 29727 
(21) 1-2011-03079 (51) 7 B62H 5/00 
(22) 11.11.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.04.2012 
(75) Nguyễn Văn Kình  (VN) 

63/13, đường số 6, khu phố 5, phường Linh Tây, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(54) Hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe đạp và xe 
buýt 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe đạp và xe buýt, 
nhằm, tạo thuận lợi để hành khách đi xe buýt, góp phần lập lại trật tự an toàn giao thông; 
nâng cao năng xuất chất lượng, hiệu quả và giảm giá thành vận tải, và giảm các phương 
tiện giao thông cá nhân góp phần bảo vệ môi trường, sáng chế bao gồm, các trạm xe đạp 
(1) trong các khu dân cư; các trạm xe buýt có, xe buýt (2) và trạm xe đạp (3), khác biệt 
ở chỗ, có các trạm xe đạp (1), (3), để, hành khách đi xe đạp đến các trạm xe buýt và từ 
các trạm xe buýt về, nhờ vậy, đã tạo thuận lợi để hành khách dùng xe buýt làm phương 
tiện chính để đi lại.  

 
  
 
 

 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
142 

(11) 29728 
(21) 1-2011-03091 (51) 7 C07K  16/18, G01N  33/68, A61K  

39/395, A61P  25/28 
(22) 11.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/FR2010/050915 11.05.2010 (87) WO2010/130946 18.11.2010 
(30) 0953133      12.05.2009 FR 
(71) SANOFI  (FR) 

174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) BAURIN Nicolas  (FR), BLANCHE Francis  (FR), CAMERON BÐatrice (FR), 

DUCHESNE Marc  (FR), MIKOL Vincent  (FR), NAIMI Souad  (FR), PRADIER 
Laurent (FR), SHI Yi  (CN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Kháng thể được làm giống như của người đặc hiệu với peptit 

beta-amyloit dạng protofibrin, dược phẩm chứa kháng thể 
này và phương pháp sản xuất chúng   

  (57)    Sáng chế đề cập đến các kháng thể được làm giống như của người đặc hiệu với peptit 
beta-amyloit dạng protoflbrin, dược phẩm chứa kháng thể này và phương pháp sản xuất 
chúng.  
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(11) 29729 
(21) 1-2011-03104 (51) 7 C08L 21/02, C08J 3/02, 3/21 
(22) 14.11.2011 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(71) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

01 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Đặng Việt Hưng (VN), Bùi Chương  (VN) 
(54) Phương pháp sản xuất nanocomposit trên cơ sở latec cao su 

tự nhiên và huyền phù nanoclay trong nước và vật liệu 
nanocomposit được sản xuất bằng phương pháp này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất nanocomposit từ cao su tự nhiên và huyền 
phù nanoclay trong nước để sản xuất nanocomposit xen kẽ và tróc lớp một phần với hiệu 
quả cao mà không cần dùng dung môi hay chất trương nở, đồng thời, nanocomposit 
được tạo ra có thể sử dụng ngay mà ít làm thay đổi công nghệ chế biến cao su. Phương 
pháp này bao gồm các bước:  
i) phối trộn latec cao su tự nhiên với huyền phù nanoclay trong nước; và  
ii) đông tụ hỗn hợp trên.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật liệu nanocomposit được sản xuất theo phương 
pháp trên đây.  
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(11) 29730 
(21) 1-2011-03105 (51) 7 B60M  1/30 
(22) 15.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/KR2010/002342 15.04.2010 (87) WO2010/120130 21.10.2010 
(30) 10-2009-0032792 15.04.2009 KR 

10-2009-0032790 15.04.2009 KR 
10-2009-0032785 15.04.2009 KR 
10-2009-0032783 15.04.2009 KR 
10-2009-0032780 15.04.2009 KR 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 14.11.2011 
(71) POSCO ICT COMPANY LTD  (KR) 

606, Ho-dong, Nam-gu, Pohang, Gyeongbuk 790-380, Republic of Korea 
(72) CHO, Sang Hoon (KR), HONG, Doo Young  (KR), MIN, Byong Chan (KR), HEO, 

Young Tae  (KR), MOON, Sung Pil  (KR), MOON, Sung-Hwan  (KR) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Cơ cấu ray dẫn điện dùng cho phương tiện giao thông đường 

sắt và cụm lắp điều chỉnh của cơ cấu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương tiện đường ray dẫn điện dùng cho phương tiện giao thông 

đường sắt dùng để truyền tải điện năng bên ngoài cho phương tiện giao thông đường sắt 
sao cho phương tiện giao thông đường sắt có thể nhận được điện năng từ bên ngoài, và 
phương pháp lắp căn chỉnh phương tiện này. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến phương tiện 
đường ray dẫn điện dùng cho phương tiện giao thông đường sắt và phương pháp lắp căn 
chỉnh phương tiện này, trong đó thân thanh ray có thể bao gồm thanh ray dẫn điện và 
thanh ray cách điện; các mối nối trong số bộ lắp căn chỉnh, chi tiết cách điện, và vấu tạo 
ra chi tiết đỡ thanh ray dẫn điện có thể được cải thiện; và bộ lắp căn chỉnh có thể tạo ra 
dưới dạng bộ lắp căn chỉnh loại thứ nhất hoặc bộ lắp căn chỉnh loại thứ hai theo đường 
ray thẳng hoặc cong.  
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(11) 29731 
(21) 1-2011-03114 (51) 7 F16H  9/00 
(22) 15.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-254445 15.11.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2011 
(71) SUZUKI MOTOR CORPORATION  (JP) 

300, Takatsuka-Cho, Minami-Ku, Hamamatsu-Shi, Shizuoka-Ken 432-8611 Japan 
(72) Osamu KASUYA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bộ truyền động biến đổi liên tục dạng đai 

  (57)    Sáng chế đề xuất bộ truyền động biến đổi liên tục dạng đai bao gồm cụm động cơ có 
động cơ với cụm xi lanh nghiêng về phía trước so với hộp trục khuỷu và được đỡ lắc 
được nhờ khung thân xe có puli chủ động dẫn động bởi động cơ, puli bị động quay bởi 
puli chủ động thông qua đai, và cơ cấu dẫn động, trong đó đường kính hiệu dụng của 
puli chủ động được thay đổi nhờ lực của cơ cấu dẫn động để nhờ đó sẽ thay đổi số vòng 
quay của puli bị động so với puli chủ động, trong đó cơ cấu dẫn động được bố trí bên 
dưới cụm xi lanh và ở phía trước hộp trục khuỷu.  
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(11) 29732 
(21) 1-2011-03115 (51) 7 B43L  19/00 
(22) 15.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-254664 15.11.2010 JP 
(71) PLUS CORPORATlON  (JP) 

1-28, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Kazui FUEKI  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ truyền màng phủ 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dụng cụ truyền màng phủ ngăn không cho bộ phận thay thế bị bật 
ra khỏi khi tháo. 
Cụ thể hơn, sáng chế đề cập đến dụng cụ truyền màng phủ trong đó các bộ phận thay thế 
có thể được thay thế và có thể được chuyển giữa trạng thái sử dụng và trạng thái không 
sử dụng thông qua thao tác ấn, trong đó thân vỏ chính chứa bộ phận thay thế có cấu tạo 
gồm vỏ trước và vỏ sau, trong đó vỏ sau được lắp tháo được vào vỏ trước, trong đó 
miệng hở mà từ đó đầu truyền có thể nhô ra được tạo ra ở đầu trước của vỏ trước, trong 
đó vỏ sau có cơ cấu đẩy có bộ phận đàn hồi để khiến đầu truyền nhô ra khỏi và thụt vào 
trong miệng hở, nút đẩy sẽ vận hành cơ cấu đẩy và phần gài kéo dài tới phía trước từ cơ 
cấu đẩy và sẽ di chuyển theo hướng trước sau trong thân vỏ chính kết hợp với sự vận 
hành của cơ cấu đẩy, và trong đó phần gài được lắp tháo được vào lân cận đầu sau của 
bộ phận thay thế để đỡ bộ phận thay thế này.  
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(11) 29733 
(21) 1-2011-03116 (51) 7 G06F  3/12 
(22) 15.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-260527 22.11.2010 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

3-30-2, Shimomaruko, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Satoru Nakajima (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý dữ liệu, phương pháp điều khiển truy cập, và 

phương tiện lưu trữ 
  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý dữ liệu và phương pháp điều khiển truy cập mà, khi trạng 

thái truy cập được của khối bộ nhớ ngoài được lệnh bị huỷ và dữ liệu đang không lưu trữ 
vào khối bộ nhớ ngoài, thì thiết bị xử lý dữ liệu sẽ huỷ trạng thái truy cập được của khối 
bộ nhớ ngoài nếu khối bộ nhớ ngoài không được thiết đặt làm đích dự phòng, và không 
huỷ trạng thái truy cập được của khối bộ nhớ ngoài nếu khối bộ nhớ ngoài được thiết đặt 
làm đích dự phòng.  

 
  
 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
148 
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(21) 1-2011-03121 (51) 7 G03G  15/16, C08L  9/06 
(22) 15.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-258085 18.11.2010 JP 
(71) SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES, LTD.  (JP) 

6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 651-0072, Japan 
(72) Yoshihisa MIZUMOTO (JP), Naoyuki SATOYOSHI  (JP), Kiyotaka OKUDA  (JP), 

Masafumi YAMAMOTO  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ phận tải mực 

  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ phận tải mực, được sử dụng để tải mực trong thiết bị tạo ảnh sử 
dụng phương pháp chụp ảnh điện, được làm từ hỗn hợp cao su có chứa ít nhất các thành 
phần cao su bao gồm cao su styren-butađien, cao su etylen-propylen-đien và cao su 
epiclohy®rin.  
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(11) 29735 
(21) 1-2011-03122 (51) 7 E04B  2/00 
(22) 15.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 10-2010-0113119     15.11.2010 KR 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.11.2011 
(71) ILJIN CO.,LTD.  (KR) 

205, Sensefeel Store, 809-5, Bugok-ri, Jangyu-myeon, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, 
Republic of Korea 

(72) JAE, Jeongwon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Khung chịu lực dùng cho tường bao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khung chịu lực dùng cho tường bao, bao gồm: phần khung chịu tải 
công trình được lắp trên khung của công trình và có hình dạng khối hình hộp chữ nhật 
và cặp phần lồi cố định thứ nhất; phần khung đỡ cửa sổ được bố trí phía trước phần 
khung chịu tải công trình để ngăn cửa sổ kính hai lớp không bị tuột ra và có chi tiết tấm 
phẳng thứ nhất tại mặt sau, có cặp phần lồi cố định thứ hai được tạo ra, và chi tiết tấm 
phẳng thứ hai tại mặt trước được lắp vào chi tiết tấm phẳng thứ nhất; phần khung liên kết 
để liên kết phần khung chịu tải công trình và phần khung đỡ cửa sổ sao cho tạo thành 
khoảng trống để bố trí cửa sổ kính hai lớp và có cặp phần lồi cố định thứ ba trên mặt sau 
và cặp phần lồi cố định thứ tư trên mặt trước; đệm lót thứ nhất cố định phần lồi cố định 
thứ nhất của phần khung chịu tải công trình và phần lồi cố định thứ ba của phần khung 
liên kết và được làm bằng vật liệu cách nhiệt; và đệm lót thứ hai cố định phần lồi cố 
định thứ hai của phần khung đỡ cửa sổ và phần lồi cố định thứ tư của phân khung liên 
kết và được làm bằng vật liệu cách nhiệt.  
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(21) 1-2011-03128 (51) 7 C07K  16/24 
(22) 16.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/031406 16.04.2010 (87) WO/2010/121140 21.10.2010 
(30) 61/170,053      16.04.2009 US 
(71) ABBOTT BIOTHERAPEUTICS CORP.  (US) 

1500 Seaport Blvd. Redwood City, CA 94063, USA 
(72) HARDING, Fiona, A.  (US), AKAMATSU, Yoshiko (JP), DUBRIDGE, Robert, B. 

(US), POWERS, David, B. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Kháng thể kháng TNF-alpha, dược phẩm chứa kháng thể này 

và quy trình sản xuất chúng 
  (57)   Sáng chế đề cập đến kháng thể gắn vào yếu tố hoại tử khối u alpha ("TNF-α"), dược 

phẩm chứa kháng thể này và quy trình sản xuất chúng.  
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(11) 29737 
(21) 1-2011-03130 (51) 7 A61K  31/422, A61P  15/02,  31/04,  

13/02,  15/00, A61K  9/00,  9/06,  
9/20 

(22) 19.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/055090 19.04.2010 (87) WO 2010/121980 28.10.2010 
(30) 09158221.3       20.04.2009 EP 
(71) POLICHEM S.A.  (LU) 

50, Val Fleuri, L-1526 Luxembourg, Luxembourg 
(72) MAILLAND, Federico (IT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hợp chất nifuratel dùng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do 

loài Atopobium gây ra 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất nifuratel, hoặc muối chấp nhận được về mặt sinh lý của nó 

dùng để điều trị các bệnh nhiễm khuẩn do loài Atopobium gây ra. Ngoài ra, Sáng chế 
còn đề cập đến hợp chất nifuratel dùng để điều trị bệnh nhiễm khuẩn niệu, bệnh nhiễm 
khuẩn đường tiết niệu, bệnh nhiễm khuẩn cơ quan sinh dục ngoài ở cả nữ và nam giới, 
cũng như bệnh âm đạo do vi khuẩn, hoặc bệnh nhiễm khuẩn âm đạo hỗn hợp ở phụ nữ, 
khi một hoặc nhiều loài thuộc giống Atopobium là tác nhân gây ra các bệnh nhiễm 
khuẩn này.  
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(21) 1-2011-03151 (51) 7 A01N  53/06,  25/18, A01P  7/04 
(22) 18.11.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/CN2009/075014 18.11.2009 (87) WO/2010/124496 04.11.2010 
(30) 200910136127.5       30.04.2009 CN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(71) 1. JIANGSU YANGNONG CHEMICAL CO., LTD.   (CN) 

No. 39 Wenfeng Road Yangzhou, Jiangsu 225009, China 
2. YOUTH CHEMICAL CO., LTD.  (CN) 
No. 3 Dalian Road Yizheng, Jiangsu 225009, China 

(72) Mingzhu Ql  (CN), Jingmei ZHOU  (CN), Jianwei ZHAO  (CN), Wei JIA  (CN), 
Youfa JIANG  (CN), Peng ZHAO  (CN), Bin ZHANG  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hương diệt côn trùng, phương pháp sản xuất và sử dụng chúng

  (57)     Sáng chế đề xuất hương diệt côn trùng. Hương này chứa từ 0,002% đến 5,0% khối lượng 
là 2,3,5,6-tetraflo-4-metoxymetylbenzyl-1R-3-(2,2-điclovinyl)-2,2-đimetylxyclopropan 
carboxylat, tức là meperfluthrin có cấu trúc được biểu diễn bởi công thức (X) dưới đây, 
làm thành phần hoạt tính diệt côn trùng. Hương diệt côn trùng theo sáng chế có tác dụng 
ngăn ngừa và khống chế vật gây hại vệ sinh như muỗi, ruồi và các con tương tự.  
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(11) 29739 
(21) 1-2011-03155 (51) 7 G10L  19/14 
(62) 1-2009-01830   
(22) 29.02.2008 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2008/000396    29.02.2008 (87) WO2008/120437 09.10.2008 
(30) 2008-044774 26.02.2007 JP 

2007-053498 02.03.2007 JP 
2007-133525 18.05.2007 JP 
2007-184546 13.07.2007 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2009 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Masahiro OSHIKIRI (JP), Tomofumi YAMANASHI (JP), Toshiyuki MORIl  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị mã hóa, thiết bị giải mã và các phương pháp mã hóa, 

giải mã 
  (57)    Sáng chế đề cập đến một thiết bị mã hóa có thể định rõ chính xác một dải có nhiều lỗi 

giữa tất cả các dải với một lượng tính tính toán nhỏ. Thiết bị bao gồm : bộ định rõ vị trí 
thứ nhất (201) sử dụng các hệ số biến đổi lỗi lớp thứ nhất chỉ ra một lỗi của việc giải mã 
tín hiệu đầu vào để tìm một dải có nhiều lỗi trong một độ rộng dải tần tương đối rộng 
trong tất cả các dải của tín hiệu đầu vào và sinh ra thông tin vị trí thứ nhất chỉ ra dải 
được định rõ; một bộ định rõ vị trí thứ hai (202) tìm kiếm một dải tần số mục tiêu có 
nhiều lỗi trong một độ rộng dải tần tương đối hẹp trong dải được định rõ bởi bộ định rõ 
vị trí thứ nhất (201) và sinh ra thông tin vị trí thứ hai chỉ ra dải tần số mục tiêu được định 
rõ; và một bộ mã hóa (20) mã hóa hệ số biến đổi lỗi giải mã lớp thứ nhất chứa trong dải 
tần số mục tiêu. Thông tin vị trí thứ nhất, thông tin vị trí thứ hai, và đơn vị mã hóa được 
truyền tới một đối tác truyền thông.  
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(11) 29740 
(21) 1-2011-03156 (51) 7 G10L  19/14 
(62) 1-2009-01830   
(22) 29.02.2008 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2008/000396     29.02.2008 (87) WO2008/120437 09.10.2008 
(30) 2007-053498 02.03.2007 JP 

2007-133525 18.05.2007 JP 
2007-184546 13.07.2007 JP 
2008-044774 26.02.2008 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.08.2009 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Masahiro OSHIKIRI (JP), Tomofumi YAMANASHI (JP), Toshiyuki MORII  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị mã hóa, thiết bị giải mã và các phương pháp mã hóa, 

giải mã 
  (57)     Sáng chế đề cập đến một thiết bị mã hóa có thể định rõ chính xác một dải có nhiều lỗi 

giữa tất cả các dải với một lượng tính tính toán nhỏ. Thiết bị bao gồm : bộ định rõ vị trí 
thứ nhất (201) sử dụng các hệ số biến đổi lỗi lớp thứ nhất chỉ ra một lỗi của việc giải mã 
tín hiệu đầu vào để tìm một dải có nhiều lỗi trong một độ rộng dải tần tương đối rộng 
trong tất cả các dải của tín hiệu đầu vào và sinh ra thông tin vị trí thứ nhất chỉ ra dải 
được định rõ; một bộ định rõ vị trí thứ hai (202) tìm kiếm một dải tần số mục tiêu có 
nhiều lỗi trong một độ rộng dải tần tương đối hẹp trong dải được định rõ bởi bộ định rõ 
vị trí thứ nhất (201) và sinh ra thông tin vị trí thứ hai chỉ ra dải tần số mục tiêu được định 
rõ; và một bộ mã hóa (203) mã hóa hệ số biến đổi lỗi giải mã lớp thứ nhất chứa trong dải 
tần số mục tiêu. Thông tin vị trí thứ nhất, thông tin vị trí thứ hai, và đơn vị mã hóa được 
truyền tới một đối tác truyền thông.  
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Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim Am Rhein, Germany 
(72) WUNBERG, Tobias (DE), SCHNEIDER, Siegfried (DE), VAN DER VEEN, Lars 

(NL) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất 5-alkynyl-pyridin và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung (1)  
 

  
 
trong đó R1 đến R4, m và n dược xác định trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ. Hợp chất theo 
sáng chế hữu dụng để điều trị các bệnh được đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào quá mức 
hoặc bất thường, và sử dụng hợp chất này để bào chế thuốc có các tính chất đã được đề 
cập ở trên.  
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(22) 21.11.2011 (43) 25.05.2012 
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 21.11.2011 
(71) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo, Japan 
(72) Takeshi Noda  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý ảnh, phương pháp xử lý ảnh, và phương tiện lưu 

trữ không tạm thời 
  (57)   Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý ảnh xử lý ảnh thu được bằng cách quay phim theo 

phép tổng hợp chụp cắt lớp nhờ sử dụng nguồn bức xạ và bộ dò hai chiều. Thiết bị xử lý 
ảnh này bao gồm bộ thu có cấu hình để thu được các dữ liệu chiếu cấp ra từ bộ dò hai 
chiều khi quay phim theo phép tổng hợp chụp cắt lớp; và cụm tái tạo có cấu hình để thực 
hiện việc xử lý tái tạo phân tích phim chụp tia X cắt lớp của đối tượng từ các dữ liệu 
chiếu thu được bằng cách quay phim theo phép tổng hợp chụp cắt lớp mà không biến đổi 
dữ liệu chiếu thành dữ liệu chiếu ảo trên mặt phẳng dò CT ảo (CT-computer tomography 
- chụp X quang máy tính) đặt ảo nằm vuông góc với chiều tâm bức xạ của nguồn bức xạ.  
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1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44114, U.S.A 
(72) David Keith Gill (GB), BILLY DEE WOOD (US) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chi tiết gia nhiệt dẫn điện và tay cầm có chi tiết gia nhiệt dẫn 

điện này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chi tiết gia nhiệt dẫn điện và nhiệt bao gồm polime dẫn điện và 

nhiệt bằng chi tiết tạo hình hoặc chi tiết định hình. Chi tiết tạo hình có ít nhất một sợi vật 
liệu có các đầu được nối điện với nguồn điện. Đầu thứ nhất nối với đầu dương trong khi 
đầu thứ hai nối với đầu âm của nguồn điện. Tay cầm có thể bao gồm chi tiết gia nhiệt 
được bố trí trên lớp bên trong và có thể có lớp bên ngoài. Chi tiết tạo hình có thể được bố 
trí giữa lớp bên trong và lớp bên ngoài đối với các ứng dụng cấp nhiệt gián tiếp. Ngoài 
ra, các phần của chi tiết tạo hình có thể nhô khỏi lớp bên trong hoặc lớp bên ngoài đối 
với các ứng dụng cấp nhiệt trực tiếp. Chi tiết gia nhiệt có thể được sử dụng cho một số 
thiết bị bao gồm nhưng không giới hạn ở tay cầm gậy chơi gôn, tay cầm, đệm lót gia 
nhiệt, lớp phủ hoặc các ứng dụng khác.  
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(71) 1. SZOELLOSI, PÐter  (HU) 

Toeroekb¸linti ót 36, H-1112 Budapest, Hungary 
2. CSANYI, JENO  (HU) 
Csipke u. 11 /B, H-1125 Budapest, Hungary 

(72) SZARVAS, Tibor (HU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu lọc thuốc lá 

  (57)     Sáng chế đề cập tới đầu lọc thuốc lá chuyên dụng, có hiệu quả cao. Cụ thể, sáng chế đề 
cập tới đầu lọc thuốc lá, trong đó nguyên liệu của đầu lọc này có nguồn gốc tự nhiên 
chưa từng được sử dụng trong lĩnh vực kỹ thuật này. Cụ thể hơn, sáng chế đề cập tới đầu 
lọc thuốc lá chuyên dụng có hiệu quả cao, có thể được sử dụng theo cách có lợi để hấp 
phụ các thành phần độc của khói thuốc lá và trung hòa các gốc tự do được tạo ra trong 
quá trình hút thuốc lá.  
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(72) LY, Tai, Wei (CA), TRAN, Marie Chantal, Siu-ying (US), BAAUM, Erik, Dean (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Hợp chất arylsulfonamit được thế ở vị trí 2 và 5 điều biến 

hoạt tính của thụ thể CCR3 và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất arylsulfonamit được thế ở vị trí 2 và 5 hữu hiệu để điều 

biến hoạt tính của thụ thể CCR3 và dược phẩm chứa hợp chất này.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.04.2012 
(71) ANHUI JOYSENSES CABLE CO., LTD.  (CN) 

Zhangwa Road 98#, Hefei, Anhui 230041, P.R. China 
(72) LIN, Zemin (CN), YU, Lehua  (CN), WAN, Youmei (CN) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Vật liệu hợp kim nhôm có độ giãn cao dùng cho dây cáp và 

phương pháp chế tạo vật liệu này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến vật liệu hợp kim nhôm có độ giãn cao và phương pháp sản xuất vật 

liệu này. Vật liệu hợp kim nhôm có độ giãn cao bao gồm các thành phần sau đây tính 
theo phần trăm khối lượng: 0,30-1,20% kim loại, 0,03 - 0,10% silic, 0,01-0,30% đất 
hiếm, đó là xeri và lantan, còn lại là nhôm và tạp chất không thể tránh khỏi. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất vật liệu hợp kim nhôm bằng quy trình 
đúc khuôn nóng chảy và xử lý bán ủ. Dây dẫn hợp kim nhôm làm từ vật liệu này có độ 
giãn cao và độ an toàn và ổn định tốt khi sử dụng.  
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(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA AGROPECUARIA  (AR) 
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(72) Livore, Alberto, B (AR), PRINA, Alberto, R (AR), BIRK, Iwona  (US), SINGH, Bijay 

(US) 
(74) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Cây lúa có khả năng chịu được chất diệt cỏ imidazolinon 

  (57)   Sáng chế đề cập đến cây trồng được tăng cường khả năng chịu được chất diệt cỏ 
imidazolinon. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến cây lúa chứa ít nhất một axit nucleic 
AHAS được cải biến, như các giống IMINTA 1,4 hoặc 5 có khả năng chịu được 
imidazolinon, bao gồm việc thay thế alanin thành threonin so với AHAS kiểu hoang. 
Sáng chế cũng đề cập đến hạt giống thu được từ các cây lúa này và phương pháp phòng 
trừ cỏ dại ở khu vực xung quanh trồng cây lúa này.  
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(11) 29748 
(21) 1-2011-03215 (51) 7 C12N  15/63,  1/00 
(22) 08.06.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2009/004112   08.06.2009 (87) WO/2010/142305 16.12.2010 
(71) JENNEWEIN BIOTECHNOLOGIE GMBH  (DE) 

Maarweg 32 53619 Rheinhreitbach, DE 
(72) JENNEWEIN, Stefan (DE), HUEFNER, Eric (DE), PARKOT, Julia (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tế bào tổng hợp oligosaccarit ở sữa người và phương pháp sản 

xuất oligosaccarit ở sữa người từ tế bào này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến tế bào tổng hợp oligosacarit ở sữa người (Human Milk 

Oligosaccharides-HMO) được nuôi cấy trong một môi trường, tế bào này được điều 
chỉnh để sản xuất oligosacarit, tế bào này được biến nạp để chứa ít nhất một trình tự axit 
nueleic ghi mã cho enzym liên can đến quá trình tổng hợp oligosacarit. Ngoài ra, tế bào 
này còn được biến nạp để chứa ít nhất một trình tự axit nucleic ghi mã cho protein của 
họ yếu tố vận chuyển dòng thoát đường, chất tương đồng chức năng hoặc dẫn xuất của 
chúng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất oligosacarit từ tế bào trên 
đây.  
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(22) 23.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/AU2010/000465 23.04.2010 (87) WO/2010/121321 28.10.2010 
(30) 2009901741 24.04.2009 AU 

61/172,301 24.04.2009 US 
(71) ICEUTICA PTY LTD  (AU) 

Unit 4, 97 Hector Street, OSBORNE PARK 6017 Western Australia, Australia 
(72) DODD, Aaron (AU), MEISER, Felix (DE), RUSSELL, Adrian (AU), NORRET, 

Marck  (DK), BOSCH, William, H.  (US), CALLAHAN, Matt  (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp cải thiện profin hòa tan của nguyên liệu có hoạt 

tính sinh học 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện profin hòa tan của nguyên liệu có hoạt tính 

sinh học, phương pháp này bao gồm các bước xay khô nguyên liệu rắn có hoạt tính sinh 
học và chất nền trong máy xay có nhiều vật liệu nghiền trong một khoảng thời gian đủ 
để tạo ra các hạt nguyên liệu có hoạt tính sinh học được phân tán trong nguyên liệu 
nghiền đã được xay ít nhất một phần.  
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(72) ARNOLD, Norbert (DE), TEICHERT, Axel (DE), ROSAHL, Sabine  (DE), 
WESTERMANN, Bernhard (DE), WESSJOHANN, Ludger, A. (DE), ESCHEN-
LlPPOLD, Lennart  (DE), DRAEGER, Tobias (DE) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Chất chống nấm noãn và phương pháp khống chế tác nhân gây 

bệnh cây bằng cách sử dụng chất chống nấm noãn này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất chống nấm noãn có công thức (I)  
 

 
 

trong đó các nhóm thế có nghĩa như được nêu trong điểm 1 Yêu cầu bảo hộ. Ngoài ra, 
sáng chế còn đề cập đến phương pháp khống chế tác nhân gây bệnh cây bằng cách sử 
dụng hợp chất này.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501 Japan 
(72) Takashi IWAI  (JP), Akihiko NISHIO (JP), Daichi IMAMURA (JP), Yoshihiko 

OGAWA  (JP), Atsushi MATSUMOTO  (JP) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị liên lạc vô tuyến và phương pháp liên lạc vô tuyến 

  (57)    Bằng cách trang bị một thiết bị thông tin vô tuyến điện thoại của một thiết bị thông tin 
vô tuyến điện thoại của một trạm di động, gốc và một phương pháp liên lạc vô tuyến, có 
thể chuyển đổi giữa các chế độ truyền dẫn cho PUSCH và PUCCH trong khi vẫn kiềm 
chế được việc tăng tín hiệu mào đầu. Khối thiết lập chế độ truyền dẫn (107) phát hiện 
một lệnh được đưa ra bởi một trạm gốc, lệnh này chỉ thị một phương pháp ghép kênh 
cho PUSCH và PUCCH. Khối xác định báo cáo thông tin kích hoạt (108) thực hiện phân 
tích ngưỡng trong đó PHR_pucch, do khối PHR_control (106) tính toán, được so sánh 
với một giá trị ngưỡng phụ thuộc vào phương pháp ghép kênh được chỉ định bởi các chỉ 
dẫn đưa ra bởi các trạm gốc. Cụ thể, trong một chế độ truyền TDM, thông tin kích hoạt 
được báo cáo nếu PHR-pucch>X1[dBm] được thoả mãn. Mặt khác, trong chế độ truyền 
FDM, các thông tin kích hoạt được báo cáo nếu PHR_pucch<Y1[dBm] được thoả mãn. 
Căn cứ vào kết quả phân tích ngưỡng, khối xác định báo cáo thông tin kích hoạt (108) 
xác định xem có cần báo cáo các thông tin kích hoạt hay không. 
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất epoxyketon được thế và quy trình điều chế chúng 

  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức (I)  
 

  
 
trong đó các nhóm thế được xác định như trong điểm 1 yêu cầu bảo hộ. Hợp chất theo 
sáng chế là hợp chất trung gian để điều chế hợp chất 4-phenyl-3,5- pyrandion, 4-phenyl-
3,5-thiopyrandion và 6-phenylxyclohexan-1,3,5-trion có hoạt tính diệt cỏ.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Peptit vòng đặc hiệu với thụ thể melanocortin và dược phẩm 

chứa peptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới peptit vòng đặc hiệu với thụ thể melanocortin có công thức (I)  
 

  
 

hoặc muối dược dụng của chúng, trong đó R1, R2, R3, R4a, R4b, R4c, R5, x và y là như 
được xác định trong bản mô tả. Đặc biệt, các hợp chất này có tác dụng trong điều trị các 
bệnh, rối loạn và/hoặc tình trạng bệnh lý có liên quan tới sự cân bằng nội môi và sự 
chuyển hóa tiềm tàng (ví dụ, như bệnh đái tháo đường), sự hấp thu thức ăn và/hoặc sự 
cân bằng năng lượng và thể trọng, bao gồm bệnh béo phù, thừa cân và các bệnh, rối loạn 
và/hoặc tình trạng bệnh lý liên quan tới bệnh béo phì và/hoặc thừa cân, như bệnh đái 
tháo đường týp 2 và hội chứng chuyển hoá. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hợp chất pyrimidin có tác dụng ức chế quá trình sao chép của 

virut HIV và quy trình điều chế hợp chất này, dược phẩm chứa 
hợp chất này và ứng dụng của chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến các chất ức chế quá trình sao chép HIV có công thức (I), N- oxit, 
muối cộng dược dụng, amin bậc bốn và các dạng đồng phân hoá lập thể của chúng, 
trong đó vòng chứa -a1=a2-a3=a4- và -b1=b2-b3=b4- là phenyl, pyridyl, pyrimidinyl, 
pirazinyl, pyridazinyl; n nằm trong khoảng 0 đến 5; m nằm trong khoảng 1 đến 4; R1 là 
hydro; aryl; fomlyl; C1-6alkylcarbonyl; C1-6alkyl; C1-6alkyloxycarbonyl,  C1-6alkyl được 
thế, C1-6alkylcarbonyl; R2 là hydroxy, halo, C1-6alkyl tuỳ ý được thế, C3-7xycloalkyl, C2-

6alkenyl tùy ý được thế, C2-6alkynyl tuỳ ý được thế, C1-6alkyloxy, C1-6alkyloxycarbonyl, 
carboxyl, xyano, nitro, amino, mono- hoặc di(C1-6alkyl)amino, polyhalometyl, 
polyhalometyloxy, polyhalometylthio, -S(:O)pR

6, -NH-S(=O)pR
6, -c(=O)R6, -

NHC(=O)H, - C(=O)NHNH2, -NHC(=O)R6, -C(=NH)R6 hoặc dị vòng có 5 cạnh; X1 là -
NR5-, -NH-NH-, -N=N-, -O-, -C(=O)-, C1-4alkandiyl, -CHOH-, -S-, -S(=O)p-, -X2-C1-

4alkandiyl- hoặc - C1-4alkandiyl-X2-; R3 là NHR13; NR13R14; -C(=O)-NHR13; -C(=O)-
NR13R14; -C(=O)- R15; -cH=N-NH-C(=O)-R16; C1-6alkyl được thế, C1-6alkyloxyC1-6alkyl 
tuỳ ý được thế ; C2-6alkenyl được thế, C2-6alkynyl được thế, C1-6alkyl được thế bằng 
hydroxy và nhóm thế thứ hai; -C(=N-O-R8)-C1-4alkyl; R7 hoặc -X3-R

7; R4 là halo, 
hydroxy, C1-6alkyl, C3-7xycloalkyl, C1-6alkyloxy, xyano, nitro, polyhaloC1-5alkyl, 
polyhaloC1-6alkyloxy, aminocarbonyl, C1-5alkyloxycarbonyl, C1-6alkylcarbonyl, fomlyl, 
amino, mono- hoặc di(C1-4alkyl)amino; việc sử dụng chúng để sản xuất thuốc, quy trình 
điều chế chúng và dược phẩm chứa chúng.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Protein liên kết, globulin miễn dịch vùng biến đổi kép (DVD-Ig) 

và phương pháp tạo ra globulin này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến protein liên kết, globulin miễn dịch vùng biến đổi kép (DVD-Ig) và 

phương pháp tạo ra globulin này. 
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(54) Quy trình loại bỏ axit hữu cơ ra khỏi dầu thô và/hoặc phần 

chưng cất dầu thô và dầu thô thành phẩm thu được từ quy 
trình này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ axit hữu cơ, đặc biệt là axit naphthenic, ra khỏi 
dầu thô và phần chưng cất dầu thô bằng cách sử dụng chất lỏng ion có tính bazơ được 
mang trên chất mang với tỷ lệ khối lượng giữa dầu thô và/hoặc phần chưng cất dầu thô 
so với chất lỏng ion lớn hơn 40 : 1; chất lỏng ion có tính bazơ theo sáng chế chứa anion 
có tính baz¬ được chọn từ serinat, prolinat, histidinat, threoninat, valinat, asparaginat, 
taurinat và lysinat.  
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(11) 29757 
(21) 1-2011-03359 (51) 7 C07D  401/04, A01P  3/00, A01N  

43/54 
(22) 26.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/057220 26.05.2010 (87) WO 2010/136475 02.12.2010 
(30) 1102/DEL/2009      29.05.2009 IN 
(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, CH-4058 Basel, Switzerland 
(72) QUARANTA, Laura (IT), LAMBERTH, Clemens (DE), LEFRANC, David, 

Guillaume, Claude, Francois (FR), UMARYE, Jayant (IN), RENOLD, Peter (CH), 
EDMUNDS, Andrew (GB), POULIOT, Martin (CA) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất quinazolin, quy trình điều chế hợp chất này, chế 

phẩm chứa hợp chất này và phương pháp ngăn ngừa sự lây 
nhiễm nấm ở thực vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I:  
 
  

 
 

trong đó các phần tử thế có các định nghĩa như được xác định trong điểm 1 yêu cầu bảo 
hộ hoặc muối hoặc N-oxit của chúng, đến việc sử dụng các hợp chất này và đến các 
phương pháp kiểm soát và/hoặc ngăn ngừa sự lây nhiễm vi sinh vật, cụ thể là sự lây 
nhiễm nấm, ở thực vật và quy trình điều chế các hợp chất này.  
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(11) 29758 
(21) 1-2011-03361 (51) 7 B01D  53/14 
(22) 03.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/IN2010/000286 03.05.2010 (87) WO2010/128523 11.11.2010 
(30) 1185/MUM/2009      05.05.2009 IN 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.12.2011 
(71) DORF KETAL CHEMICALS (INDIA) PRIVATE LIMITED  (IN) 

Dorf Ketal Tower, D'Monte Street, Orlem, Malad (w), Mumbai 400 064, Maharashtra, 
India 

(72) SUBRAMANIYAM, Mahesh (IN) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chất phụ gia khử hydro sulfua và phương pháp khử hydro 

sulfua 
  (57)    Sáng chế đề cập tới chất phụ gia khử hydro sulfua, có khả năng khử hydro sulfua trong 

các hydrocacbon bằng cách tạo ra các sản phẩm được khử tan được trong nước, mà các 
sản phẩm này có khả năng được tách ra khỏi hydrocacbon ngay cả ở độ pH axit mà 
không gây ra các vấn đề về sự đóng cáu cặn và phân hủy, bao gồm aldehyt hoặc aldehyt 
và polyetylen glycol [PEG], và trong đó aldehyt này là axit glyoxilic. Sáng chế còn đề 
cập tới phương pháp khử hydro sulfua bằng cách sử dụng chất phụ gia khử này.  
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(21) 1-2011-03362 (51) 7 C07D 403/12, 487/04, A61K 

31/4353, 31/4184, A61P 25/00, 
A61K 31/519 

(22) 17.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/DK2010/050147     17.06.2010 (87) WO 2010/145668 23.12.2010 
(30) PCT/DK2009/050134        19.06.2009 DK 
(71) H. LUNDBECK A/S  (DK) 

Ottiliavej 9, DK-2500 Valby, Denmark 
(72) RITZEN, Andreas (SE), KEHLER, Jan (DK), LANGGAARD, Morten (DK), 

NIELSEN, Jacob (DK), KILBURN, John Paul (GB), FARAH, Mohamed M. (DK) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất phenylimidazol để sử dụng làm chất ức chế enzym 

phosphodiesteraza 10A (PDE10A) 
  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất 5,8-dimetyl-2-[2-(1-metyl-4-phenyl-1H-imidazol-2- yl) etyl]-

[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazin  
 

  
 

 
và các muối cộng axit dược dụng của chúng.  
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(11) 29760 
(21) 1-2011-03363 (51) 7 C09D  11/00, B41M  3/14, C09D  

11/10, C09K  11/06 
(22) 10.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/056350  10.05.2010 (87) WO/2010/130681 18.11.2010 
(30) PCT/IB2009/005572       12.05.2009 WO 
(71) SICPA HOLDING SA  (CH) 

Avenue de Florissant 41, CH-1008 Prilly, Switzerland 
(72) ABOUTANOS, Vickie (AU), TILLER, Thomas (DE), REINHARD, Christine (CH), 

RASCAGNERES, StÐphanie (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm mực in phun dạng nước chứa phức lantanoit phát 

quang, tài liệu an ninh được chế tạo từ chế phẩm này và quy 
trình nhằm thu được phức lantanoit 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm mực in phun dạng nước để in các tài liệu an ninh chứa ít 
nhất một phức lantanoit phát quang tan trong nước. Sáng chế cũng đề cập đến tài liệu an 
ninh được chế tạo từ chế phẩm mực này và quy trình nhằm thu được phức lantanoit.  
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(11) 29761 
(21) 1-2011-03374 (51) 7 H02G  15/04, C09K  3/10, H01B  

7/282,  13/32, H02G  3/22 
(22) 13.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/003247     13.05.2010 (87) WO2010/131471 18.11.2010 
(30) 2009-116213 13.05.2009 JP 

2009-246557 27.10.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 06.12.2011 
(71) JSR CORPORATION  (JP) 

9-2, Higashi-Shinbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-8640 Japan 
(72) YAMAGUCHI, Hiroshi (JP), TAKASE, Katsuyuki (JP), KONDOU, Kazuyuki (JP), 

KUROSAWA, Takahiko (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Kit chế tạo vật liệu chống thấm nước cho dây điện, vật liệu 

chống thấm nước cho dây điện, bộ phận chống thấm nước, dây 
điện đã được chống thấm nước, và phương pháp chống thấm 
nước 

  (57)    Sáng chế đề cập đến kit chế tạo vật liệu chống thấm nước cho dây điện, vật liệu chống 
thấm nước cho dây điện, dây điện đã được chống thấm nước, và phương pháp chống 
thấm nước được sử dụng cho các loại dây cách điện và các loại dây tương tự. 
Kit chế tạo vật liệu chống thấm nước cho dây điện bao gồm các chế phẩm (I) và (II), 
trong đó vật liệu chống thấm nước cho dây điện được chế tạo bằng cách trộn các chế 
phẩm (I) và (II) này theo tỷ lệ tuỳ ý.  
(I): chế phẩm lỏng chứa một hoặc nhiều thành phần được chọn từ các thành phần từ (A) 
đến (C), và (D), mà không chứa (E) sau đây.  
(II): chế phẩm lỏng chứa một hoặc nhiều thành phần được chọn từ các thành phần từ (A) 
đến (C), và (E), mà không chứa (D) sau đây.  
(A): uretan (met)acrylat, (B): hợp chất có một nhóm etylen không no, (C): chất khơi 
mào trùng hợp bức xạ, (D): peroxit hữu cơ, và (E): chất xúc tiến trùng hợp.  
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(11) 29762 
(21) 1-2011-03393 (51) 7 C25D  13/20, C09D  5/44 
(22) 15.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/038617 15.06.2010 (87) WO/2010/147945 23.12.2010 
(30) 61/187,298 16.06.2009 US 

12/813,544 11.06.2010 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 07.12.2011 
(71) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, United States of America 
(72) KAYLO, Alan J. (US), BOYD, Donald W. (US), GRANT, Garry R. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hệ thống và phương pháp mạ nền 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp mạ nền với các chế phẩm mạ khác nhau, nhờ đó làm 
giảm việc làm nổi lớp mạ dưới lên của chế phẩm mạ được kết tủa trên nền. Theo các 
phương án cụ thể, sáng chế để cập đến sự kết tủa ziriconi trên cơ sở chế phẩm xử lý sơ 
bộ trên nền với sự kết tủa tiếp theo của chế phẩm mạ điện bao gồm ion kim loại kiềm 
thổ hòa tan, trên chế phẩm xử lý sơ bộ. Sáng chế còn đề cập đến hệ thống mạ bao gồm 
các lớp khác nhau được kết tủa từ các chế phẩm mạ được bộc lộ ở đây.  
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(11) 29763 
(21) 1-2011-03395 (51) 7 H05K  3/00 
(22) 12.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/002938 12.05.2010 (87) WO/2010/130444 18.11.2010 
(30) 10 2009 021 042.3      13.05.2009 DE 
(71) ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Erasmusstrasse 20, 10553 Berlin, Germany 
(72) KUNZE, Henry (DE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, trạm xử lý và hệ thống dùng để xử lý vật liệu 

phẳng 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, trạm xử lý và cụm bộ phận dùng để xử lý vật liệu phẳng 

cần được xử lý để loại bỏ chất lỏng xử lý (21) khỏi vật liệu phẳng cần được xử lý (10), 
được vận chuyển trong cụm bộ phận dùng để xử lý điện phân hoặc hoá học ướt vật liệu 
cần được xử lý (10), hoặc để thúc đẩy sự trao đổi vật liệu trên bề mặt của vật liệu cần 
được xử lý (10), con lăn với mặt con lăn (4, 14) được tạo ra. Bề mặt con lăn (4, 14) được 
bố trí so với đường dẫn vận chuyển của vật liệu cần được xử lý (10) sao cho khe hở (8, 
18) duy trì giữa bề mặt con lăn (4, 14) và vùng hữu ích của vật liệu cần được xử lý (10) 
đối diện bề mặt con lăn (4, 14), kéo dài qua vùng hữu ích. Con lăn được dẫn động quay 
được sao cho ở khe hở (8, 18) vận tốc tương đối được tạo ra giữa bề mặt con lăn (4, 14) 
và vật liệu cần được xử lý (10).  
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(11) 29764 
(21) 1-2011-03408 (51) 7 A01N  25/10,  25/02,  57/20, A01P  

7/00 
(22) 02.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/037117 02.06.2010 (87) WO 2011/016898 10.02.2011 
(30) 12/534,481      03.08.2009 US 
(71) SPECIALTY FERTILIZER PRODUCTS, LLC  (US) 

11550 Ash Street, Suite 220, Leawood, KS 66211, United States of America 
(72) SANDERS, John, Larry (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần thuốc trừ loài gây hại chứa chất bổ trợ polyme 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp phần thuốc trừ loài gây hại có hiệu quả được cải thiện, bao gồm 
thuốc trừ loài gây hại (ví dụ thuốc trừ sâu hoặc thuốc diệt cỏ) cùng với chất bổ trợ hoặc 
chất phụ gia copolyme được chọn từ nhóm gồm axit hoặc muối copolyme chứa lượng 
riêng gốc maleic và itaconic. Hợp phần theo sáng chế có hiệu quả tăng gấp nhiều lần, so 
với lượng thuốc trừ loài gây hại tương đương trong không có mặt copolyme.  
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(11) 29765 
(21) 1-2011-03410 (51) 7 G06Q  20/00K5, G07F 7/10D 
(22) 01.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/IB2010/051915  01.05.2010 (87) WO 2010/128442 11.11.2010 
(30) PP 00032-2009   03.05.2009 SK 

PP50009-2010 27.03.2010 SK 
PP50012-2010 08.04.2010 SK 
PP500162010 19.04.2010 SK 

(71) LOGOMOTION, S.R.O.  (SK) 
Winterova 15, 921 01 Piest'any, Slovakia 

(72) FLOREK, Miroslav (SK), RIFFELMACHER, David, Alan (CZ), MASARYK, Michal 
(SK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị đầu cuối và phương pháp thanh toán trực tiếp bằng 

cách sử dụng thiết bị truyền thông di động 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị đầu cuối và phương pháp thanh toán trực tiếp bằng cách sử 

dụng thiết bị truyền thông di động (4), như điện thoại di đông, được bố trí trên thẻ nhớ 
có thể tháo được (1), ví dụ loại thẻ micrôSD, được điều chỉnh theo cách sao cho nó có 
thể được lắp vào khe cắm ở dạng phần cứng bổ sung, ví dụ khe cắm thẻ nhớ. ứng dụng 
thiết bị đầu cuối POS thanh toán chạy trên thẻ nhớ có thể tháo được (1) chứa ít nhất một 
thẻ thanh toán. Bộ thẻ thanh toán (7) có ứng dụng thanh toán được bố trí trong phần an 
toàn của bộ nhớ, tách biệt với bộ phận chứa dữ liệu cấu hình (6) của thiết bị đầu cuối. Dữ 
liệu cấu hình của thiết bị đầu cuối được lựa chọn và dữ liệu của thẻ thanh toán được bố 
trí trong các phần riêng biệt của phần tử an toàn hoặc trong các phần tử an toàn hoàn 
toàn độc lập hoặc cũng có thể được bố trí trong thiết bị bán hàng của người kinh doanh, 
ví dụ trong thẻ ICC (29) hoặc thẻ SAM (42).  
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(11) 29766 
(21) 1-2011-03426 (51) 7 C08F  10/14, C10G  50/02, C10M  

107/10 
(22) 15.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/038681  15.06.2010 (87) WO 2010/147993 23.12.2010 
(30) 61/187,334       16.06.2009 US 
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP  (US) 

10001 Six Pines Drive The Woodlands, Texas 77380, United States of America 
(72) Brooke L. SMALL (US), Kenneth D. HOPE (US), Albert P. MASINO (US), Max P. 

MCDANIEL (US), Richard M. BUCK (GB), William B. BEAULIEU (US), Qing 
YANG (CN), Eduardo J. BARALT (US), Eric J. NETEMEYER (US), Bruce 
KREISCHER (US) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp oligome hoá alpha olefin, phương pháp điều chế 

polyalphaolefin và chế phẩm chứa polyalphaolefin 
  (57)    Sáng chế đề xuất oligome alpha olefin và polyalphaolefin (hoặc PAO) và phương pháp 

điều chế oligome alpha olefin và PAO này. Sáng chế bao gồm hệ chất xúc tác oligome 
hóa alpha olefin dựa trên metaloxen, kể cả các hệ chất xúc tác chứa ít nhất một 
metaloxen và chất hoạt hóa là oxit dạng rắn được xử lý hóa học bằng anion hút electron. 
Oligome alpha olefin và PAO được điều chế bằng hệ chất xúc tác này có thể có chỉ số 
độ nhớt cao kết hợp với điểm rót thấp, làm cho chúng đặc biệt hữu ích trong chế phẩm 
bôi trơn và dùng làm chất làm thay đổi độ nhớt.  
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(21) 1-2011-03432 (51) 7 A61K  9/14,  9/16,  31/00 
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(72) HARTLEY Ruiling F. (CN), HADDADIN Raja M. (JO), QlAN Feng (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm phân tán dạng rắn vô định hình, phương pháp điều 

chế chúng và dược phẩm dạng viên nén chứa chúng 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phân tán dạng rắn vô định hình chứa (2R)-2- [[(4-

clophenyl)sulfunyl][[2-flo-4-(1,2,4-oxa®iazol-3-yl)phenyl]metyl]amino]- 5,5,5-
trinopentanamit và polyvinylpyroli®on-vinyl axetat hoặc hy®roxypropyl- metylxenluloza 
axetat suexinat để tạo viên nén.  
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(30) 0910295.5      16.06.2009 GB 
(71) PILKINGTON GROUP LIMITED  (GB) 

Prescot Road, ST. HELENS, Merseyside, WA10 3TT (GB) 
(72) VARMA, Karikath Sukumar (GB), STIEFVATER-THOMAS, Benjamin Michael (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cấu trúc nhiều lớp và phương pháp bịt kín mép cấu trúc nhiều 

lớp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc nhiều lớp chứa ít nhất một ô kính, ít nhất một lớp xen giữa, 

và gioăng che ít nhất một mép của lớp xen giữa, trong đó gioăng này chứa silic oxit hạt 
nano. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bịt kín mép cấu trúc nhiều lớp này.  
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(11) 29769 
(21) 1-2011-03466 (51) 7 B65B  9/20 
(22) 21.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/SE2010/000103 21.04.2010 (87) WO 2010/134864 25.11.2010 
(30) 0900668-5      19.05.2009 SE 
(71) TETRA LAVAL HOLDlNGS & FINANCE S.A.  (CH) 

70, Avenue General-Guisan CH-1009 Pully, Lausanne, Switzerland 
(72) ROSBERG, Bengt (SE) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu kích hoạt tự động trong máy đóng gói, máy đóng gói 

và phương pháp ngăn ngừa sự dính không chính xác các mép 
dọc của vật liệu bao gói 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu kích hoạt tự động trong máy đóng gói (1), bao gồm bộ phận 
gắn kín theo chiều dọc mà có thể dịch chuyển từ vị trí hoạt động trong suốt thời gian 
hoạt động đến vị trí không hoạt động trong suốt thời gian tạm dừng của máy, và cơ cấu 
kích hoạt tự động này còn bao gồm trục lăn dịch chuyển được (40) mà được dịch chuyển 
tự động từ vị trí không hoạt động đến vị trí hoạt động trong suốt thời gian tạm dừng của 
máy, đáp ứng với chuyển động của bộ phận gắn kín theo chiều dọc, để tách các mép dọc 
của ống vật liệu bao gói sao cho chúng không dính với nhau một cách không chính xác. 
Việc áp dụng này cũng bao gồm phương pháp ngăn ngừa sự dính không chính xác các 
mép dọc của vật liệu bao gói và máy đóng gói. 
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(11) 29770 
(21) 1-2011-03475 (51) 7 C07D  213/76, A61K  31/4418, A61P  

9/00 
(22) 12.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/056572 12.05.2010 (87) WO 2010/130796 18.11.2010 
(30) 61/178,677 15.05.2009 US 

61/318,413 29.03.2010 US 
(71) NOVARTIS AG  (CH) 

Lichtstrasse 35, CH-4056 Basel, Switzerland 
(72) CHAMOIN, Sylvie (FR), HU, Qi-Ying (CN), PAPlLLON, Julien (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất aryl pyridin làm chất ức chế aldosteron synthaza, 

dược phẩm và chế phẩm chứa chúng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I;  

 

  
 
dược phẩm và chế phẩm chứa chúng.  
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(11) 29771 
(21) 1-2011-03481 (51) 7 B01F  7/16,  11/00,  9/12 
(22) 15.12.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 12/460,273 17.07.2009 US 
(71) VITA-MIX CORPORATION  (US) 

8615 Usher Road, Cleveland, Ohio 44138, United States of America 
(72) Eugene J. Kozlowski (US), Glenn F. Brasdovich (US), Kenneth W. Bair (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị pha trộn thực phẩm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy (10) dùng để pha trộn thực phẩm trong vật chứa, máy này bao 
gồm tấm đỡ vật chứa có trục quay và có cấu tạo phù hợp để tiếp nhận vật chứa. Đầu 
khuấy (30) được quay bởi môtơ (22) quanh trục và được định vị ở phía trên tấm đỡ vật 
chứa (38). Môtơ (47) dịch chuyển tấm đỡ vật chứa (38) lên trên để định vị theo lựa chọn 
đầu khuấy (30) trong vật chứa với trục quay của đầu khuấy (30) lệch so với trục xoay 
của tấm đỡ vật chứa (38). Môtơ (45) có thể xoay vật chứa quanh trục của nó trong khi đầu 
khuấy (30) ở trong vật chứa. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp pha trộn thực phẩm.  
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(11) 29772 
(21) 1-2011-03486 (51) 7 G01S  1/00,  19/05,  19/25 
(22) 11.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/FI2010/050485    11.06.2010 (87) WO/2010/142857 16.12.2010 
(30) 61/186,549    12.06.2009  US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Lauri WIROLA (FI), Ismo HALIVAARA (FI), Tommi LAINE (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

cung cấp các danh sách ưu tiên cho các yêu cầu dữ liệu trợ 
giúp trong hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu 

  (57)     Sáng chế đề cập tới các phương pháp và các thiết bị có thể yêu cầu và tạo ra dữ liệu trợ 
giúp từ máy chủ trợ giúp cho bộ thu trong hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu. Yêu cầu dữ 
liệu trợ giúp có thể bao gồm danh sách ưu tiên của các chế độ định vị thích hợp cho bộ 
thu yêu cầu. Nhiều danh sách ưu tiên cho các loại chế độ định vị khác nhau (tức là, mô 
hình quỹ đạo, mô hình đồng hồ, mô hình niên giám) có thể được chứa trong danh sách 
đơn và/hoặc cấu trúc dữ liệu, hoặc làm nhiều danh sách và/hoặc các cấu trúc dữ liệu. 
Máy chủ trợ giúp có thể nhận và xử lý danh sách ưu tiên, ví dụ là, bởi phân tích cú pháp 
và chuyển danh sách (các danh sách) được yêu cầu cho các loại chế độ định vị khác 
nhau, để tạo ra dữ liệu định vị vệ tinh cho bộ thu theo các chế độ định vị thích hợp có 
sẵn tại cả bộ thu và máy chủ trợ giúp.  
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(11) 29773 
(21) 1-2011-03490 (51) 7 H03M  7/42, H04N  7/26 
(22) 18.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/FI2010/050398     18.05.2010 (87) WO/2010/133763 25.11.2010 
(30) 61/179,484     19.05.2009 US 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Antti HALLAPURO (FI), Kemal UGUR (TR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị để mã hoá chiều dài thay đổi, và vật ghi 

  (57)     Sáng chế đề cập tới việc mã hoá và giải mã chiều dài thay đổi. Ký hiệu là chiều dài thay 
đổi được ghi mã bằng cách chọn bảng từ mã chiều dài thay đổi từ bộ các bảng từ mã 
chiều dài thay đổi dựa trên giá trị thay đổi; chọn từ mã từ bảng từ mã chiều dài thay đổi 
được chọn trên cơ sở ký hiệu nêu trên; và cập nhật giá trị của biến nêu trên bởi so sánh 
sự phù hợp giữa ký hiệu nêu trên và biến nêu trên. Nếu so sánh chỉ ra rằng giá trị của 
biến là nhỏ hơn giá trị của ký hiệu, thì giá trị của biến nêu trên được tăng; trái lại nếu so 
sánh chỉ ra rằng giá trị của biến là lớn hơn giá trị của ký hiệu, thì giá trị của biến nêu 
trên được làm giảm; trái lại giá trị của biến không được sửa đổi.  
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(11) 29774 
(21) 1-2011-03491 (51) 7 H04R  3/00, G01S  3/808,  3/809, 

H04S  7/00 
(22) 30.06.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2009/058171 30.06.2009 (87) WO/2011/000409 06.01.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 15.12.2011 
(71) NOKIA CORPORATION  (FI) 

Keilalahdentie 4, FI-02150 Espoo, Finland 
(72) Pasi OJALA (FI), Jussi VIROLAINEN (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, vật ghi đọc được bằng máy tính và thiết bị để 

loại bỏ sự không rõ ràng trong việc định vị âm thanh lập thể 
  (57)    Sáng chế đề cập tới phương pháp bao gồm bước: thu thông tin pha phụ thuộc vào khác 

biệt thay đổi pha-thời gian giữa các kênh radio bắt được; thu thông tin lấy mẫu liên quan 
tới việc lấy mẫu lập thể thay đổi thời gian của các kênh radio bắt được; và xử lý thông 
tin pha và thông tin lấy mẫu để xác định thông tin điều khiển auđio để điều khiển phục 
hồi lại theo cách lập thể của các kênh radio bắt được.  
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(11) 29775 
(21) 1-2011-03505 (51) 7 C21C  5/52, F27B  3/22 
(22) 09.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/003748 09.06.2010 (87) WO/2010/145845 23.12.2010 
(30) MI2009A 001069      17.06.2009 IT 
(71) TENOVA S.P.A.  (IT) 

Via Monte Rosa 93 I-20149 Milano, IT 
(72) REALI, Silvio, Maria (IT), CAVALLINI, Giancarlo (IT), GRIONI, Mauro (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị di động dùng để bơm oxy và các vật liệu khác vào lò 

hồ quang điện 
  (57)     Thiết bị đi động dùng để bơm oxy và các vật liệu khác vào lò hồ quang điện bao gồm vỏ 

máy (16) được đặt trên một phần của bậc (13) của nồi nấu (11) và được trang bị cuộn 
làm nguội (15), vòi phun (20) để phun oxy và các vật liệu kỹ thuật khác, phương tiện 
chống đỡ (23, 26) và phương tiện di chuyển (21, 22, 24) của vòi phun nằm giữa điểm tối 
thiểu và điểm tối đa của mức chất lỏng được chứa trong đó, được đặt trong vỏ máy (16), 
lỗ (27) được đặt trong vỏ máy và hướng vào phần bên trong của nồi nấu mà trong đó vòi 
phun được dẫn có thể di chuyển được, phương tiện dọn phế liệu (28) được đặt giữa lỗ 
(27) và vòi phun (20).  
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(11) 29776 
(21) 1-2011-03506 (51) 7 A61F  13/15,  13/514 
(22) 17.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/058260      17.05.2010 (87) WO2010/134480 25.11.2010 
(30) 2009-119572      18.05.2009 JP 
(71) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111, Japan 
(72) NAKAJIMA, Osamu (JP), NODA, Yuki (JP), SUZUKI, Yuichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Vật dụng thấm hút 

  (57)    Sáng chế đề cập đến vật dụng thấm hút có chi tiết ngăn rò rỉ (50) được tạo ra bằng các 
chi tiết co giãn (51) và các tấm (52). Chi tiết ngăn rò rỉ (50) bao gồm vùng trung tâm (C) 
và cặp vùng chi tiết đầu (S) được đặt bên ngoài theo hướng chiều dọc (L) từ vùng trung 
tâm (C).  

Các chi tiết co giãn (51) bao gồm: chi tiết cố định (51A) được gắn vào tấm (52) ở 
trạng thái mà các chi tiết co giãn (51) kéo dài theo hướng chiều dọc (L) và đầu tự do 
(51B) được đặt bên ngoài hướng chiều dọc (L) từ chi tiết cố định (51A), đầu này không 
được gắn vào tấm (52). Các vùng chi tiết đầu (S) bao gồm chi tiết xử lý liên kết (53A) 
mà trong đó quy trình liên kết để liên kết các phần mà tại đó các tấm (52) đối diện với 
nhau được thực hiện và chi tiết không xử lý liên kết (53B) mà trong đó quy trình liên kết 
không được thực hiện. Đầu tự do (51B) được sắp xếp ở chi tiết không xử lý liên kết 
(53B).  
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(11) 29777 
(21) 1-2011-03533 (51) 7 H04N  7/015 
(22) 20.05.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/KR2010/003222 20.05.2010 (87) WO 2010/134785 25.11.2010 
(30) 61/213,257 21.05.2009 US 

61/213,272 22.05.2009 US 
61/180,972 26.05.2009 US 
61/213,301 28.05.2009 US 
61/223,112 06.07.2009 US 
61/224,628 10.07.2009 US 
61/224,612 10.07.2009 US 
61/272,731 27.10.2009 US 
10-2010-0045389 14.05.2010 KR 

(71) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 442-742, Korea 

(72) Yong-sik KWON (KR), Ga-hyun RYU (KR), June-hee LEE (KR), Chan-sub PARK 
(KR), Jung-jin KIM (KR), Kyo-shin CHOO (KR), Kum-ran Jl (KR), Sung-il PARK 
(KR), Jong-hwa KIM (KR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp cấu hình dòng vận chuyển và phương pháp xử lý 

dòng của bộ thu truyền quảng bá dạng số 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp xử lý dòng của bộ thu truyền quảng bá dạng số. Phương 

pháp xử lý dòng, dòng này được chia thành vùng thứ nhất được cấp phát cho dữ liệu di 
động thứ nhất và vùng thứ hai được cấp phát cho dữ liệu thông thường, phương pháp này 
bao gồm các bước: nhận dòng vận chuyển bao gồm dữ liệu di động thứ hai trong ít nhất 
một phần của vùng thứ hai tách rời với dữ liệu di động thứ nhất, giải điều biến dòng vận 
chuyển, cân bằng dòng vận chuyền được giải điều biến, và giải mã ít nhất một trong số 
dữ liệu di động thứ nhất và dữ liệu di động thứ hai từ dòng vận chuyển được cân bằng. 
Do đó, các dịch vụ dữ liệu di động có thể được cung cấp theo các cách khác nhau.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.12.2011 
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(72) Mitsuya SAITO (JP), Keiichi KUBOTA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi đọc được bằng máy tính để 

quản lý các thông số của bộ phận mang 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các phương pháp quản lý việc đo bộ phận mang. Một phương pháp 

làm ví dụ bao gồm bước thu kết quả đo nội tần số bộ phận mang thứ cấp cho tần số 
mang thứ cấp và xác định rằng việc đo bộ phận mang thứ cấp thỏa mãn tiêu chí sự kiện 
bộ phận mang thứ cấp. Tiêu chí sự kiện bộ phận mang thứ cấp có thể được dẫn ra từ 
thông số đo bộ phận mang đeo. Phương pháp làm ví dụ có thể cũng bao gồm bước tạo 
báo cáo thông số để đáp ứng lại với kết quả đo nội tần số của bộ phận mang thứ cấp thu 
được thỏa mãn tiêu chí sự kiện bộ phán mang thứ cấp. Tin nhắn báo cáo thông số có thể 
bao gồm sự kiện bộ phận nhận diện được kết hợp với tiêu chí sự kiện được thoả mãn. 
Sáng chế cũng đề cập tới các phương pháp tương tự và các phương pháp làm ví dụ và các 
thiết bị làm ví dụ liên quan. 
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(72) GUNDEL, Douglas B. (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Cáp điện có vỏ bọc 

  (57)    Sáng chế đề xuất cáp điện có vỏ bọc bao gồm bộ dây dẫn, hai màng chắn gần như song 
song được đặt quanh bộ dây dẫn, và phần chuyển tiếp được tạo ra bởi các màng chắn và 
bộ dãy dẫn. Bộ dây dẫn bao gồm một hoặc nhiều dây dẫn cách điện dọc gần như song 
song. Các màng chắn bao gồm phần đồng tâm gần như đồng tâm với ít nhất một trong số 
các dây dẫn và phần song song trong đó các màng chắn gần như song song. Phần 
chuyển tiếp tạo ra sự chuyển tiếp dần dần giữa phần đồng tâm và phần song song của 
các màng chắn.  
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(71) INTERMUNE, INC.  (US) 

3280 Bayshore Boulevard, Brisbane, CA 94005-1021, United States of America 
(72) RADHAKRISHNAN, Ramachadran (US), CYR, Mike (US), BOUTET, Sabine, Marie-

Francoise, Brigitte (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp tổng hợp pirfenidon được cải thiện và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình tổng hợp pirfenidon từ bromobenzen có ít hơn khoảng 

0,15% trọng lượng dibromobenzen. Sáng chế còn đề cập quy trình tổng hợp pirfenidon 
mà không sử dụng etyl axetat hoặc n-butanol, và pirfenidon có hàm lượng etyl axetat, n- 
butanol, di(5-metyl-2-pyridinon)benzen, được kiểm soát và các tạp chất khác có thời 
gian lưu được định rõ. Sáng chế cũng đề cập tới dược phẩm dạng liều đã bào chế chứa 
pirfenidon điều chế được.  
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(72) FISHER, Robin (GB), VAN DAMME, Henry (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất tấm thạch cao dùng trong xây dựng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất tấm thạch cao dùng trong xây dựng, trong đó 
đất sét có thể trương trong nước và polyme bazơ tan trong nước có ái lực ưu tiên đối với 
đất sét được bổ sung vào vữa thạch cao, vữa này được để đông cứng để tạo ra tấm vữa, 
polyme bazơ tan trong nước chủ yếu bao gồm cacbon, nitơ và hydro và có nhóm amin 
(nhóm này có thể là bậc một, bậc hai, bậc ba hoặc bậc bốn) trong mạch chính polyme 
và/hoặc trong mạch bên của nó.  
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(72) Ql, Mingzhu (CN), ZHOU, Jingmei (CN), JIANG, Youfa (CN), HE, Shuze (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất pyretroit và quy trình điều chế hợp chất này 

  (57)    Sáng chế đề xuất hợp chất pyretroit, quy trình điều chế và sử dụng hợp chất này, trong 
đó hợp chất này là dạng đồng phân lập thể của 2,3,5,6-tetraflo-4-metoxymetylbenzyl-3-
(3,3,3-triflo-1-propenyl)-2,2-dim etylxyclopropancarboxylat. Cấu trúc của hợp chất này 
có công thức (A), trong đó liên kết đôi cacbon-cacbon trong nhóm axit carboxylic là cấu 
hình Z, và cấu hình lập thể tuyệt đối ở vị trí 1 của xyclopropan là R, cụ thể, hợp chất này 
là 2,3,5,6-tetraflo-4-metoxymetylbenzyl-1R-(Z) -3-(3,3,3-triflo-1-propenyl)-2,2-
dimetylxyclopropancarboxylat. Hợp chất pyretroit này có hoạt tính cao, và có tác dụng 
đáng kể để ngăn ngừa và xử lý vật gây hại gây bệnh.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất N-(phenylsulfonyl)-benzamit và dược phẩm chứa hợp 

chất này để điều trị bệnh ung thư 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính của các protein họ Bcl-2 

chống lại sự gây chết tế bào theo chương trình và dược phẩm chứa hợp chất này để điều 
trị bệnh được biểu hiện bởi protein họ Bcl-2 chống lại sự chết tế bào theo chương trình. 
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(71) BPB LIMITED  (GB) 

Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry, Warwickshire CV3 2TT, Great 
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(72) FISHER, Robin (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Sản phẩm chịu nước trên cơ sở canxi sulphat và phương pháp 

sản xuất sản phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến sản phẩm chịu nước trên cơ sở canxi sulphat, trong đó sản phẩm 

này chứa nền canxi sulphat anhydrit kết tinh, các tinh thể của nền được liên kết với nhau 
bằng vùng liên kết phosphat chịu nước, sản phẩm này còn tùy ý chứa nhôm. Sản phẩm 
theo sáng chế có thể được tạo ra bằng cách tẩm canxi sulphat xốp bằng nguồn ion 
phosphat (tùy ý chứa nhôm), và sau đó nung. Theo cách khác, vữa chứa canxi sulphat và 
nguồn ion phosphat (tùy ý chứa nhôm) được gia nhiệt hoặc ép để tạo ra sản phẩm chưa 
nung và sau đó nung để tạo ra sản phẩm theo sáng chế. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất sản phẩm nêu trên.  
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(72) lTOU, Hideyuki (JP), NAKAMICHI, Koji (JP), TOSAKA, Takashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tinh thể của 2-4-[N-(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)-N-isopropylamino] 

butyloxy-N-(metylsulfonyl)axetamit, phương pháp điều chế 
tinh thể và dược phẩm chứa tinh thể này 

  (57)  Sáng chế đề cập đến tinh thể của 2-{4-[N-(5,6-diphenylpyrazin-2-yl)- N-
isopropylamino]butyloxy}-N-(metylsulfonyl)axetamit (sau đây được gọi là "hợp chất 
A"),  
trong đó, tinh thể dạng - I của hợp chất A thể hiện các đỉnh nhiễu xạ ở 9,4o, 9,8o, 17,2o 
và 19,4o trong quang phổ nhiễu xạ bột tia X của nó;  
tinh thể dạng - II của hợp chất A thể hiện các đỉnh nhiễu xạ ở 9,0o, 12,9o, 20,7o và 22,6o 
trong quang phổ nhiễu xạ bột tia X của nó;  
tinh thể dạng - III của hợp chất A thể hiện các đỉnh nhiễu xạ ở 9,3o, 9,7o, 16,8o, 20,6o và 
23,5o trong quang phổ nhiễu xạ bột tia X của nó.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tác nhân phủ chắn tia hồng ngoại gần có thể hóa rắn ở nhiệt 

độ bình thường, lớp phủ chắn tia hồng ngoại gần sử dụng tác 
nhân này và phương pháp chế tạo lớp phủ này 

  (57)    Sáng chế đề xuất tác nhân phủ chắn tia hồng ngoại gần chứa: (1) chất hấp thu tia hồng 
ngoại gần vô cơ; (2) hợp chất silic bốn chức được thể hiện bằng công thức chung 
Si(ORJ)4, sản phẩm thuỷ phân của nó, và/hoặc sản phẩm trùng ngưng của nó; (3) hợp 
chất silic ba chức được thể hiện bằng công thức chung R2Si(OR3)3, sản phẩm thuỷ phân 
của nó, và/hoặc sản phẩm trùng ngưng của nó; (4) tác nhân liên kết silan được thể hiện 
bằng công thức chung Si(X)3-Y hoặc R4Si(X)2-Y, sản phẩm thuỷ phân của nó, và/hoặc 
sản phẩm trùng ngưng của nó; và (5) dung môi. Tác nhân phủ này cho phép tạo ra màng 
chắn tia hồng ngoại gần mà có độ cứng màng cao và ít bị rạn nút, ở nhiệt độ bình thường 
nằm trong khoảng từ 5oC đến 40oC. 
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(72) BUSCH Brett B. (US), STEVENS William C. Jr. (US), KICK Ellen K. (US), ZHANG 
Haiying (CN), BOLLU Venkataiah (IN), MARTIN Richard (CA), MOHAN Raju (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất có tác dụng điều biến hoạt tính của thụ thể X ở gan 

và chế phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng điều biến hoạt tính của thụ thể X ở gan (liver 

X receptor - LXR), muối dược dụng, chất đồng phân, hoặc tiền dược chất của hợp chất 
này. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này.  
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(72) CONNER, William, G. (US), SCHULTZ, Thomas, E. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Quy trình và hệ thống xử lý nước thải có nồng độ chất gây « 

nhiễm thấp 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống xử lý nước thải có nồng độ chất gây ô nhiễm thấp bao 

gồm hệ thống xử lý bằng vật liệu hấp phụ thông lượng cao được tích hợp với thiết bị 
phản ứng tái tạo sinh học vật liệu hấp phụ thông lượng thấp. Hệ thống xử lý bằng vật 
liệu hấp phụ thông lượng cao bao gồm một hoặc nhiều bộ phận xử lý để trộn nước thải 
có nồng độ chất gây ô nhiễm thấp với vật liệu hấp phụ mới, tái tạo, hoặc dạng trộn lẫn 
của cả hai loại này, và để gạn dòng chất lỏng có mức chất gây ô nhiễm giảm. Vật liệu 
hấp phụ đã hấp phụ các chất gây ô nhiễm được tái tạo trong thiết bị phản ứng tái tạo sinh 
học vật liệu hấp phụ thông lượng thấp, mà trong đó phản ứng sinh học, ví dụ như quá 
trình ôxy hoá sinh học diễn ra, nhờ đó thông thường sẽ chuyển hoá các chất gây ô nhiễm 
hữu cơ trong nước thải thành cacbon điôxit và nước. Sinh khối dư bị loại bỏ khỏi vật liệu 
hấp phụ, và vật liệu hấp phụ đã được tái tạo như vậy được quay vòng trở lại hệ thống xử 
lý bằng vật liệu hấp phụ thông lượng cao.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Chế phẩm phối hợp diệt cỏ chứa tefuryltrion và quy trình 

chống lại sự sinh trưởng của thực vật không mong muốn bằng 
cách sử dụng chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm phối hợp diệt cỏ chứa tefuryltnon để sử dụng trên cây 
trồng họ lúa. Chế phẩm diệt cỏ này chứa  
A) tefuryltrion và  
B) ít nhất một thuốc diệt cỏ khác.  
Chế phẩm này có hiệu lực lớn hơn rất nhiều so với các thuốc diệt cỏ được sử dụng riêng 
rẽ.  
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(CN), Sheng MENG (CN), Qingsheng TAO (CN), Jinfang WANG (CN) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm xử lý giặt chứa thuốc nhuộm dạng polyme và 

phương pháp xử lý vải sợi sử dụng chế phẩm này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thuốc nhuộm dạng polyme để sử dụng trong các ứng dụng giặt tẩy. 
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(22) 15.03.2010 (43) 25.05.2012 
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10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 1048288, Japan 
(72) MURAKAMI, Atsushi (JP), OTA, Takehito (JP), lTAKURA, Takehito (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống từ mạch nha tương tự như bia không chứa cồn và 

phương pháp sản xuất đồ uống này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đồ uống từ mạch nha tương tự như bia không chứa cồn thu được từ 

hèm rượu chứa thành phần hoa hublông mà không cần lên men, đồ uống này có vị lạ 
giảm so với đồ uống từ mạch nha, mùi khó chịu tạo ra từ hoa hublông được điều chỉnh, 
nhưng vẫn giữ được các thành phần hương thơm của hoa hublông. Đồ uống từ mạch nha 
tương tự như bia không chứa cồn có vị lạ giảm và giữ được các thành phần hương thơm 
của hoa hublông có thể được sản xuất mà không cần lên men như các phương pháp sản 
xuất bia không chứa cồn đã biết, bằng cách kiểm soát hàm lượng myrcen, α-humulen 
hoặc β-silinen, là các thành phần hương thơm từ hoa hublông trong đồ uống từ mạch nha 
tương tự như bia. Trong đồ uống từ mạch nha tương tự như bia này, hàm lượng của thành 
phần hương thơm từ hoa hublông được kiểm soát bằng cách điều chỉnh thời gian bổ sung 
hoa hublông và/hoặc các thành phần tinh dầu của hoa hublông hoặc hàm lượng của thành 
phần tương tự ở bước đun sôi hèm rượu, hoặc hàm lượng của thành phần tinh dầu từ hoa 
hublông  được bổ sung sau bước đun sôi hèm rượu.  
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(72) ARMSTRONG, Neville Anthony (AU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Tàu nhiều thân có bộ phận giảm chấn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tàu nhiều thân (10) được tạo kết cấu là tàu ba thâm. Tàu nhiều thân 
(10) bao gồm thân chính (15) và ít nhất một thân ngoài (17) ở mỗi phía bên của thân 
chính. Tàu nhiều thân (10) có phương tiện kiểm soát chuyển động (40) để tạo ra sự giảm 
chấn đối với chuyển động do sóng, nhờ đó có được sự kiểm soát lái. Phương tiện kiểm 
soát chuyển động (40) bao gồm bộ phận giảm chấn chuyển động phía trước (41) được bố 
trí sát mũi (25) của thân chính (15) và hai bộ phận giảm chấn phía sau (43) được bố trí 
mỗi cái sát với đuôi (33) của mỗi thân ngoài (17). Theo kết cấu này, một trong số các bộ 
phận giảm chấn chuyển động (41, 43) được đặt ở hoặc gần mỗi đỉnh của đường bao hình 
tam giác ước lượng (44) của tàu (10). Mỗi bộ phận giảm chấn chuyển động (41, 43) 
được tạo kết cấu để cản chuyển động do sóng của tàu nhiều thân (10) và nhờ đó tạo ra 
tác dụng giảm chấn. Mỗi bộ phận giảm chấn chuyển động (41, 43) có thể bao gồm cánh 
ngầm (45), mặc dù các kết cấu giảm chấn khác là có thể.  
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Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, Victoria 3000, Australia 
(72) SMITH, Ross McDowall (AU), LIU, Qiyang (AU), WILLIAMS, Joe (AU) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Dải thép phủ kim loại và phương pháp tạo ra dải thép phủ kim 

loại này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dải thép phủ hợp kim Al-Zn-Si-Mg có kích thước các hạt pha Mg2Si 

nhỏ hơn 2μm và có dạng hình cầu. Phương pháp tạo ra dải thép phủ hợp kim Al-Zn-Si-
Mg bao gồm các bước (a) xử lý nhiệt lớp phủ được hoá rắn để tạo điều kiện thuận lợi 
cho việc cầu hoá các hạt pha Mg2Si trong lớp phủ và/hoặc (b) thay đổi bể phủ hoá chất 
để tạo ra các pha hợp chất kim loại mà đóng vai trò là các chất tạo mầm cho các hạt pha 
Mg2Si để thu được các hạt Mg2Si nhỏ tạo ra trên lớp phủ được hoá rắn cũng được đề cập 
trong sáng chế này.  
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ul. Ogrodowa 12, 05-505 Jaroszowa Wola, Poland 
(72) Henryk KULAKOWSKl (PL) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp cấp phép giao dịch bằng cách sử dụng điện thoại 

di động 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp cấp phép giao dịch bằng cách sử dụng điện thoại di động, 

phương pháp này bao gồm các bước: nhận (102, 202) từ người sử dụng (UR) điện thoại 
di động, bởi máy chủ thông tin (CS), một yêu cầu thiết lập cuộc gọi, để thiết lập một kết 
nối thoại với một số điện thoại, mà số điện thoại này xác định một giao dịch; cấp phép 
giao dịch bằng cách xác nhận (112, 206) khả năng của người sử dụng (UR); chấp nhận 
(106, 214) hoặc từ chối (108, 216) cuộc gọi, gửi một yêu cầu (116, 220) tới người sử 
dụng (UR) để nhập các thông số giao dịch cần thiết, nhập (118, 222) các thông số giao 
dịch được yêu cầu, xác nhận (120, 224), bởi hệ thống cấp phép (AS), hiệu lực của thông 
số đã nhập; xác định (122, 226) người sử dụng (UR) đã nhập tất cả các thông số giao 
dịch cần thiết hay chưa, bao gồm sự cấp phép của người sử dụng để cấp tiền cho giao 
dịch và tốt hơn là một mật khẩu cấp phép giao dịch; chấp nhận giao dịch cập tiến bởi 
bên tham gia giao dịch chịu trách nhiệm thanh toán (124, 228), và nếu số tiền đã được 
chấp nhận, gửi một tin chứa lệnh để giữ đủ số tiền (126, 230) trong tài khoản của bên 
tham gia giao dịch để thanh toán giao dịch; xác định (128, 232) hệ thống cấp phép (AS) 
đã được cung cấp tất cả các thông số giao dịch cần thiết hay chưa, lưu trữ (130, 234) 
giao dịch để tiếp tục xử lý hoặc gửi giao dịch đi (132, 236) để thanh toán.  
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2040 Dow Center, Midland, Michigan 48674, United States of America 
(72) ZUM MALLEN, Michael, P. (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình sản xuất nhựa polypropylen có độ lưu biến kiểm 

soát và nhựa polypropylen có độ lưu biến kiểm soát được sản 
xuất theo quy trình này và vật phẩm chứa nó 

  (57)    Sáng chế đề cập đến nhựa polypropylen có độ lưu biến kiểm soát (CR) được sản xuất 
theo quy trình bao gồm bước cho nhựa polypropylen có độ lưu biến không kiểm soát có 
lưu lượng nóng chảy thấp (MFR) tiếp xúc trong các điều kiện phân cắt với peroxit mạch 
vòng. Nhựa polypropylen có độ lưu biến kiểm soát được sản xuất theo quy trình của 
sáng chế là hữu ích để sản xuất vật phẩm có lượng thải VOC thấp hơn nhựa 
polypropylen có độ lưu biến kiểm soát được sản xuất theo quy trình tương tự ngoại trừ 
với peroxit không phải mạch vòng. Nhựa polypropylen có độ lưu biến kiểm soát và 
lượng thải VOC thấp này đặc biệt hữu ích để sản xuất bộ phận phi kim loại dùng làm nội 
thất của xe ôtô.  
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(71) MXTRAN INC.,  (TW) 

9F, No. 16, Li Hsin Road, Science Park, Hsinchu 300, Taiwan 
(72) HUANG SHAW WEN (TW), LU KUAN HUNG (TW), TSAI CHlH HONG (TW), 

PANG CHI-WANG (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(54) Phim mạch tích hợp cho thẻ thông minh và thiết bị thông tin di 

động 
  (57)     Phim mạch tích hợp dùng cho thẻ thông minh, chẳng hạn như thẻ SIM siêu nhỏ hoặc thẻ 

UICC nhỏ, đã được tạo ra. Phim mạch tích hợp bao gồm bảng mạch in linh hoạt (FPC) 
và chip mạch tích hợp, và chip mạch tích hợp có thiết bị tạo tín hiệu ATR (trả lời để thiết 
lập lại). Khi thiết bị đầu cuối tạo ra tín hiệu thiết lập lại, tín hiệu thiết lập lại này được 
gửi tới thẻ thông minh và thiết bị tạo tín hiệu ATR tương ứng thông qua các mạch của 
FPC, theo đó thiết bị tạo tín hiệu ATR tạo ra tín hiệu ATR và gửi trở lại cho thiết bị đầu 
cuối.  
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(72) Susumu HASEGAWA (JP), Masahiko MIURA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý bùn hoạt tính kiểu lọc tách 

bằng màng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý bùn hoạt tính kiểu lọc tách bằng màng có thể sản xuất 

được nước có độ sạch cao đồng thời ngăn ngừa hoặc giảm ô nhiễm môi trường nước và 
loại bỏ sự tắc nghẽn hoặc bịt kín màng lọc Thiết bị này bao gồm bộ phận xử lý sinh học 
trộn nước thải với bùn hoạt tính để tạo ra nước trộn bùn và xử lý sinh học nước trộn bùn 
để tạo ra nước đã xử lý sinh học chứa bùn; bộ phận màng lọc có chức năng lọc nước đã 
xử lý sinh học chứa bùn bằng màng lọc; bộ phận tách nước khỏi bùn có chức năng tách 
riêng nước đã xử lý sinh học chứa bùn thành bùn tách nước và phần lọc sau tách nước; 
bộ phận trộn có chức năng trộn phần lọc sau tách nước với nước sau xử lý mà được tạo 
ra ở bộ phận màng lọc để tạo ra nước sạch; ống dẫn phần lọc sau tách nước thứ nhất 
truyền phần lọc sau tách nước đến bộ phận trộn mà không mà không trải qua xử lý sinh 
học và lọc màng; ống dẫn phần lọc sau tách nước thứ hai hồi lưu phần lọc sau tách nước 
đến bộ phận xử lý sinh học, trong đó thiết bị được cấu tạo sao cho tỷ lệ của phần lọc sau 
tách nước được truyền qua ống dẫn thứ nhất và phần lọc sau tách nước được truyền qua 
ống dẫn thứ hai được điều chỉnh.  
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(72) NAGASHIMA, Osamu (JP), MIURA, Masashi (JP), ISU, Norifumi (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu tạo lớp phủ chống bám bẩn và sản phẩm có lớp thủy 

tinh được phủ vật liệu này 
  (57)    Sáng chế nhằm làm gia tăng một cách dễ dàng cả đặc tính chống bám bẩn đối với cặn 

nước lẫn đặc tính chống bám bẩn đối với thành phần dầu, cho đồ gốm sứ vệ sinh và các 
sản phẩm tương tự tiếp xúc với oxit silic hòa tan trong nước và thành phần dầu. Vật liệu 
tạo lớp phủ chống bám bẩn theo sáng chế bao gồm thành phần chính được tạo ra từ 
perflolyete và dung môi bao gồm alkan và rượu, trong đó alkan có phân tử lượng trung 
bình nằm trong khoảng từ 138g/mol đến 180g/mol.  
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Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2012 
(71) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) JACKSON, Bruce, Kelly (GB), CAUNTER, Mark, Leslie (GB), GEACH, Steven, Richard (GB) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hệ thống, phương pháp truy cập, cho phép truy cập thiết bị và 

máy tính, vật ghi chứa mã thực hiện 
  (57)   Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị cho phép thiết bị nằm trên mạng nguồn xuất hiện 

như một thiết bị ảo trên mạng đích. Đại diện các ứng dụng đang chạy trên máy tính trên mạng 
nguồn và mạng đích giao tiếp trong mạng ngang hàng được kích hoạt bởi máy chủ kết nối 
mạng siêu ngang hàng trên Internet. Để chia sẻ một thiết bị, đại diện mạng đích yêu cầu đại 
diện mạng nguồn cung cấp truy cập đến thiết bị trong mạng nguồn. Đại diện mạng nguồn gửi 
tên thiết bị, đặc trưng, và các thông tin dịch vụ mẫu đến đại diện mạng đích. Đại diện mạng 
đích sử dụng các thông tin nhận được để thông báo chính nó như là thiết bị vào mạng đích. 
Các thiết bị trên mạng đích có thể yêu cầu dịch vụ thiết bị từ đại diện mạng đích. Yêu cầu như 
vậy được đóng gói bởi đại diện mạng đích và được gửi đến đại diện mạng nguồn. Đại diện 
mạng nguồn chuyển hướng yêu cầu dịch vụ đến thiết bị thực tế và chuyển hướng các phản hồi 
nhận được đến đại điện mạng đích. Đại diện mạng đích nhận và xử lý trả lời và chuyển tiếp nó 
đến các thiết bị yêu cầu. Sau đó, các thiết bị yêu cầu trên mạng thứ nhất có thể trực tiếp truy 
cập các dịch vụ từ thiết bị trên mạng thứ hai như thể hai thiết bị ở trên cùng một mạng. Sử 
dụng phương pháp này, các thiết bị trên một mạng cục bộ có thể truy cập các dịch vụ có sẵn 
trên một máy chủ Internet như thể máy chủ ở trên mạng cục bộ.  
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(21) 1-2012-00017 (51) 7 C07D  401/04,  401/14, A61K  

31/454,  31/4545, A61P  3/10 
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235 East 42nd Street, New York, NY 10017, United States of America 
(72) DENINNO, Michael Paul (US), FUTATSUGI, Kentaro (JP), KUNG, Daniel Wei-

Shung  (US), LEFKER, Bruce Allen  (US), MASCITTI, Vincent (FR), MCCLURE, 
Kim Francis (US), MUNCHHOF, Michael John  (US), ROBINSON Jr.  (US) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất L-(piperidin-4-il)-pyrazol làm chất điều biến thụ thể 

liên kết với G-protein 119 (GPR 119) 
  (57)     Sáng chế đề cập hợp chất có công thức I, hợp chất này điều biến hoạt tính của thụ thể kết 

hợp G-protein GPR119 và việc hợp chất này có hoạt tính điều trị liên quan đến điều biến 
thụ kết hợp G-protein GPR119 ở động vật.  
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(21) 1-2012-00022 (51) 7 C12P  7/16 
(22) 04.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/037544 04.06.2010 (87) WO 2010/141920 09.12.2010 
(30) 61/184,311      04.06.2009 US 
(71) GENOMATICA, INC.  (US) 

10520 Wateridge Circle, San Diego, CA 92121, United States of America 
(72) VAN DIEN, Stephen, J. (US), BURGARD, Anthony, P. (US), OSTERHOUT, Robin, 

E. (US), HASELBECK, Robert (US), PUJOL-BAXLEY, Catherine, J. (US), NIU, Wei 
(CN), TRAWICK, John, D. (US), YIM, Harry (US), BURK, Mark, J. (US), SUN, Jun 
(CN) 

(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Vi sinh vật không có trong tự nhiên và phương pháp sản xuất 

1,4-butandiol nhờ sử dụng vi sinh vật này 
  (57)    Sáng chế đề xuất vi sinh vật không có trong tự nhiên chứa quá trình sinh tổng hợp 1,4-

butandiol (BDO) bao gồm ít nhất một axit nucleic ngoại sinh mã hóa cho enzym tham 
gia vào quá trình sinh tổng hợp 1,4-butandiol được biểu hiện với mức độ đủ để sinh tổng 
hợp 1,4-butandiol và còn được tối ưu hóa đề biểu hiện 1,4-butandiol. Ngoài ra, sáng chế 
đề xuất phương pháp sử dụng vi sinh vật này để sản xuất 1,4-butandiol.  
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2. MESSER AUSTRIA GMBH  (AT) 
Industriestr. 5, A-2352 Gumpoldskirchen, Austria 
3. BAYER MATERIAL SCIENCE AG  (DE) 
Kaiser-Wilhelm Allee, 51369 Leverkusen, Germany 

(72) BACHLEITNER, Walter (AT), ERDMANN, Christoph (DE), ROHOVEC, Joachim 
(AT), BULAN, Andreas (DE), WEIS, Mathias (DE) 

(74) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự (INVESTPRO & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình và thiết bị để điện phân dung dịch nước của 

hydroclorua hoặc kiềm clorua trong bình điện phân 
  (57)    Trong quy trình điện phân kiềm clorua, sử dụng điện cực tiêu dùng oxy. Quy trình này 

vận hành với lượng dư oxy cao. Oxy cần thiết cho quy trình này được cấp cho thiết bị 
phân tách khí, ví dụ như thiết bị VPSA hoặc thiết bị tách chiết không khí. Lượng lớn oxy 
được tạo ra dẫn đến chi phí của quy trình cao đáng kể. Theo sáng chế, khí quyển giàu 
oxy còn lại sau khi đi qua quy trình này được nạp trở lại vào thiết bị phân tách khí dưới 
dạng khí đầu vào. Do đó thiết bị phân tách khí được vận hành với khí dầu vào giàu oxy 
và bởi vậy tạo ra lượng lớn khí giàu oxy, lượng khí này lại được nạp vào cực âm tiêu 
dùng oxy. Kết quả của chu trình khí là tính kinh tế của toàn quy trình tăng lên đáng kể.  
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(22) 08.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/037697  08.06.2010 (87) WO2010/147792 23.12.2010 
(30) 61/186,920      15.06.2009 US 
(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH  (DE) 

Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, Germany 
(72) BARTOLOZZI, Alessandra (IT), HICKEY, Eugene, Richard (US), RIETHER, Doris 

(AT), WU, Lifen (CN), ZINDELL, Renee (US), BLUMIRE, Nigel (GB), ERMANN, 
Monika (AT), GLENN, Edward, Thomas (GB), KHOR, Someina (MY), ZAWADZKI, 
Przemyslaw (PL) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất điều biến chọn lọc thụ thể canabinoit 2 (CB2) và dược 

phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I)  

 

  
 
là hợp chất liên kết với và điều biến chọn lọc thụ thể canabinoit 2 (caunabinoid receptor 
2 - CB2), các hợp chất này là các chất chủ vận, chất đối kháng hoặc chất chủ vận ngược 
của thụ thể CB2, và chúng hữu dụng để điều trị chứng viêm. Các hợp chất này, là các 
chất chủ vận, còn hữu dụng để điều trị các bệnh lý gây đau.  
Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm chứa các hợp chất này.  
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(21) 1-2012-00042 (51) 7 A61K  9/00,  31/5377,  9/14 
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(86) PCT/IB2010/001659   08.06.2010 (87) WO/2010/143074 16.12.2010 
(30) 61/185,130      08.06.2009 US 
(71) ABBOTT GMBH & CO. KG  (DE) 

Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden, Germany 
(72) PACKHAEUSER, Claudia (DE), STEIGER, Norbert (DE), LIEPOLD, Bernd (DE), 

KOSTELAC, Drazen (DE), KNOBLOCH, Martin (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa chất ức chế họ BCL-2 để dùng qua đường miệng 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa sản phẩm dạng phân tán rắn bao gồm N- (4-(4-((2-
(4-clophenyl)-5,5 -dimetyl-1-xyclohex-1-en-1-yl)metyl)piperazin - 1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-(phenylsulfanyl)metyl)propyl)amino)-3- 
((triflometyl)sulfonyl)benzensulfonamit hoặc muối, hydrat hoặc solvat của nó, ít nhất 
một polyme dược dụng, và ít nhất một chất tan dược dụng. Sáng chế cũng đề cập đến 
dược phẩm này để dùng điều trị các rối loạn tăng sinh và quy trình bào chế nó.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm chứa yếu tố giải phóng corticotrophin (CRF) để điều 

trị bệnh ung thư 
  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa yếu tố giải phóng corticotrophin (CRF) để điều trị 

bệnh ung thư.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Chế phẩm diệt nấm trong nông nghiệp hoặc trong nghề làm 

vườn và phương pháp kiểm soát mầm bệnh thực vật nhờ sử 
dụng chế phẩm này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm có tác dụng diệt nấm đối với cây trồng bị nhiễm mầm 
bệnh thực vật ổn định và có hoạt tính cao. Chế phẩm diệt nấm trong nông nghiệp hoặc 
nghề làm vườn rất hữu ích dùng để kiểm soát mầm bệnh thực vật được tạo ra bằng cách 
kết hợp sử dụng (a) ít nhất một hợp chất imidazol có công thức (I)  

 

  
 

trong đó R là nhóm C1-6 alkyl hoặc nhóm C1-6 alkoxy; và n là số nguyên từ 1 đến 5; và  
b) folpet  
làm các thành phần hoạt tính, nhờ đó mầm bệnh thực vật dược kiểm soát.  
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Regis  (BE), ACOSTA, Ana  (MX), SACHDEV, Amit  (US) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm giảm vết nhăn bằng cách dùng chế phẩm xử 

lý vải 
  (57)    Sáng chế đề cập tới chất xả vải làm giảm vết nhăn trên quần áo giặt là. Ngoài ra, sáng 

chế cũng đề cập tới phương pháp làm giảm vết nhăn trên quần áo được giặt là.  
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dung dịch xử lý chuyển hóa hóa học không chứa crom và flo 

cho bề mặt kim loại, phương pháp xử lý bề mặt kim loại và 
phương pháp phủ bề mặt kim loại 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dung dịch xử lý chuyển hoá hoá học cho bề mặt kim loại, dung 
dịch này cho phép tạo ra màng phủ chuyển hoá hoá học có độ bền chống ăn mòn cao và 
độ bám dính tốt trên bề mặt vật liệu nền kim loại, mặc dù dung dịch này không chứa 
crôm và flo. Dung dịch xử lý chuyển hoá hoá học theo sáng chế chứa ít nhất một hợp 
chất (A) được chọn từ hợp chất titan tan được trong nước và hợp chất ziriconi tan được 
trong nước; và hợp chất hữu cơ (B) có nhiều nhóm chức và có thể đóng vai trò là chất 
làm ổn định, dung dịch này có độ pH nằm trong khoảng từ 2,0 đến 6,5, trong đó lượng 
hợp chất (A) nằm trong khoảng từ 0,1 đến 10 mmol/l và lượng hợp chất hữu cơ (B) là 
gấp 2,5 đến 10 lần lượng kim loại trong hợp chất (A) tính theo mol. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp xử lý bề mặt kim loại và phương pháp phủ bề mặt kim loại sử dụng 
dung dịch này.  
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1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 1018642 Japan 
(72) Kenji HASEGAWA (JP), Kazuhiko SUZUKI (JP), Hiroyuki SUGIYAMA (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nút khuy bấm 

  (57)    Sáng chế đề xuất nút khuy bấm trong đó, khi phần khuy bấm dạng bị bao được tháo ra 
khỏi phần khuy bấm dạng bao, chuyển động xoay giữa các phần khuy bấm được hạn 
chế, song chuyển động xoay giữa các phần khuy bấm được cho phép khi lắp đồng trục. 
Bề mặt có rãnh phía bị bao (14b) được tạo trên phần khuy bấm dạng bị bao (10) ra ngoài 
theo phương hướng kính từ phần nhô (12) của khuy bấm (10). Các rãnh được tạo trên bề 
mặt có rãnh phía bị bao (14) sao cho các đỉnh và đáy của các rãnh được bố trí liên tục 
theo toàn bộ phương chu vi. Mỗi một trong số các rãnh kéo dài theo phương hướng kính. 
Bề mặt có rãnh phía bao (26c) giống với bề mặt có rãnh phía bị bao (14b) được tạo trên 
phần khuy bấm dạng bao (20) ra ngoài theo phương hướng kính từ khoảng trống tiếp 
nhận phần nhô (21) của khuy bấm (20). Bề mặt có rãnh phía bao (26c) được nghiêng so 
với bề mặt có rãnh phía bị bao (14b). Thông thường, bề mặt có rãnh phía bị bao (14b) và 
bề mặt có rãnh phía bao (26c) ở trạng thái không gài và chuyển động xoay giữa các phần 
khuy bấm (10, 20) được hạn chế. Khi phần khuy bấm dạng bị bao (10) được tháo ra khỏi 
phần khuy bấm dạng ban (20), mỗi đường trục của phần khuy bấm dạng bị bao (10) và 
phần khuy bấm dạng bao (20), chưa ở trạng thái lắp, nghiêng so với nhau, khiến bề mặt 
có rãnh phía bị bao (14b) và bề mặt có rãnh phía bao (26c) sẽ gài một phần với nhau. 
Nhờ đó, chuyển động xoay giữa các phần khuy bấm (10, 20) được hạn chế.  
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(72) WU, Yiling (CN), LIU, Minyan (CN), XU, Honghui (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh hen phế quản và phương pháp bào 

chế dược phẩm này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm hữu hiệu để điều trị bệnh hen phế quản và phương pháp 

bào chế dược phẩm này. Dược phẩm này được bào chế từ các dược liệu thô bao gồm ma 
hoàng, bạch quả, dâu tằm, hoàng cầm, hạnh nhân, bán hạ, tô tử, khoản đông khoa, xích 
thược, thuyền thoái, ngư tinh thảo, thiên hoa phấn và liên kiều.  
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(30) 61/220,683 26.06.2009 US 
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174 avenue de France, F-75013 Paris, France 
(72) LANGEVIN, Beverly C. (US), FARR, Robert Allan (US), SHAH, Dinubhai H. (US), 

SHERER, Daniel (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Muối fumarat của chất đối kháng thụ thể histamin H3 và dược 

phẩm chứa muối này 
  (57)   Sáng chế đề cập đến muối fumarat của 2-(xyclohexylmetyl)-N-{2- [(2S)-1-

metylpyrolidin-2-yl]etyl}-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-7-sulfonamit, dược phẩm chứa 
muối này và quy trình bào chế dược phẩm này.  
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Minh 

(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(54) Hệ thống khoan mở T trực tiếp 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống khoan mở T trực tiếp trên đường ống phân phối nước. Hệ 
thống khoan mở T trực tiếp có kết cấu gồm: T ốp dùng để bắt chặt vào đường ống phân 
phối nước, không xê dịch và rò rỉ nước trong quá trình khoan và sử dụng sau này; van 
cổng hai chiều được mở khi tiến hành khoan và khóa khi hoàn tất khoan; mặt bích trung 
gian dùng để lắp ráp thân tĩnh của khoan với van cổng; khoan gồm có thân tĩnh, thân 
động, trục, mũi khoét, van và ống dẫn dùng để đưa mặt kim loại ra ngoài theo áp lực của 
nước, tay công xoay trục và mũi khoét, tay công ép trục và mũi khoét.  
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(72) GANE Patrick A., C. (GB), GERARD Daniel  (US), SCHOLKOPF Joachim (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình điều chế canxi cacbonat đã được xử lý bề mặt và 

canxi cacbonat đã được xử lý bề mặt 
  (57)     Sáng chế đề cập tới quy trình có hiệu quả kinh tế để điều chế canxi cacbonat đã được xử 

lý bề mặt. Sáng chế cũng đề cập tới canxi cacbonat đã được xử lý bề mặt có diện tích bề 
mặt riêng BET cao, và tới việc quy trình này được sử dụng để điều chỉnh diện tích bề 
mặt riêng BET.  
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(30) 2009-140834 12.06.2009 JP 

2009-191788 21.08.2009 JP 
2009-191789 21.08.2009 JP 
PCT/JP2009/064827 26.08.2009 JP 

(71) TOYO BOSEKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 
2-8, Dojima Hama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 5308230, Japan 

(72) YAMAMOTO Shigetomo (JP), HARUTA Masayuki  (JP), MUKOYAMA Yukinobu 
(JP), IWASAKI Masakazu (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Màng polyeste có khả năng co do nhiệt chứa khoảng trống 

và quy trình sản xuất màng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến màng polyeste có khả năng co do nhiệt chứa khoảng trống gồm ít 

nhất hai lớp, trong đó ít nhất một trong các lớp đó là lớp nhựa polyeste gồm có nhựa 
polyolefin vòng và chứa các khoảng trống. Màng polyeste này có tỷ trọng biểu kiến nhỏ 
hơn 1,00 và có đặc tính co do nhiệt và đặc tính cơ học xác định. Sáng chế cũng đề cập 
đến màng polyeste có khả năng co do nhiệt chứa khoảng trống như đã đề cập ở trên, 
trong đó màng này có khả năng cắt dọc theo răng cưa xác định.  
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến quy trình sản xuất màng polyeste có khả năng co do 
nhiệt chứa khoảng trống như đã đề cập ở trên.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(54) Máy tập thể dục thể thao phát điện 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy tập thể dục thể thao phát điện bao gồm khung máy để đặt cố 
định trên mặt bằng, ghế ngồi và tấm tựa lưng được lắp vào khung máy; trục thứ nhất 
(trục bàn đạp), trục thứ hai, trục thứ ba và trục thứ tư được lắp vào khung máy theo thứ 
tự từ phía trước đến phía sau của máy. Trục thứ nhất, trục thứ ba và trục thứ tư được lắp 
quay được vào khung máy. Hai bàn đạp được lắp vào trục thứ nhất, bộ đĩa-xích-líp được 
bố trí để truyền mômen từ trục thứ nhất đến trục thứ ba. Hai tay kéo được lắp quay được 
vào trục thứ hai để truyền mômen cho trục thứ ba thông qua các bộ xích-líp-lò xo gồm 
các líp thứ hai lắp vào trục thứ ba và các xích truyền động thứ hai nối các lò xo bắt cố 
định vào khung máy và nối với các tay kéo. Bộ bánh đai - đai thang thứ nhất để truyền 
mômen từ trục thứ ba cho trục thứ tư có lắp bánh đà. Bộ bánh đai - đai thang thứ hai để 
truyền mômen từ trục thứ tư cho máy phát điện một chiều. Máy phát điện được nối với 
bình tích điện để điện phát ra được tích vào bình tích điện. Bộ kích điện được nối với 
bình tích điện nhằm chuyển dòng điện một chiều từ bình tích điện thành dòng điện xoay 
chiều.  
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(71) HITACHI ZOSEN CORPORATION  (JP) 
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(72) HAMANO, Shuji (JP), YAMAMOTO, Tsunehira (JP), OKUMURA, Satoshi (JP), 

SASAKI, Katsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Thiết bị và phương pháp chiết và tách natri và kali 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị chiết và tách bao gồm: thiết bị phản ứng tro (12) để điều chế 
dung dịch có nhiệt độ khoảng 60oC bằng cách sử dụng tro thiêu đốt chứa natri, kali và 
clo; bộ kết tinh làm nguội (16) để giảm nhiệt độ của dung dịch này đến 30oC để sản xuất 
và tách kali clorua; tháp hấp thụ (11) để thực hiện phản ứng giữa dung dịch trên với khí 
chứa cacbon dioxit để sản xuất và tách natri hydro cacbonat; và đường ống tuần hoàn 
(13) để tuần hoàn lại về thiết bị phản ứng tro (12) chất lỏng thu được sau khi sản xuất và 
tách kali clorua trong bộ kết tinh làm nguội (16) và natri hydro cacbonat trong tháp hấp 
thụ (11).  
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61/234,491 17.08.2009 US 
(71) VALINGE INNOVATION AB  (SE) 

Prastavagen 513, SE-263 65 Viken, Sweden 
(72) Darko PERVAN (SE), Christian BOO (SE), Marcus BERGELIN (SE) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Phương pháp, dao định hình và thiết bị dùng để chế tạo các hệ 

thống khóa cơ khí trên tấm sàn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dao định hình (68, 68') kết hợp một bước tiền xử lý (67, 67') và 

phương pháp kết hợp dao định hình với bước tiền xử lý của dao để chế tạo một hệ thống 
khóa cải tiến của tấm sàn (1, 1'). Với dao định hình đặc biệt và bước tiền xử lý làm thay 
đổi các tính chất của lớp bề mặt, các bề mặt nhất định của cạnh ghép tấm sàn được tạo 
biên dạng, kết quả là làm giảm các sai số. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị có một đai 
hoặc xích trên được dẫn hướng theo phương ngang nhờ bộ phận dẫn hướng trên được 
định hình để ép tấm sàn thẳng góc xuống xích dưới, cũng làm giảm các sai số của tấm 
sàn được chế tạo.  
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(54) Phương pháp và dao định hình dùng để chế tạo các hệ thống 

khóa cơ khí trên tấm sàn 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dao định hình (91) dùng để chế tạo một hệ thống khóa của tấm sàn 

(1') và một phương pháp kết hợp dao định hình này. Các dao định hình (91x, 91y) là các 
dao định hình không quay tạo biên dạng cho các bề mặt nhất định của cạnh ghép tấm 
sàn, làm cho các sai số có thể giữ được ở mức độ thấp.  
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Yoshinori  (JP), YAMANAKA, Hiroshi  (JP), MAEDA, Katsuya (JP), HORI, Akimi 
(JP), INOUE, Masafumi  (JP), HASE, Yasunori  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất vòng spiro chứa nitơ và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức chung [I] sau đây:  

 

  
 
trong đó các ký hiệu là như được xác định trong bản mô tả, hoặc muối dược dụng của 
nó, hoặc solvat của nó, và dược phẩm chứa chúng để sử dụng trong điều trị bệnh đào thải 
cơ quan ghép, phản ứng vật chủ chống lại mảnh ghép sau khi cấy ghép, bệnh tự miễn 
dịch, bệnh dị ứng và bệnh tăng sinh tuỷ xương mãn tính.  
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(72) Rupesh Kumar AGARWAL (IN), Alison Katharine GREEN (GB), Stephen GOLDING 

(GB), Geetanjali SINHA (IN), David William THORNTHWAITE (GB) 
(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm kem đánh răng bao gồm polyetylenglycol và chất 

làm mát 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm kem đánh răng chứa: (i) 40 đến 60% trọng lượng 

polyetylenglycol hoặc dẫn xuất của nó, và, (ii) 0,01 đến 2% trọng lượng p-mentan 
carboxamit được thế ở vị trí N. Tốt hơn là, β-mentan carboxamit được thế ở vị trí N được 
chọn từ N-(4 - xyanometylphenyl)p- mentancarboxamit, N-(4-sulfamoylphenyl)p-
mentancarboxamit, N-(4- xyanophenyl)p-mentancarboxamit, N-(4-axetylphenyl)p-
mentancarboxamit, N- (4-hydroxymetylphenyl)p-mentancarboxamit, hoặc N-(3-
hydroxy-4- metoxyphenyl) p-mentancarboxamit. Sáng chế dựa trên phát hiện thấy rằng 
vị đắng của các chế phẩm kem đánh răng chứa polyetylenglycol có thể được giấu hiệu 
quả khi kem đánh răng chứa p-mentan carboxamit được thế ở vị trí N.  
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Affolternstrasse 44, CH-8050 Zurich, Switzerland 
(72) GLASMACHER, Peter (DE) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Môi trường cách điện, môi trường nạp bao gồm môi trường 

cách điện, bộ chuyển mạch và cơ cấu chuyển mạch 
  (57)     Sáng chế đề cập đến môi trường cách điện và môi trường nạp dùng cho bộ chuyển mạch 

và/hoặc cơ cấu chuyển mạch. Bộ chuyển mạch (200) dùng cho điện áp trung bình, cao 
hoặc rất cao, trong đó ít nhất một bộ phận có điện áp (100, 202, 203, 400) của bộ chuyển 
mạch được bọc trong vỏ bọc (201, 206) và vỏ bọc (201, 206) được nạp bằng môi trường 
nạp (204). Môi trường nạp (204) bao gồm ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm gồm 
các keton được flo hoá hoặc gồm hợp chất này.  
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ZHOU, Yiwen (CN), WANG, Yueyong (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp cải thiện độ ổn định của bể điện phân nhôm và bể 

điện phân nhôm 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp cải thiện độ ổn định của bề điện phân nhôm, trong đó 

khối catot cacbon của bể điện phân được đặt cùng với thân lớn, được làm bằng vật liệu 
kháng ăn mòn điện phân có tỉ trọng cao hơn so với tỉ trọng của nhôm nóng chảy. Sáng 
chế còn đề cập đến bể điện phân nhôm, trong đó khối catot cacbon của bể điện phân 
được đặt cùng với thân lớn, được làm bằng vật liệu kháng ăn mòn điện phân có tỉ trọng 
cao hơn so với tỉ trọng của nhôm nóng chảy. Nhờ việc sử dụng phương pháp và bể điện 
phân nhôm được bộc lộ theo sáng chế, có thể ngăn ngừa việc tạo ra kết tủa một cách 
hiệu quả làm giảm tốc độ dòng chảy theo phương nằm ngang và mức độ dao động theo 
phương thẳng đứng của nhôm nóng chảy, giảm được khoảng cách anot-catot và năng 
lượng tiêu thụ cho quá trình điện phân nhôm, và cải thiện được tính ổn định của bể điện 
phân nhôm.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Lan can bảo vệ và thiết bị cố định 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lan can bảo vệ liền khối được làm bằng vật liệu dẻo bằng cách đúc 
áp lực được bao bọc bằng lớp chống va đập khi được tạo hình, có vách trước được trang 
bị với các dải phản xạ và mặt sau được tạo ra với các phần đệm. Khoảng không được tạo 
ra giữa vách sau cùng với phần đệm và vách trước, có thể tiếp nhận các dây thép để nâng 
cao tính an toàn, hoặc tiếp nhận các cáp truyền thông, hoặc lắp đặt cảm biến độ gần xe 
cộ để đưa ra cảnh báo ánh sáng hoặc âm thanh. Thiết bị cố định cho lan can bảo vệ bao 
gồm khối cố định có các lỗ gài và có mặt bên trong của nó so khớp với hình dạng của 
cột lan can, và đế cố định được tạo ra với bề mặt lan can bảo vệ có nhiều lỗ và có mép 
trên và mép dưới tương ứng được bố trí với rãnh dài để tiếp nhận lan can bảo vệ, được 
bắt chặt cùng với đế cố định bởi các bu lông.  
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(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất imidazolidin-2-on được thế hai lần ở vị trí 1, 3 dùng 

làm chất ức chế CYP17 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) và (lI), hoặc muối dược dụng của chúng,  

 

  
 
trong đó R53, R54, p, q, và n là như được xác định trong bản mô tả. Hợp chất theo sáng 
chế là hữu ích dùng làm chất ức chế 17α-hydroxylaza/C17,20-lyaza.  
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(72) VEDULA, Ravi, R. (US), BRYSON, JR., James, E. (US), LEE, Mouh-Wahng (US), 

FISCHER, Daniel, M. (US), SPRAGUE, Christopher, A. (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Vải có độ bền cao chứa các sợi mảnh đàn hồi chịu nén không 

đổi, sản phẩm làm từ vải này, và quy trình sản xuất sợi đàn 
hồi 

  (57)    Sáng chế đề xuất sợi đàn hồi có đường cong mô đun tương đối phẳng trong phạm vi độ 
giãn dài 100% và 200%. Sợi này có thể được làm thành quần áo có cảm giác sử dụng dễ 
chịu. Sợi đàn hồi được ưu tiên được làm từ polyme polyuretan dẻo nóng và được sản 
xuất bằng quy trình kéo sợi từ chất nấu chảy độc đáo, trong đó sợi được quấn vào ống 
sợi ở tốc độ chỉ lớn hơn ít so với tốc độ của polyme nấu chảy đi ra từ bộ ép phun tơ.  
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hệ thống loại bỏ hydrocacbon nặng và khí axit ra khỏi dòng 

khí hydrocacbon 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống loại bỏ khí axit ra khỏi dòng khí chứa nhiều lưu huỳnh. 

Hệ thống theo sáng chế bao gồm hệ thống loại bỏ khí axit và hệ thống loại bỏ 
hydrocacbon nặng. Hệ thống loại bỏ khí axit nhận dòng khí chứa nhiều lưu huỳnh và 
tách dòng khí chứa nhiều lưu huỳnh này thành dòng khí đỉnh tháp chủ yếu chứa metan, 
và dòng khí axit đáy chủ yếu chứa các khí axit như cacbon dioxit. Hệ thống loại bỏ 
hydrocacbon nặng có thể được đặt phía trước hoặc phía sau hệ thống loại bỏ khí axit 
hoặc cả hai. Hệ thống loại bỏ hydrocacbon nặng nhận dòng khí và tách dòng khí thành 
dòng chất lỏng thứ nhất chứa các hydrocacbon nặng và dòng chất lỏng thứ hai chứa các 
thành phần khác. Các thành phần trong dòng chất lỏng thứ hai sẽ phụ thuộc vào thành 
phần của dòng khí. Có thể sử dụng các loại hệ thống loại bỏ hydrocacbon nặng khác 
nhau.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp phần nhựa polyclopren, phương pháp sản xuất nó và sản 

phẩm đúc 
  (57)     Sáng chế đề cập tới hợp phần nhựa polyclopren dùng cho các sản phẩm đúc ngập có tính 

chất tháo khuôn tốt khi đúc và có độ mềm tốt. Hợp phần nhựa polyclopren này chứa 
muối kim loại kiềm của axit alkyldiphenyletedisunfonic với lượng nằm trong khoảng từ 
0,01 đến 1,0 phần khối lượng, tính theo 100 phần khối lượng nhựa polyclopren, hợp 
phần nhựa này được điều chế bằng cách trùng hợp nhũ tương monome trong sự có mặt 
của muối kim loại kiềm của axit colophan và muối kim loại kiềm của axit 
alkyldiphenyletedisunfonic với hàm lượng là 3 phần khối lượng hoặc nhỏ hơn tính theo 
100 phần khối lượng monome.  

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập tới phương pháp sản xuất hợp phần nhựa 
polyclopren và sản phẩm đúc được tạo ra bằng cách sử dụng hợp phần nhựa này.  
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lá đồng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lá đồng bao gồm lớp mạ chứa niken và kẽm trên lá đồng điện phân 
hoặc lá đồng cán, và lớp mạ crom trên lớp mạ chứa niken và kẽm này, trong đó kẽm 
trong lớp mạ chứa niken và kẽm gồm kẽm oxit và kẽm kim loại, và tỷ lệ kẽm kim loại 
trong kẽm oxit và kẽm kim loại là bằng hoặc nhỏ hơn 50%. Sáng chế đề cập đến lá đồng 
dùng làm bảng mạch in mềm dẻo được tạo ra bằng lớp nhựa trên cơ sở polyimit và cụ 
thể là đề xuất lá đồng có độ bền dính cao giữa lá đồng và lớp nhựa trên cơ sở polyimit, 
có khả năng chịu được axit và dung dịch mạ thiếc, có độ bền chống bong tróc cao, có độ 
bóng và đặc tính khắc ăn mòn có lợi, và thích hợp để sử dụng trong bảng mạch in mềm 
dẻo có thể đạt được kiểu nối dây mảnh.  
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(54) Đầu nối đa năng và phương pháp nối đường ống bằng cách sử 

dụng đầu nối đa năng này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến đầu nối đa năng dùng để nối đường ống, đầu nối này bao gồm thân 

đầu nối, các bạc chặn, các gioăng bịt kín, các bạc đẩy và các đai ốc dùng để siết chặt các 
bộ phận này trong quá trình nối đường ống. Đầu nối này có kết cấu đơn giản, độ bền 
cao, dễ chế tạo, việc ghép nối đơn giản mà vẫn đảm bảo độ kín và độ bền cao hơn hẳn so 
với các giải pháp thông thường. Đầu nối theo sáng chế có thể đùng để nối các đường ống 
có đường kính bằng nhau hoặc khác nhau. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương 
pháp nối đường ống bằng cách sử dụng đầu nối này.  
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(11) 29830 
(21) 1-2012-00202 (51) 7 C07C  69/157,  229/12,  229/22,  

343/40, A61K  31/205,  31/616, 
A61P  9/08,  29/00,  7/02 

(22) 21.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/LV2010/000007 21.06.2010 (87) WO2010/151095 29.12.2010 
(30) P-09-117 25.06.2009 LV 

P-09-117 21.06.2010 LV 
(71) TETRA, SIA  (LV) 

Aizkraukles iela 21, LV-1006 Riga, Latvia 
(72) KALVINS, Ivars (LV), BIRMANS, Anatolijs  (LV), VEVERIS, Maris (LV), 

LEBEDEVS, Antons (LV), MISNOVS, Anatolijs (LV) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Muối của axit axetylsalixyclic, dược phẩm và dược phẩm hỗn 

hợp chứa nó 
  (57)   Sáng chế đề cập tới các muối betain của axetylsalixylic, cụ thể là hợp chất 4-

trimetylamonibutanoat axetylsalixilat (meldoni axetylsalixilat), L- camitin 
axetylsalixilat và 3-(trimetylamoniamino)-propanoat (meldoni) axetylsalixilat. Sáng chế 
còn đề cập tới meldoni axetylsalixilat có hoạt tính làm chất chống kết tụ tiểu cầu được 
dùng trong điều trị các bệnh lý khác nhau do sự kết tụ tiểu cầu gây ra, hoạt tính chống 
viêm và chống tăng lipit huyết.  
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(11) 29831 
(21) 1-2012-00203 (51) 7 D01D  5/12 
(22) 29.09.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2009/062642 29.09.2009 (87) WO2011/009497 27.01.2011 
(30) 10 2009 034 200.1      22.07.2009 DE 
(71) OERLIKON TEXTILE GMBH & CO. KG  (DE) 

Leverkuser Strasse 65, 42897 Remscheid, Germany 
(72) ZENZEN Dirk (DE) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp tháo và kéo sợi tổng hợp và thiết bị để thực hiện 

phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị để tháo và kéo sợi tổng hợp để tạo ra sợi đã 

được kéo duỗi hoàn toàn. Sợi này được tạo ra bằng cách kết hợp các tơ đơn đã được ép 
đùn và được dẫn hướng bằng cách tiếp xúc trên chu vi của các vỏ dẫn hướng được làm 
nóng gồm các cặp bàn dẫn tơ được dẫn động. Để đạt được việc thoát dễ dàng nhất có thể 
và việc xử lý đồng nhất hóa cao các tơ đơn, sợi được dẫn hướng theo hành trình sợi có 
dạng hình chữ S hoặc chữ Z qua cặp bàn dẫn tơ thứ nhất có hai vỏ dẫn hướng được dẫn 
động theo hướng ngược nhau trong quá trình tháo ra khỏi vùng kéo sợi và trước khi kéo 
duỗi. Vì vậy, cả hai mặt của sợi có thể được đưa vào tiếp xúc trực tiếp theo chu vi với các 
vỏ dẫn hướng để làm nóng sợi.  
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(11) 29832 
(21) 1-2012-00209 (51) 7 C07D  339/02 
(22) 05.08.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/US2010/044579 05.08.2010 (87) WO2011/017540 10.02.2011 
(30) 61/232,177      07.08.2009 US 
(71) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268-1054, United States of America 
(72) BOEBEL, Timothy  (US), BRYAN, Kristy  (US), JOHNSON, Peter  (US), 

LORSBACH, Beth  (US), MEYER, Kevin  (US), OWEN, W. (GB), SULLENBERGER, 
Michael (US), WEBSTER, Jeffery  (US), YAO, Chenglin  (US), MARTIN, Timothy, P.  
(US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất 5-flopyrimiđinon, chế phẩm chứa chúng và phương 

pháp phòng trừ và ngăn chặn sự tấn công của nấm trên thực 
vật 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất 5-flopyrimiđinon và dẫn xuất của nó, chế phẩm chứa 
chúng và phương pháp phòng trừ và ngăn chặn sự tấn công của nấm trên thực vật.  
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(11) 29833 
(21) 1-2012-00237 (51) 7 E04G  11/38,  11/50, E04C  3/02 
(22) 13.04.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/MY2010/000053  13.04.2010 (87) WO2011/002271 06.01.2011 
(30) PI 20092760        29.06.2009 MY 
(75) KHOO, TIAN  (MY) 

2, Jalan 2/109, Taman Desa, 58100 Kuala Lumpur, Malaysia 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Hệ thống cốp pha dạng tấm, tấm ghép, cột chống chính có 

dạng thẳng đứng và phương pháp tháo lắp hệ thống cốp pha 
dạng tấm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống cốp pha dạng tấm, tấm ghép, cột chống chính có dạng 
thẳng đứng và phương pháp tháo lắp hệ thống cốp pha dạng tấm này, khác biệt ở chỗ, hệ 
thống cốp pha dạng tấm (100) này bao gồm các cột chống chính có dạng thẳng đứng 
(101, 102, 103) chiều cao của các bộ phận này có thể được người vận hành điều chỉnh 
sao cho mỗi đỉnh của cột chống chính có dạng thẳng đứng (101, 102, 103) đều có cùng 
độ cao khi so sánh với một đường nằm ngang tưởng tượng ở phía dưới, ít nhất một giá 
đỡ chính (301), trong đó giá đỡ chính (301) được đỡ nhờ các cột chống chính có dạng 
thẳng đứng (101, 102, 103), trong đó mỗi cột chống chính có dạng thẳng đứng (101, 
102, 103) đều vuông góc với giá đỡ chính (301), một cặp thanh giằng có thể điều chỉnh 
được (246) trong mỗi cột chống chính có dạng thẳng đứng (101, 102, 103), trong đó mỗi 
thanh giằng có thể điều chỉnh được (246) có thể được nối theo đường chéo với cột chống 
chính có dạng thẳng đứng (101, 102, 103) và giá đỡ chính (301), các cột chống có thể 
điều chỉnh chiều cao (502) có thể nối theo phương vuông góc với ít nhất một tấm ghép 
(410), các giá đỡ phụ (303), trong đó các giá đỡ phụ (303) này được bố trí vuông góc 
trên đỉnh của các giá đỡ chính (301), chi tiết có thể kéo dài theo chiều dọc (315) có thể 
nối được với đầu mút của giá đỡ chính (301) được đỡ nhờ các cột chống chính có dạng 
thẳng đứng (103) và các tấm cốp pha (407) được lắp trên đỉnh của các giá đỡ phụ (303) 
để tiếp nhận bê tông, trong đó mỗi tấm ghép (410) được bố trí giữa ít nhất là hai tấm cốp 
pha (407).  
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(11) 29834 
(21) 1-2012-00238 (51) 7 A61K  36/8888,  36/78,  36/752,  
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(22) 30.06.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/CN2009/072537 30.06.2009 (87) WO2011/000150 06.01.2011 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2012 
(71) HEBEI YILING MEDICINE RESEARCH INSTITUTE CO., LTD.  (CN) 

No. 238 Tianshan Street, New High-Tec Development Area, Shijiazhuang, Hebei 
050035, China 

(72) WU, Yiling (CN), ZHANG, Yongfeng (CN), XU, Honghui (CN), LI, Xiaoyan  (CN), 
JI, Xueli (CN), WU, Xiaoli (CN), WANG, Chao (CN), LI, Yunpeng  (CN), WANG, 
Meng  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh viêm phế quản 

  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm được bào chế từ các nguyên liệu sau: trần bì (Citri 
Reticulatae Pericarpium), bán hạ (pinelliae Rhizoma), tử uyển (Asteris Radix Et 
Rhizoma), khoản đông hoa (Farfarae Flos), phục linh (Pona), bạch truật (Atractylodis 
Macrocephalae Rhizoma), hạnh nhân (Armemacae Semen Amarum), tô tử (Perillae 
Fructus), bạch giới tử (Sinapis Semen), cao hoàng cầm. (Scutellariae Radix), quế chi 
(Cmnamomi Ramulus), lai phục tử (Raphani Semen), liên kiều (Forsythiae Fructus), ngư 
tinh thảo (Hol'ttuyniae Herba) và cam thảo (Glycyrrhizae Radix Et Rhizoma). Dược 
phẩm theo sáng chế có tác dụng kháng viêm, làm dịu cơn ho, điều trị bệnh hen và có 
hiệu quả rất tốt trong việc điều trị bệnh viêm phế quản.  
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(22) 30.06.2009 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/CN2009/072531 30.06.2009 (87) WO2011/000149 06.01.2011 
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(72) WU, Yiling (CN), XU, Honghui  (CN), SONG, Honggang  (CN), LI, Wenlie  (CN), LI, 
Xiaoyan  (CN), WANG, Hongtao  (CN), ZHANG, Huixin  (CN), AN, Junyong  (CN), 
LI, Yunpeng  (CN), WANG, Chao  (CN) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Dược phẩm chứa ma hoàng để điều trị bệnh viêm phế quản  

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm được sử dụng để điều trị bệnh viêm phế quản. Dược 
phẩm này chứa ma hoàng (ephedrae herba), đại thạch cao (gypsum fibrosum), liên kiều 
(forsythiae fructus), cao hoàng cầm (scutellariae radix), tang thạch bì (mori cortex), khổ 
hạnh nhân (armeniacae semen amarum), tiên hồ (Peucedani radix) và bán hạ (pinelliae 
rhizoma). Dược phẩm này có thề được sử dụng để làm dịu cơn ho, làm tiêu đờm, có tác 
dụng kháng viêm và do đó có hiệu quả rất tốt trong việc điều trị bệnh viêm phế quản - 
khí quản cấp tính.  
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(86) PCT/JP2010/061263  01.07.2010 (87) WO2011/002063 06.01.2011 
(30) JP2009-159109      03.07.2009 JP 
(71) MEIJI SELKA KAISHA, LTD.  (JP) 

4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8002, Japan 
(72) Kaoru OKAKURA (JP), Koichiro MURASHIMA (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm xenlulaza chứa endoglucanaza thu được từ hai 

chủng vi sinh vật khác nhau 
  (57)   Sáng chế đề cập đến chế phẩm xenlulaza chứa ít nhất một lượng nhất định các 

endoglucanaza thu được từ hai chủng vi sinh vật khác nhau, chế phẩm xenlulaza này có 
thể có hoạt tính cao hơn và độ pH rộng hơn so với chế phẩm xenlulaza chỉ chứa một loại 
endoglucanaza. Hơn nữa, nhờ phương pháp biến nạp và biểu hiện đồng thời hai loại gen 
xenlulaza khác nhau trong cùng một tế bào chủ, có thể sản xuất chế phẩm xenlulaza có 
hoạt tính cao và độ pH rộng một cách dễ dàng.  
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(72) GRIBKOV, Denis (RU), MULLER, Adrian (CH), LAGGER, Martin (CH), 

GIORDANO, Fanny  (FR) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Quy trình điều chế amit của axit pyrazol carboxylic 

  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình điều chế hợp chất (9-diclometylen-1,2,3,4- tetrahydro-
1,4-metano-naphtalen-5-yl)-amit của axit 3 -diflometyl-1-metyl-1H- pyrazol-4-
carboxylic.  
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(US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dược phẩm để điều trị bệnh đái tháo đường 

  (57)     Sáng chế đề xuất dược phẩm dùng để điều trị và phòng ngừa các rối loạn liên quan đến 
glucoza như bệnh đái tháo đường typ 2 và hội chứng X.  
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WEBSTER, Jeffery (US), YAO, Chenglin (US) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất N1-thế-5-flo-2-oxopyrimiđinon-1(2H)-carboxamit, chế 

phẩm chứa nó và phương pháp phòng trừ và ngăn chặn sự tấn 
công của nấm trên thực vật 

  (57)    Sáng chế đề cập đến N1-thế-5-flo-2-oxopyrimiđinon-1-(2H)-carboxamit, chế phẩm chứa 
nó và phương pháp phòng trừ và ngăn chặn nấm.  
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(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chủng Corynebacterium sp. có hoạt tính của glyxeraldehyt-

3-phosphat dehydrogenaza có nguồn gốc từ loài khác và 
phương pháp sản xuất L-lysin bằng cách sử dụng chủng này 

  (57)   Sáng chế đề cập đến chủng Corynebacterium sp. có hoạt tính của glyxeralđehyt-3-
phosphat đehyđroaza phụ thuộc NADP và có năng suất sản xuất L-lysin cải thiện, và 
phương pháp sản xuất L-lyzin bằng cách sử dụng chủng này. Nhờ áp dụng chủng 
Corynebacterium sp. theo sáng chế và phương pháp sản xuất L-lysin bằng cách sử dụng 
chủng này, có thể thu được L-lysin với hiệu suất cao.  
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(72) ZHANG Wenming (CN), HOLYOKE JR Caleb William (US), HUGHES Kenneth 

Andrew (US), LAHM George P.  (US), PAHUTSKI JR Thomas Francis  (US), TONG 
My-Hanh Thi  (US), XU Ming  (CN) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất pyrimiđin, các chế phẩm chứa nó và phương pháp 

phòng trừ loài gây hại không xương sống 
  (57)     Sáng chế đề xuất các hợp chất có công thức 1, các N-oxit, và các muối của chúng,  

 

  
 
trong đó  
X là O hoặc S;  
Y là O hoặc S;  
A là O, S, NR3e hoặc C(R3c)=C(R3d);  
Z là liên kết trực tiếp, O, S(O)n, NR6, C(R7)2O, OC(R7)2, C(=X1), C(=X1)E, EC(=X1), 
C(=NOR8) hoặc C(=NN(R6)2);  
a bằng 1, 2 hoặc 3;  
và R1, R2, R3a-R3e, R4, R5, R6, R7, R8, X1 và E là như được xác định trong bản mô tả. Sáng 
chế cũng đề xuất các chế phẩm chứa các hợp chất có công thức 1 và các phương pháp 
phòng trừ loài gây hại không xương sống bao gồm bước cho loài gây hại không xương 
sống hoặc môi trường xung quanh của nó tiếp xúc với hợp chất hoặc chế phẩm theo sáng 
chế với lượng hữu hiệu sinh học.  

 
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
256 
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6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 
(72) HOSOKAWA, Tomoaki (JP), UEDA, Kohei  (JP), INOUE, Ikuya  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm kim loại được phủ lót 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tấm kim loại được phủ lót có tính chất cách nhiệt cao, khả năng gia 
công tốt và thiết bị điện tử sử dụng tấm kim loại được phủ lót này. Tấm kim loại được 
phủ lót theo sáng chế bao gồm tấm kim loại có một hoặc hai mặt được phủ ít nhất hai 
lớp màng phủ, khác biệt ở chỗ, trong số ít nhất hai lớp màng phủ này lớp màng phủ thứ 
nhất nằm ở dưới là lớp chứa bong bóng, lớp chứa bong bóng này thoả mãn các công thức 
-0,1 t + 57,5 ≤ V ≤ -0,05t + 92,5 và 50 ≤ t ≤ 350, trong đó V là tỷ lệ thể tích (%) của 
lượng bong bóng trong lớp chứa bong bóng và t là độ dày (μm) của lớp chứa bong bóng, 
lớp màng phủ thứ hai nằm trên lớp màng phủ thứ nhất là lớp màng phủ chứa nhựa 
polyeste loại hoá cứng melamin hoặc nhựa polyeste loại hoá cứng isoxyanat, có phân tử 
lượng trung bình nằm trong khoảng từ 10000 đến 23000 và lớp màng phủ này có độ dày 
nằm trong khoảng từ 3 đến 30 μm.  
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan  
(72) Kenichi KAKlTA  (JP), Toshiaki MAMEMOTO  (JP), Yoshihiro UEDA  (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)    Sáng chế đề xuất tủ lạnh có thể duy trì độ ẩm thích hợp trong nó bằng cách sử dụng cơ 
cấu phun để phun sương, mà không phụ thuộc vào bộ đo hơi ẩm. Tủ lạnh (100) tuần 
hoàn một cách cưỡng bức không khí lạnh là khí được làm mát trong ngăn mát (110), tủ 
lạnh bao gồm: ngăn chứa thứ nhất (107) được bố trí trên đường dẫn không khí; cơ cấu 
phun (131) phun sương vào trong ngăn chứa thứ nhất (107); van điều tiết (145 ) nằm 
trước ngăn chứa thứ nhất (107); cụm trễ (156) sinh ra, dựa trên tín hiệu mở phát ra khi 
van điều tiết (145) được mở, tín hiệu thứ nhất để dừng hoạt động của cơ cấu phun (131) 
sau khi kết thúc khoảng thời gian thứ nhất, và sinh ra, dựa trên tín hiệu đóng phát ra khi 
van điều tiết (145) được đóng lại, tín hiệu thứ hai để khởi động hoạt động của cơ cấu 
phun (131) sau khi kết thúc khoảng thời gian thứ hai; và cụm điều khiển (146) điều 
khiển cơ cấu phun (131).  
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(72) Yoshihiro UEDA  (JP), Toyoshi KAMISAKO  (JP), Kenichi KAKITA  (JP), Kumiko 

OKUBO  (JP), Mitoko ISHITA  (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất tủ lạnh có độ tiện dụng cao, trong đó các khoảng chứa có mật độ sương 
khác nhau được tạo ra trong ngăn chứa (124) khiến cho các hiệu quả của sương được tận 
dụng một cách có hiệu quả hơn. Ngăn chứa (124) có cụm chứa thứ nhất (164) có mật độ 
sương cao. Cụm chứa thứ nhất (164) có cơ cấu phun (167) và được bố trí ở vị trí bên 
ngoài đường dẫn không khí của không khí mát giữa cửa xả (152) mà qua đó không khí 
mát thổi vào từ bên ngoài ngăn chứa (124) và cửa hút (149) mà qua đó không khí mát 
được xả ra khỏi ngăn chứa (124). Do đó, mật độ sương bên trong cụm chứa thứ nhất 
(164) có thể được tăng lên.  
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(11) 29845 
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(71) TOAGOSEI CO., LTD.  (JP) 
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(72) TAKEDA Shinji (JP), ACHIWA Masafumi (JP), NOGUCHI Hiroyuki  (JP), 

KOUKETSU Akemi  (JP), MOCHIZUKI Katsunobu  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Chế phẩm phủ để phủ lớp dày 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm phủ để phủ lớp dày có khả năng phủ tốt, dễ phủ lớp dày, 
ít khi gây nứt ở giai đoạn khô ban đầu, và tạo ra màng khô có độ bền kéo tốt và độ bám 
dính cao. Chế phẩm này chứa chất độn và chế phẩm nhũ tương trong đó hạt polyme 
được phân tán trong môi trường nước. Hạt polyme này bao gồm 40% đến 98% đơn vị 
cấu trúc (A) được tạo ra bằng cách polyme hóa monome alkyl(met)acrylat có nhóm 
alkyl chứa từ 4 đến 14 nguyên tử cacbon, 0,1% đến 5% đơn vị cấu trúc (B) được tạo ra 
bằng cách polyme hóa monome axit carboxylic không no loại etylen, 1 % đến 20% đơn 
vị cấu trúc (C) được tạo ra bằng cách polyme hóa monome vinyl có nhóm xyano, 1% 
đến 20% đơn vị cấu trúc (D) đuợc tạo ra bằng cách polyme hóa monome là sản phẩm 
phản ứng của axit (met)aerylic và hợp chất epoxy đơn chức, và 0% đến 50% đơn vị cấu 
trúc (E) được tạo ra bằng cách copolyme hóa ít nhất một monome được chọn từ các 
monome nêu trên với một monome khác.  
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(DE), SCHNIEDERS, Julia  (DE) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dược phẩm chứa nước của insulin, quy trình bào chế và thuốc 

được sản xuất từ dược phẩm này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa nước của insulin, chất tương tự insulin hoặc dẫn 

xuất của insulin và methionin dùng để điều trị bệnh tiểu đường, quy trình bào chế dược 
phẩm này, và thuốc dùng để điều trị bệnh tiểu đường được sản xuất từ dược phẩm này.  
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(11) 29847 
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(75) Nguyễn Văn Khánh  (VN) 

Số 1, ngõ 173, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(54) Tuabin phát điện bằng năng lượng gió 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tua bin phát điện bằng năng lượng gió là loại tua bin trục đứng, 
cánh tự xoay trong quá trình vận hành, trục điều khiển được điều khiển bằng máy tính 
thông qua hệ thống truyền động thủy lực bao gồm: Cảm biến đo tốc độ gió (1) được gắn 
trên khung (2), khung (2) gồm hai tầng được kết cấu theo hình hộp với hai ổ bi lớn ở 
trung tâm để đỡ cho tua bin gió, tua bin gió bao gồm hai cánh (3) có dạng cánh buồm 
(được làm bằng vải carbon) có thể kéo lên hoặc hạ xuống bằng cơ cấu điều khiển (16), 
trục tua bin rỗng để đưa trục điều khiển (17) xuống dưới, trục tua bin được nối với bộ 
bánh răng chuyển hướng (15), hộp số (9), máy phát điện (8), tủ bảng điện (6), biến áp 
(5) để đóng điện vào lưới (20); trục điều khiển (17) được nối vào hộp số của điều tốc 
(11) và vị trí của trục được xác định bằng cảm biến (12) và mô tơ thủy lực (10), van thuỷ 
lực (13) điều khiển mô tơ (10), bình tích năng (18) cung cấp dầu làm việc cho mô tơ 
(10), bơm dầu (14) cấp dầu cho bình tích năng (18), may tính điều khiển (19) và cảm 
biến xác định chiều gió (04). Khi gió thổi đạt tới mức độ lam việc máy tính điều khiển 
van thuỷ lực (13) quay mô tơ thủy lực (10) để trục điều khiển (17) quay cánh tua bin (3) 
sao cho khi làm việc một cánh vuông góc và cánh còn lại song song với hướng gió lúc 
tua bin bắt đầu quay, khi tốc độ quay của tua bin đạt 90% tốc độ định mức máy tính 
điều khiển điện áp của máy phát bằng điện áp định mức sau đó điều khiển tần số của 
máy phát (bằng việc điều khiển mô tơ thủy lực (10) quay tăng hoặc giảm trong phạm vi 
góc 90 độ so với hướng gió để có được tần số máy phát ổn định bằng tần số lưới) khi tần 
số máy phát bằng tần số lưới thì qua tủ điện (6) sẽ đóng điện qua biến áp (5) vào lưới. 
Sau khi điện từ tua bin đã hòa lưới máy tính sẽ điều khiển để trục điều khiển luôn giữ 
cho tua bin làm việc ở trạng thái tối ưu nghĩa là tại vị trí có công suất lớn nhất một cánh 
vuông góc và một cánh song song với hướng gió.  
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tấm bao gói nhiều lớp không có lá nhôm, phương pháp sản xuất 

tấm bao gói nhiều lớp và vật chứa được làm bằng tấm bao gói 
này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm bao gói nhiều lớp không có lá nhôm dùng để đóng gói thực 
phẩm lỏng, bao gồm lớp giấy hoặc vật liệu trên nền xenluloza khác, các lớp hàn kín 
được bằng nhiệt, kín lỏng ngoài cùng bằng các polyme trên nền polyolefin và, được phủ 
bằng cách kết tủa từ hơi lên mặt trong của lớp giấy hoặc vật liệu trên nền xenluloza 
khác, lớp phủ kim loại nhạy nhiệt cảm ứng. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản 
xuất tấm bao gói nhiều lớp, vật chứa được làm từ tấm bao gói nhiều lớp này và phương 
pháp hàn kín bằng nhiệt cảm ứng tấm bao gói nhiều lớp thành các vật chứa. 
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(72) UEMURA Katsunari (JP), YAMADA Shohei  (JP), NAKASHIMA Daiichiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông, thiết bị trạm di động và thiết bị trạm 

cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông trong đó thiết bị trạm di động được kết nối 

đồng thời tới thiết bị trạm cơ sở nhờ sử dụng các dải tần số, sự kiện được xác định hữu 
hiệu liên quan đến việc đo các chất lượng thu của các dải tần số. Thiết bị trạm di động 
bao gồm: bộ thu (201) thu nhận từ thiết bị trạm cơ sở điều kiện sự kiện để đo chất lượng 
thu của ít nhất một thành phần sóng mang được xác định trong các dải tần số khác với 
nhau và thông số được sử dụng để xác định xem điều kiện sự kiện được thỏa mãn hay 
không; bộ xử lý đo lường (207) để đo chất lượng thu của ít nhất một thành phần sóng 
mang; bộ xác định « (225) xác định xem có điều chỉnh thông số thu được hay không; và 
bộ xác định sự kiện (209) để thiết đặt điều kiện sự kiện dựa vào thông số thu được hoặc 
thông số được điều chỉnh và xác định xem điều kiện sự kiện được thiết đặt được thỏa 
mãn hay không.  
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(11) 29850 
(21) 1-2012-00321 (51) 7 E21B  43/00,  7/00 
(22) 07.06.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/RU2010/000293  07.06.2010 (87) WO/2011/005143 13.01.2011 
(30) 2009126531      10.07.2009 RU 
(71) ALEKSANDROV, PAVEL DMITRIEVICH   (RU) 

Kanonerskiy ostrov, 7-251, St.Petersburg, 198184, Russian Federation 
(72) ALEKSANDROV, Dmitriy Ivanovich (RU) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp hoàn tất giếng dầu khí 

  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp hoàn tất giếng dầu khi thuộc ngành công nghiệp dầu 
khí và có thể được sử dụng trong việc triển khai các vỉa khai thác hữu ích. Cột ống 
khoan (6) cùng với cơ cấu bịt kín (7) được hạ thấp xuống giếng dầu khí (1) và giếng dầu 
khí (1) được phân chia thành ngăn phía trên (8) và ngăn phía dưới (9) với sự trợ giúp của 
cơ cấu bịt kín (7) để xác lập mối đấu nối thuỷ lực giữa miệng giếng dầu khí và ngăn phía 
trên và giữa ngăn phía dưới và vỉa khai thác hữu ích tương ứng. Việc lắp ráp thiết bị (10) 
và van kiểm tra được tiến hành theo từng bậc. Dung dịch rửa (4) được thay thế bởi dụng 
dịch rửa (15). Thiết bị (10) được đi qua cơ cấu bịt kín (7) và mối đầu nối thuỷ lực giữa 
miệng giếng dầu khí, ngăn phía dưới và vỉa khai thác hữu ích được tái xác lập theo ngăn 
dạng vành. Giếng dầu khí (1) được khoan sâu bằng cách sử dụng thiết bị (10) cho đến 
khi xảy ra dòng chất lỏng vào từ các vỉa, áp suất chênh lệch trong hệ thống thuỷ lực 
"miệng giếng dầu khí - vỉa khai thác hữu ích" được điều chỉnh bằng cách sử dụng van 
kiểm tra và van đối áp (3). Thiết bị (10) được rút ra từ ngăn phía dưới (9) khi hoàn tất 
việc khoan sâu, thiết bị (7) được đóng lại trong quá trình tách ngăn (9) ra từ ngăn (8) và 
ngắt mối đấu nối thủy lực giữa vỉa khai thác hữu ích và ngăn phía trên. Giải pháp kỹ 
thuật làm tăng hiệu suất và chất lượng các vận hành kỹ thuật và ngăn chặn dòng chảy 
vào không mong muốn của dòng chất lỏng từ các vỉa.  
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(30) 2009126485      10.07.2009 RU 
(71) ALEKSANDROV, PAVEL DMITRIEVICH  (RU) 

Kanonerskiy ostrov, 7-251, St.Petersburg, 198184, Russian Federation 
(72) ALEKSANDROV, Dmitriy Ivanovich (RU) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Thiết bị khoan 

  (57)    Sáng chế đề cập đến thiết bị được sử dụng trong quá trình khai thác kỹ thuật việc hoàn 
tất giếng. Thiết bị tác động như là cơ cấu bịt kín bằng cách sử dụng nút bịt (5). Nút bịt 
(5) phần chia giếng dầu khí thành ngăn phía trên (16) và ngăn phía dưới (17). Nút bịt (5) 
bao gồm vành kẹp (7) là vành bao gồm các phần (8), lớp lót (10), các lò xo (11) và phần 
bọc (6). Các phần (8) có khả năng ngăn khi tương tác với thiết bị giếng dầu khí (cột ống 
khoan (19)) và được tạo ra có các nút bịt bổ sung (9). Phần bọc (6)  được bố trí ở phần 
phía dưới của vành kẹp (7) và tạo khả năng làm chuyển động các phần (8) khi ngăn 
chúng. Nút bịt (5) được bố trí trên vỏ bọc (1) có đường ren (2, 3). Vỏ bọc (1) được bắt 
chặt vào ổ đỡ (4). Thiết bị còn bao gồm vòng đệm điều chỉnh (12) là vòng đệm có khả 
năng tương tác với thiết bị giếng dầu khí khi lắp ráp nó và làm chuyển động nó để mở 
đường dẫn của mối nối thủy lực (13) ở giữa miệng giếng dầu khí, ngăn phía trên, ngăn 
phía dưới và vỉa sản xuất. Giải pháp kỹ thuật này tạo khả năng tiến hành thao tác hoàn 
tất giếng bất kỳ, ngăn chặn dòng chảy vào của dòng chất lỏng từ các vỉa và làm tăng 
năng suất khai thác giếng dầu khí, việc hoàn tất giếng được tiến hành mà không tạo ra sự 
mất cân bằng trên vỉa giếng dầu khí.  
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(11) 29852 
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(72) FUKUOKA, Yoshitaka (JP), TOIDA, Go (JP), KUMAKURA, Satomi  (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bảng mạch đa lớp và phương pháp sản xuất bảng mạch đa lớp 

  (57)    Trong quá trình sản xuất các bảng mạch đa lớp được sử dụng để gắn các linh kiện điện 
tử, thì các kĩ thuật nối dây đa lớp thông thường, chẳng hạn B2it, đã được sử dụng. Các kĩ 
thuật này tạo ra các mối nối liên lớp nhờ sử dụng các núm dẫn điện. Tuy nhiên, các kĩ 
thuật này gặp phải vấn đề là đế bị vênh sẽ gây ra sự ngắn mạch ở dây nối đá lớp hoặc lỗi 
mối nối giữa các núm dẫn điện với dây nối. Do đó, theo sáng chế, màng cách điện sẽ 
được tạo ra bằng cách phủ vécni cách điện có chứa chất độn cách điện. Ngay cả đế bị 
vênh vẫn có thể duy trì được sự cách điện giữa dây nối đa lớp, và cải thiện được độ ổn 
định của mối nối dây và năng suất sản xuất.  
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YAMADA Yumiko  (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Mảng vi kim 

  (57)     Sáng chế đề cập đến mảng vi kim bao gồm các vi kim chứa axit polylactic phi tinh thể. 
Mảng vi kim theo sáng chế được tạo ra dựa trên mối tương qua giữa sự kết tinh, đặc tính 
giữa phân tử lượng trung bình và độ bền, giữa phân tử lượng và đặc tính của nhựa có thể 
phân huỷ sinh học. Khi axit polylactic phi tinh thể có phân tử lượng trung bình nằm 
trong khoảng từ 40.000 đến 100.000 thì thu được mảng vi kim duy trì được đặc tính 
chức năng theo sáng chế. 
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(72) MURAKAWA, Yusuke (JP), OKABE, Takayuki  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén chứa hàm lượng 2-[[6-[(3R)-3-amino-1-piperidinyl]-3,4-

dihydro-3-metyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]metyl]-4-
flobenzonitril cao và phương pháp bào chế viên nén này 

  (57)   Sáng chế đề xuất viên nén có hàm lượng 2-[[6-[3R)-3-amino-1-piperidinyl]- 3,4-
dihydro-3-metyl-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinyl]metyl]-4-flobenzonitril (hợp chất (A)) 
cao hoặc muối của nó làm thành phần hoạt tính dược dụng. Cụ thể, sáng chế đề xuất 
viên nén chứa hợp chất (A) hoặc muối của nó, và chất hóa lỏng, trong đó lượng hợp chất 
(A) nằm trong khoảng từ 35 đến 50% trọng lượng.  
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(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Hợp chất N-axyl octasacarit hoạt hóa thụ thể FGF để điều trị 

bệnh cần phải hoạt hóa thụ thể FGF 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất N-axyl octasacarit hoạt hóa thụ thể FGF có công thức (I), 

trong đó: R1 là nhóm O-alkyl được thế tùy ý bằng một hoặc nhiều nhóm alkyl, 
xylcloalkyl, hoặc alkyl xycloalkyl, R4 là disacarit có công thức (II), R8 là disacarit có 
công thức (III), và R8 là disacarit có công thức (IV), R5, R7 và R9 có các nhóm OSO3- 
hoặc hydroxyl. Hợp chất theo sáng chế được dùng để điều trị bệnh cần phải hoạt hóa các 
thụ thể FGF.  
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FRANCISKOVICH, Jeffry, Bernard (US), LIU, Bin (US), TAKEUCHI, Kumiko  (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hợp chất làm chất chủ vận GPR119 và dược phẩm chứa hợp chất 

này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến hợp chất làm chất chủ vận GPR119 có công thức:  

 

  
 
và dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị bệnh đái tháo đường và bệnh béo phì.  
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(72) NIWA, Masashi (JP), DEGUCHI, Hiroshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Hợp chất 2-[[[2-[(hydroxyaxetyl)amino]-4-pyridinyl]metyl]thio] 

-N-[4-(triflometoxy)phenyl]-3-pyridincarboxamit 
benzensulfonat, chất kết tinh của nó, chất đa hình của nó, và 
phương pháp điều chế 

  (57)  Sáng chế đề cập đến benzensulfonat của 2-[[[2-[(hyđroxyaxetyl)amino]-4- 
pyridinyl]metyl]thio]-N-[4-(triflometoxy)phenyl]-3-pyridincarboxamit có độ an toàn 
cao, có độ ổn định tốt khi bảo quản, và hữu ích làm dược phẩm, chất kết tinh của nó, 
chất đa hình của nó, và phương pháp điều chế chúng. Sáng chế cũng đề xuất dược phẩm 
chứa ít nhất một hợp chất được chọn từ nhóm bao gồm benzensulfonat của 2-[[[2-
[(hydroxyaxetyl)amino]-4-pyridinyl]metyl]thio]-N-[4- (triflometoxy)phenyl]-3-
pyridincarboxamit, chất kết tinh của nó, và chất đa hình của nó.  
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(72) HUA,Youwei (CN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO (VIPATCO IP CO., LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị thiết lập nhóm ngang hàng trong ứng 

dụng P2P và phương pháp sử dụng nhóm ngang hàng 
  (57)     Các phương án của sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thiết lập nhóm ngang hàng 

trong ứng dụng p2P. Phương pháp bao gồm: thiết bị đầu cuối người dùng đầu tiên thu 
nhận một hoặc nhiều máy ngang hàng ban đầu từ máy chủ ngang hàng; máy chủ ngang 
hàng trả về một hoặc nhiều máy ngang hàng ban đầu theo chính sách thiết lập trước; 
thiết bị đầu cuối người dùng thiết lập nhóm ngang hàng ban đầu theo các máy ngang 
hàng ban đầu các máy ngang hàng trong nhóm ngang hàng ban đầu truyền thông với 
nhau để thu nhận thông tin của các máy ngang hàng khác trong các nhóm ngang hàng 
khác, và thiết lập nhóm ngang hàng mới theo thông tin của các máy ngang hàng khác. 
Do đó, mối quan hệ ổn định được thiết lập giữa các máy ngang hàng trong nhóm ngang 
hàng mới, và các máy ngang hàng có thể cung cấp dịch vụ hướng dẫn khi cần đến tài 
nguyên mạng. Hơn nữa, việc quản lý các máy ngang hàng dược thực hiện tại thiết bị đầu 
cuối người dùng, áp lực quản lý và chi phí cho máy chủ được giảm đi, các máy ngang 
hàng được sử dụng nhiều hơn và cải thiện trải nghiệm người dùng.  
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3. NETHERLANDS ORGANIZATION FOR APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH 
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P.O. Box 6072, NL-2600 JA Delft, Netherlands 

(72) BONNEFOIS Bernard (FR), FANICA AmÐlie (FR), COUDREUSE Lionel (FR), 
ORIANA Tassa (IT), VAN WORTEL Johannes Cornelis (NL) 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tấm thép cán nóng hoặc chi tiết rèn cán nóng được làm bằng 

thép austenit chịu được nứt do chùng ứng suất 
  (57)    Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nóng hoặc chi tiết rèn cán nóng được làm bằng thép 

austenit chịu được nứt do chùng ứng suất, có thành phần tính theo phần trăm khối lượng 
như sau : 0,019%≤ C ≤0,030%, 0,5%≤ Mn 0,2%, 0,1%≤ Si ≤0,75%, Al ≤0,25%, 18%≤ 
Cr≤25%, 12%≤Ni ≤20%, 1,5%≤ Mo ≤3%, 0,001%≤ B ≤0,008%, 0,25%≤ V≤0,35%, 
0,23%- N≤0,27%, phần còn lại là sát và các tạp chất không thể tránh được trong đó: 
Ni(tương đương) ≥ 1,11 Cr(tương đương) - 8,24, với Cr(eq) 
Cr+Mo+1,5Si+5V+3Al+0,02, Ni(eq) Ni+30C+x(N-0,045)+0,87 với x 30 khi N≤0,2, x 
22 khi 0,2≤N≤0,25, x=20 khi 0,25≤N≤0,35.  
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Techno 10-ro 51, Yuseong-gu, Daejeon 305-510, Republic of Korea 
(72) KIM, Hae Jin (KR), MOON, Eun Joung (KR), KIM, Yang Seon (KR), KWON, Young 

Joon (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Peptit ức chế sự phát tín hiệu TGF-beta 1 và chế phẩm điều trị 

bệnh xơ hóa chứa peptit này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến peptit bao gồm trình tự có SEQ ID No.1, thể biến dị và muối dược 

dụng của peptit này. Peptit, thể biến dị và muối dược dụng của peptit theo sáng chế có 
tác dụng ức chế sự phát tín hiệu TGF-beta 1 nên có hiệu quả trong điều trị và/hoặc 
phòng ngừa bệnh thoái hóa đĩa đệm, bệnh xơ hóa, ung thư và/hoặc bệnh xơ cứng tiểu 
cầu thận. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa peptit theo sáng chế để điều 
trị và/hoặc phòng ngừa bệnh thoái hóa đĩa đệm, bệnh xơ hóa, ung thư và/hoặc bệnh xơ 
cứng tiểu cầu thận.  
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(11) 29861 
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(22) 16.07.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/062105    16.07.2010 (87) WO 2011/010618  27.01.2011 
(30) 2009-170789    22.07.2009 JP 
(71) SHARP KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka-shi, Osaka 545-8522 Japan 
(72) YOKOMAKURA Kazunari (JP), HAMAGUCHI Yasuhiro (JP), NAKAMURA Osamu 

(JP), GOTO Jungo (JP), TAKAHASHI Hiroki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị trạm gốc và thiết bị trạm di động 

  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông vô tuyến, thiết bị trạm gốc và và thiết bị trạm 
di động có hiệu suất tiêu thụ công suất được cải thiện đồng thời chất lượng truyền thông 
vẫn được duy trì bằng cách tính đến sô tiêu thụ công suất và PH của thiết bị trạm di 
động trên đường lên. Bộ thu PUSCH (14) để thu tín hiệu PUSCH (Physical Uplink 
Shared Channel - Kênh vật lý chia sẻ đường lên) từ thiết bị trạm di động; bộ dò PH (15) 
để dò PH (Power Headroom - Khoảng cách biệt dụ trữ từ tín hiệu bình thường đến tín 
hiệu tối đa) từ tín hiệu PUSCH đã thu được; bộ xác định số lượng anten phát (16) để xác 
định, từ PH đã dò được số lượng anten phát mà thiết bị trạm di động sử dụng; bộ tạo 
DCI (10) để tạo DCI (Downlink Control Information Thông tin điều khiển đường xuống 
dựa vào thông tin cấp phát tần số của thiết bị trạm di động trên đường lên; và bộ truyền 
PDCCH (11) để biến đổi DCI đã được tạo ra và thông tin số lượng anten phát đã được 
xác định thành tín hiệu PDCCH (Physical Downlink Control Channel - Kênh vật lý điều 
khiển đường xuống) để truyền tín hiệu PDCCH đến thiết bị trạm di động.  
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Via L. Lotto 1 I-62014 Corridonia, (MC) ITALY 
(72) GISMONDI Andrea (IT) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình gia công để chế tạo đế trong dùng cho giày dép và 

đế trong thu được nhờ quy trình này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình gia công để chế tạo đế trong dùng cho giày dép, có băng 

(2) ở mặt dưới (B) của đế trong (1) và quanh toàn bộ chu vi của nó, chỉ ngoại trừ đối với 
vòm hình móng ngựa bao quanh gót của giày nếu muốn, mép ngoài (2a) của băng được 
gắn vào và căn thẳng với mép (1a) của đế trong (1) sao cho mép trong (2b) của băng (2) 
tự do để được gấp và tách ra khỏi mặt dưới (B) của đế trong (1), quy trình này bao gồm 
các bước vận hành sau: cắt đế trong (1) dọc theo mặt phẳng song song với nó để mở đế 
trong từ mũi đến cung bàn chân, phân chia nó ra thành nửa đế trong trên (1c) và nửa đế 
trong dưới (1d); cố định băng (2) ở bên dưới nửa đế trong dưới (1d) sao cho mép ngoài 
(2a) của băng (2) được cố định vào và căn thẳng với mép (1e) của nửa đế trong dưới 
(1d), trong khi mép trong (2b) của băng (2) tự do để được gấp và tách ra khỏi nửa đế 
trong dưới (1d); gài lớp đệm (5) vào giữa hai nửa đế trong (1c và 1d), hai nửa đế này 
được đặt xuống và gắn keo theo chu vi của nửa đế này trên nửa đế kia, để tạo ra kết cấu 
kẹp cùng với lớp giữa (5).  
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(74) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư N.T.K. (N.T.K. CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điều tiết van biến thiên, động cơ và phương tiện giao 

thông kiểu ngồi chân để hai bên có thiết bị này 
  (57)    Sáng chế đề xuất thiết bị điều tiết van biến thiên, trong đó khi bộ dẫn động (41) được 

vận hành để chuyển đổi giữa cần mổ (19) dùng cho tốc độ thấp và cần mổ (21) dừng cho 
tốc độ cao, bộ phận dẫn động (47) được di chuyển tới một vị trí khác, nhờ đó chốt nối 
(37) được dịch chuyển về phía cần mổ (21) dùng cho tốc độ cao. Tại thời điểm này, 
ngay cả khi bộ dẫn động (41) được làm ngừng vận hành, cơ cấu giữ trạng thái (43) giữ 
mỗi vị trí của chốt nối 37. Do đó, không có sự tiêu thụ năng lượng để giữ trạng thái mà 
việc chuyển đổi được thực hiện cho cần mổ 21 dừng cho tốc độ cao, và hơn nữa là không 
cần có các biện pháp chống nhiệt. Điều này làm cho thiết bị điều tiết van biến thiên có 
tính khả thi rất cao.  
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VANDUFFEL, Koen Antoon Kornelis (BE), WAANDERS, Petrus Paulus (NL) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Nhũ tương chứa pha dầu phân tán trong pha nước và quy 

trình polyme hoá huyền phù 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhũ tương chứa pha dầu phân tán trong pha nước, trong đó pha dầu 

này bao gồm ít nhất 53% khối lượng là một hoặc nhiều peroxit hữu cơ, nhiều hơn 50% 
khối lượng của nó có hàm lượng oxy phân tử hoạt tính ít nhất là 7,00% khối lượng, nhũ 
tương này thoả mãn các thử nghiệm phân loại đối với peroxit hữu cơ loại F. Nhũ tương 
này cho phép vận chuyển và bảo quản an toàn các nhũ tương peroxit hữu cơ có hàm 
lượng oxy hoạt tính cao mà không cần đến các thùng vận chuyển và thùng chứa có lỗ 
thoát lớn hơn hoặc áp suất thiết kế cao hơn.  
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(72) PACHOT, Jean (FR), DINI, Christophe (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Dẫn xuất 2-amino-2-phenyl-alkanol, quy trình điều chế và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)    Sáng chế đề cập đến dẫn xuất este của 2-amino-2-phenyl-alkanol có công thức chung (I), 

trong đó: R1 cùng với R3 và nguyên tử nitơ và nguyên tử cacbon mà chúng lần lượt gắn 
vào tạo thành dị vòng có từ 4 đến 7 cạnh, tùy ý được thế ở vị trí α của nguyên tử nitơ bằng 
một hoặc hai gốc Ra và Rb, có thể độc lập với nhau, là nguyên tử hydro hoặc alkyl mạch 
thẳng hoặc mạch nhánh có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon, và R2 là nguyên tử hydro hoặc là 
gốc -CO-O-CHR4-OCOR5, trong đó R4 là nguyên tử hydro hoặc alkyl mạch thẳng hoặc 
mạch nhánh có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon, và R5 là gốc alkyl tùy ý được thế bằng 
benzyloxycarbonylamino, axylamino hoặc bằng gốc axit amin, hoặc là dị vòng, hoặc R2 
là gốc alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có từ 1 đến 4 nguyên tử cacbon, gốc alkyl có từ 
2 đến 4 nguyên tử cacbon được thế bằng OH, alkoxy, alkylthio, NH2, alkylamino, 
dialkylamino, tùy ý cùng với nguyên tử nitơ mà chúng gắn vào tạo thành dị vòng có 5 
hoặc 6 cạnh, cần hiểu rằng gốc alkyl được thế nêu trên ở dạng mạch thẳng hoặc mạch 
nhánh và chứa ít nhất 2 nguyên tử cacbon giữa >NR2 và nhóm thế; trừ khi có quy định 
khác, gốc alkyl và axyl ở dạng mạch thẳng hoặc mạch nhánh và có từ 1 đến 7 nguyên tử 
cacbon, ở dạng R hoặc S của chúng hoặc hỗn hợp của chúng, cũng như muối dược dụng 
của chúng, nếu có.  
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(72) KATO, Konosuke (JP), HARA, Tomohiko (JP), TSUKAMOTO, Toru (JP), YAGI, 

Mamoru (JP), KUROSAKA, Kazuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp sửa chữa kết cấu cách nhiệt và kết cấu cách 

nhiệt được tạo ra nhờ phương pháp này 
  (57)    Sáng chế đề xuất phương pháp sửa chữa kết cấu cách nhiệt, phương pháp này có khả 

năng tạo kết cấu cách nhiệt mới có tính chất cách nhiệt được nâng cao một cách có hiệu 
quả, so với tính chất cách nhiệt của kết cấu cách nhiệt hiện có, và kết cấu cách nhiệt 
được tạo ra bởi phương pháp sửa chữa này. Phương pháp sửa chữa kết cấu cách nhiệt 
theo sáng chế được sử dụng để sửa chữa kết cấu cách nhiệt hiện có bao gồm: phần thân 
cần giữ nhiệt (10); và phần tử cách nhiệt (20) bọc phần thân cần giữ nhiệt, phương pháp 
sửa chữa này bao gồm việc tạo kết cấu cách nhiệt mới (2) gồm: phần thân cần giữ nhiệt 
(10); phần tử cách nhiệt (20); phần tử sửa chữa (50) bọc phần tử cách nhiệt và có tính 
chất cách nhiệt, tính thấm hơi nước, và tính không thấm nước; và phần tử bên ngoài 
bằng kim loại (60) bọc phần tử sửa chữa và được tạo có lỗ thoát nước (70) ở phần phía 
dưới của phần tử bên ngoài bằng kim loại.  
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(11) 29867 
(21) 1-2012-00484 (51) 7 G05F  1/455, H03K  17/16, H02M  

1/08 
(22) 23.08.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/IB2010/002058   23.08.2010 (87) WO2011/024048 03.03.2011 
(30) 2009-195205 26.08.2009 JP 

2009-195389 26.08.2009 JP 
2009-195399 26.08.2009 JP 
2009-195412 26.08.2009 JP 

Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2012 
(71) PANASONIC CORPORATION  (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 
(72) Kiyoshi GOTO (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị điều khiển phụ tải 

  (57)     Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển phụ tải bao gồm: khối chuyển mạch chính bao gồm 
phần tử chuyển mạch chính được mắc nối tiếp với nguồn điện AC và phụ tải, và điều 
khiển việc cấp nguồn cho phụ tải; công tắc sử dụng đề xuất ra tín hiệu khởi động để khởi 
động ít nhất phụ tải nêu trên; khối điều khiển để điều khiển việc mở và đóng khối 
chuyển mạch chính; khối cấp nguồn thứ nhất để cấp điện áp ổn định cho khối điều 
khiển; và khối cấp nguồn thứ hai và khối cấp nguồn thứ ba, mỗi trong số hai khối này 
đều cấp nguồn cho khối cấp nguồn thứ nhất. Thiết bị điều khiển phụ tải này khác biệt ở 
chỗ, khi nhận được tín hiệu khởi động, thì khối điều khiền sẽ xuất tín hiệu điều khiển 
ban đầu, để đóng phần tử chuyển mạch chính, vào khối chuyển mạch chính trước khi 
nguồn cấp, vốn cấp nguồn cho khối cấp nguồn thứ nhất, được chuyển mạch từ khối cấp 
nguồn thứ hai sang khối cấp nguồn thứ ba.  
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(11) 29868 
(21) 1-2012-00487 (51) 7 E04B  5/32,  5/43 
(22) 27.02.2012 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.02.2012 
(75) Phạm Khắc Hiên  (VN) 

Số 4 lô 4a phố Trung Hoà, khu đô thị Trung Yên, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
(54) Kết cấu sàn dày sườn bê tông cốt thép 

  (57)    Sáng chế đề xuất kết cấu sàn dày sườn bê tông cốt thép, rỗng, không dầm, chịu lực hai 
phương, thi công sử dụng hạn chế cốp pha và giáo chống, áp dụng làm sàn cho các công 
trình phức tạp là công trình ngầm, công trình cao tầng khẩu độ lớn và các công trình 
khác.  
Thép của sàn được gia công tại nhà máy thành các sườn thép. Một phương là sườn thép 
(2) dạng dàn không gian tiết diện chữ V ngược với một thép đỉnh và hai thép đáy được 
liên kết với nhau bằng hàn với hai thép nhỏ hơn uốn hình sin ở hai mặt bên. Phương thứ 
hai chịu cắt là sườn răng lược (6) tương tự sườn thép (2) nhưng không có thép đỉnh, quay 
ngược xuống cài vào sườn thép (2) như răng lược, chịu uốn là thép rời đường kính lớn 
đặt ngay bên dưới và thép lưới mặt trên. Giữa các sườn đặt các khối xốp hình trụ tiết diện 
chữ nhật bằng chất xốp không cháy có tỷ trọng rất thấp tạo ra hệ sườn giao nhau hai 
phương tiết diện chữ I và sàn có độ rỗng lớn trên 45%.   
Thi công sàn phần ngầm sử dụng các cấu kiện sàn (1) gồm hai sườn thép (2) hàn vào tấm 
tôn (3) thay cốp pha đặt lên hệ đà giáo được treo bằng dây cáp và thả dần hệ đà giáo 
xuống các sàn tầng hầm dưới qua một số lỗ tạo sẵn ở sàn, cọc nhồi có thép bản chịu cắt 
liên kết hệ đà giáo. Thi công phần thân dùng phương pháp bán lắp ghép đổ trước lớp bê 
tông dưới dày 6cm thay cốp pha thành từng cấu kiện rồi cẩu lên vị trí, hoặc đổ bê tông 
toàn bộ tại công trình. Do các sườn thép (2) có độ cứng ngay khi chưa đổ bê tông nên 
cho phép sử dụng hạn chế cốp pha và giáo chống. Do đổ trước lớp bê tông dưới khối 
xốp, khối xốp có thành thẳng đứng được kẹp bởi sườn thép (2) hai bên, nên khối xốp 
không bị đẩy nổi, ổn định khi đặt khối xốp lên lớp bê tông đã đổ và đổ tiếp lớp bê tông 
trên.   
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(11) 29869 
(21) 1-2012-00627 (51) 7 D06P  5/30, C09B  67/22 
(22) 13.08.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/EP2010/061821 13.08.2010 (87) WO 2011/020789 24.02.2011 
(30) 10 2009 028 780.9      21.08.2009 DE 
(71) DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH  (DE) 

Industriepark Hochst, Geb. B 598, 65926 Frankfurt am Main, Germany 
(72) MURGATROYD, Adrian (GB), GRUND, Clemens (DE), LIEBIG, Timo (DE), 

NEUBAUER, Stefan (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Hỗn hợp thuốc nhuộm và mực để in vải dệt kỹ thuật số chứa 

hỗn hợp này 
  (57)    Sáng chế đề xuất hỗn hợp thuốc nhuộm chứa ít nhất một thuốc nhuộm có công thức (I)  

 

  
 
và ít nhất một thuốc nhuộm có công thức (II)  
 

  
 
trong đó mỗi ký hiệu T1, T2, R1 đến R9 và n là như được xác định trong bản mô tả. Sáng 
chế còn đề cập đến mực để in vải dệt kỹ thuật số chứa hỗn hợp thuốc nhuộm này.  
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(11) 29870 
(21) 1-2012-00654 (51) 7 A01N  47/36,  25/04,  25/30, A01P  

13/00 
(62) 1-2007-02095   
(22) 23.02.2006 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2006/303918    23.02.2006 (87) WO2006/098156 21.09.2006 
(30) 2005-072034 14.03.2005 JP 

2005-361424 15.12.2005 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 13.03.2012 
(71) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka, 5500002, Japan 
(72) YOSHII Hiroshi (JP), ISHIHARA Yoshiaki (JP), YAMADA Ryu (JP), TSURUTA 

Tatsuhiko (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm diệt cỏ dạng huyền phù và phương pháp phòng trừ 

thực vật không mong muốn 
  (57)   Sáng chế đề cập tới chế phẩm diệt cỏ dạng huyền phù chứa (1) hoạt chất diệt cỏ là hợp 

chất sulfonylure hoặc muối của nó, (2) ít nhất một chất hoạt động bề mặt được chọn từ 
nhóm bao gồm este của axit béo sorbitol alcoxyl hóa và este của axit béo sorbitan 
alcoxyl hóa, và (3) chất pha loãng không trộn lẫn được với nước. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập tới phương pháp phòng trừ thực vật không mong muốn hoặc ức chế sự phát triển 
của chúng, bao gồm bước đưa chế phẩm diệt cỏ dạng huyền phù với lượng có tác dụng 
diệt cỏ vào thực vật không mong muốn hoặc vào nơi chúng mọc.  
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(11) 29871 
(21) 1-2012-00770 (51) 7 D06M  13/355,  11/30,  11/50,  

13/388,  101/06 
(22) 24.08.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/064275   24.08.2010 (87) WO2011/024807 03.03.2011 
(30) 2009-194866      25.08.2009 JP 
(71) 1. The University of Tokyo  (JP) 

3-1, Hongo 7-chome, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8654, Japan 
2. Gunze Limited  (JP) 
No.1, Zeze, Aono-cho, Ayabe-shi, Kyoto 6238511, Japan 

(72) ISOGAI, Akira (JP), SAITO, Tsuguyuki (JP), TANAKA, Chiaki (JP), YUI, Yoshinari 
(JP) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Phương pháp tổng hợp sợi xenluloza ưa nước và phương pháp 

xử lý sợi xenluloza thành dạng ưa nước 
  (57)    Sáng chế đề cập đến phương pháp xử lý sợi xenluloza thành dạng ưa nước mà có thể 

ngăn ngừa sự phai màu hoặc giảm độ bền. Phương pháp này bao gồm bước oxy hoá thứ 
nhất trong đó sợi xenluloza được oxy hoá trong dung dịch phản ứng thứ nhất chứa hợp 
chất N-oxyl và chất oxy hoá lại hợp chất N-oxyl này; và bước oxy hoá thứ hai, trong đó 
xenluloza đã được oxy hoá thu được từ bước oxy hoá thứ nhất được oxy hoá trong dung 
dịch phản ứng chứa chất oxy hoá để oxy hoá nhóm aldehyt.  
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(11) 29872 
(21) 1-2012-00773 (51) 7 D06F  39/08,  23/06,  33/02 
(22) 02.08.2010 (43) 25.05.2012 
(86) PCT/JP2010/063018  02.08.2010 (87) WO 2011/024611  03.03.2011 
(30) 2009-193046 24.08.2009 JP 

2009-210415 11.09.2009 JP 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.04.2012 
(71) 1. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA  (JP) 

1-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. TOSHIBA CONSUMER ELECTRONICS HOLDINGS CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
3. TOSHIBA HOME APPLIANCES CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 

(72) TAKAI, Yuji (JP), NISHIWAKI, Satoru (JP), NISHIMURA, Yoshimi (JP), IWAI, Shogo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt loại lồng quay 

  (57)    Sáng chế đề cập đến máy giặt loại lồng quay có bố trí: lớp vỏ bên ngoài; bồn nước có 
dạng hình trụ đáy kín có phía bề mặt sau cua nó được đóng kín và được đỡ đàn hồi phía 
trong lớp vỏ bên ngoài theo cách mà trục trung tâm của bồn nước được nằm trên trục 
kéo dài xuống dưới và về phía sau; lồng quay được bố trí trong bồn nước để có thể quay 
được quanh trục, có dạng hình trụ đáy kín có phía bề mặt sau của nó được đóng kín, và 
được bố trí một số lỗ ở vách tròn của lồng quay; động cơ máy giặt được bố trí phía ngoài 
của bề mặt sau của bồn nước và dẫn động lồng quay theo hướng tiến vê phía sau và 
hướng ngược lại; các vách ngăn được bố trí ở phần ngoại vi bên trong của lồng quay và 
kéo dài theo hưởng ngược về phía sau dọc theo trục; phần khoảng hở đường nước vào 
được tạo ra ở đáy của bồn nước; các phần cửa xả nước thứ nhất và thứ hai; mà chúng 
được tạo ra ở phía bề mặt trước của bồn nước ở các vị trí ở phần trên của nó; đường dẫn 
tuần hoàn nối với khoảng hở đường nước vào và phần cửa xả nước thứ nhất và thứ hai; 
bơm tuần hoàn được bố trí trong đường dẫn tuần hoàn và xả nước, mà được lấy ra khỏi 
phần khoảng hở đường nước vào của bồn nước, từ các phần cửa xả nước thứ nhất và thứ 
hai vào phía trong của lồng quay; và phương tiện điều khiển điều khiển động cơ máy 
giặt và bơm tuần hoàn.  
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Phần II 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền giảI pháp hữu ích 
 
 
 
(11) 1967 
(21) 2-2010-00228 (51) 7 A01C 15/00 
(22) 27.10.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 27.10.2010 
(71) Công ty Cổ phần Bourbon Tây Ninh  (VN) 

Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 
(72) Nguyễn Trọng Hòa (VN) 
(54) Thiết bị cày sâu bón phân bằng mô tơ thủy lực 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị cày sâu bón phân bằng mô tơ thủy lực gọn nhẹ, chi phí 
sản xuất rẻ có khả năng điều chỉnh được lượng phân bón theo ý muốn, khống chế được 
việc bón phân hoặc không bón phân ngay khi máy kéo hoạt động và có thể bón phân sát 
gốc mà không gây hư hại cho cây, bao gồm : 2 phễu đựng phân (1), trục quay (2) nối 
liền gắn vào đáy 2 phễu, thân thiết bị gồm 3 thanh ngang và 3 thanh dọc, 2 ống bón 
phân (7), 2 lưỡi cày (9), 2 bánh lái lưỡi cày (5), 2 dây dẫn nhớt (6) từ máy kéo vào hộp 
chỉnh lưu lượng nhớt (4) lên động cơ mô tơ thủy lực (8).  
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1968 (11) 
(21) 2-2010-00233 (51) 7 E06B 9/15 
(22) 01.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 01.11.2010 
(75) FANG-KAI LIU  (TW) 

No. 253, Daxing 1st St., Luzhu Township, Taoyuan County 338, Taiwan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 

Kết cấu cửa cuốn có đệm (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới kết cấu cửa cuốn có đệm bao gồm cửa cuốn được tạo ra 

bằng cách nối quay được nhiều tấm mỏng với nhau, từng tấm mỏng này có đế và hai 
bích nối lần lượt kéo dài từ cạnh trên tới cạnh dưới của đế để cho phép các tấm mỏng có 
thể được nối quay được với nhau, và các chi tiết đệm lần lượt được gắn vào mặt sau của 
đế của từng tấm mỏng để ngăn không cho các tấm mỏng cọ xát lên một tấm mỏng khác 
khi cửa cuốn được cuộn lên, nhờ đó ngăn ngừa hư hại do cọ xát.  
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(11) 1969 
(21) 2-2010-00236 (51) 7 B65D  88/16,  88/00 
(22) 04.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2010 
(75) CHIH - HUNG LIN  (TW) 

No. 11, Sansian St., East District, Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Túi đựng hàng bao gồm các thân đồ chứa bên ngoài và bên 
trong 

(54) 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến túi đựng hàng (20) gồm: thân chứa bên ngoài (21) có thành 
bao ngoài (211), thành bao ngoài (211) có các mặt trong (213) và ngoài (214) đối nhau 
và phần đầu trên (212) có đầu trên hở (215); và thân chứa bên trong (22) được bố trí bên 
trong và cố định vào thân chứa bên ngoài (21), thân chứa bên trong (22) có thành bao 
trong (211) gồm phần đầu trên gập lại (222), phần đầu trên gập lại (222) kéo dài trên 
đầu trên mở (215) của phần đầu trên (222) của thành bao ngoài (211) tới mặt ngoài 
(213) của thành bao ngoài (211).  
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(11) 1970 
(21) 2-2010-00237 (51) 7 B65D  88/16,  88/00 
(22) 04.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 04.11.2010 
(75) CHIH - HUNG LIN  (TW) 

No. 11, Sansian St., East District, Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Túi đựng hàng bao gồm các thân chứa bên ngoài và bên trong (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến túi đựng hàng (20) gồm: thân chứa bên ngoài (21) có mặt 

bao bên trong (213), thân chứa bên trong (22) được bố trí bên trong thân chứa bên ngoài 
(21) và có mặt bao ngoài (223) đối diện với mặt bao bên trong (213) của thân chứa bên 
ngoài (21); và ít nhất một tấm gắn chặt (23) có đầu thứ nhất (231) được nối với mặt bao 
bên trong (213) của thân chứa bên ngoài (21) và đầu thứ hai (232) được nối với mặt bao 
ngoài (223) của thân chứa bên trong (22).  
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(11) 1971 
(21) 2-2010-00238 (51) 7 A47C  4/00,  4/44,  4/46 
(22) 08.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 08.11.2010 
(75) Lâm Tấn Lợi  (VN) 

42 đường 332 Phạm Hùng, phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 

Ghế bạt đa năng gập lại được (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích để cập đến ghế bạt đa năng gập lại được bao gồm khung căng bạt gồm 

thanh tựa lưng có dạng gần như hình chữ U và thanh mặt ngồi có dạng gần như hình chữ 
nhật, các đầu chữ U của thanh tựa lưng lần lượt được nối xoay được vào đầu sau của các 
thanh dọc của thanh mặt ngồi nhờ các phương tiện nối thanh tựa lưng với thanh mặt ngồi 
theo cách sao cho thanh tựa lưng có thể gập lại nằm dọc theo thanh mặt ngồi của khung 
căng bạt và khi mở ra tạo thành một khung gần như hình chữ nhật (khi nhìn từ trên 
xuống); các bạt ghế được liên kết vào các mép trong của các thanh tựa lưng và thanh mặt 
ngồi của khung căng bạt; phương tiện định vị góc để điều chỉnh và cố định góc nghiêng 
giữa thanh tựa lưng với thanh mặt ngồi của khung căng bạt; và hai chân đỡ để đỡ khung 
căng bạt gồm chân đỡ trước và chân đỡ sau có dạng hình chữ U, các chân đỡ này lần 
lượt được nối xoay được ở các đầu chữ U của chung với các đầu trước và đầu sau của 
thanh mặt ngồi của khung căng bạt nhờ các phương tiện nối chân đỡ trước và chân đỡ 
sau sao cho khi sử dụng thì các chân đỡ cố định thanh mặt ngồi của khung căng bạt ở 
tình trạng gần như theo phương nằm ngang và khi không sử dụng các chân đỡ có thể gập 
lại nằm dọc theo thanh mặt ngồi của khung căng bạt; nhờ đó ghế bạt đa năng có thể 
được sử dụng làm ghế ngồi bằng cách điều chỉnh và cố định thanh tựa lưng nghiêng ra sau 
so với thanh mặt ngồi của khung căng bạt hoặc có thể được sử dụng làm giường nằm bằng 
cách điều chỉnh và cố định thanh tựa lưng ngửa ra gần song song với thanh mặt ngồi.  
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(11) 1972 
(21) 2-2010-00244 (51) 7 A61B 5/00, G01N 33/00 
(22) 12.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 12.11.2010 
(71) Viện Công nghệ sinh học, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam  

(VN) 
Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(72) Đinh Duy Kháng (VN), Bạch Thị Như Quỳnh (VN), Đồng Văn Quyền (VN), Nguyễn 
Thị Hoa (VN), Lê Phương Hằng (VN) 

(54) Bộ kit chẩn đoán HIV đặc hiệu phân typ CRF01_AE và quy trình 
sản xuất bộ kit này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ kit chẩn đoán HIV đặc hiệu phân typ CRF01-AE và 
quy trình sản xuất bộ kit này. Bộ kit được chế tạo trên cơ sở sử dụng các kháng nguyên 
tái tổ hợp GP 120, GP41 và P24, biểu hiện từ các gen tương ứng của virus HIV thuộc 
phân typ CRF01_AE. Đây là phân typ lưu hành chủ yếu ở Việt Nam, chiếm tới 97%.  
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1973 (11) 
(21) 2-2010-00245 (51) 7 B65G 9/00, 29/00, 47/00, B65H 

11/00, 15/00 
(22) 16.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 16.11.2010 
(75) CHIN - CHI LIN  (TW) 

No. 473, Sanfong Rd., Houli Township, Taichung County, Taiwan 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

Máy cấp liệu kiểu vòng treo (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến máy cấp liệu kiểu vòng treo bao gồm cụm vòng treo (10), 

cơ cấu định vị (20), vỏ máy (30), cơ cấu cấp liệu (40) và cơ cấu dẫn động (50). Cụm 
vòng treo (10) bao gồm khung treo bên trên (11) và khung treo bên dưới (12). Cơ cấu 
định vị (20) bao gồm tấm định vị góc (21) được lắp điều chỉnh được trên một trong số 
các khung treo bên trên (11) và bên dưới (12), và một chi tiết khóa (24) được lắp vào 
khung còn lại của một trong số các khung treo bên trên (11) và bên dưới (12). Chi tiết 
khóa (24) có thể ăn khớp được với một trong các lỗ điều chỉnh (212, 213, 214) của tấm 
định vị góc (21). 
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(11) 1974 
(21) 2-2010-00248 (51) 7 E03C 1/308, F04D 1/00, E03F 7/10 
(22) 19.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 19.11.2010 
(71) Công ty TNHH một thành viên thoát nước đô thị TP.HCM  (VN) 

8bis Phạm Ngọc Thạch, phường 6, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Ngô Tuấn Cường (VN) 

Máy nạo vét cống (54) 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy nạo vét lòng cống dùng để nạo kéo bùn trong lòng cống thoát 

nước. Khung máy hình thang làm bằng sắt hình L50.50.5 (10), trên khung có gắn động 
cơ xe gắn máy 100cc ~ 110cc (1), thông qua bộ nhông đĩa xích (2) động cơ kéo cụm 
bánh răng (3, 4) làm cho tang trống (5) quay và kéo sợi cáp ∅10 và làm quả cầu di 
chuyển qua lại trong lòng cống, túc đồng thời cũng sẽ kéo bùn ra hầm ga, sau đó dùng 
ký xúc lên bờ và vận chuyển đi đổ.  
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(11) 1975 
(21) 2-2010-00253 (51) 7 A42B  3/06C2 
(22) 22.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2010 
(75) KUO, CHIN-HSIEN  (TW) 

11F-4, No. 177, Xuefu Rd., South Dist., Taichung City, Taiwan 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Mũ bảo hiểm thông khí chống va đập 

  (57)    Sáng chế đề xuất mũ bảo hiểm thông khí chống va đập, bao gồm 01 vỏ mũ và và phần 
kết hợp bên trong vỏ mũ và lớp bên trong mũ, bên trên vỏ mũ được kết hợp một bởi chụp 
thông gió, chụp thông gió này có cửa thông gió, phần trong của vỏ mũ và lớp bên trong 
mũ phân biệt được thiết kế bởi cửa thông gió trở lên thông ra lỗ thông khí của chụp 
thông gió, giữa chụp thông gió và vỏ mũ có một lớp đệm. Mũ bảo hiểm thông khí chống 
va đập theo sáng chế đạt đến mục đích nhẹ, cực kì thông gió, thoáng, xoá bỏ cảm giác 
nóng bức, tăng thêm mục đích chống va đập an toàn.  
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(11) 1976 
(21) 2-2010-00255 (51) 7 C25D  3/48,  5/04 
(22) 24.11.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.11.2010 
(75) 1. Nguyễn Đức Hùng  (VN) 

68 Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
2. Nguyễn Duy Kết  (VN) 
Số 9, ngõ 2, ¤ Cách, Đức Giang, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(54) Phương pháp mạ vàng cho kim loại không sử dụng bể mạ và 
dung dịch mạ sử dụng cho phương pháp này 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến dung dịch mạ vàng có thể sử dụng để mạ vàng cho kim 
loại không dùng bể bao gồm kali vàng xyanua, axit oxalic, kali oxalat, axit formic và 
keo polyvinylacrylic với tỷ lệ thành phần như sau:  
kali vàng xyanua KAu(CN)2                     20 - 50 g/l  
Axit oxalic                                                60 - 80 g/l  
Kali oxalat                                                80 - 120 g/l  
Dung dịch axit formic 10%                      20 - 50 g/l  
Keo polyvinylacrylic                                  5 - 10 g/l  
Đồng thời, giải pháp hữu ích cũng đề cập đến phương pháp mạ vàng không dùng bể nhờ 
sử dụng dung dịch mạ vàng này.  
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(11) 1977 
(21) (51) 7 F26B 17/02 2-2010-00281 
(22) 17.12.2010 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.12.2010 

Công ty TNHH Tâm Trí  (VN) (75) 
ấp Phước Trị, xã Long Toàn, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh 

(74) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu và chất lượng (CBQ) 
(54) Thiết bị sấy lúa 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị sấy lúa gồm buồng sấy (17) có dạng hình hộp chữ 
nhật, cạnh bên của buồng sấy (17) có bố trí một quạt gió (28), một nhiệt kế (30); ở phía 
sau buồng sấy (17) có bố trí một quạt hút (29) và phía trên buồng sấy có hộc cấp lúa 
(18) và cửa tháo liệu (26) được bố trí phía dưới buồng sấy; hệ thống băng tải được bố trí 
bên trong buồng sấy (17), hệ thống băng tải này bao gồm năm băng tải (21 - 25) được 
làm bằng lưới inôc; hệ thống truyền động gồm động cơ (1), bộ bánh răng nón (6), (7), 
(8) trong đó, bánh răng chủ động (6) bằng 1/3 hai bánh răng bị động (7), (8) nên có tác 
dụng.làm giảm tốc và truyền chuyển động đến các băng tải; hệ thống gia nhiệt bao gồm 
mười thanh điện trở (19) được bố trí đều bên trong buồng sấy, hệ thống gia nhiệt này 
hoạt động được thông qua động cơ (1) kéo đinamo (2) phát điện, nhiệt độ của buồng sấy 
được khống chế thông qua tủ điện (31) có gắn cảm biến (32) và rơle nhiệt (33). Bên 
cạnh tủ điện có gắn nhiệt kế (30) để tiện việc theo dõi.  
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1978 (11) 
(51) 7 H02H  7/20 (21) 2-2011-00038 

(22) 28.02.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 099220976 29.10.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 28.02.2011 
(71) DIGI-TRIUMPH TECHNOLOGY INC.  (TW) 

10F., No. 2, Baosheng Rd., Yonghe Dist., New Taipei City 234, TAIWAN 
(72) YANG, Ching-Nan (TW), KAO, Tsung-Chih (TW), YANG, Chun-Hsin (TW) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 

Thiết bị duy trì dòng điện liên tục (54) 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập tới thiết bị duy trì dòng điện liên tục, bao gồm thiết bị duy trì 

nguồn điện và môđun kích hoạt điện. Thiết bị duy trì nguồn điện kết nối với các đường 
đây điện trong nhà, đồng thời nó có nhiệm vụ cảm ứng được mọi tình trạng điện áp của 
các đường dây điện. Khi điện áp ở tình trạng bất thường thì bộ thu tín hiệu không dây 
gắn bên trong môđun kích hoạt điện sẽ tiếp nhận tín hiệu điện áp bất thường từ bộ phát 
tín hiệu không dây nằm bên trong thiết bị duy trì nguồn điện, từ đó có thể khởi động 
được nguồn điện dự phòng để cho các thiết bị điện tử hoạt động. Như vậy, với cấu tạo 
như mô tả trên thì không chỉ luôn duy trì được chế độ hoạt động ban đầu của hệ thống 
cấp điện, mà khi mất điện vẫn có thể bảo đảm duy trì được sự hoạt động của các thiết bị 
điện tử.  
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1979 (11) 
(21) 2-2011-00179 (51) 7 A43D  11/00 
(22) 15.08.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 201010547898.6 08.11.2010 CN 
(71) MAI, ZHI QIANG  (CN) 

No. 28, Xiatunxincun Rd., Baotun, Houjie Town, Dongguan City, Guangdong 
Province, China 

(72) Liao, Chao Chung  (TW) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Bộ điều chỉnh dùng cho máy sản xuất giày 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến bộ điều chỉnh dùng cho máy sản xuất giày, bao gồm: tấm 
giá đỡ và hai kẹp vuốt dưới lắp trên tấm giá đỡ. Tấm giá đỡ có cặp rãnh dẫn hướng thứ 
nhất và cặp rãnh đẫn hướng thứ hai, cặp chốt dẫn hướng thứ nhất và cặp chốt dẫn hướng 
thứ hai tương ứng với các rãnh dẫn hướng thứ nhất và các rãnh dẫn hướng thứ hai. Các 
chốt dẫn hướng thứ nhất và thứ hai lần lượt được lắp chốt xoay với đầu phía trước và đầu 
phía sau của hai kẹp vuốt dưới. Tấm giá đỡ còn bao gồm cơ cấu điều chỉnh thứ nhất. Cơ 
cấu điều chỉnh thứ nhất bao gồm xi lanh truyền động thứ nhất được lắp với các thanh 
liên kết thứ nhất tại hai mặt bên. Thanh liên kết thứ nhất được lắp chốt xoay với các chốt 
dẫn hướng thứ nhất. Các thanh liên kết thứ hai được lắp chốt xoay với các chốt dẫn 
hướng thứ nhất. Thông qua cơ cấu điều chỉnh thứ nhất phối hợp hoạt động với tấm giá 
đỡ, các kẹp vuốt trái và phải có thể mở hoặc đóng một cách nhanh chóng để thích ứng 
với sự thay đổi của đường bao mũi giày. Khi thay đổi hình dạng mũi giày, không cần 
điều chỉnh các kẹp vuốt bằng tay, nhờ đó có thể rút ngắn thời gian điều chỉnh, tăng năng 
suất và giảm chi phí sản xuất.  
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(11) 1980 
(21) 2-2011-00217 (51) 7 B29C  49/00 
(22) 05.10.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 99219239 05.10.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 05.10.2011 
(71) 1. CHEN CHIEN - LI  (TW) 

No. 2, Kai-an 5th St., Annan Dist., Tainan City, Taiwan. 
2. WANG CHUN - TIEN  (TW) 
No. 27, Alley 24, Lane 195, Zhongshan S. Rd., Yongkang Dist., Tainan City, Taiwan 

(72) Chen Chien - Li (TW) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Khuôn thổi nhựa liên tục 

  (57)    Khuôn thổi nhựa liên tục chủ yếu bao gồm khuôn trái và khuôn phải. Khuôn trái (hoặc 
khuôn phải) này được bố trí cố định với thiết bị điều chỉnh gồm có lòng khuôn được tạo 
ra với lỗ đẩy trong lòng khuôn này. Khi khuôn trái và khuôn phải đóng, miệng phun khí 
được di chuyển trong khuôn thổi nhựa để từ từ thổi sản phẩm. ống phun khí được ngừng 
thổi khí và lấy ra khỏi khuôn thổi nhựa khi kết thúc việc đóng khuôn. Thiết bị điều chỉnh 
được sử dụng để điều chỉnh kim phun khí vào phần bên trong của khuôn thổi nhựa qua 
đế bơm khí và để đi xuyên qua miệng phun được bố trí trên sản phẩm thổi nhựa. Thiết bị 
điều chỉnh có thể điều chỉnh bước thổi khí hoặc xả khí bên trong phần lõm của sản phẩm 
thổi nhựa để duy trì dòng khí ổn định ở bước thổi sản phẩm.  

 
  
 

  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
301 

1981 (11) 
(21) 2-2011-00222 (51) 7 A61F  13/15,  13/49 
(22) 12.10.2011 (43) 25.05.2012 
(30) TW99219834 14.10.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 20.12.2011 
(75) 1. TSAI PO-AN  (TW) 

8F.-2, No.9, Chongshang St., Zuoying Dist., Kaohsiung City, Taiwan 
2. OU CHARNG-CHING  (TW) 
5F., No. 4, Ln. 41, Hejiang St., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan 
3. SHIH HSU-FENG  (TW) 
No. 11, Gongye E. 3rd Rd., Lugang Township, Changhua County, Taiwan 

(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Tã lót có kết cấu kết hợp 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất tã lót có kết cấu kết hợp thuận tiện, chi phí thấp và dễ sản xuất 

hàng loạt. Tã lót bao gồm cánh bên có tấm đính nằm trên đó và tấm mỏng phía sau có 
lớp chống rò và lớp vải không dệt vốn được liên kết toàn phần hoặc một phần. Lực liên 
kết giữa tấm dính và tấm mỏng phía sau nằm trong khoảng từ 100 đến 700 g/insơ (3,94 
đến 275,5 g/cm) ở góc 180 độ, và ứng suất cắt ở góc 180 độ là lớn hơn 1000 g/insơ 
(393,7 g/cm). Nhờ sự liên kết giữa tấm dính và tấm mỏng phía sau, người sử dụng có thể 
gắn theo cách tùy ý tấm dính với bề mặt của lớp vải không dệt để điều chỉnh độ chặt của 
tã lót.  
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(11) 1982 
(21) 2-2011-00270 (51) 7 E06B  7/00,  7/14 
(22) 17.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 099222378 18.11.2010 TW 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.11.2011 
(71) ALUDO ENTERPRISE CO., LTD.  (TW) 

2F., No. 16, Lane 21, Gaocheng 1st St., Bade City, Taoyuan County 334, Taiwan 
(72) WANG Heng Nan  (TW) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(54) Cửa sổ nhôm có kết cấu thoát nước dạng rỗng nhiều khoang 

và được làm cân bằng áp lực 
  (57)   Giải pháp hữu ích đề cập đến cửa sổ nhôm có kết cấu thoát nước dạng rỗng nhiều 

khoang được làm cân bằng áp lực, trong đó nhiều khoang lưu trữ nước kết nối với nhau 
được tạo ra trong không gian rỗng trong khung dưới của cửa sổ nhôm. Các khoang hình 
thành một kênh thoát nước ngoằn ngoèo nối với nhau bằng các lỗ xuyên. Ngoài ra, lỗ 
dẫn được cung cấp trên các rãnh trượt của cửa sổ nhôm tích lũy và dẫn nước vào các 
khoang lưu trữ nước, và lỗ thoát nước được tạo ra bên ngoài khoang lưu trữ cuối cùng để 
xả nước ra bên ngoài . Do các kênh thoát nước được hình thành bởi nhiều khoang lưu trữ 
nước dài dạng ngoằn ngoèo, nên gió mạnh thổi vào các khoang qua các lỗ xả sẽ đi đến 
và xoay trong các khoang ngoằn ngoèo, và kết quả là, áp lực đặt trên các lỗ dẫn trong 
các rãnh trượt được giảm xuống và bị làm trễ bởi khoảng dài, cho phép nước tích lũy 
trong các rãnh trượt chảy vào các khoang lưu trữ nước. Hệ thoát nước được cân bằng bởi 
sự thay đổi áp lực giữa áp lực nước bên trong và áp lực gió bên ngoài, do đó, độ kín khí 
và độ kín nước đều có thể đạt được. Ngoài ra, lưỡi thoát nước được tạo ra trên lỗ xuyên 
giữa các khoang lưu trữ nước và/hoặc bên ngoài lỗ thoát nước để giảm áp lực gió thổi trở 
lại vào các khoang, để cải thiện thêm độ kín khí của cửa sổ nhôm.  
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(11) 1983 
(21) 2-2011-00274 (51) 7 D05B  57/06,  57/12 
(22) 23.11.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-007717 25.11.2010 JP 
(71) SUZUKI MANUFACTURING, LTD.  (JP) 

1-12-7, Shimaminami, Yamagata-shi, Yamagata 990-0886, Japan 
(72) SAKUMA Tohru (JP) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến cơ cấu chao tạo vòng của máy khâu, trong đó sự chế tạo 
chao tạo vòng trên có thể được thực hiện một cách dễ dàng đồng thời tạo ra mũi may đẹp 
bằng cách giảm trọng lượng của chao tạo vòng trên của máy khâu. Chao tạo vòng trên 
(7) có ống (29) để luồn chỉ tạo vòng được lắp vào cho đến tận đầu ra chỉ ở móc dẫn vòng 
(35) của chao tạo vòng từ đầu vào của chỉ tạo vòng (34) và cần lắp chao tạo vòng (30) để 
giữ ống cùng với nối chao tạo vòng trên với cơ cấu dẫn động chao tạo vòng sao cho vị trí 
có thể được điều chỉnh một cách tự do được tạo ra, và tấm giữ ống (37) để giữ ống được 
lắp đặt ở cần lắp chao tạo vòng như chi tiết riêng biệt so với cần lắp chao tạo vòng, và 
tấm giữ ống này được lắp tháo ra được vào cần lắp chao tạo vòng.  
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1984 (11) 
(51) 7 F26B  17/00 (21) 2-2012-00002 

(22) 03.01.2012 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 03.01.2012 
(75) Quách Văn Hôm  (VN) 

ấp Rẫy Mối, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Lò sấy lúa hai chiều 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất lò sấy lúa hai chiều bao gồm một lò nung bằng nhiên liệu 
trấu, một quạt hút đưa hơi nóng từ lò nung qua khoang đảo gió vào trong một buồng sấy, 
trong khoang đảo gió được lắp một van lưỡi gà có tác dụng điều chỉnh hướng đi của 
luồng hơi nóng tương ứng với hai giai đoạn sấy mặt trên và mặt dưới, một máng chảy lúa 
dược bố trí chạy suốt chiều dài của mặt sàn buồng sấy để phân bố đều lượng lúa cần sấy 
lên mặt sàn, một nắp phía trên buồng sấy được điều chỉnh bằng ròng rọc, nắp sẽ đóng lại 
khi tiến hành giai đoạn sấy mặt trên, phía cuối buồng sấy có một cửa thông gió có tác 
dụng thông nhiệt cho cho quá trình sấy mặt trên.  
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1985 (11) 
(21) 2-2012-00022 (51) 7 B23C  9/00, B21D  22/02,  31/00, 

B23C  1/16, B21D  22/00, B23C  1/00
(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 17.02.2012 

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh  (VN) (71) 
Phường Linh Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Nguyễn Thanh Nam (VN), Lê Khánh Điền (VN), Nguyễn Thiên Bình (VN) 
(54) Đầu trục chính máy gia công tấm bằng công nghệ biến dạng 

cục bộ liên tục 
  (57)    Giải pháp hữu ích đề cập đến đầu trục chính máy gia công tấm bằng công nghệ biến 

dạng cục bộ liên tục gồm đầu dụng cụ tạo hình, hệ thống ổ bi chịu lực dọc trục, bộ đai 
truyền chuyển động quay, cơ cấu giữ đầu trục chính thông qua bu lông, khác biệt ở chỗ 
hệ thống ổ bi được thiết kế để tạo khả năng chịu lực theo phương dọc trục lớn hơn và ổn 
định so với các máy công cụ thông thường vốn thiết kế để phù hợp với quá trình cắt gọt 
kim loại.  
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(11) 1986 
(21) 2-2012-00024 (51) 7 F24C  3/00 
(22) 23.02.2012 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 23.02.2012 

Công ty TNHH sản xuất và thương mại Hùng Việt Phát  (VN) (71) 
42/34B Ung Văn Khiêm, phường 25, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(72) Lê Tiến Thắng (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị tự khóa ga cho bếp ga 

  (57)    Giải pháp hữu ích đề xuất thiết bị tự khóa ga cho bếp ga được lắp thêm vào tường ống 
dẫn ga nối từ bình chứa ga đến bếp ga. Thiết bị này bao gồm ống dẫn ga vào nối với đầu 
ra của van giảm áp của bình chứa ga, ống dẫn ga ra nối với bếp ga để cung cấp ga cho 
bếp ga, van khóa ga có một vị trí mở và một vị trí đóng được lắp giữa ống dẫn ga vào và 
ống dẫn ga ra, động cơ điện một chiều lắp điều khiển van khóa ga giữa vị trí mở và vị trí 
đóng, bộ vi xử lý điều khiển động cơ điện một chiều theo kiểu định giờ sao cho khi thời 
gian định trước hết động cơ điện một chiều sẽ điều khiển van khóa ga di chuyển từ vị trí 
mở đến vị trí đóng. Ngoài ra, thiết bị còn bao gồm các cảm biến ga, cảm biến nhiệt độ 
được điều khiển bởi bộ vi xử lý.  
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1987 (11) 
(51) 7 F03D 3/06 (21) 2-2012-00025 

(22) 24.02.2012 (43) 25.05.2012 
Ngày yêu cầu thẩm định nội dung: 24.02.2012 

Nguyễn Văn Khánh  (VN) (75) 
Số 1, ngõ 173, phố Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
Tuabin phát điện bằng năng lượng gió (54) 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tua bin phát điện bằng năng lượng gió gồm có: máy phát 
điện (20), cánh tua bin (1 và 2), cánh hướng gió (30) và trục điều khiển (4), trục của tua 
bin (9) được nối với trục của máy phát điện (20) và hướng gió (30). Khi gió thổi qua tua 
bin làm quay máy phát điện (20), đuôi hướng gió (30) được nối với trục điều khiển (4) 
của tua bin để được tự điều chỉnh theo hướng gió. Hai cánh tua bin được bố trí vùa quay 
quanh trục tua bin vừa tự quay quanh trục cánh của nó; trục điều khiển (4) được nối với 
mỗi trục cánh của tua bin bằng một cơ cấu truyền động (7) và (8) có tỷ số truyền là 1/2 
nhờ đó điều khiển hai cánh tua bin sao cho khi quay tới điểm làm việc tối ưu một cánh 
vuông góc với hướng gió và cánh kia song song với hướng gió.   
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Phần III 
 

đơn yêu cầu cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp 
 

 
(11) 19556 
(21) 3-2011-00379 (28) 01 
(54) Lõi dự trữ dùng cho dụng 

cụ văn phòng có bộ phận 
cuốn băng 

(51) 19-02 

(22) 08.04.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 2010-027440 15.11.2010 JP 
(71) PLUS CORPORATION  (JP) 

4-1-28, Toranomon, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Hiroyuki ARIGA (JP), Kazui FUEKI (JP), Mari TAKENAKA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  

 
 
 
 

   
 

1.1 
 

     
 

                                           1.2                                                         1.3 
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(11) 19557 
(21) 3-2011-00729 (28) 01 
(54) Cốc đựng của máy chế biến 

thực phẩm 

(51) 31-00 

(22) 20.06.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 29381541 20.12.2010 US 
(71) Baby Bullet, LLC  (US) 

11755 Wilshire Blvd, Suite 1200, Los Angeles, CALIFORNIA 90025, USA 
(72) Lenny Sands (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19558 
(21) 3-2011-01064 (28) 01 
(54) Xe Scut¬ (51) 12-11 
(22) 11.08.2011 (43) 25.05.2012 
(71) Lambretta Motolife Italia S.p.A   (IT) 

Via Panama, 68 I-00198, ROMA, ITALY 
(72) TARTARINI, Alessandro (IT) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 19559 
(21) 3-2011-01127 (28) 01 
(54) Mỏ vịt y tế (51) 24-02 
(22) 22.08.2011 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần dược thiết bị y tế Nhật Hà  (VN) 

Khu công nghiệp Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
(72) Nguyễn Văn Hảo (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 19560 
(21) 3-2011-01330 (28) 01 
(54) Máy sàng lọc cát (51) 15-04 
(22) 23.09.2011 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH xây dựng thương mại vận tải Phan Thành   (VN) 

50A, hẻm 3, Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Võ Tấn Dũng (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19561 
(21) 3-2011-01370 (28) 01 
(54) Hộp mực (51) 18-02 
(22) 30.09.2011 (43) 25.05.2012 
(30) 29/402509 23.09.2011 US 
(71) Hewlett-Packard Development Company L.P.  (US) 

11445 Compaq Center Dr. W., Houston, Texas 77070, U.S.A. 
(72) David C. Harvey (US), Ralph L. Stathem (US), David N. Olsen (US) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(21) 3-2011-01690 (28) 01 
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(22) 29.11.2011 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần cơ khí chế tạo máy Long An  (VN) 
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(21) 3-2011-01709 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 02.12.2011 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Tân Cương Hoàng Bình  (VN) 

Tầng 1, Trung tâm thương mại Hoàng Bình Plaza, số 3/1 đường Bắc Kạn, phường Hoàng 
Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

(72) Đỗ Thị Đức Lý (VN) 
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(21) 3-2011-01710 (28) 01 
(54) Hộp đựng bánh (51) 09-03 
(22) 02.12.2011 (43) 25.05.2012 
(71) Cơ sở Hồng Anh   (VN) 
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(71) Loggo IP Pty Ltd.  (AU) 

33 Bridge Avenue, Oak Flats, New South Wales 2529, Australia 
(72) Patrick Thornton (AU) 
(74) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
(55)  

 
 
 
 
 

       
 

                                                         1.1                                       1.2              1.3 

 

    
 

                                                                     1.4                                        1.5 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
344 

(11) 19587 
(21) 3-2011-01725 (28) 01 
(54) Thùng đựng cáp mạng (51) 09-03 
(22) 07.12.2011 (43) 25.05.2012 
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(11) 19618 
(21) 3-2012-00131 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 06.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 

88 Phan Đình Phùng, P. Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 
(72) Nguyễn Đức Hồi  (VN) 
(55)  

 
 
 
 
 
 

      

 
                       1.1                              1.2                              1.3                              1.4 

 
 

    

 
                 1.5                          1.6                           1.7                                     1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
378 

(11) 19619 
(21) 3-2012-00136 (28) 01 
(54) Cái đón gót giầy (51) 07-99 
(22) 07.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH nhựa Quân Sơn  (VN) 

Số 60, ngõ 306 Tây Sơn, tổ 8B, phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Quân (VN) 
(55)  
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(11) 19620 
(21) 3-2012-00138 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 07.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH La Vie   (VN) 

Quốc lộ 1A, P. Khánh Hậu, thành phố Tân An, tỉnh Long An 
(72) Matthias Wolfram Riehle (DE) 
(55)  
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(11) 19621 
(21) 3-2012-00153 (28) 01 
(54) Giầy (51) 02-04 
(22) 10.02.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 29/399222 10.08.2011 US 
(71) GAVRIELI BRANDS, LLC  (US) 

269 S. Beverly Drive, Suite 1402, Beverly Hills, CA 90212, United State of America 
(72) Kfir GAVRIELI (US), Dika GAVRIELI (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19622 
(21) 3-2012-00161 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 13.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) UNZA INTERNATIONAL LIMITED   (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands 
(72) JESPER NYSTAD MOGENSEN (DK) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19623 
(21) 3-2012-00162 (28) 01 
(54) Chai (51) 09-01 
(22) 13.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  (VG) 

Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road Town, Tortola, British Virgin Islands  
(72) JESPER NYSTAD MOGENSEN (DK) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19624 
(21) 3-2012-00164 (28) 01 
(54) Hộp bánh (51) 09-03 
(22) 14.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà  (VN) 

25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
(72) Trần Hồng Thanh (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19625 
(21) 3-2012-00165 (28) 01 
(54) Thanh thép hộp (51) 25-01 
(22) 14.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thép Nguyễn Minh Vina  (VN) 

ấp Voi Lá, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 
(72) Nguyễn Minh Phúc  (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 19626 
(21) 3-2012-00166 (28) 01 
(54) Bình đựng nước (51) 09-01 
(22) 15.02.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 29/374579 02.09.2011 US 
(71) DART INDUSTRIES INC.  (US) 

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A. 
(72) Simone Pallotto (IT) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(55)  
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(11) 19627 
(21) 3-2012-00169 (28) 01 
(54) Bình chứa khí hóa lỏng (51) 23-01 
(22) 15.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH MTV phân phối khí đốt GAS Thủ Đức  (VN) 

KP7, (Trong khuôn viên Xí nghiệp cơ khí công trình - Xí nghiệp liên hiệp trục vớt cứu 
hộ), phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 

(72) Chu Văn Tường (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO & 

ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19628 
(21) 3-2012-00170 (28) 01 
(54) Hộp chứa cáp điện (51) 13-03 
(22) 16.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần nhựa Tín Kim  (VN) 

C2.7, đường §3, khu công nghiệp Đồng An 2, phường Hòa Phú, thị xã Thủ Đầu Một, 
tỉnh Bình Dương 

(72) Hồ Phi Hải (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ á Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 

CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19629 
(21) 3-2012-00171 (28) 01 
(54) Tấm nâng hàng (51) 09-08 
(22) 16.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH Năm Dũng  (VN) 

35 Hồ Học Lãm, phường 16, quận 8, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Dương Năm (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(55)  
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(11) 19630 
(21) 3-2012-00172 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 29/401306 09.09.2011 US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi (CN), Guang Sheng Guo (CN), Kai Zhang (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19631 
(21) 3-2012-00173 (28) 01 
(54) Dụng cụ chăm sóc răng 

miệng 

(51) 04-02 

(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 29/401586 13.09.2011 US 
(71) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, NY 10022, United States of America 
(72) Wen Jin Xi (CN), Guang Sheng Guo (CN), Ran Zhang  (CN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19632 
(21) 3-2012-00177 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Linh Đạt  (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, Dị Sử, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   
(72) Nguyễn Trọng Điện (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19633 
(21) 3-2012-00178 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần dược phẩm Linh Đạt  (VN) 

Km 31+500, quốc lộ 5A, Dị Sử, Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên   
(72) Nguyễn Trọng Điện (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh (SUNRISE IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19634 
(21) 3-2012-00179 (28) 01 
(54) Cái dập ghim (51) 19-02 
(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-018791 18.08.2011 JP 
(71) MAX CO., LTD.  (JP) 

6-6, Nihonbashi Hakozaki-cho, Chuo-ku, Tokyo 103-8502, Japan 
(72) Tsutomu TSUCHIYA (JP), Katsuya Nakamura (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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(11) 19635 
(21) 3-2012-00180 (28) 01 
(54) Nan cửa cuốn (51) 25-01 
(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần Tân Phong  (VN) 

Số 4-A1, khu tập thể Giáo dục, ngõ 106, Hoàng Quốc việt, thành phố Hà Nội  
(72) Vũ Hồng Anh (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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395 

(11) 19636 
(21) 3-2012-00184 (28) 01 
(54) Quả bóng (51) 21-02 
(22) 17.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần dụng cụ thể thao DELTA  (VN) 

Thị trấn Bút Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  
(72) Nguyễn Trọng Thâu (VN) 
(55)  
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(11) 19637 
(21) 3-2012-00191 (28) 01 
(54) Ghế xoa bóp (51) 06-01 
(22) 20.02.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-019527 30.08.2011 JP 
(71) FAMILY CO., LTD.  (JP) 

2-1-3 Nishi-miyahara, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka, 532-0004, Japan 
(72) Satoshi OUCHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19638 
(21) 3-2012-00196 (28) 01 
(54) Thùng (51) 09-02 
(22) 22.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Thẩm Cương  (VN) 

B1A lô K, đường 2A, khu công nghiệp Lê Minh Xuân, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình 
Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

(72) Đoàn Thẩm Cương (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện (IPACO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19639 
(21) 3-2012-00197 (28) 02 
(54) Nôi trẻ em (51) 06-02 
(22) 22.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Phạm Thanh Hải  (VN) 

Tổ dân phố 18, phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk 
(72) Phạm Thanh Hải  (VN) 
(55)  
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(11) 19640 
(21) 3-2012-00199 (28) 01 
(54) Bút (51) 19-06 
(22) 22.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần tập đoàn Thiên Long  (VN) 

Lô 6-8-10-12 đường số 3, khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Cô Gia Thọ (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19641 
(21) 3-2012-00200 (28) 01 
(54) Máy thổi khí chìm (51) 23-01 
(22) 22.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) ANLET CO., LTD.  (JP) 

25 Takara 1-chome, Kanie-cho, Ama-gun, Aichi, Japan 
(72) Yasuna Yokoi  (JP), Yoshinobu Ito  (JP), Takashi Yokoi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19642 
(21) 3-2012-00202 (28) 01 
(54) Can (51) 09-02 
(22) 22.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH BZT USA  (VN) 

Số 48-50-52 đường Điện Cao Thế, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, TP. Hồ 
Chí Minh 

(72) Nguyễn Đỗ Thanh Lân  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19643 
(21) 3-2012-00204 (28) 01 
(54) Hộp đựng (51) 09-03 
(22) 23.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH dược phẩm Việt Hùng  (VN) 

Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

(72) Trần Văn Bảy  (VN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(55)  
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(11) 19644 
(21) 3-2012-00207 (28) 01 
(54) Máy chẻ tăm hương (51) 15-99 
(22) 24.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Lê Mậu Thạo  (VN) 

Đội 1, xã Đông Anh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa 
(72) Lê Mậu Thạo (VN) 
(55)  
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(11) 19645 
(21) 3-2012-00210 (28) 01 
(54) Đầu tầu điện ắc quy phòng 

nổ 

(51) 12-03 

(22) 24.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần cơ điện Uông Bí - Vinacomin  (VN) 

Phường Bắc Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 
(72) Nguyễn Trọng Quảng (VN) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(55)  
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(11) 19646 
(21) 3-2012-00217 (28) 01 
(54) Bao gói thuốc bảo vệ thực 

vật 

(51) 09-05 

(22) 28.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN) 

Số nhà 398, đường Xương Giang, phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang 
(72) Lê Văn Thùa (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(21) 3-2012-00218 (28) 01 
(54) Ly đựng nến (51) 26-01 
(22) 29.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH thương mại - sản xuất xuất nhập khẩu Liên 

Hiệp  (VN) 
43 đường số 6, phường 11, quận 6, TP. Hồ Chí Minh 

(72) Huỳnh Ngọc Na (VN) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
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(22) 29.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH đông nam dược y học dân tộc cổ truyền Việt 

Nam  (VN) 
Số 1491 tổ 8, ấp Ninh Thuận, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 

(72) Võ Văn Vân (VN) 
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(21) 3-2012-00221 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 29.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(21) 3-2012-00222 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 29.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
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(21) 3-2012-00223 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 29.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19652 
(21) 3-2012-00224 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 29.02.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Hồ Thanh Nhanh  (VN) 

378D/14B khu vực 3, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 
(72) Hồ Thanh Nhanh   (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19653 
(21) 3-2012-00233 (28) 01 
(54) Bình lọc nước (51) 23-01 
(22) 01.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Lâm Hưng 

Phát  (VN) 
D9/11A, quốc lộ 1A, ấp 4, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 

(72) Phùng Nguyệt Nga (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(11) 19654 
(21) 3-2012-00252 (28) 01 
(54) Bộ lưu điện (51) 13-02 
(22) 05.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần công nghệ công nghiệp Bưu Chính Viễn 

Thông  (VN) 
Khu công nghiệp công nghệ cao I, khu công nghệ cao Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

(72) Cao Duy Sơn (VN), Phan Thành Trung  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.) 
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(11) 19655 
(21) 3-2012-00253 (28) 05 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 05.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ CFSG  (VN) 

11/114B Thống Nhất, phường 15, quận Vò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Phi Hùng  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(55)  
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(11) 19656 
(21) 3-2012-00254 (28) 01 
(54) Giá để vật dụng (51) 06-04 
(22) 05.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH TELLBE Việt Nam  (VN) 

1/109 quốc lộ 13, ấp Hòa Lân, xã Thuận Giao, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương 
(72) Hans Fredrik Aberg (SE) 
(74) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B CONSULTANT., CORP.) 
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(11) 19657 
(21) 3-2012-00255 (28) 01 
(54) Khung ghế (51) 06-01 
(22) 05.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH sản xuất thương mại Đào Trung Hưng  (VN) 

259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Đào Triệu Nguyên (VN), Đào Triệu Trung (VN), Đào Triệu Kỳ (VN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(55)  
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(11) 19658 
(21) 3-2012-00257 (28) 01 
(54) Khớp nối đa năng (51) 23-01 
(22) 05.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Tính (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
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(11) 19659 
(21) 3-2012-00258 (28) 01 
(54) Khớp nối đa năng (51) 23-01 
(22) 05.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH công nghệ thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 

Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phan Văn Tính  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19660 
(21) 3-2012-00260 (28) 01 
(54) Xe máy (51) 12-11 
(22) 06.03.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-021837 26.09.2011 JP 
(71) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minamiaoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
(72) Lov Meena (IN), Chatchanon Yongram (TH) 
(74) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(55)  
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(11) 19661 
(21) 3-2012-00261 (28) 04 
(54) Dụng cụ xịt thuốc (51) 24-04 
(22) 06.03.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 001917204-0001 14.09.2011 EM 

001917204-0002 14.09.2011 EM 
001917204-0003 14.09.2011 EM 
001917204-0004 14.09.2011 EM 
001917204-0005 14.09.2011 EM 
001917204-0006 14.09.2011 EM 
001917204-0007 14.09.2011 EM 

(71) ASTRAZENECA AB  (SE) 
SE-151 85 Sodertalje, SWEDEN 

(72) Rasmus Logstrup JENSEN (DK), Thomas Aagaard JENSEN (DK) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(55)  
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(11) 19662 
(21) 3-2012-00262 (28) 01 
(54) Rổ nhựa (51) 09-04 
(22) 06.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần sản xuất nhựa Duy Tân  (VN) 

298 Hồ Học Lãm, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Trần Phước An (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO) 
(55)  
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công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(11) 19663 
(21) 3-2012-00265 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH dịch vụ thương mại Đại Minh  (VN) 

Xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An 
(72) Nguyễn Hữu Huệ (VN) 
(55)  
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(11) 19664 
(21) 3-2012-00266 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai  (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19665 
(21) 3-2012-00267 (28) 01 
(54) Bao gói đựng băng vệ sinh (51) 09-05 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần thương mại Chiềng Mai   (VN) 

Thôn Vạn Khoảnh, xã Mỹ Phúc, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định 
(72) Trần Văn Tuệ  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(55)  
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(11) 19666 
(21) 3-2012-00268 (28) 01 
(54) Thùng loa (51) 14-01 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty cổ phần sản xuất thương mại điện tử Thiên Thành Đạt  (VN) 

32 Bình Long, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Chơn Tông (VN) 
(74) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
(55)  
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(11) 19667 
(21) 3-2012-00272 (28) 01 
(54) Vòi nước nóng lạnh (51) 23-01 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-020411 07.09.2011 JP 
(71) LIXIL Corporation  (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 
(72) Masaki SHINOZAKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19668 
(21) 3-2012-00273 (28) 01 
(54) Vòi hoa sen (51) 23-02 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-020414 07.09.2011 JP 
(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 
(72) Masaki SHINOZAKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19669 
(21) 3-2012-00274 (28) 01 
(54) Vòi nước nóng lạnh (51) 23-01 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-020413 07.09.2011 JP 
(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 
(72) Masaki SHINOZAKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19670 
(21) 3-2012-00275 (28) 01 
(54) Vòi nước nóng lạnh (51) 23-01 
(22) 07.03.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-020412 07.09.2011 JP 
(71) LIXIL CORPORATION  (JP) 

2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Japan 
(72) Masaki SHINOZAKI  (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19671 
(21) 3-2012-00278 (28) 01 
(54) Hộp mực (51) 16-03 
(22) 08.03.2012 (43) 25.05.2012 
(30) 2011-020544 09.09.2011 JP 
(71) TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

2-17-2, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8664, Japan 
(72) Takahumi AMANO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(55)  

 
 
 
 
 

    
 

                            1.1                                     1.2                                           1.3 

 

     
 

                         1.4                                            1.5                                               1.6 

 

    
 

                                                            1.7                          1.8 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
435 

(11) 19672 
(21) 3-2012-00279 (28) 01 
(54) Hộp đựng sản phẩm (51) 09-03 
(22) 08.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mỹ phẩm Mỹ Hạnh  (VN) 

Số 240, tổ 6, ấp Long Hạ, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang 
(72) Lê Thị Lành (VN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Trường Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
(55)  
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(11) 19673 
(21) 3-2012-00281 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 
(22) 08.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH thiết bị sen vòi INAX Việt Nam  (VN) 

Lô số 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
(72) Nguyễn Hữu Lâm (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(11) 19674 
(21) 3-2012-00282 (28) 01 
(54) Vòi nước (51) 23-01 
(22) 08.03.2012 (43) 25.05.2012 
(71) Công ty TNHH thiết bị sen vòi INAX Việt Nam  (VN) 

Lô số 8, khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 
(72) Nguyễn Đình Công (VN) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(55)  
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(71) Công ty TNHH TAISUN Việt Nam  (VN) 
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(21) 3-2012-00309 (28) 01 
(54) Nhãn sản phẩm (51) 19-08 
(22) 15.03.2012 (43) 25.05.2012 
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(11) 19697 
(21) 3-2012-00317 (28) 01 
(54) Bóng đèn sử dụng điôt phát 

quang 

(51) 26-04 

(22) 02.03.2011 (43) 25.05.2012 
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(71) SHI, JIE  (CN) 
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Phần iv 
 

đơn yêu cầu cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu 
 
 

(210) 4-2008-12997 (220) 19.06.2008 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) STX CORPORATION   (KR) 

100, Wonpo-dong, Jinhae-si, 
Gyeongsangnam-do, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Cột mốc bằng kim loại (không có bộ phận cơ khí, không chiếu sáng); gang để 

luyện thép; khóa cửa bằng kim loại (trừ khóa điện); ống và đường ống bằng kim loại; 
khay chất hàng bằng kim loại; cột bằng kim loại; đinh bằng kim loại; cầu thang gác bằng 
kim loại; hợp kim thép; bể chứa bằng kim loại; van bằng kim loại (không phải là bộ phận 
của máy). 

 
Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều; máy đóng sách; nắp xi lanh cho động cơ; xi lanh 
cho động cơ; đynamô (máy phát điện); động cơ điêzen cho máy bay; động cơ điêzen cho 
tàu thủy; động cơ điêzen không dùng cho xe cộ; máy nạo vét; máy đào xúc; tua bin chạy 
bằng gaz không dùng cho xe cộ; mô tơ cho động cơ không dùng cho xe cộ mặt đất; tời 
(máy) kéo lưới đánh bắt cá; máy đóng gói hàng; máy và thiết bị sơn; pít-tông dùng cho 
động cơ; động cơ phản lực tua bin cho máy bay; động cơ phản lực tua bin cho tàu thủy; 
khung cửi dệt. 

 
Nhóm 09: Cột mốc báo hiệu, có dạ quang; bộ đóng mạch điện; thiết bị liên lạc cho tàu 
thủy; mặt nạ lặn, thuyền chữa cháy; áo phao cứu sinh; la bàn dùng cho người đi biển; bộ 
ghi số kilômét dùng cho xe cộ; mũ bảo hộ; kính thiên văn khúc xạ; máy tính. 

 
Nhóm 11: Điều hòa không khí cho tàu thủy; máy và thiết bị lọc không khí; nồi hơi dùng 
cho tàu thủy (ngoại trừ nồi hơi cho động cơ hơi nước); nồi hơi không dùng cho xe cộ và 
không phải là bộ phận của máy; máy sưởi ấm nước nóng; lò đốt rác (thiêu); máy làm lạnh. 

 
Nhóm 12: Tàu thuỷ chở hàng; động cơ điêzen cho xe cộ mặt đất; tàu xuồng đi đánh bắt 
cá; tua bin chạy bằng gaz dùng cho xe cộ mặt đất; tàu chở dầu; tàu thủy và tàu xuồng chở 
khách; động cơ phản lực tua bin cho xe cộ mặt đất. 

 
Nhóm 19: Bể kính (xây dựng); cột mốc không bằng kim loại; không phản quang, cọc 
không bằng kim loại; giàn giáo không bằng kim loại; kính gia nhiệt (dùng cho xây dựng). 

 
Nhóm 35: Đại lý bán nhiên liệu cho máy bay; lập kế hoạch bán nhiên liệu cho máy bay; 
quản lý kinh doanh trạm bán gaz; đại lý bán nhiên liệu cho sản phẩm phụ; lập kế hoạch 
bán nhiên liệu cho sản phẩm phụ; biên soạn thông tin cho cơ sở dữ liệu máy tính; đại lý 
bán khí đốt; lập kế hoạch bán khí đốt; đại lý xuất-nhập khẩu, đại lý bán dầu hỏa; lập kế 
hoạch bán dầu hỏa; đại lý bán dầu nhẹ, lập kế hoạch bán dầu nhẹ; dịch vụ tiếp thị; đại lý 
xuất-nhập khẩu dầu mỏ; đại lý bán dầu mỏ; lập kế hoạch bán dầu mỏ; đại lý bán dung 
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môi (chất hòa tan); lập kế hoạch bán dung môi (chất hoà tan); hệ thống hóa thông tin vào 
cơ sở dữ liệu trong máy tính; dịch vụ chào hàng (thương mại); môi giới thương mại. 

 
Nhóm 36: Hợp đồng bảo hiểm tai nạn; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); dịch vụ thống 
kê bảo hiểm; quản lý tòa nhà (bất động sản); lập kế hoạch đầu tư tài chính; dịch vụ bảo 
hiểm cho xe ô tô; dịch vụ bảo hiểm hàng không; bảo lãnh lưu kho hải quan; hoạt động 
ngân hàng; hoạt động ngân hàng cùng với máy rút tiền tự động; thu mua kỳ phiếu, trái 
phiếu; dịch vụ bán công trình xây dựng; hợp đồng bảo hiểm mất trộm; dịch vụ thanh toán 
nợ trước khi giải thể (tài chính); hợp đồng bảo hiểm tín dụng cho người mua; đầu tư vốn; 
kiểm tra séc; công việc thanh toán (tài chính); tài chính thương mại; bảo hiểm an sinh xã 
hội bắt buộc; tư vấn đầu tư bảo hiểm; quản lý cửa hàng tạp hóa (dịch vụ quản lý bất động 
sản); quỹ tín dụng; dịch vụ thẻ tín dụng; thẩm tra tín dụng; môi giới hải quan; dịch vụ về 
thẻ nợ; thu công nợ; đại lý thu công nợ; quản lý cửa hàng bách hóa tổng hợp (dịch vụ 
quản lý bất động sản); ký gửi những đồ vật quý giá; chuyển tiền bằng máy điện tử; dịch 
vụ đổi tiền; dịch vụ mua nợ; phân tích tài chính; hoạt động ngân hàng tài chính; định giá 
tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản); cung cấp thông tin về tài chính; quản lý tài 
chính; viện trợ về tài chính; dịch vụ cấp kinh phí để khuếch trương; dịch vụ cấp kinh phí 
cho công nghệ mới; hợp đồng bảo hiểm hỏa hoạn; ước định giá trị tài chính; bảo hiểm bảo 
lãnh; bảo lãnh; hợp đồng bảo hiểm y tế; dịch vụ mua trả góp tài chính; hoạt động ngân 
hàng gia đình; quản lý nhà (bất động sản); môi giới bất động sản; hợp đồng bảo hiểm tai 
nạn công nghiệp; trả góp (trả tiền từng phần); bảo hiểm chống thua lỗ; đại lý môi giới bảo 
hiểm; định giá bảo hiểm; môi giới bảo hiểm; định giá tiền bồi thường bảo hiểm; tư vấn 
bảo hiểm; cung cấp thông tin về bảo hiểm; bảo hiểm liên quan tới tiền trợ cấp, lương hưu; 
hoạt động ngân hàng quốc tế; hoạt động ngân hàng đầu tư; phát hành thẻ tín dụng; phát 
hàng séc du lịch; thuê-mua tài chính; cho thuê bất động sản; thế chấp (cho vay theo bảo 
lãnh); dịch vụ bảo hiểm trách nhiệm pháp lý; dịch vụ đại lý bất động sản được cấp phép; 
hợp đồng bảo hiểm sinh mạng; cho vay (tài chính); hợp đồng bảo hiểm hàng hải; quản lý 
hoạt động giao dịch bất động sản; dịch vụ bảo hiểm y tế; dịch vụ cấp kinh phí cho quân 
đội; ngân hàng cho vay thế chấp; quỹ viện trợ; dịch vụ bảo hiểm viện trợ; dịch vụ cầm đồ; 
cung cấp khoản vay; đại lý bất động sản; định giá bất động sản; quản lý bất động sản; 
dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê văn phòng (bất động sản); 
cho thuê két an toàn; cho thuê căn hộ; dịch vụ trả lương hưu; quỹ tiết kiệm; môi giới 
chứng khoán; mua bán chứng khoán; dịch vụ bảo hiểm chơi thể thao; bảng thị giá sở giao 
dịch chứng khoán; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu; dịch vụ bảo lãnh; dịch vụ ủy thác; 
định giá bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  

 
Nhóm 37: Xử lý phòng chống gỉ cho tàu thủy; xây dựng căn hộ; xây dựng kênh và đường 
thủy; làm sạch tàu thủy; làm sạch bể chứa; xây dựng nhà; xây dựng đường ống dẫn; xây 
dựng nhà chung cư; xây dựng kho hàng; xây dựng dưới nước; xây dựng nhà máy, xây 
dựng cảng; lắp đặt thiết bị mạng lưới thông tin liên lạc; lắp đặt thiết bị xử lý vệ sinh môi 
trường; dịch vụ giặt là cho tàu thủy; bảo dưỡng phần cứng máy tính; bảo dưỡng tàu thủy; 
xây dựng công trình chống ồn; xây dựng đê chắn sóng; bảo dưỡng đường ống dẫn dầu; 
dịch vụ hàn chì; xây lại động cơ bị hư hại một phần hay bị hỏng; sửa chữa các công trình 
xây dựng; sửa chữa côngtenơ (thùng đựng hàng); sửa chữa máy móc và thiết bị dưới nước; 
sửa chữa đầu máy kéo; sửa chữa tàu thủy; dịch vụ chống mòn; đánh bóng tàu thủy; dịch 
vụ đóng tàu; xây dựng đường hầm; xây dựng công trình dưới nước, nhồi, dịch vụ bọc 
đệm; dịch vụ giặt; dịch vụ tháo dỡ tàu thủy.  

 
Nhóm 39: Quản lý các phương tiện tại cảng; dịch vụ chuyển phát nhanh (thư tín hay bưu 
kiện); dịch vụ lưu kho những hàng hóa nguy hiểm; phân phối năng lượng; vận chuyển 
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dưới nước; phân phối điện, vận chuyển bằng phà; môi giới vận chuyển; môi giới vận 
chuyển (hàng hóa) bằng cách thuê tàu, máy bay hoặc xe lửa; dịch vụ chuyên chở hàng 
hóa; dịch vụ bốc vác hàng hóa chuyên chở; thuê tàu chở hàng; dịch vụ xếp hàng vào kho 
chung; phân phối năng lượng; xếp hàng vào kho các hàng hóa vận chuyển bằng hàng hải; 
vận tải hàng hải; đại lý vận tải hàng hải; vận tải dầu; phân phát các bưu kiện (gói hàng); 
đại lý dự trữ dầu mỏ; vận tải bằng du thuyền; trục vớt tàu; xếp hàng vào kho lạnh; cho 
thuê kho lạnh; bổ sung nhiên liệu cho tàu thủy; cho thuê tàu thủy; cho thuê côngtenơ để 
cất giữ; cho thuê kho hàng (chứa đồ); dịch vụ cứu nạn; môi giới hàng hải; chuyên chở 
bằng tàu thủy; dịch vụ chở hàng; dịch vụ bốc vác; cung cấp thông tin về kho; cất giữ hành 
lý; cất giữ hàng hóa; lưu trữ rác; cất giữ chất thải; môi giới vận tải; vận chuyển bằng 
đường ống dẫn; vận chuyển rác; vận chuyển chất thải; đặt chỗ cho vận chuyển; cung cấp 
thông tin về vận tải; phân phối nước; cung cấp nước; định vị xe chở hàng bằng máy vi 
tính. 

 
Nhóm 40: Đánh bóng bằng chất mài; tiêu hủy rác và chất thải; đốt rác và chất thải; in mẫu 
vẽ; tinh chế dầu mỏ; tái chế rác và chất thải; tinh chế các khoáng vật không chứa kim loại; 
cho thuê máy phát điện; nóng chảy các khoáng vật không chứa kim loại; thu gom và xử lý 
rác thải ( dịch vụ tái chế rác thải); tái chế dầu thải, xử lý phế liệu liên quan tới kiểm soát « 
nhiễm môi trường. 

 
Nhóm 42: Thiết lập bản vẽ kiến trúc; thiết kế phần mềm máy tính; thiết lập bản vẽ xây 
dựng; thiết kế và lập bản vẽ tàu thủy; bảo trì phần mềm máy tính; nghiên cứu về cơ khí; 
cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ thăm dò (thám hiểm) dưới nước; cập nhật phần 
mềm máy tính; dịch vụ kỹ sư xây dựng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2010-02157 (220) 01.02.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.1.13 
(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần năng lượng 

tái tạo Việt Nam   (VN) 
Toà nhà số 9, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 36: Đầu tư xây dựng, đầu tư xây dựng nhà máy điện, đầu tư xây dựng các công 

trình dân dụng và công nghiệp.  
 

Nhóm 37: San lấp mặt bằng và xử lý nền móng các công trình xây dựng; dịch vụ xây 
dựng; xây dựng các nhà máy sản xuất năng lượng; sửa chữa máy móc thiết bị linh kiện 
ngành điện, điện tử, cơ điện lạnh, linh kiện.  

 
Nhóm 39: Truyền tải cung cấp và phân phối điện, dịch vụ phân phối điện.  

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng, dịch vụ sản xuất điện năng.  
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Nhóm 42: Khảo sát địa chất, địa hình thuỷ văn, khí hậu thuỷ văn, các công trình xây 
dựng; thí nghiệm vật liệu xây dựng, cấu kiện xây dựng; hoạt động tư vấn lập dự án, giải 
pháp kinh tế và công nghệ áp dụng phương pháp luận và kế hoạch thuộc lĩnh vực sử dụng 
tài nguyên và bảo vệ môi trường; dịch vụ thiết kế trong lĩnh vực thiết bị công nghiệp và tự 
động hoá; thiết kế trạm biến áp đến 35KV đối với các công trình điện năng; tổng dự toán 
công trình; thiết kế quy hoạch thuỷ lợi-thuỷ điện; thiết kế công trình thuỷ lợi thuỷ điện. 

 
 

(210) 4-2010-09869 (220) 11.05.2010 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Phạm Công Anh  (VN) 

Phòng 3, D13b, phường Kim Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 06: Bình chứa nước bằng inox, bằng tôn.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất, bàn, ghế, giường, tủ.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng; dịch vụ quảng cáo; mua bán đồ gỗ nội thất; đại lý 
mua bán ký gửi hàng hóa: chăn, ga trải giường, gối, đệm, quần áo, giầy dép; mua bán máy 
tính; mua bán ô tô, xe máy. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng; giám sát công 
trình xây dựng; trang trí nội thất, ngoại thất; lắp đặt điện trong nhà, hệ thống bơm nước, 
thoát nước, điều hòa không khí. 

 
Nhóm 42: Thiết kế xây dựng; thiết kế nội ngoại thất; thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế 
đồ họa; thiết kế kiểu dáng công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2010-11051 (220) 24.05.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.1 
(591) Xanh, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư hạ 

tầng - kinh doanh Đô Thị  (VN) 
Tầng 6, toà nhà số 9, phố Láng Hạ, 
phường Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Nồi hơi (bộ phận của máy móc). 
 

Nhóm 09: thiết bị dùng để dẫn,truyền tải điện, phân phối điện chuyển mạch điện, biến đổi 
điện năng, điều chỉnh hoặc điều kiển điện, bảo vệ mạch điện. 
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Nhóm 11: Nồi hơi (ngoài loại bộ phận máy móc); thiết bị áp lực như: nồi hấp, nồi thanh 
trùng, bình bồn chịu áp lực, đường ống chịu áp lực (không là bộ phận máy móc).  

 
Nhóm 36: Đầu tư kinh doanh phát triển hạ tầng và đô thị; đầu mua bán và phát triển nhà 
công trình dân dụng công nghiệp hạ tầng kỹ thuật, cơ sở cho vệ sinh môi trường, cụm dân 
cư; kinh doanh bất động sản, tư vấn về đầu tư tài chính, đầu tư vốn. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các trạm khảo sát gió, các nhà máy sử dụng năng lượng gió có quy 
mô vừa và nhỏ; sửa chữa và lắp đặt thiết bị áp lực, bình chịu lực và nồi hơi, lắp đặt các 
đường ống áp lực công nghiệp. 

 
Nhóm 39: Phân phối truyền tải điện năng; vận tải hàng hoá bằng đường bộ; vận tải hàng 
hoá bằng đường thuỷ; vận tải hàng hoá ven biển, viễn dương. 

 
Nhóm 40: Sản xuất năng lượng; dịch vụ sản xuất điện năng.  

 
Nhóm 42: Thiết kế các công trình đường bộ, các công trình thuỷ điện; thiết kế quy hoạch 
chung. 

 
 

(210) 4-2010-13766 (220) 28.06.2010 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Bắc Quang  (VN) 

41F/3 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị chiếu sáng bao gồm: bóng đèn, choá đèn, trụ đèn, cầu đèn; đại 

lý mua bán, ký gửi: thiết bị chiếu sáng bao gồm: bóng đèn, choá đèn, trụ đèn, cầu đèn; 
hàng kim khí điện máy, hàng điện tử, hàng điện gia dụng bao gồm: máy giặt, tủ lạnh, máy 
ảnh, máy chiếu, máy điều hoà nhiệt độ, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy 
sấy tóc, máy ép trái cây, quạt điện. 

 
 

(210) 4-2010-15410 (220) 20.07.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 5.3.16; 26.1.1; 5.5.8; A5.1.14 
(591) Xanh, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Sản xuất và 
thương mại Thủy Sáng  (VN) 
586/3 Điện Biên Phủ, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 25: Đế lót giấy (khử mùi bằng bột tràm), nịt bụng, nịt gối, nịt lưng bụng, lót lưng 

(làm từ bột tràm) trang phục và không dùng cho mục đích y tế. 
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Nhóm 35: Mua bán tinh dầu tràm, nịt bụng, nịt gối, nịt lưng bụng, lót lưng, lót giầy. 
 
 

(210) 4-2010-19829 (220) 21.09.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 2.9.1; 26.13.25; 24.15.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bảo Thiên An  
(VN) 
111/29M1 Lạc Long Quân, phường 3, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán hàng tiêu dùng cụ thể là: mua bán kem đánh răng, 

mua bán dầu gội đầu, mua bán sữa tắm, mua bán nước xả vải, mua bán bánh kẹo, mua 
bán nước trái cây; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; thăm dò dư luận. 

 
 
 

(210) 4-2010-20016 (220) 23.09.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 5.3.11; 5.3.16 
(591) Nâu đen, xanh lá cây, xanh da trời, trắng, 

đen 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác sản xuất rau an 
toàn Mỹ An  (VN) 
ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Rau an toàn; hạt giống; cây giống.  

 
 
 

(210) 4-2010-20127 (220) 24.09.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; A1.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh tím, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại Tuấn 
Trần  (VN) 
23/8 đường số 4, phường 10, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị điện (đồng hồ điện, công tắc, ổ cắm, khởi động từ, thiết bị 

đóng ngắt điện, rơ le nhiệt), thiết bị viễn thông, máy biến áp, tủ điện, máy phát điện, động 
cơ điện, dây điện, đèn, bộ đèn. 
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(210) 4-2010-21810 (220) 18.10.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.17.18; 26.1.1 
(591) Vàng nhạt, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Mỹ Việt FFI   (VN)
234 quốc lộ 1, ấp An Trạch, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, nghiên cứu thị trường, đại lý ký gửi hàng hóa: linh kiện điện thoại 

di động, linh kiện đèn thắp sáng, linh kiện điện tử, giới thiệu và xúc tiến thương mại, mua 
bán: thiết bị chăm sóc sức khỏe, thiết bị tiết kiệm xăng dầu.  

 
 

(210) 4-2010-22622 (220) 27.10.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 26.3.2; A26.3.6 
(731) Công ty TNHH đầu tư thương 

mại tổng hợp Hoàng Hà   (VN) 
Thôn Đông Lai, xã Liên Hồng, huyện 
Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp; mực đổ dùng cho 

các loại máy in.  
 
 

(210) 4-2010-23094 (220) 02.11.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.15.1 
(591) Đỏ cam, trắng, đen 
(731) INTERNATIONAL NUCLEAR 

ENERGY DEVELOPMENT OF JAPAN 
CO., LTD.  (JP) 
1-7, Uchisaiwai-Cho I-Chome, Chiyoda-
Ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Thiết lập dự án kinh doanh về xây dựng, hoạt động và bảo trì nhà máy điện hạt 

nhân; thiết lập kế hoạch về chiến lược kinh doanh và cơ cấu thực hiện việc xây dựng nhà 
máy điện hạt nhân; nghiên cứu thị trường phục vụ mục đích xây dựng nhà máy điện hạt 
nhân; nghiên cứu thị trường; cung cấp thông tin về việc bán hàng; tổ chức triển lãm với 
mục đích thương mại hoặc quảng cáo; quảng cáo; văn phòng tuyển dụng lao động; hãng 
xuất nhập khẩu; cung cấp thông tin về việc làm. 

 
Nhóm 37: Hãng môi giới đặt hàng xây dựng nhà máy điện hạt nhân; tư vấn xây dựng nhà 
máy điện hạt nhân; xây dựng; thông tin về xây dựng.  
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Nhóm 39: Cung cấp (phân phối) gas; phân phối điện; cung cấp nhiệt (phân phối).  
 

Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển thảo luận chuyên đề về sản xuất điện hạt nhân; tổ chức 
và điều khiển thảo luận chuyên đề; dịch vụ giáo dục đào tạo liên quan đến hội họa, thủ 
công; thể thao hoặc các kiến thức chung về các môn .  

 
Nhóm 42: Hãng môi giới thiết kế nhà máy điện hạt nhân; tư vấn thiết kế nhà máy điện hạt 
nhân; thiết kế kiến trúc; trắc địa; thử nghiệm hoặc nghiên cứu về điện.  

 
 

(210) 4-2010-23354 (220) 05.11.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.3.3; A3.3.24 
(731) Công ty TNHH Nút Lý Minh  

(VN) 
Lô B4/II, đường 2A, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, phường Bình Hưng Hòa B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 26: Nút áo, cúc áo kiểu. 

 
 

(210) 4-2010-26940 (220) 21.12.2010 
  (441) 25.05.2012 
(300) T1007897Z 24.06.2010 SG 

(531) A5.5.21; 5.5.4; 5.5.14; 5.5.16 
(731) CHYE CHOON FOODS PRIVATE 

LIMITED   (SG) 
No. 34 Defu Lane 3, Singapore 539451 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo đã được tẩm ướp; gạo xốp/bỏng gạo; cơm/gạo trộn. 

 
 

(210) 4-2010-27134 (220) 23.12.2010 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Đại 
Nam   (VN) 
678 - 680 Trần Hưng Đạo, phường 2, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Van, ống dẫn, khớp nối làm bằng kim loại.  
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Nhóm 07: Mô tơ (không dùng cho giao thông trên bộ), máy phát, máy bơm, máy nén, 
máy gặt đập, máy cày bừa.  

 
Nhóm 09: Biến thế điện, thiết bị điều khiển và phân phối điện, cụ thể: cầu dao điện, đầu 
ra điện, bộ biến đổi điện, đầu nối điện, công tắc điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị điện chiếu sáng, cụ thể: bóng đèn điện, đèn trang trí, máng đèn, đuôi 
đèn, đèn nêon quảng cáo, bóng đèn tiết kiệm điện, vòi nước,  

 
Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, kệ (bằng gỗ).  

 
Nhóm 35: Mua bán: vật tư, thiết bị và phụ tùng ngành công - nông - lâm - ngư, lương 
thực, thực phẩm, thủy hải sản, hàng bách hóa, kim khí điện máy, điện lạnh, vật dụng văn 
phòng, hàng gia dụng, thủ công mỹ nghệ, hàng trang trí nội ngoạì thất, vật liệu xây dựng, 
nguyên và phụ liệu ngành may, hàng may mặc, ô tô, xe tải, xe đầu kéo và phụ tùng.  

 
 
 
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-00428 (220) 10.01.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tân Đức  (VN) 
Số 1, ngách 2, ngõ Kiến Thiết, phố 
Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2011-00611 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) N/50366 12.07.2010 MO 

N/50367 12.07.2010 MO 
N/50368 12.07.2010 MO 
N/50366 12.07.2010 MO 
N/50370 12.07.2010 MO 
N/50371 12.07.2010 MO 
N/50372 12.07.2010 MO 
N/50373 12.07.2010 MO 
N/50374 12.07.2010 MO 
N/50375 12.07.2010 MO 
N/50376 12.07.2010 MO 
N/50377 12.07.2010 MO 
N/50378 12.07.2010 MO 
N/50379 12.07.2010 MO 

  
(731) LAS VEGAS SANDS CORP.   (US) 

3355 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà bông, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, kem dưỡng tóc, kem đánh răng, dầu 

thơm, nước hoa cô-lô-nhơ và nước thơm Eau, dầu tắm, kem dưỡng mặt và dưỡng thể, dầu 
gội, dầu xả tóc, gien tạo kiểu, gien bọt tạo kiểu tóc, nước xịt dưỡng tóc, kem và dầu thơm 
dùng sau khi cạo râu, kem cạo râu và gien cạo râu, chất khử mùi dùng cho người, dầu 
thơm dưỡng môi, hoa không (có hương thơm), kem đánh bóng giày, kem chống năng, 
gien tắm. 

 
Nhóm 06: Móc chìa khóa bằng kim loại, biển đăng ký số mới bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Đĩa ghi âm; máy bán hàng tự động và máy dùng cho các thiết bị thanh toán tự 
động bằng tiền xu; kính râm, hộp đựng kính râm.  

 
Nhóm 14: Trang sức, đá quý; đồng hồ bấm giờ và đồng hồ đo thời gian; ghim cài ve cài 
áo (đồ trang sức); ghim cà-vạt (đồ trang sức); ghim cài cổ tay áo (đồ trang sức).  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm, phong bì, tập giấy ghi nhớ, thẻ ghi nhớ bằng giấy, sổ tay, 
giấy nhớ, thẻ ghi nợ, thẻ thông minh, thẻ tín dụng, sổ địa chỉ, sổ ghi hẹn, lịch, đồ đánh 
dấu trang, dụng cụ gập giấy, bia sách, thiệp chúc mừng, danh thiếp, bưu thiếp, tranh 
quảng cáo, ảnh in, ảnh in minh họa, cờ hiệu, biểu ngữ, bút mực, bút chì, tẩy, gọt bút chì, 
phấn màu, sách màu, tạp chí, sách, sách nhỏ quảng cáo, ấn phẩm in, bảng liệt kê mô tả 
hàng hóa, giấy đề-can, miếng dán, miếng dán xe ô-tô, giấy gói quà, cái chặn giấy, tập 
giấy thấm để bàn, miếng lót đĩa bằng giấy, khăn trải bàn bằng giấy, khăn ăn giấy, đĩa 
giấy, lót cốc bằng giấy, kẹp giấy, hộp giấy, số dùng cho cá ghi hẹn và ghi địa chỉ. 

 
Nhóm 18: Da và giả da, lông và da sống của động vật, va li và túi du lịch; «, « che nắng 
và gậy cho người đi bộ, ví bỏ túi, ví đựng tiền lẻ, cặp xách dùng cho du lịch, túi dùng 
trong chuyên chở, túi xách tay, túi đựng bưu phẩm và túi đựng hành lý. 
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Nhóm 20: Gương, khung ảnh, móc chìa khóa không làm bằng kim loại và da, tấm biển 
đăng ký bằng nhựa dẻo. 

 
Nhóm 21: Ca đựng nước; cốc đựng nước; đĩa; khay đựng thức ăn; khay phục vụ đồ ăn 
uống không bằng kim loại quý; lọ đựng bánh quy; bình rỗng đựng nước bằng nhựa; bình 
đựng đồ uống cách nhiệt; đồ nung đất dùng để trang trí bếp và bàn ăn; cốc nhỏ bằng thủy 
tinh dùng để đựng rượu mạnh; bình đựng đồ uống; que trang trí cho rượu cốc-tai; dụng cụ 
khuấy đồ uống; tượng sứ hoặc tượng thủy tinh; đồ mở nắp chai rượu; đồ mở nắp chai; hộp 
nhỏ đựng tiền tiết kiệm; bình hoa, chân nến và đồ đặt chân nến; tấm lót cốc không làm 
bằng giấy và không phải là vải lanh trải bàn; lọ bẹt đựng đồ uống; lược chải tóc; lược; bàn 
chải đánh răng; đũa và bình pha cốc-tai.   

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu cụ thể là áo thun, áo thể thao, áo sơ-mi, áo 
thấm mồ hôi và quần thấm mồ hôi, áo ba lỗ, áo quần mặc ở nhà, quần áo sơ sinh, quần áo 
ngủ, đồ lót, quần đùi, áo tắm, quần soóc tắm, đồ thể thao, quần đùi thể thao, áo mưa, áo 
vét đi mưa; mũ bóng chày; khăn tay lớn; mũ lưỡi trai; mũ đánh gôn; yếm trẻ em (không 
làm bằng giấy); áo choàng tắm; đồ đi chân cho nam và nữ, dép tông; bao tai; găng tay 
(trang phục); cà-vạt; khăn quàng cổ; áo choàng chui đầu.   

 
Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; dụng cụ thể dục và thể thao không được bao gồm trong 
các nhóm khác; đồ trang trí cho cây thông No-el (loại trừ đồ chiếu sáng và bánh kẹo), bao 
gồm cả các lá bài; thiết bị cho các trò chơi may mắn, như là thẻ dùng trong chơi bài, thẻ 
dùng trong các trò chơi, máy giật xèng có ghi hình và không ghi hình, thiết bị quay vòng 
cho các trò chơi may mắn, máy cho các trò chơi may mắn, bài lá (lá bài để chơi).   

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng đồ uống và nước có ga (đồ uống) và các đồ uống không chứa 
cồn khác; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; si-rô (đồ uống) và các chế phẩm khác 
dùng để chế đồ uống, bao gồm nước suối, nước có vị.   

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (ngoại trừ bia). 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; các loại đồ để hút thuốc lá như: diêm, đồ châm thuốc; tẩu thuốc; đồ 
cắt đầu thuốc; ống bọc bên ngoài điếu thuốc, hộp diêm.   

 
Nhóm 35: Quảng cáo và kinh doanh, bao gồm dịch vụ bán lẻ, sắp đặt bên trong các khu 
thương mại và những nơi cá nhân, trưng bày nhiều sản phẩm, như là các đồ để bán, đồ kỷ 
niệm, các sản phẩm mới, quà tặng, quần áo, phụ kiện cho quần áo, trang sức, đồ chơi, 
dụng cụ thể thao, văn phòng phẩm, sách, phim, đồ thơm, các sản phẩm dùng cho cá nhân, 
mỹ phẩm, quần áo dùng cho gia đình, thức ăn, nước uống, thuốc, thuốc lá và các phụ tùng 
cho việc hút thuốc.  
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(210) 4-2011-00612 (220) 12.01.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) N/50346 12.07.2010 MO 

N/50347 12.07.2010 MO 
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(731) LAS VEGAS SANDS CORP.   (US) 

3355 Las Vegas Boulevard, Las Vegas, 
Nevada 89109, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi không  bằng sợi dệt, túi quai chéo (đeo vai), túi đựng máy tính cá nhân  

(máy vi tính) không phải là túi chuyên dụng để đựng máy tính cá nhân (máy vi tính) làm 
bằng da hoặc giả da, túi đi mua sắm, túi da, túi đựng đồ thể thao, túi đi biển, túi đeo 
ngang hông, hộp di động hoặc cố định dùng để đựng danh thiếp, thẻ tín dụng và các thẻ 
khác làm bằng da hay giả da, túi đựng dụng cụ tắm rửa (túi rỗng), túi bọc đồ dùng cho du 
lịch, ô, ba lô đeo vai, ví đựng tiền lẻ, thẻ ghi để gửi hành lý làm bằng da hoặc giả da, cặp 
đựng tài liệu làm bằng da hay giả da, móc chìa khoá bằng da. 

 
Nhóm 21: Ca đựng nước; cốc đựng nước; khay đựng thức ăn, khay phục vụ đồ ăn uống 
không bằng kim loại quý, bình rỗng đựng nước bằng nhựa; bình đựng đồ uống cách nhiệt; 
cốc nhỏ bằng thủy tinh dùng để đựng rượu mạnh, bình đựng đồ uống; que trang trí cho 
rượu cốc-tai; dụng cụ khuấy đồ uống; tượng sứ hoặc tượng thủy tinh; đồ mở nắp chai; tấm 
lót cốc không làm bằng giấy và không phải là vải lanh; lọ bẹt đựng đồ uống; lược chải 
tóc; lược; đũa và bình pha cốc-tai. 

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu cụ thể là áo thun, áo thể thao, áo sơ-mi, áo 
thấm mồ hôi và quần thấm mồ hôi, áo ba lỗ, áo quần mặc ở nhà, quần áo sơ sinh, quần áo 
ngủ, đồ lót, quần đùi, áo tắm quần soóc tắm, đồ thể thao, quần đùi thể thao, áo mưa, áo 
vét đi mưa; mũ bóng chày; khăn tay lớn; mũ lưỡi trai; mũ đánh gôn; yếm trẻ em (không 
làm bằng giấy); áo choàng tắm; dép tông; bao tai; găng tay(trang phục), cà vạt, khăn 
quàng cổ; áo choàng chui đầu. 

 
Nhóm 34: Thuốc lá; các loại đồ để hút thuốc lá như: diêm, đồ châm thuốc; tẩu thuốc; đồ 
cắt đầu thuốc; ống bọc bên ngoài điếu thuốc. 

 
Nhóm 35: Tổ chức các buổi triển lãm vì mục đích thương mại hoặc quảng cáo; lập kế 
hoạch và tổ chức các buổi hội chợ, triển lãm và buổi giới thiệu sản phẩm vì mục đích kinh 
doanh và quảng cáo; dịch vụ tư vấn tổ chức hội chợ; cho thuê không gian quảng cáo; cho 
thuê vị trí và các gian hàng trong hội chợ bao gồm các thiết bị cần thiết; dịch vụ quảng 
cáo và xúc tiến bán hàng và dịch vụ tư vấn liên quan đến quảng cáo và xúc tiến bán hàng; 
dịch vụ tư vấn liên quan đến quan hệ công chúng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức hội nghị chuyên đề và sự kiện; dịch vụ đặt vé và đặt 
chỗ cho các hoạt động giải trí, sự kiện thể thao và văn hóa; đặt vé xem hòa nhạc; cho thuê 
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vật dụng thể thao trong sân vận động; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; cho thuê các thiết 
bị đồng bộ trong các sự kiện thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê phòng, cụ thể là cung cấp phương tiện (phòng) để tổ chức các 
sự kiện thể thao, buổi hòa nhạc, hội nghị và triển lãm; cho thuê phương tiện (phòng) để tổ 
chức hội nghị, triển lãm và họp mặt; cung cấp phương tiện để tổ chức hội nghị; cung cấp 
phương tiện để tổ chức triển lãm; dịch vụ cung cấp đồ ăn và thức uống (do nhà hàng cung 
cấp); dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn, quán rượu và nhà hàng ăn uống; dịch vụ 
giữ chỗ và đặt các bữa ăn hoặc đặt chỗ trong các nhà hàng, dịch vụ cung cấp thức ăn (do 
nhà hàng thực hiện), tư vấn về lĩnh vực khách sạn. 

 
 

(210) 4-2011-01721 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; A1.1.9 
(591) Đen, vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Ngôi Sao Sáng  
(VN) 
35 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, 

máy bào, máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt 
sắt, máy hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt 
cỏ, kìm bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu 
dây (lai) điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt 
cáp, kìm mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, 
súng xịt hơi, súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo 
cuộn, thước cặp đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt 
kim loại, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưới cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc 
giấy, lưỡi bào gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục 
giác, thùng đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của 
máy đầm rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng 
cụ vặn ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng 
hồ đo, vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan 
thép, mũi khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa 
tay gạt, khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia 
dụng (máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép 
trái cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
gồm: điện thoại, dây cáp, máy vi tính, bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính; mua 
bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng gồm: máy đào, máy xúc, 
máy nghiền, máy lọc, thiết bị thông gió, thiết bị định lượng, cáp an toàn, máy trộn bê 
tông, máy khoan; mua bán thiết bị điện, thiết bị dùng trong mạch điện gồm: bóng đèn, 
công tắc điện, dây điện, cầu dao điện, phích điện, điện trở, vi mạch điện; mua bán vật liệu 
xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
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(bồn cầu, bồn tắm nằm, bồn tắm đứng, bồn tiểu, vòi sen); đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, máy bào, 
máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, máy 
hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt cỏ, kìm 
bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu dây (lai) 
điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt cáp, kìm 
mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, súng xịt hơi, 
súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo cuộn, thước cặp 
đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi 
cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc giấy, lưỡi bào 
gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục giác, thùng 
đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của máy đầm 
rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng cụ vặn 
ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng hồ đo, 
vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi 
khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa tay gạt, 
khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia dụng 
(máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép trái 
cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; môi giới thương mại trong việc mua bán hàng hóa 
thông thường. 

 
 

(210) 4-2011-01722 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Ngôi Sao Sáng  
(VN) 
35 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, 

máy bào, máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt 
sắt, máy hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt 
cỏ, kìm bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu 
dây (lai) điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt 
cáp, kìm mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, 
súng xịt hơi, súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo 
cuộn, thước cặp đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt 
kim loại, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưới cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc 
giấy, lưỡi bào gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục 
giác, thùng đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của 
máy đầm rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng 
cụ vặn ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng 
hồ đo, vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan 
thép, mũi khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa 
tay gạt, khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia 
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dụng (máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép 
trái cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
gồm: điện thoại, dây cáp, máy vi tính, bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính; mua 
bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng gồm: máy đào, máy xúc, 
máy nghiền, máy lọc, thiết bị thông gió, thiết bị định lượng, cáp an toàn, máy trộn bê 
tông, máy khoan; mua bán thiết bị điện, thiết bị dùng trong mạch điện gồm: bóng đèn, 
công tắc điện, dây điện, cầu dao điện, phích điện, điện trở, vi mạch điện; mua bán vật liệu 
xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
(bồn cầu, bồn tắm nằm, bồn tắm đứng, bồn tiểu, vòi sen); đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, máy bào, 
máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, máy 
hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt cỏ, kìm 
bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu dây (lai) 
điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt cáp, kìm 
mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, súng xịt hơi, 
súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo cuộn, thước cặp 
đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi 
cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc giấy, lưỡi bào 
gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục giác, thùng 
đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của máy đầm 
rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng cụ vặn 
ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng hồ đo, 
vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi 
khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa tay gạt, 
khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia dụng 
(máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép trái 
cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; môi giới thương mại trong việc mua bán hàng hóa 
thông thường. 

 
 

(210) 4-2011-01723 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ vận tải Ngôi Sao Sáng  
(VN) 
35 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, 

máy bào, máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt 
sắt, máy hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt 
cỏ, kìm bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu 
dây (lai) điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt 
cáp, kìm mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, 
súng xịt hơi, súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo 
cuộn, thước cặp đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt 
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kim loại, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưới cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc 
giấy, lưỡi bào gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục 
giác, thùng đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của 
máy đầm rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng 
cụ vặn ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng 
hồ đo, vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan 
thép, mũi khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa 
tay gạt, khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia 
dụng (máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép 
trái cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
gồm: điện thoại, dây cáp, máy vi tính, bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính; mua 
bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng gồm: máy đào, máy xúc, 
máy nghiền, máy lọc, thiết bị thông gió, thiết bị định lượng, cáp an toàn, máy trộn bê 
tông, máy khoan; mua bán thiết bị điện, thiết bị dùng trong mạch điện gồm: bóng đèn, 
công tắc điện, dây điện, cầu dao điện, phích điện, điện trở, vi mạch điện; mua bán vật liệu 
xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
(bồn cầu, bồn tắm nằm, bồn tắm đứng, bồn tiểu, vòi sen); đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, máy bào, 
máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, máy 
hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt cỏ, kìm 
bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu dây (lai) 
điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt cáp, kìm 
mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, súng xịt hơi, 
súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo cuộn, thước cặp 
đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi 
cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc giấy, lưỡi bào 
gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục giác, thùng 
đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của máy đầm 
rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng cụ vặn 
ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng hồ đo, 
vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi 
khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa tay gạt, 
khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia dụng 
(máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép trái 
cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; môi giới thương mại trong việc mua bán hàng hóa 
thông thường. 
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35 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, 
máy bào, máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt 
sắt, máy hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt 
cỏ, kìm bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu 
dây (lai) điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt 
cáp, kìm mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, 
súng xịt hơi, súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo 
cuộn, thước cặp đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt 
kim loại, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưới cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc 
giấy, lưỡi bào gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục 
giác, thùng đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của 
máy đầm rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng 
cụ vặn ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng 
hồ đo, vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan 
thép, mũi khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa 
tay gạt, khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia 
dụng (máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép 
trái cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
gồm: điện thoại, dây cáp, máy vi tính, bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính; mua 
bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng gồm: máy đào, máy xúc, 
máy nghiền, máy lọc, thiết bị thông gió, thiết bị định lượng, cáp an toàn, máy trộn bê 
tông, máy khoan; mua bán thiết bị điện, thiết bị dùng trong mạch điện gồm: bóng đèn, 
công tắc điện, dây điện, cầu dao điện, phích điện, điện trở, vi mạch điện; mua bán vật liệu 
xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
(bồn cầu, bồn tắm nằm, bồn tắm đứng, bồn tiểu, vòi sen); đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, máy bào, 
máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, máy 
hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt cỏ, kìm 
bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu dây (lai) 
điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt cáp, kìm 
mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, súng xịt hơi, 
súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo cuộn, thước cặp 
đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi 
cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc giấy, lưỡi bào 
gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục giác, thùng 
đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của máy đầm 
rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng cụ vặn 
ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng hồ đo, 
vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi 
khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa tay gạt, 
khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia dụng 
(máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép trái 
cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; môi giới thương mại trong việc mua bán hàng hóa 
thông thường. 
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(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ vận tải Ngôi Sao Sáng  
(VN) 
35 Bình Tây, phường 1, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, 

máy bào, máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt 
sắt, máy hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt 
cỏ, kìm bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu 
dây (lai) điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt 
cáp, kìm mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, 
súng xịt hơi, súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo 
cuộn, thước cặp đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt 
kim loại, lưỡi cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưới cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc 
giấy, lưỡi bào gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục 
giác, thùng đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của 
máy đầm rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng 
cụ vặn ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng 
hồ đo, vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan 
thép, mũi khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa 
tay gạt, khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia 
dụng (máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép 
trái cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; mua bán thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 
gồm: điện thoại, dây cáp, máy vi tính, bàn phím máy vi tính, màn hình máy vi tính; mua 
bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng gồm: máy đào, máy xúc, 
máy nghiền, máy lọc, thiết bị thông gió, thiết bị định lượng, cáp an toàn, máy trộn bê 
tông, máy khoan; mua bán thiết bị điện, thiết bị dùng trong mạch điện gồm: bóng đèn, 
công tắc điện, dây điện, cầu dao điện, phích điện, điện trở, vi mạch điện; mua bán vật liệu 
xây dựng, xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi, sơn, véc ni, gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh 
(bồn cầu, bồn tắm nằm, bồn tắm đứng, bồn tiểu, vòi sen); đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa 
cụ thể là: máy khoan, máy mài, máy đục, máy cưa xích, máy cưa gỗ, máy soi, máy bào, 
máy đầm rung nén bê tông, máy cắt gạch, máy sấy, máy cắt bê tông, máy cắt sắt, máy 
hơi, máy cắt cỏ, máy phát điện, máy khắc chữ, kéo cắt tôn, kéo cắt sắt, kéo cắt cỏ, kìm 
bấm chết, kìm điện, kìm cắt, kìm bấm rivê (đinh tán), kìm nhọn, kìm bấm đầu dây (lai) 
điện thoại, máy vi tính, kìm bấm đầu nối dây cáp (coss), kìm cộng lực, kìm cắt cáp, kìm 
mỏ quạ, kìm bấm lỗ, kìm kẹp, que hàn điện, súng phun sơn, súng ghim đinh, súng xịt hơi, 
súng thổi nóng, dao rọc giấy, dao cắt ống nước, dao cắt kính, thước kéo cuộn, thước cặp 
đo rem, thước đo thăng bằng li vô, thước đo bằng tia hồng ngoại, lưỡi cắt kim loại, lưỡi 
cắt gạch, lưỡi cắt bê tông, lưỡi cắt đá hoa cương, lưỡi cắt sắt, lưỡi dao rọc giấy, lưỡi bào 
gỗ, cờ lê, mỏ lết, mỏ hàn, kính mũ hàn, khung cưa, đá mài, đá cắt, bộ lục giác, thùng 
đựng cơ khí bằng nhựa, bơm mỡ, cục tuýp vặn ốc, bình xịt dầu nhớt, dây của máy đầm 
rung nén bê tông, dây hơi dùng khí nén, dây điện, bút thử điện, đầu khoan, dụng cụ vặn 
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ốc, bộ tuýp vặn ốc, vam (cảo) ba chấu, vam (cảo) chữ C, dụng cụ bơm hơi có đồng hồ đo, 
vít hơi dùng khí nén, tua vít mở ốc, mũi khoan kính, mũi khoan sắt, mũi khoan thép, mũi 
khoan gỗ, mũi khoan bê tông, mũi khoan đá, khóa móc bi, khóa tay nắm, khóa tay gạt, 
khóa tủ, khóa dây, giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất (giá sách), đồ điện gia dụng 
(máy giặt, tủ lạnh, nồi cơm điện, ấm điện, bếp từ, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép trái 
cây, quạt điện), đèn và bộ đèn điện; môi giới thương mại trong việc mua bán hàng hóa 
thông thường. 

 
 

(210) 4-2011-01728 (220) 26.01.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 7.1.24 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Phú Đại Cường  (VN) 
ấp 2, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật liệu xây dựng (cát, sỏi, đá, xi măng, gạch, sơn), đá dùng trong 

xây dựng, sắt, thép, gỗ, thiết bị lắp đặt trong xây dựng, đồ điện gia dụng (đèn điện, nồi 
cơm điện, ấm điện, bàn là điện, máy sấy tóc, máy ép trái cây, quạt điện), đèn, bộ đèn 
điện, ô tô, mô tô, xe máy.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; khai thác đá, sỏi, cát, đất, sét; lắp 
đặt sửa chữa máy móc, thiết bị công nghiệp; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy.  

 
 

(210) 4-2011-05051 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 4-2010-013647 16.12.2010 PH 

  
(731) BATES WORLDWIDE, INC  (US) 

100 Park Avenue, 4th Floor, New York, 
NY 10017, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tư vấn truyền thông tiếp thị; dịch vụ nghiên 

cứu thị trường; dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo qua thư trực tiếp; dịch vụ 
tiếp thị trực tiếp; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh; dịch vụ phát triển nội dung và chiến 
lược tiếp thị; dịch vụ tạo lập liên minh và chi nhánh kinh doanh cho người khác; dịch vụ 
tư vấn chiến lược cho chi nhánh trong lĩnh vực tạo lập và phát triển chi nhánh kinh doanh; 
dịch vụ nghiên cứu kinh doanh, cụ thể là cung cấp dữ liệu phân tích về chiến lược chi 
nhánh; dịch vụ xúc tiến bán hàng cho người khác, cụ thể là quảng bá hàng hoá và dịch vụ 
cho người khác, sắp xếp và tiến hành các sự kiện tiếp thị, quảng bá cho người khác; dịch 
vụ sắp xếp và lên kế hoạch truyền thông; dịch vụ nghiên cứu phương tiện truyền thông để 
tiếp thị và quảng cáo; dịch vụ quảng cáo qua internet. 
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Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến sáng tạo, thiết kế, phát triển và ứng dụng trang 
mạng và cơ sở dữ liệu máy tính tương tác; dịch vụ thiết kế sản xuất và tư vấn có liên quan 
đến cơ sở dữ liệu máy tính; thiết kế và phát triển trang mạng cho người khác; dịch vụ máy 
chủ và quản lý cơ sở dữ liệu cho người khác trong lĩnh vực tiếp thị.  

 
 

(210) 4-2011-05062 (220) 23.03.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1; A25.7.3; 25.7.1 
(731) SYMANTEC CORPORATION   (US) 

350 Ellis Street, Mountain View, 
California 94043, U.S.A 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm diệt vi-rút; phần mềm máy tính bảo vệ mạng máy tính, mạng 

internet và máy tính; phần mềm máy tính dùng để bảo vệ và kiểm soát trực tuyến từ cha 
mẹ; phần mềm máy tính dùng để loại trừ và phòng chống đột nhập; phần mềm máy tính 
dùng để tìm, diệt và loại bỏ vi rút, sâu ăn dữ liệu, vi rút chú ngựa thành Troa, phần mềm 
quảng cáo làm xúc tác cho vi rút, phần mềm theo dõi máy tính, và các phần mềm ác tính 
khác, phần mềm an ninh mạng, bao gồm phần mềm máy tính quản lý an ninh mạng; phần 
mềm bảo vệ tránh gian lận; phần mềm tối ưu hóa máy tính; phần mềm ngăn chặn, chẩn 
đoán và sửa chữa các vấn đề của máy tính; phần mềm bảo trì máy tính; phần mềm máy 
tính dùng để sao lưu, cất giữ, khôi phục dữ liệu, các thư mục, tệp tin; phần mềm an ninh 
cho doanh nghiệp; phần mềm tường lửa bảo vệ; phần mềm kiểm soát bí mật; phần mềm 
sàng lọc nội dung; phần mềm sao chép; cụ thể là phần mềm sao chép các bộ điều khiển 
phần cứng, phần mềm sao chép hệ thống hoạt động của máy tính, phần mềm sao chép các 
tập tin dữ liệu, phần mềm tái cấu hình máy tính cá nhân; phần mềm máy tính dùng để tạo 
mạng cá nhân ảo; phần mềm tiện ích máy tính; phần mềm tiện ích máy tính dùng để xóa 
bỏ các ứng dụng và phần mềm trong máy tính; phần mềm tiện ích để trang bị cho sử dụng 
máy tính ở các địa điểm hẻo lánh và là thuận tiện cho việc liên lạc thông qua mạng giữa 
những người sử dụng di chuyển; phần mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm tầng trung gian 
để tạo giao diện cho các ứng dụng của khách hàng và cơ sở dữ liệu tạo thành mạng lưới 
hoặc được đặt ở máy chủ; phần mềm máy tính dùng để cập nhật phần mềm máy tính 
khác; phần mềm máy tính dùng trong ứng dụng; phần mềm máy tính gửi và nhận fax 
được chuyển đi từ máy tính; phần mềm máy tính kết nối và quản lý các máy tính ở xa, 
dùng cho đồng bộ hóa tệp tin thông qua thư điện tử, để bảo vệ cho người sử dụng máy 
tính ở xa để thực hiện các biện pháp bảo vệ máy tính, mạng lưới và phần mềm; phần mềm 
máy tính để quản lý và chuyển đổi tập tin; phần mềm máy tính dùng cho liên lạc từ xa, cụ 
thể, dùng để kết nối đến và sử dụng một mạng máy tính ở xa, một máy tính ở xa và thiết 
bị di động; phần mềm máy tính dùng trong chuyển fax; phần mềm máy tính sử dụng ở 
nhà hoặc các văn phòng ở xa dùng cho kết nối mạng máy tính với mạng toàn cầu; phần 
mềm và ổ dữ liệu dùng để chẩn đoán, sửa chữa và tải cấu hình máy tính, phần mềm máy 
tính và thiết bị ngoại vi của máy tính; phần mềm, phần cứng, phần sụn và thiết bị ngoại vi 
của máy tính dùng trong bảo vệ dữ liệu và hệ thống an ninh mạng và internet, và quản lý 
hoạt động của nơi dự trữ, máy chủ, máy khách và ứng dụng; các phần mềm có thể tải về; 
phần cứng máy tính; các thiết bị phần cứng máy tính cung cấp tường lửa, sàng lọc nội 
dung, cảnh báo sự xâm phạm, bảo vệ khỏi vi rút, mạng cá nhân ảo và các chức năng an 
ninh khác và các tệp tin phục vụ quản lý dữ liệu; phần mềm máy tính dùng trong quản lý 
tệp tin, đĩa và hệ thống, phần mềm máy tính dùng trong quản lý lưu trữ dữ liệu và mạng 
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lưới khu vực lưu trữ; phần mềm máy tính dùng cho sao lưu và khôi phục dữ liệu máy tính; 
phần mềm dùng để khôi phục phần hỏng; phần mềm máy tính dùng trong quản lý các 
phương tiện máy tính tháo lắp được; phần mềm máy tính giám sát, nhận dạng và sửa chữa 
các vấn đề và lỗi của tệp tin, đĩa, hệ thống, và mạng máy tính, phần mềm máy tính dùng 
trong quản lý thông tin của doanh nghiệp; phần mềm máy tính dùng trong các chương 
trình phân tích trực tuyến (OLAP); phần mềm máy tính tạo báo cáo từ dữ liệu; phần mềm 
máy tính dùng cho quá trình xếp lịch tự động; phần mềm máy tính dùng để quản lý tập 
trung một máy tính được nối vào một mạng máy tính, phần mềm máy tính dùng để tái tạo 
và lưu trữ tập tin từ ổ dữ liệu này sang ổ dữ liệu khác; phần mềm máy tính dùng để tính 
lượng người sử dụng một phần mềm máy tính khác; phần mềm máy tính dùng trong phát 
triển các ứng dụng phân tích dữ liệu và các phần mềm máy tính khác; phần mềm máy tính 
cho các ứng dụng thông tin dữ liệu, và để mật hóa và thẩm định quyền các thông tin điện 
tử; phần mềm máy tính dùng trong quản trị hệ thống máy tính, cụ thể là, phần mềm máy 
tính cho quản trị và quản lý các chương trình máy tính và các dữ liệu điện tử về hệ thống 
máy tính; phần mềm máy tính dùng cho quản lý cấu hình phần mềm của hệ thống máy 
tính và mạng máy tính; phần mềm máy tính dùng để gửi và nhận phần mềm máy tính 
thông qua một mạng lưới máy tính để thực hiện việc phân phối phần mềm và các chương 
trình máy tính dùng để cài đặt và nâng cấp các phần mềm máy tính khác mà không cần sự 
can thiệp bằng tay của người dùng; phần mềm máy tính để sao chép dữ liệu từ một trung 
gian lưu giữ điện tử đến một trung gian lưu giữ điện tử khác; phần mềm máy tính sử dụng 
trong giáo dục và đào tạo người dùng sử dụng phần mềm máy tính và/hoặc phần cứng 
máy tính; phần mềm máy tính dùng cho giám sát, đánh giá, biểu thị và kiểm soát từ xa 
đối với các chương trình máy tính khác hoặc các xử lý máy tính; chương trình máy tính 
dùng để khóa một hoặc nhiều máy tính khác trong một hệ thống máy tính; phần cứng và 
phần mềm máy tính dùng để xác nhận người dùng và bảo trì và quản lý việc đăng nhập 
vào dữ liệu của máy tính, nội dung của máy tính, thông tin điện tử, và mạng máy tính; 
phần mềm ghi nhớ dùng cho quản lý và bảo vệ mạng; phần mềm ghi nhớ máy tính dùng 
cho xác nhận người dùng và bảo trì và quản lý việc đăng nhập vào dữ liệu máy tính, nội 
dung máy tính, thông tin điện tử, và mạng máy tính; phần mềm máy tính, cụ thể, phần 
mềm quản lý nội dung để chọn lọc, quản lý, báo cáo và kiểm soát việc sử dụng và đăng 
nhập vào các vị trí trong hệ thống và mạng lưới máy tính và mạng thông tin liên lạc toàn 
cầu, phần mềm chia nhóm thư điện tử và tin tức điện tử để ngăn chặn hoặc chuyển hướng 
việc phân phát các danh mục xác định hoặc các nguồn của tin nhắn thư điện tử và thư tin 
tức; phần mềm bảo vệ loại bỏ các yêu cầu thông tin điện tử từ hệ thống máy tính hoặc của 
người dùng hệ thống máy tính và tổ chức, giám sát, điều khiển và ngăn chặn sự cung cấp 
của các thông tin đó; phần mềm quản lý cá nhân để ngăn chặn, giám sát, xác nhận, tập 
hợp và báo cáo việc phân phối và sử dụng các thông tin nhận dạng cá nhân trong hệ thống 
và mạng lưới máy tính và trên mạng liên lạc toàn cầu; phần mềm chọn lọc để chuyển đổi 
tệp tin để ngăn chặn, giám sát, báo cáo và đổi hướng chuyển phát các danh mục xác định, 
các nguồn, các tập, hoặc các khung thời gian của các tập tin điện tử; và phần mềm chọn 
lọc các cuộc nói chuyện để ngăn chặn, giám sát, báo cáo, phân tích hoặc đổi hướng 
chuyển phát các danh mục xác định, người gửi, người nhận, nguồn gốc, tập và khung thời 
gian của các cuộc đàm thoại được chuyển hoặc lưu giữ điện tử; phần mềm máy tính; phần 
mềm máy tính an ninh mạng mật mã và chức năng an ninh dữ liệu; phần mềm máy tính 
để sát nhập chuỗi thông tin và dữ liệu giữa các mạng máy tính; phần mềm máy tính để tự 
động hóa quá trình giải mã nhận dạng trên cơ sở dữ liệu hiện có liên quan đến việc phát 
hành và quản lý các chứng chỉ số sử dụng cho giải mã hoặc thẩm định các liên lạc kỹ 
thuật số, hoặc thẩm định các chữ ký điện tử trong các giao dịch và liên lạc điện tử; phần 
mềm máy tính, cụ thể là, phần mềm mật hóa để bảo vệ sự chuyển phát của các thông tin 
kỹ thuật số, cụ thể là, các thông tin bí mật, thông tin tài chính và thông tin thẻ tín dụng 
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qua internet, cũng như thông qua các dạng liên lạc khác giữa các thiết bị vi tính; phần 
mềm máy tính dùng để kết nối các dịch vụ an ninh được quản lý, cụ thể là, dịch vụ cơ sở 
hạ tầng quan trọng của công cộng (PKI), phần mềm và dịch vụ cho việc phát hành, xác 
nhận, quản lý các chứng chỉ kỹ thuật số và tích hợp phần mềm của công ty với mạng liên 
lạc hiện có; phần mềm máy tính dùng để phân tích và báo cáo về các dữ liệu ghi chép của 
tường lửa; phần mềm máy tính kết nối Internet và dịch vụ điện thoại và làm cho người sử 
dụng có khả năng liên lạc và giao dịch kinh doanh nhanh hơn qua hệ thống nhiều mạng 
bằng điện thoại có dây, điện thoại di động, máy tính cá nhân, thiết bị hỗ trợ cá nhân 
(PDAs) và các thiết bị điện tử cá nhân khác, phần mềm máy tính cung cấp sự kết nối 
Internet, phân giải và gửi thư điện tử nhanh hơn; phần mềm máy tính dùng trong an ninh 
nhận dạng; phần mềm máy tính dùng quản lý giải mã và nhận dạng trong an ninh thông 
tin; phần mềm máy tính dùng để truy cập các thông tin kỹ thuật số và dữ liệu; phần mềm 
máy tính loại bỏ gian lận trong nhận dạng; phần mềm và phần sụn máy tính dùng trong 
quản lý, truyền phát và lưu giữ dữ liệu và thông tin; phần mềm dùng cho các máy tính 
trong mạng lưới; phần mềm máy tính dùng trong các mô phòng máy tính; phần mềm máy 
tính dùng trong điều hành các thư điện tử, phần mềm máy tính dùng để điều hành thư 
giọng nói và tin nhắn giọng nói; phần mềm máy tính dùng trong quản lý cơ sở dữ liệu; 
phần mềm để giám sát các máy tính vì mục đích an ninh; phần mềm máy tính dùng với 
máy chủ dùng để điều khiển và quản lý các ứng dụng máy chủ; phần mềm điện thoại máy 
tính; phần mềm máy tính dùng để truy cập dữ liệu; ấn phẩm điện tử có thể tải về dưới 
dạng tài liệu tham khảo, tài liệu sử dụng, tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn và các bản dữ liệu 
dùng cho các phần mềm, phần cứng, thiết bị ngoại vi và phần sụn, và ấn phẩm điện tử có 
thể tải về có tinh chất sách chỉ dẫn, sách trắng, các bài báo, nhật ký, các tài liệu hướng 
dẫn, các tài liệu dạy học, bản tin, tạp chí, báo, sách, sách mỏng liên quan đến các lĩnh vực 
phần mềm máy tính và máy tính và an ninh trực tuyến, và sách chỉ dẫn tài liệu kỹ thuật 
trong các lĩnh vực phần cứng và phần mềm máy tính, điện tử viễn thông, đồ điện dân 
dụng, và công nghệ thông tin.  

 
Nhóm 16: Các sách hướng dẫn về máy tính cho người sử dụng trong các lĩnh vực về máy 
tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, an ninh máy 
tính, dịch vụ máy tính, và mạng máy tính; các sản phẩm in ấn và sản phẩm xuất bản, cụ 
thể là, sách, tạp chí, bản tin, sách bài tập, sách hướng dẫn tiện dụng, sách tham khảo kỹ 
thuật và các tài liệu tham khảo trong lĩnh vực máy tính, phần cứng máy tính phần mềm 
máy tính, thiết bị ngoại vi máy tính, và mạng máy tính; nhãn dán và tem chống hàng giả. 

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ thu thập dữ liệu. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền dẫn các phần mềm diệt vi rút và các phần mềm bảo vệ thông 
qua mạng máy tính toàn cầu và truyền phát điện tử các giao dịch thư điện tử và truyền 
phát mật hóa và sự giải mã đặc trưng dữ liệu thông qua quản lý và chọn lọc thư gửi qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ thông tin và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nói trên; 
cung cấp các diễn đàn trực tuyến để truyền tin nhắn giữa những người sử dụng máy tính 
liên quan đến máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, các thiết bị ngoại vi của 
máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, thiết bị liên quan đến máy tính, an ninh máy 
tính, công nghệ thông tin, công nghệ thương mại điện tử và công nghệ mạng máy tính 
toàn cầu, vi tính di động, mạng và thiết bị liên lạc, và dụng cụ và thiết bị điện tử viễn 
thông; cung cấp phòng nói chuyện trực tuyến để chuyển tin nhắn giữa những người sử 
dụng máy tính về máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính, các thiết bị ngoại vi 
của máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, thiết bị liên quan đến máy tính, an ninh 
máy tính, công nghệ thông tin, công nghệ thương mại điện tử và công nghệ mạng máy 
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tính toàn cầu, vi tính di động, mạng và thiết bị liên lạc, và dụng cụ và thiết bị điện tử viễn 
thông; cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu; cung cấp dịch vụ chuyển phát dữ liệu bằng 
phương tiện điện tử.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ lưu trữ điện tử các tập tin dữ liệu cho khách hàng để lưu giữ và gọi ra 
các dữ liệu thông qua một mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ lưu trữ tài liệu và email điện 
tử (lưu trữ vật lý). 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là, dịch vụ về an ninh mạng và internet; dịch vụ tư vấn 
về máy tính, dịch vụ tư vấn về may tính trong lĩnh vực bảo mật máy tính; dịch vụ chẩn 
đoán máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là các dịch vụ phục hồi dữ liệu; dịch vụ hỗ trợ kỹ 
thuật, cụ thể là nghiên cứu để tìm ra sự cố phần cứng máy tính và xử lý các sự cố phần 
mềm của máy tính; dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, cụ thể là, cung cấp các chương trình và cơ sở 
dự phòng cho máy tính, dịch vụ bảo vệ máy tính khỏi vi rút; dịch vụ cài đặt phần mềm 
máy tính; dịch vụ lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính cho những người khác; 
dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong lĩnh vực cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ tư 
vấn trong lĩnh vực thiết kế, lựa chọn, thực hiện và sử dụng phần cứng máy tính và hệ 
thống phần mềm cho công ty khác; dịch vụ phát triển, cập nhật, bảo trì phần mềm dùng 
cho mạng máy tính và máy tính độc lập trong các lĩnh vực an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu, 
và bảo vệ chống vi rút và các hệ thống an ninh giám sát; dịch vụ phổ biến thông tin điện 
tử vào phần mềm (cập nhật) dùng cho mạng máy tính và máy tính độc lập trong các lĩnh 
vực an ninh, quản lý cơ sở dữ liệu, và bảo vệ chống vi rút và các hệ thống an ninh giám 
sát; dịch vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng và internet; dịch vụ cung cấp 
thông tin kỹ thuật trong lĩnh vực ứng dựng phần mềm máy tính; cung cấp dịch vụ phần 
mềm ứng dụng, thông báo và cung cấp các thông tin cập nhật về phần mềm; dịch vụ cung 
cấp thông tin và cơ sở dữ liệu trực tuyến về máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy 
tính, mạng máy tính, các dịch vụ liên quan đến máy tính, liên quan đến việc thiết kế 
và/hoặc phát triển hệ thống quản lý lưu trữ dữ liệu và quản lý thông tin doanh nghiệp, và 
xử lý phân tích trực tuyến (OLAP); dịch vụ giám sát (kiểm tra) từ xa hoặc tại chỗ của hệ 
thống máy tính; dịch vụ giám sát hệ thống máy tính của công ty khác và cung cấp các 
chương trình và phương tiện dự phòng cho máy tính; dịch vụ tích hợp hệ thống máy tính 
và mạng lưới; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp thông tin liên quan đến việc mã hóa và 
xác thực của các dữ liệu điện tử; dịch vụ tư vấn trong các lĩnh vực truyền thông kỹ thuật 
số, mã hóa dữ liệu, bảo mật máy tính, bảo mật thông tin liên lạc (dịch vụ ứng dụng khoa 
học công nghệ) và phần mềm máy tính; dịch vụ mã hóa và giải mã dữ liệu và thông tin 
liên lạc; dịch vụ phân loại và sàng lọc nội dung trang web (dịch vụ ứng dụng khoa học 
công nghệ); cung cấp dịch vụ thẩm định tính xác thực (dịch vụ ứng dụng khoa học công 
nghệ); dịch vụ cấp phép và quản lý chứng chỉ kỹ thuật số để thẩm định hoặc mã hóa một 
liên lạc hoặc thẩm định một chữ ký số trong một giao dịch hoặc liên lạc điện tử (dịch vụ 
ứng dụng khoa học công nghệ); các dịch vụ phát triển, thiết kế, thực hiện, kiểm tra, phân 
tích và tư vấn trong lĩnh vực an ninh, truy cập, ủy quyền, giải mã xác thực, và các hệ 
thống nhận dạng cho máy tính, phần cứng máy tính và mạng máy tính; phát triển, tích 
hợp, và hoạt động của hệ thống máy tính để hỗ trợ việc phát hành và quản lý các chứng 
chỉ kỹ thuật số; dịch vụ tạo lập và thực hiện các thủ tục và quy trình cho việc phát hành và 
quản lý chứng chỉ kỹ thuật số (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao); các 
dịch vụ liên quan đến máy tính, cụ thể là, dịch vụ bảo vệ mạng máy tính và Internet đã 
được quản lý, cụ thể là, xác minh hạ tầng khoá công khai (PKI), chứng thực, phân phối và 
quản lý, phát hành chứng chỉ kỹ thuật số, xác minh và quản lý, và tích hợp phần mềm 
doanh nghiệp (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật cao); dịch vụ máy tính, cụ 
thể là, cung cấp công cụ tìm kiếm để có thu thập dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
490 

dịch vụ tư vấn liên quan đến mạng máy tính và mạng máy tính nội bộ, dịch vụ bảo mật 
cho mạng máy tính và các mạng máy tính nội bộ, cụ thể là, lắp đặt, thiết kế và tuỳ biến 
(theo yêu cầu) các phần mềm tường lửa của Internet và mạng lưới cho người khác; dịch vụ 
tư vấn máy tính trong lĩnh vực hội nhập an ninh, an ninh mạng, kiến trúc mạng, công 
nghệ mã hóa và bảo mật máy tính; dịch vụ xác minh an ninh cho tường lửa mạng máy 
tính, máy chủ và thiết bị mạng khác từ các truy cập trái phép, cụ thể là, phân tích mạng 
lưới thông tin máy tính toàn cầu và lỗ hổng trong mạng máy tính nội bộ; dịch vụ tư vấn 
phần mềm máy tính để phát triển các ứng dụng phần mềm, thiết kế và lập trình hệ thống 
truyền thông điều khiển máy tính; cung cấp các dịch vụ chuyển đổi dữ liệu, cụ thể là 
chuyển đổi từ dữ liệu vật lý thành dữ liệu điện tử, chuyển đổi dữ liệu máy tính; cung cấp 
dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; dịch vụ các mạng ảo tư nhân; ứng dụng khoa học kỹ 
thuật trong lưu trữ dữ liệu máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là, cung cấp nền phần mềm 
máy tính kết nối Internet và các dịch vụ điện thoại và cho phép người sử dụng liên lạc và 
giao dịch kinh doanh nhanh hơn các mạng lưới thông qua đường dây điện thoại, điện 
thoại di động, máy tính cá nhân, thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân (PDAs) và các thiết bị 
điện tử cá nhân khác; cung cấp dịch vụ nền phần mềm máy tính để truy cập Internet, phân 
giải trang web, và gửi email nhanh hơn; dịch vụ hỗ trợ nhập, định dạng, phân phối, dịch 
thuật, và sắp xếp nội dung kỹ thuật số để phân phát trên các mạng; dịch vụ lập thư mục, 
phát hiện, và dịch vụ thông tin liên quan đến công nghệ nhận dạng bằng sóng ra-đi-ô 
(RFID) và mạng lưới mã sản phẩm điện tử (EPC); cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) mang 
tính năng của phần mềm thanh toán và quản lý quan hệ khách hàng cho các nhà cung cấp 
dịch vụ không dây; dịch vụ tự động hóa dữ liệu và thu thập dữ liệu (bằng các thiết bị và 
phương tiện điện tử để tự động thu, truyền và xử lý dữ liệu và để gửi lại thông tin tổng 
hợp) sử dụng phần mềm độc quyền để đánh giá, phân tích và thu thập dữ liệu dịch vụ từ 
nhà cung cấp thông tin liên lạc (dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ máy tính); dịch vụ 
chuyển đổi dữ liệu chương trình máy tính hoặc thông tin từ các hãng truyền thông 
(chuyển đổi từ dữ liệu vật lý thành dữ liệu điện tử); cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP), cụ 
thể là cho thuê các ứng dụng phần mềm máy tính từ máy chủ (dịch vụ ứng dụng công 
nghệ máy tính); chuyển đổi giữa các nền tảng nội dung kỹ thuật số sang hình thức nội 
dung kỹ thuật số khác để phát trên các mạng lưới, cung cấp việc sử dụng tạm thời của 
phần mềm trực tuyến và không tải xuống được để lưu trữ, quản lý, theo dõi và phân tích 
dữ liệu trong lĩnh vực công nghệ nhận dạng bằng sóng ra-đi-ô (RFID) và các mã sản 
phẩm điện tử (EPC);thiết kế, tạo ra hoặc duy trì các chương trình máy tính cho các mạng 
máy tính sử dụng công nghệ nhận dạng bằng sóng ra-đi-ô (RFID) và các mã sản phẩm 
điện tử (EPC); lưu trữ nội dung kỹ thuật số trên mạng Internet để sử dụng trong liên lạc 
không dây và với các máy móc và thiết bị truyền thông không dây, dịch vụ nghiên cứu 
liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ hỗ trợ máy tính, cụ thể là, các 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật và cập nhật phần mềm, dịch vụ tư vấn máy tính liên quan đến sản 
phẩm và dịch vụ máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh vực ứng dụng phần mềm mới của 
máy tính, sử dụng máy tính từ xa, và các vấn đề khác liên quan đến máy tính và công 
nghệ; dịch vụ cung cấp dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, cung cấp phần mềm trực tuyến không 
tải xuống được để kiểm tra an ninh máy tính trong lĩnh vực an ninh máy tính và an ninh 
mạng (dịch vụ ứng dụng công nghệ máy tính); dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể là, 
tư vấn công nghệ trọng các lĩnh vực của máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy 
tính, thiết bị ngoại vi máy tính, hệ thống máy tính, mạng máy tính, bảo mật máy tính, 
công nghệ thông tin, công nghệ thương mại điện tử và công nghệ mạng máy tính toàn 
cầu, mạng và các thiết bị truyền thông, điện tử tiêu dùng, điện toán di động, và các 
phương tiện và thiết bị viễn thông; cung cấp dịch vụ tư vấn để giúp triển khai, giám sát và 
quản lý các dự án công nghệ thông tin, cung cấp thông tin trong lĩnh vực công nghệ thông 
tin liên quan đến các thiết bị truyền thông, máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy 
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tính, thiết bị ngoại vi máy tính, và các mạng máy tính; cung cấp dịch vụ lưu trữ thư điện 
tử và dịch vụ tin nhắn tức thời (dịch vụ khoa học công nghệ, không phải là dịch vụ thông 
tin liên lạc); dịch vụ giám sát hệ thống máy tính vì mục đích an ninh; dịch vụ cung cấp hệ 
thống quản lý các mối đe dọa an ninh, cụ thể là, giám sát và theo dõi các lỗ hổng bảo mật 
và các vấn đề bảo mật trong các sản phẩm phần mềm máy tính mạng Internet và mạng 
máy tính; các dịch vụ quản lý hạ tầng quan trọng của cộng đồng (PKI), cụ thể là, dịch vụ 
an ninh ứng dụng và hạ tầng mạng; cung cấp dịch vụ xác thực cho người sử dụng trong 
các giao dịch thương mại điện tử; cấp chứng nhận kỹ thuật số cho việc chứng thực; dịch 
vụ cung cấp thông tin trong lĩnh vực an ninh mạng máy tính toàn cầu và mạng máy tính 
khu vực, phòng chống vi rút máy tính và các mối đe dọa máy tính, cung cấp dịch vụ an 
ninh thông qua các ứng dụng phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
 
 

(210) 4-2011-05098 (220) 24.03.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.5.2 
(591) Đỏ cờ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ALPHANAM 
Cơ Điện  (VN) 
Số 79 phố Mai Hắc Đế, phường Bùi Thị 
Xuân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Đầu nối cáp bằng kim loại; kẹp nối cáp bằng kim loại; cáp kim loại không có 

điện; dây cáp bằng kim loại; vòng đầu dây cáp bằng kim loại; dây cáp; cáp hạ thế; cáp 
cách điện PVC; cáp cách điện XLPE; cáp chôn trực tiếp; cáp chôn trực tiếp phi kim loại; 
cáp chôn luồn ống; cáp chôn luồn ống có chất chống ẩm; cáp treo; cáp treo phi kim loại. 

 
Nhóm 09: Giá phối quang, dây nối quang. 

 
Nhóm 22: Cáp chôn trực tiếp phi kim loại; cáp treo phi kim loại; cáp chôn luồn ống (phi 
kim loại); cáp chôn luồn ống có chất chống ẩm (phi kim loại). 

 
 
 

(210) 4-2011-06313 (220) 06.04.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Quốc Tế  (VN) 
48, Hai Bà Trưng, thành phố Buôn Mê 
Thuột 

(540) 

   
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2011-06772 (220) 14.04.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ứng dụng và 
dịch vụ Công Nghệ Cao    (VN) 
Số 4 Lê Văn Linh, phường Hàng Mã, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, thiết bị điện, điện tử, viễn thông, 

phần mềm điều khiển kế toán, thiết bị văn phòng, thiết bị đo lường, thiết bị phục vụ an 
toàn giao thông.    

 
Nhóm 37: Lắp đặt thiết bị điện, điện tử, viễn thông, lắp đặt thiết bị văn phòng, lắp đặt 
thiết bị đo lường, lắp đặt thiết bị phục vụ an toàn giao thông.    

 
Nhóm 41: Cung cấp các trò chơi, giải trí, bình chọn, âm thanh, hình ảnh, các trò chơi trực 
tuyến trên điện thoại di động, điện thoại cố định, truyền hình cáp, internet. 

 
Nhóm 42: Cài đặt phần mềm điều khiển kế toán, 

 
 

(210) 4-2011-08575 (220) 09.05.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Trạch Vũ  (VN) 

54 đường số 9, KDC Him Lam, Bình 
Hưng, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước dùng năng lượng mặt trời; bộ thu năng lượng mặt trời 

(để làm nóng nước); các thiết bị như tấm tụ nhiệt, bình chứa nước nóng, ống tuần hoàn 
nước (dùng cho thiết bị làm nóng nước).  

 
 

(210) 4-2011-09710 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.20 
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam (VIETNAM AIRLINES 
COMPANY LIMITED)  (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; nhựa nhân tạo 
dạng thô; chất dẻo dạng thô; chế phẩm để bảo quản thực phẩm.  

 
Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; thuốc nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; chế phẩm chống 
ăn mòn.  

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; sản phẩm vệ sinh 
dùng cho trang điểm.  

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên liệu và vật liệu 
cháy sáng.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành 
y; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế.  

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; két sắt.  

 
Nhóm 07: Máy và máy công cụ, động cơ dùng cho máy bay; các bộ phận ghép nối và 
truyền động dùng cho máy bay; các cụm chi tiết của động cơ; máy và thiết bị làm sạch 
bằng điện cụ thể là máy hút bụi, quạt thông gió dùng cho động cơ.  

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao kéo; thìa và dĩa; dao cạo.  

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị dập lửa.  

 
Nhóm 10: Thiết bị dùng cho mục đích y tế; đồ gỗ đặc biệt dùng cho y tế, cụ thể là nẹp, 
nạng; dụng cụ vệ sinh bằng cao su; băng chỉnh hình. 

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, sấy khô, thông gió.  

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ; trên không hoặc dưới nước; động cơ và 
đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 13: Chất nổ, pháo hoa.  

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồng hồ; khuy tay áo; kim 
gài ca vát.  

 
Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; piano cơ khí và phụ tùng của chúng; hộp nhạc; nhạc cụ điện 
và điện tử.  

 
Nhóm 16: Giấy các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm.  

 
Nhóm 17: Cao su; nhựa pec-ca; gôm; amiang; mi-ca; ống mềm phi kim loại.  

 
Nhóm 18: Da và giả da; hòm; túi du lịch; ô; gậy chống.  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển 
được; gỗ bán thành phẩm, thuỷ tinh xây dựng; hộp thư làm bằng gỗ. 
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Nhóm 20: Đồ đạc; sản phẩm bằng gỗ, cụ thể là giường, tủ, chiếu; gương; đồ đạc bằng kim 
loại và đồ đạc để cắm trại, cụ thể là túi ngủ, lều; chăn chiếu. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển, bàn chải 
(không kể bút lông); thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 22: Dây (không bằng kim loại); dây thừng; lưới; lều (trại); vải bạt; vải nhựa (vải 
dầu).  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.  

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải bàn và trải giường (bằng vải).  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.  

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng; khuy áo; kim khâu; hoa nhân tạo; khoá kéo.  

 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; đồ trang hoàng cây noel; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong thể thao 
và các trò chơi khác nhau. 

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp (hạt ngũ cốc); động vật sống; rau và quả tươi; 
cây và hoa tươi; gỗ dạng nguyên liệu. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
Nhóm 34: Thuốc lá; sản phẩm thay thế thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc; diêm.  

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh và truyền hình.  

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; dịch vụ về cắt; rèn đánh bóng hoặc bọc kim loại.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ phân tích y tế liên 
quan đến điều trị ở người; tư vấn về sử dụng thuốc trên máy bay. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản trên máy bay.  
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(210) 4-2011-09711 (220) 20.05.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.16 
(731) Tổng công ty hàng không 

Việt Nam (VIETNAM AIRLINES 
COMPANY LIMITED)   (VN) 
Số 200, phố Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Sản phẩm hóa học dùng trong công nghiệp, khoa học, nhiếp ảnh; nhựa nhân tạo 

dạng thô; chất dẻo dạng thô; chế phẩm để bảo quản thực phẩm.   
 

Nhóm 02: Thuốc màu; sơn; vecni; thuốc nhuộm; nhựa tự nhiên dạng thô; chế phẩm chống 
ăn mòn.   

 
Nhóm 03: Mỹ phẩm; thuốc đánh răng; chất khử mùi dùng cho cá nhân; sản phẩm vệ sinh 
dùng cho trang điểm.   

 
Nhóm 04: Chất bôi trơn; chất để thấm hút, làm ướt và làm dính bụi; nhiên liệu và vật liệu 
cháy sáng.   

 
Nhóm 05: Dược phẩm và chế phẩm dùng trong ngành y; chất ăn kiêng dùng trong ngành 
y; cao dán; vật liệu dùng để băng bó; chất tẩy uế.   

 
Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; két sắt.   

 
Nhóm 07: Máy và máy công cụ, động cơ dùng cho máy bay; các bộ phận ghép nối và 
truyền động dùng cho máy bay; các cụm chi tiết của động cơ; máy và thiết bị làm sạch 
bằng điện, cụ thể là máy hút bụi, quạt thông gió dùng cho động cơ. 

 
Nhóm 08: Công cụ và dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, dao kéo; thìa và dĩa; dao cạo.   

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học; thiết bị dập lửa.   

 
Nhóm 10: Thiết bị dùng cho mục đích y tế; đồ gỗ đặc biệt dùng cho y tế, cụ thể là nẹp, 
nạng; dụng cụ vệ sinh bằng cao su; băng chỉnh hình.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, sấy khô, thông gió.   

 
Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ; trên không hoặc dưới nước; động cơ và 
đầu máy dùng cho phương tiện giao thông trên bộ.  

 
Nhóm 13: Chất nổ, pháo hoa.   

 
Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng; đồ trang sức; đồng hồ; khuy tay áo; kim 
gài ca vát.   
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Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; piano cơ khí và phụ tùng của chúng; hộp nhạc; nhạc cụ điện 
và điện tử.   

 
Nhóm 16: Giấy các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm.   

 
Nhóm 17: Cao su; nhựa pec-ca; gôm; amiang; mi-ca; ống mềm phi kim loại.   

 
Nhóm 18: Da và giả da; hòm; túi du lịch; ô; gậy chống.   

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; công trình, cấu kiện phi kim loại vận chuyển 
được; gỗ bán thành phẩm, thuỷ tinh xây dựng; hộp thư làm bằng gỗ. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc; sản phẩm bằng gỗ cụ thể là giường, tủ, ghế; gương; đồ đạc bằng kim 
loại và đồ đạc để cắm trại cụ thể là túi ngủ, lều; chăn chiếu.  

 
Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc; lược và bọt biển, bàn chải 
(không kể bút lông); thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm.   

 
Nhóm 22: Dây (không bằng kim loại); dây thừng; lưới; lều (trại); vải bạt; vải nhựa (vải 
dầu).    

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt.   

 
Nhóm 24: Vải và hàng dệt; khăn trải bàn và trải giường bằng vải.   

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu.   

 
Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu, ruy băng; khuy áo; kim khâu; hoa nhân tạo; khoá kéo.   

 
Nhóm 27: Thảm; chiếu; nệm chùi chân; vải sơn lát sàn nhà; giấy dán tường.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; đồ trang hoàng cây noel; dụng cụ đi câu; thiết bị dùng trong thể thao 
và các trò chơi khác nhau.  

 
Nhóm 31: Sản phẩm và hạt của nông nghiệp (hạt ngũ cốc); động vật sống; rau và quả tươi; 
cây và hoa tươi; gỗ dạng nguyên liệu.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).   

 
Nhóm 34: Thuốc lá; sản phẩm thay thế thuốc lá, vật dụng cho người hút thuốc; diêm.   

 
Nhóm 38: Viễn thông; dịch vụ truyền phát các chương trình phát thanh và truyền hình.   

 
Nhóm 40: Xử lý vật liệu; dịch vụ về cắt; rèn đánh bóng hoặc bọc kim loại.   

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện, chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc vệ sinh và sắc đẹp cho người; dịch vụ phân tích y tế liên 
quan đến điều trị ở người; tư vấn về sử dụng thuốc trên máy bay.  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
497 

Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản trên máy bay.  
 
 

(210) 4-2011-11141 (220) 06.06.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Huy Nguyên  (VN) 
236/4A Nguyễn Thái Bình, phường 12, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Dây đeo dùng để giữ vật nặng bằng kim loại, thang bằng kim loại, khung nhà 

bằng kim loại, đường ống và ống dẫn kim loại dùng cho hệ thống sưởi ấm trung tâm, cửa 
sổ hai cánh bằng kim loại, vách ngăn bằng kim loại.  

 
Nhóm 12: ¤ tô, thùng xe ô tô, xe cộ chạy bằng điện, động cơ máy kéo, lốp bánh xe. 

 
Nhóm 40: Gia công kim loại, đúc kim loại, cán kim loại, dịch vụ hàn, mạ thiếc, dịch vụ 
cho thuê thiết bị điều hoà không khí. 

 
 

(210) 4-2011-11773 (220) 14.06.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty CP tập đoàn Việt 

Long   (VN) 
Tầng 4, tòa nhà Vinaconex, số 8 Quang 
Trung, phường Quang Trung, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điều hòa không khí; thiết bị và trang bị dùng để nấu nướng; thiết bị và 

trang bị chiếu sáng; thiết bị để sinh hơi nước; thiết bị làm lạnh không khí, máy sấy khô 
không khí; thiết bị và trang bị thông gió (dùng để điều hòa không khí); trang thiết bị phân 
phối nước; thiết bị lọc nước, thiết bị khử trùng; thiết bị phân phối chất tẩy uế trong buồng 
vệ sinh. 

 
Nhóm 20: Đồ gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, gương (kính tráng bạc); đồ đạc nội thất bằng 
kim loại; bộ đồ đạc của giường ngủ không bằng kim loại, cụ thể là đệm lót khí (không 
dùng cho mục đích y tế), gối hơi (không dùng cho mục đích y tế), bánh xe nhỏ ở chân 
giường không bằng kim loại, phụ kiện lắp ráp giường không bằng kim loại; bộ đồ trải 
giường (trừ đồ khăn vải); kẹp cáp không bằng kim loại; kép nối cáp bằng ống hoặc bằng 
chất dẻo; thẻ chìa bằng nhựa (không mã hóa); hộp bao bì bằng chất dẻo; nệm lò xo; thùng 
chứa không bằng kim loại cũng không phải là vật liệu xây dựng; biển đề tên không bằng 
kim loại; khung ảnh. 
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Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp không bằng kim loại quý, đồ chứa dùng cho gia đình và nhà 
bếp không bằng kim loại quý, lược, bàn chải để cọ, giẻ lau thấm tẩm chất tẩy dùng để làm 
sạch, đồ pha lê (đồ thủy tinh) thuộc nhóm này, đồ khảm thủy tinh không dùng cho xây 
dựng, đồ gốm làm bằng đất sét nung, đồ sứ thuộc nhóm này.  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm cơ khí, kim loại và các sản phẩm từ kim loại, loại 
khuôn mẫu, vật liệu xây dựng, composite và các sản phẩm làm từ vật liệu composite, nhựa 
và các sản phẩm làm tư nhựa, giấy các tông, chất dẻo và các sản phẩm làm từ chất dẻo, 
cao su và các sản phẩm làm từ cao su, amiăng, mi ca, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy 
tinh, đồ gốm, đồ sành, đồ sứ gỗ và các sản phẩm từ gỗ, đồ nội thất dùng cho gia đình, 
trường học, đồ dùng văn phòng, văn phòng phẩm, đồ dùng dùng trong giảng dạy và học 
tập, đồ chơi, thiết bị và dụng cụ thể thao, máy móc và thiết bị dùng trong xây dựng, máy 
móc, thiết bị và máy công cụ, động cơ, phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy và 
các phụ tùng kèm theo, công cụ, nông cụ và dụng cụ thủ công, thiết bị và dụng cụ điện, 
điện tử, điện lạnh, điện gia dụng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị và dụng cụ ghi truyền và tái 
tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị và dụng cụ truyền thông, thiết bị sưởi nóng, thiết bị nấu 
nướng, thiết bị sinh hơi nước, thiết bị làm lạnh, thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió, thiết bị 
cấp nước, thiết bị phân phối nước, thiết bị thoát nước, thiết bị vệ sinh, van, vòi nước, thiết 
bị dùng cho dập lửa, thiết bị, phụ tùng và dụng cụ khoa học, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, 
quang học, cân, đo, báo hiệu, kiểm tra, cấp cứu, giảng dạy, vật mang dữ liệu từ tính, đĩa 
ghi, máy bán hàng tự động, và cơ cấu dùng cho thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, 
máy tính tiền, thiết bị tự động hóa, máy vi tính và các thiết bị ngoại vi dùng cho máy tính, 
vật liệu cách nhiệt, cách điện, vải, da, giả da, hóa chất, keo dán, thuốc màu, sơn, véc ni, 
chất chống gỉ, thuốc nhuộm, hóa mỹ phẩm, chất để tẩy rửa, tẩy trắng, đánh bóng, mài 
mòn, chất để bôi trơn, dầu và mỡ công nghiệp, dược phẩm, lương thực, thực phẩm và đồ 
uống, hàng may mặc, giày dép, mũ nón; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ phát hành sách báo, 
tạp chí phục vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn 
phòng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-11915 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần bán buôn VI 
NE  (VN) 
32A Cao Bá Nhạ, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm, thuốc lá, dụng cụ gia đình và 

hàng thủ công mỹ nghệ; tư vấn quản lý kinh doanh và xúc tiến thương mại; đại lý mua 
bán, ký gửi: rượu, bia, thuốc lá, lương thực, thực phẩm. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà 
hàng ăn uống, giải khát.  
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(210) 4-2011-11940 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 3.7.17; A3.7.24 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư L.I.F.E  
(VN) 
Đường Trần Đăng Ninh, lô A2.4 khu dân 
cư Tuyên Sơn, Hoà Cường Nam, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng   

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy 
 

Nhóm 16: Đồ dùng cho trường học (văn phòng phẩm), đồ dùng giảng dạy (trừ thiết bị 
giảng dạy). 

 
Nhóm 35: Mua bán dụng cụ, thiết bị trường học.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo.    

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế; chăm sóc sức khoẻ: mát xa, xoa bóp; chăm sóc (spa) sức khoẻ; 
vật lý trị liệu, tắm hơi, tắm nắng; nhà nghỉ dưỡng (dành cho người già).  

 
 

(210) 4-2011-11950 (220) 15.06.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 57317 24.01.2011 JM 

  
(731) APPLE INC.   (US) 

1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đã chứa các thông 
tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều khiển thiết bị ngoại vi như màn hình 
hoặc máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ liệu từ 
tính; phần mềm máy tính (ghi sẵn); phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, 
nhận, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ 
họa, hình ảnh, và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm và vi chương trình máy tính (chương 
trình cơ sở), cụ thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và 
chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và máy tính 
cầm tay; phần cứng và phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp 
sẵn với mạng thông tin toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn 
dùng để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm nhận dạng 
ký tự, phần mềm quản lý điện thoại, phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử, 
phần mềm cho máy nhắn tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ sở 
dữ liệu, chương trình máy tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực 
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tuyến, phần mềm máy tính dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử 
trên Internet, và/hoặc các dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một 
khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; 
phần mềm máy tính để đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một 
trạm máy tính hoặc thiết bị cố định hoặc từ xa, xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống 
được dưới dạng sách, vở kịch, sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và tập san 
về một loạt các chủ đề được yêu thích nói chung; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần 
mềm liên quan; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá 
khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị 
điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, 
và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy tổ chức điện 
tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch/nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử; 
thiết bị điện tử số hoá di động, thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), điện 
thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng 
điện thoại, fax, thư điện tử, và các dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây; điện thoại di 
động; bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời điện thoại tự 
động, máy ảnh, điện thoại có màn hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy xuất thông tin 
trên điện thoại; bộ thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu 
và tin nhắn theo phương thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò 
tìm hay quản lý thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ 
viễn thông; phông chữ, kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới dạng dữ liệu đã ghi 
sẵn; con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và 
phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn; 
trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định 
dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm 
thành bộ với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ 
đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm/ghi hình; bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM) và 
đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân 
giải cao; tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; 
bộ nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua đầu; tai nghe âm thanh 
nổi; tai nghe (nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia 
đình; loa có bộ phận điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính, thiết bị loa 
âm thanh nổi dùng cho mục đích cá nhân; máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị 
ghi và tái tạo âm thanh, máy quay đĩa chạy điện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi 
với độ trung thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng, loa phóng 
thanh, bộ loa gồm nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm 
và máy quay băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, máy 
chạy đĩa compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy 
băng âm thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô; máy thu 
thanh (rađiô); máy quay viđêô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ 
thuật số; thiết bị phát sóng rađiô, thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị máy tính để 
dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với tất cả 
các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm 
trên, bộ phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp 
chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên bằng da hay giả 
da, bằng vật liệu vải hay vải dệt. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ truy cập 
trong lĩnh vực viễn thông; thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc giữa các 
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máy tính với nhau; gửi bằng phương pháp điện tử các dữ liệu và tài liệu qua mạng Internet 
hay các cơ sở dữ liệu khác; cung cấp dữ liệu và tin tức bằng cách truyền điện tử; cung cấp 
truy cập viễn thông tới các trang web và dịch vụ tin tức điện tử trực tuyến cho phép tải 
xuống thông tin và dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web trên mạng 
Internet; chuyền âm nhạc số hoá bằng đường viễn thông; cung cấp viễn thông không dây 
qua mạng thông tin liên lạc điện tử; nhắn tin số hoá không dây, dịch vụ nhắn tin, và dịch 
vụ thư điện tử, bao gồm dịch vụ cho phép người sử dụng gửi và/hoặc nhận tin nhắn thông 
qua mạng dữ liệu không dây; dịch vụ nhắn tin một chiều và hai chiều; thông tin liên lạc 
bằng máy tính, thông tin liên lạc nội bộ bằng máy tính; dịch vụ điện báo, điện tín và điện 
thoại; phát hay truyền chương trình rađiô và truyền hình; dịch vụ chia sẻ thời gian (chia sẻ 
tài nguyên cho nhiều người sử dụng đồng thời) cho thiết bị thông tin liên lạc; cung cấp 
truy cập viễn thông và đường kết nối tới các cơ sở dữ liệu máy tính và mạng Internet; 
truyền điện tử các tệp tin âm thanh và hình ảnh theo dòng và có thể tải xuống được qua 
máy tính và các mạng thông tin liên lạc khác; dịch vụ webcasting (truyền phát) (truyền 
phát qua web); chuyển tin nhắn bằng cách truyền điện tử; cung cấp dịch vụ kết nối và truy 
cập tới các mạng liên lạc điện tử, để truyền hay nhận nội dung dưới dạng âm thanh, hình 
ảnh hay đa phương tiện; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng liên lạc điện tử, để truyền 
hay nhận nội dung dưới dạng âm thanh, hình ảnh hay đa phương tiện; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các trang web âm nhạc kỹ thuật số trên mạng Internet; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các trang web có nhạc MP3 trên mạng Internet; chuyển âm nhạc kỹ thuật 
số bằng đường viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng Internet hay các cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ thư điện tử; truyền ở khoảng cách xa thông tin điện tử (gồm cả 
các trang web); phát viđêô, phát các đoạn viđêô ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, 
chương trình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá, và 
chương trình liên quan đến giải trí thuộc mọi thể loại, qua mạng máy tính toàn cầu; truyền 
theo dòng nội dung là các đoạn viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm thanh theo 
thuê bao qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm thanh; phát âm thanh các từ được nói, âm 
nhạc, hoà nhạc, và chương trình rađiô, phát các đoạn viđêô đã ghi sẵn có nội dung âm 
nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, sự 
kiện văn hoá, và các chương trình liên quan đến giải trí thuộc mọi thể loại, qua mạng máy 
tính và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền theo dòng nội dung âm thanh qua mạng 
máy tính toàn cầu; truyền theo phương thức điện tử các tệp tin âm thanh và viđêô qua 
mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là, so khớp những người sử dụng 
(matching users) để chuyển giao các bản ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua mạng thông 
tin liên lạc; cung cấp các bảng tin (thông báo) trực tuyến để truyền các tin nhắn giữa 
những người sử dụng máy tính quan tâm đến giải trí, âm nhạc, hoà nhạc, viđêô, rađiô, 
truyền hình, phim, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hoá; cho thuê ngắn hạn và 
dài hạn thiết bị thông tin liên lạc và hộp thư điện tử; dịch vụ cung cấp tin tức điện tử thông 
qua các kênh viễn thông bằng các phương tiện liên lạc điện tử; tư vấn thông tin liên lạc 
điện tử; dịch vụ tập hợp và phát bản fax, tin nhắn; truyền dữ liệu và thông tin bằng các 
phương tiện điện tử, máy tính, cáp, rađiô, máy điện báo ghi chữ, thư qua điện thoại 
(teleletter), thư điện tử, máy fax, truyền hình, sóng cực ngắn (vi ba), tia lade, vệ tinh liên 
lạc hay các phương tiện liên lạc điện tử; truyền dữ liệu bằng thiết bị nghe nhìn được điều 
khiển bởi thiết bị xử lý dữ liệu hay máy vi tính, dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên 
quan đến tất cả các dịch vụ trên; cung cấp thời gian truy cập viễn thông đến các trang web 
có nội dung là các tài liệu đa phương tiện; cung cấp truy cập viễn thông đến các cơ sở dữ 
liệu và các danh bạ qua các mạng thông tin liên lạc để lấy dữ liệu trong lĩnh vực âm nhạc, 
viđêô, phim, sách, truyền hình, trò chơi và thể thao; cung cấp cho người sử dụng thời gian 
truy cập viễn thông đến các mạng thông tin liên lạc điện tử với các phương tiện nhận 
dạng, định vị, tập hợp nhóm, phân phối, và quản lý dữ liệu và các đường kết nối tới một 
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máy chủ, bộ xử lý máy tính và người sử dụng máy tính của bên thứ ba; phân phát và 
truyền nội dung âm thanh, viđêô, đa phương tiện, và nội dung quảng cáo tới các máy vi 
tính, điện thoại di động, thiết bị chạy đa phương tiện, và các thiết bị di động kỹ thuật số 
khác.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sáng tác, 
tải, truyền, nhận, biên tập, trích đoạn, mã hóa, giải mã, trình bày, lưu và thiết lập văn bản, 
đồ họa, hình ảnh, và các ấn phẩm điện tử; các dịch vụ khoa học và công nghệ, và các dịch 
vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến các dịch vụ trên; các dịch vụ nghiên cứu và phân 
tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe nhìn và đa phương 
tiện; lập trình máy tính; dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, cơ sở dữ liệu và 
ứng dụng máy tính; thiết kế đồ họa cho các trang web trên Internet; thông tin liên quan tới 
phần cứng hoặc phần mềm máy tính được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính toàn 
cầu hoặc Internet; thiết kế và bảo trì các website; dịch vụ cung cấp chỗ đặt máy chủ cho 
các trang web của người khác; cung cấp các công cụ tìm kiểm để thu thập dữ liệu từ các 
mạng truyền thông; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần 
mềm để sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực tuyến, phần mềm giúp người sử dụng 
có thể chơi và lập trình nhạc và âm thanh, hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương 
tiện liên quan tới giải trí, và phần mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, 
hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện liên quan đến giải trí; cung cấp truy cập 
Internet tạm thời để sử dụng phần mềm trực tuyến không tải xuống được nhằm giúp cho 
người sử dụng lập trình âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện khác bao 
gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn 
hóa, và các chương trình liên quan tới giải trí; cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu thập 
dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu; các dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan tới 
tất cả những dịch vụ nêu trên; điều hành các công cụ tìm kiếm; các dịch vụ hỗ trợ và tư 
vấn máy tính để quét thông tin vào đĩa máy tính; tạo (cho người khác) mục lục các thông 
tin trực tuyến, các trang web và các tài nguyên khác có trên mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp truy cập tới mạng Internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ); dịch vụ kết nối 
mạng xã hội. 

 
 

(210) 4-2011-13606 (220) 05.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh da trời đậm, 

xanh da trời nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phúc Vinh  (VN) 
Thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông 
Anh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 20: Tấm nâng hàng bằng nhựa dùng cho mục đích công nghiệp; khay đựng bằng 

nhựa dùng cho mục đích công nghiệp; thùng đựng rác bằng nhựa dùng cho mục đích công 
nghiệp.  
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(210) 4-2011-13666 (220) 06.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH tin học điện tử 
Thuận An  (VN) 
179 Quang Trung, phường Quang Trung, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy tính và phần mềm máy tính, điện 

lạnh, mua bán hàng điện tử, điện gia dụng cụ thể là thiết bị tin học: máy vi tính để bàn, 
máy vi tính xách tay, máy in dùng với máy tính, máy photocopy, máy fax, ti vi, màn hình 
máy vi tính, máy ảnh, máy quay phim, điện thoại. 

 
 

(210) 4-2011-13852 (220) 07.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng, đen. 
(731) E-MART Co., Ltd.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt, cụ thể là: lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà 

không khí, lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động chống trộm; lắp đặt và sửa chữa thiết bị 
điện, sửa chữa xe cộ, lắp đặt cửa và cửa sổ, sửa chữa đồ da, sửa chữa giầy da, sửa chữa 
máy móc và thiết bị dệt, sửa chữa giày, sửa chữa búp bê và đồ chơi, sửa chữa các đồ dùng 
thể thao và dụng cụ leo núi. 

 
 

(210) 4-2011-13876 (220) 08.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng, đen 
(731) E-MART Co., Ltd.   (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ và đồ chứa dùng cho gia đình hoặc bếp nóc, lược và bọt biển, bàn chải 

(không kể bút lông); vật liệu dùng làm bàn chải; đồ lau dọn, cụ thể  là miếng cọ rửa dùng 
cho nhà bếp, dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, xơ rối để làm sạch, giẻ lau để làm sạch; 
sợi thép rối (đồ để lau chùi); thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ kính dùng trong xây 
dựng); đồ thuỷ tinh, sành, sứ không xếp vào các nhóm khác, cụ thể là: pha lê (đồ chứa 
đựng bằng thuỷ tinh), bát thuỷ tinh, bình bẹt bằng thuỷ tinh (đồ chứa đựng), thuỷ tinh 
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được sơn vẽ, nút hoặc nút bấm bằng sứ, biển hiệu bằng sứ hoặc thuỷ tinh, đồ bằng đất 
nung để chứa đựng, đĩa, lọ (vại), bình (hũ). 

 
 
 
 

(210) 4-2011-13877 (220) 08.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng, ghi xám 
(731) E-MART CO., LTD.    (KR) 

333-16, Seongsu-dong 2-ga, Seongdong-
gu, Seoul, Republic of Korea  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn ghế, giường tủ, giá kệ), gương, khung ảnh; sản phẩm (chưa xếp 

vào các nhóm khác), bằng gỗ, li e, lau, sậy, cói, liễu, sừng, xương, ngà voi, râu cá voi, 
vẩy, hổ phách, xà cừ, bọt biển, thế phẩm của các vật liệu này, hoặc làm bằng chất dẻo, cụ 
thể là: tác phẩm nghệ thuật làm bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; tượng bán thân 
bằng gỗ, sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; hộp bằng gỗ hoặc chất dẻo; mành tre; nôi có mui 
bằng mây đan; thùng bằng gỗ hoặc chất dẻo; móc teo quần áo, không bằng kim loại; bình 
chứa nhiên liệu lỏng, không bằng kim loại; đồ chứa đựng không bằng kim loại (để lưu 
kho, vận chuyển); nẹp bằng li-e; móc màn rèm; con lăn cho màn rèm; thanh tre màn rèm; 
giá treo mũ; ma nơ canh; đệm nước, không dùng cho mục đích y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-15146 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.1.2 
(591) Vàng, tím đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Tuệ Linh  (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2011-15147 (220) 25.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A26.11.12; 2.7.12 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh dương 

nhạt, xanh cửu long, hồng, đỏ, vàng, tím, 
đen, trắng 

(731) Viện Thực phẩm Chức năng  
(VN) 
Tầng 1, số nhà B18+19, khu B Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2011-15474 (220) 28.07.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12; 26.4.2 (540) 

  

(731) Công ty Cổ phần thương mại 
Quốc tế Vạn Năng  (VN) 
Thôn Sơn Hào, xã Quan Lạn, huyện Văn 
Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, sửa chữa, lắp đặt: đường xá, cầu cống đập; dịch vụ có liên quan đến 

việc xây dựng nhà cửa như: Xây dựng nhà cửa cà các công trình dân dụng, sửa chữa nhà 
cửa, phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như kiểm tra dự án xây dựng, dịch vụ gồm thuê 
công cụ hoặc vật liệu xây dựng, dịch vụ tu sửa như các dịch vụ bảo đảm việc đưa bất kỳ 
một đối tượng nào về trạng thái tốt sau khi hao mòn, thiệt hại, hư hỏng hay bị phá huỷ 
một phần (phục hồi một toà nhà hay một đối tượng khác đang tồn tại đã trở nên thiếu 
hoàn thiện và phục hồi về trạng thái ban đầu của nó).  

 
 
 

(210) 4-2011-16124 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALDILA, INC   (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể là gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn.  
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(210) 4-2011-16125 (220) 05.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALDILA, INC    (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao, cụ thể là gậy đánh gôn, thân gậy đánh gôn.  

 
 

(210) 4-2011-16238 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A5.5.20; A5.11.11; A5.3.13 
(591) Xanh lá cây đậm, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác rau Cần Mẫn Xã 
Vĩnh Trường  (VN) 
ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; hạt giống; cây giống. 

 
 

(210) 4-2011-16240 (220) 08.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt 

(540) 

  

(731) Tổ hợp tác sản xuất rau bền 
chắc Xã Vĩnh Trường   (VN) 
ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Trường, huyện 
An Phú, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; hạt giống; cây giống. 

 
 

(210) 4-2011-16597 (220) 12.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ sản xuất giấy Khải 
Hoàng   (VN) 
33/8/19A Phạm Văn Chiêu, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vi tính, giấy văn phòng, giấy viết.  
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(210) 4-2011-16784 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.13.1; 1.17.25 
(591) Ghi, cam, đen 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Bích Ngọc  (VN) 
Nhà AD 1-10 Mỹ Khánh 3, Phú Mỹ 
Hưng, đường Nguyễn Đức Cảnh, phường 
Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán tranh; mua bán quần áo; mua bán hoa và cây cảnh; mua bán giày dép; 

mua bán hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán tạp chí; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại.  

 
Nhóm 41: Tổ chức triển lãm văn hóa và giáo dục; tổ chức triển lãm nghệ thuật; dịch vụ 
giải trí; dịch vụ thể thao.  

 
 

(210) 4-2011-16788 (220) 16.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.11.2 
(591) Xanh lam, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần INTIMEX Việt 
Nam  (VN) 
Số 96 Trần Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất ni tơ.  
 

Nhóm 14: Đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ nghệ thuật: đồ nghệ thuật bằng kim loại quý, 
đá quý; đồ nữ trang rẻ tiền.  

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; khung tranh, ảnh 
khảm trai; bàn ghế gỗ khảm trai; đồ trang trí bằng mây, tre; khung thêu. 

 
Nhóm 21: Đồ khảm thuỷ tinh dùng cho mục đích gia dụng; tác phẩm nghệ thuật bằng 
gốm, sứ, đất nung hoặc thuỷ tinh; đồ trang trí bằng gốm, sứ. 

 
Nhóm 29: Thức ăn chế biến sẵn: đồ uống như sữa, nước ép quả dùng cho nhà bếp, đồ ăn 
được làm từ các loại rau, củ, quả, cá, thịt, thực phẩm ăn nhanh: đồ ăn nhanh làm từ hoa, 
củ, quả, cá, thịt.  

 
Nhóm 30: Thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc; thực phẩm giàu tinh bột; bột thực phẩm; 
bột sắn, bột sắn dùng làm thực phẩm.  

 
Nhóm 31: Thủy sản biển (còn sống); thủy sản nội địa (còn sống); giống thủy sản (còn 
sống); tôm (còn sống); cua (còn sống); cá (còn sống); thức ăn cho gia súc; thức ăn cho gia 
cầm; thức ăn cho thủy, hải sản; thực phẩm cho động vật.  
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Nhóm 35: Đại lý mua, bán, xuất nhập khẩu và ký gửi hàng hóa gồm: các sản phẩm may 
mặc, mỹ phẩm, đồ gia dụng gồm: giường, tủ, bàn ghế, giá sách, đèn, quạt, nồi cơm điện, 
ấm đun nước, chảo, lò vi sóng, lò nướng, tủ lạnh, bếp ga, máy giặt, điều hoà, cốc, chén, 
bát, đĩa, chai, lọ, thìa, dĩa, đũa, rổ, rá, lương thực thực phẩm, đồ điện tử gồm: máy tính, tụ 
điện, đầu đĩa, loa, đài, âm ly, ti vi, máy vi tính, usb, cáp usb, cáp màn hình, mô đem, đồ 
điện lạnh gồm: tủ lạnh, điều hoà, tủ ướp lạnh, quạt tích điện, thực phẩm tươi sống, thức ăn 
cho gia súc, gia cầm, thiết bị điện gồm: máy hút bụi, quạt, máy giặt, máy lau sàn, bàn là, 
nồi cơm điện, tủ lạnh, máy rửa bát, bình đun nước, máy nghiền, chăn điện, máy sấy, cuốn 
tóc bằng điện, máy sưởi, lò vi sóng, bếp điện, lò nướng, chảo rán, đèn, máy phát, mô tơ, 
máy truyền tải điện năng, pin, ắc quy, tụ điện, điện trở, máy gia tốc, máy biến thế, dây 
cáp kim loại, dây dẫn điện, ổ cắm, hộp đựng dây điện, cáp điện nhựa, hộp đựng mối nối 
hai mạch điện bằng nhựa, bàn rà, máy nối cực bằng nhựa, máy chăm sóc sức khoẻ, máy 
thể thao, hoá chất tẩy rửa dùng trong công nghiệp hoặc gia đình, tư liệu sản xuất (máy 
móc, thiết bị) gồm: máy may công nghiệp, máy chế biến thức ăn, máy xúc, máy khoan, 
máy trộn bê tông, máy bơm, máy phát điện, máy đóng cọc, thang máy, máy tiện, máy 
uốn, máy san, vật tư phụ kiện thiết bị điện gồm: đồ điện dân dụng như: máy hút bụi, quạt, 
máy giặt, máy lau sàn, bàn là, nồi cơm điện, tủ lạnh, máy rửa bát, bình đun nước, máy 
nghiền, chăn điện, máy sấy, cuốn tóc bằng điện, máy sưởi, lò vi sóng, bếp điện, lò nướng, 
chảo rán, thiết bị chiếu sáng: đèn nóng sáng, đèn huỳnh quang, đèn tia cực tím, đèn hồng 
ngoại, đèn treo, đèn bàn, đèn flash, chụp đèn, thiết bị dẫn điện: máy phát, mô tơ, máy 
truyền tải điện năng, pin, ắc quy, tụ điện, điện trở, máy gia tốc, máy biến thế, dây cáp kim 
loại, dây dẫn điện, ổ cắm, hộp đựng dây điện, cáp điện nhựa, hộp đựng mối nối hai mạch 
điện bằng nhựa, bàn rà, máy nối cực bằng nhựa; tổ chức các hội chợ thương mại hoặc 
quảng cáo; mua bán thiết bị chăm sóc sức khoẻ. 

 
Nhóm 36: Hãng bất động sản; quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất 
động sản; cho thuê bất động sản; cho thuê văn phòng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; thông tin về xây dựng; phá các 
công trình xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị điện.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hóa); cho thuê xe; vận 
chuyển sản phẩm, hàng hóa; vận chuyển hành khách; tổ chức cuộc du lịch; kho hàng hóa; 
dịch vụ chuyên chở hàng hóa; phân phát sản phẩm; cho thuê kho hàng; bao gói hàng hóa.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công hàng may mặc; dịch vụ gia công lắp ráp xe máy và các phụ 
tùng xe máy.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; tổ chức buổi tiệc (giải trí); công viên vui chơi, giải trí; dịch vụ 
giải trí trong nhà; tổ chức triển lãm văn hóa hoặc giáo dục; dịch vụ câu lạc bộ giải trí hoặc 
giáo dục; tổ chức các cuộc thi thể thao.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống (do 
nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  
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(210) 4-2011-17080 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(591) Xanh dương, vàng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội  

(VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 35: Đại lý thương mại; và thương mại truyền hình (bao gồm máy móc dùng trong 

gia đình như máy giặt, máy vắt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy đánh 
giày, bàn là, máy bơm, máy khoan, máy phát điện, máy dệt, máy khâu, máy xén cỏ, máy 
cày, máy ép, máy giặt, máy lọc, máy xay sinh tố, máy xay bột, máy cắt bánh mì, máy làm 
bơ, máy đánh trứng, máy rửa hoa quả, lò vi sóng, đầu đĩa VCD, DVD, máy vi tính, máy 
in, máy fax, chuông cửa, chuông báo động, thiết bị điện tử, khoa học và công nghệ ứng 
dụng trong lĩnh vực viễn thông và truyền hình, thiết bị viễn thông, thiết bị để chiếu sáng, 
sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, sản 
phẩm làm bằng da và giả da, đồ chơi, dụng cụ thể thao); mua bán thiết bị điện tử, viễn 
thông, khoa học và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình như 
thiết bị truyền dẫn, thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến (rađa, vô tuyến dẫn đường), thiết 
bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện, thiết bị đầu cuối, thiết bị viba, thiết bị ghi và tái tạo 
âm thanh, thiết bị trình chiếu, thiết bị điều chỉnh trình chiếu, ống kính máy chiếu, đầu thu 
kỹ thuật số, đầu giải mã vệ tinh, bộ truyền hình vệ tinh, thẻ giải mã, trung tâm điều khiển 
(control panel), đầu thu sóng vệ tinh, ăng ten chảo parobol, dây nối, cổng chia gộp, 
chuyển tín hiệu, hình ảnh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); 
tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị nhân 
sự.   

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng công trình bao gồm cả công 
trình viễn thông; xây lắp công trình, đường dây tải điện, trạm biến thế, lắp đặt các thiết bị 
điện, điện tử, hệ thống viễn thông, thông tin, ăng ten thu phát, vi ba số cho các công trình 
dân dụng và/hoặc công nghiệp và/hoặc an ninh quốc phòng; dịch vụ sửa chữa và bảo 
dưỡng các thiết bị điện, điện tử, viễn thông, thông tin; cho thuê thiết bị xây dựng.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, truyền hình; 
dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung 
cấp); dịch vụ cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức hội nghị qua mạng không 
dây và có dây; dịch vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; cho 
thuê thiết bị viễn thông; cho thuê đường truyền viễn thông. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì website; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; phát triển 
phần mềm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, điện, điện tử, viễn thông, Internet; cho thuê 
phần mềm máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm vật liệu; thăm dò địa chất, khoáng 
sản; khảo sát, thiết kế và lập dự án công trình bưu chính viễn thông; nghiên cứu và phát 
triển (dịch vụ cung cấp cho người khác).  
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(210) 4-2011-17081 (220) 18.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, vàng 
(731) Tập đoàn viễn thông Quân Đội  

(VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 35: Đại lý thương mại; và thương mại truyền hình (bao gồm máy móc dùng trong 

gia đình như máy giặt, máy vắt, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy hút ẩm, máy đánh 
giày, bàn là, máy bơm, máy khoan, máy phát điện, máy dệt, máy khâu, máy xén cỏ, máy 
cày, máy ép, máy giặt, máy lọc, máy xay sinh tố, máy xay bột, máy cắt bánh mì, máy làm 
bơ, máy đánh trứng, máy rửa hoa quả, lò vi sóng, đầu đĩa VCD, DVD, máy vi tính, máy 
in, máy fax, chuông cửa, chuông báo động, thiết bị điện tử, khoa học và công nghệ ứng 
dụng trong lĩnh vực viễn thông và truyền hình, thiết bị viễn thông, thiết bị để chiếu sáng, 
sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, thông gió, phân phối nước, dụng 
cụ và đồ chứa dùng cho gia đình; lương thực, thực phẩm, mỹ phẩm, quần áo, giày dép, sản 
phẩm làm bằng da và giả da, đồ chơi, dụng cụ thể thao); mua bán thiết bị điện tử, viễn 
thông, khoa học và công nghệ ứng dụng trong lĩnh vực truyền thông và truyền hình như 
thiết bị truyền dẫn, thiết bị trợ giúp bằng sóng vô tuyến (rađa, vô tuyến dẫn đường), thiết 
bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện, thiết bị đầu cuối, thiết bị viba, thiết bị ghi và tái tạo 
âm thanh, thiết bị trình chiếu, thiết bị điều chỉnh trình chiếu, ống kính máy chiếu, đầu thu 
kỹ thuật số, đầu giải mã vệ tinh, bộ truyền hình vệ tinh, thẻ giải mã, trung tâm điều khiển 
(control panel), đầu thu sóng vệ tinh, ăng ten chảo parobol, dây nối, cổng chia gộp, 
chuyển tín hiệu, hình ảnh; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng (dịch vụ PR); 
tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; nghiên cứu thị 
trường; cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản trị nhân 
sự.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông, truyền hình; 
dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ Internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung 
cấp); dịch vụ cung cấp các phương tiện truyền thông để tổ chức hội nghị qua mạng không 
dây và có dây; dịch vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; cho 
thuê thiết bị viễn thông; cho thuê đường truyền viễn thông. 

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì website; cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; phát triển 
phần mềm trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật, điện, điện tử, viễn thông, Internet; cho thuê 
phần mềm máy tính; nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm vật liệu; thăm dò địa chất, khoáng 
sản; khảo sát, thiết kế và lập dự án công trình bưu chính viễn thông; nghiên cứu và phát 
triển (dịch vụ cung cấp cho người khác).  
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(210) 4-2011-17367 (220) 22.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; 5.7.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nông sản thực 
phẩm Vinh Phú  (VN) 
133/1328M Lê Đức Thọ, phường 13, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Lúa gạo. 
 

Nhóm 31: Gạo, chưa chế biến. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-18025 (220) 29.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.7 
(591) Đen, da cam, xám, trắng 
(731) BRATPACK LIMITED   (HK) 

Rm. 501, The Centre Mark, 287-299 
Queen's Road, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ túi xách, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ đựng hành lý và đồ 

dùng cho du lịch; quảng cáo; quản lý kinh doanh, điều hành kinh doanh.  
 
 
 
 

(210) 4-2011-18026 (220) 29.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) RES TOE RUN LIMITED   (HK) 

Rm. 501, The Centre Mark, 287-299 
Queen's Road, Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ túi xách, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ đựng hành lý và đồ 

dùng cho du lịch; quảng cáo; quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh.  
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(210) 4-2011-18027 (220) 29.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) R.O.X.-RECREATIONAL OUTDOOR 

EXCHANGE LIMITED   (HK) 
Rm. 501, The Centre Mark, 287-299 
Queen's Road, Central, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ túi xách, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, đồ đựng hành lý và đồ 

dùng cho du lịch, quảng cáo, quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh.  
 
 
 

(210) 4-2011-18035 (220) 29.08.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MONDO SHOES PTE. LTD.  (SG) 

14 Scotts Road, #03-54, Far East Plaza, 
Singapore 228213 

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân; giày; dép; giầy thể thao.  

 
 
 

(210) 4-2011-18335 (220) 01.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đô thị Việt Hưng  
(VN) 
Khu đô thị thương mại và du lịch Văn 
Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 36: Nhà chung cư, dịch vụ quản lý tòa nhà, cho thuê căn hộ.  
 

Nhóm 37: Xây dựng và dịch vụ bảo trì bảo dưỡng các tòa nhà xây dựng, dịch vụ làm sạch 
khu văn phòng, tòa nhà.  
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(210) 4-2011-18336 (220) 01.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đô thị Việt Hưng  
(VN) 
Khu đô thị thương mại và du lịch Văn 
Giang, xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, 
tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 41: Xuất bản tạp chí; xuất bản sách; sản xuất phim.  

 
 

(210) 4-2011-18351 (220) 05.09.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/257,850 04.03.2011 US 

85/365,508 07.07.2011 US 
85/365,527 07.07.2011 US 
85/365,623 07.07.2011 US 
85/365,649 07.07.2011 US 
85/365,673 07.07.2011 US 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, California 
94710 U.S.A.  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim loại 

thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng trang trí có gắn từ; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.  

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính (đồ dùng văn phòng); 
bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi; sách có in ảnh; sách có chứa thông tin để các nhân 
vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, nhãn dính có 
hình, tem và tiền xu.  
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Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải, khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường.  

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo vét, áo choàng ngoài, áo nỉ, áo thun ngắn tay, áo sơ mi, 
quần, áo váy, vay, tất ngắn, cà vạt (quần áo), bộ đồ ngủ, quần áo trẻ sơ sinh; trang phục, 
cụ thể là trang phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục 
cho các trò chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; mũ nón.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-18667 (220) 08.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.1; 26.1.4; 4.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng bạc, đen, trắng, 

xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí xây 
dựng SINGAPORE  (VN) 
Số 23 Vsip II, đường số 03, KCN Việt 
Nam - Singapore, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 40: Gia công các sản phẩm về sắt thép. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-18803 (220) 09.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Vàng, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

nhà hàng Lý Gia   (VN) 
149-151 Nguyễn Đức Cảnh, khu phố 
Grand View, CN 1-3, phường Tân 
Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán ăn uống, khách sạn, nhà nghỉ (resort), quán rượu (bar), 

quán giải khát. 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
515 

(210) 4-2011-18825 (220) 09.09.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) TZ/T/2011/625 24.06.2011 TZ 

  
(731) AHI ROOFING LIMITED   (NZ) 

98 Felton Mathew Avenue, Glen Innes, 
Auckland 1072, New Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng và vật liệu lợp và các bộ phận của chúng cụ thể là: ngói lợp 

bằng kim loại; vật liệu lợp bằng kim loại; đầu nối mái lợp bằng kim loại; mái hồi bằng 
kim loại để lợp; tấm ốp bằng kim loại để lợp; tấm kim loại để lợp; vật liệu lợp bằng kim 
loại dạng tấm; vật liệu lợp bằng kim loại dạng ngói; tấm kim loại mỏng để lớp; tấm lợp 
bằng kim loại và phiến lợp bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2011-18877 (220) 12.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Ogilvy & Mather Vietnam Ltd  

(VN) 
72-74 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, 
Ho Chi Minh City 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng cho người khác; dịch vụ tiếp 

thị; dịch vụ kinh doanh và quản lý kinh doanh; dịch vụ tư vấn kinh doanh; dịch vụ sản 
xuất các tài liệu quảng cáo và chương trình quảng cáo; dịch vụ quan hệ công chúng; 
nghiên cứu và phân tích thị trường; nghiên cứu và thông tin liên quan đến kinh doanh, 
quảng cáo và tiếp thị và hỗ trợ tiếp thị; biên tập và phân tích thống kê; quản trị kinh 
doanh; dịch vụ tư vấn và nghiên cứu phương tiện truyền thông phục vụ cho mục đích 
quảng cáo và kinh doanh; dịch vụ lập kế hoạch, mua và thoả thuận không gian, thời gian 
quảng cáo phục vụ cho mục đích quảng cáo và kinh doanh; cung cấp thông tin liên quan 
đến các dịch vụ đã nêu; cung cấp dịch vụ đã nêu trực tuyến từ cơ sở ®÷ liệu máy tính hoặc 
mạng internet; theo dõi và thống kế quảng cáo (phục vụ cho mục đích quảng cáo) để sử 
dụng như là một trang mạng trên mạng internet. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ in ấn; dịch vụ chụp ảnh nghệ thuật trong phòng chụp ảnh. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp; thiết kế đồ họa; dịch vụ máy tính bao 
gồm thiết kế phần cứng, phần mềm máy tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ 
thống máy tính; cho thuê máy tính theo thời lượng truy nhập đến cơ sở dữ liệu máy tính; 
cung cấp thông tin trực tuyến từ cơ sở dữ liệu máy tính hoặc từ mạng internet; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến việc sử dụng internet và thiết kế vật liệu cần được hiển thị trên mạng 
internet; dịch vụ biên tập, hiệu chỉnh thông tin máy vi tính;  thiết kế sản phẩm công 
nghiệp; phát triển và thiết kế công nghiệp; thiết kế kiểu dáng đóng gói công nghiệp tư vấn 
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và thông tin mạng internet; cung cấp thông tin liên quan đến các dịch vụ đã nêu; dịch vụ 
tư vấn, nghiên cứu liên quan đến đến các dịch vụ đã nêu. 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính, máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, môdem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, bộ 
điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển tệp tin trên đĩa chứa các thông tin 
cần thiết mà một chương trình đòi hỏi đệ điều hành thiết bị ngoại vi thư màn hình hoặc 
máy in); phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống; vật mang dữ liệu từ tính; 
phần mềm máy tính; phần mềm máy tính dùng để tạo ra, tải xuống, truyền, nhận, chỉnh 
sứa, trích dẫn, mã hóa, giải mã, hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ họa, hình ảnh, 
và xuất bản phẩm điện tử phần mềm và vi chương trình máy tính (chương trình cơ sở), cụ 
thể là, chương trình hệ điều hành, chương trình đồng bộ dữ liệu, và chương trình làm công 
cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá thân và máy tính cầm tay; phần cứng và 
phần mềm máy tính để cung cấp liên lạc điện thoại được tích hợp sẵn với mạng thông tin 
toàn cầu được máy tính hóa; chương trình máy tính đã ghi sẵn dùng đế quản lý thông tin 
cá nhân, phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký tự, phần mềm quản lý 
điện thoại, phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin điện tử, phần mềm cho máy nhắn 
tin, phần mềm cho điện thoại di động; phần mềm đồng bộ cơ sở dữ liệu, chương trình máy 
tính để truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến, phần mềm máy tính dùng 
để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử trên Internet, và/hoặc các dữ liệu 
khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một khu lưu trữ dữ liệu trên hoặc được 
liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; phần mềm máy tính để đồng bộ dữ 
liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một trạm máy tính hoặc thiết bị cố 
định hoặc từ xa; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống được dưới dạng sách, vở kịch, 
sách mỏng, tập quảng cáo, bản tin, báo, tạp chí, và tập san về một loạt các chủ đề được 
yêu thích nói chung; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và phần mềm liên quan; máy nghe 
nhạc MP3 và các thiết bị nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy vi tính cầm tay, 
máy vi tính dạng bảng, máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận 
thông tin của người sử dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân 
cần thiết như đặt lịch, ghi chép, gửi fax), máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay 
với ứng dụng đặt lịch nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động, 
thiết bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS), điện thoại; thiết bị điện tử số hoá cầm 
tay và di động dùng để gửi và nhận các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử, và các 
dữ liệu số hoá khác; điện thoại không dây, điện thoại di động; bộ phận và phụ kiện dùng 
cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời điện thoại tự động, máy ảnh, điện thoại có 
màn hình viđêô, phần mềm và phần cứng truy xuất thông tin trên điện thoại, bộ thiết bị 
điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo phương 
thức không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý thông tin 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
517 

cá nhân, thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị và dụng cụ viễn thông; phông chữ, 
kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới dạng dữ liệu đã ghi sẵn; con chíp (mạch 
điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để ghi chương trình và phần mềm máy 
tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; thiết bị nhớ mạch rắn, trò chơi trên 
máy vi tính và trò chơi điện tử; sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể 
đọc được bằng thiết bị điện tử, máy hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với 
tất cả các sản phẩm trên; thiết bị lưu trữ dữ liệu; ổ đĩa cứng; bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu 
nhỏ; đĩa ghi âm/ghi hình, bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa compắc (CD-ROM) và đĩa compắc 
(DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là ghi âm-hình với độ phân giải cao; 
tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; bộ nạp 
điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện, tai nghe vòng qua đầu; tai nghe âm thanh nổi; tai 
nghe (nhét vào tai); loa âm thanh nổi; loa âm thanh; loa âm thanh dùng cho gia đình, loa 
có bộ phạn điều khiển tín hiệu âm thanh; loa dùng cho máy vi tính; thiết bị loa âm thanh 
nổi dùng cho mục đích cá nhân, máy thu sóng rađiô, bộ khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo 
âm thanh, máy quay đĩa chạy diện, máy hát chạy điện, thiết bị âm thanh nổi với độ trung 
thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng, loa phóng thanh, bộ loa gồm 
nhiều loa, micrô; thiết bị âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay 
băng cát xét âm thanh, máy ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, máy chạy đĩa 
compắc, đầu ghi và đầu máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy băng âm 
thanh kỹ thuật số; đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô, máy thu thanh 
(rađiô); máy quay viđêô, bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật số; 
thiết bị phát sóng rađiô; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; thiết bị máy tính để dùng với 
tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương tiện để dùng với tất cả 
các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng với tất cả các sản 
phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các sản phẩm trên, bộ 
phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và hộp chuyên dùng 
hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên bằng da hay giả da, bằng vật 
liệu vải hay vài dệt.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ thông tin liên lạc và viễn thông; dịch vụ truy cập 
trong lĩnh vực viễn thông, thông tin liên lạc bằng máy tính; thông tin liên lạc giữa các 
máy tính với nhau; gửi bằng phương pháp tiện từ các dữ liệu và tài liệu qua mạng Internet 
hay các cơ sở dữ liệu khác, cung cấp dữ liệu và tin tức bằng cách truyền điện tử; cung cấp 
truy cập viễn thông tới các trang web và dịch vụ tin tức điện tử trực tuyến cho phép tải 
xuống thông tin và dữ liệu; cung cấp truy cập viễn thông đến các trang web trên mạng 
internet, chuyển âm nhạc số hoá bằng đường viễn thông; cung cấp viễn thông không dây 
qua mạng thông tin liên lạc điện tử; nhắn tin số hoá không dây, dịch vụ nhắn tin, và dịch 
vụ thư điện tử, bao gồm dịch vụ cho phép người sử dụng gửi và/hoặc nhận tin nhân thông 
qua mạng dữ liệu không dây, dịch vụ nhắn tin một chiều và hai chiều; thông tin liên lạc 
bằng máy tính, thông tin liên lạc nội bộ bằng máy tính, dịch vụ trên báo- điện tín và điện 
thoại; phát hay truyền chương trình rađiô và truyền hình; dịch vụ chia sẻ thời gian (chia sẻ 
tài nguyên cho nhiều người sử dụng đồng thời) cho thiết bị thông tin liên lạc, cung cấp 
truy cập viễn thông và đường kết nối tới các cơ sở dữ liệu máy tính và mạng Internet, 
truyền điện tử các tệp tin âm thanh và hình ảnh theo dòng và có thể tải xuống được qua 
máy tính và các mạng thông tin liên lạc khác, dịch vụ webcasting (truyền phát) (truyền 
phát qua web); chuyển tin nhắn bằng cách truyền điện tử; cung cấp dịch vụ kết nối và truy 
cập tới các mạng liên lạc điện tử, để truyền hay nhận nội dung dưới dạng âm thanh, hình 
ảnh hay đa phương tiện; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng liên lạc điện tử, để truyền 
hay nhận nội dung dưới dạng âm thanh, hình ảnh hay đa phương tiện; cung cấp truy cập 
viễn thông đến các trang web âm nhạc kỹ thuật số trên mạng Internet; cung cấp truy cập 
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viễn thông đến các trang web có nhạc MP3 trên mạng Internet; chuyển âm nhạc kỹ thuật 
số bằng đường viễn thông; cung cấp kết nối viễn thông đến mạng Internet hay các cơ sở 
dữ liệu máy tính; dịch vụ thư điện tử; truyền ở khoảng cách xa thông tin điện tử (gồm cả 
các trang web); phát viđêô, phát các đoạn viđêô ghi sẵn có nội dung âm nhạc và giải trí, 
chương trình truyền hình, phim điện ảnh, tin tức, thể thao, trò chơi, sự kiện văn hoá, và 
chương trình liên quan đến giải trí thuộc mọi thể loại, qua mạng máy tính toàn cầu; truyền 
theo dòng nội dung là các đoạn viđêô qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm thanh theo 
thuê bao qua mạng máy tính toàn cầu; phát âm thanh; phát âm thanh các từ được nói, âm 
nhạc, hoà nhạc, và chương trình rađiô, phát các đoạn viđêô đã ghi sẵn có nội dung âm 
nhạc và giải trí, chương trình truyền hình, phim điện ảnh: tin tức, thể thao, trò chơi, sự 
kiện văn hoá, và các chương trình liên quan đến giải trí thuộc mọi thể loại, qua mạng máy 
tính và các mạng thông tin liên lạc khác; truyền theo dòng nội dung âm thanh qua mạng 
máy tính toàn cầu; truyền theo phương thức điện tử các tệp tin âm thanh và viđêô qua 
mạng thông tin liên lạc; dịch vụ thông tin liên lạc, cụ thể là, so khớp những người sử dụng 
(matching users) để chuyền giao các bản ghi âm nhạc, viđêô và âm thanh qua mạng thông 
tin liên lạc; cung cấp các bàng tin (thông báo) trực tuyến để truyền các tin nhắn giữa 
những người sử dụng máy tính quan tâm đến giải trí, âm nhạc hoà nhạc, viđêô, rađiô, 
truyền hình, phim, tin tức, thể thao, trò chơi và các sự kiện văn hoá, cho thuê ngắn hạn và 
dài hạn thiết bị thông tin liên lạc và hộp thư điện tử; dịch vụ tin tức điện tử, tư vấn thông 
tin liên lạc điện tử; dịch vụ tập hợp và phát bản fax, tin nhắn; truyền dữ liệu và thông tin 
bằng các phương tiện điện tử, máy tính, cáp, rađiô, máy điện báo ghi chữ, thư qua điện 
thoại (teleletter), thư điện tử, máy fax, truyền hình, sóng cực ngắn (vi ba), tia lade, vệ tinh 
liên lạc hay các phương tiện liên lạc điện tử truyền dữ liệu bằng thiết bị nghe-nhìn được 
điều khiển bởi thiết bị xử lý dữ liệu hay máy vi tính, dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn 
liên quan đến tất cả các dịch vụ trên, cung cấp thời gian truy cập viễn thông đến các trang 
web có nội dung là các tài liệu đa phương tiện; cung cấp truy cập viễn thông đến các cơ sở 
dữ liệu và các danh bạ qua các mạng thông tin liên lạc để lấy dữ liệu trong lĩnh vực âm 
nhạc, viđêô, phim, sách, truyền hình, trò chơi và thể thao; cung cấp cho người sử dụng 
thời gian truy cập viễn thông đến các mạng thông tin liên lạc điện tử với các phương tiện 
nhận dạng, định vị, tập hợp nhóm, phân phối, và quan lý dữ liệu và các đường kết nối tới 
một máy chủ, bộ xử lý máy tính và người sứ dụng máy tính của bên thứ ba.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm máy 
tính; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần mềm để sáng tác, 
tải, truyền, nhận, biên tập, trích đoạn, mã hóa, giải mã, trình bày, lưu và thiết lập văn bản, 
đồ họa, hình ảnh, và các ấn phẩm điện tử, các dịch vụ khoa học và công nghệ, và các dịch 
vụ nghiên cứu và thiết kế liên quan đến các dịch vụ trên; các dịch vụ nghiên cứu và phân 
tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn 
liên quan đến phần cứng và phần mềm máy tính; cho thuê thiết bị và dụng cụ phần cứng 
và phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm nghe-nhìn và đa phương 
tiện; lập trình máy tính, dịch vụ tư vấn và hỗ trợ phát triển các hệ thống, cơ sở dữ liệu và 
ứng dụng máy tính, thiết kế đồ họa cho các trang web trên Internet; thông tin liên quan tới 
phần cứng hoặc phần mềm máy tính được cung cấp trực tuyến từ một mạng máy tính toàn 
cầu hoặc Internet; thiết kế và bảo trì các trang web; dịch vụ cung cấp chỗ đặt máy chủ cho 
các trang web của người khác; cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu thập dữ liệu từ các 
mạng truyền thông; dịch vụ nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (ASP) với tính năng phần 
mềm đế sử dụng cho dịch vụ thuê bao âm nhạc trực tuyến, phần mềm giúp người sử dụng 
có thể chơi và lập trình thạc và âm thanh, hình ảnh, văn bản và các nội dung đa phương 
tiện liên quan tới giải trí và phần mềm với tính năng ghi âm nhạc, tính năng âm thanh, 
hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện liên quan đến giải trí; cung cấp truy cập 
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Internet tạm thời để sử dụng phần mềm trực tuyến không tải xuống được nhằm giúp cho 
người sử dụng lập trình âm thanh, hình ảnh, văn bản và nội dung đa phương tiện khác bao 
gồm nhạc, hòa nhạc, viđêô, rađiô, truyền hình, tin tức, thể thao, trò chơi, các sự kiện văn 
hóa, và các chương trình liên quan tới giải trí; cung cấp các công cụ tìm kiếm để thu thập 
dữ liệu trên mạng máy tính toàn cầu, các dịch vụ thông tin, tư vấn và cố vấn liên quan tới 
tất cả những dịch vụ nêu trên; điều hành các công cụ tìm kiếm; các dịch vụ hỗ trợ và tư 
vấn máy tính để quét thông tin vào đĩa máy tính; tạo (cho người khác) mục lục các thông 
tin trực tuyến, các trang web và các tài nguyên khác có trên mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp truy cập tới mạng Internet cho người sử dụng (nhà cung cấp dịch vụ).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-19646 (220) 21.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Xanh nước biển, đỏ, đen, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Trường Lưu Thuỷ  (VN) 
633/12/13 Hồng Bàng, phường 6, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng (thiết bị cung cấp nước nóng); thiết bị làm nước nóng; bộ thu 

năng lượng mặt trời (sưởi nóng).  
 

Nhóm 21: Bình đun nước nóng (không làm nóng bằng điện).  
 
 
 
 

(210) 4-2011-19845 (220) 16.02.2011 
(641) 4-2011-02447 (441) 25.05.2012 

  
(731) Hiệp hội các doanh nghiệp 

Đức tại Việt Nam  (VN) 
Tầng 5, Somerset Chancellor Court, 21-
23 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Bia (đồ uống không cồn). 
 

Nhóm 41: Tổ chức lễ hội bia. 
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(210) 4-2011-20189 (220) 28.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 1.15.9 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) LINDE AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Klosterhofstrasse 1, 80331 Munchen, 
Germany  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị tách chiết khí và các loại hỗn hợp khí, thiết bị cô đặc/làm giầu các 

thành phần của hỗn hợp khí với sự trợ giúp của công nghệ tách chiết khí hấp phụ hoặc các 
màng bán thấm; thiết bị sản xuất  khí hyđro, oxy, nitơ, cacbon đioxit và/hoặc cacbon 
mônôxít bằng các quy trình hóa học như trùng chỉnh hơi nước, phân ly rượu methylic 
hoặc amoniac. 

 
Nhóm 11: Hệ thống, thiết bị cung cấp khí, chủ yếu bao gồm bộ điều chỉnh, van, các chi 
tiết an toàn, các cụm thiết bị theo dõi, hiển thị, và trộn tùy chọn; bộ điều chỉnh áp suất 
khí, van an toàn và kiểm soát khí; quạt hút khí, thiết bị tăng cường khí và thiết bị hóa lỏng 
khí và cất phân đoạn khí hoặc các loại khí khác bằng áp suất và nhiệt độ thấp; thiết bị tách 
chiết khí và các loại hỗn hợp khí, thiết bị cô đặc/làm giầu các thành phần của hỗn hợp khí 
với sự trợ giúp của công nghệ tách chiết khí hấp phụ hoặc các màng bán thấm; thiết bị sản 
xuất  khí hy®ro, oxy, nit¬, cacbon ®ioxit vµ/hoÆc cacbon m«n«xÝt bằng các quy trình hóa 
học như trùng chỉnh hơi nước, phân ly mê-tha-nol hoặc a-mô-ni-ác; lò khí máy phát khí; 
thiết bị và dụng cụ làm mát và làm lạnh; lò công nghiệp và buồng đốt nhiệt, lò phản ứng 
nhiệt; thiết bị bơm khí; thiết bị xử lý và làm sạch nước. 

 
Nhóm 39: Phân phối, giao hàng, lưu trữ, vận chuyển hàng hóa, thiết bị, nguyên liệu đã 
chế biến và nguyên liệu thô, cụ thể là khí công nghiệp và khí y tế và các thiết bị ngành 
công nghệ khí; dịch vụ giao khí đốt cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân, cụ thể là 
việc giao khí trong các thùng chứa và các bình, hoặc giao hàng với số lượng lớn bằng tàu 
hoặc đường ống bao gồm cả hình thức giao hàng tự động không cần đặt hàng cụ thể; dịch 
vụ giao khí y tế; cho thuê thùng chứa khí, các két và bình khí, và cho thuê các thiết bị cấp 
khí được lắp ráp cố định hoặc di động. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ kỹ thuật cung cấp bởi các kỹ sư/chuyên gia trong các lĩnh vực hóa chất 
và hóa dầu, quy trình công nghệ, công nghệ y tế và môi trường, bảo vệ thực phẩm và thiết 
bị nhẹ, cũng như các dịch vụ kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng và ứng dụng khí ga 
trong công nghiệp và khoa học; dịch vụ tư vấn kỹ thuật trong các lĩnh vực ứng dụng, xử 
lý, cung cấp và sản xuất khí, trong công nghệ hóa dầu, hóa chất và dược phẩm, cũng như 
trong công nghệ làm mát, hóa lỏng và đông lạnh (công nghệ nhiệt sâu), công nghệ khí 
thải, nước thải, rác; dịch vụ lập kế hoạch và thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật cơ bản và chi tiết 
(định kích thước và thiết kế), cũng như dịch vụ kiểm tra chức năng, kiểm tra thử nghiệm 
liên quan đến khí, nhiệt độ thấp, hóa chất, hóa dầu, dược phẩm và bảo vệ môi trường, liên 
quan đến trang thiết bị sinh khí và chuyển đổi khí, liên quan đến các thiết bị lưu trữ và 
cung cấp khí, các thiết bị làm mát và làm lạnh, cũng như liên quan đến các thiết bị làm 
nóng, xử lý nhiệt và nấu chảy; dịch vụ soạn chương trình máy tính cho người khác liên 
quan đến các thiết bị đã được đề cập, nhà máy, máy móc, công nghệ liên quan cũng như 
các chương trình máy tính cho việc lập kế hoạch và thiết kế kỹ thuật, cho việc quản lý vật 
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liệu; giám sát từ xa (giám sát kỹ thuật) và điều khiển từ xa trạng thái hoạt động của các 
nhà máy và thiết bị kỹ thuật khí. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ y tế hoặc dịch vụ chuyên gia y tế, dịch tư vấn y tế cho các doanh 
nghiệp, các tổ chức hoặc cá nhân, liên quan đến việc ứng dụng khí y tế và tiến hành các 
liệu pháp vật lý điều trị cụ thể là các liệu pháp vật lý sử dụng khí; tiến hành các liệu pháp 
trị liệu vật lý và y tế tại phòng khám, cơ sở thực hành và chăm sóc sắc đẹp, bao gồm cả tại 
nhà riêng, cụ thể là tiến hành các liệu pháp trị liệu và ứng dụng phụ trợ trong lĩnh vực trị 
liệu hô hấp, và các biện pháp trị liệu lạnh, nóng, ngủ, khí, bình xịt và ánh sáng; dịch vụ 
chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp.  

 
 

(210) 4-2011-20381 (220) 29.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá, xanh dương, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Ngọc Dung   (VN) 
ấp Tân Bình, xã Hòa Thành, huyện Lai 
Vung, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 29: Bột cá, mỡ cá dùng làm thức ăn cho người. 
 

Nhóm 35: Mua bán xuất nhập khẩu phân bón; mua bán xuất nhập khẩu phụ phẩm thủy 
sản là bột cá và mỡ cá; mua bán bán xuất nhập khẩu thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2011-20392 (220) 29.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) A-LIST, INC.   (US) 

115 South Robertson Boulevard, Los 
Angeles, California 90048, United States 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng để dưỡng da; nước hoa; xà phòng; son bóng; chế phẩm dùng để 

trang điểm mắt; mỹ phẩm và chế phẩm không tẩm thuốc dùng cho mục đích vệ sinh; sản 
phẩm nước hoa và hương trầm; đá bọt nhân tạo dùng cho mục đích cá nhân; móng giả; 
lông mi giả.  

 
Nhóm 09: Kính mắt; kính râm; túi đựng máy tính xách tay.  

 
Nhóm 18: Ví; túi da; túi xách đi chợ; túi du lịch; túi có khóa; túi đựng mỹ phẩm; túi xách 
tay, ví đựng đồ trang điểm; túi thể thao; túi mua hàng; túi để đựng hàng hóa; túi đựng tã 
lót trẻ em; túi cầm tay; túi đựng tiền kim loại; ví tiền; da dùng để gói hàng; túi đựng vật 
dụng cho vật nuôi; bao/túi bằng da hoặc giả da; ba lô làm từ vải bạt; ô; giả da; da động 
vật; quần áo cho vật nuôi; vòng cổ dùng cho động vật; túi đựng động vật; địu trẻ em.  
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Nhóm 25: Trang phục, cụ thể là quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, không bao gồm quần 
áo trang trọng, như: áo choàng, bộ quần áo ngoài của nam và nữ (trừ áo khoác thể thao 
thông thường), áo váy trang trọng, áo sơ mi và cà vạt cổ điển trang trọng.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến cho các sản 
phẩm quần áo, đồ đi chân và đồ đội đầu, sản phẩm vệ sinh cá nhân, trang sức và sản phẩm 
trang trí nhà, kính mắt, kính râm; không bao gồm quần áo trang trọng, như: áo choàng, bộ 
quần áo ngoài của nam và nữ (trừ áo khoác thể thao thông thường), áo váy trang trọng, áo 
sơ mi và cà vạt cổ điển trang trọng.  

 
 

(210) 4-2011-20440 (220) 30.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; A21.1.2; 2.9.1 (540) 

  

(731) IGT  (US) 
9295 Prototype Drive Reno, Nevada 
89521-8986, U.S.A.  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi máy tính; phần mềm trò chơi có chức năng tạo ra hoặc hiển 

thị kết quả đánh cược trên máy trò chơi; phần mềm có thể tải về được dưới dạng ứng dụng 
di động dùng để chơi trò chơi; trò chơi có thể chơi qua mạng máy tính toàn cầu, thiết bị 
điện từ cầm tay, máy xem phim xách tay, máy nghe nhạc xách tay, điện thoại thông minh, 
máy tính xách tay, máy tmh di động cầm tay, máy tính bảng, điện thoại di động, máy 
nhắn tin, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình kỹ thuật 
số, thiết bị kiểm soát truyền hình kỹ thuật số tương tác và máy ghi truyền hình kỹ thuật số 
có thể lập trình được; máy trò chơi, cụ thể là thiết bị để đánh cược.  

 
Nhóm 28: Máy giật xèng (máy đánh bạc), máy trò chơi, máy chơi bài pocker.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi, cụ thể là đánh bạc trực tuyến; dịch vụ trò chơi, cụ thể là điều 
hành sòng bạc trực tuyến cung cấp các trò chơi có hiển thị hình ảnh có thể chơi qua mạng 
máy tính loàn cầu, cung cấp phần mềm trò chơi trực tuyến để chơi trò chơi thông qua 
mạng máy tính loàn cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức một trò chơi cơ hội đồng thời 
tại nhiều trung tâm đánh bạc độc lập.  

 
 

(210) 4-2011-20441 (220) 30.09.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) IGT   (US) 
9295 Prototype Drive Reno, Nevada 
89521-8986, U.S.A.   

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chi máy tính; phần mềm trò chi có chức năng tạo ra hoặc hiển thị 

kết quả đánh cược trên máy trò chi; phần mềm có thể ti về được dưới dạng ứng dụng di 
động dùng để chi trò chi; chưng trình hay phần mềm trò chi có thể chi qua mạng máy tính 
toàn cầu, thiết bị điện tử cầm tay, máy xem phim xách tay, máy nghe nhạc xách tay, điện 
thoại th"ng minh, máy tính xách tay, máy tính di động cầm tay, máy tính bng, điện thoại 
di động, máy nhắn tin, thiết bị hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân, thiết bị giải mã tín hiệu truyền 
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hình kỹ thuật số, thiết bị kiểm soát truyền hình kỹ thuật số tưng tác và máy ghi truyền 
hình kỹ thuật số có thể lập trình được. 

 
Nhóm 28: Máy giật xèng (máy đánh bạc), máy trò chơi, máy chơi bài pocker  

 
Nhóm 41: Dịch vụ trò chơi, cụ thể là đánh bạc trực tuyến; dịch vụ trò chơi, cụ thê là điều 
hành sòng bạc trực tuyến cung cấp các trò chơi có hiển thị hình ảnh có thể chơi qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp phần mềm trò chơi trực tuyến để chơi trò chơi thông qua 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ giải trí, cụ thể là tổ chức một trò chơi cơ hội đồng thời 
tại nhiều trung tâm đanh bạc độc lập.  

 
 

(210) 4-2011-21151 (220) 10.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.14; 25.7.25 
(591) Xanh, vàng 

(540) 

  

(731) 1. Hộ kinh doanh Phương Nam  
(VN) 
ấp Mỹ Long, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang 
2. Nguyễn Thành Dương  (VN) 
Số 3, Hàng Khoai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Xoài non chua ngọt; cóc non chua ngọt. 

 
 

(210) 4-2011-21296 (220) 11.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 24.5.1; 26.1.1; 7.1.24 
(591) Xanh cô ban, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển nhà Hà Nội  Số 68  
(VN) 
Số 4F khu đô thị mới Trung Yên, phố 
Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Thủy tinh lỏng; chế phẩm làm mờ kính; chế phẩm dùng để chống mờ kính; hoá 

chất để làm mờ kính; hoá chất để sơn kính; máttit (để gắn kính). 
 

Nhóm 12: Xe cộ; phương tiện giao thông trên bộ; trên không hoặc dưới nước.  
 

Nhóm 16: Đồ văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng (không kể đồ đạc bằng gỗ).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng; gỗ 
bán thành phẩm (xà, ván, ván ghép); gỗ dán; thuỷ tinh xây dựng (tấm lát, gạch và ngói 
thuỷ tinh); hạt thuỷ tinh để đánh dấu đường.  
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Nhóm 20: Đồ đạc, gương, khung ảnh, khung tranh, kính và gương gắn vào đồ đạc trang 
điểm.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo, quản lý kinh doanh, quản trị kinh doanh, hoạt động văn phòng 
quảng cáo ngoài trời; điều hành kinh doanh khách sạn; giới thiệu sản phẩm hãng xuất 
nhập khẩu hàng hoá;  trưng bày mẫu vật với mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán 
hàng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; các dịch vụ có liên quan đến việc xây dựng nhà cửa, đường xá, cầu 
cống, đập hay các tuyến truyền tải, các dịch vụ về các công việc chuyên môn hoá trong 
lĩnh vực xây dựng; các dịch vụ phụ trợ cho các dịch vụ xây dựng như giám sát dự án xây 
dựng; các dịch vụ gồm thuê công cụ hoặc vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời, cung cấp thực phẩm 
và đồ uống để tiêu dùng và các dịch vụ cung cấp chỗ ăn ở trong khách sạn, nhà trọ hoặc 
các cơ sở khác cung cấp chỗ ở tạm thời, dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, cụ thể là qua 
các hãng du lịch hoặc môi giới du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-21550 (220) 13.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 24.17.18; 24.5.1 
(591) Đỏ, vàng, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Chào Đại Việt  
(VN) 
61/9 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Ngân hàng hối đoái (tài chính), tư vấn tài chính, thông tin tài chính.  
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề. 

 
 

(210) 4-2011-21551 (220) 13.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 26.15.15 
(591) Đen, xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chào Đại Việt  
(VN) 
61/9 Phan Đình Phùng, phường 17, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Ngân hàng hối đoái (tài chính), tư vấn tài chính, thông tin tài chính.  
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề, tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên 
đề. 
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(210) 4-2011-21763 (220) 14.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
 

Nhóm 16: Bao bì dược phẩm bằng cát - tông hoặc bằng giấy; túi nilon dùng để bao gói 
dược phẩm. 

 
Nhóm 20: Hộp bao bì dược phẩm bằng chất dẻo; thùng nhựa dùng để đóng gói và vận 
chuyển hàng hoá dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-21764 (220) 14.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 24.17.5 
(591) Trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Kiến Việt    (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).   
 

Nhóm 16: Bao bì dược phẩm bằng cát - tông hoặc bằng giấy; túi nilon dùng để bao gói 
dược phẩm. 

 
Nhóm 20: Hộp bao bì dược phẩm bằng chất dẻo; thùng nhựa dùng để đóng gói và vận 
chuyển hàng hoá dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2011-21881 (220) 17.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 6.1.2; A3.13.4; 5.5.19; 
A25.7.22 

(591) Xanh, trắng, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Hội Khoa học Kỹ thuật huyện 
Vũ Quang  (VN) 
Thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, 
tỉnh Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 30: Mật ong. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
526 

(210) 4-2011-22017 (220) 18.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tư vấn xây dựng Tân  (VN) 
07 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý dự án. 
 

Nhóm 42: Tư vấn thiết kế; thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế và tư vấn 
kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; tư vấn thẩm tra, kiểm định công 
trình. 

 
 

(210) 4-2011-22057 (220) 18.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.6; 14.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Tân 
Tường Khang   (VN) 
Lô F1 & F2, đường D2 và N5, khu công 
nghiệp Nam Tân Uyên, xã Khánh Bình, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 20: ống hút nước giải khát. 

 
 
 

(210) 4-2011-22106 (220) 19.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7; 26.4.9 
(591) Trắng, cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ ánh Dương  (VN) 
Số 04 đường 19/4, phường Xuân An, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng khách sạn, dịch vụ quán rượu (quán 
bar).  
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(210) 4-2011-22573 (220) 25.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty Cổ Phần Xây Dựng Và 
Dịch Vụ Sơn Hải  (VN) 
Số 25, ngõ 67 Tô Ngọc Vân, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ khu vui chơi giải trí. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-22639 (220) 26.10.2011 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ - xây 
dựng và sản xuất Duy Phát  
(VN) 
11/25 Phan Văn Hớn, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bộ thu năng lượng mặt trời (sưởi ấm, đốt nóng), bộ gom nhiệt mặt trời (sưởi 

ấm, đốt nóng), vòi cho đường ống; bình nước nóng cho nhà tắm; chậu vệ sinh; bệ xí vệ 
sinh; chỗ đi tiểu (thiết bị vệ sinh cố định); chậu rửa tay (bộ phận của thiết bị vệ sinh), bồn 
rửa tạy (bộ phận của hệ thống vệ sinh), thiết bị làm nóng nước; bồn rửa, chậu rửa gắn cố 
định. 

 
Nhóm 17: Khớp nối ống không bằng kim loại, đầu nối ống không bằng kim loại, mối nối 
ống không bằng kim loại; ống nhánh không bằng kim loại; ống dẫn chịu áp không bằng 
kim loại, đường ống áp lực không bằng kim loại; vòng bằng cao su; vòng để bịt kín nước, 
vòng chống ngấm nước, vòng ngăn nước rò rỉ. 

 
Nhóm 19: ống dẫn nước không bằng kim loại (ống cứng); van ống dẫn nước không bằng 
kim loại hoặc chất dẻo. 

 
 

(210) 4-2011-22748 (220) 27.10.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/339,900 07.06.2011 US 

(731) LUMINATE, INC.   (US) 
100 View Street, Suite 201, Mountain 
View, CA 94041, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 09: Phần cứng máy tính, phần mềm máy tính và thiết bị ngoại vi máy tính; thiết bị 
nền phần cứng máy tính  hỗ trợ cho các tương tác hình ảnh kỹ thuật số trực tuyến và di 
động; phần mềm có thể tải về dùng để thiết kế, tạo lập và quản lý nội dung trên một 
website, và cho phép các tương tác hình ảnh diễn ra, phần mềm máy tính dùng để xem, tổ 
chức, thao tác, đính kèm, đưa nhận xét, vẽ, thêm nội dung, chia sẻ, và thu nhận các thông 
tin bổ sung về hình ảnh và âm thanh kỹ thuật số công cụ phát triển phần mềm máy tính 
dùng để tạo ra các phần mềm ứng dụng; thẻ điện tử dùng để xử lý hình ảnh; phần mềm 
thương mại điện tử cho phép người sử dụng thực hiện các giao dịch kinh doanh điện tử 
qua mạng máy tính toàn cầu, phần mềm công cụ tìm kiếm; phần mềm máy tính có thể tải 
về được dùng để quảng cáo sản phẩm và dịch vụ cho người khác trực tuyến và qua điện 
thoại di động và qua các thiết bị truyền thông di động khác, phần mềm có thể tải về được 
dùng để hiển thị thông tin và quảng cáo cho người khác về các sản phẩm và dịch vụ của 
họ theo đó các thông tin hoặc quảng cáo xuất hiện tương ứng với các từ khóa, hình ảnh, 
cụm từ hoặc các nội dung số đã có sẵn; phần mềm giám sát và báo cáo về hiệu quả quảng 
cáo được ghi vào hoặc liên kết với các hình ảnh đã được làm rõ hoặc các nội dung số trực 
tuyến khác, phần mềm trò chơi máy tính và trò chơi vi-đê-ô. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo cho người khác qua mạng internet; dịch vụ quảng cáo trực 
tuyến cho người khác: cụ thể là cung cấp không gian quảng cáo trên các trang web trên 
mạng internet, quảng cáo sản phẩm và dịch vụ cho người khác qua các thông tin, quảng 
cáo và kết nối được ghi hoặc được liên kết hoặc xuất hiện tương ứng với các hình ảnh đã 
có sẵn hoặc các nội dung số trực tuyến khác; quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của người 
khác theo các hình ảnh liên quan về mặt ngữ cảnh hoặc các nội dung số trực tuyến; dịch 
vụ sắp xếp, quản lý và cung cấp thông tin về quảng cáo, hình ảnh về quảng cáo và kết nối 
về quảng cáo cho người khác thông qua mạng máy tính toàn cầu, điện thoại di động và 
các thiết bị truyền thông di động khác; cung cấp dịch vụ quảng cáo cho các bên thứ ba 
tham gia và trình chiếu hình ảnh và thông tin quảng cáo, chương trình quảng cáo và kết 
nối với các hình ảnh quảng cáo và các nội dung quảng cáo số trực tuyến khác; cung cấp 
dịch vụ quảng cáo cho các bên thứ ba để nhận biết hình ảnh và các nội dung số trực tuyến 
khác để từ đó các bài quảng cáo, thông tin quảng cáo và các kết nối quảng cáo sẽ được 
ghi vào nhằm mục đích quảng cáo; dịch vụ quản lý và báo cáo hiệu lực của các quảng cáo 
đã được ghi hoặc kết nối tới các hình ảnh đã có sẵn hoặc nội dung số trực tuyến khác. 

 
Nhóm 38: Truyền phát dữ liệu và hình ảnh với sự hỗ trợ của máy tính, truyền phát điện tử 
các dữ liệu và hình ảnh qua mạng internet, mạng máy tính toàn cầu, mạng không dây và 
mạng truyền thông điện tử; cung cấp sự truy cập vào mạng máy tính toàn cầu, mạng 
không dây và mạng truyền thông điện tử để truyền hoặc nhận dữ liệu và hình ảnh.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm và các công cụ phát 
triển phần mềm liên quan đến các ứng dụng hình ảnh tương tác; dịch vụ cung cấp nền 
tảng (PAAS) có đặc trưng nền tảng cho phần mềm máy tính để tạo điều kiện cho tương 
tác hình ảnh số; cung cấp các dịch vụ ứng dụng, cụ thể là, cung cấp máy chủ, quản lý, 
phát triển, phân tích và duy trì các ứng dụng, phần mềm và các trang web về ứng dụng 
hình ảnh tương tác cho người khác; cung cấp các phần mềm trực tuyến không tải về được 
và các công cụ phát triển phần mềm cho phép xuất bản trên internet; cung cấp các phần 
mềm trực tuyến không tải về được và các công cụ phát triển phần mềm dùng để xem, tổ 
chức, thao tác, đính kèm, nhận xét, về thêm nội dung vào chia sẻ, và thu nhận thông tin bổ 
sung về âm thanh và hình ảnh số, cung cấp dịch vụ web mang đặc trưng kỹ thuật cho phép 
người sử dụng internet chia sẻ, thao tác, đính kèm, nhận xét, vẽ, thêm nội dung vào, thu 
nhận thông tin bổ sung về âm thanh và hình ảnh số; cung cấp các trang web và các đường 
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dẫn dữ liệu trực tuyến tùy biến mang đặc trưng của các thông tin được xác định bởi người 
sử dụng, bao gồm các thông tin dán trên trang cá nhân, các nội dung truyền thông mới, 
các nội dung trực tuyến khác và các liên kết web trực tuyến với các trang web khác; phát 
triển và cung cấp máy chủ cho phần mềm trên một mạng máy tính toàn cầu để hỗ trợ 
thương mại điện tử; dịch vụ kết nối xã hội qua một trang web trên internet và các thiết bị 
di động; cung cấp các phần mềm trực tuyến không tải về được dùng để trình chiếu thông 
tin và quảng cáo cho người khác về sản phẩm và dịch vụ của của họ theo đó  các thông tin 
hoặc quảng cáo xuất hiện tương ứng với các từ khóa, hình ảnh, cụm từ hoặc các nội dung 
số đã có sẵn cung cấp phần mềm trực tuyến không tải về được dùng để quảng cáo các sản 
phẩm và dịch vụ của người khác theo các hình ảnh liên quan về bối cảnh và các nội dung 
số khác; dịch vụ đính kèm hình ảnh, cụ thể là chỉ định dữ liệu tìm kiếm theo từ khóa cho 
các hình ảnh trực tuyến; cho phép người sử dụng máy tính và nhà xuất bản trực tuyến 
tương tác với các quảng cáo nổi bật và các nội dung số khác lên các hình ảnh có sẵn.  

 
 

(210) 4-2011-22916 (220) 28.10.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 40-2011-0036094 04.07.2011 KR 

  
(731) LG ELECTRONICS, INC.  (KR) 

20 Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Korea  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 
Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; thiết bị truyền thông xách tay; điện thoại di động; máy nghe nhạc 

MP3; máy truyền hình (ti-vi); bộ điều khiển từ xa cho máy truyền hình; vi mạch (con 
chíp) hoàn thiện hình ảnh cho ti-vi; bộ phận điều khiển USB; máy truyền đa phương tiện 
kỹ thuật số (DMB); tai nghe của máy điện thoại di động; máy sạc điện cầm tay cho điện 
thoại động; album điện tử; khung ảnh kĩ thuật số; màn hình máy tính; máy tính sách tay 
loại nhỏ; máy tính; đầu đọc đĩa đa năng DVD; ổ cứng ngoài của máy tính cá nhân; thiết bị 
ghi, truyền và/hoặc tái tạo âm thanh và hình ảnh viễn thông; thiết bị ghi, truyền và/hoặc 
tái tạo âm thanh và hình ảnh; máy nghe âm thanh nổi stereo cá nhân; phần mềm ứng dụng 
máy tính dùng cho điện thoại di động; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy 
truyền hình; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho màn hình máy tính; phần mềm ứng 
dụng máy tính dùng cho các thiết bị gia đình; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho tủ 
lạnh; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy giặt; phần mềm ứng dụng máy tính 
dùng cho máy hút bụi; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho máy rửa bát; phần mềm 
ứng dụng máy tính dùng cho lò nướng; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho lò vi 
sóng; phần mềm ứng dụng máy tính dùng cho thiết bị quản lí quần áo; phần mềm ứng 
dụng máy tính dùng cho thiết bị làm sạch không khí; phần mềm ứng dụng máy tính dùng 
cho thiết bị lọc nước; đầu đọc đĩa đa năng DVD dùng cho rạp hát gia đình; loa dùng cho 
rạp hát gia đình; thiết bị nghe nhìn AV dùng cho rạp hát gia đình; máy chiếu dùng cho rạp 
hát gia đình; mạch tích hợp; thiết bị thu nhận âm thanh; thiết bị đầu cuối điện tử gom tiền 
phí; thiết bị đầu cuối dùng cho giao dịch điện tử lắp đặt trong ô-tô; camera dùng cho mạch 
kín của máy truyền hình (CCTV); camera theo dõi hệ thống mạng; bảng báo hoặc áp-
phích quảng cáo kĩ thuật số; máy in nhiệt, máy in màu kĩ thuật số, máy in laze, máy in 
phun, máy in màu, máy in dùng cho máy tính; pin mặt trời; chương trình máy tính đã ghi 
sẵn, chương trình máy tính (tải xuống được); camera dùng cho máy tính; máy ghi âm kỹ 
thuật số; máy ghi băng hình video; màn hình nối mạng; phần mềm dùng cho mục đích 
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giáo dục; bộ xử lí văn bản điện tử; máy tính cá nhân dạng mỏng; bảng trắng tương tác; 
thiết bị/hộp điện tử hoặc kỹ thuật số thu tín hiệu truyền hình cáp; cơ sở dữ liệu hình có thể 
thu nhận và lưu trữ thông qua mạng Internet; ấn phẩm điện tử cỏ thể tải xuống được; hệ 
thống họp video trực tuyến; màn hình dùng cho hệ thống họp video trực tuyến; camera 
dùng cho hệ thống họp video trực tuyến; loa dùng cho hệ thống họp video trực tuyến; kính 
3D dùng cho máy truyền hình; vi mạch nhiễm sắc thể DNA; vi mạch gien; thiết bị định 
lượng; ống mao quản; thiết bị để sang ô-xi; lò sưởi nuôi cấy vi khuẩn; ống nghiệm; thiết 
bị phân tích thực phẩm; thiết bị và dụng cụ thí nghiệm lý hóa; thiết bị và dụng cụ vật lý; 
thiết bị sắc ký tự động; máy nhiễu từ; ống pipet dùng trong phòng thí nghiệm; thiết bị và 
dụng cụ hóa dùng cho phòng thí nghiệm; phần mềm đo liều lượng dùng trong điều trị 
bằng tia Rơn-gen (tia X); phần mềm máy tính; phần mềm dùng cho mục đích y tế; vi 
mạch sinh hoc; thiết bị phân tích vi mạch tế bào; thiết bị đọc vi mạch tế bào; thiết bị vi 
mạch chuẩn đoán dùng cho mục đích dược; vi mạch chuẩn đoán dùng cho mục đích y tế; 
phần mềm máy tính dùng cho việc chuẩn đoán; phần mềm cho bảng biểu điện tử dùng 
cho mục đích y tế; máy quét, con chuột máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-22943 (220) 31.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.1; 26.3.4; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng chanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng 
điện tin học Trà Vinh  (VN) 
ấp Nguyệt Lãng B, xã Bình Phú, huyện 
Càng Long, tỉnh Trà Vinh 

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh mua bán: vật liệu xây dựng, máy vi tính, hệ thống điện, hệ thống 

cấp thoát nước, photo, chuẩn bị tài liệu; thiết bị linh kiện điện tử cụ thể là quạt điện, máy 
giặt, bếp điện, máy biến áp trung thế, đèn cao áp, tủ điện hạ thế, trụ đèn dùng trong khu 
công nghiệp, hệ thống điện hạ tầng giao thông, điện lạnh, máy vi tính để bàn, máy vi tính 
xách tay, máy in, linh kiện máy vi tính, linh kiện máy in, thiết bị mạng, điện thoại, thiết bị 
viễn thông.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình đường bộ; dịch vụ xây dựng công trình dân dụng; 
dịch vụ xây dựng công trình thủy lợi; dịch vụ xây dựng công trình công nghiệp; lắp đặt hệ 
thống lò sưởi và điều hòa không khí; dịch vụ trang trí nội thất; dịch vụ trang trí ngoại thất.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ khảo sát, thăm dò địa chất công trình, dịch vụ hoạt động công nghệ 
thông tin liên quan đến máy tính cụ thể là ứng dụng kiến thức công nghệ thông tin vào 
việc thiết kế, xây dựng và điều hành máy móc; hoạt động đo đạc bản đồ.  

 
 

(210) 4-2011-22949 (220) 31.10.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần CAM LY   (VN) 
Hồ Tràm, Phước Thuận, huyện Xuyên 
Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
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(511)   Nhóm 43: Kinh doanh nhà hàng ăn uống; cho thuê phòng khách sạn.  
 
 

(210) 4-2011-23066 (220) 01.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại VIKOSAN  (VN) 
Thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm mút; đệm lò xo; đệm bông; gối.  
 

Nhóm 24: Chăn, ga trải giường, vỏ gối, vỏ chăn, vỏ đệm.  
 

Nhóm 26: Khoá kéo: móc và khoá móc, khoá có thể điều chỉnh được khuy: nút bấm, nút 
rời, cái khoá, cái khoá dùng cho dây đeo quần, cài móc gài (để gài 2 bên méo áo, mép 
đệm chăn, ga, gối) lỗ xâu dây cho quần áo, đệm, chăn, ga, gối, lỗ xâu dây cho giầy cái 
điểm chỉnh, móc lớp khuyên, nút chận băng vảy dây, ruy băng, ruy băng đàn hồi, dây 
hoặc vải, dây làm bằng vải dai, miếng lót dải dùng cho đệm, chăn, ga, gối.  

 
 

(210) 4-2011-23200 (220) 02.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.2; 26.4.4; 26.4.9 
(731) Công ty TNHH điện tử viễn 

thông Long Gia  (VN) 
96A Tôn Thất Tùng, phường Bến Thành, 
quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị giám sát dùng điện, máy chiếu hình, màn hình máy chiếu 

hình, máy quay phim, máy chụp ảnh, máy ghi âm, máy cassette, TV (vô tuyến truyền 
hình), thiết bị điện tử dùng cho hội thảo từ xa, băng, đĩa và thẻ nhớ dùng cho máy vi tính, 
máy vi tính, linh kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết bị nghe nhìn; mua 
bán điện thoại, thiết bị viễn thông.  

 
 

(210) 4-2011-23487 (220) 04.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, Cayman Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại di động có thể truyền dữ 
liệu; thiết bị điện tử số cầm tay và di động, cụ thể là: camera (máy quay phim); camera 
(máy chụp ảnh), máy tính xách tay; đĩa compac (thiết bị nghe-nhìn); đĩa compac (với bộ 
nhớ chỉ cho phép đọc), thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; bút điện tử (dùng cho khối hiển 
thị); bảng thông báo điện tử, pin/ắc qui điện; bộ nạp pin/ắc qui; bộ ống nghe đeo tai; bộ 
ống nghe đeo tai không cần dây; ống nghe; tai nghe; bộ nắn dòng (điện); cáp điện; cáp 
đồng trục; ống bọc nối cho cáp điện, bao điện thoại; giá để điện thoại di động; giá để 
camera; phần mềm máy tính; phần mềm viễn thông không dây kỹ thuật số ; phần mềm 
máy tính dùng trong việc tạo lập, biên soạn và cung cấp thông tin nguyên bản và đồ hình 
qua mạng truyền thông máy vi tính, vô tuyến, điện thoại hoặc công cụ truyền thông khác, 
điện thoại giao thức internet; chương trình máy vi tính có thế tải xuống được dùng trong 
viễn thông, cụ thể là phần mềm viễn thông cho từng cá nhân và nhiều người dùng tiếp cận 
mạng máy tính toàn cầu; phần mềm tải xuống được trong lĩnh vực mạng xã hội; phần 
mềm tải xuống được tạo điều kiện cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, kết 
nối người dùng mạng xã hội với hoạt động kinh doanh; phần mềm tải xuống được thông 
qua thiết bị không dây và internet; phần mềm để kích hoạt việc chuyển đổi, tiếp cận, tổ 
chức và quản lý văn bản, tin nhắn nhanh, nhật báo cá nhân trực tuyến, bài đọc, các liên 
kết trang web và hình ảnh thông qua internet và các mạng truyền thông khác. 

 
Nhóm 35: Đặt các quảng cáo và các trưng bày khuếch trương/khuyến mại trên các trang 
điện tử được tiếp cận qua mạng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến nghề nghiệp, 
tuyển dụng và bố trí công việc; cung cấp thông tin thị trường liên quan đến hàng tiêu 
dùng; dịch vụ thông tin thị trường tiêu dùng; biên soạn và lưu giữ danh bạ/thư mục trực 
tuyến; dịch vụ từ thiện, cụ thể là sắp xếp và tổ chức các chương trình tình nguyện và dự án 
dịch vụ cộng đồng; quảng cáo; quản lý dữ liệu được máy tính hóa; xúc tiến bán hàng (cho 
người khác); xử lý dữ liệu máy vi tính (biên tập/hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy ví tính; dịch vụ thông tin kinh 
doanh; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet; cung cấp thông tin nghề nghiệp 
(không bao gồm tư vấn đào tạo và giáo dục); dịch vụ trực tuyến để kết nối người dùng 
mạng xã hội với các hoạt động kinh doanh (nhằm mục đích hỗ trợ kinh doanh, một loại 
dịch vụ xúc tiến thương mại).  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin; dịch vụ truyền thông để truyền dữ liệu, tin nhắn/thông điệp, 
hình ảnh và âm thanh bằng điện tử; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; liên lạc 
bằng hệ thống thư điện tử, cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; cung 
cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ liên lạc cho hội thảo 
từ xa; viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến; điều hành phòng nói chuyện; cho thuê 
thời gian truy cập đến cơ sở dữ liệu máy vi tính; cung cấp cho người sử dụng truy cập vào 
cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến có chứa thông tin cá nhân; dịch vụ tin nhắn điện tử; 
cung cấp truy cập viễn thông và trực tuyến cho đối thoại giữa và trong những người dùng 
máy tính, thiết bị cầm tay và di động và các thiết bị liên lạc khác. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin và tin tức giải trí trực tuyến liên quan đến 
phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, sự kiện hàng ngày, các 
nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy vi tính; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục và giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy 
tính); tổ chức các cuộc thi đấu liên quan đến giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển 
lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục.  
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Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời 
một giao diện máy tính không tải xuống được để lập nên dịch vụ thông tin định danh trực 
tuyến; thiết kế, cập nhật, tạo lại, kiểm tra và phân tích hệ thống máy vi tính, phần cứng 
máy vi tính, phần mềm máy vi tính và chương trình máy vi tính; bảo trì (tạo lập và bảo trì) 
các điểm mạng cho người khác, xác định các điểm mạng máy tính (các trang web); thiết 
kế các điểm mạng và các ứng dụng phần mềm trên mạng máy tính toàn cầu và mạng máy 
tính trong nước và địa phương; thiết kế đồ họa và phát triển ứng dụng phần mềm đa 
phương tiện; kiểm tra hệ thống máy tính và mạng máy tính cho người khác; tích hợp hệ 
thống cơ sở dữ liệu máy vi tính; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến trong lĩnh vực 
công nghệ và khoa học; dịch vụ lưu trữ nội dung kỹ thuật số trên mạng internet (hosting) 
cho mục đích giáo dục và giải trí; khôi phục dữ liệu máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-23488 (220) 04.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.8; A3.7.24 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) TENCENT HOLDINGS LIMITED  

(KY) 
P.O. Box 2681 GT, Century Yard, 
Cricket Square, Hutchins Drive, Grand 
Cayman, Cayman Islands    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại thông minh; điện thoại di động; điện thoại di động có thể truyền dữ 

liệu; thiết bị điện tử số cầm tay và di động, cụ thể là: camera (máy quay phim); camera 
(máy chụp ảnh), máy tính xách tay; đĩa compac (thiết bị nghe-nhìn); đĩa compac (với bộ 
nhớ chỉ cho phép đọc), thiết bị dịch thuật điện tử bỏ túi; bút điện tử (dùng cho khối hiển 
thị); bảng thông báo điện tử, pin/ắc qui điện; bộ nạp pin/ắc qui; bộ ống nghe đeo tai; bộ 
ống nghe đeo tai không cần dây; ống nghe; tai nghe; bộ nắn dòng (điện); cáp điện; cáp 
đồng trục; ống bọc nối cho cáp điện, bao điện thoại; giá để điện thoại di động; giá để 
camera; phần mềm máy tính; phần mềm viễn thông không dây kỹ thuật số ; phần mềm 
máy tính dùng trong việc tạo lập, biên soạn và cung cấp thông tin nguyên bản và đồ hình 
qua mạng truyền thông máy vi tính, vô tuyến, điện thoại hoặc công cụ truyền thông khác, 
điện thoại giao thức internet; chương trình máy vi tính có thế tải xuống được dùng trong 
viễn thông, cụ thể là phần mềm viễn thông cho từng cá nhân và nhiều người dùng tiếp cận 
mạng máy tính toàn cầu; phần mềm tải xuống được trong lĩnh vực mạng xã hội; phần 
mềm tải xuống được tạo điều kiện cho việc quảng cáo trực tuyến, xúc tiến kinh doanh, kết 
nối người dùng mạng xã hội với hoạt động kinh doanh; phần mềm tải xuống được thông 
qua thiết bị không dây và internet; phần mềm để kích hoạt việc chuyển đổi, tiếp cận, tổ 
chức và quản lý văn bản, tin nhắn nhanh, nhật báo cá nhân trực tuyến, bài đọc, các liên 
kết trang web và hình ảnh thông qua internet và các mạng truyền thông khác. 

 
Nhóm 35: Đặt các quảng cáo và các trưng bày khuếch trương/khuyến mại trên các trang 
điện tử được tiếp cận qua mạng máy tính; cung cấp thông tin liên quan đến nghề nghiệp, 
tuyển dụng và bố trí công việc; cung cấp thông tin thị trường liên quan đến hàng tiêu 
dùng; dịch vụ thông tin thị trường tiêu dùng; biên soạn và lưu giữ danh bạlthư mục trực 
tuyến; dịch vụ từ thiện, cụ thể là sắp xếp và tổ chức các chương trình tình nguyện và dự án 
dịch vụ cộng đồng; quảng cáo; quản lý dữ liệu được máy tính hóa; xúc tiến bán hàng (cho 
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người khác); xử lý dữ liệu máy vi tính (biên tập/hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu 
máy tính); hệ thống hóa thông tin vào cơ sở dữ liệu máy ví tính; dịch vụ thông tin kinh 
doanh; cung cấp thông tin kinh doanh qua internet; cung cấp thông tin nghề nghiệp 
(không bao gồm tư vấn đào tạo và giáo dục); dịch vụ trực tuyến để kết nối người dùng 
mạng xã hội với các hoạt động kinh doanh (nhằm mục đích hỗ trợ hoạt động kinh doanh, 
một loại dịch vụ xác tiến thương mại).   

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin; dịch vụ truyền thông để truyền dữ liệu, tin nhắn) thông 
điệp, hình ảnh và âm thanh bằng điện tử; liên lạc bằng thiết bị đầu cuối máy vi tính; liên 
lạc bằng hệ thống thư điện tử, cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; 
cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ liên lạc cho hội 
thảo từ xa; viễn thông; cung cấp diễn đàn trực tuyến; điều hành phòng nói chuyện; cho 
thuê thời gian truy cập đến cơ sở dữ liệu máy vi tính; cung cấp cho người sử dụng truy cập 
vào cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến có chứa thông tin cá nhân; dịch vụ tin nhắn điện tử; 
cung cấp truy cập viễn thông và trực tuyến cho đối thoại giữa và trong những người dùng 
máy tính, thiết bị cầm tay và di động và các thiết bị liên lạc khác.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin và tin tức giải trí trực tuyến liên quan đến 
phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, thể thao, du lịch, sự kiện hàng ngày, các 
nhân vật nổi tiếng thông qua mạng máy vi tính; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến 
liên quan đến giáo dục và giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến (từ một mạng máy 
tính); tổ chức các cuộc thi đấu liên quan đến giáo dục và giải trí; tổ chức các cuộc triển 
lãm vì mục đích văn hóa hoặc giáo dục.   

 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời 
một giao diện máy tính không tải xuống được để lập nên dịch vụ thông tin định danh trực 
tuyến; thiết kế, cập nhật, tạo lại, kiểm tra và phân tích hệ thống máy vi tính, phần cứng 
máy vi tính, phần mềm máy vi tính và chương trình máy vi tính; bảo trì (tạo lập và bảo trì) 
các điểm mạng cho người khác, xác định các điểm mạng máy tính (các trang web); thiết 
kế các điểm mạng và các ứng dụng phần mềm trên mạng máy tính toàn cầu và mạng máy 
tính trong nước và địa phương; thiết kế đồ họa và phát triển ứng dụng phần mềm đa 
phương tiện; kiểm tra hệ thống máy tính và mạng máy tính cho người khác; tích hợp hệ 
thống cơ sở dữ liệu máy vi tính; cung cấp thông tin và tin tức trực tuyến trong lĩnh vực 
công nghệ và khoa học; dịch vụ lưu trữ nội dung kỹ thuật số trên mạng internet (hosting) 
cho mục đích giáo dục và giải trí; khôi phục dữ liệu máy tính.  

 
 

(210) 4-2011-23498 (220) 04.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.15.15; 26.4.9 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bếp Việt   (VN) 
Thôn Lại Dụ, xã An Thượng, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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Nhóm 07: Máy xay sinh tố; máy giặt; máy hút bụi; máy sấy khô.  
 

Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ cá; bơ; sữa; thịt; trứng; xúc xích; sữa chua.  
 

Nhóm 30: Gạo; ngô rang nổ; kẹo lạc; bánh mỳ; tương ớt.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; phá dỡ các công trình xây dựng; giám 
sát việc xây dựng công trình; lắp đặt thiết bị điện; lắp đặt đường ống nước. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế; kiểm định (đo lường); dịch vụ thử nghiệm vật liệu; 
nghiên cứu dự án kỹ thuật; nghiên cứu vật lý, hóa học; kiểm soát chất lượng.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch; nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ; 
quán rượu; căng tin.  

 
 

(210) 4-2011-23564 (220) 07.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 25.12.1; A1.3.16; 22.5.25 
(731) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.   (LU) 

16, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg 
Luxembourg   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là: viết kịch bản, dàn dựng, sản xuất và biểu diễn chương 

trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu; viết kịch bản, dàn dựng, sản xuất, phân phối 
(không phải mua bán) và biểu diễn tác phẩm nghe nhìn; sản xuất chương trình biểu diễn 
trên sân khấu đa phương tiện; dịch vụ sòng bạc.  

 
 

(210) 4-2011-23565 (220) 07.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; A1.3.16; 25.12.1; 22.5.22 
(731) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.   (LU) 

16, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg 
Luxembourg   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là: viết kịch bản, dàn dựng, sản xuất và biểu diễn chương 

trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu; viết kịch bản, dàn dựng, sản xuất, phân phối 
(không phải mua bán) và biểu diễn tác phẩm nghe nhìn; sản xuất chương trình biểu diễn 
trên sân khấu đa phương tiện; dịch vụ sòng bạc.  
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(210) 4-2011-23566 (220) 07.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CIRQUE DU SOLEIL i.i.i. S.A.   (LU) 

16, Avenue Pasteur L-2310 Luxembourg 
Luxembourg   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí cụ thể là: viết kịch bản, dàn dựng, sản xuất và biểu diễn chương 

trình biểu diễn nghệ thuật trên sân khấu; viết kịch bản, dàn dựng, sản xuất, phân phối 
(không phải mua bán) và biểu diễn tác phẩm nghe nhìn; sản xuất chương trình biểu diễn 
trên sân khấu đa phương tiện; dịch vụ sòng bạc.  

 
 

(210) 4-2011-23631 (220) 08.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3; 3.7.7; A3.7.24; 1.17.11 
(591) Xanh lá cây, nâu đất, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn phát 
triển bền vững (SDC.,CORP)  
(VN) 
Nhà B1-1, khu đô thị 54 Hạ Đình, ngõ 
85 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
 

Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá. 
 

Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 
chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính. 

 
 

(210) 4-2011-23679 (220) 08.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Toàn Tâm   (VN) 
47/7 Trần Hưng Đạo, phường 6, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng cho mục đích tắm rửa và vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm dùng để 

vệ sinh; chế phẩm mỹ phẩm đùng để tắm; mỹ phẩm; xà phòng có tẩm dược chất. 
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Nhóm 05: Chế phẩm dược và chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dược 
và chế phẩm vệ sinh được sử dụng ngoài da cho mục đích y tế trong khoa da liễu và phụ 
khoa, chế phẩm khử trùng. 

 
 
(210) 

 
4-2011-23768 

 
(220) 

 
09.11.2011 

  (441) 25.05.2012 
(531) 3.9.1; A3.9.4; 1.3.1 
(591) Xanh dương, vàng, trắng, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Đặng Hiền Tín  (VN) 
64B Nguyễn Thái Học, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản đã chế biến; thực phẩm chế biến từ thủy hải sản. 
 

Nhóm 40: Bảo quản thủy hải sản, thực phẩm chế biến từ thủy hải sản.  
 
 

(210) 4-2011-24118 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, nâu, trắng 
(731) WANG TIEN - YU   (TW) 

No.312, Chenggong Rd., Changhua City, 
Changhua County 500, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Bu gi đốt nóng dùng cho động cơ diesel; pitông (bộ phận của máy và động cơ); 

xi lanh dùng cho động cơ và máy móc; bộ lọc (bộ phận của máy hoặc động cơ); bộ phận 
lọc để làm sạch không khí (dùng cho động cơ); dây cáp điều khiển của máy và động cơ.  

 
Nhóm 12: Phụ tùng ô tô như khớp các đăng; các bộ phận của cơ cấu lái và cơ cấu treo của 
« tô như đầu thanh kéo, đầu thanh răng, cụm cân trụ trượt, khớp cầu, khâu nối giữa, bộ 
trục tay gạt bên trong, đòn lắp bánh chạy không, tay lái, trục khuỷu gãy góc, cụm đòn 
điều khiển bên dưới, đòn chữ thập, khâu hãm.  

 
Nhóm 35: Mua bán phụ tùng ô tô, tàu thuyền, nông ngư cơ, xe cơ giới và động cơ xe cơ 
giới, các sản phẩm bằng cao su.  

 
 

(210) 4-2011-24133 (220) 11.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.1; 26.13.25 (540) 

  

(731) Vũ Thị Thu Hồng  (VN) 
25 hẻm 173/63/17 Hoàng Hoa Thám, Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến: cá, tôm, cua; thịt chế biến; gia súc, gia cầm chế biến, 
rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nâu đông, mứt, mứt quả, trứng, 
sữa và sản phẩm sữa, dầu thực vật và mỡ ăn.  

 
Nhóm 32: Bia; nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả và nước ép hoa quả (đồ uống không chứa cồn); xi-rô và các chế phẩm khác 
để làm đồ uống.  

 
Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô; vận tải bằng tầu thủy; vận tải bằng đường sắt; vận chuyển 
hành khách; môi giới vận tải; bãi đỗ xe; dỡ hàng; kho hàng hóa; đóng gói hàng hóa.  

 
 

(210) 4-2011-24179 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.13.1 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần nước 

khoáng Vĩnh Hảo   (VN) 
346 Hải Thượng Lãn ông, phường Phú 
Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 
Thuận  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng có chứa cola 

(đồ uống); nước uống tinh khiết; nước ép trái cây (đồ uống không cồn); nước sô đa (đồ 
uống).  

 
 

(210) 4-2011-24223 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; A25.7.7 
(591) Đỏ, da cam, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Võ Thành Công   (VN) 
Số 82/4 Lý Tự Trọng, phường 2, thành 
phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Cần khởi động (giò đạp). 
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe gôm: bộ xích nhông đĩa (bộ sên nhông đĩa); săm lốp xe máy; má 
phanh; chân phanh; bộ chế hòa khí (bình xăng con); lá côn (lá amaza); dây phanh; bộ nan 
hoa; bộ gác chân; xích cam, cần khởi động (giò đạp) dùng cho xe gắn máy.  

 
Nhóm 35: Mua bán xe; mua bán phụ tùng xe. 
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(210) 4-2011-24237 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicoet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến; bật lửa; mồi nhóm lửa; gỗ dùng để đốt lò sưởi; đuốc dùng ngoài trời; bấc 

nến; dầu thắp đèn  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-24238 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/320,767 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicoet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Kết cấu kim loại dùng trong vườn và trên thảm cỏ, cụ thể là cửa cuốn bằng kim 

loại, trục cửa cuốn, ban công kim loại lưới mắt cáo kim loại, hàng rào kim loại, cọc đỡ 
lưới mắt cáo kim loại, cổng kim loại và bờ rào trồng cây hoa, chậu hoa ở cửa sổ bằng kim 
loại; khung nhà kính bằng kim loại; chong chóng gió bằng kim loại; giỏ bằng kim loại 
thường; hộp trang trí không làm bằng kim loại quý; tượng để bàn không làm bằng kim 
loại quý; đồ ngũ kim dùng cho cửa, cụ thể, chìa khóa, trụ then, then cài và khóa bảo vệ; 
cái chặn cửa bằng kim loại; lưới lò sưởi bằng kim Ioại; ban công bằng kim loại; đồ ngũ 
kim dùng trong bếp và nhà tắm, cụ thể là cái nút kéo và quả đấm (ở cửa, tủ...); cái móc 
bằng kim loại; móc treo chìa khóa bằng kim loại; con lợn tiết kiệm bằng kim loại; sắt uốn 
mỹ thuật dùng để trang trí; đồ ngũ kim và đồ đạc bằng kim loại dùng để trang trí, cụ thể 
là, hộp thư, biển số nhà, bảng để địa chỉ bằng kim loại, quả đấm cửa, móc quần áo, nút 
kéo của ngăn bàn, quả đấm của ngăn bàn, tay kéo của ngăn bàn, nút kéo cửa tủ, quả đấm 
của tủ và tay cầm của tủ; móc treo chậu cây bằng kim loại; móc treo bằng kim loại để treo 
ống tưới nước; bình đựng bằng kim loại, cụ thể là bình đựng vòi tưới nước; cọc dùng trong 
vườn bằng kim loại.  
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(210) 4-2011-24245 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/320,753 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Chữ in giấy in/tài liệu in; văn phòng phẩm, phong bì thư, giá để thư, giá giữ/giá 

kẹp sách dạy nấu ăn; bìa cứng đề làm miếng lót cho khung tranh; đồ dùng văn phòng, cụ 
thể là ghim/đinh rệp, đinh ấn, cái ghim kẹp giấy cái kẹp giấy, ghim dập, dây thun/dây 
chun (văn phòng phẩm), bìa kẹp, nhãn dính, nhãn ghi chú dẫn/ghi đề mục/ghi thư mục, 
dụng cụ đục lỗ giấy tờ, bìa cứng đã gập để đựng tài liệu dạng treo, sổ ghi địa chỉ, băng 
dính dùng cho gia đình hoặc văn phòng phẩm; bìa cặp; bìa cặp có 3 vòng tròn ở gáy; bảng 
đen, bàng ghi bản tin/bảng thông báo, bảng từ, bảng để dính đinh đầu bẹt/đinh mũ; lịch để 
bàn; miếng lót dùng trên bàn giấy; bút; bút chì; bộ  khay để tài liệu trên bàn, dụng cụ 
đựng văn phòng phẩm dÓ trên bàn, lịch làm việc hàng ngày, vật dụng chặn giữ sách không 
bị đổ; hộp tài liệu để lưu giữ hồ sơ cá nhân và hồ sơ kinh doanh, khay đựng tài liệu; cái 
đục lỗ dùng trong văn phòng; album (sổ) và hộp lưu giữ ảnh; vật đánh dấu; bút sáp; chổi 
vẽ; quả địa cầu; hồ dán, keo dán và chất dính dùng cho mục đích gia đình hoặc văn phòng 
phẩm; đồ đạc bằng giấy dùng cho bữa tiệc, cụ thể là, túi bằng giấy dùng cho bữa tiệc, 
thiếp mời bằng giấy,quà cảm ơn/quà thiện chí bằng giấy dùng cho bữa tiệc; túi đựng quà 
bằng vải; thẻ quả tặng (làm bằng giấy); giấy gói quà; nơ gói quà bằng giấy và thẻ bài 
bằng giấy dùng cho quà tặng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-24251 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/320,810 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.   (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Lều/trại (mang đi được); lều, mái che bằng vải bạt; lưới/mạng lưới, không bằng 

kim loại; vòm che bằng vải bạt; mái che cây cối bằng vải bạt; lều du mục và võng bằng 
vải; túi và bao tải dùng trong trồng trọt, cụ thể là: túi và bao tải làm từ sợi tự nhiên hoặc 
nhân tạo, tất cả được dùng trong trồng trọt các loại thực vật, cây bụi hoặc cây trồng; giá 
treo cây làm bằng dây thừng; vỏ (túi) trùm phần vai áo để bảo quản quần áo.  
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(210) 4-2011-24255 (220) 14.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/320,807 13.05.2011 US 

  
(731) TARGET BRANDS, INC.    (US) 

1000 Nicollet Mall, Minneapolis, 
Minnesota 55403-2467, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 27: Thảm dày trải sàn; thảm có hoa văn/hóa tiết tạo dấu ấn; thảm chùi chân ở cửa; 

thảm có bề mặt được dệt, miếng thảm dài để trang trí sàn nhà/cầu thang; thảm dày có khả 
năng chịu lực, cụ thể là thảm chống trượt, giấy dán tường (trừ loại làm bằng hàng dệt); 
tấm viền cho giấy dán tường; thảm chùi chân sau khi tắm, thảm nhà tắm làm bằng vải. 

 
 

(210) 4-2011-24355 (220) 15.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư 
thương mại Saigontourist  
(VN) 
Lầu 1, tòa nhà SECC, số 799 Nguyễn 
Văn Linh, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn, găng tay đánh gôn; túi đựng vận dụng đánh gôn có hoặc không 

có bánh xe.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại hàng hóa; tư vấn nghiệp vụ thương mại; giới thiệu sản phẩm, 
trưng bày sản phẩm; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; đại lý thông tin thương mại; tư vấn tổ 
chức, quản lý, điều hành kinh doanh, hỗ trợ điều hành, quản lý doanh nghiệp thương mại 
hoặc công nghiệp, quản lý, điều hành kinh doanh của khách sạn; thông tin thương mại và 
tư vấn tiêu dùng; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa để mua và nơi cung cấp dịch 
vụ cho mục đích kinh doanh; nghiên cứu kinh doanh; dịch vụ khuyến mại, dịch vụ đẩy 
mạnh bán hàng; phân phát hàng mẫu, trang trí quầy hàng; đánh giá kinh doanh; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; tổ chức hội 
trợ, triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cảo, quản lý thương mại việc li - xăng 
sản phẩm và dịch vụ của người khác.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý các căn hộ cho thuê; cho thuê căn 
hộ, văn phòng; đại lý bất động sản; quản lý bất động sản; quản lý tài sản bất động sản; 
quản lý tòa nhà (bất động sản); đầu tư vốn; cho thuê bất động sản.  

 
Nhóm 37: Giám sát việc xây dựng công trình, xây dựng dân dụng và công nghiệp.  
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Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hóa, chuyên chở hàng hóa; kho 
hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Cung cấp các tiện nghi sử dụng cho chơi gôn, dụng cụ để sửa chữa tảng đất, cỏ, 
dụng cụ sửa chữa điểm đánh dấu phát bóng; dịch vụ giải trí; dịch vụ câu lạc bộ; dịch vụ 
câu lạc bộ sức khỏe; cung cấp các dịch vụ giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; 
trại tập luyện thể thao; cho thuê thiết bị thể thao; tổ chức các cuộc thi thể thao;  hướng dẫn 
nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc giáo dục) 

 
Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thiết lập bản vẽ xây 
dựng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; chỗ ở tạm thời: quán ăn tự phục vụ; 
căng tin, dịch vụ cung cấp thức ăn đồ uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà 
hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà trẻ ban ngày, trông trẻ ban ngày; 
cơ sở lưu trú tạm thời; nhà nghỉ du lịch. 

 
 

(210) 4-2011-24384 (220) 16.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh lá cây, vàng, xanh nước biển, đỏ, 

hồng, ghi, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FRESH STUDIO 
INNOVATIONS ASIA  (VN) 
48  ngõ 29 Võng Thị, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh về phát triển thị trường và xuất khẩu cho các sản 

phẩm nghề vườn và các sản phẩm thuỷ sản. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ tư vấn về kỹ thuật liên quan đến nghề vườn và nghề thủy sản. 
 
 

(210) 4-2011-24418 (220) 16.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 26.4.9; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Xanh nhạt, đậm, ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Công Nghiệp 
Bitech   (VN) 
Số 8, dãy 3, ngõ 6 phố Bế Văn Đàn, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất vật liệu xây dựng: máy công cụ, máy tạo hình kim loại, cấu kiện 

kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ ngũ kim, thiết bị vệ sinh, thiết bị lắp đặt trong xây dựng ống nối, 
khớp nối, ren chi tiết lắp ghép, phụ kiện cầu thang kim loại, thiết bị điện, máy móc thiết 
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bị phục vụ trong xây dựng, dịch vụ quảng cáo thương mại, dịch vụ tổ chức hội chợ thương 
mại, dịch vụ tư vấn thành lập doanh nghiệp, dịch vự tuyển dụng nhân sự.  

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông thuỷ lợi, hoàn 
thiện công trình xây dựng; dịch vụ diệt mối mọt và côn trùng có hại; trang trí nội thất. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công cơ khí (theo đơn đặt hàng của khách hàng).  

 
 

(210) 4-2011-24783 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 9.9.1; A9.9.15 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả (vật liệu giả da), và các sản phẩm được làm từ những chất liệu 

này, không thuộc các nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín 
dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khoá, ví đựng giấy tờ, cặp đựng hồ sơ, túi, túi xách 
đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ tài liệu, dây đeo vai, đay đai, đai (nẹp), hộp; da động 
vật, da sống; va li/hòm/rương và túi du lịch, ô/lọng, dù che nắng và gậy chống (gậy đi bộ), 
roi da, bộ yên cương và yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).  

 
 

(210) 4-2011-24785 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.1 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả (vật liệu giả da), và các sản phẩm được làm từ những chất liệu 

này, không thuộc các nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thẻ tín 
dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khoá, ví đựng giấy tờ, cặp đựng hồ sơ, túi, túi xách 
đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ tài liệu, dây đeo vai, đay đai, đai (nẹp), hộp; da động 
vật, da sống; va li/hòm/rương và túi du lịch, ô/lọng, dù che nắng và gậy chống (gậy đi bộ), 
roi da, bộ yên cương và yên cương.   

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).   

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
544 

(210) 4-2011-24788 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 24.17.5 
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả (vật liệu giả da), và các sản phẩm được làm từ những chất liệu 

này, không thuộc các nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thể tín 
dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khoá, ví đựng giấy tờ, cặp đựng hồ sơ, túi, túi xách 
đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ tài liệu, dây đeo vai, đay đai, đai (nẹp), hộp; da động 
vật, da sống; va li/hòm/rương và túi du lịch, ô/lọng, dù che nắng và gậy chống (gậy đi bộ), 
roi da, bộ yên cương và yên cương.   

 
Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục).   

 
 

(210) 4-2011-24789 (220) 21.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) VANS, INC.    (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và da giả (vật liệu giả da), và các sản phẩm được làm từ những chất liệu 

này, không thuộc các nhóm khác, cụ thể là ví, ví cầm tay của phụ nữ, ví đựng thể tín 
dụng, ví đựng danh thiếp, ví đựng chìa khoá, ví đựng giấy tờ, cặp đựng hồ sơ, túi, túi xách 
đi chợ của phụ nữ, cặp đựng giấy tờ tài liệu, dây đeo vai, đay đai, đai (nẹp), hộp; da động 
vật, da sống; va li/hòm/rương và túi du lịch, ô/lọng, dù che nắng và gậy chống (gậy đi bộ), 
roi da, bộ yên cương và yên cương.   

 
Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 35: Quảng cáo, điều hành kinh doanh, quản lý kinh doanh, tiếp thị; dịch vụ xúc 
tiến bán hàng; xúc tiến thương mại hỗn hợp (cho người khác); quảng cáo thương mại trên 
truyền hình, quảng cáo thương mại trên đài phát thanh ra-đi-ô; quảng cáo trực tuyến trên 
mạng máy vi tính; xúc tiến bán hàng trực tuyên trên mạng máy vi tính; cung cấp thông 
tin, bao gồm cả thông tin trực tuyến, về quảng cáo, điều hành kinh doanh và quản lý kinh 
doanh; dịch vụ quản lý sự kiện (tổ chức triển lãm hoặc hội chợ thương mại nhằm mục 
đích quảng cáo hoặc thương mại); dịch vụ cửa hàng bán lẻ và bán lẻ trực tuyến các loại 
quần áo, đồ di chân, tất cả các loại túi và túi xách của phụ nữ, ví và ba lô.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; cung cấp dịch vụ đào tạo; dịch vụ giải trí; các 
hoạt động văn hóa và thể thao, dịch vụ trang web nhật kí cá nhân (công bố trực tuyến các 
bài viết và nhật ký), công bố trực tuyến tài liệu đa truyền thông; dịch vụ giải trí, cụ thể là, 
sắp xếp và quản lý các cuộc thi đấu quốc tế cho các môn thể thao trên biển; tổ chức các 
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cuộc thi trượt ván/các môn thể thao mạo hiểm/buổi biểu diễn hay lễ hội nhạc rốc, tổ chức 
các buổi hòa nhạc và các chuyến du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-24884 (220) 22.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LA SERENA TECHNOLOGIES, LTD  

(HK) 
Rooms 2201 - 03, World Wide House, 
Central, Hong Kong 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ gia công titan, cán titan, đúc titan, mạ titan, bọc titan, tôi titan.  

 
 
 

(210) 4-2011-24938 (220) 23.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/342,534 09.06.2011 US 

  
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC   (US) 

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 
Santa Monica, CA 90404, United States 
of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Sản phẩm và thiết bị âm thanh, cụ thể là, tai nghe, loa phóng thanh và phụ kiện 

loa phong thanh cụ thể, loa trầm, loa siêu trầm, loa tuýt tơ (loa cỡ nhỏ phát ra âm thanh 
cao), loa âm lượng trung bình, bộ điều hưởng, bộ kích nén, bộ khuếch đại, bộ điều chỉnh, 
bộ giao cắt và vỏ loa; trạm lưu động dùng cho máy nghe nhạc mang đi được.  

 
 
 

(210) 4-2011-24962 (220) 23.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; 26.4.2; 26.4.4 
(591) Xanh, đen 

(540) 

    

(731) Công ty TNHH nông nghiệp 
Toàn Cầu  (VN) 
47A Tầm Vu, phường Hưng Lợi, quận 
Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật. 
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(210) 4-2011-25171 (220) 25.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Khánh  (VN) 
145 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện; động cơ của ô tô, xe máy  

 
 

(210) 4-2011-25172 (220) 25.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Khánh   (VN) 
145 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ;  ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện; động cơ của ô tô, xe máy 

 
 

(210) 4-2011-25173 (220) 25.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hoàng Mạnh Khánh   (VN) 
145 Lê Duẩn, phường Cửa Nam, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ; ô tô, xe máy, xe đạp, xe đạp điện; động cơ của ô tô, xe máy. 

 
 

(210) 4-2011-25300 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/399,370 16.08.2011 US 

85/399,381 16.08.2011 US 
85/399,390 16.08.2011 US 
85/399,405 16.08.2011 US 
85/399,415 16.08.2011 US 
85/399,429 16.08.2011 US 
85/399,440 16.08.2011 US 
85/399,446 16.08.2011 US 
85/399,455 16.08.2011 US 
85/399,465 16.08.2011 US 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America    

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 
loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.   

 
Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.    

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính (đồ dùng văn phòng); 
bản in litô (bản in thạch bản); sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách có chứa thông tin 
để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, 
nhãn dính có hình, tem và tiền xu.   

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.    

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Cốc; cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   

 
Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn, vải trải 
giường.   

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.    

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê.   
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(210) 4-2011-25304 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/351,827 21.06.2011 US 

85/351,843 21.06.2011 US 
85/351,812 21.06.2011 US 
85/351,849 21.06.2011 US 
85/351,861 21.06.2011 US 
85/351,875 21.06.2011 US 
85/351,910 21.06.2011 US 
85/351,931 21.06.2011 US 
85/351,938 21.06.2011 US 
85/351,958 21.06.2011 US 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.  
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD. 

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.   

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính (đồ dùng văn phòng); 
bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách có chứa thông tin 
để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, 
nhãn dính có hình, tem và tiền xu.  

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.  

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo. 

 
Nhóm 21: Cốc cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.   
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Nhóm 24: Thảm trang trí treo tường bằng vải; cờ bằng vải; khăn tắm; vải trải bàn; vải trải 
giường. 

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê. 

 
 

(210) 4-2011-25307 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/354,297 23.06.2011 US 

85/354,312 23.06.2011 US 
85/354,330 23.06.2011 US 
85/354,343 23.06.2011 US 
85/354,358 23.06.2011 US 
85/354,376 23.06.2011 US 
85/354,404 23.06.2011 US 
85/354,420 23.06.2011 US 
85/354,439 23.06.2011 US 
85/354,452 23.06.2011 US 

  
(731) THE SAUL ZAENTZ COMPANY  

(US) 
2600 Tenth Street, Berkeley, CA 94710 
United States of America    

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 06: Bức tượng nhỏ làm bằng kim loại thường; tác phẩm điêu khắc làm bằng kim 

loại thường; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim loại thường; nút chai bằng kim loại.    
 

Nhóm 08: Cái rìu; kiếm; dao và bao kiếm.  
 

Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử; chương trình trò chơi điện tử đa phương tiện tương 
tác; băng trò chơi viđêô; đĩa CD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim 
hoạt hình; đĩa DVD đã ghi phim giả tưởng, trò chơi giả tưởng và/hoặc phim hoạt hình; 
miếng gắn từ để trang trí; thẻ chơi trò chơi được ghi ở dạng đĩa CD.   

 
Nhóm 14: Đồ trang sức; đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dây xích đeo chìa khóa làm bằng kim 
loại quý; bức tượng nhỏ bằng kim loại quý.     

 
Nhóm 16: Bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật, cụ thể là bộ dụng cụ thủ công và mỹ thuật 
bằng đất nặn, bộ dụng cụ vẽ tranh thủ công và mỹ thuật, bộ dụng cụ giấy thủ công và mỹ 
thuật cho trẻ em; hình nhân vật bằng các tông; áp phích; giấy dính (đồ dùng văn phòng); 
bản in litô (bản in thạch bản), sách có nội dung về phim truyện và tiểu thuyết; thẻ đánh 
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dấu sách; bưu thiếp, thẻ chơi trò chơi (ấn phẩm in); sách có in ảnh; sách có chứa thông tin 
để các nhân vật đóng vai; lịch, ảnh ba chiều; tập album để sưu tầm các thẻ chơi trò chơi, 
nhãn dính có hình, tem và tiền xu.    

 
Nhóm 18: Da và giả da, và các sản phẩm làm bằng da và giả da, cụ thể là hòm và túi du 
lịch, hành lý; ô; túi thể thao, túi của người đi cắm trại; túi đựng quần áo; ba lô; cặp tài 
liệu; túi đeo hông; túi xách, thẻ hành lý; túi xách đi chợ; túi xách tay của phụ nữ; ví tiền; 
hộp đựng thẻ tín dụng; túi đựng đồ tập thể dục; cặp học sinh; túi đưa thư.    

 
Nhóm 20: Bức tượng nhỏ làm bằng pô-li-me hoặc đất sét pha pô-li-me; bức tượng nhỏ làm 
bằng chất dẻo; tác phẩm điêu khắc làm bâng pô-li-me hoặc đất sét pha pô li-me; tác phẩm 
điêu khắc làm bằng chất dẻo.   

 
Nhóm 21: Cốc cốc vại; cốc có chân; cái ly; hộp đựng đồ ăn trưa; bức tượng nhỏ bằng đất 
nung, thủy tinh hoặc gốm.     

 
Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là mũ nón và khăn đội đầu, áo vét tông, áo tay ngắn, áo thun 
ngắn tay, áo sơ mi, quần, áo váy, váy, tất, cà vạt (quần áo) và trang phục, cụ thể là trang 
phục mặc trong lễ Halloween (đêm trước ngày lễ các Thánh) và trang phục cho các trò 
chơi có các nhân vật đóng vai; giày dép; quần áo ngủ; quần áo cho trẻ sơ sinh.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi, cụ thể là mô hình nhân vật hành động, trò chơi dùng bảng, vũ khí đồ 
chơi, trò chơi cờ, trò chơi ghép hình ba chiều, trò chơi lắp hình; bộ đồ chơi để tạo ra các 
mô hình máy bay và xe tăng giống hình mẫu; trò chơi dùng thẻ chơi trò chơi; búp bê. 

 
 

(210) 4-2011-25388 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Ngọc Chu  (VN) 
889 Cách Mạng Tháng Tám, phường 7, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ, giày, dép. 

 
 

(210) 4-2011-25399 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Điện Tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 21: Chảo (nhôm hoặc Inox không dùng điện), bộ nồi (nhôm hoặc Inox không dùng 

điện). 
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(210) 4-2011-25463 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.7; A26.11.9; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH thang máy Bảo 

Minh   (VN) 
Số nhà 78 đường Nguyễn Cao, phường 
Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thang máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thang máy, phụ kiện 
thang máy.  

 
 

(210) 4-2011-25480 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.3.1; A26.11.12; A19.3.24 
(591) Tím, xám, trắng, đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hạnh An   (VN) 
10B Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 

 
 

(210) 4-2011-25481 (220) 29.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 17.5.1; A17.1.2; 17.1.1; A19.3.24 
(591) Xanh lá cây, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt, xám, đen, trắng, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Hạnh An  (VN) 
10B Phan Ngữ, phường Đa Kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2011-25532 (220) 30.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; 26.11.1 
(591) Đen, trắng, đồng, đồng đậm, xanh lam, 

tím 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bắc á     (VN) 
Số 117 đường Quang Trung, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ xúc tiến bán hàng và dịch vụ cho người khác thông qua thẻ tín dụng; 

các chương trình tri ân khách hàng truyền thống; thông tin về thương mại, tư vấn tổ chức 
và quản lý kinh doanh; kế toán; kiểm toán.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều 
khiển hội thảo; dịch vụ giải trí; xuất bản sách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ dưỡng cho người cao 
tuổi; căng tin; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2011-25539 (220) 30.11.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, piston, chốt ắc piston, thùng nước làm mát, xéc măng (bộ phận của 

máy hoặc động cơ).  
 
 

(210) 4-2011-25620 (220) 01.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh lá cây, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
¤ Kim Chất   (VN) 
Thôn Thôm Lạnh, xã Hà Hiệu, huyện Ba 
Bể, tỉnh Bắc Kạn  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 
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Nhóm 19: Gỗ xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; gỗ dán, ván gỗ ép, dùng 
cho xây dựng; khung cửa không bằng kim loại; khuôn cửa không bằng kim loại.  

 
Nhóm 20: Giường, tủ, bàn, ghế; rơm bện (trừ chiếu), đệm rơm.  

 
Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị nội ngoại thất, vật liệu xây dựng bằng kim loại và không 
bằng kim loại, đồ gỗ dùng trong gia đình như: giường, tủ, bàn, ghế.  

 
Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; dịch vụ cho vay có cầm cố tài sản.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; dịch vụ lắp đặt hệ 
thống cấp thoát nước; lắp đặt mạng lưới cấp điện; trang trí nội ngoại thất. khai thác lâm 
sản 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ; dịch vụ cửa hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng, 

 
 

(210) 4-2011-25658 (220) 01.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.2; 24.17.25; 24.17.17; 26.15.15 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh tím, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thế giới số 
Trần Anh  (VN) 
1174 đường Láng, phường Láng Thượng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, máy ép trái cây, máy hút bụi; máy phát điện; máy trộn rau quả; máy 

vắt cam; máy xay đa năng; máy xay sinh tố; máy xay thịt; máy mài dao; máy giặt; máy 
làm sữa đậu nành.  

 
Nhóm 09: Bàn là điện; cân; máy tăng điện áp; nhiệt kế (không dùng cho mục đích y tế), 
ổn áp, ổ cắm điện; ti vi; dàn âm thanh; máy casset; máy nghe nhạc; loa; âm li; đầu đọc 
đĩa; đầu đọc kỹ thuật số; thiết bị thu phát HD; phụ kiện ti vi; phụ kiện loa; thiết bị sinh khí 
ozon để khử độc rau quả. 

 
Nhóm 10: Máy đo huyết áp; máy mat-xa; máy trợ thính; máy xông mắt (thiết bị y tế).  

 
Nhóm 11: ấm đun nước chạy điện; ấm siêu tốc chạy điện; bếp điện từ; bếp ga; bình lọc 
nước; bình đựng nước chạy điện; bình cung cấp nước nóng chạy điện; bình thủy điện; cây 
nước nóng lạnh (thiết bị cung cấp nước nóng lạnh); chảo điện; đèn các loại; lẩu điện; 
nướng; lò sưởi; lò vi sóng; máy hút mùi; máy lọc nước; máy nướng bánh; máy pha cà phê 
chạy điện; máy (thiết bị điện) để làm sữa chua; máy sấy bát; máy sấy quần áo; máy sấy 
tóc; máy sưởi; máy xông hơi không dùng cho mục đích y tế; nồi áp; suất chạy điện; nồi 
bộ chạy điện; nồi cơm điện; nồi đơn chạy điện; nồi hấp chạy điện; nồi chiên chạy điện; 
nồi thủy tinh chạy điện; nồi ủ chạy điện; quạt các loại; phụ kiện bếp  ga; tủ lạnh; máy 
điều hòa không khí; máy làm lạnh; tủ đông; tủ đá. 
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Nhóm 21: ấm đun nước không chạy điện; bình đựng nước không chạy điện; chảo không 
chạy điện, hộp bảo quản thực phẩm; khay đựng bằng thủy tinh; nồi áp suất không chạy 
điện; nồi bộ không chạy điện; nồi đơn không chạy điện; nồi hấp không chạy điện; nồi 
chiên không chạy điện; nồi thủy tinh không chạy điện; nồi ủ không chạy điện; thớt thủy 
tinh; bàn chải đánh răng. 

 
 

(210) 4-2011-25721 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; A5.3.15; 3.6.1; 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dưỡng Dược 
Bảo Sinh   (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược liệu làm thuốc, thuốc chai, thốc lọ, thuốc viên, thuốc hộp, thực 

phẩm chức năng, thực phẩm dạng bột dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng viên thuốc 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng 
nước uống dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2011-25722 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; A5.3.15; 3.6.1; 3.6.6 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dưỡng Dược 
Bảo Sinh   (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược liệu làm thuốc, thuốc chai, thốc lọ, thuốc viên, thuốc hộp, thực 

phẩm chức năng, thực phẩm dạng bột dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng viên thuốc 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng 
nước uống dùng cho mục đích y tế.   

 
 

(210) 4-2011-25723 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; A5.3.15; 3.6.1; 3.6.6 (540) 

    

(731) Công ty cổ phần Dưỡng Dược 
Bảo Sinh   (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược liệu làm thuốc, thuốc chai, thuốc lọ, thuốc viên, thuốc hộp, thực 

phẩm chức năng, thực phẩm dạng bột dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng viên thuốc 
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dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng 
nước uống dùng cho mục đích y tế 

 
 

(210) 4-2011-25724 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; A5.3.15; 3.6.1; 3.6.6 (540) 

    

(731) Công ty cổ phần Dưỡng Dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược liệu làm thuốc, thuốc chai, thuốc lọ, thuốc viên, thuốc hộp, thực 

phẩm chức năng, thực phẩm dạng bột dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng viên thuốc 
dùng cho mục đích y tế, thực phẩm ăn kiêng dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dạng 
nước uống dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2011-25737 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.4; 26.3.1; 26.7.25; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Cam, xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Thái Nguyễn  (VN) 
12/49 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Tỏi ngâm dấm, củ tỏi, kim chi, củ kiệu.  
 

Nhóm 30: Tương ớt.  
 

Nhóm 35: Mua bán tương ớt, tỏi ngâm dấm, củ tỏi, kim chi, củ kiệu.  
 
 

(210) 4-2011-25810 (220) 02.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), 

ZWEIGNIEDERLASSUNG  
WADENSWIL  (CH) 
Moosacherstrasse 2, Au, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt và chống lại loài gây hại, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc 

trừ sâu.  
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(210) 4-2011-25911 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Nguyên 

Khoa Midea   (VN) 
Số nhà 20 ngõ 37 phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều, máy sục khí; bơm cao áp; máy khâu; máy giặt; máy 

hút bụi.  
 

Nhóm 08: Bình bơm thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); máy phun thuốc trừ sâu (dụng cụ 
cầm tay); mũi khoan (dung cụ cầm tay); khoan quay tay (dụng cụ cầm tay); bơm tay; 
dụng cụ để nạo (dụng cụ cầm tay).  

 
Nhóm 09: Bình ắc qui; bộ tích điện; máy tính điện tử; máy fax; bình chữa cháy; máy sinh 
khí ôzôn (thiết bị tạo ozon).  

 
Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng, sinh hơi nước gồm: quạt sưởi điện, ấm điện, quạt hơi nước, 
quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng gồm: nồi cơm điện.  

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia đình; đồ gia dụng bằng sứ; đồ gia dụng bằng 
gốm; đồ đựng dùng cho nhà bếp, không bằng kim loại quí; dụng cụ nhà bếp, không bằng 
kim loại quí; bộ đồ ăn (ngoài loại dao đĩa và thìa) không bằng kim loại quí.  

 
 

(210) 4-2011-25912 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần Nguyên 

Khoa Midea    (VN) 
Số nhà 20 ngõ 37 phố Mạc Thị Bưởi, 
phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện xoay chiều, máy sục khí; bơm cao áp; máy khâu; máy giặt; máy 

hút bụi.   
 

Nhóm 08: Bình bơm thuốc trừ sâu (dụng cụ cầm tay); máy phun thuốc trừ sâu (dụng cụ 
cầm tay); mũi khoan (dung cụ cầm tay); khoan quay tay (dụng cụ cầm tay); bơm tay; 
dụng cụ để nạo (dụng cụ cầm tay).   

 
Nhóm 09: Bình ắc qui; bộ tích điện; máy tính điện tử; máy fax; bình chữa cháy; máy sinh 
khí ôzôn (thiết bị tạo ozon).    
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Nhóm 11: Thiết bị sưởi nóng, sinh hơi nước gồm: quạt sưởi điện, ấm điện, quạt hơi nước, 
quạt điện, nồi áp suất dùng điện (nồi hầm); đồ điện gia dụng gồm: nồi cơm điện.   

 
Nhóm 21: Đồ chứa đựng dùng trong gia đình; đồ gia dụng bằng sứ; đồ gia dụng bằng 
gốm; đồ đựng dùng cho nhà bếp, không bằng kim loại quí; dụng cụ nhà bếp, không bằng 
kim loại quí; bộ đồ ăn (ngoài loại dao đĩa và thìa) không bằng kim loại quí.  

 
 

(210) 4-2011-25913 (220) 05.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PIAGGIO & C. S.p.A.   (IT) 

Viale Rinaldo Piaggio 25, 56025 
PONTEDERA (Pisa), Italy  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, phương tiện giao thông trên bộ, trên không hoặc dưới nước. 

 
 

(210) 4-2011-25979 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, ghi, trắng. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Phú Gia  (VN) 
Số nhà 5, tổ 36, khu đô thị mới Yên Hòa, 
phường Yên Hoà, quận cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 12: Xe cộ, ô tô, ô tô tải, xe rơ moóc; xe cộ di động trên mặt đất, trên không, dưới 

nước hoặc trên đường ray; cửa kính của xe cộ.  
 

Nhóm 19: Kính xây dựng; kính an toàn; kính tấm (kính nổi) dùng trong xây dựng; kính 
cách ly dùng trong xây dựng; cửa sổ bằng kính màu; kính alabat (kính thạch cao tuyết 
hoa, khoáng vật). 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống chưng cất; rượu mạnh; rượu vang; rượu votca; rượu uýt ki. 

 
 

(210) 4-2011-25986 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.8; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh, cam, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây lắp điện 
lực Đồng Tiến Phát  (VN) 
Lầu 1-36 Mai Thị Non, khu phố 3, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu ngành xây dựng như sắt xây dựng, khung kèo sắt nhà xưởng- nhà kho; 
vật liệu ngành cơ khí như xà thép, thép tấm, tole mạ kẽm. 

 
Nhóm 07: Máy công cụ phục vụ ngành xây dựng như máy đầm, máy trộn bê tông, máy 
rung; máy công cụ phục vụ ngành cơ khí như máy tiện, máy khoan, máy bào, máy đột, 
máy phay; máy công cụ phục vụ ngành điện, điện lực như tời điện; máy phát điện. 

 
Nhóm 09: Vỏ máy biến áp; vật liệu ngành điện, điện lực như dây nhôm dẫn điện: dây 
đồng dẫn điện, tủ điện, máy biến áp, cầu chì tự rơi, máy cắt cao áp, máy cắt hạ áp; máy 
công cụ phục vụ ngành điện, điện lực như máy đo cách điện, máy đo điện trở đất, máy đo 
điện áp, máy đo dòng điện; phe sắt từ máy biến áp (bộ phận cấu thành máy biến áp); 
chống sét van (thiết bị chống sét). 

 
Nhóm 11: Đèn điện chiếu sáng các loại.  

 
Nhóm 17: Thành phẩm ngành nhựa như ống nhựa mềm; sứ cách điện.  

 
Nhóm 19: Vật liệu ngành xây dựng như cát, đá, xi măng; ống nhựa cứng.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm như thịt đóng hộp; cá đóng hộp; sữa. 

 
Nhóm 31: Thực phẩm rau sạch, củ, quả sạch, tất cả chưa qua chế biến.  

 
Nhóm 32: Nước uống đóng chai; nước khoáng đóng bình; bia; nước ngọt (đồ uống không 
cồn). 

 
Nhóm 37: Thi công mới công trình điện công nghiệp, dân dụng, công trình chiếu sáng, 
trạm biến áp, đường dây trung hạ thế đến 35kv, công trình viễn thông, công trình cấp 
thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, khí công nghiệp; bảo trì công trình điện công 
nghiệp; dân dụng, công trình chiếu sáng, trạm biến áp, đường dây trung hạ thế đến 35kv, 
công trình viễn thông, thiết bị điện, thiết bị tin học viễn thông, máy biến áp điện lực. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2011-25990 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 (540) 

  

(731) Đỗ Trường Phú  (VN) 
Thôn Phú Vinh, xã An Khánh, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép, dây lưng (trang phục). 
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(210) 4-2011-25993 (220) 06.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Phương Thị  (VN) 
93/2/7H2 100 Bình Thới, phường 14, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Ampli (máy tăng âm), loa, đầu đĩa ghi, phát hình ảnh, âm thanh và micro.  
 

Nhóm 21: Tô, chén, bình, ly, lọ bằng thủy tinh, sành sứ.  
 
 

(210) 4-2011-26087 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.2; 7.3.1; 26.4.4; 26.4.8 
(591) Vàng, nâu, xám xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư kinh 
doanh bất động sản Ngôi Nhà 
Vàng   (VN) 
Phòng 3B05-3B06, tầng 4, khu B, tòa 
nhà Indochina Park, số 4 Nguyễn Đình 
Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý toà nhà 

(bất động sản); cho thuê căn hộ; môi giới bất động sản; quản lý tài sản bất động sản. 
 
 

(210) 4-2011-26095 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.15.15; 1.15.23; 26.4.4 
(591) Xanh, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
Len Sài Gòn  (VN) 
255 Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 

Nhóm 11: Đèn điện; đèn hồ quang; quạt gió. 
 

Nhóm 18: Túi xách các loại. 
 

Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt. 
 

Nhóm 24: Vải và hàng dệt không xếp vào nhóm khác; khăn trải bàn và trải giường. 
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Nhóm 25: Quần áo các loại; khăn; găng tay (trang phục); mũ; váy; thắt lưng (trang phục); 
bít tất. 

 
Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt, mứt 
quả. 

 
Nhóm 30: Bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn. 

 
Nhóm 31: Rau và quả tươi; Hạt giống, cây và hoa tươi; thức ăn động vật, mạch nha 

 
Nhóm 32: Bia, nước khoáng (đồ uống), nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ 
uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm khác để làm đồ 
uống. 

 
Nhóm 36: Quản lý tòa nhà; cho thuê căn hộ, cho thuê văn phòng; cho thuê bất động sản; 
đánh giá bất động sản; môi giới bất động sản; dịch vụ khai thuê hải quan.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; rải nhựa đường; giám sát xây dựng; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa 
thiết bị văn phòng; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ vận tải; vận chuyển bằng tàu thủy; vận chuyển 
bằng ô tô; cho thuê xe; dỡ hàng; dịch vụ bốc vác; đóng gói hàng hóa; thông tin về kho 
bãi; cho thuê kho hàng; dịch vu lưu kho; xếp hàng vào kho; cho thuê container; giao nhận 
hàng hóa.  

 
Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo; học viện (giáo dục), trường đào tạo (giáo dục). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ; nhà nghỉ du lịch; cho thuê 
phòng họp.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh.  

 
 
(210) 

 
4-2011-26113 

 
(220) 

 
07.12.2011 

  (441) 25.05.2012 
(531) 26.1.2; 24.15.21; 26.15.15 
(591) Đen, xám, tím, xanh dương, hồng 
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 16: Tài liệu hướng dẫn, giáo dục và giảng dạy dạng in sẵn trong lĩnh vực dinh 

dưỡng, sách mỏng in sẵn; cuốn sách quảng cáo mỏng, sách hướng dẫn, sách, sổ tay, tờ rơi 
tờ giấy quảng cáo mỏng, tờ thông tin và bản tin trong lĩnh vực dinh dưỡng. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, cụ thể là, tiến hành các lớp học, buổi nghiên cứu chuyên đề, 
hội nghị và hội thảo trong lĩnh vực dinh dưỡng và phân phát (không phải bán hoặc vận 
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chuyển)các tài liệu in liên quan dưới dạng bản in sẵn hoặc dạng điện tử về cùng chủ đề tại 
các lớp học, buổi nghiên cứu chuyên đề, hội nghị và hội thảo nói trên. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin về sức khỏe trong lĩnh vực dinh dưỡng; dịch vụ 
cung cấp trang web về thông tin sức khỏe và dinh dưỡng. 

 
 

(210) 4-2011-26138 (220) 07.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 25.5.25 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
NIC Việt Nam  (VN) 
Tầng 2, số 137 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung 
Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet. 

 
 

(210) 4-2011-26226 (220) 08.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; A5.3.13; 25.5.25; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
quốc tế ABIPHA  (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị mới Văn Phú, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, TP. Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.  

 
 

(210) 4-2011-26311 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.12; 9.1.10 
(731) PAUL & PAULINA COMPANY 

LIMITED  (TH) 
No. 25 Soi Ramkamhang 32(Visetsuk) 
Huamak Sub-District, Bangkapi District, 
Bangkok Metropolis, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm được làm bằng kim loại 

quý hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác; đồ trang trí cho trang 
phục bằng kim loại quý; đồ trang sức và hộp đựng chuyên dụng; đá quý; đồng hồ.  
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Nhóm 18: Cặp đựng tài liệu, ví cho nam và nữ; túi; túi nhỏ cầm tay; «. 
 

Nhóm 25: Quần áo cho nam và nữ; giầy; khăn quàng; thắt lưng (trang phục bằng vải); cà 
vạt; đồ lót; khăn (trang phục); tất; găng tay (trang phục); thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: kim loại quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm được 
làm bằng kim loại quý hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác, đồ 
trang trí cho trang phục bằng kim loại quý, vật dụng trang trí, khuy măng sét và kẹp cà 
vạt, đồ trang sức và hộp đựng chuyên dụng, đá quý, tác phẩm nghệ thuật làm bằng đá quý, 
vali, túi xách, ví, ô, dây lưng đeo vai, thắt lưng, quần áo, đồ đi ở chân, khăn chùm đầu để 
đội, quần áo trẻ em, quần áo nam và nữ; đồ bơi, áo mưa, trang phục, găng tay (bằng vải), 
khăn quàng cổ, thắt lưng (bằng vải), mũ, mũ lưỡi trai, quần áo tập thể thao, quần áo làm 
bằng giả da, quần áo bằng da, áo sơ mi, áo phông, giầy tập thể dục, băng đầu (bằng vải), 
áo khoác (bằng vải), quần legging, nơ đeo cổ, quần áo mặc nhà, dép quai hậu, quần lót, 
giầy, tất, giầy thể thao, tất dài, bộ com lê, quần áo tắm, mũ chống nắng, quần, quần áo lót, 
quần áo chống nước; giầy cao cổ; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
và quảng cáo; trình diễn sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý thương mại cấp li xăng sản phẩm và dịch vụ cho người khác; dịch vụ tiếp thị và 
dịch vụ thương mại về thiết kế, thời trang và quần áo. 

 
 

(210) 4-2011-26312 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; A26.11.12; 9.1.10 
(731) PAUL & PAULINA COMPANY 

LIMITED   (TH) 
No. 25 Soi Ramkamhang 32(Visetsuk) 
Huamak Sub-District, Bangkapi District, 
Bangkok Metropolis, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo cho nam và nữ; giầy; khăn quàng; thắt lưng (trang phục bằng vải); cà 

vạt; đồ lót; khăn (trang phục); tất; găng tay (trang phục).   
 

Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: kim loại quý và hợp kim của chúng và các sản phẩm được 
làm bằng kim loại quý hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác, đồ 
trang trí cho trang phục bằng kim loại quý, vật dụng trang trí, khuy măng sét và kẹp cà 
vạt, đồ trang sức và hộp đựng chuyên dụng, đá quý, tác phẩm nghệ thuật làm bằng đá quý, 
vali, túi xách, ví, ô, dây lưng đeo vai, thắt lưng, quần áo, đồ đi ở chân, khăn chùm đầu để 
đội, quần áo trẻ em, quần áo nam và nữ; đồ bơi, áo mưa, trang phục, găng tay (bằng vải), 
khăn quàng cổ, thắt lưng (bằng vải), mũ, mũ lưỡi trai, quần áo tập thể thao, quần áo làm 
bằng giả da, quần áo bằng da, áo sơ mi, áo phông, giầy tập thể dục, băng đầu (bằng vải), 
áo khoác (bằng vải), quần legging, nơ đeo cổ, quần áo mặc nhà, dép quai hậu, quần lót, 
giầy, tất, giầy thể thao, tất dài, bộ com lê, quần áo tắm, mũ chống nắng, quần, quần áo lót, 
quần áo chống nước; giầy cao cổ; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại 
và quảng cáo; trình diễn sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; 
quản lý thương mại cấp li xăng sản phẩm và dịch vụ cho người khác; dịch vụ tiếp thị và 
dịch vụ thương mại về thiết kế, thời trang và quần áo. 
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Nhóm 42: Thiết kế quần áo, thiết kế tạo mẫu thời trang; vẽ mốt quần áo, cung cấp thông 
tin và tư vấn về thiết kế quần áo; thiết kế hình ảnh nhân vật; tư vấn thiết kế hình ảnh nhân 
vật. 

 
 

(210) 4-2011-26313 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 9.1.10; A26.11.12 
(731) PAUL & PAULINA COMPANY 

LIMITED   (TH) 
No. 25 Soi Ramkamhang 32(Visetsuk) 
Huamak Sub-District, Bangkapi District, 
Bangkok Metropolis, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511) Nhóm 25: Quần áo cho nam và nứ; giầy; khăn quàng; thắt lưng (bằng vải); cà vạt; đồ lót; 

khăn tay; tất; găng tay. 
 
Nhóm 35: Bán buôn, bán lẻ: Kim loại quý và họp kim của chúng và các sản phẩm được 
làm bằng kim loại quý hay mạ kim loại quý mà không được xếp vào các nhóm khác, đồ 
trang trí cho trang phục bằng kim loại quý, vật dụng trang trí, khuy măng sét và kẹp cà 
vạt, đồ trang sức và hộp đựng chuyên dụng, đá quý, tác phẩm nghệ thuật làm bằng đá 
quý, vali, túi xách, ví, ô, dây lưng đeo vai, thắt lưng, quần áo, đồ đi ở chân, khăn chùm 
đầu để đội, quần áo trẻ em, quần áo nam và nữ, đồ bơi, áo mưa, trang phục, găng tay 
(bằng vải), khăn quàng  cổ, thắt lưng (bằng vải), mũ, mũ lưỡi trai, quần áo tập thể thao, 
quần áo làm bằng giả da, quần áo bằng da, áo sơ mi, áo phông, giầy tập thể dục, băng đầu 
(bằng vải), áo khoác (bằng vải), quần legging, nơ đeo cổ, quần áo mặc nhà, dép quai hậu, 
quần lót, giấy, tất, giầy thể thao, tất dài, bộ com lê, quần áo tắm, mũ chống nắng, quần, 
quần áo lót, quần áo chống nước; giầy cao cổ; quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích 
thương mại và quảng cáo; trình diễn sản phẩm trên phương tiện truyền thông cho mục 
đích bán lẻ; quản lý thương mại cấp li xăng sản phẩm và dịch vụ người khác; dịch vụ tiếp 
thị và dịch vụ thương mại và thiết kế, thời trang và quần áo. 
 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế tạo mẫu thời trang; vẽ mốt quần áo; cung cấp thông 
tin và tư vấn về thiết kế quần áo; thiết kế hình ảnh nhân vật; tư vấn thiết kế hình ảnh nhân 
vật. 

 
 

(210) 4-2011-26331 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, trắng, vàng, nâu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Phong Luân  
(VN) 
Số 39B, tổ 21 ngõ 10, khu Văn Công, 
phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
564 

(511)   Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng gỗ hoặc bằng sáp, thạch cao hoặc chất dẻo; bộ đồ không 
bằng kim loại dùng cho đồ gỗ như giường, tủ, cửa sổ và đồ nội thất trong gia đình ( trang 
trí); đồ gỗ; đồ đạc bằng kim loại; hổ phách vàng. 

 
Nhóm 35: Mua bán hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ, đồ thờ cúng và 
hàng hóa phục vụ mục đích tín ngưỡng khác, mua bán giường, tủ, bàn, ghế, mua bán đèn 
và bộ đèn điện, mua bán đồ gốm, sứ chai, lọ, đồ nội thất bằng gốm; dịch vụ giới thiệu sản 
phẩm với mục đích thương mại. 

 
 

(210) 4-2011-26373 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ tự 
động Đại Nam  (VN) 
Số 71, đường 318 Chánh Hưng, phường 
5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy trộn bê tông; máy móc trong dây chuyền sản xuất tự động trong công 

nghiệp; động cơ, đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); 
các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên 
bộ). 

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị dùng trong máy trộn bê tông, thiết bị văn phòng, linh kiện 
điện - điện tử, thiết bị máy móc công nghiệp, thiết bị viễn thông; bán buôn, đại lý xe có 
động cơ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng; cho thuê máy móc, thiết bị công nghiệp - xây 
dựng; lắp đặt máy móc - dây chuyền sản xuất công nghệ, dây chuyền sản xuất tự động 
hóa.  

 
Nhóm 42: Thiết kế, tư vấn, cài đặt, bảo trì phần mềm điều khiển cho máy trộn bê tông, 
phần mềm điều khiển dây chuyền sản xuất tự động trong công nghiệp; tư vấn chuyển giao 
công nghệ.  

 
 

(210) 4-2011-26406 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần EMG   (VN) 

Lầu 1, tòa nhà Centre Point, 106 Nguyễn 
Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý, cụ thể là: hoạt động tư vấn quản lý khách sạn, quản lý nhà 
hàng, spa, khu nghỉ; mua bán đồ uống; quản lý dự án. 

 
Nhóm 36: Hoạt động tư vấn đầu tư, môi giới bất động sản. 

 
Nhóm 37: Tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống do nhà hàng thực hiện; khách sạn . 

 
 

(210) 4-2011-26408 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn  (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản. 
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 19: Gốm sứ xây dựng.  
 

Nhóm 35: Tư vấn kế toán, tư vấn nhân sự, tư vấn quản trị doanh nghiệp, dịch vụ tiếp thị, 
xúc tiến thương mại, dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường, quảng cáo 
thương mại, mua bán thiết bị truyền dẫn mạng máy tính, điện thoại di động, thiết bị và 
linh kiện điện thoại di động, tư vấn về quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản trị và tư vấn quản lý tài chính, tư vấn về bất động sản, đại lý bảo 
hiểm, cho thuê mặt bằng, kinh doanh nhà ở, đầu tư xây dựng, đầu tư trong lĩnh vực kinh 
doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, nhà ở.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, khai thác đá, cát, sỏi, 
đất sét, cao lanh, khoáng hóa chất và khoáng phân bón.  

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng, công viên vui chơi giải trí, dịch vụ nhiếp ảnh, dịch 
vụ chiếu phim, dịch vụ dịch thuật.  

 
Nhóm 42: Tư vấn về môi trường, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 
cuộc sống, tư vấn, quản lý và thiết kế hệ thống máy tính và mạng máy tính, thiết kế tổng 
mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế nội - ngoại thất công trình, dịch vụ khảo sát và đo vẽ bản đồ.  

 
Nhóm 43: Khách sạn, nhà hàng ăn uống, khu nghỉ dưỡng.  
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Nhóm 45: Tư vấn đầu tư (về thủ tục, pháp lý). 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26409 (220) 09.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Đại Trường 

Sơn   (VN) 
193-203 Trần Hưng Đạo, phường Cô 
Giang, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y, thủy sản. 
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính.  
 

Nhóm 19: Gốm sứ xây dựng. 
 

Nhóm 35: Tư vấn kế toán; tư vấn nhân sự; tư vấn quản trị doanh nghiệp; dịch vụ tiếp thị; 
xúc tiến thương mại; dịch vụ nghiên cứu và cung cấp thông tin thị trường; quảng cáo 
thương mại; mua bán thiết bị truyền dẫn mạng máy tính, điện thoại di động, thiết bị và 
linh kiện điện thoại di động; tư vấn về quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ quản trị và tư vấn quản lý tài chính; tư vấn về bất động sản; đại lý bảo 
hiểm; cho thuê mặt bằng; kinh doanh nhà ở; đầu tư xây dựng; kinh doanh kết cấu hạ tầng 
khu công nghiệp, nhà ở.   

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông; khai thác đá, cát, sỏi, 
đất sét, cao lanh, khoáng hóa chất và khoáng phân bón.   

 
Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; đào tạo bổ sung, tu nghiệp định kỳ, bồi dưỡng nâng cao 
trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng; công viên vui chơi, giải trí; dịch vụ nhiếp ảnh; dịch 
vụ chiếu phim; dịch vụ dịch thuật.   

 
Nhóm 42: Tư vấn về môi trường, dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào 
cuộc sống; tư vấn, quản lý và thiết kế hệ thống máy tính và mạng máy tính; thiết kế tổng 
mặt bằng xây dựng công trình; thiết kế kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; 
thiết kế nội - ngoại thất công trình, dịch vụ khảo sát và đo vẽ bản đồ.  

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; khu nghỉ dưỡng. 

 
Nhóm 45: Tư vấn đầu tư (về thủ tục, pháp lý). 
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(210) 4-2011-26447 (220) 12.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ và thương mại An 
Phát  (VN) 
160 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị an ninh, thiết bị điện tử: thiết bị truyền dẫn tín hiệu máy quay, 

thiết bị mạng: hộp kết nối internet, thiết bị liên kết mạng nội bộ, thiết bị phòng cháy chữa 
cháy.  

 
 

(210) 4-2011-26565 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 1,542,876 09.09.2011 CA 

  
(731) COLLIERS INTERNATIONAL 

PROPERTY CONSULTANTS, INC.  
(US) 
1209 Orange Street, Wilmington, 
Delaware 19801, United States of 
America 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 16: Xuất bản phẩm in, cụ thể là tạp chí, báo và sách nhỏ có những bài viết và chủ 

đề chung về lợi ích liên quan đến bất động sản, tài sản thực, tài sản thương mại, tài sản để 
ở (nhà ở), tòa nhà và các doanh nghiệp; tài liệu giáo dục dạng in, cụ thể là tài liệu học tập 
(cho các khóa học), sách hướng dẫn, sách bài tập, bài tập phô tô, tờ mẫu, tài liệu đánh giá 
và sách học; tập giấy để ghi chép; tập giấy viết; dụng cụ viết.   

 
Nhóm 35: Cung cấp dịch vụ nghiên cứu và phân tích thị trường liên quan đến bất động 
sản, tài sản thực, tài sản thương mại, tài sản để ở (nhà), tòa nhà và các doanh nghiệp; dịch 
vụ bán đấu giá; cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý và môi giới cho người khác liên quan đến 
tiếp thị bất động sản.  

 
Nhóm 36: Cung cấp dịch vụ tư vấn, đại lý và môi giới cho người khác liên quan đến phát 
triển bất động sản, lập kế hoạch bất động sản, quản lý dự án bất động sản (quản lý bất 
động sản từ giai đoạn lên ý tưởng trên giấy cho đến giai đoạn ý tưởng đó được thực hiện 
và trở thành tài sản thực), đầu tư bất động sản, quản trị bất động sản, dịch vụ tài chính bất 
động sản, quản lý bất động sản, định giá thuế bất động sản, mua bán bất động sản, thuê và 
cho thuê bất động sản, định giá và đánh giá bất động sản, và môi giới bất động sản; cung 
cấp dịch vụ tư vấn, đại lý và môi giới cho người khác liên quan đến việc phát triển, lập kế 
hoạch, quản lý dự án (lập kế hoạch, tổ chức, quản lý và phát triển tài sản thương mại như 
toà nhà văn phòng, trung tâm y tế, khách sạn, phố buôn bán lớn, cửa hàng bán lẻ, trung 
tâm mua sắm, đất chăn nuôi/trồng trọt, nhà kho, nhà để xe, tài sản để ở (nhà ở), tài sản 
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công nghiệp, toà nhà, và các cơ sở kinh doanh), đầu tư, quản trị, quản lý, mua bán, thuê và 
cho thuê, định giá và đánh giá, mua lại và hợp nhất tài sản thương mại, tài sản để ở (nhà 
ở), sở hữu công nghiệp, tòa nhà, và các doanh nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2011-26583 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Trần Thị Trang   (VN) 
Thôn 9, xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm, 
tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 
 

(210) 4-2011-26632 (220) 13.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất - thương mại - xây 
dựng Đông á  (VN) 
116 Hoa Lan, phường 2, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; văn phòng phẩm (sổ ghi chép); vật liệu dùng 

cho các nghệ sĩ (giấy vẽ); vật liệu bằng chất dẻo để bao gói (dạng màng mỏng); tờ; túi 
bao bằng chất dẻo để bao bọc và đóng gói.  

 
 
 

(210) 4-2011-26678 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thiết bị phụ tùng ô tô 3S  (VN) 
Số nhà 43A, tổ 8 đê Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất làm mát động cơ 
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(210) 4-2011-26779 (220) 14.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 24.9.1; A18.5.3 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Đặng Thị Huyền  (VN) 
79 Hà Trung, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Tấm da thật và giả da dùng để bọc: yên xe máy, đệm ô tô, ghế salon, ghế văn 

phòng, ghế nhà hàng, đệm ghế massa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ,bán buôn tại cửa hàng,dịch vụ bán hàng qua mạng internet vỏ 
bọc bằng da thật và giả da. 

 
 
 

(210) 4-2011-26820 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9 
(731) KOBAYASHI PHARMACEUTICAL 

CO., LTD.   (JP) 
4-10, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, 
Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị sưởi ấm hoặc làm mát dạng túi chứa hóa chất bên trong có thể làm 

tăng hoặc giảm nhiệt độ khi sử dụng, không dùng cho mục đích y tế; miếng chứa gel làm 
nóng hoặc làm mát, không dùng cho mục đích y tế; thiết bị sưởi bỏ túi; phụ kiện của thiết 
bị sưởi bỏ túi; thiết bị khử mùi không khí; thiết bị làm mát; thiết bị làm nóng; thiết bị lọc 
nước; thiết bị làm sạch không khí; thiết bị vệ sinh.  

 
 
 

(210) 4-2011-26835 (220) 15.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ đun, ghi đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Hồng Vân  (VN) 
Số 4A Lê Thánh Tông, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 26: Tranh thêu bằng len, tranh thêu gồm len và phép vải trên tranh. 
 

Nhóm 27: Thảm (có thêu tranh trên thảm). 
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(210) 4-2011-26917 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.  

(JP) 
23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 

(210) 4-2011-26918 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.14 
(591) Vàng đậm 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần hãng sơn 
Đông á   (VN) 
Số 104, ngõ 140, đường Khuất Duy Tiến, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2011-26931 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 010051381 16.06.2011 EM 

  
(731) FINNOVATION S.A.    (LU) 

42, Avenue JF Kennedy L-1855 
Luxembourg    

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tiền tệ; dịch vụ bất động sản; dịch vụ tài chính, đặc 

biệt là dịch vụ thị trường chứng khoán, dịch vụ thị trường chứng khoán điện tử và sàn giao 
dịch cổ phiếu chưa niêm yết (OTC); dịch vụ ngân hàng, và dịch vụ chứng khoán và/hoặc 
dịch vụ môi giới tài chính; dịch vụ thanh toán bù trừ tài chính; báo giá thị trường chứng 
khoán; chứng thực tính, và tính toán các chỉ số liên quan đến chứng khoán và các quyền 
mua hoặc bán và hợp đồng hàng hóa bán giao sau; cung cấp thông tin liên quan đến dịch 
vụ chứng khoán và dịch vụ tài chính trên mạng Internet; dịch vụ tài chính, cụ thể là quản 
lý sàn giao dịch điện tử và giao dịch điện tử cho việc kinh doanh sản phẩm tài chính; cung 
cấp thông tin chứng khoán điện tử; dịch vụ lưu ký chứng khoán tập trung, dịch vụ tài 
chính, cụ thể là cung cấp thông tin trong các lĩnh vực tài chính và thị trường chứng khoán 
qua mạng Internet hoặc qua cơ sở dữ liệu máy tính; dịch vụ tài chính, cụ thể là giải quyết 
và quản lý việc kinh doanh quyền phát thải (thải khí/chất gây ô nhiễm ra môi trường); 
cung cấp thông tin tài chính; cung cấp giao dịch liên quan đến cổ phiếu, chứng khoán, 
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hàng hóa, hợp đồng hàng hóa bán giao sau, các quyền mua hoặc bán và chứng khoán tài 
chính; tổ chức và thực hiện các hoạt động của thị trường giao dịch cho dịch vụ tài chính 
và đầu tư tài chính và chứng khoán tài chính; dịch vụ ngân hàng; cung cấp thông tin trực 
tuyến về tài chính, doanh nghiệp, cổ phiếu, hàng hóa, hàng hóa bán giao sau và các quyền 
mua hoặc bán; dịch vụ môi giới trong các lĩnh vực cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư tín thác 
và chứng khoán nợ; dự kê giá cho cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư tín thác, hàng hóa, và 
chứng khoán tài chính; dịch vụ tư vấn và phân tích tài chính; cung cấp báo cáo thu nhập, 
dự toán và hướng dẫn, và thuyết trình mang tính phân tích và khuyến nghị trong các lĩnh 
vực cổ phiếu, trái phiếu, và chứng khoán tài chính; cung cấp thông tin thống kê và thông 
cáo báo chí trong các lĩnh vực cổ phiếu, trái phiếu, và chứng khoán tài chính; tiến hành 
trao đổi chứng khoán và dịch vụ thị trường chứng khoán có liên quan; dịch vụ chứng 
khoán điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ cho người khác có tính năng thực hiện giao dịch 
tự động thông qua các phương tiện điện tử và khả năng kép của thị trường bán đấu giá trên 
sàn giao dịch thực; cung cấp thông tin chứng khoán và tài chính cho người khác qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin về thị trường chứng khoán; cung cấp thông tin về 
chứng khoán tài chính, chứng khoán, dự kê giá tài chính và thương mại tài chính, giá trị 
chỉ số tài chính và thị trường tài chính; dự kê giả giao dịch chứng khoán; cung cấp thông 
tin chứng khoán/thị trường chứng khoán từ cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến; tổ chức giao 
dịch chứng khoán trực tuyến vì lợi ích của giao dịch cổ phiếu và chứng khoán tài chính; 
cung cấp giao dịch tài chính cho người khác để giao dịch chứng khoán và chứng khoán tài 
chính qua máy tính, qua mạng Internet, qua giao dịch trực tuyến và qua các kênh điện tử; 
cung cấp chỉ số tài chính chứng khoán được lựa chọn để cho phép người tiêu dùng đánh 
giá đầu tư và xu hướng thị trường trên thị trường chứng khoán; dịch vụ trao đổi chứng 
khoán điện tử, cụ thể là cung cấp dịch vụ cho người khác có tính năng thực hiện giao dịch 
tự động qua các phương tiện điện tử và khả năng kép của thị trường bán đấu giá trên sàn 
giao dịch thực; cung cấp thông tin tài chính và chứng khoán cho người khác qua mạng 
máy tính toàn cầu; cung cấp thông tin liên quan đến thị trường chứng khoán; dịch vụ thị 
trường chứng khoán; cung cấp thông tin về tài chính, chứng khoán, thị trường chứng 
khoán, thương mại và dự kê giá, giá trị chỉ số và thị trường; đảm bảo bản dự kê giá giao 
dịch cổ phiếu chứng khoán; dịch vụ thực hiện giao dịch chứng khoán; dàn xếp kinh doanh 
cổ phiếu và chứng khoán tài chính; tổ chức và thực hiện các hoạt động của thị trường giao 
dịch chứng khoán cho việc kinh doanh cổ phiếu và chứng khoán tài chính; tiến hành giao 
dịch chứng khoán có khả năng kép của thị trường bán đấu giá trên sàn giao dịch thực và 
có khả năng thực hiện giao dịch tự động qua các phương tiện điện tử; cung cấp thông tin 
thị trường chứng khoán; cung cấp thông tin tài chính cho bên thứ ba, đặc biệt liên quan 
đến mức chỉ số và như là nền móng cho sản phẩm tài chính, và cũng cho mục đích phân 
tích rủi ro, đánh giá rủi ro và định giá rủi ro của đầu tư tài chính và kinh doanh chứng 
khoán và cho mục đích kinh doanh riêng của mình; cung cấp dữ liệu và gói dữ liệu, đặc 
biệt là dữ liệu cấu thành chỉ số để tính toán và hợp thành chỉ số, đặc biệt là chỉ số chứng 
khoán cho bên thứ ba, và cũng cho mục đích phân tích rủi ro, đánh giá rủi ro và định giá 
rủi ro của đầu tư tài chính và kinh doanh chứng khoán và cho mục đích kinh doanh riêng 
của mình; cung cấp sự phân tích trong các lĩnh vực cổ phiếu, trái phiếu, và chứng khoán 
tài chính; cung cấp số liệu thống kê chứng khoán; cung cấp thông tin trao đổi chứng 
khoán; phân tích trong lĩnh vực đầu tư, cụ thể là thông tin về thương mại, dự kê giá, thực 
hiện đơn đặt hàng, giá trị chỉ số và thị trường chứng khoán; phân tích dữ liệu để định 
lượng cách thức hoạt động của thị trường tài chính.  
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(210) 4-2011-26978 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên GIFTCARDS  
(VN) 
213 Bùi Hữu Nghĩa, phường 1, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quảng cáo trực tuyến; quảng cáo bán hàng; nghiên cứu các đánh 

giá kinh doanh; tổ chức sự kiện nhằm mục đích quảng cáo. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-26979 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A3.9.24; 5.11.1 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
xuất nhập khẩu thực phẩm 
Phúc An  (VN) 
1B Cù Lao, phường 02, quận Phú Nhuận, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Mực, cua, cá, ghẹ, tôm sò (tất cả đã qua chế biến hoặc bảo quản). 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực, thực phẩm, đồ uống thông qua hệ thống siêu thị, cửa 
hàng.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-26992 (220) 16.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Một Thành Viên 
Bách Vạn  (VN) 
12/21/8 đường ĐHT 31, khu phố 1, 
phường Tân Hưng Thuận, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa kỹ thuật số, đầu máy hát karaoke; máy tăng âm (ampli); loa; bộ 

trén sãng (mixer); èng nãi (micr«).  
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(210) 4-2011-27114 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, hồng 
(731) Aener EnergÝa, S.L.U.   (ES) 

Calle Viento, 5. 28022 Madrid, Spain  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ nghiên cứu khoa học dùng trong phòng thí nghiệm, thiết bị 

và dụng cụ hàng hải, thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ chụp ảnh, thiết bị và 
dụng cụ quay phim, thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị và dụng cụ để cân, thiết bị và 
dụng cụ đo đạc; thiết bị và dụng cụ báo hiệu, thiết bị và dụng cụ giám sát; thiết bị và dụng 
cụ cứu hộ; thiết bị giảng dạy; thiết bị và dụng cụ dẫn điện, chuyển mạch điện, biến đổi 
điện, tích điện, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị lưu trữ dữ liệu từ tính, đĩa ghi, máy bán 
hàng tự động và cơ cấu dùng cho thiết bị tự động dùng tiền xu trả trước; máy ghi để tính 
tiền mặt; máy tính; thiết bị xử lý dữ liệu và máy tính; thiết bị dập lửa.  

 
 

(210) 4-2011-27116 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.16; A5.3.15; A5.1.5 
(591) Xanh lá hơi ngã vàng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
HOLDINGS  (VN) 
P1901, lầu 19, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục: tư vấn quản lý, hỗ trợ giáo dục; đào tạo: dạy nghề; 

đào tạo kỹ năng quản lý, dạy ngoại ngữ, giáo dục mầm non, giáo dục cấp 1, 2, 3 và đại 
học; phát triển các năng lực tinh thần; giải trí: trình bày các tác phẩm văn học và nghệ 
thuật nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-27117 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá hơi ngã vàng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyễn Gia 
HOLDINGS   (VN) 
P1901, lầu 19, tòa nhà Saigon Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 41: Các dịch vụ về giáo dục: tư vấn quản lý, hỗ trợ giáo dục; đào tạo: dạy nghề; 

đào tạo kỹ năng quản lý, dạy ngoại ngữ, giáo dục mầm non, giáo dục cấp 1, 2, 3 và đại 
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học; phát triển các năng lực tinh thần; giải trí: trình bày các tác phẩm văn học và nghệ 
thuật nhằm mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  

 
 

(210) 4-2011-27133 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm á Châu    (VN) 
Số nhà 18, phố Trưng Nhị, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 22: Bông thô; vải bạt; lưới đánh cá; vải nhựa; len thô đã được chải; cái võng.  

 
 

(210) 4-2011-27154 (220) 19.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.3.20; A26.11.12; 1.7.6; 18.3.21 
(591) Tím hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần BS   (VN) 
Phòng 211 số nhà 671 Hoàng Hoa Thám, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị văn phòng, mua bán khí công nghiệp; mua bán mực in; dịch 

vụ cho thuê máy móc thiết bị văn phòng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, cho thuê xe ô tô.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp thiết bị văn phòng.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề trong lĩnh vực ăn uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2011-27214 (220) 20.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Natural Choice  

(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 
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(511)   Nhóm 04: Nến và sáp (dùng để thắp sáng).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý); gạch trang trí 
bằng đất nung; cát xây dựng; xi măng; đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng). 

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ bằng mây tre lá, đồ mỹ nghệ bằng gỗ (dùng để trang trí). 

 
Nhóm 21: Các sản phẩm gia đình bằng gốm sứ như: bát tô; ấm chén; bình hoa; chậu hoa; 
đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng gốm, sứ, đất nung 

 
 

(210) 4-2011-27299 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần tư vấn kiến 
trúc và đầu tư xây dựng Phú 
Thịnh   (VN) 
Số 142, tổ 1 Thạch Cầu, phường Long 
Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây, lát; giám sát việc xây dựng công trình; xây dựng, thông tin về xây 

dựng, phá vỡ các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa 
chữa thang máy; dịch vụ cách điện, cách nhiệt, cách âm trong xây dựng, trát vữa, trát 
thạch cao.  

 
 

(210) 4-2011-27330 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Ngọc Thành  (VN) 
115 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất để ngăn ngừa sự xổ chỉ, tước chỉ trên tất; hoá chất để ngăn ngừa vết 

màu/dấu vết trên vải; chế phẩm để nện ép len dạ/chế phẩm để chuội hồ vải; hoá chất để 
ngâm)/ tẩm/ thấm ướt sợi dệt; hoá chất chống thấm nước cho vải/ sợi/ hàng dệt; hóa chất 
dùng để làm bóng sợi, vải, hàng dệt. 

 
Nhóm 02: Thuốc nhuộm alizarin; chất nhuộm màu cho da thuộc; chất thấm và bám màu 
cho da thuộc; mực cho ngành thuộc da; chất cắn màu cho da thuộc; thuốc nhuộm màu cho 
giày. 

 
Nhóm 03: Vải nhám; chế phẩm tẩy trắng (giặt giũ); kem dùng cho đồ da thuộc; chất làm 
mềm vải (dùng để giặt); nước men (nước hồ) dùng trong giặt giũ; chế phẩm bảo quản đồ 
da thuộc (chất làm bóng). 
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Nhóm 04: Chất bôi trơn dùng cho giày ống, ủng; chất bôi trơn dùng cho da thuộc, cho đồ 
da; chế phẩm bảo quản da thuộc, đồ da (dầu và mỡ); dầu để bảo quản da thuộc; mỡ động 
vật để làm nến, xà phòng; dầu dùng cho vải, sợi, hàng dệt. 

 
Nhóm 05: Bông thấm hút; băng dùng để băng bó; miếng đệm chăm sóc ngực; vải mềm để 
buộc vết thương dùng cho mục đích y tế; quần lót phụ nữ dùng khi có kinh nguyệt; khăn 
vệ sinh.  

 
Nhóm 06: Buồng thay quần áo tắm bằng kim loại; móc treo quần áo bằng kim loại; màn 
chắn lửa của lò; lưới mắt cáo bằng kim loại; bộ phận chia khăn lau, gắn cố đính, bằng kim 
loại; két an toàn. 

 
Nhóm 07: Máy dệt kim; máy là (dùng trong công nghiệp); máy cắt xén da thuộc; máy và 
thiết bị điện để giặt thảm; máy sấy khô (dùng trong công nghiệp); máy nhuộm. 

 
Nhóm 08: Kẹp là thẳng tóc; dụng cụ uốn lông mi; dụng cụ gấp nếp giấy, vải; nhíp nhổ 
lông, tóc; dây da để liếc dao cạo; dụng cụ xăm hình. 

 
Nhóm 09: Kính bảo hộ cho thể thao; áo phao cứu sinh; quần áo bảo hộ bằng amiăng để 
chống lửa; găng tay bảo hộ bằng amiăng để phòng chống tai nạn; màn che bằng amiăng 
cho lính cứu hoả; quần áo bảo hộ đặc dụng cho lĩnh vực hàng không.  

 
Nhóm 10: Đai nịt bụng; áo chẽn nịt bụng; tấm đệm bụng; quần áo chuyên dụng cho 
phòng mổ; khăn trải giường cho người bệnh không kiềm chế được; khăn trải giường vô 
trùng (dùng trong phẫu thuật).  

 
Nhóm 11: Hệ thống điều hoà không khí; thiết bị lọc không khí; bộ đồ cho bồn tắm; chăn 
điện, không dùng cho mục đích y tế; đệm sưởi (dạng tấm) dùng điện, không cho mục đích 
y tế; máy sấy tóc. 

 
Nhóm 12: Vỏ bọc ghế ngồi cho xe cộ; cột buồm; nhà xe lưu động; phà; thuyền phao; đai 
an toàn cho ghế ngồi xe cộ; thuyền buồm. 

 
Nhóm 13: Bao súng; chổi lau nòng súng; kính ngắm dùng cho súng và súng trường; dây 
đeo qua vai dùng cho vũ khí. 

 
Nhóm 14: Đồng hồ báo thức; vòng đeo tay (đồ trang sức, đồ kim hoàn); kẹp cài caravat; 
ghim cài ca vát; hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 

 
Nhóm 15: Nhạc cụ điện tử; sáo; đàn ghi ta; dụng cụ âm nhạc; bàn phím đàn piano; móng 
gảy dùng cho nhạc cụ dây. 

 
Nhóm 16: Bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa cứng; tã lót trẻ em bằng giấy hoặc 
xenluloza (dùng một lần); túi cho lò vi sóng; bìa cặp để kẹp tài liệu; vải đóng sách; vải bạt 
để vẽ tranh. 

 
Nhóm 17: Vải amiăng; tấm phủ amiăng; sợi amiăng; màn chịu lửa bằng amiăng; vải dệt 
từ thuỷ tinh để cách điện, cách nhiệt; vải dệt cách điện, cách nhiệt.  
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Nhóm 18: Cặp da; ba lô; túi đựng quần áo dùng khi đi du lịch; dây đeo vai bằng da thuộc; 
ví; túi cầm tay cho phụ nữ. 

 
Nhóm 19: Mành che (ngoài cửa) không bằng kim loại và vật liệu dệt; gỗ lát sàn; buồng 
thay quần áo tắm không bằng kim loại; cửa xếp, không bằng kim loại; vải địa kỹ thuật 
không dệt dùng cho xây dựng; bức ngăn côn trùng, không bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho người cắm trại; tấm rèm bằng hạt cườm để trang trí; tủ đựng 
nhiều ngăn kéo, mắc áo; giá treo áo; đồ bọc quần áo (để cất giữ, lưu kho). 

 
Nhóm 21: Tấm ván để là; chổi quét thảm; giẻ lau bằng vải để làm sạch sàn nhà; cái kẹp 
(cặp) quần áo; giàn phơi đồ đã giặt; vật trang trí bàn ăn. 

 
Nhóm 22: Mái che bằng vải dệt; tấm che phủ để ngụy trang; sợi dệt dạng thô; len dạng 
thô hoặc đã được sơ chế; tơ dạng thô; vải bạt.  

 
Nhóm 23: Chỉ và sợi chun dùng trong ngành dệt; Sợi và chỉ thêu; Sợi thuỷ tinh dùng trong 
ngành dệt; sợi tơ và chỉ tơ nhân tạo; sợi len. 

 
Nhóm 24: Khăn tắm (trừ quần áo); khăn phủ giường; tấm trải phủ giường; chăn; vải; lụa 
kÕp. 

 
Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; cà vạt; mũ đội đầu (trang phục); thắt lưng (trang phục). 

 
Nhóm 26: Khuy móc cho thân áo váy; khuy móc cho áo cánh phụ nữ; miếng độn áo nịt 
ngực; cúc khuy (dùng cho trang phục); khoá cài thắt lưng; móc dùng cho áo nịt ngực. 

 
Nhóm 27: Thảm chùi chân sau khi tắm; tấm phủ sàn; thảm chống trượt; thảm thêu (treo 
tường) không bằng vải; chiếu đan từ lau sậy; thảm dùng ở phòng tập thể dục. 

 
Nhóm 28: Găng tay chơi bóng chày; bóng bi-a; vật đệm bàn bi-a; ván lướt sóng; giày 
trượt băng có gắn lưỡi trượt; gậy đánh gôn. 

 
Nhóm 29: Bơ ca cao; kem bơ; pho mát; dầu dừa; dầu ngô; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Hương liệu cho thực phẩm (trừ tinh dầu); sôcôla; ca cao; cà phê; mì sợi; hạt 
tiêu (gia vị). 

 
Nhóm 31: Tôm nước ngọt (sống); cá còn sống; quả tươi; nho tươi; nấm tươi; rau tươi. 

 
Nhóm 32: Nước uống có gaz; bia; đồ uống không có cồn; nước ép trái cây; nước sô đa; 
nước (đồ uống). 

 
Nhóm 33: Rượu khai vị; rượu anh đào; rượu vôtca; rượu uýt ki; rượu sakê; rượu bạc hà. 

 
Nhóm 34: Gạt tàn dùng cho người hút thuốc; đầu ngậm điếu thuốc lá điếu; xì gà; bật lửa 
chuyên dùng cho người hút thuốc; tẩu thuốc lá; diêm. 
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Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày, dép, cà vạt, mũ đội đầu, thắt lưng, ví đựng, va li, túi 
xách, ba lô, vải vóc, chăn, ga, gối, đệm, đồ trang sức, len, sợi, chỉ may, nguyên phụ liệu 
may mặc, hàng da và giả da.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản; tư vấn bảo hiểm; môi giới bất động sản; tư vấn tài 
chính; quản lý bất động sản; quản lý tài chính. 

 
Nhóm 37: Cho thuê máy làm sạch; làm sạch quần áo; sửa chữa quần áo; xây dựng; giặt 
khô; dịch vụ giặt là.  

 
Nhóm 38: Thư điện tử; cho thuê máy fax; cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ truyền 
hình; dịch vụ điện tín; dịch vụ tổ chức hội nghị qua điện thoại.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; cho thuê xe; cho thuê quần áo lặn; dịch vụ 
cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển hành khách; dịch vụ lưu kho.  

 
Nhóm 40: Hồ vải; tẩy trắng vải; cắt vải; nhuộm vải; xử lý chống nhàu cho vải; may quần 
áo.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo 
chuyên đề; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; dịch thuật; tổ chức và điều 
khiển hội nghị. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế kiến trúc; thiết kế quần áo; thử nghiệm vải; dịch vụ lập quy 
hoạch đô thị; thiết kế trang trí nội thất; nghiên cứu mỹ phẩm.  

 
Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; nhà nghỉ dưỡng cho người cao tuổi. 

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; cắm hoa; chăm sóc sức khoẻ; xoa bóp; dịch vụ trang điểm; dịch 
vụ tắm hơi. 

 
Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; cho thuê quần áo; tư vấn sở hữu; thiết bị chữa cháy; bảo vệ 
đêm; cho thuê quần áo dạ hội. 

 
 

(210) 4-2011-27424 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ANSON'S HERRENHAUS KG   (DE) 

Berliner Allee 2, 40212 Dusseldorf, 
Germany 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 18: Da và giả da; da động vật; da sống; hòm (hành lý) và túi du lịch; va li, túi; túi 

xách tay, ví, túi xách tay của phụ nữ; hộp đựng chìa khóa bằng da; túi đeo lưng (ba lô), túi 
xách tay loại nhỏ; ô che; lọng và gậy chống; roi da, bộ yên cương và yên cương.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân (trang phục); đồ đội đầu (trang phục).  
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Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ bán lẻ 
qua trang mạng và mua hàng từ xa các mặt hàng sau: quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, 
chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, chế phẩm làm sạch, chế phẩm đánh bóng, 
chế phẩm tẩy sạch và chế phẩm mài mòn, xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, mỹ 
phẩm dưỡng tóc, kem đánh răng, kim loại quý và các hợp kim của chứng và các hàng hoá 
làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, đồ trang sức đá quý, đồng hồ và 
dụng cụ đo thời gian, da và giả da và các các sản phẩm bằng các vật liệu kể trên, da động 
vật, da sống, hòm (hành lý) và túi du lịch, va li, túi, túi xách tay, ví, túi xách tay của phụ 
nữ, hộp đựng chìa khóa bằng da; túi đeo lưng (ba lô), túi xách tay loại nhỏ, ô che, lọng và 
gậy chống, roi da, bộ yên cương và yên cương, dịch vụ tổ chức và thực hiện các sự kiện 
quảng cáo và các chương trình khách hàng trung thành.  

 
 

(210) 4-2011-27439 (220) 21.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.4.6; 26.4.2 
(591) Vàng, xanh 
(731) Công ty cổ phần An Phú Hưng  

(VN) 
Tổ 6, phường Lê Hồng Phong, thành phố 
Phủ Lý, tỉnh Hà Nam  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo; kem lạnh để ăn, 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý ký gửi hàng hóa: đường, sữa và các sản phẩm 
từ sữa, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc, tinh bột, các loại thực phẩm đóng gói như 
mỳ ăn liền, đồ uống như: nước hoa quả, nước ngọt, nước khoáng, nước tinh khiết, rượu, 
thuốc lá, mỹ phẩm, nước hoa, thực phẩm chức năng, thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản, 
máy móc sản xuất bánh, kẹo, nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất: bột mì, bột gạo. 

 
 

(210) 4-2011-27450 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.1.21; A1.1.10; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Ghi xám, xanh dương, trắng, đen 
(731) Cơ Sở Nhật Tiến   (VN) 

D19/19C/23/19 Phan Anh, phường Bình 
Trị Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 12: Dụng cụ xe như: bàn gác chân dùng cho người ngồi sau xe; tay cầm xe máy; 

chân chống dùng cho xe cộ; gác ba ga dùng cho xe máy.  
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(210) 4-2011-27520 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

nội thất Toàn Thiên ấn   (VN) 
90A Nguyễn Đình Chiểu, phường 
ĐaKao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; đồ trang trí bằng gỗ bao gồm: hàng thủ công mỹ nghệ 

bằng gỗ. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27529 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 25.1.25 
(731) Công ty cổ phần ẩm thực và 

thực phẩm Thuận Thiên  (VN) 
Số 191 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Thương mại - Đầu 
tư (INTRACO LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy gói bằng tinh bột; hồ tinh bột dùng cho văn phòng và gia đình. 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; mứt ướt; dầu thực vật dùng làm thực phẩm; thực phẩm được 
chế biến sẵn từ: rau, củ, quả, thuỷ hải sản, gia súc, gia cầm. 

 
Nhóm 30: Ca cao; sôcôla; kẹo; tinh bột; sản phẩm chứa tinh bột dùng làm thực phẩm: các 
loại bánh, mỳ ông, mì sợi.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng; đồ uống không cồn.  

 
Nhóm 35: Mua bán: thực phẩm, đồ uống; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh 
doanh.  

 
Nhóm 40: Xay xát bột; bảo quản thực phẩm và đồ uống.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện, nhà hàng ăn uống. 
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(210) 4-2011-27540 (220) 22.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CASTROL LIMITED     (GB) 

Wakefield House Pipers Way, Swindon, 
Wiltshire, SN3 1RE, United Kingdom    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp đặc biệt là chất bôi trơn và mỡ bôi trơn, xà phòng kim 

loại (metallic soaps) (chất phụ gia không phải hoá chất dùng cho dầu và mỡ công nghiệp) 
và chất béo và mỡ vô cơ khác; phụ gia không phải phụ gia hoá học dùng cho nhiên liệu, 
chất bôi trơn, mỡ; dầu công nghiệp dùng để xử lý kim loại; chất bôi trơn; benzin; chế 
phẩm để hút, thấm ướt, làm dính và lắng bụi; nhiên liệu; vật liệu chất đốt (bao gồm nhiên 
liệu cho động cơ và vật liệu thắp sáng); các loại dầu hộp số; các loại dầu truyền động. 

 
 
 
 

(210) 4-2011-27593 (220) 23.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.15; 7.1.24; A7.1.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Thuỷ Thanh Hương  
(VN) 
288/6 Huỳnh Văn Bánh, phường 11, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn và đại diện về bản quyền tác giả và các quyền liên quan đến 

quyền tác giả, dịch vụ tư vấn và đại diện về sở hữu công nghiệp, , dịch vụ tư vấn pháp lý. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27710 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TRIVENTO BODEGAS Y VINEDOS S. 

A.  (AR) 
Canal Pescara 9347, Russell, Maipu, 
Mendoza, Argentina 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang và rượu vang sủi bọt.  
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(210) 4-2011-27711 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/361,734 01.07.2011 US 

  
(731) LONDON GROUP, LLC  (US) 

8 Pinetree Lane, Old Westbury, NY 
11568, U.S.A  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia.  

 
 

(210) 4-2011-27716 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm  (VN) 
Số 106 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Hạt (ngũ cốc), rau tươi, hạt giống thực vật, cây con (cây giống). 

 
 

(210) 4-2011-27717 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm   (VN) 
Số 106 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính, quản lý tài chính, đầu tư vốn, đánh giá về tài chính, thông tin 

về tài chính.  
 
 

(210) 4-2011-27718 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm   (VN) 
Số 106 Trần Hưng Đạo, thị trấn Liên 
Nghĩa, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm 
Đồng  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng, thịt , cá (không còn sống), rau đóng hộp, quả đông lạnh, quả đóng hộp. 
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(210) 4-2011-27735 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LIMITED LIABILITY COMPANY 

"LINGUALEO"  (RU) 
Tverskaya str., 6, bldg. 5 RU-125009 
Moscow, Russian Federation 

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; cấp quyền truy cập vào cơ sở 

dữ liệu; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn càu; cung cấp các 
kênh viễn thông cho dịch vụ mua hàng từ xa; gửi tin nhắn; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của 
máy vi tính; dịch vụ hội thảo từ xa.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); đánh bạc; xuất bản sách thông tin giáo dục; thông 
tin giải trí; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); dịch vụ sắp đặt, không dùng cho 
mục đích quảng cáo; chụp ảnh dưới dạng vi phim; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ 
mạng máy tính; cung cấp xuất bản phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; đào 
tạo thực hành (thao diễn); sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên đề; tổ chức và điều khiển 
đại hội; tổ chức và điều khiển hội nghị; tổ chức và điều khiển hội thảo (tập huấn); tổ chức 
và điều khiển hội thảo; tổ chức và điều khiển hội nghị chuyên đề; tổ chức các cuộc thi 
(giáo dục và giải trí); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo và giào dục); phiên dịch 
ngôn ngữ cử chỉ; khảo thí giáo dục; dịch vụ chế bản tài liệu cho việc xuất bản điện tử; 
xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; xuất bản văn bản (không bao gồm những bài 
quảng cào); dịch vụ soạn thảo văn bản, không phải là văn bản quảng cáo; dịch vụ về giáo 
dục giảng dạy; dịch thuật; dịch vụ viết kịch bản phim; kịch. 

 
 

(210) 4-2011-27737 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.13; A26.11.12; 
A1.13.15 

(591) Nâu, vàng 
(731) Công ty cổ phần nhân lực 

quốc tế Việt  (VN) 
Nhà 16B TT10, khu đô thị Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ môi giới và tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp trong nước; dịch vụ 

xuất khẩu lao động (cung ứng người lao động cho doanh nghiệp nước ngoài); quảng cáo 
thương mại; môi giới thương mại; tư vấn quản lý doanh nghiệp; dịch vụ tổ chức các sự 
kiện nhằm mục đích thương mại như hội thảo, hội chợ triển lãm và các sự kiện văn hóa 
thể thao thời trang phục vụ doanh nghiệp.   
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Nhóm 36: Tư vấn bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản; định giá bất động sản; dịch vụ tư vấn đầu tư. 

 
 

(210) 4-2011-27755 (220) 26.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.21; 26.4.1 
(591) Đỏ, đỏ sẫm, vàng, vàng cam sẫm, tím, 

tím đậm, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

V H §  (VN) 
ấp 2, xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, 
tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều (đã sơ chế). 

 
 

(210) 4-2011-27771 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần BS  (VN) 
Phòng 211, số nhà 671 Hoàng Hoa 
Thám, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị văn phòng, mua bán khí công nghiệp, mua bán mực in; dịch 

vụ cho thuê máy móc thiết bị văn phòng (ngoại trừ máy điện thoại, máy fax, máy vi tính).  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hành khách, cho thuê xe ô tô.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ lắp ráp thiết bị văn phòng (cho người khác).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề trong lĩnh vực ăn uống. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2011-27797 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/501,210 21.12.2011 US 

(731) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.  
(MX) 
Ricardo Margain No. 444 Torre sur, Piso 
16 Col. Valle del Campestre, San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo Leãn 66265, 
Mexico  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
585 

(511)   Nhóm 01: Hợp chất nhựa tổng hợp dưới dạng hạt pô-ly-me sử dụng trong sản xuất chai, 
cốc, nắp đậy, khay, thùng chứa và các sản phẩm nhựa khác; hợp chất nhựa tổng hợp dưới 
dạng hạt po-ly-me sử dụng trong sản xuất chai lọ, cốc, nắp đậy, khay, thùng chứa và các 
sản phẩm nhựa khác; nhựa po-ly-me sử dụng trong sản xuất vật liệu nhựa hoặc sợi tổng 
hợp; nhựa tổng hợp sử dụng trong đóng chai và đóng gói; nhựa Po-ly e-ti- len te-re-ph-ta-
lat (PET); nhựa nhân tạo dạng thô; chất dẻo dạng thô; nhựa Po-ly e- ti-len te-re-ph-ta-lat 
(PET) dạng thô.   

 
 
(210) 

 
4-2011-27798 

 
(220) 

 
27.12.2011 

  (441) 25.05.2012 
(300) 85/501,304 21.12.2011 US 

  
(731) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.  

(MX) 
Ricardo Margain No. 444 Torre sur, Piso 
16 Col. Valle del Campestre, San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo Leãn 66265, 
Mexico  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng trong sản xuất po-ly-me; axit terephthalic (PTA) và nhựa Po-

ly e- ti-len te-re-ph-ta-lat (PET) sử dụng trong sản xuất Po-ly e-ti-len và chế biến po-ly- 
me; po-ly-me; hóa chất sử dụng trong các quá trình ép po-ly-me, po-ly-me dạng thô sử 
dụng trong công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2011-27799 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/501,166 21.12.2011 US 

  
(731) GRUPO PETROTEMEX, S.A. DE C.V.  

(MX) 
Ricardo Margain No. 444 Torre sur, Piso 
16 Col. Valle del Campestre, San Pedro 
Garza Garcia, Nuevo Leãn 66265, 
Mexico  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Tiền chất hóa học và nguyên liệu thô để sản xuất nhựa tổng hợp và po-ly-me; 

tiền chất hóa học của hợp chất, cụ thể là, axit lterephthalic (TPA) để sản xuất po-ly-me 
tổng hợp, po-ly-me dạng bột; hợp chất có thành phần chủ yếu là po-ly-me được sử dụng 
trong sản xuất hàng hoá thương mại, công nghiệp và nội địa; nhựa tổng hợp sử dụng trong 
sản xuất hàng hóa công nghiệp và thương mại; axit terephthalic (TPA) sử dụng trong sản 
xuất nhựa; hóa chất sử dụng trong sản xuất, cụ thể là axit terephthalic (TPA), tiền chất 
hóa học, cụ thể là axit terephthalic (TPA) để sản xuất po-ly-me tổng hợp.  
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(210) 4-2011-27806 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung   (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại, chốt móc khoá bằng kim loại (clemon), khoá cửa bằng 

kim loại ngoại trừ khoá điện, các loại phụ kiện lắp cho cửa bằng kim loại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27807 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH inox Quang 
Trung    (VN) 
Số 21, ngõ 2, đường Quang Trung, 
phường Quang Trung, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Nhóm 06: Bản lề bằng kim loại, chốt móc khoá bằng kim loại (clemon), khoá 

cửa bằng kim loại ngoại trừ khoá điện, các loại phụ kiện lắp cho cửa bằng kim loại. 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27845 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.15; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ. 
(731) Công ty cổ phần lương thực 

Bình Minh   (VN) 
Số 5 Hàng Quạt, phường Hàng Gai, quận 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; các sản phẩm làm từ gạo như thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo; đường 

(gia vị); muối (gia vị).  
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(210) 4-2011-27851 (220) 27.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(731) EASYSTORE MEMORY LIMITED  
(IE) 
25-28 North Wall Quay, Dublin 1, 
Ireland  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị bộ nhớ bán dẫn, cụ thể là mạch tích hợp, thẻ mạch điện tử và các thiết 

bị bán dẫn khác, cụ thể là thẻ nhớ không bị mất thông tin và thiết bị ngoại vi máy tính; bộ 
điều hợp để lắp máy phát âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số với máy tính cá nhân và thiết 
bị ngoại vi, tất cả các sản phẩm này thuộc nhóm 09.  

 
 

(210) 4-2011-27866 (220) 28.11.2011 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 

lát, gạch thẻ); gạch granite. 
 
 

(210) 4-2011-27867 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

 

(731) Công ty TNHH gạch men Bách 
Thành   (VN) 
Đường số 3, KCN Nhơn Trạch 1, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch men các loại (gạch men lát nền, gạch ốp 

lát, gạch thẻ); gạch granite.  
 
 

(210) 4-2011-27886 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tuệ Linh   (VN) 
Số 4, lô 4, khu 1765m2, tổ 28, phường 
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2011-27895 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Nam Long 

VCD   (VN) 
24 Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 3, thị Trấn 
Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tiếp thị liên quan đến bất động sản; quản lý dự án; kế toán; lập báo cáo 

tài chính; quản trị thương mại; quản lý hành chính theo đơn đặt hàng; quảng cáo; quảng 
cáo bằng cách đặt hàng qua đường bưu điện; cập nhật tư liệu quảng cáo; tư vấn cho người 
tiêu dùng (cung cấp thông tin thương mại); phân tích về giá cả; tư vấn và quản lý kinh 
doanh; tư vấn quản lý kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; tư vấn và cung cấp thông tin 
về kinh doanh; biên soạn thông tin vào cơ sở dữ liệu máy tính; biên soạn số liệu thống kê; 
hệ thống hóa cơ sở dữ liệu máy tính; tư vấn kinh doanh nghề nghiệp, giới thiệu hàng hóa; 
quảng cáo trực tiếp qua đường bưu điện; phổ biến các ấn phẩm quảng cáo; tổ chức triển 
lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ tư vấn liên quan đến quản lý 
kinh doanh; hỗ trợ quản lý nhằm mục đích thương mại hoặc công nghiệp, dịch vụ thông 
tin thương mại và tư vấn người tiêu dùng.   

 
Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư vốn bất động sản; phát triển vốn cho dự án về bất động sản (dự 
án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương mại); mua bán bất động sản; phát triển bất 
động sản cho khu vực hành chính và cơ sở hạ tầng có liên quan; quản lý bất động sản và 
khu vực hành chính sau khi hoàn thành; đại lý mua bán bất động sản; quản lý điền trang 
(bất động sản); đinh giá bất động sản; môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản 
lý bất động sản; dịch vụ thu tiền thuê (nhà, đất); cho thuê văn phòng (bất động sản); cho 
thuê căn hộ; cho thuê phòng ở; cho thuê biệt thự.   

 
Nhóm 37: Xây dựng bất động sản (dự án về nhà ở, khu công nghiệp hoặc khu thương 
mại); xây dựng khu hành chính bất động sản và cơ sở hạ tầng có liên quan; giám sát xây 
dựng các toà nhà; dịch vụ xây dựng.   

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; đào tạo, giáo dục, dạy nghề.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ thiết kế, tạo dáng, xây dựng vườn hoa và công viên; dịch vụ spa chăm 
sóc sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà.  
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(210) 4-2011-27903 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ cánh sen, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
may mặc Châu Văn  (VN) 
131/32/34 đường 26/3, khu phố 19, 
phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27921 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.2; 26.1.1; 2.1.4 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, đen, 

trắng, nâu 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED   (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2011-27928 (220) 28.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 3.1.1; 24.1.1; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, tím, đen, trắng 
(731) UNITED SPIRITS LIMITED    (IN) 

UB Tower, 24, Vittal Mallya Road, 
Bangalore-560 001, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2011-27986 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại cơ khí Hải Nam  
(VN) 
20/12KT3, quốc lộ 1K, khu phố Tây B, 
phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán bánh răng trụ, xoắn, côn thẳng, côn xoắn, đĩa xích; buôn bán trục 

truyền động, dao cắt, thân máy, các loại bạc, hộp số, búa nghiền, đe nghiền, búa nghiền 
siêu mịn. 

 
 

(210) 4-2011-27987 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 24.1.1; 25.1.9; A25.1.10 
(731) OROBIANCO S.R.L.   (IT) 

Via Schiapparelli 10 - 21013 Gallarate 
(Varese)- Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mắt/ kính râm, mũ bảo hiểm bảo vệ cho người đi xe đạp, kính bảo vệ mắt 

cho người đi xe đạp xe đạp, thiết bị và dụng cụ quang học.  
 

Nhóm 12: Xe đạp và phụ tùng của xe đạp. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm; dây đeo chìa khóa bằng kim loại quý, 
các trường hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quý, dây chuyền, vòng tay, nữ trang, 
bông tai, nhẫn, trâm cài, khuy măng sét, ghim cài cà vạt, ghim giữ cà vạt, làm bằng kim 
loại quý, máy ghi thời gian (đồng hồ), đồng hồ đeo tay, dây đeo của đồng hồ đeo tay; dây 
đeo đồng hồ.  

 
Nhóm 16: Máy đánh chữ chạy bằng điện và không bằng điện; mực viết (văn phòng 
phẩm), giấy, giấy than, dụng cụ học tập; tài liệu in sẵn, lịch; sách; sách bài tập, bút mực, 
bút chì; bút đánh đấu, tẩy, hộp đựng bút mực và bút chì; văn phòng phẩm, dụng cụ viết, 
lịch nhắc việc để bàn; bản in (khắc), khăn ăn làm bằng giấy; bức tượng (để trên bàn) làm 
bằng giấy bồi; ấn phẩm in, tạp chí, tranh ảnh, túi đựng ( phong bì, túi) làm bằng giấy và 
nhựa, máy và dụng cụ đóng sách (thiết bị văn phòng); tập giấy viết (văn phòng phẩm), hồ 
dán dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng; cọ lăn sơn của họa sĩ, vật liệu dùng để 
vẽ, tài liệu giảng dạy (không bao gồm thiết bị máy móc); mẫu mô hình của kiến trúc sư; 
tràng hạt của người đi đạo.  

 
Nhóm 18: ¤; da, thô hoặc bán thành phẩm; túi hành lý, túi có gắn bánh xe; cặp tài liệu; 
túi xách để đựng tài liệu; túi đựng tài liệu, cặp da đựng tài liệu; hòm có thể mang đi du 
lịch; va li, túi du lịch, túi sách đựng mỹ phẩm (rỗng); túi sách đựng đồ vệ sinh (rỗng); túi 
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sách đựng đồ trang điểm (rỗng); ba lô; túi đựng đồ dùng khi mua sắm; túi xách tay có hai 
quai, cặp học sinh, túi đựng đồ khi ra biển, túi xách tay, túi xách tay dùng cho những cuộc 
đi chơi ngắn, túi xách tay loại nhỏ dùng trên máy bay, túi vải buộc dây để mang đồ trang 
bị cắm trại; ví, ví cầm tay có thể đeo, ví cầm tay đựng tiền xu, túi đeo ngang hông, túi vải 
để đi du lịch; túi lưới dùng để đi mua hàng, túi dệt dùng khi đi mua sắm; túi vải buộc dây 
để mang đồ đi cắm trại có gắn bánh xe và va li có gắn bánh xe; túi đựng đồ tập thể hình 
đa năng; túi đựng đồ thể thao đa năng; túi đeo vai đựng đồ tập thể thao, hộp đựng thẻ tín 
dụng; vật trang trí bằng da dùng cho đồ đạc dây buộc bằng da, lông thú, gậy chống khi đi 
bộ, yên cương. 

 
Nhóm 25: Bộ quần áo; bộ quần áo cho trẻ em; bộ đồ tắm, thắt lưng, bộ quần áo không 
thấm nước, trang phục để giả trang, giày đá bóng, giày leo núi, giày, mũ, hàng dệt kim, 
găng tay (quần áo); cà vạt, khăn choàng; đai lưng; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo); áo choàng 
trong các buổi lễ; khăn choàng vai; khăn trùm đầu, khăn quàng cổ; dải áo thấy dòng đeo 
khi làm lễ, mũ chụp đầu khi tắm, băng đeo trên mắt khi ngủ, bộ đồ cưới.  

 
Nhóm 28: Quả bóng cho trò chơi, dụng cụ tập thể hình, máy tập thể dục, trang thiết bị thể 
thao của các bộ môn gôn, bóng mềm, bóng chày, bóng đá, quần vợt, khúc côn cầu, trượt 
tuyết, đấm bốc, bơi lội, kiếm đạo và thể dục.  

 
 

(210) 4-2011-28036 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.14; A3.1.25; 8.7.5; A6.19.9 
(591) Đỏ, vàng, đen, nâu, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; mỳ ống; mỳ sợi; đồ gia vị; hạt tiêu; bột canh; mì chính; hạt nêm; 

nước tương.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỳ ăn liền, mỳ ống, mỳ sợi, đồ gia vị, hạt tiêu, bột canh, mỳ chính, 
hạt nêm, nước tương.    

 
 

(210) 4-2011-28037 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 8.7.5; A6.19.9; 3.1.14; A3.1.25 
(591) Đỏ, vàng, đen, hồng, nâu, xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
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(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; mỳ ống; mỳ sợi; đồ gia vị; hạt tiêu; bột canh; mì chính; hạt nêm; 
nước tương.  

 
Nhóm 35: Mua bán mỳ ăn liền, mỳ ống, mỳ sợi, đồ gia vị, hạt tiêu, bột canh, mỳ chính, 
hạt nêm, nước tương.    

 
 

(210) 4-2011-28038 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 8.7.5; 3.1.14; A6.19.9; A3.1.25 
(591) Đỏ, vàng, nâu, đen, xanh, trắng, tím 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm ¸ 

Châu   (VN) 
Khu phố 1B, phường An Phú, thị xã 
Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 30: Mỳ ăn liền; mỳ ống; mỳ sợi; đồ gia vị; hạt tiêu; bột canh; mì chính; hạt nêm; 

nước tương.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỳ ăn liền, mỳ ống, mỳ sợi, đồ gia vị, hạt tiêu, bột canh, mỳ chính, 
hạt nêm, nước tương.    

 
 

(210) 4-2011-28040 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(731) NEW UNITED GROUP CO., LTD  

(CN) 
No. 68 Fenglin Road, Wujin Hi-tech 
Industrial Development Zone, 
Changzhou, Jiangsu Province, P.R.China

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Dụng cụ dập ghim (đồ dùng văn phòng); thiết bị dục lỗ dùng cho văn phòng; 

máy hủy giấy sử dụng cho văn phòng; dao rọc giấy (đồ dùng văn phòng); máy và thiết bị 
đóng sách (thiết bị văn phòng); tệp xếp giấy tờ, tài liệu (đồ dùng văn phòng); đồ dùng văn 
phòng trừ đồ đạc; hộp đựng đồ viết (bộ dụng cụ); thiết bị ép dẻo tài liệu dùng cho văn 
phòng.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho 
mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; quản lý 
thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; dịch vụ thuê ngoài (hỗ trợ 
kinh doanh); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích 
bán hàng hoặc quảng cáo; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; hỗ 
trợ quản lý doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại; hỗ 
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trợ quản lý kinh doanh; điều tra thương mại; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người 
khác); dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hoá và dịch vụ cho người khác).  

 
 

(210) 4-2011-28067 (220) 25.02.2010 
(641) 4-2010-03485 (441) 25.05.2012 

  
(731) YKK CORPORATION    (JP) 

1, Kanda Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, 
Japan   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy khâu; máy sản xuất khóa kéo; máy làm khuy áo; động cơ dùng cho máy 

khâu; máy công cụ để sản xuất các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại; máy cán kim loại; 
máy đúc dây kim loại; máy ép cơ khí; máy ép thủy lực; máy xén; máy ép nén những mẩu 
kim loại nhỏ; máy ép dầu thủy lực; máy kéo kim loại thành sợi; khuôn và khuôn kéo sợi 
(bộ phận của máy móc) để kéo kim loại thành sợi; máy và thiết bị máy móc dùng để sản 
xuất sợi hóa học; máy và thiết bị xe sợi; máy dệt; máy và thiết bị đan (len, sợi); máy chế 
tạo bằng cách đúc vật liệu vào khuôn để ép thành sản phẩm; máy chế tạo bằng cách đúc 
vật liệu vào khuôn để đùn ra sản phẩm; máy chế tạo sản phẩm bằng cách phun vật liệu 
nóng vào khuôn để tạo ra sản phẩm; máy đúc chất dẻo; máy nhuộm, máy in dùng cho 
ngành dệt; máy căng sợi dệt; máy và thiết bị dùng để sản xuất sản phẩm bằng cao su; máy 
và thiết bị dùng để khai thác đá; hệ thống đỗ xe cơ khí.   

 
Nhóm 14: Đồ trang sức cá nhân (không phải là khuy cài măng séc áo); khuy cài măng séc 
áo; vòng đeo chìa khóa bằng đồ trang sức rẻ tiền; dây đeo đồng hồ; móc dùng cho dây và 
dải đeo đồng hồ; đá quý bán thành phẩm và đồ giả đá quý.  

 
Nhóm 16: Hộp đựng bằng giấy; văn phòng phẩm và dụng cụ học tập; ấn phẩm in; cái dính 
dùng cho tã giấy; túi đựng thực phẩm bằng giấy có nút buộc; hộp bằng giấy có quai treo; 
hộp và túi bằng chất dẻo dùng để bao gói.  

 
Nhóm 17: Gioăng (miếng đệm); đầu nối dùng cho ống dẫn (không bằng kim loại); vật 
liệu để đệm kín; gioăng (miếng đệm) bằng cao su hoặc sợi lưu hóa; sợi lưu hóa (không 
dùng cho ngành dệt may); chỉ và tơ sợi lưu hóa (không dùng cho ngành dệt may); dây 
bằng cao su; tấm ván mỏng bằng chất dẻo (bán thành phẩm); tấm ván bằng chất dẻo được 
gia cố bằng sợi thủy tinh (bán thành phẩm); cao su nhân tạo; tấm chắn nổi để chống « 
nhiễm; vật liệu để bịt kín tấm chắn nổi chống ô nhiễm.    

 
Nhóm 20: Bộ đồ trang trí màn rèm không bằng kim loại; móc màn rèm; ray dùng cho 
rèm; vòng dùng cho màn rèm; thanh treo màn rèm; con lăn dùng cho màn rèm; cái móc 
màn; đồ gỗ nội thất; bộ đồ trang trí không bằng kim loại dùng cho đồ gỗ nội thất; ghế dài 
(đồ gỗ); cái móc được làm bằng chất dẻo để thay thế kim loại; kẹp (ghim) dây cáp không 
bằng kim loại (dùng cho máy tính và các thiết bị khác); bánh xe nhỏ của đồ gỗ không 
bằng kim loại; giá treo quần áo không bằng kim loại; túi ngủ; chuỗi hạt bằng chất dẻo; bộ 
đồ trang trí không bằng kim loại để dùng trong các dịp nghi lễ; thùng (bể) chứa không 
bằng kim loại hoặc bê tông; đinh không bằng kim loại; cái nêm không băng kim loại; đai 
ốc không bằng kim loại; đinh vít không bằng kim loại; đinh mũ không bằng kim loại; cái 
then cửa không bằng kim loại; đinh tán và bánh xe nhỏ ở chân đồ gỗ không bằng kim 
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loại; vòng đệm (gioăng) không bằng kim loại, không bằng cao su, không bằng sợi lưu 
hóa; khóa (không phải khóa điện và không bằng kim loại).  

 
Nhóm 22: Lưới làm từ băng sợi dệt và băng sợi co dãn dùng trong ngành y, ngành sản 
xuất quần áo thể thao, ngành sản xuất dụng cụ thể thao ngoài trời, ngành sản xuất hành lý, 
ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp kỹ nghệ nói chung; sợi bông; sợi gai dầu; tơ sợi; 
sợi hóa dùng để dệt; sợi vô cơ dùng để dệt (không phải là sợi amiăng); nùi bông để làm 
lớp lót cho quân áo; cái võng; túi làm từ bông ép dùng để vận chuyển; dây thừng và dây 
viền được bện; dây viền được hồ; dây viền được xoắn; dây thừng chão; dây chão để leo 
núi; lều dùng để leo núi hoặc cắm trại.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể thao; đồ dùng để câu cá; đồ chơi.   

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công chất dẻo; dịch vụ nung gốm; dịch vụ chế biến gỗ; dịch vụ gia 
công đá, cụ thể là đẽo gọt đá theo đơn đặt hàng; thuê hoặc cho thuê máy móc và thiết bị 
dệt may; thuê và cho thuê máy móc và thiết bị gia công kim loại; thuê và cho thuê máy 
móc và thiết bị pha chế hóa chất; thuê và cho thuê máy khâu; thuê và cho thuê máy móc 
và thiết bị để xử lý và hoàn thiện các tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại. 

 
 
 

(210) 4-2011-28068 (220) 29.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Kim 
Huỳnh  (VN) 
578 đường Bà Hạt, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Trưng bầy, mua bán vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đá bán quý, đá nhân tạo.  
 

Nhóm 40: Gia công vàng bạc, kim loại quý có gắn đá quý, đá nhân tạo, đá bán quý.  
 
 
 

(210) 4-2011-28108 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.4 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu Linh Trung Tín   (VN) 
Số 100 đường Bưởi, phường Ngọc 
Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; mua bán các thiết bị viễn thông; mua bán linh 

kiện điện tử cụ thể là linh kiện của điện thoại di động, linh kiện của máy tính bảng, linh 
kiện của máy tính để bàn, linh kiện của máy tính xách tay. 
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(210) 4-2011-28111 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Nâu, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Long    (VN) 
Số 86 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các hàng hóa sau đây: máy nổ, máy phát điện, máy súc, máy xây 

dựng, máy ủi, máy may dân dụng, máy may công nghiệp, xe máy, ô tô, hàng điện tử, phụ 
tùng của ôtô, xe máy, điện lạnh, linh kiện máy vi ti, máy tính, vật liệu ngành may, rượu, 
bia, nước giải khát, thuốc lá, giường, tủ, bàn ghế, hàng nông sản như gạo; dịch vụ siêu thị 
các hàng hóa như: quần áo may sẵn, giầy dép, chăn, ga, gối, đệm, mũ nón, giấy in, bút bi, 
mỹ phẩm,thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, xà phòng, máy công cụ, máy bơm nước, 
dao cạo râu dùng điện, máy tính bàn, ghế bằng gỗ, thiết bị tập thể dục, thiết bị rèn luyện 
thể hình, chất dính dùng trong công nghiệp, véc ni, sơn tường,vật liệu xây dựng bằng kim 
loại, nhạc cụ điện tử, vật liệu xây dựng không bằng kim loại, sợi dệt, sợi len, giấy dán 
tường, thảm chống trơn, hoa quả tươi, đồ trang sức (đồ kim hoàn), đồng hồ đeo tay, đồ 
chơi bằng mô hình cho trẻ em, bát, rổ , thìa, đĩa dùng trong gia đình, ti vi, tủ lạnh, lò vi 
sóng, lò nướng, nồi cơm điện, điều hòa nhiệt độ, thuốc lá, diêm, bật lửa, điện thoại di 
động. 

 
 

(210) 4-2011-28130 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 1.15.15; 1.15.23; 25.5.25 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và du lịch Hoà Bình Xanh  
(VN) 
Số 28 ngách 354/15 Trường Chinh, 
phường Khương Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc và xử lý nước, không khí; thiết bị làm sạch rau quả, thực phẩm; 

thiết bị làm sạch môi trường cụ thể là: máy lọc nước, máy khử mùi, máy lọc không khí; 
thiết bị làm lạnh; thiết bị làm sạch rau quả sử dụng khí ôzôn. 

 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ làm sạch rau quả, thực phẩm, thiết bị làm sạch 
dân dụng và công nghiệp, thiết bị và dây truyền lọc và xử lý nước, thiết bị và dụng cụ làm 
sạch không khí, thiết bị làm sạch đồ dùng các nhân, gia đình; mua bán đồ nội, ngoại thất 
(bàn, ghế, tủ, kệ, giường), thiết bị chiếu sáng; mua bán các mặt hàng điện, điện tử, điện 
lạnh, bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin (máy hút bụi, máy giặt, máy pha cà phê, 
máy xay sinh tố, ti vi, đài, loa, âmply, máy tính, máy in, điện thoại); mua bán thiết bị vệ 
sinh, dụng cụ làm bếp, thiết bị sấy, quạt gió và thiết bị thông gió, quạt hút, máy hút ẩm 
không khí và các phụ kiện của chúng.  
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(210) 4-2011-28153 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ sản xuất 
Song Anh  (VN) 
752/18 Lạc Long Quân, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhãm 18: VÝ da, va li, «.  
 

Nhóm 25: Quần áo, giày dép, tất đi chân của nam,dây lưng bằng da (dùng cho quần áo).  
 

Nhóm 35: Mua bán ví da, dây lưng, va li ô, quần áo, giày dép, tất đi chân của nam. 
 
 
 

(210) 4-2011-28171 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HILDING ANDERS 

INTERNATIONAL AB   (SE) 
Ostra Varvsgatan 4, 211 19 Malmo, 
Sweden  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ gỗ nội thất; giường; bộ đồ giường (trừ đồ vải); gối để gối đầu; cái đệm; gối 

tựa làm đệm; chân đế giường (bộ phận của giường); ghế xô-pha loại nhỏ; ghế trường kỷ 
(®i-v¨ng).  

 
 
 

(210) 4-2011-28186 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 24.13.1 
(731) Vũ Hữu Hiền   (VN) 

6 bis Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện về văn hóa, giáo dục, thể thao, vui chơi, giải trí; dịch 

vụ tổ chức hội nghị, hội thảo; dịch vụ mở, tổ chức và tiến hành các lớp học, các buổi thảo 
luận, hội nghị, hội thảo về tôn giáo, nhân đạo và từ thiện. 
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(210) 4-2011-28199 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) VANS, INC.   (US) 

6550 Katella Avenue, Cypress, CA 
90630, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm và các hợp kim của chúng; các hàng 

hoá làm từ các kim loại này hoặc bọc bằng kim loại này, cụ thể là huy hiệu, hộp, tượng 
bán thân, tượng nhỏ, đồ trang trí cho mũ, thỏi kim loại, đồ trang trí cho giày, dây đeo chìa 
khóa, móc chìa khóa, vòng đeo chìa khóa; đồ trang sức, đá quý; đồng hồ và dụng cụ đo 
thời gian; đồng hồ đeo tay. 

 
Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn hoá; cung cấp 
thông tin, bao gồm cả trực tuyến, về giáo dục, đào tạo, giải trí, các hoạt động thể thao và 
văn hóa; dịch vụ xuất bản các bài viết hoặc nhật ký trực tuyến (dịch vụ weblog); xuất bản 
các tài liệu đa phương tiện trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là sắp xếp và tiến hành các 
trận thi đấu quốc tế trong lĩnh vực thể thao dưới nước; tổ chức các trận thi đấu (kỳ đại hội) 
môn trượt ván/ các môn thể thao mạo hiểm/ nhạc rock, các buổi hòa nhạc và tua (tour) 
diễn ca nhạc/sân khấu. 

 
 
 

(210) 4-2011-28211 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Bạch Quả  (VN) 

54-56 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

   

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (đồ đi chân), mũ nón (đồ đội đầu).  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, lụa tơ tằm, nguyên vật liệu 
ngành may, đồ lưu niệm cụ thể như hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan lát, thủ công mỹ 
nghệ sơn mài, tranh tre nứa lá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận tải.  

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ họa vi tính; thiết kế đồ họa nghệ thuật; thiết kế quần áo; thiết kế 
thời trang. .  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán rượu 
nhỏ (quán bar).  
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(210) 4-2011-28232 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.7.5; 26.4.1; A26.4.6; A17.2.2 
(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Leadgroup Industrial   (VN) 
Lô A1 -17, khu công nghiệp Vĩnh Lộc 2, 
đường Vĩnh Lộc 2, ấp Voi Lá, xã Long 
Hiệp, huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh của khách sạn/điều hành kinh doanh cho khách sạn; hỗ trợ 

điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; đại lý thông tin thương mại/hãng 
thông tin thương mại.  

 
Nhóm 36: Cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản; đánh giá bất động sản; môi giới bất 
động sản; quản lý bất động sản; đầu tư vốn; quỹ đầu tư; cho thuê văn phòng (bất động 
sản); cho thuê phòng ở; cho thuê căn hộ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; giám sát việc xây dựng công trình; thông tin về xây dựng; phá dỡ 
các công trình xây dựng; xây dựng các xí nghiệp; làm sạch tòa nhà (bề mặt bên ngoài); 
làm sạch tòa nhà (bên trong); dịch vụ chống ẩm (xây dựng); dịch vụ làm kín công trình; 
dịch vụ cách nhiệt, cách điện, cách âm trong xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; xây 
dựng dưới nước; xây dựng và sửa chữa kho chứa hàng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế bản vẽ xây dựng; thiết kế trang trí nội thất; thiết kế công nghiệp/thiết 
lập bản vẽ công nghiệp.  

 
Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; khách sạn cạnh đường cho khách có « 
tô; cho thuê nhà di động; đặt chỗ ở tạm thời/đặt chỗ trọ; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà nghỉ 
cho khách du lịch.  

 
 

(210) 4-2011-28234 (220) 30.12.2011 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19; A5.3.13 
(591) Vàng, xanh, xám 
(731) Công ty TNHH Bạch Quả   (VN) 

54-56 Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục); giày dép (đồ đi chân); mũ nón (đồ đội đầu).  
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Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách, lụa tơ tằm, nguyên vật liệu 
ngành may, đồ lưu niệm cụ thể như hàng thủ công mỹ nghệ, mây tre đan lát, thủ công mỹ 
nghệ sơn mài, tranh tre nứa lá.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải 

 
Nhóm 42: Thiết kế đồ hoạ vi tính; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; thiết kế quần áo; thiết kế 
thời trang. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ quán cà phê; quán rượu 
nhỏ (quán bar). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00015 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, xám đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - sản xuất Đạt 
Hiển Toàn  (VN) 
38/35C Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại (không dùng điện).  
 

Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; vòi nước; chậu rửa (lavabo); bệ xí (bồn cầu).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-00016 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - sản xuất Đạt 
Hiển Toàn   (VN) 
38/35C Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại (không dùng điện).    
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(210) 4-2012-00017 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại - sản xuất Đạt 
Hiển Toàn   (VN) 
38/35C Lãnh Binh Thăng, phường 13, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại (không dùng điện).   

 
 

(210) 4-2012-00021 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kha Thoa   (VN) 
Số 4, ngõ 151B Thái Hà, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo bằng truyền hình; dịch vụ quảng bá trên truyền hình.  
 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình; dịch vụ tổ chức hội nghị qua truyền hình, truyền 
thông.  

 
Nhóm 41: Giải trí bằng truyền hình, gia công phim điện ảnh, sản xuất phim; cho thuê 
phim điện ảnh; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-00037 (220) 03.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần  Dược thảo 

Phúc Vinh  (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y. 
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(210) 4-2012-00075 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.9; 26.3.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thiết bị và Phụ 
tùng Minh Đức   (VN) 
Số 33, phố Hàng Lược, phường Hàng 
Mã, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Bầu lọc dùng cho máy cơ giới. 

 
 

(210) 4-2012-00103 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; A5.1.8; 26.15.3; 26.15.13; 13.3.25
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ, đen, xanh 

da trời, hồng 
(731) Phạm Thị Thu Hà   (VN) 

Số 9, Chi Lăng, phường Nguyễn Trãi, 
thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Bình chứa nước bằng kim loại.  
 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng nước bằng năng lượng mặt trời; thiết bị vệ sinh như: vòi hoa 
sen, bệ xí, chậu rửa (thiết bị vệ sinh), vòi nước.  

 
 

(210) 4-2012-00104 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.16; 5.5.19; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và tư vấn Đại 
Dương Xanh  (VN) 
104/93 đường số 18, khu phố 2, phường 
Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo, giới thiệu sản phẩm, biện pháp đẩy mạnh bán hàng liên quan đến 

du lịch. 
 

Nhóm 39: Cho thuê tàu thuyền; tổ chức chuyến đi bằng tàu thuỷ trên biển; tổ chức cuộc 
tham quan du lịch; cho thuê xe cộ; tổ chức cuộc du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho vận chuyển 
hành khách; vận chuyển hành khách; vận chuyển hành khách du lịch; đặt chỗ cho vận 
chuyển; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
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(210) 4-2012-00127 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Y Khang   (VN) 
Biệt thự 11, vị trí 17, khu đô thị Xa La, 
phường Phúc La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 

Nhóm 30: Trà, cà phê.  
 

Nhóm 35: Quản lý kinh doanh, quản lý giao dịch (mua bán thực phẩm, thực phẩm chức 
năng, thực phẩm ăn kiêng, trà, cà phê, đồ uống, mỹ phẩm, xà phòng).  

 
 

(210) 4-2012-00144 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.12.1; A26.11.9; 26.13.1; 1.3.1; 
A5.5.20 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Nhật Thiên  

(VN) 
56A Nguyễn ái Quốc, khu phố 6, phường 
Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị máy móc văn phòng, máy vi tính, hàng điện tử (ti vi, đầu đĩa 

DVD, máy cát-sét, bộ khuyếch đại âm thanh, loa, micrô, bộ thu phát tín hiệu), văn phòng 
phẩm, hàng lưu niệm, thiết bị viễn thông, vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị xây 
dựng; tư vấn hỗ trợ quản lý kinh doanh trong nước. 

 
Nhóm 42: Thiết kế website; tư vấn công nghệ phần mềm ngành viễn thông tin học; tư vấn 
lập hồ sơ dự án đầu tư xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-00149 (220) 04.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.5; A19.7.16; 26.1.1 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Rượu ngô men lá 
NÀ MẠ   (VN) 
Tổ 2 thị trấn Yên Minh, huyện Yên 
Minh, tỉnh Hà Giang  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu ngô. 
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(210) 4-2012-00154 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghệ viễn thông PT  (VN) 
170/6 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Cáp sợi quang; bình ắc quy; bộ điều biến (modem); cột ăng ten vô tuyến; bộ 

máy phát viễn thông; máy in để dùng với máy vi tính; máy tính xách tay; camera. 
 
 

(210) 4-2012-00167 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Đỏ sẫm, đỏ tươi, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Rồng Vàng Việt 
Nam  (VN) 
Bãi Phượng, phường Biên Giang, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán ô tô và xe có động cơ khác; mua bán phụ tùng, 

các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác; mua bán các loại dầu nhờn, nước làm 
mát động cơ; mua bán tranh đá quý, đồ gỗ, hàng thủ công mỹ nghệ; mua bán lương thực, 
thực phẩm, nông sản.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa ô tô, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ (xe máy).  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-00186 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối Top A  
(VN) 
Số 5, ngõ 71, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị (bán buôn, bán lẻ trong các siêu thị các sản phẩm gồm: khẩu 

trang, bao cao su, bông ngoáy tai, thịt, cá đã chế biến, viên dầu cá, bánh kẹo, chè, cà phê, 
đồ chơi mô hình trẻ em, xe đạp, xe đẩy dùng cho trẻ em, tăm tre, hương thắp, giấy in, bút 
bi, thước kẻ, bàn, ghế bằng gỗ, thiết bị tập thể dục, thiết bị rèn luyện thể hình, chất dính 
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dùng trong công nghiệp, véc ni, vật liệu xây dựng bằng kim loại, nhạc cụ điện tử, vật liệu 
xây dựng không bằng kim loại, đồ nghệ thuật dùng để trang trí làm bằng gỗ, sợi dệt, sợi 
len, giấy dán tường, thảm chống trơn, hoa, quả tươi, đồ gia vị, thuốc lá, diêm, bật lửa, máy 
lọc, đồ trang sức (đồ kim hoàn), đồng hồ đeo tay); mua bán các sản phẩm thủy sản, hải 
sản, thịt động vật, thịt bò, quần áo khẩu trang, hàng gia dụng và hàng điện tử (mua bán 
bát, rổ, thìa, đĩa dùng trong gia đình, mua bán ti vi. tủ lạnh, lò vi sóng, lò nướng, nồi cơm 
điện), điện lạnh.  

 
 

(210) 4-2012-00193 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Nâu đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược NANO    (VN) 
Số 223A, tổ 40, phường Khương Trung, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo, bánh mì, kem ăn, ca cao, sô cô la.  

 
 

(210) 4-2012-00199 (220) 05.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Mua 

Bán Trực Tuyến  (VN) 
Lô 4, khu biệt thự C8, Mỹ Đình 1, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán trực tuyến: thắt lưng, ví da, quần áo, giày dép; quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-00259 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
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Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc Inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc Inox). 

 
 

(210) 4-2012-00292 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ISKID  (VN) 
Số 16A, Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 01: Phim chụp ảnh (nhạy sáng, chưa lộ sáng), giấy ảnh, hóa chất dùng cho chụp 

ảnh. 
 

Nhóm 40: Tráng rửa phim ảnh, in ảnh chụp, đóng khung cho ảnh chụp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 
 
 

(210) 4-2012-00293 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.4.4; 26.3.4; 16.3.1 
(591) Trắng, ghi, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ISKID   (VN) 
Số 16A, Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Phim chụp ảnh (nhạy sáng, chưa lộ sáng), giấy ảnh, hóa chất dùng cho chụp 

ảnh.  
 

Nhóm 40: Tráng rửa phim ảnh, in ảnh chụp, đóng khung cho ảnh chụp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 
 
 
(210) 

 
4-2012-00294 

 
(220) 

 
06.01.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) A5.5.21; A5.5.20 
(591) Đen, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ISKID   (VN) 
Số 16A, Ngõ Gạch, phường Hàng Buồm, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 01: Phim chụp ảnh (nhạy sáng, chưa lộ sáng), giấy ảnh, hóa chất dùng cho chụp 

ảnh.  
 

Nhóm 40: Tráng rửa phim ảnh, in ảnh chụp, đóng khung cho ảnh chụp.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh. 
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(210) 4-2012-00304 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; A5.3.13; A5.11.11; A25.3.3 
(591) Đỏ, đen, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Mỹ Lan   (VN) 
35 đường 50, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem (mỹ phẩm) bôi 

da; kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) 
ngừa mụn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00305 (220) 06.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty sản xuất kinh doanh 
tổng hợp Đông ¸ - TNHH  (VN) 
379C Nguyễn Văn Tư, phường 7, thành 
phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Các loại bánh, kẹo, mứt, kẹo dừa. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00361 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thương mại đồ 

da AD1995   (VN) 
121 Hàng Bông, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví da; cặp da; ba lô; va li.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); dây đeo quần; thắt lưng đựng tiền (trang phục); quần áo 
da; giày; cà vạt.  
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(210) 4-2012-00362 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.4.13; A3.4.4 
(731) Công ty TNHH thương mại đồ 

da AD1995  (VN) 
121 Hàng Bông, phường Hàng Bông, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 

(PHOENIX LAW) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ví da; cặp da; ba lô; va li.  
 

Nhóm 25: Thắt lưng (trang phục); dây đeo quần; thắt lưng đựng tiền (trang phục); quần áo 
da; giày; cà vạt.  

 
 
 

(210) 4-2012-00390 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.11.13; A19.1.12 
(731) Hợp tác xã sản xuất dịch vụ 

mây tre đan Thuỷ Lập   (VN) 
Thuỷ Lập, Quảng Lợi, Quảng Điền, 
Thừa Thiên Huế  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre gồm rổ, rá, thúng, mủng, đèn (đồ lưu 

niệm dùng để trang trí). 
 
 
 

(210) 4-2012-00391 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.11.13; 26.4.1; A25.7.8 
(731) Hợp tác xã sản xuất dịch vụ 

mây tre đan Bao La   (VN) 
Bao La, Quảng Phú, Quảng Điền, Thừa 
Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ làm từ mây, tre gồm rổ, rá, thúng, mủng, đèn (đồ lưu 

niệm dùng để trang trí). 
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(210) 4-2012-00392 (220) 09.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.16; 26.1.1; 3.7.7; A3.7.24 
(731) Nha Hải Thanh  (VN) 

Thôn 1, Vinh Hải, Phú Lộc, Thừa Thiên 
Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Thực phẩm chay gồm nước tương (làm từ đậu nành, gia vị), xì dầu, bánh chay. 

 
 

(210) 4-2012-00468 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.15; 21.1.16 
(591) Xanh nước biển, vàng chanh, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Li & Lim  (VN) 
Phòng 1901, lầu 19, Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm; tập anbom; quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) bằng 

giấy hoặc xenluloza (dùng một lần); khăn tã trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza (dùng một 
lần); lịch.  

 
Nhóm 20: Đồ nội thất dùng trong gia đình; đồ nội thất dùng trong văn phòng; nôi cho trẻ 
em; giường cũi của trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em; nệm, gối.  

 
Nhóm 24: Vải; hàng dệt bao gồm khăn trải bàn và trải giường; khăn tắm; chăn; rèm cửa; 
vỏ nệm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng; váy; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo).  

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; tấm phủ sàn; thảm thêu (treo tường) không bằng vải; bức trướng 
treo tường không bằng sợi dệt; chiếu; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; mặt nạ đồ chơi; giày trượt pa-tanh; trò chơi; đệm lót để bảo vệ 
(dụng cụ thể thao).  

 
Nhóm 35: Mua bán ấn phẩm, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, tập tranh ảnh, bưu 
thiếp, tập anbom, quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) bằng giấy hoặc xenluloza (dùng một 
lần), khăn tã trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza (dùng một lần), lịch, đồ nội thất dùng trong 
gia đình, đồ nội thất dùng trong văn phòng, nôi cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, xe đẩy 
cho trẻ em, chăn chiếu (không bao gồm chăn lông), vải, hàng dệt bao gồm khăn trải bàn 
và trải giường, khăn tắm, chăn, rèm cửa, vỏ nệm, quần áo, giày dép, mũ nón, khăn 
choàng, váy, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo), thảm trải sàn, tấm phủ sàn, thảm thêu (treo 
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tường) không bằng vải, bức trướng treo tường không bằng sợi dệt, chiếu, giấy dán tường, 
đồ chơi, búp bê, mặt nạ đồ chơi, giày trượt pa-tanh, trò chơi, đệm lót để bảo vệ; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức và quản lý chuỗi cửa hàng theo mô hình 
nhượng quyền thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  

 
 
 

(210) 4-2012-00469 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Li & Lim   (VN) 
Phòng 1901, lầu 19, Saigon Trade 
Center, 37 Tôn Đức Thắng, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm, văn phòng phẩm; tập anbom; quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) bằng 

giấy hoặc xenluloza (dùng một lần); khăn tã trẻ em bằng giấy hoặe xenluloza (dùng một 
lần); lịch.   

 
Nhóm 20: Đồ nội thất dùng trong gia đình; đồ nội thất dùng trong văn phòng; nôi cho trẻ 
em; giường cũi của trẻ em; xe cũi đẩy cho trẻ em; nệm, gối.    

 
Nhóm 24: Vải; hàng dệt bao gồm khăn trải bàn và trải giường; khăn tắm; chăn; rèm cửa; 
vỏ nệm.   

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng; váy; tã lót trẻ sơ sinh (quần áo).   

 
Nhóm 27: Thảm trải sàn; tấm phủ sàn; thảm thêu (treo tường) không bằng vải; bức trướng 
treo tường không bằng sợi dệt; chiếu; giấy dán tường.   

 
Nhóm 28: Đồ chơi; búp bê; mặt nạ đồ chơi; giày trượt pa-tanh; trò chơi; đệm lót để bảo vệ 
(dụng cụ thể thao).   

 
Nhóm 35: Mua bán ấn phẩm, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm, tập tranh ảnh, bưu 
thiếp, tập anbom, quần tã trẻ em (tã lót dạng quần) bằng giấy hoặc xenluloza (dùng một 
lần), khăn tã trẻ em bằng giấy hoặc xenluloza (dùng một lần), lịch, đồ nội thất dùng trong 
gia đình, đồ nội thất dùng trong văn phòng, nôi cho trẻ em, giường cũi của trẻ em, xe đẩy 
cho trẻ em, chăn chiếu (không bao gồm chăn lông), vải, hàng dệt bao gồm khăn trải bàn 
và trải giường, khăn tắm, chăn, rèm cửa, vỏ nệm, quần áo, giày dép, mũ nón, khăn 
choàng, váy, tã lót trẻ sơ sinh (quần áo), thảm trải sàn, tấm phủ sàn, thảm thêu (treo 
tường) không bằng vải, bức trướng treo tường không bằng sợi dệt, chiếu, giấy dán tường, 
đồ chơi, búp bê, mặt nạ đồ chơi, giày trượt pa-tanh, trò chơi, đệm lót để bảo vệ; tư vấn tổ 
chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức và quản lý chuỗi cửa hàng theo mô hình 
nhượng quyền thương mại; quảng cáo; giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2012-00501 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 29: Hương liệu gà (chiết suất từ thịt gà để nấu ăn); hương liệu thịt (chiết suất từ thịt 

để nấu ăn); đậu đã bảo quản; dừa nạo sấy khô; bột kem dừa; bơ dừa; lá cà ri (sấy khô hoặc 
đã được bảo quản); trứng; cá (không còn sống); mứt (ướt); mứt trứng dừa (dạng ướt); thịt; 
chất chiết suất từ thịt; thịt đã bảo quản; thịt đã nướng; đậu lăng đã bảo quản; nấm đã bảo 
quản; hành tây đã bảo quản; gia cần không còn sống; thịt gà đã nướng. 

 
Nhóm 30: Nước xốt thịt; bánh kẹp thịt gà. 

 
 

(210) 4-2012-00505 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 25.1.6 
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Hương liệu gà; hương liệu thịt; đậu đã bảo quản; dừa nạo sấy khô; bột kem 

dừa; b ¬ dừa; lá cà ri; trứng; cá (không còn sống); Mứt; mứt trứng dừa; thịt; chất chiết 
xuất từ thịt; nước xốt thịt; thịt đã bảo quản; thịt đã nướng; đậu lăng đã bảo quản; nấm đã 
bảo quản; hành tây đã bảo quản; gia cầm không còn sống; thịt  gà  đã nướng; bánh kẹp 
thịt gà.  

 
 

(210) 4-2012-00506 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 29: Hương liệu gà (chiết suất từ thịt gà để nấu ăn); hương liệu thịt (chiết suất từ thịt 
để nấu ăn); đậu đã bảo quản; dừa nạo sấy khô; bột kem dừa; bơ dừa; lá cà ri (sấy khô hoặc 
đã được bảo quản); trứng; cá (không còn sống); mứt (ướt); mứt trứng dừa; thịt; chất chiết 
suất từ thịt; thịt đã bảo quản; thịt đã nướng; đậu lăng đã bảo quản; nấm đã bảo quản; hành 
tây đã bảo quản; gia cầm không còn sống; thịt gà đã nướng. 

 
Nhóm 30: Nước xốt thịt; bánh kẹp thịt gà. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00554 (220) 10.01.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 2587323 11.07.2011 GB 

  
(731) AVON PRODUCTS, INC.   (US) 

1345 Avenue of the Americas, New 
York, New York 10105-0196, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; dịch vụ nhà phân 

phổi đối với các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, quần áo, đồ dùng trang điểm và chải chuốt 
cho cá nhân, mỹ phẩm, đồ trang sức, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm bổ sung 
dinh dưỡng thiết bị tập luyện và rèn luyện thể chất, đồ thể thao, sách, băng viđêô và âm 
thanh ghi sẵn, đĩa CD và các sản phẩm quà tặng, dịch vụ bán lẻ tại cửa hàng, bán tận nhà, 
chào hàng trực tiếp bởi các đại diện bán hàng độc lập, bàn hàng qua điện thoại, đặt hàng 
qua thư theo catalô và bằng các phương tiện cửa mạng thông tin máy tính toàn cầu, tất cả 
cho sản phẩm hay dịch vụ chăm sóc sắc đẹp, quần áo, đồ dùng trang điểm và chải chuốt 
cho cá nhân, mỹ phẩm, đồ trang sức, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, sản phẩm bổ sung 
dinh dưỡng, thiết bị tập luyện và rèn luyện thể chất, đồ thể thao sách, băng viđêô vâ âm 
thanh ghi sẵn, đĩa CD và các sản phẩm quà tặng; dịch vụ lên kế hoạch, thực hiện chiến 
dịch khuyếch trương và quảng cáo trong lĩnh vực tuyển dụng các đại diện bán hàng độc 
lập. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp việc đào tạo; giải trí; dịch vụ giáo dục và đào tạo 
kinh doanh để phát triển và tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo theo yêu cầu, tiến 
hành các chương trình giáo dục kinh doanh cho người nắm vị trí điều hành, nhân viên, 
cộng sự và đại lý; đào tạo kinh doanh, dịch vụ tư vấn đào tạo kinh doanh; dịch vụ giáo dục 
thông qua việc tiến hành các lớp học, hội nghị nghiên cứu chuyên đề, hội nghị và hội thảo 
trong lĩnh vực dịch vụ bán lẻ và việc buôn bán sản phẩm và phân phát tài liệu đào tạo liên 
quan đến các lĩnh vực này tại các lớp học, hội nghị nghiên cứu chuyên đề, hội nghị và hội 
thảo; dịch vụ giáo dục thông qua tiến hành các hội nghị, lớp học, hội nghị nghiên cứu 
chuyên đề và hội thảo trong lĩnh vực sức khỏe, dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, tài chính, 
tập luyện cơ thể, phong cách, chải chuốt và/hoặc sắc đẹp.  
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(210) 4-2012-00570 (220) 11.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.3.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
công nghệ Kiến Việt  (VN) 
173 Thống Nhất, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản. 
 

Nhóm 37: Vệ sinh dân dụng - công nghiệp. 
 

Nhóm 39: Giữ xe. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
 
 

(210) 4-2012-00574 (220) 11.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Hồng Phúc  
(VN) 
29/48 Đoàn Thị Điểm, phường 01, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Jambon, pa tê, giò thủ.  
 

Nhóm 30: Bánh mì, bánh ngọt. 
 
 

(210) 4-2012-00609 (220) 11.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9; A1.1.9; 16.1.4; 
24.15.1; 24.13.1; 2.9.14 

(591) Trắng, xám, xanh thẫm, xanh lá cây 
(731) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  

(KR) 
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, 
Suwon-si, Gyeonggi-do, Republic of 
Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy thu hình; màn hình máy tính; máy vi tính; máy vi tính có chức năng ghi 

chép; máy tính bảng; điện thoại thông minh; hệ thống rạp hát tại nhà bao gồm máy thu 
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hình; bộ khuếch đại âm thanh; loa âm thanh; máy đọc đĩa DVD; máy quay đĩa quang; 
kính đeo mắt; kính đeo mắt 3D; máy đếm tiền; máy fax; thiết bị đo tự động, dụng cụ đo; 
bảng thông báo điện tử; máy điện thoại; máy ảnh (chụp ảnh); thiết bị đo; dụng cụ định 
hướng tia laze; thiết bị kiểm tra tốc độ dùng cho xe cộ; máy đo tốc độ góc; thiết bị và 
dụng cụ dùng cho vật lý; cuộn cảm (điện); thiết bị tạo tia laze không dùng cho mục đích y 
tế; vật dùng quang học; dây điện thoại; chất bán dẫn; mạch tích hợp; bộ khuếch đại; màn 
hình video; điều khiển từ xa cho các thiết bị trong nhà; sợi quang học (sợi dẫn tia sáng); 
thiết bị điều hành thang máy; thiết bị mạ điện; thiết bị dập lửa; ống tia X không dùng cho 
mục đích y tế; kính bảo hộ; chuông cửa điện; thiết bi sạc pin; bản kính dương (nhiếp ảnh); 
thiết bị (PDA) hỗ trợ cá nhân kỹ thuật số dưới dạng máy tính cầm tay; máy nghe nhạc 
MP3; màn hình ti vi; điện thoại di động.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00645 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A5.5.20; 15.1.13; 21.1.17 
(591) Xanh đen, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế 
Trung Dòng  (VN) 
Khu phố Hoà Lân, phường Thuận Giao, 
thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 12: Đồ dùng bằng i-nôc: chân vịt i-nôc dùng trong tàu, thuyền. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-00683 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, đỏ, vàng, tím, da 

cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LDMH Phạm 
Nguyễn   (VN) 
29, 210/41, Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng,  tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh 
răng; nước rửa chén; nước lau sàn; nước lau kính; nước cọ nhà vệ sinh.   
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(210) 4-2012-00686 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6 
(591) Tím, hồng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH LDMH Phạm 
Nguyễn   (VN) 
29, 210/41, Đội Cấn, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc; chế phẩm đánh 
răng; nước rửa chén. 

 
 

(210) 4-2012-00687 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại kỹ 
thuật C.B.L  (VN) 
138/25 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-00688 (220) 12.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.15.15; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Trắng, bạc 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Hoàng Cương  (VN) 
214 A Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Nhựa Plastic bán thành phẩm dùng sản xuất thuyền, ca nô.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nhựa: mua bán sản phẩm từ nhựa Composite (nắp đậy băng truyền 
tải, thùng chở hàng, máng gió lạnh xe giường nằm, vỏ mô hình máy bay); mua bán đồ mỹ 
nghệ: giường, tủ, bàn ghế; mua bán tàu, thuyền, ca nô; mua bán phụ kiện tàu, thuyền, ca 
nô.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ đóng thuyền thể thao; dịch vụ đóng tàu.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ gia công đồ nhựa: gia công sản phẩm bằng nhựa Composite (nắp đậy 
băng truyền tải, thùng chở hàng, máng gió lạnh xe giường nằm, vỏ mô hình máy bay). 
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(210) 4-2012-00723 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng, nâu đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thực phẩm Ngự Vua  (VN) 
532 Vũ Hữu Lợi, phường Cửa Nam, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch trong lĩnh vực kinh doanh, 

thương mại: tập hợp và trưng bày các loại hàng hoá khác nhau (không kể vận chuyển) vì 
lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua hàng hoá này, các dịch vụ này có thể được 
cung cấp tại các cửa hàng bán lẻ, bán buôn hàng hoá hoặc thông qua thư đặt hàng từ ca-
ta-lô hoặc thông qua các phương tiện truyền thông điện tử, ví dụ: trang web hoặc các 
chương trình mua bán trên tivi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 

(210) 4-2012-00729 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.1; 26.1.1; 26.11.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence   (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm, mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
 
 
 

(210) 4-2012-00733 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 
dùng Provence    (VN) 
Lầu 3, tòa nhà Vina Giày 180-182 Lý 
Chính Thắng, phường 9, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội; sữa tắm; mỹ phẩm; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm); chế phẩm để 

làm sạch.  
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(210) 4-2012-00765 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A17.3.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Sài Gòn 
Tây Nguyên  (VN) 
451 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý; dịch vụ an ninh nhằm bảo vệ người và tài sản; các dịch vụ cá 

nhân và xã hội được cung cấp bởi người khác phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu của cá 
nhân, gồm dịch vụ hộ tống, dịch vụ hôn lễ.  

 
 

(210) 4-2012-00780 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.2.13; 3.4.7; 26.3.23 
(731) CHILEAN WINES COMPANY   (CL) 

2 Sur 665, of. 1301, Talca, Chile  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 

(210) 4-2012-00781 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GREKA DRILLING LIMITED   (HK) 

Unit 3308, 33rd Floor, Exchange Square 
Two, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học, sản phẩm hóa học, chất hóa học và các hợp chất hóa học tất 

cả dùng cho khai thác dầu, khai thác khí đốt, dung cho sản xuất dầu hoặc sản xuất khi 
đốt; chế phẩm hóa học, sản phẩm hóa học, chất hóa học và các hợp chất hóa học tất cả 
dùng  dùng để khoan, hoàn thành và bảo dưỡng kỹ thuật khoan giếng dầu và giếng khí; 
chất phụ gia (hóa chất) dùng để để khoan, hoàn thành và bảo dưỡng kỹ thuật khoan giếng 
dầu và giếng khí; hóa chất dạng sệt và hóa chất được lọc dùng để khoan giếng dầu và 
giếng khí; hóa chất có nguồn gốc từ than đá và các sản phẩm phụ từ than đá; chế phẩm 
dùng để bảo quản than (chế phẩm hóa học).  

 
Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; chất đốt (nhiên liệu); than cốc; dầu nhiên liệu; dầu 
diezen; gas nhiên liệu; dầu làm chất đốt; dầu hỏa; dầu dùng cho động cơ; xăng; dầu mỏ; 
xăng dầu dùng cho ngành dệt; than; nhiên liệu từ than; than bánh (nhiên liệu); than bụi 
(nhiên liệu); dầu than đá (nhiên liệu); dầu hắc ín than đá (nhiên liệu); nhiên liệu được làm 
từ than antraxit (than gầy) và than cốc; than khoáng (nhiên liệu); than đá lưu huỳnh nhẹ 
(nhiên liệu).  
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Nhóm 07: Máy sử dụng trong ngành công nghiệp khí và dầu và máy công cụ; động cơ và 
đầu máy (trừ loại dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và 
truyền động (không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ); máy phát điện; máy 
phát năng lượng điện; thiết bị cung cấp năng lượng điện (máy phát điện); máy phát điện 
dùng trong trường hợp khẩn cấp; máy cung cấp năng lượng điện dự trữ (máy phát điện); 
máy phát điện được tạo ra từ các nguồn tự nhiên; máy và thiết bị phát điện; máy phát điện 
được lắp đặt cố định; thiết bị cung cấp năng lượng (máy phát điện); tua bin dùng cho máy 
phát điện, máy chất khoáng sản (liên tàu, xe) chạy điện; máy đóng gói khoáng sản cơ học 
chạy điện; máy đóng gói than đá; máy cắt than đá; máy bốc xếp than; máy xúc than; máy 
và động cơ được sử dụng trong ứng dụng công nghiệp cho các ngành công nghiệp dầu mỏ, 
khí đốt và than đá; máy đẩy được sử dụng trong ứng dụng công nghiệp cụ thể là: máy 
bơm thủy lực và cơ học, bộ truyền động, búa máy và đòn bẩy (máy) dùng cho các ngành 
công nghiệp dầu mỏ, khí đốt và than đá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp hàng hóa cụ thể là: cung cấp (buôn bán) máy móc và thiết bị 
phục vụ sản xuất nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi; mua bán  máy móc và thiết bị phục vụ 
sản xuất nông nghiệp, giao thông, thuỷ lợi cho các doanh nghiệp; cung cấp các dịch vụ 
môi giới kinh doanh để giúp bên đối tác thứ ba tìm kiếm bạn hàng để xuất khẩu, để tìm 
nguồn cung ứng và đầu tư; dịch vụ quản lý nguồn cung cấp hàng đến các công ty nước 
ngoài; tìm nguồn cung cấp hàng hóa cho người khác các sản phẩm được đặt hàng do nhà 
sản xuất cung cấp; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại lý tìm nguồn cung ứng mua 
hàng; tìm kiếm người mua hàng cho người khác (môi giới thương mại); dịch vụ tìm nguồn 
cung ứng mua hàng và môi giới thương mại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ khoan và bơm giếng dầu; dịch vụ khoan dầu thô; dịch vụ khoan khí 
hyđrocacbon; dịch vụ bơm và chiết dầu; dịch vụ khoan khí và dầu; dịch vụ khai thác mỏ; 
dịch vụ khai thác và hút dầu và khí; dịch vụ sửa chữa máy trong ngành công nghiệp dầu 
và khí; dịch vụ lắp đặt và bảo dưỡng đường ống dẫn (dầu khí); dịch vụ sửa chữa, bảo 
dưỡng và bảo trì đường ống dẫn dầu và khí; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng máy bơm, 
dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị kiểm soát chất lỏng, máy 
kiểm soát chất đặc, máy kiểm soát chất thải, máy chắn chất thải và máy lọc chất thải, máy 
để hoàn thiện khai thác dầu khi, máy lọc và làm sạch môi trường và máy làm sạch môi 
trường trong ngành dầu mỏ, ngành than đá và ngành khí và trong khu công nghiệp; dịch 
vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị sử dụng trong việc tách các chất 
rắn từ chất lỏng, chất lỏng từ chất rắn và chất lỏng từ chất lỏng bằng phương pháp cơ học 
hoặc hóa học trong ngành dầu mỏ, ngành than đá ngành khí và ngành công nghiệp môi 
trường; dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc và thiết bị trong các ngành công 
nghiệp dầu mỏ, than đá, khí và khai thác mỏ, bao gồm cả đường ống dẫn, ống dẫn được 
khoan, ống dẫn, vỏ bọc ống dẫn, hệ thống đường ống dẫn và các loại ống dẫn khác cùng 
các phụ kiện của chúng; dịch vụ cắt ren (dịch vụ sửa chữa cơ khí); dịch vụ xây dựng công 
trình cho việc vận chuyển và lưu kho chứa dầu và khi; dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo trì, 
thay thế, nâng cấp đường ống dẫn (dầu, khí); dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống ống 
dẫn khí; cho thuê, lắp đặt và bảo dưỡng máy khoan giếng dầu và giếng khí; cho thuê, lắp 
đặt và bảo dưỡng máy làm sạch bao gồm cả máy có dòng rửa áp suất cao, máy làm sạch 
hệ thống thoát nước, bồn chứa và giếng khoan, máy xử lý bùn than, tất cả dùng cho ngành 
công nghiệp dầu mỏ, than đá, dầu khí và ngành công nghiệp sinh thái; cho thuê máy xử lý 
lọc và làm sạch dùng cho ngành công nghiệp dầu mỏ, than đá, dầu khí và ngành công 
nghiệp sinh thái; cho thuê máy kiểm soát chất rắn, máy kiểm soát chất thải, máy lọc và 
chắn các chất thải sau khi hoàn thiện khai thác dùng trong ngành công nghiệp dầu mỏ, 
than đá và khí dịch vụ xây dựng và giám sát xây dựng của nhà thầu phụ; dịch vụ giám sát 
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kỹ thuật trong xây dựng và trong các dự án xây dựng; lắp đặt máy phát điện lắp đặt thiết 
bị dùng để thu nạp nhiên liệu, khí tự nhiên, than đá và dầu; thi công và xây dựng nhà máy 
năng lượng điện; cho thuê thiết bị khai thác mỏ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối nhiên liệu, khí đốt, dầu mỏ và than; dịch vụ vận chuyển khí 
đốt, nhiên liệu, dầu và than bằng đường ống dẫn; dịch vụ tư vấn liên quan đến việc lưu trữ, 
cung cấp, phân phối, vận chuyển và phân phát khí đốt, khí tự nhiên, khí tự nhiên hóa lỏng, 
khí hydrat, nhiên liệu thể khí, dầu và than đá, dịch vụ vận chuyển, thu thập và phân phát 
(vận tải), khí đốt và than bằng đường bộ và đường biển; dịch vụ lưu trữ khí đốt; dịch vụ 
phân phối và cung cấp điện, dịch vụ phân phối và lưu trữ năng lượng; dịch vụ truyền tải 
điện bao gồm cả việc phân phối điện và truyền tải điện của các nhà máy điện và các 
phương tiện phụ trợ; dịch vụ kho than cho tàu thủy (dịch vụ lưu giữ); dịch vụ bốc dỡ than 
(dịch vụ vận chuyển hàng hóa).  

 
Nhóm 40: Cho thuê máy phát điện; cho thuê máy phát năng lượng; lọc dầu, khí đốt và 
than bao gồm cả lọc nhiên liệu cho động cơ, lọc khí sinh nhiệt và khí đốt, dầu khí, xăng, 
dầu hỏa và dầu công nghiệp, dầu động cơ, khí dầu mỏ và dầu khoáng sản; chế biến nhiên 
liệu, khí đốt, than đá và dầu mỏ; xử lý nhiên liệu, khí đốt, than đá và dầu. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế, phân tích, thử nghiệm và nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực 
khi đốt và dầu mỏ, đến lĩnh vực khai thác khí đốt và dầu mỏ, đến lĩnh vực lắp đặt, khoan 
khai thác khí đốt và dầu mỏ, đến trạm điện, đến khai thác mỏ, đến cán thép, đến lò luyện 
nhôm, đến lò luyện đồng và lò luyện niken bao gồm cả cung cấp dịch vụ phòng thí 
nghiệm để nghiên cứu, phân tích và thử nghiệm; dịch vụ kiểm tra an toàn sản phẩm; dịch 
vụ nghiên cứu, kiểm tra và phân tích hóa học và luyện kim bao gồm cả cung cấp dịch vụ 
phòng thí nghiệm để nghiên cứu, phân tích và thử nghiệm; dịch vụ thiết kế phác thảo và 
lập kế hoạch trong xây dựng; dịch vụ kỹ thuật cụ thể là: khảo sát kỹ thuật và cung cấp các 
bản vẽ kỹ thuật; dịch vụ khảo sát địa chất, nghiên cứu và khảo sát thăm dò địa chất; dịch 
vụ khảo sát khi đốt và mỏ dầu; khảo sát khí đốt và dầu; khảo sát mỏ dầu và mỏ khí; 
nghiên cứu mỏ dầu và mỏ khí; khảo sát, thăm dò và kiểm tra mỏ dầu và mỏ khí; thiết kế 
đồ họa; lập trình máy tính; thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính; dịch 
vụ cung cấp phương tiện tìm kiếm dữ liệu trên mạng (cho thuê máy tính); dịch vụ tạo lập 
trang mạng khác nhau trên một máy tính chủ cho mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ nghiên 
cứu, tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật cho ngành công nghiệp; dịch vụ nghiên cứu dự án 
kỹ thuật; dịch vụ nghiên cứu kỹ thuật; cung cấp tư vấn kỹ thuật hỗ trợ cho triển lãm.  

 
 
 

(210) 4-2012-00811 (220) 13.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TVILUM ApS   (DK) 

Ege AllÐ 2, 8882 Farvang, DENMARK  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ nội thất, cụ thể là, kệ ốp tường, tủ, vách ngăn phòng, giá để đĩa CD, gương, 

tủ bếp và tủ đựng đồ  trong phòng tắm (đồ nội thất, làm từ gỗ).  
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(210) 4-2012-00852 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) COMPAGNIE GERVAIS DANONE  

(FR) 
17, boulevard Haussmann, 75009 Paris, 
France  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể không chứa dược chất, đồ uống 

tăng lực (không dùng cho mục đích y tế). 
 
 
 

(210) 4-2012-00857 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 1.15.15 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân sản 
xuất - thương mại Kim Nguyễn 
Hoàng  (VN) 
46/8 Âu Cơ, phường 09, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 21: Phụ kiện phòng tắm, bếp bằng inox như: giá treo khăn, hộp đựng giấy, giá (rổ) 

đựng xà phòng, móc treo khăn tắm, tay vịn; giá (để, khay) để bình, đĩa.  
 
 
 

(210) 4-2012-00861 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, ghi, đỏ, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

quốc tế Đại Hoàng Minh  (VN) 
Số 49, ngõ 167/37 Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 09: Tủ điện; bảng điện; công tắc điện; ổ cắm điện; phích cắm điện; tủ điện viễn 

thông (tủ điện dùng trong viễn thông).  
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(210) 4-2012-00880 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 1.5.1; 25.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, cam 
(731) Trung tâm Thiết kế Chế tạo 

Thiết bị mới   (VN) 
244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sàn giao dịch công nghệ (nhằm mục đích trao đổi, mua bán, thương 

mại hoá công nghệ). 
 

Nhóm 42: Tư vấn hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu.  
 
 

(210) 4-2012-00881 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 1.5.1; 25.3.1 
(591) Trắng, xanh dương, cam 
(731) Trung tâm Thiết kế Chế tạo 

Thiết bị mới   (VN) 
244 Điện Biên Phủ, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sàn giao dịch công nghệ (nhằm mục đích trao đổi, mua bán, thương 

mại hóa công nghệ). 
 

Nhóm 42: Tư vấn hoạt động chuyển giao kết quả nghiên cứu. 
 
 

(210) 4-2012-00890 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc.  
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo (nhôm hoặc Inox không dùng điện), bộ nồi (nhôm hoặc 
Inox không dùng điện). 
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(210) 4-2012-00906 (220) 16.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Miền Tây 
Tắc Ráng   (VN) 
334/7 ấp Cứ Mạnh, xã Xuân Hòa, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Tàu ca nô, vỏ lãi (một phương tiện đường thủy); xuồng; ghe; tắc ráng (một loại 

phương tiện đường thủy). 
 

Nhóm 21: Bồn nhựa để nuôi trồng thủy sản trong nhà.  
 
 

(210) 4-2012-00918 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  
(731) Phạm Minh Đăng  (VN) 

5A 2-1-2 Mỹ Viên, phường Tân Phú, 
quận 07, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức dưỡng tóc, kem đánh 

răng, xà phòng, thuốc nhuộm tóc. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ kinh doanh bất động sản.  
 

Nhóm 41: Câu lạc bộ thể dục, hướng dẫn tập các bài thể dục để giữ gìn sức khỏe và thẩm 
mỹ như: yoga, aerobic, tập thể dục nhịp điệu....(không thuộc các nhóm khác).  

 
Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho người; thẩm mỹ viện. 

 
 

(210) 4-2012-00925 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; 26.13.25; 26.13.1 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Pei   (VN) 
34 đường số 2, khu phố 2, phường Tân 
Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Thương mại điện tử, bán hàng qua mạng sản phẩm điện (bao gồm dây cáo 

đồng, cáp quang, ống luồn dây, dụng cụ dùng trong thi công lắp đặt điện), dây đồng và 
cáp đồng.  
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(210) 4-2012-00943 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 

học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-00944 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xừ lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hương dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện.  

 
 

(210) 4-2012-00945 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.9 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây. dựng.  
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hương dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 
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(210) 4-2012-00946 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-00947 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải. 
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Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-00948 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng. 
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo, đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 
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(210) 4-2012-00949 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện: hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-00965 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2; A26.4.6 
(591) Trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Cholimex   (VN) 
Lô C40-43/I, C51-55/II, đường số 7, khu 
công nghiệp Vĩnh Lộc, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Cá đóng hộp; thịt đóng hộp; cà chua nghiền nhuyễn; sò hến (không còn sống); 

xúc xích dồi; nước canh thịt; nước canh thịt cô đặc; chế phẩm để làm nước canh thịt; tôm 
cua (không còn sống); dầu có thể ăn được; cá đã róc xương và lạng; thức ăn làm từ cá; 
patê gan; chiết suất của thịt; pa tê; nước mắm ăn liền; hoành thánh, há cảo, xíu mại.  
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Nhóm 30: Tương ớt; đồ gia vị; nước xốt cà chua nấm; đồ gia vị (nước chấm) gồm tương ớt 
các loại, sa tế tôm, tương đen, tương phở; nước xốt cà chua; nước xốt (trừ nước xốt dùng 
cho sa lách); tương; nem cuốn (gồm chả giò các loại); nước xốt dùng cho sa lát; bánh làm 
bằng gạo; hạt tiêu (đồ gia vị); gia vị thập cẩm.  

 
 

(210) 4-2012-00990 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; A26.11.12; 5.7.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00991 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 25.1.6; A5.5.20; 24.1.1; 26.5.1; 
26.5.3 

(591) Xanh lá cây, xanh tím, xanh dương, đỏ, 
vàng, hồng, đen, trắng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-00992 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.1.2; 2.9.25 
(591) Tím, đỏ, xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Mê Linh   (VN) 
Thôn Duyên Trường, xã Duyên Thái, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01008 (220) 17.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; 1.15.3; 26.1.1 
(591) Đen, xanh duơng, vàng, da cam, trắng, 

tím, đỏ, nâu 
(731) Công ty TNHH Xuân Lộc Thọ  

(VN) 
Số 52 ngõ 258, phố Tân Mai, phường 
Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ đóng mạch điện; dây dẫn điện; ống dẫn (điện); phích cắm, ổ cắm và các 

công cụ tiếp xúc khác (vật nối điện); rơle điện.  
 

Nhóm 11: Hệ thống thiết bị cho điều hoà không khí; hệ thống và thiết bị nấu nướng; hệ 
thống và thiết bị làm lạnh; hệ thống và thiết bị vệ sinh; thiết bị và hệ thống thông gió 
(điều hoà không khí); hệ thống phân phối nước.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dụng cụ và thiết bị điện, đồ điện gia dụng và công nghiệp (cụ 
thể là: phích cắm điện, ổ cắm điện và các loại công tắc (dùng cho mục đích nối điện), bộ 
đóng mạch điện, rơ le điện, ống luồn dây điện, cáp dẫn điện, dây dẫn điện, bình ắc quy, 
bộ đảo điện, thiết bị điện động cho điều khiển từ xa các tín hiệu, bộ điều chỉnh (biến đổi) 
ánh sáng (điện), thiết bị điều chỉnh điện, hệ thống điện cho việc điều khiển từ xa các thao 
tác công nghiệp, thiết bị hàn điện, hệ thống và thiết bị làm lạnh, hệ thống và thiết bị nấu 
nướng, hệ thống và thiết bị sấy, thiết bị và hệ thống thông gió (điều hoà không khí)), vật 
liệu xây dựng, thiết bị chiếu sáng, thiết bị nấu nướng; quảng cáo; thông tin về thương mại; 
giới thiệu sản phẩm; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; 
dịch vụ nghiên cứu thị trường.  

 
 
(210) 

 
4-2012-01010 

 
(220) 

 
17.01.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 2.9.4; 1.15.23; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

ATO  (VN) 
Số 25, ngõ 943/5, đường Giải Phóng, 
phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn).  
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(210) 4-2012-01026 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Natural Choice  

(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến và sáp (dùng để thắp sáng).  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý); gạch trang trí 
bằng đất nung, cát xây dựng; xi măng; đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng). 

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng mây tre lá, bằng gỗ, bằng sáp, bằng chất 
dẻo hoặc bằng nhựa. 

 
Nhóm 21: Các sản phẩm gia đình bằng gốm sứ như: bát tô; ấm chén, bình hoa; chậu hoa; 
đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng gốm, sứ, đất nung. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01027 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Natural Choice  

(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến và sáp (dùng để thắp sáng).   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý); gạch trang trí 
bằng đất nung, cát xây dựng; xi măng; đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng).  

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng mây tre lá, bằng gỗ, bằng sáp, bằng chất 
dẻo hoặc bằng nhựa.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm gia đình bằng gốm sứ như: bát tô, ấm chén, bình hoa, chậu hoa; 
đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng gốm, sứ, đất nung. 
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(210) 4-2012-01028 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Natural Choice  

(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 04: Nến và sáp (dùng để thắp sáng).   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý); gạch trang trí 
bằng đất nung, cát xây dựng; xi măng; đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng).  

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng mây tre lá, bằng gỗ, bằng sáp, bằng chất 
dẻo hoặc bằng nhựa.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm gia đình bằng gốm sứ như: bát tô, ấm chén, bình hoa, chậu hoa; 
đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng gốm, sứ, đất nung. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01029 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Natural Choice  

(VN) 
ấp An Hòa, xã Trung An, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 04: Nến và sáp (dùng để thắp sáng).   
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại như: gỗ (đã qua xử lý); gạch trang trí 
bằng đất nung, cát xây dựng; xi măng; đá nhân tạo, thủy tinh (dùng cho xây dựng).  

 
Nhóm 20: Đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng mây tre lá, bằng gỗ, bằng sáp, bằng chất 
dẻo hoặc bằng nhựa.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm gia đình bằng gốm sứ như: bát tô, ấm chén, bình hoa, chậu hoa; 
đồ mỹ nghệ dùng để trang trí bằng gốm, sứ, đất nung. 
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(210) 4-2012-01033 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; 4.3.3 
(591) Đỏ, xanh, vàng 

(540) 

   

(731) Công ty TNHH Danh Tấn Phát  
(VN) 
28/23 khu phố Bình Đường 1, phường 
An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống (đồ uống) đóng chai. 

 
 

(210) 4-2012-01086 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 6.1.2; 1.15.15; 8.7.21 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, trắng, vàng, đỏ
(731) Công ty cổ phần đường Biên 

Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, phường 
An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường ăn. 

 
 

(210) 4-2012-01089 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.17.11; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH ONP - Việt Nam  

(VN) 
Xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm lát đường và vật liệu lát đường; gạch ốp lát tường và lát nền bằng gốm 

hoặc sứ đã tráng men; vật liệu xây dựng không bằng kim loại; tượng và các khối khảm 
bằng gốm hoặc sứ đã tráng men (dùng trong xây dựng); tấm lát sàn, không bằng kim loại 
dùng trong xây dựng; bề mặt trang trí bằng các mảnh vật liệu phi kim loại trong các công 
trình xây dựng. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc; giường, tủ, bàn, ghế, giá, kệ; thùng, không bằng kim loại; giá treo 
quần áo; phụ kiện gá lắp đồ đạc không bằng kim loại; giá treo mũ ; đồ gỗ mỹ thuật.  
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(210) 4-2012-01092 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.6; 8.1.18 
(731) BRANDS AND LEADERS LIMITED  

(HK) 
Room 1802, 18/F, Quality Education 
Tower, 476 Nathan Road, Yau Ma Tei, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; vỏ ốc quế cho kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); sữa 

chua đông lạnh hỗn hợp (dạng kem lạnh); kem nước đá; kem trái cây. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-01093 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) BRANDS AND LEADERS LIMITED  

(HK) 
Room 1802, 18/F, Quality Education 
Tower, 476 Nathan Road, Yau Ma Tei, 
Kowloon, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; vỏ ốc quế cho kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); sữa 

chua đông lạnh hỗn hợp (dạng kem lạnh); kem nước đá; kem trái cây.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-01098 (220) 18.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 25.5.1 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN. 

BHD.   (MY) 
Suite 1701, 17/F, Plaza Permata, 6 Jalan 
Kampar Off Jalan Tun Razak, 
50400,Kuala Lumpur, Malaysia  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành sự kiện (tổ chức các buổi triển lãm hoặc hội chợ thương mại 

nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo).  
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(210) 4-2012-01110 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) CANON KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, 
Tokyo, Japan   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ; động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương tiện 

giao thông trên bộ), các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); nông cụ (không thao tác thu công), máy ấp trứng, máy in (dùng 
trong công nghiệp), máy in nén kỹ thuật số; máy bán hàng tự động. 

 
Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ hàng hải; thiết bị và dụng cụ trắc địa, thiết bị và dụng cụ 
nhiếp ảnh; thiết bị và dụng cụ quay phim điện ảnh; thiết bị và dụng cụ quang học; thiết bị 
cân thiết bị và dụng cụ đo; thiết bị và dụng cụ báo hiệu, thiết bị và dụng cụ kiểm tra (giám 
sát) thiết bị và dụng cụ cấp cứu và giảng dạy, thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn; 
chuyền mạch, biến đổi, tích lũy, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị ghi, 
truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; vật mang dữ liệu từ tính, đĩa ghi dữ liệu; đĩa 
com pắc (đĩa mềm); đĩa DVD và các phương tiện ghi âm dữ liệu kỹ thuật số, các cơ cấu 
dùng cho các thiết bị làm việc khi bỏ vào đó xu hay thẻ, máy tính tiền, máy tính; thiết bị 
xử lý dữ liệu và máy vi tính, phần mềm máy tính (được ghi sẵn); thiết bị dập lửa; máy in 
laze (nối liền với máy vi tính), máy in phun mực (nối liền với máy vi tính), máy phô-tô-
co-py, máy fax; thiết bị ngoại vi đa chức năng của máy tính có chức năng in; phô-tô-co-
py, fax và scan tài liệu, phần mềm máy tính (được ghi sẵn) để sử dụng cho việc vận hành 
các sản phẩm nói trên; máy tính chủ nối mạng; bộ xử lý ảnh, bộ điều khiển máy in (nối 
liền với máy tính), bộ phận trình thông dịch trong máy in (nối liền với máy tính); bộ điều 
khiển phụ trợ cho máy in (nối liền với máy tính) và máy photocopy. 

 
 

(210) 4-2012-01120 (220) 23.09.2010 
(641) 4-2010-20005 (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
phát triển đô thị Bảo An   (VN)
D10-8 Triều Khúc, Tân Triều, Thanh Trì, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu thanh, máy thu hình; các thiết bị ghi âm, ghi hình.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt các công trình điện, thủy điện, nhiệt điện, đường dây, trạm 
biến thế đến 35KV; xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông thủy lợi; 
giám sát lắp đặt thiết bị, lắp đặt công nghệ cấp thoát nước công trình xây dựng; xây dựng 
công trình công ích; xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, các nhà máy lọc dầu, các 
xưởng hóa chất; xây dựng công trình đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, 
các cảng du lịch, cửa cống, đập và đê; xây dựng đường hầm, các công việc xây dựng khác 
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không phải nhà như: công trình thể thao ngoài trời, cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng; 
lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác; trang trí nhà cửa, 
căn hộ; mua bán, cho thuê các loại máy móc phục vụ ngành công nghiệp xây dựng dân 
dụng.   

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng khoa học tự nhiên, khoa học kĩ 
thuật và công nghệ (không bao gồm hoạt động nhà nước cấm); dịch vụ chuyển giao công 
nghệ và tư vấn chuyển giao công nghệ; thiết kế kết cấu công trình dân dụng; thiết kế quy 
hoạch xây dựng và công trình; thiết kế công trình giao thông; thẩm tra thiết kế tổng dự 
toán (kiểm tra sự phù hợp giữa khối lượng thiết kế và khối lượng dự toán, kiểm tra tính 
đúng đắn của việc áp dụng các định mức kinh tế, chi phí, đơn giá, xác định giá trị dự toán, 
tổng dự toán xây dựng công trình) đối với các công trình dân dụng và công nghiệp, giao 
thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật (chỉ thẩm tra các thiết kế trong 
phạm vi thiết kế đã đăng ký kinh doanh). 

 
 

(210) 4-2012-01122 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Cam, nâu 
(731) Công ty TNHH Mai Thảo   (VN) 

ấp Tân Minh, xã Minh Thạnh, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Cao su (thô hoặc bán thành phẩm); cao su tổng hợp. 
 

Nhóm 35: Mua bán hàng nông sản, cao su, các sản phẩm chế biến từ cao su và nhựa bao 
gồm: nệm, gối, lót ghế sofa, bàn, ghế, tủ, kệ; dịch vụ quảng cáo thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-01150 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/383585 28.07.2011 US 

  
(731) SERTA, INC. (A DELAWARE 

CORPORATION)   (US) 
2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối, khung đệm.  
 

Nhóm 24: Tấm phủ đệm.  
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(210) 4-2012-01151 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/383568 28.07.2011 US 

  
(731) SERTA, INC. (A DELAWARE 

CORPORATION)   (US) 
2600 Forbs Avenue, Hoffman Estates, 
Illinois, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 20: Đệm, gối, khung đệm.  
 

Nhóm 24: Tấm phủ đệm.  
 
 

(210) 4-2012-01157 (220) 19.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KJM PTE LTD  (SG) 

1 Ubi View, #01-16 Focus One, 
Singapore 408555.  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; quần lót; quần đùi; quần thể thao; bộ áo liền 

quần (trang phục chống bụi mặc ngoài khi làm việc); áo sơ mi; áo thun ngắn tay, áo thun 
tay dài; áo sơ mi kiểu; áo vét (quần áo); áo lót; áo choàng ngoài; áo mưa; giày; quần áo 
lót phụ nữ; đồ ngủ; quần áo lót mặc bên trong; găng tay (trang phục); bít tất ngắn cổ; 
trang phục dệt kim; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ; mũ; cà vạt; dép đi trong nhà.  

 
Nhóm 35: Bán lẻ quần áo, phụ kiện quần áo, đồ đi ở chân, đồ đội đầu, vali (hành lý), đồ 
trang sức, kính râm, đồ chơi, đồ chăm sóc cá nhân như sản phẩm chăm sóc da, sản phẩm 
chăm sóc tay, sản phẩm chăm sóc tóc, da thuộc, túi; dịch vụ quảng cáo cung cấp mạng 
lưới thông tin toàn cầu; cho thuê không gian quảng cáo trên hệ thống thông tin toàn cầu; 
dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng 
cáo trên truyền hình, thông tin thương mại và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu 
dùng); quảng cáo qua thư.  

 
 

(210) 4-2012-01175 (220) 20.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HO, YUNG-SEN  (TW) 

No.392, Wunsin South 5th Rd., Nantun, 
Taichung City 408, Taiwan.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; quán trà; nhà 
hàng ăn uống; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn và đồ uống mang đi  do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quầy rượu; dịch vụ cung cấp thực phẩm  do nhà hàng thực hiện, dịch vụ quán cà 
phê. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01231 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) VISA INTERNATIONAL SERVICE 

ASSOCIATION   (US) 
900 Metro Center Boulevard, Foster 
City, California 94404, USA  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; dịch vụ thẻ ghi nợ; 

dịch vụ thẻ thanh toán; dịch vụ thẻ trả trước; dịch vụ thẻ tài chính thông minh; dịch vụ tín 
dụng điện tử và giao dịch ghi nợ; dịch vụ chuyển tiền điện tử, dịch vụ xử lý các thanh 
toán; dịch vụ kiểm tra và xác nhận các giao dịch; dịch vụ trả tiền mặt thay thế bằng thẻ tín 
dụng và thẻ ghi nợ; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ ngân hàng trực tuyến; dịch vụ thanh toán hóa 
đơn; dịch vụ tiền ký quỹ và dịch vụ máy rút tiền tự động; dịch vụ kiểm tra tiền và chi tiêu 
tiền mặt; dịch vụ phổ biến thông tin tài chính qua mạng máy tính toàn cầu và nhà tài trợ 
tài chính cho thể thao, các cuộc thi đấu, sự kiện và hoạt động. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01237 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MITO KOGYO CO., LTD.   (JP) 

6, Kanda-kitanorimonocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt và dụng cụ cắt; máy gia công kim loại; dụng cụ cầm tay (không điều 

khiển bằng tay); ống nối dùng cho chìa vặn đai ốc (bộ phận của chìa vặn đai ốc).  
 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); đá mài; clê, mỏ lết (dụng cụ cầm tay), tua 
vít; kích nâng, vận hành bằng tay; dụng cụ dập nổi (dụng cụ cầm tay), nhíp, kẹp, mũi kim 
cương cắt kính (bộ phận cửa dụng cụ cầm tay), dao; kéo, bộ chìa vặt đai ốc (clê)  
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(210) 4-2012-01238 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MITO KOGYO CO., LTD.    (JP) 

6, Kanda-kitanorimonocho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn - Đầu tư IP-
MARK Châu á (IP-MARK ASIA, 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy cắt và dụng cụ cắt; máy gia công kim loại; dụng cụ cầm tay (không điều 

khiển bằng tay); ống nối dùng cho chìa vặn đai ốc (bộ phận của chìa vặn đai ốc).    
 

Nhóm 08: Dụng cụ để mài (dụng cụ cầm tay); đá mài; clê, mỏ lết (dụng cụ cầm tay), tua 
vít; kích nâng, vận hành bằng tay; dụng cụ dập nổi (dụng cụ cầm tay), nhíp, kẹp, mũi kim 
cương cắt kính (bộ phận cửa dụng cụ cầm tay), dao; kéo, bộ chìa vặt đai ốc (clê).  

 
 
 

(210) 4-2012-01244 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.6; 2.1.1; 2.1.20; 24.1.1 
(731) DIAGEO BRANDS B.V.   (NL) 

Molenwerf 10-12, 1014BG Amsterdam, 
The Netherlands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn, bao gồm rượu khai vị và rượu mùi.  

 
 
 

(210) 4-2012-01258 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Nâu, trắng 
(731) CANDEO HOSPITALITY 

MANAGEMENT  (JP) 
15 Kandakonya-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt 

chỗ trước nơi lưu trú tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; khách sạn 
cạnh đường cho khách có ôtô. 
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(210) 4-2012-01259 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.4.1 
(591) Nâu, trắng 
(731) CANDEO HOSPITALITY 

MANAGEMENT  (JP) 
15 Kandakonya-cho, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); cho thuê chỗ ở tạm thời; đặt 

chỗ trước nơi lưu trứ tạm thời; đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà trọ; khách sạn 
cạnh đường cho khách có ôtô.  

 
 

(210) 4-2012-01260 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BASF AGRO B.V., ARNHEM (NL), 

Zweigniederlassung Wadenswil   (CH) 
Moosacherstrasse 2, Au, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 21: Hệ thống và thiết bị để kiểm soát loài gây hại, cụ thể là bẫy côn trùng và động 

vật gặm nhấm và hộp đặt mồi để kiểm soát loài gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-01269 (220) 30.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SHENZHEN BOTON FLAVORS & 

FRAGRANCES CO., LTD.   (CN) 
Kaihong No. 2 Industrial Park Shenzhen 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Hương liệu cà phê; chế phẩm thực vật thay thế cà phê; chất làm ngọt tự nhiên; 

chế phẩm tạo mùi thơm cho thực phẩm; tinh chất cho thực phẩm (trừ tinh dầu ete và tinh 
dầu); vanilin (chất thay thế vani); gia vị.  

 
Nhóm 34: Thuốc lá dạng điếu điện tử; thuốc lá; thuốc lá điếu; đầu ngậm điếu thuốc lá 
điếu; gạt tàn dùng cho người hút thuốc; diêm; bật lửa dùng cho người hút thuốc; đầu lọc 
cho thuốc lá điếu.  
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(210) 4-2012-01277 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 21.1.17; 15.1.13 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Long Thịnh  (VN) 
Số 7 ngách 147/67, phố Tân Mai, phường 
Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy công cụ dùng trong công nghiệp chế biến thực phẩm; máy công cụ dùng 

trong ngành xây dựng và nội thất; máy gia công cơ khí; máy công cụ. 
 

Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 
thông gió, cấp nước và mục đích vệ sinh. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch, hoạt động văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-01294 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CYTOZYME LABORATORIES, INC.  

(US) 
134 South 700 West Salt Lake City, UT, 
84104 USA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Chất dinh dưỡng sử dụng trong nuôi trồng thủy sản, chế phẩm để cải tạo đất 

trong nuôi trồng thủy sản, chế phẩm cung cấp dinh dưỡng cho đất trong nuôi trồng thủy 
sản, phân bón sử dụng trong nuôi trồng thủy sản. 

 
 

(210) 4-2012-01320 (220) 31.01.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 19.7.1; 26.15.25 
(591) Xanh da trời, trắng bạc, trắng 
(731) KosÐ Corporation   (JP) 

6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, xà phòng mỹ phẩm, bông dùng cho mỹ phẩm và  chế 

phẩm nhuộm tóc, mỹ phẩm dưỡng tóc dạng kem, keo xịt tóc, mỹ phẩm dưỡng tóc, dung 
dịch dưỡng tóc tạo màu, kem hấp dưỡng tóc, keo bọt tạo nếp tóc, chế phẩm uốn tóc, keo 
tạo kiểu tóc, mỹ phẩm dạng nước để tạo kiểu tóc. 
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(210) 4-2012-01345 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) YAMAMOTO-MS Co., Ltd   (JP) 

5-28-1, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo 
151-0051, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy và thiết bị, cụ thể là máy khuấy và máy lọc; bơm không khí dùng cho bể 

mạ điện.  
 

Nhóm 09: Bộ dụng cụ kiểm tra lớp mạ; máy phân tích lớp mạ; bộ dụng cụ kiểm tra lớp mạ 
có thùng nước; dụng cụ đo lớp mạ, bể điện phân; điện cực anốt; điện cực catốt, bình lọc 
trong phòng thí nghiệm để thực hiện các thí nghiệm hóa học.  

 
Nhóm 11: Thiết bị sưởi dùng cho máy và thiết bị hóa học (không phải là bộ phận của 
máy).  

 
 

(210) 4-2012-01362 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DDL GROUP LLC   (US) 

521 5th Avenue Floor 32 New York, NY 
10175, United States of America  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân. 
 

Nhóm 35: Câu lạc bộ bán hàng trực tuyến, cụ thể là: đồ đi ở chân, giày, quần áo, đồ trang 
sức, túi xách tay.  

 
 

(210) 4-2012-01363 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DDL GROUP LLC   (US) 

521 5th Avenue Floor 32 New York, NY 
10175, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

Nhóm 35: Câu lạc bộ bán hàng trực tuyến, cụ thể là: đồ đi ở chân, giày, quần áo, đồ trang 
sức, túi xách tay.  
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(210) 4-2012-01364 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DDL GROUP LLC     (US) 

521 5th Avenue Floor 32 New York, NY 
10175, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi ở chân.  
 

Nhóm 35: Câu lạc bộ bán hàng trực tuyến, cụ thể là: đồ đi ở chân, quần áo, đồ trang sức, 
túi xách tay. 

 
 
 

(210) 4-2012-01379 (220) 01.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85468916 11.09.2011 US 

  
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn. 
 

Nhóm 37: Các dịch vụ thay dầu và bôi trơn cho động cơ máy móc; cung cấp thông tin 
trong lĩnh vực bảo dưỡng xe cộ liên quan đến các loại dầu để bôi trơn.  

 
 
 

(210) 4-2012-01407 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED   (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; nhà bằng kim loại có thể vận chuyển được và 

các kết cấu bằng kim loại ở dạng bộ hoặc đã lắp ráp; mái nhà và lớp bọc tượng bằng kim 
loại; mái và sàn bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại; bộ phận và phụ tùng của các sản 
phẩm nêu trên. 
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(210) 4-2012-01409 (220) 02.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; 24.15.1; 26.3.1 
(591) Xanh dương, xanh lá cây đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần Kinh doanh 

Tổng hợp và Tư vấn Đầu tư  
(VN) 
Nhà số 11, dãy N3 tổ 103, khu Hoàng 
Cầu, phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 
INCIP (INCIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn, lập hồ sơ đấu thầu dự án; mua bán các sản phẩm công nghệ cao 

(máy tính, máy chiếu phim 3D, 4D, 5D), sản phẩm tích hợp hệ thống công nghệ 2D, 3D, 
4D, các thiết bị của hệ thống mô phỏng máy bay, ô tô, tàu. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ, cụ thể: dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng các 
sản phẩm công nghệ cao (máy tính, máy chiếu phim 3D, 4D, 5D), sản phẩm tích hợp hệ 
thống công nghệ 2D, 3D, 4D, các thiết bị của hệ thống mô phỏng máy bay, ô tô, tàu. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01537 (220) 03.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá cây sẫm, trắng 
(731) KHANI LLC   (US) 

460 Park Avenue, 16th Floor, New York, 
NY 10022, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da và tóc (mỹ phẩm); hương liệu (mỹ phẩm); mỹ phẩm và 

chế phẩm tẩy trang.   
 

Nhóm 05: Chế phẩm điều trị mụn (dùng cho mục đích y tế); kem bôi chống viêm (dùng 
cho mục đích y tế); mặt nạ điều trị mụn và lột da mặt để điều trị mụn (dùng cho mục đích 
y tế).  

 
Nhóm 35: Dịch vụ phân phối và bán lẻ các chế phẩm chăm sóc da và tóc; mỹ phẩm; nước 
hoa và hương liệu.  
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(210) 4-2012-01544 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; 26.4.3 
(731) DOMY (ZHONGSHAN) CHEMICAL 

CO., LTD.   (CN) 
No.11 Yihui Er Road, Maohui Industry 
Zone, Henglan Town, Zhongshan City, 
Guangdong Province, P.R.China  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng; nước xúc miệng, không dùng cho mục đích y tế; mỹ 

phẩm; xà phòng; nước hoa; chế phẩm chống nắng.  
 
 

(210) 4-2012-01545 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Q-MATIC AB   (SE) 

Neongatan 8, 431 53 Moindal, Sweden  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính cụ thể là phần mềm quản lý sự thực hiện các công việc 

được giao và phần mềm quản lý dữ liệu khách hàng; thiết bị kết nối với máy tính bao gồm 
cả linh kiện và phụ kiện kết nối với máy tính cụ thể là máy in, thiết bị đầu cuối (bàn, 
phím, màn hình), màn hình, cạc (card) chuyển đổi tín hiệu từ các thiết bị cảm biến.  

 
Nhóm 16: Vé vào cửa và vé ưu tiên làm bằng giấy ở dạng gấp hoặc cuộn.  

 
 

(210) 4-2012-01567 (220) 04.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 3.7.17; 26.15.15 
(731) INSURANCE AUSTRALIA GROUP 

LIMITED (AN AUSTRALIAN 
CORPORATION)   (AU) 
Level 26, 388 George Street, Sydney, 
New South Wales 2000, Australia  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm bao gồm bảo hiểm con người và bảo hiểm thương mại cho 

nhà cửa, cho xây dựng, cho tài sản cá nhân, cho xe cộ, cho xe to như nhà lưu động, cho 
hàng hải, cho xe máy, cho kinh doanh, cho nghề làm vườn, cho các vùng nông thôn, cho 
kinh doanh thương mại, cho xây dựng, cho việc bồi thường cho người lao động, cho bên 
thứ ba bị bắt buộc, cho du lịch, cho sức khỏe, cho nhân thọ và cho tai nạn cá nhân; dịch 
vụ cung cấp thông tin bao gồm cả thông tin trực tuyến liên quan đến bảo hiểm.  
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(210) 4-2012-01574 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
V.D.I  (VN) 
169 Đặng Văn Ngữ, phường 14, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị cảnh báo dùng cho trạm thu phát.  

 
 

(210) 4-2012-01585 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Đình Vạn  (VN) 
20 Duy Tân, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-01586 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I -6 KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Nhiệt kế không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị đo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế; dụng cụ hút sữa mẹ; dụng cụ hút 
sữa mẹ bằng tay.  

 
 

(210) 4-2012-01587 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Angel Việt 
Nam  (VN) 
Lô A.I -6 KCN Long Thành, huyện Long 
Thành, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 09: Nhiệt kế không dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị đo nhiệt độ dùng cho mục đích y tế; dụng cụ hút sữa mẹ; dụng cụ hút 
sữa mẹ bằng tay.  
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(210) 4-2012-01618 (220) 06.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 25.1.25 
(591) Vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Liên á Châu  (VN) 
141 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; sữa rửa mặt, gel tẩy tế bào chết (mỹ phẩm), tinh chất trị mụn (mỹ 

phẩm); kem xóa nếp nhăn vùng mắt (mỹ phẩm); kem dưỡng da; sữa chống nắng; tinh chất 
dưỡng giúp mọc tóc; dầu gội đầu; sữa tắm. 

 
Nhóm 35: Mua bán: nước hoa, sữa rửa mặt, gel tẩy tế bào chết, tinh chất trị mụn; kem xóa 
nếp nhăn vùng mắt, kem dưỡng da, sữa chống nắng, tinh chất dưỡng giúp mọc tóc; dầu 
gội đầu; sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-01629 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8; 26.11.1 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Du lịch Nam 
Định  (VN) 
Số 151 Nguyễn Du, phường Vị Hoàng, 
thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức và khai thác chuyến (tour) du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-01636 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.19 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
cuộc sống Bạch Kim  (VN) 
1145/22 Nguyễn Thị Định, phường Cát 
Lái, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng, lương thực, thực phẩm, 

thuốc lá, mỹ phẩm vật phẩm vệ sinh, đồ chơi trê em, dụng cụ nhà bếp, đĩa ghi hình, đĩa 
ghi âm, hàng điện tử dùng trong gia đình, hàng điện lạnh dùng trong gia đình. 
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Nhóm 36: Quản lý bất động sản; môi giới bất động sản; đánh giá bất động sản; sàn giao 
dịch bất động sản.  

 
Nhóm 37: Xây dựng; trang trí nội thất; dịch vụ ngăn cách (điện, nhiệt, âm) trong xây 
dựng; dịch vụ chống ẩm; phá các công trình xây dựng; lắp đặt và sửa chữa thang may; lắp 
đặt và sửa chữa thiết bị điện; lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí, làm sạch toà 
nhà bề mặt bên ngoài và bên trong. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến 
mạng máy tính toàn cầu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu; dịch vụ cung cấp kênh viễn thông dùng cho dịch vụ cửa hàng điện thoại. 

 
Nhóm 39: Vận chuyển và tích trữ rác  

 
Nhóm 40: Tiêu huỷ rác và chất thải; dịch vụ phân loại rác và chất thải.  

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; trại tập luyện thể thao; tổ chức các cuộc thi thể 
thao. 

 
Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; căng tin; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và 
đồ uống (do nhà hàng thực hiện); quán rượu nhỏ.  

 
Nhóm 44: Thiết kế, tạo dáng, xây dựng vườn hoa và công viên; dịch vụ làm vườn hoa, cây 
cảnh; nghề làm vườn, phóng cắt tóc; dịch vụ cắt sửa móng tay; xoa bóp; dịch vụ trang 
điểm; dịch vụ spa sức khoẻ, dịch vụ tắm hơi; dịch vụ tắm nắng. 

 
Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; bảo vệ đêm; người hộ tống. 

 
 

(210) 4-2012-01641 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A24.17.12 
(731) Công ty cổ phần bất động 

sản The Peak   (VN) 
204 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng tiêu dùng (thực phẩm chế biến, rau củ quả tươi sống, mỹ phẩm, 

quần áo thời trang, rượu, bia, nước giải khát, bánh kẹo, quạt, xoong nồi, máy pha cà phê, 
máy hút bụi, bàn là), hàng điện tử (máy tính, đĩa DVD/VCD/CD, ti vi, đài, loa, âmply), 
hàng điện lạnh (tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, quạt, bình nóng lạnh) các thiết bị viễn 
thông, bàn ghế và hàng trang trí nội thất, vật liệu xây dựng; dịch vụ quảng cáo; tổ chức 
các hội chợ để xúc tiến thương mại, bán hàng; tiếp thị kinh doanh; cung ứng lao động.   
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Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản (mua bán bất động sản, cho thuê nhà, căn hộ, văn 
phòng); bảo hiểm; tài chính; ngân hàng; tín dụng.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí; tổ chức sự kiện (hội thảo, hội nghị, lễ hội); 
tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.   

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn nhanh được 
thực hiện bởi nhà hàng; khách sạn; cho thuê chỗ ở tạm thời.  

 
Nhóm 45: Tổ chức đám cưới, đám hỏi, sinh nhật, họp mặt (tổ chức họp mặt sinh nhật, họp 
lớp). 

 
 

(210) 4-2012-01642 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.8; 26.11.2 
(591) Xanh dương sẫm, cam, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luyện Luân 
Hưng   (VN) 
Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Séc măng; piston (là phụ tùng của xe máy). 

 
 

(210) 4-2012-01658 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.4.6; 18.3.23; 18.3.21; 26.1.1; 18.3.2
(731) ZHONGSHENG INDUSTRIAL TRADE 

CO., LIMITED    (CN) 
No. 2946, 29/F, Unit 11, Building 1, 
No.8, Jinhua Road (Section 1), Jinjiang 
District, Chengdu, Sichuan, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Sôđa nung; amoni clorua; clorua; sôđa bicacbonat dùng cho mục đích hóa học; 

natri sulfat khan.  
 
 
(210) 

 
4-2012-01664 

 
(220) 

 
07.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(591) Tím, hồng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Thế giới Sàn 
diễn Nghệ thuật Thời Trang 
và Phong Cách  (VN) 
231/10 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; đại lý quảng cáo; điều hành kinh doanh khách 
sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của nghệ sĩ, 
dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán háng.  

 
Nhóm 42: Tạo lập và duy trì, trang web cho người khác; tạo lập và duy trì trang điện tử 
cho người khác; thiết kế công nghiệp; thiết kế quần áo; thiết lập bản vẽ công nghiệp; thiết 
kế trang trí nội thất; thiết kế đồ họa nghệ thuật; dịch vụ thiết kế kiểu dáng công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-01665 (220) 07.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Tím, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thế giới Sàn 
diễn Nghệ thuật Thời Trang 
và Phong Cách  (VN) 
231/10 Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Đá mã não; kim cương; đồ kim hoàn; đồ châu báu; đồ trang sức; đá quý; platin 

(bạch kim) (kim loại); tác phẩm nghệ thuật bằng kim loại quý. 
 

Nhóm 25: Giày cao cổ; giày ống; bộ quần áo tắm; giày; quần áo lót phụ nữ (đồ vải); quần 
áo; trang phục; đồng phục.  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; quan hệ công chúng; đại lý quảng cáo; điều hành kinh doanh 
khách sạn; quản lý kinh doanh khách sạn; quản lý kinh doanh công việc biểu diễn của 
nghệ sĩ; dịch vụ người mẫu phục vụ cho quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng.  

 
Nhóm 41: Trường đào tạo (giáo dục); học viện (giáo dục) dịch vụ giải trí; sản xuất phim; 
hãng phim; xuất bản sách; dàn dựng buổi biểu diễn; sản xuất buổi biểu diễn; dịch vụ 
người mẫu cho các nghệ sĩ; tổ chức cuộc thi sắc đẹp; sắp xếp cuộc thi sắc đẹp; tổ chức 
trình diễn (dịch vụ ông bầu); xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; câu lạc bộ khiêu vũ 
hoặc giải trí ban đêm; hộp đêm khiêu vũ hoặc giải trí; nhiếp ảnh; dịch vụ phóng viên tin 
tức; tổ chức các cuộc thi (giáo dục và giải trí). 

 
 

(210) 4-2012-01674 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 1.15.23; 26.13.25 
(591) Vàng đồng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tư Vấn HaNa  
(VN) 
Số 25, ngõ 218/16 Trần Duy Hưng, 
Trung Hòa, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn về ngành nghề kinh doanh, địa điểm thực hiện các dự án, địa 

điểm đặt trụ sở cho các doanh nghiệp.  
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Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình xây dựng nhà xưởng, công trình dân dụng và công 
trình công nghiệp khác, trang trí nội, ngoại thất, lắp đặt hệ thống điện nước, điều hòa, lò 
sưởi, hoàn thiện các công trình xây dựng nhà xưởng, công trình dân dụng và công trình 
công nghiệp khác.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ kinh doanh khách sạn; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do 
khách sạn thực hiện.  

 
 

(210) 4-2012-01679 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn và 
đào tạo PFM  (VN) 
64/9 Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn quản lý kinh doanh, nghiên cứu kinh doanh, kiểm tra năng lực cho việc 

tuyển chọn nhân sự. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, quản trị tài chính, tư vấn tài chính. 
 

Nhóm 41: Tổ chức các cuộc thi giáo dục, các khóa đào tạo từ xa, giảng dạy, dịch vụ về 
giáo dục giảng dạy, xuất bản sách, dịch vụ câu lạc bộ giáo dục, tổ chức và điều khiển hội 
nghị, khảo thí, tổ chức và điều khiển hội thảo, tổ chức và điều khiển hội thảo đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-01683 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A15.9.11 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương hiệu 
Toàn Cầu  (VN) 
NV-B55, khu đô thị mới Trung Hòa 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình; thương mại truyền 

hình; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn thương mại; quan hệ công chúng; tổ 
chức triển  lãm với mục đích thương mại, quảng cáo. 
 
Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình. 
 
Nhóm 41: Dàn dựng chương trình truyền hình; giải trí bằng truyền hình; chương trình 
biểu diễn bằng truyền hình. 
 
Nhóm 42: Trang trí (thiết kế) nội thất; dịch vụ về trang trí cho bao bì; dịch vụ vẽ đồ hoạ; 
dịch vụ vẽ nghệ thuật tạo hình. 
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(210) 4-2012-01684 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương hiệu 
Toàn Cầu  (VN) 
NV-B55, khu đô thị mới Trung Hòa 
Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; quảng cáo bằng truyền hình. 
 

Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình. 
 

Nhóm 41: Dàn dựng chương trình truyền hình; giải trí bằng truyền hình; sản xuất chương 
trình biểu diễn. 

 
 

(210) 4-2012-01722 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 848606 01.09.2011 NZ 

  
(731) WWOOF LIMITED   (CH) 

13-17 Putaitai Street, Stoke, Nelson, New 
Zealand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quản lý trang trại; dịch vụ hỗ trợ thiết lập mạng lưới liên lạc trong kinh 

doanh; dịch vụ trao đổi lao động; dịch vụ đẩy mạnh tiêu dùng và kinh doanh; biên tập và 
cung cấp (mua bán) danh bạ trực tuyến; biên tập danh sách liên lạc và danh sách thư tín 
trực tiếp.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; cung cấp các dịch vụ giải trí trong 
nhà; cung cấp dịch vụ hát karaoke; tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ câu lạc bộ 
sức khoẻ; tổ chức và điều khiển hội thảo; hội thảo (tập huấn); buổi thuyết trình; khóa đào 
tạo theo yêu cầu bao gồm cá các vấn đề liên quan đến trang trại và nông nghiệp; dịch vụ 
cố vấn đào tạo; đào tạo thực hành (thao diễn). 

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; chăn nuôi động vật; dịch vụ diệt động vật có hại trong nông 
nghiệp; nghề làm vườn và lâm nghiệp; dịch vụ diệt cỏ dại; dịch vụ trồng trọt; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến nông nghiệp; dịch vụ thông tin liên quan đến nông nghiệp; dịch vụ tư 
vấn liên quan đến làm vườn; dịch vụ thông tin liên quan đến làm vườn; dịch vụ tư vấn liên 
quan đến lâm nghiệp; dịch vụ thông tin liên quan đến lâm nghiệp bao gồm cả việc cung 
cấp dịch vụ nông nghiệp trực tuyến thông qua trang web, mạng internet hoặc các mạng 
máy tính khác và/hoặc truy cập qua điện thoại di động và các thiết bị cho phép truy cập 
internet khác, cung cấp dịch vụ làm vườn trực tuyến thông qua trang web, mạng internet 
hoặc các mạng máy tính khác và/hoặc truy cập qua điện thoại di động và các thiết bị cho 
phép truy cập internet khác; cung cấp dịch vụ lâm nghiệp trực truyền thông qua trang 
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web, mạng internet hoặc các mạng máy tính khác và/hoặc truy cập qua điện thoại di động 
và các thiết bị cho phép truy cập internet khác. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01728 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh nước biển nhạt 
(731) ADVANCE COSMETICS CO., LTD.  

(TH) 
144 Bangradi Road, Samaedum, 
Bangkhunthien, Bangkok 10150, 
Thailand 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Kem bôi mặt (mỹ phẩm), sản phẩm chống nắng (mỹ phẩm).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01755 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) JP2012-004713 26.01.2012 JP 

(531) 26.1.2 
(731) SAN NOPCO LTD.  (JP) 

11, Ikkyo Nomoto-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 605-0095, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích khoa học, không dùng trong y tế hoặc 

thú y, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề rừng (lâm nghiệp), trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong 
công nghiệp; chất hoạt động bề mặt; chất phân tán; chất chống gỉ; chất khử bọt; chất nhũ 
tương; hóa chất dùng để bôi trơn khuôn; chất tháo khuôn đúc; hóa chất làm đặc; chất điều 
hòa độ nhớt đàn hồi; hóa chất dùng để đóng rắn bằng chiếu xạ; chất dính dùng cho vật 
liệu băng bó phẫu thuật; chất dính để dán quảng cáo; chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng dùng cho gạch lát tường; chất 
dính đóng rắn bằng tia cực tím; chất dẻo chưa chế biến.  

 
Nhóm 02: Chất màu; sơn; mực in (không bao gồm mực máy rônêô); sơn đóng rắn bằng 
chiếu xạ; mực in đóng rắn bằng chiếu xạ (không bao gồm mực máy rônêô).   
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(210) 4-2012-01756 (220) 08.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) JP2012-004714 26.01.2012 JP 

  
(731) SAN NOPCO LTD.   (JP) 

11, Ikkyo Nomoto-cho, Higashiyama-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 605-0095, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa chất dùng cho mục đích khoa học, không dùng trong y tế hoặc 

thú y, hóa chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng cho nghề rừng (lâm nghiệp), trừ chất diệt 
nấm, diệt cỏ dại, diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hóa chất dùng trong 
công nghiệp; chất hoạt động bề mặt; chất phân tán; chất chống gỉ; chất khử bọt; chất nhũ 
tương; hóa chất dùng để bôi trơn khuôn; chất tháo khuôn đúc; hóa chất làm đặc; chất điều 
hòa độ nhớt đàn hồi; hóa chất dùng để đóng rắn bằng chiếu xạ; chất dính dùng cho vật 
liệu băng bó phẫu thuật; chất dính để dán quảng cáo; chất dính dùng cho mục đích công 
nghiệp; chất dính dùng cho giấy dán tường; chất dính dùng dùng cho gạch lát tường; chất 
dính đóng rắn bằng tia cực tím; chất dẻo chưa chế biến.  

 
Nhóm 02: Chất màu; sơn; mực in (không bao gồm mực máy rônêô); sơn đóng rắn bằng 
chiếu xạ; mực in đóng rắn bằng chiếu xạ (không bao gồm mực máy rônêô).  

 
 

(210) 4-2012-01757 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.15.15; 26.1.1; 26.4.1 
(591) Vàng, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Tiến Hưng  (VN) 
623 (số cũ 142A 17-18-19) Luỹ Bán 
Bích, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 17: Bán thành phẩm bằng chất dẻo sử dụng trong sản xuất: hạt phụ gia nhựa.   

 
 

(210) 4-2012-01813 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CJ CHEILJEDANG CORPORATION  

(KR) 
292, Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul 
100-400, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn được và mỡ ăn được; dầu cọ dùng cho thực phẩm; dầu ăn hỗn hợp 
(dùng cho thực phẩm); bơ hạt sô-cô-la; bơ dừa; bơ ca cao.  

 
 

(210) 4-2012-01815 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.4.13; A3.4.4 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại Hiếu Phương   (VN) 
Số 16B (ngõ 184 Lệ Mật) tổ 4 Kim 
Quan, phường Việt Hưng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy tính. 
 

Nhóm 18: Cặp học sinh, túi sách học sinh; vật liệu giả da, balô; cặp da; túi xách tay; vali. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; giới thiệu, trưng bầy sản phẩm; dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ, thông tin thương 
mại và tư vấn tiêu dùng; quản lý quá trình đặt hàng; sử lý về mặt hành chỉnh các đơn đặt 
hàng.  

 
 

(210) 4-2012-01818 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh da trời 
(731) Phan Lê Vạn   (VN) 

Khu 30/4, ấp Long Thạnh, xã Long Hòa, 
huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; cửa hàng bán thức ăn nhanh 

(nhà hàng) do nhà hàng thực hiện; quán rượu; quán cà phê.  
 
 

(210) 4-2012-01820 (220) 09.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Trang Ly   (VN) 
Số 5-G19, tập thể Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem đánh răng; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy 
trắng; chế  phẩm để tẩy rửa; xà phòng.  

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm hóa dược; chất tẩy dùng cho mục 
đích y tế; bông dùng cho mục đích y tế; chất sát trùng.  

 
Nhóm 10: Bình sữa cho trẻ em bú; thiết bị xoa bóp thẩm mỹ; thiết bị và dụng cụ y tế; vật 
dụng chỉnh hình; đệm sưởi ấm vận hành bằng điện (dùng cho mục đích y tế); thiết bị và 
dụng cụ thú y. 

 
Nhóm 29: Hoa quả đóng hộp; rau đóng hộp; chiết xuất của thịt; sữa; dầu ăn; sản phẩm 
sữa.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; kem lạnh; gạo; thực phẩm giàu tinh bột.  

 
Nhóm 31: Rau tươi; động vật sống; thức ăn cho gia súc; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; 
đồ uống cho thú nuôi; hạt giống thực vật.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ thú y, 
thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thực phẩm chức năng, hoa quả, rau tươi, rau đóng hộp, động vật 
sống, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thú nuôi, mỹ phẩm, chế phẩm tẩy trắng, tẩy rửa, 
bình sữa cho trẻ em; dịch vụ xuất nhập khẩu: dược phẩm, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị 
và dụng cụ thú y, thiết bị xoa bóp thẩm mỹ, thực phẩm chức năng, hoa quả, rau tươi, rau 
đóng hộp, động vật sống, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho thú nuôi, mỹ phẩm, chế phẩm 
tẩy trắng, tay rửa, bình sữa cho trẻ em; dịch vụ về giới thiệu hàng hóa; dịch vụ quảng cáo; 
dịch vụ tổ chức triển lãm phục vụ cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; đại lý ký gửi 
hàng hoá: mỹ phẩm, kem đánh răng, bông dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm tẩy 
trắng, chế phẩm để tẩy rửa, xà phòng, dược phẩm, thực phẩm chức năng, chế phẩm hoá 
dược, chất tẩy dùng cho mục đích y tế, chất sát trùng, bình sữa cho trẻ em bú, thiết bị xoa 
bóp thẩm mỹ, thiết bị và dụng cụ y tê, vật dụng chỉnh hình, đệm sưởi ấm vận hành bằng 
điện (dùng cho mục đích y tế), thiết bị và dụng cụ thú y, hoa quả đóng hộp, chiết xuất của 
thịt, sữa, sản phẩm sữa, dầu ăn, cà phê, trà, bánh kẹo, kem lạnh, gạo, thực phẩm giàu tinh 
bột, động vật sống, thức ăn cho gia súc, thức săn cho vật nuôi trong nhà, đồ uống cho thú 
nuôi, hạt giống thực vật. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; môi giới vận tải; thông tin về lĩnh vực vận tải; cho 
thuê xe; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ tham quan du lịch.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cắm trại ngày nghỉ 
(lưu trú tạm thời); đặt chỗ khách sạn; dịch vụ khách sạn; nhà nghỉ du lịch.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; phòng khám chữa bệnh; dịch vụ trợ giúp y tế; dịch vụ 
dược sỹ kê đơn thuốc; vật lý trị liệu; dịch vụ cấy tóc.  
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(210) 4-2012-01830 (220) 24.08.2009 
(641) 4-2009-17913 (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.3; 26.2.1; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh dương đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nội thất Đại 
Dương   (VN) 
Số 8 đường Nguyễn Cơ Thạch, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, thiết bị sưởi nóng, thiết bị làm lạnh,thiết bị nấu nướng, 

thiết bị sấy khô, thiết bị thông gió; thiết bị vệ sinh.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; bao bì bằng giấy carton (bìa cứng), hộp giấy carton (bìa 
cứng) dùng để bao gói hoặc đựng hàng.  

 
Nhóm 18: Da, đồ giả da, bộ đồ du lịch bằng da.  

 
Nhóm 20: Đồ gỗ và đồ đạc các loại dùng trong gia đình cụ thể là bàn,ghế: giường, tủ.  

 
Nhóm 28: Đồ chơi, dụng cụ thể dục thể thao thuộc nhóm này (không xếp vào trong nhóm 
khác).  

 
Nhóm 35: Mua bán bàn ghế, giường tủ, rèm, thảm, tấm vách ngăn, sàn gỗ; mua bán máy 
nổ, máy phát điện, động cơ diezen, máy thủy lực, thiết bị cơ khí, hàng điện tử, điện gia 
dụng (dân dụng), điện lạnh, thang máy, camera quan sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, 
thiết bị tập luyện thi đấu thể thao, dịch vụ môi giới thương mại; đại lý ký gửi  bàn, ghế, 
giường, tủ, rèm, thảm, tấm vách ngăn, sàn gỗ, máy nổ, máy phát điện, động cơ diezen, 
máy thủy lực, thiết bị cơ khí, hàng điện tử, điện gia dụng (dân dụng), điện lanh, thang 
máy, camera quan sát, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị tập luyện thi đấu thể thao. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng bảo trì các  thiết bị cơ khí, hàng điện tử, 
điện dân dựng, thiết bị phòng cháy chữa cháy, thiết bị tập luyện thi đấu thể thao.  

 
 
 

(210) 4-2012-01836 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 26.13.25 
(591) Vàng, đen 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Ngôi Nhà Ngọt 
Ngào  (VN) 
147 Phó Cơ Điều, phường 6, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 30: Bột, và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc. 
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(210) 4-2012-01840 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương 
(731) Liên hiệp Hợp tác xã thương 

mại TP. Hồ Chí Minh (SAIGON CO-
OP)  (VN) 
199-205 Nguyễn Thái Học, phường 
Phạm Ngũ Lão, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; bột giấy, keo dán công nghiệp, chế phẩm sinh học xử lý môi trường 

nước. 
 

Nhóm 02: Sơn; vécni, thuốc màu; nhựa tự nhiên dạng thô; mực in.  
 

Nhóm 03: Nước rửa chén; bột giặt; kem đánh răng; dầu gội đầu; nước hoa.  
 

Nhóm 04: Dầu; mỡ công nghiệp; nến, chất đốt chiếu sáng: dầu lửa, dầu xe máy, than cốc.  
 

Nhóm 05: Băng vệ sinh; khăn vệ sinh; miếng đệm lót vệ sinh; quần lót vệ sinh; dược 
phẩm.  

 
Nhóm 06: Sắt; thép; gang, các sản phẩm khác bằng kim loại như: thanh ren, bu lông, đai 
treo ống. 

 
Nhóm 07: Máy nông nghiệp: máy cày, máy kéo, máy gặt lúa, máy xén cỏ; máy công 
nghiệp: máy ấp trứng, máy phát điện.  

 
Nhóm 08: Dao dùng để cắt (dụng cụ cho nhà bếp); dụng cụ cầm tay thao tác thủ công 
như: bơm tay, keo, lưỡi dao cạo râu.  

 
Nhóm 09: Máy in phun mực (đen trắng và màu), dùng với máy vi tính; máy in kim, dùng 
với máy vi tính; máy in laser đen trắng, dùng với máy vi tính; máy quét cầm tay (thiết bị 
xử lý dữ liệu); máy quét (thiết bị xử lý dữ liệu); đĩa CD; máy photocopy; máy chiếu; hàng 
điện tử gia dụng: máy điện thoại di động, máy nghe nhạc, máy chụp hình, máy quay 
phim; phần mềm máy tính và phần cứng máy tính, kính mắt; máy ổn áp điện, ổ cắm điện, 
công tắc điện.  

 
Nhóm 10: Thiết bị, dụng cụ giải phẫu như: dao mổ, kéo, chân, tay, mắt, răng giả.  

 
Nhóm 11: Máy lọc nước; đồ điện gia dụng như: bóng đèn điện, máng đèn.  

 
Nhóm 12: ¤ tô; xe máy; kính che gió dùng cho phương tiện giao thông, săm xe đạp 
(ruột); động cơ điện cho xe cộ trên mặt đất.  
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Nhóm 13: Pháo hoa; thuốc nổ; súng; đạn.  
 

Nhóm 14: Đồng hồ treo tường, đồng hồ đeo tay; đồng hồ điện tử; đá quý, vàng.  
 

Nhóm 15: Trống; đàn ghi ta; đàn piano; bàn phím của nhạc cự, giá đỡ dùng cho nhạc cụ, 
thiết bị lật trang dùng cho tờ nhạc.  

 
Nhóm 16: Giấy vệ sinh; khăn giấy; sách; báo; tập (vở); tạp chí.  

 
Nhóm 17: Cao su; sơn cách điện; vữa cách nhiệt, điện; sợi thủy tinh để ngăn cách điện, 
nhiệt.  

 
Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); cặp đựng tài liệu; va li; ô (dù).  

 
Nhóm 19: Xi măng; bột trét tường; gỗ xây dựng; gạch; đá; cát.  

 
Nhóm 20: Hàng thủ công mỹ nghệ bằng gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, khung ảnh, giá 
sách.  

 
Nhóm 21: Các sản phẩm thủy tinh như: chai, lọ, ly các loại; sản phẩm nhựa: ly nhựa, đĩa 
nhựa, chậu. 

 
Nhóm 22: Dây, dây thừng; lưới; vải bạt (không xếp vào các nhóm khác); vật liệu để nhồi 
trừ cao su và chất dẻo, gòn.  

 
Nhóm 23: Các loại sợi dùng để dệt; chỉ khâu; tơ; chỉ tơ nhân tạo.  

 
Nhóm 24: Vải; ga vải trải giường; khăn lạnh cao cấp (khăn vải); màn chống muỗi; rèm 
cửa bằng vải hoặc chất dẻo; khăn tắm làm bằng vải sợi (không thuộc trang phục).  

 
Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; dây lưng (trong trang phục quần áo); cà vạt (thuộc 
trang phục quần áo).  

 
Nhóm 26: Hoa giả; khuy áo; khóa kéo; đồ trang trí tóc như: kẹp tóc, ruy băng.  

 
Nhóm 27: Tấm thảm; thảm chùi chân (ở cửa); chiếu; tấm phủ sàn; giấy dán tường.  

 
Nhóm 28: Dụng cụ thể dục thể thao: lưới, vợt, găng; đồ chơi trẻ em: thú nhún, xích đu, 
miếng ghép hình.  

 
Nhóm 29: Nước chấm (nước mắm và các loại mắm); dầu và mỡ động vật; dầu và mỡ thực 
vật.  

 
Nhóm 30: Sản phẩm nông sản chế biến như: cà phê, chè (trà), ca cao, đường, gạo, bột sắn, 
bánh mì, bánh, mứt, mật ong, nước mật đường, bột nở, dấm và gia vị; nước tương, tương, 
sốt cà chua. 

 
Nhóm 31: Hoa tươi; cây con (cây giống); hạt giống; thức ăn cho gia súc, gia cầm để chăn 
nuôi; mạch nha dùng trong chưng cất rượu bia.  
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Nhóm 32: Nước uống đóng chai, nước giải khát có ga; nước giải khát không có ga.  
 

Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia); nước ép trái cây có cồn.  
 

Nhóm 34: Thuốc lá; gạt tàn; bật lửa; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút thuốc lá; hộp đựng thuốc 
lá.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; nghiên cứu thị trường; tổ chức hội chợ triển lãm; đại lý 
kinh doanh xăng dầu; mua bán, xuất nhập khẩu: vải sợi, hàng may mặc, hoá chất, phân 
bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích đu, miếng ghép hình), 
hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông, móc khóa), máy móc (máy cày, máy kéo, máy phát 
điện, máy gặt lúa), vật liệu xây dựng (sắt, thép, gạch, cát, xi măng), văn phòng phẩm 
(sách, băng video, cát sét (cassette), đĩa nhạc. giấy, bút, vở, túi xách), đổ gia dụng 
(giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc  
cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả), hàng 
điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy nghe nhạc, loa, máy chụp hình), lương thực thực 
phẩm, thực phẩm (bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy hải sản các loại (tôm, cua, cá, 
mực), thủ công mỹ nghệ bằng gỗ, sứ, thủy tinh (tượng, lọ hoa, chén, đĩa). 

 
Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư vốn; dịch vụ mua bán nhà ở; dịch vụ nhận và chi trả 
ngoại tệ.  

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng; sửa chữa nhà và trang trí nội 
thất; lắp đặt, sửa chữa, bảo dưỡng mạng máy tính; dịch vụ rửa xe.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truy cập internet; dịch vụ phát thanh trên sóng rađiô; dịch vụ phát 
chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu; dịch vụ gửi xe 
các loại, dịch vụ chuyển phát nhanh và thường.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ giết mổ gia súc gia cầm; dịch vụ in ấn; dịch vụ bảo quan rau quả, thịt 
và các sản phẩm làm từ thịt.  

 
Nhóm 42: Thiết kế chương trình máy tính; dịch vụ thiết kế kiến trúc; dịch vụ tư vấn khoa 
học trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế công nghiệp; dịch vụ kiểm tra 
chất lượng; dịch vụ tư vấn về môi trường.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê đồ cưới như: áo cưới; dịch vụ vệ sỹ, bảo vệ; tư vấn an ninh, 
nghiên cứu pháp lý.  

 
 

(210) 4-2012-01910 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 26.3.1; 26.4.4; A26.11.9; 6.1.2 
(731) Công ty cổ phần SNC   (VN) 

Khu công nghiệp Đình Trám, xã Hoàng 
Ninh, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Hạt nhựa PVC. 
 

Nhóm 06: Dây đồng (không bọc); ống đồng.  
 
 
 

(210) 4-2012-01911 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.1; 25.1.25; 26.4.2; 24.1.1; 25.5.25; 
A3.1.22 

(591) Đỏ, trắng, xanh nước biển, vàng 
(731) KT & G CORPORATION   (KR) 

100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 

thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý, túi đựng thuốc lá, bật lửa dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim 
loại quý; diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá, gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc không 
làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà. 

 
 
 

(210) 4-2012-01912 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.22; 24.1.1; 25.1.25; 25.5.25; 
26.4.2 

(591) Vàng, nâu, đỏ 
(731) KT & G CORPORATION    (KR) 

100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi, thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 

thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá; hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý, túi đựng thuốc lá, bật lửa dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim 
loại quý; diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá, gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc không 
làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà. 
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(210) 4-2012-01914 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Trí Hội  (VN) 
Số 42 Trần Đình Xu, phường Cô Giang, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 
hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị bao gồm: bán buôn và bán lẻ thực phẩm, đường, 

sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột, đồ 
uống có cồn, đồ uống không có cồn; hàng gốm, sứ, thủy tinh, đèn và bộ đèn điện, sách, 
báo, tạp chí, văn phòng phẩm, đồ trang sức, dụng cụ thể dục, thể thao, giường, tủ, bàn ghế 
và đồ dùng nội thất tương tự, đồ nhựa, đồ thủy tinh, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
dệt, may, da giày, tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến, hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ 
công mỹ nghệ, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm máy vi tính, thiết bị nghe nhìn, tivi, đầu DVD, đầu thu, 
dàn âm thanh, âm ly; đồ điện lạnh như: tủ lạnh, máy giặt, điều hòa nhiệt độ, tủ đông, tủ 
làm mát, máy sấy quần áo, máy rửa bát; thiết bị viễn thông như: điện thoại cố định, điện 
thoại đi động, máy fax; đồ kỹ thuật số như: máy ảnh số, máy quay số, máy nghe nhạc, 
máy ghi âm, kim từ điển; thiết bị tin học như: máy tính xách tay, máy tính để bàn, loa 
máy tính, máy chiếu; đồ gia dụng như: nồi cơm điện, bình siêu tốc, bình nóng lạnh, máy 
hút bụi, máy khử độc, bếp ga, bộ nồi nấu, lò vi sóng; quần áo, giầy dép, túi xách, đồ dùng 
học tập, đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến và đóng hộp, nước giải khát, rau củ quả, vali, 
cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác, nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí bao gồm , trò chơi trên cạn, trò chơi dưới nước và bơi 
lội; chơi gôn (golf), câu cá, khu rừng nhiệt đới, khu nuôi côn trùng, khu trồng phong lan, 
khu nuôi chim, sân tennis, khư thể thao bắn súng đạn sơn (Paintball). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống, nhà hàng ăn uống, khách sạn, khu nghỉ dưỡng.  

 
 

(210) 4-2012-01915 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Cam (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh út Trang  (VN) 
108B, Phạm Viết Chánh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán ăn; dịch vụ 

quán nước, giải khát.  
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(210) 4-2012-01916 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12; A25.3.3; 2.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, da cam, đen, 

trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần khử trùng 

Việt Nam   (VN) 
29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: vật tư, hóa chất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực 

vật; vật tư bảo vệ thực vật, vật tư khử trùng.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ trừ mối; dịch vụ khử trùng nông sản; dịch vụ diệt côn trùng có hại cho 
nhà ở; dịch vụ khử trùng; giám sát thi công; dịch vụ lắp đặt máy móc, thiết bị; dịch vụ vệ 
sinh làm sạch nhà xưởng; dịch vụ vệ sinh làm sạch công trình sau xây dựng; dịch vụ vé 
sinh cao ốc văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-01917 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Phụ tùng ô tô và phụ tùng xe máy.  

 
 

(210) 4-2012-01918 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 13: Vũ khí bắn nổ; ngòi nổ và đạn dược; chất nổ; pháo hoa.  
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(210) 4-2012-01919 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Ghi xám, đen, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh    (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ; đồ trang sức làm bằng vàng, bạc, đá quý, bạch kim, ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2012-01930 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01931 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-01932 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược 
BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-01933 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St.Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh mũi; chất làm thơm hơi thở; nước súc miệng; kem đánh 

răng; chất tan làm thơm miệng (tất cả đều không chứa dược phẩm, không dùng cho ngành 
y). 

 
 

(210) 4-2012-01934 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa phụ khoa (mục đích vệ sinh, không dùng cho ngành y); dầu gội đầu; 

sữa tắm; mỹ phẩm làm sạch da; kem bôi da mặt (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 05: Dược phẩm, dầu bôi trơn (dược phẩm bôi trơn), băng vệ sinh; kem phụ khoa.  
 
 

(210) 4-2012-01935 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 
(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa phụ khoa (mục đích vệ sinh, không dùng cho ngành y); dầu gội đầu; 

sữa tắm; mỹ phẩm làm sạch da; kem bôi da mặt (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2012-01936 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom   

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; hương (nhang) trừ muỗi; kem trừ muỗi; miếng dán trừ muỗi.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01937 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(731) JOONG CHENN INDUSTRY CO., 

LTD.   (TW) 
No.35, Dong Hai Rd., Shalu Dist., 
Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể dục và thể thao không xếp trong các nhóm khác cụ thể là: thiết bị 

và dụng cụ luyện tập thể dục và thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay 
cùng các linh kiện và bộ phận của chúng (ngoài loại dùng cho mục đích y tế), thiết bị 
luyện tập thể hình cùng các linh kiện và bộ phận của chúng, thiết bị rèn luyện cơ bắp cùng 
các linh kiện và bộ phận của chúng, xe đạp cố định để tập luyện thể dục cùng các linh 
kiện và bộ phận của chúng, thiết bị tập chạy bộ tại chỗ dùng điện cùng các linh kiện và bộ 
phận của chúng, máy tập kết hợp tay chân và thân mình cùng các linh kiện và bộ phận của 
chúng, máy tập leo cầu thang để tập thể hình cùng các linh kiện và bộ phận của chúng, 
máy tập để nâng trọng lượng cơ thể cùng các linh kiện và bộ phận của chúng, ghế tập thể 
hình cùng các linh kiện và bộ phận của chúng, máy tập luyện cánh tay cùng các linh kiện 
và bộ phận của chúng, máy tập luyện cơ chân cùng các linh kiện và bộ phận của chúng, 
máy tập trượt tuyết cố định dùng đê tập luyện thể dục cùng các linh kiện và bộ phận của 
chúng, thanh tạ dùng để tập luyện cơ tay cùng các linh kiện và bộ phận cúa chúng, xe đạp 
chuyên dụng để tập luyện thể dục (khi tập người tập phải nằm ngả trên xe) cùng các linh 
kiện và bộ phận của chúng, thiết bị tập luyện thể dục bằng cách dạp chân dược để cố định 
cùng các linh kiện và bộ phận của chúng, thiết bị luyện tập thể dục tại chỗ hình e líp cùng 
các linh kiện và bộ phận của chúng.  
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(210) 4-2012-01938 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3 
(591) Vàng, trắng, xanh lá cây đậm 
(731) CHII CHYUAN HEAT TREATMENT 

INDUSTRIAL CO., LTD.   (TW) 
No.21, Min-An St., Tianzhong 
Township, Changhua County 52043, 
Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy chất và dỡ hàng hóa; máy làm sạch để tẩy dầu mỡ: bộ phận két làm sạch 

dầu (bộ phận của máy), máy và thiết bị làm sạch.  
 

Nhóm 11: Thiết bị làm nóng; thiết bị đốt nóng (thiết bị gia nhiệt); lò nung (dùng cho mục 
đích công nghiệp); bình giữ nhiệt để sử dụng trong các thiết bị sưởi ấm, làm mát và thông 
gió; lò tôi (hệ thống cấp nhiệt), bộ phận dập tắt sức nóng dùng để xử lý nhiệt (bộ phận của 
lò tôi).  

 
 

(210) 4-2012-01939 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA YAKULT 

HONSHA (ALSO TRADING AS 
YAKULT HONSHA CO., LTD.)   (JP) 
1-19 Higashishinbashi 1-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè; đồ uống được chế trên cơ sở chè.  

 
 

(210) 4-2012-01948 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MONDADORI MAGAZINES FRANCE  

(FR) 
8 rue Francois Ory, 92543 Montrouge 
Cedex - France  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm (chương trình ghi sẵn); phần mềm đa phương tiện tương tác; phần 

mềm ứng dụng đa phương tiện tương tác; chương trình trò chơi máy vi tính; phầm mềm 
trò chơi điện tử; phần mềm ứng dụng; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); ấn phẩm 
điện tử (có thể tải xuống); vật mang dữ liệu từ tính; đĩa compắc (nghe-nhìn).  
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Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; sách; tạp chí; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất 
bản phẩm dạng in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích 
văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu dùng cho họa sỹ, cụ thể là, bút chì, gôm (chất dính), 
giấy khối, tập giấy vẽ, vật liệu dùng để viết; bút lông để vẽ; máy chữ (dùng điện hoặc 
không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói, cụ thể là, phong bì, bao 
nhỏ, túi; chữ in; bản in đúc.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phân phối các tài liệu quảng cáo (tờ rơi, hàng mẫu, sách 
mỏng, báo chí dạng in); dịch vụ nghiên cứu về biên tập và thống kê; thăm dò dư luận; 
quản lý tệp tin máy vi tính; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; điều hành kinh doanh; 
quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; hãng thông tấn; dịch 
vụ truyền thanh và dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền thông tin thông qua mạng internet; 
thông tin liên lạc thông qua internet.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in báo chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tờ rơi, tạp chí, báo hàng ngày, áp 
phích, sách.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; xuất bản báo chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tờ 
rơi (không cho mục đích quảng cáo), tạp chí, báo hàng ngày, áp phích (không cho mục 
đích quảng cáo), sách; thông tin về các cuộc hội thảo; tổ chức các trận đấu, cuộc thi, buổi 
biểu diễn (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ đào tạo (giáo dục); sản xuất chương trình biểu 
diễn, chương trình phát thanh hoặc truyền hình, phim; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo 
và thảo luận cho mục đích thương mại và quảng cáo;  

 
 

(210) 4-2012-01949 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1 
(731) MONDADORI MAGAZINES FRANCE  

(FR) 
8 rue Francois Ory, 92543 Montrouge 
Cedex - France  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm (chương trình ghi sẵn); phần mềm đa phương tiện tương tác; phần 

mềm ứng dụng đa phương tiện tương tác; chương trình trò chơi máy vi tính; phầm mềm 
trò chơi điện tử; phần mềm ứng dụng; xuất bản phẩm điện tử (có thể tải xuống); ấn phẩm 
điện tử (có thể tải xuống); vật mang dữ liệu từ tính; đĩa compắc (nghe-nhìn).  

 
Nhóm 16: Giấy; bìa cứng; ấn phẩm; sách; tạp chí; báo chí; tạp chí xuất bản định kỳ; xuất 
bản phẩm dạng in; vật liệu đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm; chất dính cho mục đích 
văn phòng hoặc gia dụng; vật liệu dùng cho họa sỹ, cụ thể là, bút chì, gôm (chất dính), 
giấy khối, tập giấy vẽ, vật liệu dùng để viết; bút lông để vẽ; máy chữ (dùng điện hoặc 
không dùng điện) và đồ dùng văn phòng (trừ đồ đạc); đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy 
(trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu bằng chất dẻo dùng để bao gói, cụ thể là, phong bì, bao 
nhỏ, túi; chữ in; bản in đúc.  
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Nhóm 28: Trò chơi và đồ chơi; đồ chơi xây dựng; bàn cờ trò chơi; bóng cho trò chơi; quả 
bóng bay để chơi; hòn bi cho trò chơi; bài lá; trò chơi ghép hình; trò chơi chỉ chơi trong 
nhà.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; phân phối các tài liệu quảng cáo (tờ rơi, hàng mẫu, sách 
mỏng, báo chí dạng in); dịch vụ nghiên cứu về biên tập và thống kê; thăm dò dư luận; 
quản lý tệp tin máy vi tính; dịch vụ đặt mua báo cho người khác; điều hành kinh doanh; 
quản lý kinh doanh.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; thông tin liên lạc bằng máy vi tính; hãng thông tấn; dịch 
vụ truyền thanh và dịch vụ truyền hình; dịch vụ truyền thông tin thông qua mạng internet; 
thông tin liên lạc thông qua internet.  

 
Nhóm 40: Dịch vụ in báo chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tờ rơi, tạp chí, báo hàng ngày, áp 
phích, sách.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ giải trí; xuất bản báo chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tờ 
rơi (không cho mục đích quảng cáo), tạp chí, báo hàng ngày, áp phích (không cho mục 
đích quảng cáo), sách; thông tin về các cuộc hội thảo; tổ chức các trận đấu, cuộc thi, buổi 
biểu diễn (giáo dục hoặc giải trí); dịch vụ đào tạo (giáo dục); sản xuất chương trình biểu 
diễn, chương trình phát thanh hoặc truyền hình, phim; tổ chức các cuộc hội nghị, hội thảo 
và thảo luận cho mục đích thương mại và quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-01950 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.3.3 
(731) GLOBAL CONVEYOR SUPPLIES SDN 

BHD   (MY) 
114A, Jalan 2-D, Kampung Baru 
Subang, 40150 Shah Alam Selangor, 
Malaysia.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; ổ bi; ổ trục cho trục truyền động; băng tải; đai truyền cho 

băng tải; băng tải (máy móc); ổ con lăn; ổ bi tự bôi trơn; khớp nối trục (máy móc); trục 
của khung cửi dệt vải.  

 
 

(210) 4-2012-01951 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) 1. Vũ Hữu Hùng   (VN) 
Số nhà 21 ngõ 521 Trương Định, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  
2. Đường Văn Dũng  (VN) 
Yên Hồ, Đức Thọ, Hà Tĩnh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; xà phòng; sữa tắm; nước rửa chén bát; nước tẩy rửa.  
 
 

(210) 4-2012-01952 (220) 10.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) RELIV HEALTHCARE LIMITED 

(U.K)   (GB) 
The Old Bat and Ball, St. Johns Hill, 
Sevenoaks Kent England, TN14 5DZ, 
Company No. 07701858, United 
Kingdom   

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Dung dịch vệ sinh mũi; chất làm thơm hơi thở; nước súc miệng; kem đánh 

răng; chất tan làm thơm miệng (tất cả đều không chứa dược phẩm, không dùng cho ngành 
y). 

 
 

(210) 4-2012-01955 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Phát Thành 

Giang  (VN) 
76 Ngô Đức Kế, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ bán vé máy  bay. Du lịch trong và ngoài nước. 

 
 

(210) 4-2012-01956 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Hà Nguyên Phát  
(VN) 
118/17A đường TCH10, khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu cách âm; vỏ bọc để cách âm; vải cách (nhiệt, điện); sợi thủy tinh để 

ngăn cách (nhiệt, điện); phớt dùng để cách (nhiệt, điện); vải làm bằng sợi thủy tinh để 
cách (nhiệt, điện). 
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(210) 4-2012-01966 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh lam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Luyện Luân 
Hưng   (VN) 
Cụm CN Thanh Oai, xã Bích Hoà, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 07: Séc măng; pít tông; (là phụ tùng của xe máy).  

 
 

(210) 4-2012-01969 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 2.9.6 
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông - sự kiện Việt Nam  (VN) 
C10, TT ABB, ngách 54/2, ngõ 54, 
đường Ngọc Hồi, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ truyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ truyền thông 

tin liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên 
lạc; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng internet; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn 
thông; dịch vụ truy cập vào cơ sở dữ liệu. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; cung cấp thông tin giải trí trên mạng điện thoại di động và 
internet; cung cấp trò chơi trực tuyến có các dịch vụ mạng xã hội; cung cấp dịch vụ vui 
chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí. 

 
 

(210) 4-2012-01970 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu 
Tâm Thảo   (VN) 
43/20A Đỗ Thừa Luông, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) ngừa nám da; kem tắm trắng 

da (mỹ phẩm); kem (mỹ phẩm) chống nhăn da; kem dưỡng bôi da(mỹ phẩm);sữa tắm. 
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(210) 4-2012-01971 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.6 
(591) đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH MTV SX & TM 
Giày Việt  (VN) 
60 Độc Lập, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01972 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Kỹ Thuật Hải Âu  
(VN) 
56 đường 54, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ điện không dùng cho xe cộ mặt đất; máy bơm; bơm (bộ phận của máy 

móc, máy hoặc động cơ); bộ điều chỉnh tốc độ của máy móc, động cơ điện và động cơ, 
đầu máy; bộ truyền động cho máy móc; hộp số (không dùng cho xe cộ mặt đất). 

 
Nhóm 09: Bộ đảo điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-01973 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.1; A25.3.3; A21.1.5 
(731) FUJIX LTD.   (JP) 

5, Hiranomiyamoto-cho, Kita-ku, Kyoto-
shi, Kyoto-fu, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 23: Chỉ và sợi (ngoại trừ chỉ và sợi phế liệu đã tẩy nhờn); chỉ và sợi phế liệu đã tẩy 

nhờn. 
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(210) 4-2012-01974 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ thực 

phẩm Châu á  (VN) 
Số 8 đường TS15 khu công nghiệp Tiên 
Sơn, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du, tỉnh 
Bắc Ninh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; nước chấm có nguồn gốc từ động vật (cá, tôm, tép); mắm (cá, tôm, 

tép); nước xuýt; súp; các chế phẩm để nấu súp hay nước dùng; nước canh thịt; chế phẩm 
để làm nước dùng hay nước canh thịt; chất chiết xuất ra từ thịt; dầu; bơ; sữa; các sản phẩm 
sữa; nước thịt đông. 

 
Nhóm 30: Nước xốt cho thức ăn (đồ gia vị); nước chấm (đồ gia vị); gia vị; đồ gia vị; nước 
tương; tương ớt; mù tạt; snack (thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở ngũ cốc); mì; bún; miến; 
cháo; phở; kem lạnh; xốt mayonaise; giấm. 

 
 

(210) 4-2012-01975 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo lãnh bảo hiểm tai nạn ô tô; môi giới  trả góp; dịch vụ thẻ tín dụng và tiền 

mặt; dịch vụ cung cấp thông tin tài chính; dịch vụ tài chính liên quan đến ô tô; dịch vụ trả 
góp; phát hành thẻ tín dụng; định giá ô tô đã qua sử dụng; bảo hiểm xe cơ giới; cung cấp 
hợp đồng bảo hiểm bảo hiểm toàn bộ cho xe có động cơ và các bộ phận của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-01976 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.15.15; 26.3.23 
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính bao gồm cả dịch vụ tài chính liên quan đến ô tô, các khoản 
vay, cho thuê, môi giới trả góp, các khoản vay thế chấp tại nhà, các khoản vay vốn lưu 
động, tín dụng-cho thuê thiết bị, bán và mua chứng khoán được bảo đảm bằng tài sản và 
các quỹ nợ; bán và bảo lãnh bảo hiểm, tất cả các dịch vụ kể trên không bao gồm dịch vụ 
thẻ tín dụng, dịch vụ thẻ ghi nợ, và các dịch vụ liên quan đến thanh toán.  

 
 

(210) 4-2012-01977 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; 1.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Trí Hòa  (VN) 
39 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê hạt, cà phê bột, cà phê nước, cà phê trứng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-01978 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; 1.15.11 (540) 

  

(731) Nguyễn Trí Hòa  (VN) 
39 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cà phê hạt, cà phê bột, cà phê nước, cà phê trứng.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-01979 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần ST Toàn Cầu  
(VN) 
Đường 5 tỷ, thôn Ngoạ Long, xã Minh 
Khai, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép. 
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(210) 4-2012-01989 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) AKITA, INC.  (US) 

2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, DE 19808, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2012-01990 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 1461486 24.11.2011 AU 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(731) DULUXGROUP (AUSTRALIA) PTY 

LTD   (AU) 
1956 Dandenong Road, Clayton, 
Victoria, 3168, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Vật liệu phủ (dạng sơn), sơn, vec-ni, vec-ni trong, sơn mài, men sứ, chất làm 

cứng, sữa bột, chất pha loãng dùng cho sơn, chất làm đặc dùng cho sơn, chế phẩm kết 
dính dùng cho các loại sơn, chất màu, sơn dùng cho gỗ, chất bảo quản chống rỉ sét và hư 
hỏng gỗ; phẩm màu; chất nhuộm màu dùng cho sơn; thuốc gắn màu, thuốc nhuộm, nhựa 
tự nhiên ở trạng thái thô, kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sỹ, nhà trang trí, in ấn và 
nghệ sỹ. 

 
 

(210) 4-2012-01992 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 26.4.9; A5.11.2 
(591) Đỏ, vàng, da cam, xanh lá cây, đen, 

trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ INTECHPHARM   (VN) 
Tổ 2, xóm Bến, thị trấn Văn Điển, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01993 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.4; 26.4.2 
(591) Đen, ghi, trắng 
(731) SMART SENSE INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Room 502-3 Commercial House, 35 
Queen's Road Central, Hong Kong. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-01994 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) SMART SENSE INTERNATIONAL 

LIMITED   (HK) 
Room 502-3 Commercial House, 35 
Queen's Road Central, Hong Kong 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng dùng 

trong y tế. 
 
 

(210) 4-2012-01995 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.7.25; 26.4.9; A5.11.5; 3.9.14; 4.5.1; 
A3.13.18 

(591) Đỏ, vàng, vàng sẫm, da cam, nâu, xanh 
lá cây, đen, trắng 

(731) Công ty cổ phần Bảo Thanh 
Đường   (VN) 
210 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01996 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; 2.3.9 
(591) Đỏ, vàng, tím, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Bảo Thanh 

Đường  (VN) 
210 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01997 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 2.9.22 
(591) Đỏ, vàng, xanh sẫm, xanh tím, đen, trắng
(731) Công ty cổ phần Bảo Thanh 

Đường  (VN) 
210 Lê Lai, phường Bến Thành, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-01998 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hà Tây   (VN) 
Số 10A, phố Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-01999 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-02035 (220) 13.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Xanh dương, ghi xám, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

thương mại SMC  (VN) 
396 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sắt, thép, vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, thiết bị xây lắp cơ 

khí, khung kho nhà xưởng bằng cấu kiện nhôm, thép, inox, mua bán lương thực thực 
phẩm, mua bán hàng kim khí điện máy như: máy thu hình (tivi), dây điện, bóng điện, máy 
lạnh, tủ lạnh, máy phát điện, máy ổn áp; lập dự án đầu tư xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-02052 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.15.1; 26.1.1; 25.5.25 
(731) NRH HOLDINGS LIMITED  (VG) 

East Asia Chambers, P.O. Box 901, 
Road Town, Tortola, British Virgin 
Islands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH IP CONSULT (IP 

CONSULT LTD. LLC.) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; thông tin giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tư vấn nghề 

nghiệp; đào tạo thực hành; giảng dạy. 
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(210) 4-2012-02057 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12 (540) 

  

(731) 1. Công ty Luật TNHH Dải Ngân 
HÀ  (VN) 
Số 47, phố Lò Đúc, phường Phạm Đình 
Hổ, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  
2. Phạm Minh Đức  (VN) 
Số 5, ngõ 38, phố Bích Câu, phường 
Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn về sở hữu trí 

tuệ, giám định sở hữu trí tuệ, dịch vụ đại diện trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, dịch vụ pháp 
lý trong lĩnh vực tố tụng, tham gia tố tụng trọng tài để giải quyết tranh chấp, đại diện 
ngoài tố tụng cho khách hàng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật, 
nghiên cứu pháp luật.  

 
 

(210) 4-2012-02063 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; 1.15.5; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh thậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần HOT WHEELS 

Việt Nam   (VN) 
Số 46 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán cà phê, nhà nghỉ du lịch, đặt chỗ khách sạn, 

dịch vụ khách sạn, dịch vụ cắm trại ngày nghỉ (lưu trú tạm thời)  
 
 

(210) 4-2012-02070 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.17 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Yusen Logistics 
Solutions Việt Nam  (VN) 
Phòng 805, tòa nhà HITC, 239 Xuân 
Thủy , Dịch Vọng, Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ làm thủ tục hải quan. 
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Nhóm 39: Dịch vụ đại lý vận tải hàng hóa, dịch vụ kho bãi và lưu giữ hàng hóa, dịch vụ 
vận tải đường bộ, dịch vụ kho bãi container và kho xử lý nguyên liệu và thiết bị.  

 
 

(210) 4-2012-02099 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SHANGHAI PUDONG WIRE AND 

CABLE GROUP CO., LTD.   (CN) 
No.777 Shangxian RD, Qinggang 
Industrial Zone, Fengxian District, 
Shanghai, China  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện; dây điện; vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); dây đồng, 

được cách điện; dây cáp khởi động cho động cơ; ống bọc ngoài mối nối cho dây cáp điện; 
vỏ bọc cho dây cáp điện; cáp dẫn điện; đầu nối cho dây điện.  

 
 

(210) 4-2012-02101 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MOUNT GAY DISTILLERIES 

LIMITED   (BB) 
Brandons, Saint Michael, Barbados, West 
Indies  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-02109 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SOLUTIA INC.   (US) 

575 Maryville Centre Drive, St. Louis, 
Missouri, United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa tổng hợp dạng thô; nhựa thô dạng bột, dạng hạt nhỏ, dạng lỏng, dạng nhũ 

tương, dạng bột nhão và dạng dung dịch; chất phân tán chất dẻo; hóa chất dùng trong 
công nghiệp; nhựa tổng hợp nhân tạo dạng thô; nhựa tổng hợp axetal vinyl dạng thô; nhựa 
tổng hợp butira vinyl dạng thô.  
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(210) 4-2012-02110 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15 
(591) Đen, ghi 
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Các chế phẩm hóa học dùng để làm sạch và lọc nước; các chế phẩm hóa học 

dùng để loại bỏ bụi, bào xác và các chất gây ô nhiễm ra khỏi nước; các chế phẩm hóa học 
dùng để diệt vi rút và vi khuẩn trong nước. 

 
 

(210) 4-2012-02111 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PRUDENTIAL IP SERVICES LIMITED  

(GB) 
Laurence Pountney Hill, London EC4R 
0HH, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 36: Bảo hiểm, bảo lãnh, dịch vụ tài chính; dịch vụ ủy thác đầu tư; dịch vụ đại lý bất 

động sản và các dịch vụ quản lý, điều hành và đánh giá bất động sản; tài chính và thu mua 
tài chính; tư vấn cho vay, huy động tiền cho vay; dịch vụ quản lý vốn; tư vấn và quản lý 
tài sản; dịch vụ quản lý tài chính, dịch vụ thống kê bảo hiểm; các dịch vụ tư vấn về thế 
chấp, ngân hàng, quản lý đầu tư, người được ủy thác và tài chính; dịch vụ người được chỉ 
định; cung cấp tài chính, dịch vụ tài chính nhằm bảo đảm quỹ; quản lý quỹ lương hưu, 
dịch vụ tài chính cho vay để mua nhà; đánh giá vật tư hữu, dịch vụ rút tiền gửi; dịch vụ 
chuyển quỹ; dịch vụ môi giới bảo hiểm và thẻ tín dụng, dịch vụ tài chính liên quan đến xổ 
số; xử lý tiền quyên góp và bán chứng khoán; bán tín dụng, bảo lãnh tài chính và bảo lãnh 
nợ; đại lý tiền cho vay ngắn hạn và đại lý để thu hồi nợ; báo cáo tài chính, hội tiết kiệm, 
tín dụng và tiền gửi; quản lý của cải; dịch vụ quản lý và tư vấn quản lý tài chính; bảo hiểm 
y tế; dịch vụ bảo hiểm cho bệnh hiểm nghèo, bảo hiểm chi phí điều trị chủ yếu; bảo hiểm 
cho chi phí không thuộc y tế bị tổn thất trong thời gian ở bệnh viện, bảo hiểm cho chi phí 
và sự điều trị răng, bảo hiểm cho chi phí và sự điều trị mắt; bảo hiểm sinh mạng, bảo hiểm 
thất nghiệp; bảo hiểm bảo vệ người tàn tật, cung cấp hợp đồng bảo hiểm nhằm mang đến 
lợi nhuận phi tài chính; tư vấn tài chính trong tuổi về hưu, tư vấn tài chính cho tuổi về 
hưu, tư vấn liên quan đến đầu tư trong tuổi về hưu; tư vấn liên quan đến đầu tư cho tuổi về 
hưu, dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến kế hoạch về hưu; dịch vụ quản lý tài chính liên 
quan đến nhà cho người về hưu, dịch vụ chi trả lương hưu; phân tích tài chính; dự báo tài 
chính, quản lý tài chính; kê hoặc tài chính; quản lý danh mục đầu tư tài chính; nghiên cứu 
tài chính, quên góp quĩ từ thiện, quản lý quĩ từ thiện; cung cấp tài chính cho dịch vụ giáo 
dục, dịch vụ phúc lợi xã hội, học bổng và dịch vụ cộng đồng; quản lý tài sản; thông tin và 
dịch vụ tư vấn liên quan đến các dịch vụ kể trên.  
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(210) 4-2012-02112 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thu Loan  
(VN) 
Số 54 tổ 1, khóm 8, thị trấn Cái Vồn, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vạt có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: thuốc bảo vệ thực vật.  
 
 

(210) 4-2012-02113 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.15; 2.1.25; A2.1.16; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xám 
(731) Lê Quang Hiền  (VN) 

159/13 Phạm Thế Hiển, phường 3, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Câu lạc bộ nhiếp ảnh.  

 
 

(210) 4-2012-02114 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.9; 26.4.3 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân xí 
nghiệp bao bì Công Minh  (VN) 
Lô số 44B, khu công nghiệp Quang 
Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì bằng giấy; bao bì bằng màng nhựa PP, bao bì bằng màng nhựa PE, 

thùng giấy túi nhựa PP. 
 

Nhóm 40: Sản xuất bao bì (theo yêu cầu của người khác); in bao bì; dịch vụ in ấn, bao 
gồm: trên tất cả các chất liệu cửa sản phẩm in như: giấy, nhựa, vải, sứ, gỗ.  
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(210) 4-2012-02115 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế  

(VN) 
Km 29, quốc lộ 6, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; các sản phẩm sữa; đồ uống có sữa (với sữa là thành phần chủ yếu).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02117 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 24.15.2; 23.1.1; A24.15.11; 
24.1.1 

(591) Xanh lam, xanh lá, vàng, đen, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển phần 
mềm VNG  (VN) 
182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Phim hoạt hình; hệ điều hành dùng cho máy tính; chương trình máy vi tính; 

phần mềm máy tính; phần mềm trò chơi điện tử; chương trình hoạt động của hệ thống 
máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông, tuyền tin và hình ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; dịch vụ 
truyền thông liên lạc bằng thiết bị đầu cuối (cụ thể là máy vi tính, máy trạm) (liên lạc 
bằng máy vi tính, máy trạm); thông tin về viễn thông liên lạc; dịch vụ nhắn tin (vô tuyến 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác); thư điện tử; truyền thư tín và hình 
ảnh bằng máy vi tính.   

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, trò chơi trực tuyến; thông tin về giải trí; sản 
xuất phim; sản xuất chương trình biểu diễn; giải trí truyền hình; xuất bản sách. 

 
Nhóm 42: Các dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp việc sử dụng tạm thời các giao diện 
máy tính không tải xuống được nhằm tạo ra các dịch vụ thông tin cá nhân trực tuyến; dịch 
vụ cung cấp, tra cứu thông tin qua internet; thiết kế các bảng chú dẫn thông tin, chú dẫn 
địa điểm và các nguồn có sẵn trên mạng máy tính cho người khác; dịch vụ cung cấp 
phương tiện tra cứu cho người khác; cung cấp các trang web trực tuyến theo yêu cầu của 
khách hàng về các thông tin được người sử dụng xác định, bao gồm các công cụ tra cứu 
và các liên kết web trực tuyến với các website khác; dịch vụ bản đồ, cụ thể là cung cấp 
một website và liên kết website về thông tin địa lý, hình ảnh bản đồ và lộ trình chuyến đi. 
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(210) 4-2012-02118 (220) 14.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; A8.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Sun Do  (VN) 
Số nhà 10/7 đường Trần Nhật Duật, 
phường Tân Định, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; sữa; đồ uống làm từ sữa, 

nước sữa; mứt gừng. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo; đồ uống trên cơ sở sô cô la; đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên 
cơ sở trà (trà gừng); bánh gừng; kem lạnh.  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-02130 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.1; 26.4.2; 26.4.9 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh dương, xanh lá, 

hồng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Hồng 
Thạnh  (VN) 
171 Bình Long, khu phố 14, phường 
Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Đề can; giấy dính (văn phòng phẩm); văn phòng phẩm; băng dính dùng cho 

mục đích văn phòng hoặc gia dụng.  
 
 

(210) 4-2012-02131 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dịch vụ Lã Vọng   (VN) 
Thôn 7, xã Phú Cát, huyện Quốc Oai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện), dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị.  
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(210) 4-2012-02133 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ nâu, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phến Me  (VN) 
Số 114/18 Đinh Tiên Hoàng, phường 1, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê rang, cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; trà.  

 
 

(210) 4-2012-02134 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Đoàn Viết Quyết  (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Đồng Mai, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng (bản lề).  

 
 

(210) 4-2012-02135 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Đoàn Viết Quyết  (VN) 
Tổ dân phố 8, phường Đồng Mai, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng (bản lề).  

 
 

(210) 4-2012-02137 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần kinh doanh 

trực tuyến Vifami   (VN) 
Phòng 1703, toà 18T2, đường Lê Văn 
Lương, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 21: Thớt (đồ dùng nhà bếp).  
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(210) 4-2012-02138 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.16; 3.9.18; 3.9.15; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh tím, xanh nhạt 
(731) Đỗ Kim Thoa  (VN) 

Tổ 13, khu 2, phường Hồng Gai, thành 
phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán chả mực; mua bán chả cá. 

 
 

(210) 4-2012-02150 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02151 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02152 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02153 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02154 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02155 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-02156 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02157 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02158 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-02159 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3    (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02170 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
(210) 

 
4-2012-02171 

 
(220) 

 
15.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02172 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02173 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02174 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02175 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-02176 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02177 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật 1 Trung Ương   (VN) 
Số 145 Hồ Đắc Đi, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật bao gồm: thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh và tuyến trùng, 

thuốc diệt cỏ, thuốc đuổi sâu bọ, thuốc diệt nấm; thuốc trừ côn trùng y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02178 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công Ty TNHH Một Thành Viên 
Đại Gia Đình   (VN) 
19 đường số 18, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: dụng cụ thể dục, thể thao, máy massage, máy móc, thiết bị y tế, hàng 

điện gia dụng.  
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(210) 4-2012-02179 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Xuất nhập 

khẩu Đầu tư Xây dựng và 
Phát triển Hà Nội  (VN) 
11 Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZCONSULT 

(BIZCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2012-02183 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 
(GINTASSET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi đựng hành lý; túi du lịch; túi nhỏ đi du lịch được thắt ở trước bụng; cặp tài 

liệu; túi đeo lưng; túi đựng tài liệu du lịch; túi đựng quần áo; túi nhỏ đựng đồ có giá trị; ví 
đựng đồ trang điểm (trống rỗng, chưa có đồ bên trong).  

 
 
 

(210) 4-2012-02184 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: ¤; túi đựng hành lý; túi du lịch; túi đu lịch có dây đeo; túi du lịch làm bằng vải 

bạt; túi đeo lưng; túi nhỏ đi du lịch được thắt ở trước bụng; cặp tài liệu; túi đựng tài liệu 
du lịch, túi đựng quần áo; túi đựng giày dùng khi đi du lịch; túi nhỏ đựng đồ có giá trị; ví 
đựng đồ trang điểm (trống rỗng, chưa có đồ bên trong).  
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(210) 4-2012-02185 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 16.3.13 
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION   (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: ¤; túi đựng hành lý; túi du lịch; túi du lịch có dây đeo; túi du lịch làm bằng vải 

bạt; túi đeo lưng; túi nhỏ đi du lịch được thắt ở trước bụng; cặp tài liệu; túi đựng tài liệu 
du lịch; túi đựng quần áo; túi đựng giày dùng khi đi du lịch; túi nhỏ đựng đồ có giá trị; ví 
dựng đồ trang điểm (trống rỗng, chưa có đồ bên trong).  

 
 

(210) 4-2012-02190 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION  (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn; túi đựng dụng cụ 

đánh gôn khi đi du lịch; bóng đánh gôn; giá đặt bóng gôn; găng đánh gôn; dụng cụ để sửa 
tảng đất cỏ (phụ kiện đánh gôn); ghim cài đê giữ vật dùng đánh dấu ví trí quả bóng gôn; 
vật dùng đánh dấu vị trí quả bóng gôn; bóng gôn dùng để luyện tay.  

 
 

(210) 4-2012-02191 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 16.3.13 
(731) KARSTEN MANUFACTURING 

CORPORATION  (US) 
2201 West Desert Cove, Phoenix, 
Arizona 85029, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Gậy đánh gôn; túi đựng gậy đánh gôn; đầu gậy đánh gôn; túi đựng dụng cụ 

đánh gôn khi đi du lịch; bóng đánh gôn; giá đặt bóng gôn; găng đánh gôn; dụng cụ để sửa 
tảng đất cỏ (phụ kiện đánh gôn); ghim cài để giữ vật dùng đánh dấu ví trí quả bóng gôn; 
vật dùng đánh dấu vị trí quả bóng gôn; bóng gôn dùng để luyện tay.  
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(210) 4-2012-02193 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty TNHH Thương mại T.C  

(VN) 
509 Trần Hưng Đạo, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy thu vô tuyến truyền hình; đầu kỹ thuật số; thiết bị ghi, truyền, tải tạo âm 

thanh và hình ảnh, loa. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; hỗ trợ; điều hành doanh nghiệp thương mại hoặc công nghiệp; dịch vụ bán đấu 
giá và điều khiển việc bán đấu giá; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; mua bán điện 
thoại, thiết bị điện tử, viễn thông, thiết bị truyền thanh truyền hình.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ phát chương trình truyền hình; dịch vụ truyền thông đa phương tiện; 
dịch vụ truyền hình cáp; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; dịch 
vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây và có dây; cho thuê thiết bị viễn thông, 
thiết bị truyền dẫn vệ tinh, đường truyền viễn thông. 

 
Nhóm 41: Dàn dựng chương trình truyền hình; dịch vụ đào tạo trong lĩnh vực truyền hình; 
dịch vụ giải trí truyền hình và giải trí trực tiếp; sản xuất phim và các chương trình phát 
thanh, truyền hình; xuất bản tạp chí, sách, báo, ca ta lô, lịch, các ấn phẩm văn hoá; cung 
cấp trò chơi điện tử trực tuyến.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu chuyển giao công nghệ sản xuất truyền hình; nghiên cứu khoa học 
công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ mới; thiết kế phần mềm dùng 
cho thiết bị truyền hình; thiết kế phần mềm trong lĩnh vực điện tử, viễn thông và internet; 
dịch vụ kỹ thuật đo chất lượng thiết bị mạng, chất lượng dịch vụ viễn thông, tin học, 
truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-02194 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Phát Triển  (VN) 

480 phố Thụy Khuê, phường Bưởi, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
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Nhóm 44: Bệnh viện; nhà dưỡng bệnh; phòng khám bệnh.   
 
 

(210) 4-2012-02195 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Bioworld 
Việt Nam   (VN) 
Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02196 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
đông dược Phúc Hưng  (VN) 
Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-02197 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2012-02198 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Văn Lam   (VN) 
Số 34, ngách 155/206 Trường Chinh, 
phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02199 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02210 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh La Chí Thanh  
(VN) 
01 Trịnh Hoài Đức, phường 13, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh    

 
(511)   Nhóm 07: ổ bi, vòng bi.  
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(210) 4-2012-02211 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Kim Du  

(VN) 
156 khu phố 13, phường Bình Hưng Hòa 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; nước hoa; sữa tắm; dầu gội đầu, 

chế phẩm tẩy trắng dùng cho mục đích mỹ phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02212 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A25.7.21; A1.1.10; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng, vàng, xanh dương, xanh 

lá cây 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Văn Tuấn   (VN) 
ấp Trọng Ban, xã Đông Hưng, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: Vỏ ghe; vỏ xuồng, vỏ tàu; vỏ thuyền làm bằng composite. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02213 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Hasan - Dermapharm  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-02214 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TEN CORPORATION   (JP) 

1-10-2, Asakusa, Taito-ku, Tokyo 111-
0032, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cho thuê bát, đĩa đựng tem-pu-ra (món ăn Nhật Bản); dịch vụ quầy 

rượu; dịch vụ quán cà phê; quán ăn tự phục vụ; căng tin; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ 
uống do nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống; nhà hàng tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch 
vụ tư vấn và cung cấp thông tin liên quan tới các dịch vụ nói trên.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02215 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Võ Trung Thành  (VN) 

ấp Phú Trí A, xã Phú Tân, huyện Châu 
Thành, tỉnh Hậu Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Dưa hấu tươi;  quả dưa hấu được tạo thành hình hồ lô;  quả dưa hấu được tạo 

thành hình thỏi vàng; trái cây tươi.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02216 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Đăng Minh  (VN) 

59A Nguyễn Văn Tiếp, khu phố 3, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cổng nhôm; hàng rào nhôm; lan can nhôm; cầu thang nhôm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa nhôm, cổng nhôm, hàng rào nhôm, lan can nhôm, cầu thang 
nhôm. 
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(210) 4-2012-02217 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Đăng   (VN) 
Lô 21 A tổ 49 phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02218 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Hoa Đăng  (VN) 
Lô 21 A tổ 49 phường Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02219 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần khử trùng 

Việt Nam   (VN) 
29 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cây trồng; thuốc trừ cỏ dại; thuốc trừ ốc bươu 

vàng.  
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(210) 4-2012-02222 (220) 15.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/471,729 14.11.2011 US 

  
(731) SANDISK CORPORATION   (US) 

601 McCarthy Boulevard, Milpitas, 
California 95035, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm dùng với ổ đĩa USB.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02230 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.2 (540) 

 

(731) Công ty TNHH Sức Sống Tâm 
An  (VN) 
Số 1, ngõ 192/473/2 Lê Trọng Tấn, Định 
Công, Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Gồm: Khách sạn, nhà trọ: dịch vụ quán café; dịch vụ nhà trẻ ban ngày; nhà 

hàng ăn uống; nhà an dưỡng cho những người cao tuổi. 
 

Nhóm 44: Gồm: thẩm mỹ viện, phòng chữa bệnh (y tế); bệnh viện; nghề chữa răng, dịch 
vụ spa sức khỏe; dịch vụ dược sỹ kê đơn thuốc. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02231 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.6; A5.1.7; A5.1.5; 26.1.1 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Ba Cây Sồi  
(VN) 
18/A8/11 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; quản lí bất động sản; mua bán 

bất động sản.  
 

Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng 
thực hiện.  
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(210) 4-2012-02232 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.1; 26.4.9 
(591) Xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM - DV Tinh 
Thần Việt   (VN) 
P.606, tòa nhà Indochina park tower, 4 
Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý trường học trực tuyến; quản lý giao dịch trực 

tuyến.  
 

Nhóm 41: Hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến (tiếng Việt, tiếng Anh); hệ thống hội 
thảo trực tuyến.  

 
 

(210) 4-2012-02233 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH MAKEUP 
MAGAZINE   (VN) 
Số 8 Tân Thới Nhất 7, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; sữa rửa mặt; mỹ phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm dùng cho lông mi; mỹ 
phẩm dùng cho lông mày; bút kẻ lông mày, bút kẻ lông mi; bút kẻ môi; mascara (thuốc 
bôi mi mắt); mỹ phẩm dùng cho mắt; nước tẩy trang; chất để tẩy rửa (dạng hoá mỹ phẩm).  

 
Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán nước hoa, mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh, dụng cụ trang 
điểm, vải, hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da.  

 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử.  

 
 

(210) 4-2012-02234 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.2; A17.1.2; A8.1.10; A9.3.13 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, nâu 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 
 

(210) 4-2012-02235 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh, xanh đậm, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Trường Kinh tế Ngoại Giao 
Việt Nam   (VN) 
Số 19, ngách 143/9 phố Chợ Khâm 
Thiên, phường Trung Phụng, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Học viện; trường đào tạo (giáo dục); dịch vụ về giáo dục, giảng dạy; tổ chức và 

hướng dẫn hội thảo chuyên đề; dịch vụ câu lạc bộ (giải trí hoặc giáo dục); thông tin về 
lĩnh vực giáo dục; tổ chức triển lãm giáo dục hoặc văn hoá; tổ chức trình diễn (dịch vụ 
ông bầu); tổ chức các cuộc thi (cho giáo dục và giải trí); tổ chức buổi tiệc (giải trí); đào 
tạo thực hành (minh hoạ, giới thiệu); ký túc xá; xuất bản văn bản (không bao gồm những 
bài quảng cáo).   

 
 
 

(210) 4-2012-02236 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.5; A5.5.20; 26.1.1; A25.7.4; 
A7.3.6; A12.3.3; A12.3.7; 12.3.2 

(591) Xanh, trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Vùi Văn Dũng   (VN) 
Thôn Bắc Sơn, xã Tây Sơn, huyện Tiền 
Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  

 
 
 

(210) 4-2012-02238 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.1.1; A5.1.5; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Lê Thị Nữ  (VN) 
201/4 đường Mai Anh Đào, phường 8, 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu   
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(210) 4-2012-02239 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH du lịch Nhật 
Hoàng  (VN) 
Số 39/9 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Âm ly. 
 

Nhóm 35: Mua bán âm ly. 
 
 
 

(210) 4-2012-02250 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
249/33B Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 
 

(210) 4-2012-02251 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải   (VN) 
47 Bành Văn Trân, phường 07, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  

 
 

(210) 4-2012-02252 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hải   (VN) 
47 Bành Văn Trân, phường 07, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 16: Khăn giấy ướt, khăn giấy.  
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(210) 4-2012-02253 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Phong Cách Mới  
(VN) 
Số 30 đường Trường Chinh, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm, thanh nhôm. 
 

Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-02254 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Vàng, đỏ, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Phong Cách Mới  
(VN) 
Số 30 đường Trường Chinh, phường Ngã 
Tư Sở, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Hợp kim nhôm, thanh nhôm 
 

Nhóm 19: Thanh nhựa dùng trong xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-02255 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.4; 26.7.25 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Linh Chi  
(VN) 
13/1 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản (đóng hộp). 
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(210) 4-2012-02256 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sài Gòn Linh Chi  
(VN) 
13/1 Gò Cẩm Đệm, phường 10, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã được bảo quản (đóng hộp). 

 
 

(210) 4-2012-02257 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 1.15.9 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Kiều Oanh  (VN) 
Suối Nhất, xã Xuân Đông, huyện Cẩm 
Mỹ, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh buôn bán thiết bị lọc nước tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2012-02259 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH VASACO  (VN) 
161G, Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: bút chì; bút bi; dao rọc giấy; kéo; gọt bút chì; tẩy 

bằng cao su; thước; bìa tệp hồ sơ; giấy sao chụp. 
 
 
(210) 

 
4-2012-02260 

 
(220) 

 
16.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

 
(731) Công ty TNHH VASACO  (VN) 

161G Bến Vân Đồn, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Kéo. 
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm cụ thể là: bút chì; bút bi; dao rọc giấy; gọt bút chì; tẩy bằng 
cao su; thước; bìa tệp hồ sơ; giấy sao chụp.  
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Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm cụ thể là: bút chì, bút bi, dao rọc giấy, kéo, gọt bút 
chì, tẩy bằng cao su, thước, bìa tệp hồ sơ, giấy sao chụp.  

 
 

(210) 4-2012-02262 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LI ZHENGGANG  (CN) 

3002#C No. 9 LangqingXin Street 
NanhuaDong Road, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay của phụ nữ; ô; ba lô; ví đựng tiền; túi xách tay; vali xách tay; cặp 

đựng giấy tờ, tài liệu; da lông súc vật; hộp đựng chìa khoá bằng da; ví đựng hộ chiếu bằng 
da; túi du lịch; ví đựng danh thiếp.  

 
 

(210) 4-2012-02270 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(731) ROHTO PHARMACEUTlCAL CO., 

LTD.   (JP) 
8-1, Tatsumi-1-chome, Ikuno-ku, Osaka 
544-8666, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy trắng và chế phẩm dùng để giặt; chế phẩm để tẩy rửa (làm 

sạch, không dùng cho quá trình sản xuất hay dùng cho y tế); chế phẩm để đánh bóng, tẩy 
dầu mỡ và mài mòn, xà phòng; nước hoa, tinh dầu; mỹ phẩm; nước xức tóc (mỹ phẩm); 
kem đánh răng.  

 
 

(210) 4-2012-02271 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TOSHIBA HOME APPLIANCES 

CORPORATION   (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 11: Tủ lạnh. 
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(210) 4-2012-02272 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) UNILEVER PLC   (GB) 

Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 
4ZD, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa; tinh dầu; chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá 

nhân) và chế phẩm; chống chảy mồ hôi (dùng cho cá nhân); mỹ phẩm chăm sóc tóc; 
thuốc nhuộm tóc; thuốc màu để nhuộm tóc; nước xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm để tạo 
nếp tóc lượn sóng; dầu gội đầu; dầu xả tóc; keo xịt tóc; phấn xoa tóc (mỹ phẩm); mỹ 
phẩm tạo kiểu dáng cho tóc; keo xịt màu cho tóc (thuộc nhóm này); bọt dùng cho tóc (mỹ 
phẩm); nước bóng tóc (mỹ phẩm); dầu tóc (mỹ phẩml); mỹ phẩm dưỡng ẩm cho tóc; chất 
lỏng dùng để trang điểm tóc (mỹ phẩm); chế phẩm bảo vệ tóc (không chứa được chất); 
chế phẩm dưỡng tóc khô (không chứa dược chất); đầu xức tóc (mỹ phẩm); chế phẩm làm 
khỏe tóc (không chứa dược chất); kem bôi tóc (mỹ phẩm); chế phẩm dùng để tắm thường 
và/hoặc tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất); chế phẩm dùng để trang điểm không 
chứa dược chất; mỹ phẩm chăm sóc da; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02273 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02274 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-02276 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần đầu tư và 

phát triển Y tế Havit   (VN) 
D22, ngõ 8, phố Thanh Bình, Mộ Lao, 
quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02277 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc   (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02278 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc    (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02279 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Đại Bắc    (VN) 
65 phố Vũ Ngọc Phan, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02290 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.1.1; 1.15.23 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần T E K C O M  
(VN) 
Phòng 606, khu B, lndochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (ván, ván ghép); gỗ dán. 

 
 

(210) 4-2012-02291 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.1.1; 1.15.23 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần T E K C O M  
(VN) 
Phòng 606, khu B, lndochina Park 
Tower, số 4 Nguyễn Đình Chiểu, phường 
Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ bán thành phẩm (ván, ván ghép); gỗ dán. 

 
 

(210) 4-2012-02292 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.22; 25.7.25; 2.3.5 
(591) Trắng, đen, vàng, hồng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm MIHO  
(VN) 
52-54 đường 52, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-02293 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.11.3; 26.3.23; 7.1.24 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Triển Đầu 
Tư Việt Ngân  (VN) 
180 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Tư vấn tài chính; thuê mua tài chính; dịch vụ cầm đồ; ký gửi các đồ vật quí giá; 

dịch vụ tín dụng; dịch vụ đổi tiền; dịch vụ trả góp.  
 
 

(210) 4-2012-02294 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Triển Đầu 
Tư Việt Ngân  (VN) 
180 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư vấn đầu tư (trừ tư vấn pháp lý); tư vấn tài 
chính; quỹ đầu tư.  

 
 

(210) 4-2012-02295 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Tiếp Vận Một 

Thế Giới  (VN) 
35 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hoá đường bộ, hàng không, đường biển; dịch vụ cho thuê 
kho bãi; dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; dịch vụ đóng gói bao bì (đóng kiện, 
bao gói hàng hoá trước khi gửi đi).  
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(210) 4-2012-02296 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 
(731) Công ty TNHH Tiếp Vận Một 

Thế Giới  (VN) 
35 Trần Quốc Hoàn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ khai thuê hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hảng hoá đường bộ, hàng không, đường biển; dịch vụ cho thuê 
kho bãi; dịch vụ giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu; dịch vụ đóng gói bao bì (đóng kiện, 
bao gói hàng hoá trước khi gửi đi).  

 
 

(210) 4-2012-02297 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, xanh 
(731) Doanh nghiệp tư nhân viễn 

thông Việt T.O.P  (VN) 
20 B1, khu Tái Định Cư, phường Bửu 
Long, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
 

Nhóm 35: Mua bán, mực in. 
 
 

(210) 4-2012-02299 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CLIO PROFESSIONAL   (KR) 

Clio Cosmetics, 598-5, Shinsa-dong, 
Kangnam-Ku, Seoul, Korea, 135-893  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; mỹ phẩm cho nam giới; kem làm sạch (mỹ phẩm); kem chống nắng; 

son dưỡng môi (có hương thơm); chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
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(210) 4-2012-02310 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; 1.15.23; 26.4.2; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02311 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1; 26.13.25; 26.4.1; 1.15.23 
(591) Ghi nhạt, ghi đậm, da cam, xanh nõn 

chuối, xanh ngọc, nâu, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02312 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đen, trắng, xanh ngọc, da cam, xanh nõn 

chuối, tím, vàng 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  
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(210) 4-2012-02313 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 1.15.23; 15.7.1; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  

 
 

(210) 4-2012-02314 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 1.15.23; 15.7.1 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  

 
 

(210) 4-2012-02315 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  

 
 

(210) 4-2012-02316 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1; 26.13.1; 24.1.1 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  
 
 
 

(210) 4-2012-02317 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.1.1; 26.5.1; 26.13.1 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  

 
 
 

(210) 4-2012-02318 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  

 
 
 

(210) 4-2012-02319 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Mũ; mũ vải.  
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(210) 4-2012-02330 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

A.I.D.A  (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Sữa chứa albumin (dùng cho mục đích y tế), men sữa dùng trong ngành dược; 

thực phẩm ăn kiêng dùng cho y học, đồ uống sữa mạch nha dùng cho ngành y; sữa ong 
chúa (dùng cho mục đích dược phẩm), sợi thực vật ăn được (dùng cho ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-02331 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 44201 16.08.2011 TT 

(731) APPLE INC.  (US) 
1 Infinite Loop, Cupertino, California 
95014, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính, máy tính đầu cuối; phần cứng 

máy vi tính; máy chơi trò chơi trên máy vi tính, bộ vi xử lý, bảng mạch nhớ, màn hình, 
màn hiển thị, bàn phím máy tính, dây cáp, mô đem, máy in dùng với máy vi tính, ổ đĩa, 
bộ điều hợp, mạch giao tiếp, bộ đấu nối và trình điều khiển (tệp tin trên đĩa chứa các 
thông tin cần thiết mà một chương trình đòi hỏi để điều hành thiết bị ngoại vi như màn 
hình hoặc máy in); tấm đệm di chuyển con chuột máy tính; thiết bị lưu trữ dữ liệu, ổ đĩa 
cứng; bộ lưu trữ trên ổ đĩa cứng thu nhỏ; đĩa ghi âm/ghi hình; bộ nhớ chỉ đọc dùng đĩa 
compắc (CD-ROM) và đĩa compắc (DVD) lưu trữ dữ liệu với kích thước lớn, đặc biệt là 
ghi âm-hình với độ phân giải cao, phương tiện lưu trữ dữ liệu cho máy tính còn để trống, 
vật mang dữ liệu từ tính, con chíp (mạch điện tử siêu nhỏ), đĩa và băng có ghi hay dùng để 
ghi chương trình và phần mềm máy tính; bộ nhớ truy xuất ngẫu nhiên, bộ nhớ chỉ đọc; 
thiết bị nhớ mạch rắn; thiết bị điện tử số hoá cầm tay; máy nghe nhạc MP3 và các thiết bị 
nghe âm thanh theo định dạng số hoá khác; máy vi tính cầm tay, máy vi tính dạng bảng, 
máy hỗ trợ cá nhân số hoá (thiết bị điện tử có khả năng ghi nhận thông tin của người sử 
dụng đưa vào bằng cây bút đặc biệt, và hỗ trợ các công cụ cá nhân cần thiết như đặt lịch, 
ghi chép, gửi fax, máy tổ chức điện tử (nhỏ như máy tính cầm tay với ứng dụng đặt lịch 
(nhật ký cài sẵn), sổ ghi chép điện tử; thiết bị điện tử số hoá cầm tay và di động dùng để 
gửi và nhận các cuộc gọi bằng điện thoại, fax, thư điện tử và các dữ liệu số hoá khác; bộ 
thiết bị điện tử cầm tay dùng để nhận, lưu trữ, và/hoặc truyền dữ liệu và tin nhắn theo 
phương thúc không dây, và thiết bị điện tử cho phép người sử dụng dò tìm hay quản lý 
thông tin cá nhân; thiết bị và dụng cụ liên lạc điện tử; thiết bị điện tử số hoá di động; thiết 
bị điện tử có ứng dụng định vị toàn cầu (GPS); thiết bị và dụng cụ viễn thông; điện thoại; 
điện thoại di động, bộ phận và phụ kiện dùng cho điện thoại di động; máy fax, máy trả lời 
điện thoại tự động; máy ảnh máy quay viđêô; pin (ắc quy); pin (ắc quy) có thể nạp lại; bộ 
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nạp điện; bộ nạp điện cho pin (ắc quy) điện; tai nghe vòng qua đầu; loa âm thanh; bộ 
khuyếch đại, thiết bị ghi và tái tạo âm thanh; máy quay đĩa, máy hát, thiết bị âm thanh nổi 
với độ trung thực cao, máy ghi âm và thiết bị tái tạo âm thanh chạy băng; micrô; thiết bị 
âm thanh và hình ảnh kỹ thuật số; máy ghi âm và máy quay băng cát xét âm thanh, máy 
ghi âm và máy quay băng cát xét hình ảnh, máy ghi âm và máy quay đĩa compắc, đầu ghi 
và đầu máy chạy đĩa compắc (DVD), đầu ghi và đầu máy chạy bằng âm thanh kỹ thuật 
số, đầu máy chơi âm nhạc kỹ thuật số và/hoặc viđêô; máy thu thanh (rađiô); máy thu sóng 
và thiết bị phát sóng rađiô; bộ trộn tín hiệu âm thanh, tín hiệu viđêô, và tín hiệu kỹ thuật 
số; thiết bị âm thanh dùng trong ô tô; phần mềm máy tính, phần mềm máy tính dùng để 
tạo thành, tạo ra, phân loại, tải xuống, truyền, nhận, chạy, chỉnh sửa, trích dẫn, mã hóa, 
giải mã hiển thị, lưu giữ và tổ chức các văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, viđêô, nội 
dung đa phương tiện; và xuất bản phẩm điện tử; phần mềm hệ điều hành, phần mềm đồng 
bộ dữ liệu, chương trình làm công cụ phát triển ứng dụng dùng cho máy tính cá nhân và 
máy tính cầm tay, phần mềm máy tính để quản lý thông tin cá nhân, phần mềm quản lý 
cơ sở dữ liệu, phần mềm nhận dạng ký tự, phần mềm thư điện tử và phần mềm nhắn tin 
điện tử, phần mềm cho điện thoại di động, phần mềm đồng bộ cơ sở dữ liệu, chương trình 
máy tính đế truy cập, duyệt qua và tìm kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến, phần mềm máy tính 
dùng để chuyển hướng (gửi một lần nữa) tin nhắn, thư điện tử trên Internet, và/hoặc các 
dữ liệu khác tới một hoặc nhiều thiết bị điện tử cầm tay từ một khu lưu trữ dữ liệu trên 
hoặc được liên kết với một máy tính cá nhân hoặc một máy chủ; phần mềm máy tính để 
đồng bộ dữ liệu giữa một trạm máy tính hoặc thiết bị từ xa với một trạm máy tính hoặc 
thiết bị cố định hoặc từ xa; trò chơi trên máy vi tính và trò chơi điện tử, xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống được; phông chữ; kiểu chữ, kiểu thiết kế chữ và biểu tượng dưới 
dạng dữ liệu đã ghi sẵn, phông chữ in có thể tải xuống được; phông chữ in có thể được tải 
xuống được cung cấp bằng cách truyền điện tử; phông chữ được thiết kế riêng biệt đã 
được ghi trên phương tiện từ tính; vật mang dữ liệu có chứa kiểu chữ in đã được lưu trữ; 
sách hướng dẫn cho người sử dụng dưới định dạng có thể đọc được bằng thiết bị điện tử, 
may hay máy tính được dùng với, và bán kèm thành bộ với tất cả các sản phẩm trên, thiết 
bị máy tính để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử có chức năng đa phương 
tiện để dùng với tất cả các sản phẩm trên; thiết bị điện tử với chức năng tương tác để dùng 
với tất cả các sản phẩm trên; phụ kiện, bộ phận, linh kiện nhỏ, và thiết bị đo thử cho các 
sản phẩm trên, bộ phận và linh kiện nhỏ dùng cho tất cả các sản phẩm trên; vỏ bọc, túi và 
hộp chuyên dùng hoặc có hình dạng phù hợp để đựng tất cả các sản phẩm trên bằng da 
hay giả da, bằng vật liệu vải hay vải dệt.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và giải trí; hoạt động thể thao và văn hoá; dịch vụ giáo dục, 
giảng dạy, và đào tạo dựa trên máy tính và được máy tính hỗ trợ, dịch vụ hình ảnh kỹ 
thuật số; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là cung cấp các văn bản, đồ họa, viđêô, âm 
thanh, và tài liệu đa phương tiện; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi máy 
tính; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, cung cấp sách, tạp chí, báo, nhật báo, tạp chí 
định kỳ điện tử và các xuất bản phẩm khác; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là cung cấp 
thông tin, cơ sở dữ liệu, danh bạ, và các tệp âm thanh được cung cấp qua mạng (podcasts) 
trong lĩnh vực giải trí, quảng cáo, tin tức, thời sự, lịch sử, thể thao, trò chơi, đa phương 
tiện, sự kiện và các hoạt động văn hoá, sở thích, xuất bản phẩm, công nghệ, và các chủ đề 
khác; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là các chương trình biểu diễn trực tiếp, sự kiện 
thể thao, sự kiện văn hoá, và các bài thuyết trình, dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, tổ 
chức và tiến hành các triển lãm, cuộc trưng bày, giới thiệu cho công chúng xem, hội thảo, 
hội nghị chuyên đề, đào tạo, và hội nghị; dịch vụ thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến 
tất cả các dịch vụ trên.  
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(210) 4-2012-02332 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A25.1.10; 25.1.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thời trang 
Thiên Phương  (VN) 
Số 24, ngõ 108 Lò Đúc, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi du lịch; va li; túi xách tay (thuộc nhóm này); ví đựng tiền, cặp đựng 

tài liệu (thuộc nhóm này). 
 

Nhóm 25: Quần áo, váy, găng tay (thuộc trang phục quần áo), mũ (thuộc trang phục quần 
áo), giầy dép. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo, váy, mũ, áo dài, găng tay ca - vát, sản phẩm may 
mặc, vải vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giày dép, ba lô, túi xách, va li, ví đựng tiền, mỹ 
phẩm; đồ trang sức, dịch vụ giới thiệu quần áo, váy, mũ, áo dài, găng tay, ca - vát sản 
phẩm may mặc, vali vải vóc, phụ kiện dùng cho quần áo, giầy dép, ba lô, túi sách, va li, ví 
đựng tiền, mỹ phẩm, đồ trang sức, dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cung cấp thông tin thương 
mại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ may đo quần áo; dịch vụ gia công quần áo, giầy dép.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế mẫu quần áo, mẫu giầy dép, mẫu trang sức; dịch vụ thiết kế 
nội thất.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02333 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dưỡng Dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32-34, ngõ 12, đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc, dược liệu làm thuốc, thuốc chai, thốc lọ, thuốc viên, thuốc hộp.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) dược phẩm.  
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(210) 4-2012-02334 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) STUART WEITZMAN IP, LLC  (US) 

2400 East Commercial Blvd. #506, Ft. 
Lauderdale, FL 33308, USA 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; hòm bằng da thuộc hoặc giả da; da và da giả, sản phẩm làm bằng 

các vật liệu trên không thuộc các nhóm khác. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn trùm đầu.  
 

Nhóm 35: Tập hợp và trưng bày các loại hàng hóa khác nhau vì lợi ích của khách hàng để 
họ dễ xem và mua các hàng hóa từ cửa hàng bán lẻ đồ đi chân, túi xách tay, đồ đội đầu, 
quần áo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ. 

 
 

(210) 4-2012-02335 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) J002011042693 25.10.2011 ID 

  
(591) Xanh lá cây, đen, ghi 
(731) Viva Travel PTE. LTD.   (SG) 

24 Boon Lay Way #01-73, TRADEHUB 
21, Singapore (609969) 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho vận 

chuyển.  
 
 

(210) 4-2012-02336 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) J002011042692 25.10.2011 ID 

  
(591) Xanh lá cây, đen, ghi 
(731) Viva Travel PTE. LTD.  (SG) 

24 Boon Lay Way #01-73, TRADEHUB 
21, Singapore (609969) 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  
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(210) 4-2012-02337 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) J002011042694 25.10.2011 ID 

  
(591) Xanh lá cây, đen, ghi 
(731) VIVA TRAVEL PTE. LTD.  (SG) 

24 Boon Lay Way #01-73, TRADEHUB 
21, Singapore (609969) 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi, dặt chỗ cho vận 

chuyển.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02338 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) J00201142691 25.10.2011 ID 

  
(591) Xanh lá cây, đen, ghi 
(731) VIVA TRAVEL PTE. LTD.  (SG) 

24 Boon Lay Way #01-73, TRADEHUB 
21, Singapore (609969) 

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ trước nơi lưu trú tạm thời.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02339 (220) 16.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1 
(731) KABUSHIKI KAISHA NICHIREI 

(NICHIREI CORPORATION)  (JP) 
19-20, Tsukiji 6-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Thuốc thử hóa học dùng trong thí nghiệm, không dùng cho mục đích y tế hoặc 

thú y.   
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(210) 4-2012-02342 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Đại Phát  (VN) 
Số 226 Gia Quất, phường Thượng Thanh, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Bảng tủ điện báo cháy, cáp điện, cuộn dây điện, công tác điện, hộp cầu dao 

điện, bộ ngắt điện, dây điện.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng (đốt nóng), đèn trần (nhà), đèn chùm treo, bóng đèn chiếu 
sáng, bóng đèn điện, máng đèn, tủ lạnh, lò vi sóng, thiết bị điều hoà không khí, quạt điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02350 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

HP   (VN) 
Số 9, ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại; chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02351 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Nông nghiệp 

HP  (VN) 
Số 9, ngõ 189/2 Giảng Võ, phường Cát 
Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất diệt động vật có hại chất diệt côn trùng; thuốc trừ sâu; chất diệt nấm; chất 

diệt cỏ; thuốc đuổi sâu bọ. 
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(210) 4-2012-02352 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Năng lượng 
Thái Dương   (VN) 
Thôn 2, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy đun nước nóng dùng năng lượng mặt trời; đèn chiếu sáng dùng năng 

lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm; thiết bị điều 
hòa không khí; bơm nhiệt. 

 
 
 

(210) 4-2012-02353 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) WINVEST LNVESTMENT GROUP 

INC.  (VG) 
c/o Trident Trust Company (BVI) Ltd., 
Trident Chambers, Wickhams Cay P. O. 
Box 146 Road Town, Tortola, British 
Virgin Islands 

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê địa điểm bán hàng cho người khác để sử dụng làm cửa hàng bán lẻ.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ sòng bạc; dịch vụ bãi chơi gôn.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ mát.  
 
 
 

(210) 4-2012-02354 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 9.1.8; A26.11.11 
(731) WRANGLER APPAREL CORP.  (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Da, thô hoặc bán thành phẩm; da động vật; da sống; hòm (hành lý); túi du lịch; 

túi đeo lưng; ví bỏ túi; túi xách tay; túi xách đi chợ của phụ nữ; dây đai bằng da; ô, lọng 
và gậy chống; roi da, dây cương và yên cương.   
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(210) 4-2012-02355 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) WRANGLER APPAREL CORP.   (US) 

3411 Silverside Road, Wilmington, 
Delaware 19810, United States of 
America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 18: Da, thô hoặc bán thành phẩm; da động vật; da sống; hòm (hành lý); túi du lịch; 

túi đeo lưng; ví bỏ túi; túi xách tay; túi xách đi chợ của phụ nữ; dây đai bằng da; ô, lọng 
và gậy chống; roi da, dây cương và yên cương.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02357 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển đầu 
tư Việt Ngân   (VN) 
180 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; cho thuê bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; định giá bất động sản; tư vấn tài chính.   
 
 
 
 

(210) 4-2012-02358 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH du hành Sài 
Gòn  (VN) 
Tầng 10 tòa nhà Nam ¸, 201-203 Cách 
Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp (tổ chức) các chuyến du lịch. 
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(210) 4-2012-02359 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; A1.1.10 
(591) Đỏ, xanh, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ thực 
phẩm kỹ nghệ Trung Nam  (VN)
Số B6/6C ấp 2, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt đã được bảo quản; thịt đóng hộp; thịt bò tẩm gia vị (khô bò); thịt; thịt trâu 

đã qua chế biến.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: thịt bò tẩm gia vị, thịt đã qua bảo quản, thịt đóng 
hộp, thịt trâu đã qua chế biến, thịt.  

 
 
(210) 

 
4-2012-02368 

 
(220) 

 
17.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 26.1.1; 26.1.5; 24.15.1; 21.3.21 
(591) Vàng, xanh dương đậm, trắng, xanh lá 

cây, đỏ, đen, xám 

(540) 

   

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
tiếp thị Hoàng Kỳ  (VN) 
140/2/7 Bình Quới, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Vật mang dữ liệu từ tính; dây điện; linh kiện bán dẫn, bóng bán dẫn; thiết bị 

báo hiệu chống trộm; điện thoại di động; máy tính xách tay.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ người mẫu phục vụ cho 
quảng cáo hoặc xúc tiến việc bán hàng; tuyển dụng lao động; quảng cáo thương mại trên 
truyền hình; tổ chức hội chợ thương mại nhằm mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-02370 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.7 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 

MIDI, tivi. 
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(210) 4-2012-02371 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật  (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 

MIDI, tivi. 
 
 

(210) 4-2012-02372 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 

MIDI, tivi. 
 
 

(210) 4-2012-02373 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 

MIDI, tivi. 
 
 

(210) 4-2012-02374 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 
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(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 
MIDI, tivi. 

 
 
 

(210) 4-2012-02375 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Trang thiết bị âm thanh: tăng âm, loa, đầu đọc đĩa hình DVD, đầu đọc đĩa hình 

MIDI, tivi. 
 
 
 

(210) 4-2012-02376 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, vàng đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên sản xuất và 
thương mại PL Long Phú   (VN) 
Tổ 4, ấp Đông Thạnh A, xã Đông Thạnh, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2012-02377 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
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(210) 4-2012-02378 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-02379 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

TOPCAKE  (VN) 
Lô M.01 đường Trung Tâm, khu công 
nghiệp Long Hậu, xã Long Hậu, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-02389 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Cương  (VN) 
Thôn Bến Trung, xã Bắc Hồng, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc (bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ), gương, khung ảnh. 

 
 

(210) 4-2012-02390 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; A26.11.8 (540) 

  

(731) Công ty TNHH vi tính Vũ Thảo  
(VN) 
217-219 Phan Xích Long, phường 07, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế, cho thuê phần mềm tin học.  
 
 

(210) 4-2012-02391 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần quốc tế VAG  

(VN) 
Số 1 Lê Đức Thọ, phường Mai Dịch, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Khăn lau để làm sạch, giẻ lau, khăn lau; dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay.  
 

Nhóm 24: Khăn tắm; khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn phủ giường; chăn; tấm phủ đồ đạc 
bằng vải; vỏ nệm; vỏ gối; vỏ bọc ngoài (vỏ rời) bằng vải dùng cho đồ đạc.  

 
Nhóm 25: Khăn quàng cổ; áo choàng mặc sau khi tắm; quần áo; đồ đi ở chân; đồ đội đầu; 
bít tất.  

 
 

(210) 4-2012-02392 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 8.1.6; A8.1.22; 24.15.1; A11.3.4; 26.4.9 
(731) PERFETTI VAN MELLE BENELUX 

B.V.  (NL) 
Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, The 
Netherlands  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh ngọt và bánh kẹo; kẹo sô cô la; kẹo ca cao; kẹo cứng; kẹo dẻo; kẹo cao 

su; kẹo cao su có thể thổi bóng; kẹo hình giọt nước; kẹo cam thảo; kẹo có mùi thơm; 
thạch (bánh kẹo); kẹo que; kẹo bạc hà; kẹo bơ cứng; kẹo; đường.  

 
 

(210) 4-2012-02393 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC.   (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại; chất diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt 

cỏ; và thuốc trừ sâu. 
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(210) 4-2012-02395 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư phát 

triển Đông A  (VN) 
Nhà D2, lô C, « 11, khu đô thị mới Cầu 
Giấy, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm được chế biến từ các loại gia súc, gia cầm, cụ thể: gà, vịt, ngan, lợn, 

cá, bò. 
 

Nhóm 31: Động vật sống, cụ thể: gà, vịt, ngan, lợn, cá, bò.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu các loại thực phẩm chế biến từ gà, vịt, ngan, 
lợn, cá, bò; dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu động vật sống (gà, vịt, ngan, lợn, bò, cá).  

 
 

(210) 4-2012-02396 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.11.8; A1.1.10; 26.13.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH đầu tư và dịch 

vụ y tế Điện Biên Phủ  (VN) 
Số 73 Điện Biên Phủ, phường Minh 
Khai, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ chăm sóc sức khỏe. 

 
 

(210) 4-2012-02398 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Song Hoàng Anh   (VN) 
Số 12, ngõ 125, phố Thụy Khuê, phường 
Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02399 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-02404 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 
(731) LOJAS RIACHUELO S/A   (BR) 

Rue Le·o XIII, 500, Jd. S·o Bento, 
02526-000, S·o Paulo/SP - BRAZIL 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn, khăn trải giường bằng vải lanh; vải thô hồ cứng; vải (thường chỉ mảnh 

vải hoàn chỉnh được sử dụng cho mục đích cụ thể); vỏ đệm; chăn lông vịt (khăn phủ bên 
dưới giường); vải (bất kỳ loại vải nào được tạo thành thông qua việc dệt, đan, móc, ghép 
được sử dụng trong việc sản xuất các hàng hoá tiếp theo); vải lanh dùng trong nhà; vỏ gối; 
chăn cuộn; khăn phủ giường (vải dệt); khăn trải bàn, không làm bằng giấy; vải bọc (bọc 
đệm); khăn tắm bằng vải. 

 
Nhóm 25: Quần ống túm (trang phục); mũ lưỡi trai (đồ đội đầu); quần áo; quần áo thể 
dục, quần dùi (quần áo); áo sơ mi; váy; bít tất ngắn cổ; áo phông ngắn tay; quần áo lót 
mặc bên trong. 

 
 

(210) 4-2012-02406 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KERZNER INTERNATIONAL 

LIMITED   (BS) 
Atlantis Paradise Island, Coral Towers 
Executive Office, P.O.Box N4777, 
Nassau, Bahamas 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp khu nghỉ dưỡng và chỗ ăn nghỉ tạm thời; cung cấp chỗ ở tạm 
thời; cung cấp chỗ ở khách sạn; dịch vụ khách sạn; dịch vụ khách sạn nghỉ dưỡng; sắp xếp 
chỗ ở trong khu nghỉ dưỡng; dịch vụ đại lý du lịch, cụ thể là đặt chỗ và giữ chỗ ở tạm thời. 

 
 

(210) 4-2012-02410 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vi Na Ra HQ   (VN) 
Lầu 1, toà nhà Kumho Asian Plaza, 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
 
 
 

(210) 4-2012-02411 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.5.1 
(591) Đe, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vi Na Ra HQ   (VN) 
Lầu 1, toà nhà Kumho Asian Plaza, 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
 
 
 

(210) 4-2012-02412 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.5.1 
(591) Đen, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Vi Na Ra HQ   (VN) 
Lầu 1, toà nhà Kumho Asian Plaza, 39 
Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng 

thực hiện. 
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(210) 4-2012-02413 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE 

LTD.   (KR) 
92, Sinmunno 2-ga, Jongno-gu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu, xà phòng; kem đánh răng; chất tẩy rửa bát đĩa; nước 

hoa.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, 
xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán buôn 
chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước 
hoa; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến chuyên về mỹ phẩm: dầu gội đầu, xà phòng, kem 
đánh răng, chất tấy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ cửa hàng bán giảm giá chuyên về mỹ 
phẩm; dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, nước hoa; dịch vụ tiệm 
bách hóa chuyên về mỹ phẩm, dầu gội đầu, xà phòng, kem đánh răng, chất tẩy rửa bát đĩa, 
nước hoa.  

 
 

(210) 4-2012-02414 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Đỏ sậm, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chất Lượng Cao  
(VN) 
80 Trương Vĩnh Ký, phường Tân Thành, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; tivi, tủ lạnh, máy xay sinh tố, lò nướng, nồi cơm điện, bếp ga, máy 

lạnh, lò nướng, bình thủy điện máy giặt, quạt; dịch vụ lựa chọn cho người khác hàng hóa 
để mua và nơi cung cấp dịch vụ cho mục đích kinh doanh.  

 
 

(210) 4-2012-02415 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 3.7.7; A3.7.24; 5.9.3; 8.7.8 
(591) Xanh, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thực phẩm Tất Thắng  (VN) 
Số 226, đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm 
Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đóng hộp; khoai tây rán giòn, khoai lang sấy.  
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(210) 4-2012-02416 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.5.2; 26.4.2 
(591) Đen, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Văn Kha  (VN) 
Số 24, ngõ 83, Đào Tấn, Ngọc Khánh, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 32: Bia. 

 
 

(210) 4-2012-02417 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.7.22; 5.7.12; 5.7.11 
(591) Đen, cam, chanh, táo 

(540) 

  

(731) Trần Văn Kha   (VN) 
Số 24, ngõ 83, Đào Tấn, Ngọc Khánh, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả. 

 
 

(210) 4-2012-02418 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A5.3.13; 5.3.20 
(591) Đen, trắng, ghi 

(540) 

  

(731) Trần Văn Kha   (VN) 
Số 24, ngõ 83, Đào Tấn, Ngọc Khánh, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-02419 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đen, tro bạc 

(540) 

  

(731) Trần Văn Kha     (VN) 
Số 24, ngõ 83, Đào Tấn, Ngọc Khánh, 
Ba Đình, thành phố Hà Nội    

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 
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(210) 4-2012-02430 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KT & G CORPORATION    (KR) 

100, Pyungchon-dong, Taedeog-ku, 
Taejon, Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá sợi; thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá bột; giấy cuốn thuốc lá; tẩu hút 

thuốc lá, không làm bằng kim loại quý; đầu lọc thuốc lá, hộp đựng thuốc lá không làm 
bằng kim loại quý; túi đựng thuốc lá bật lửa dùng để hút thuốc lá không làm bằng kim 
loại quý; diêm; cái làm sạch tẩu thuốc lá; gạt tàn thuốc lá dùng cho người hút thuốc 
không làm bằng kim loại quý; dao cắt xì gà. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02431 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.5 
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 Paris - France  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc bôi mi mắt (mascara). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02432 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH BELUXE Việt 
Nam  (VN) 
18/130 Phan Văn Hớn, ấp 7, xã Xuân 
Thới Thượng, huyện Hóc Môn, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng: gỗ, kính các loại. 
 

Nhóm 35: Bán buôn gỗ, cửa nhôm kính, vật liệu xây dựng.  
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(210) 4-2012-02433 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) STEVEN MADDEN, LTD.   (US) 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
NY 11104, United States of America 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và đồng hồ đeo tay.  
 

Nhóm 18: Túi xách tay.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); đồ đi ở chân.  
 
 

(210) 4-2012-02434 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Hồng, đen 
(731) BJ ACQUISITION LLC   (US) 

52-16 Barnett Avenue, Long Island City, 
NY 11104, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức và đồng hồ đeo tay. 
 

Nhóm 18: Túi, cụ thể là túi xách tay, ví bỏ túi, túi đeo vai, ví tiền, túi cầm tay; vali (hành 
lý), vali.  

 
Nhóm 25: Quần áo, thắt lưng (trang phục), đồ đội đầu (trang phục), quần áo lót và đồ đi ở 
chân.  

 
 

(210) 4-2012-02435 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Đồng Lực   (VN) 
Số 74 Trần Quang Khải, phường Quang 
Trung, quận Hồng Bàng, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa các loại bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa các loại bằng nhựa.  
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(210) 4-2012-02436 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 19.13.22; 26.4.1; 24.13.1 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL 

FACTORY, INC.   (JP) 
115, Aza-Kuguhara, Tateiwa, Muya-cho, 
Naruto-shi, Tokushima-ken, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dạng chất lỏng; thuốc dùng cho người; chế phẩm vitamin; dược phẩm: 

đường dùng cho mục đích y tế, thuốc tiêm; chế phẩm hóa học dùng cho mục đích y tế, 
axít amin dùng cho mục đích y tế; chất kiêng (ăn, uống) dùng cho mục đích y tế, chất bổ 
sung dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế.  

 
Nhóm 10: ống nhỏ giọt dùng trong ngành y, chai có ống nhỏ giọt dùng trong ngành y, lọ 
đựng thuốc đếm giọt dùng trong ngành y; đồ đựng để đắp thuốc; dụng cụ truyền dịch nhỏ 
giọt cho tĩnh mạch túi nước dùng trong ngành y; ống tiêm thuốc; ống tiêm thuốc dưới da; 
dụng cụ tiêm dùng trong ngành y, túi truyền dịch. 

 
 

(210) 4-2012-02437 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hoá nhựa Đệ Nhất  (VN) 
Lô B02, đường số 3, khu công nghiệp 
Đức Hòa 1, ấp 5, xã Đức Hòa Đông, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 19: ống bằng nhựa cứng; phụ tùng ống bằng nhựa cứng (vật liệu xây dựng phi kim 

loại), cụ thể là: co (đầu nối ống nhựa vuông góc 90 độ), lơi (đầu nối ống nhựa góc 45 độ), 
đầu nối hình chữ T (đầu nối 3 ống với nhau có hình chữ T), đầu nối ống hình chữ Y (đầu 
nối 3 ống với nhau có hình chữ Y), rút (đầu nối ống lớn với ống nhỏ).  

 
 

(210) 4-2012-02438 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 19.7.1; A19.3.21 
(591) Xanh lục xám, xám, xanh đậm, vàng, 

trắng, đen 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 
cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.  

 
 

(210) 4-2012-02439 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 19.7.1; 26.4.1; 26.4.9; A19.3.21 
(591) Xanh lục xám, xám, xanh biển đậm, 

vàng, đen, trắng 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin lslands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.   
 
 

(210) 4-2012-02450 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.7.20; 25.1.25; 26.4.4 
(731) Công ty TNHH thời trang Nón 

Sơn  (VN) 
199 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Mũ, mũ vải. 

 
 

(210) 4-2012-02451 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ, bàn, ghế, kệ (đồ nội thất).  
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(210) 4-2012-02452 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Cây lau nhà; giàn treo quần áo; thùng ướp lạnh (xô đá); chổi quét nhà  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02453 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 22: Dây buộc không bằng kim loại dùng trong nông nghiệp; dây thừng; lưới đánh 

cá; lều bằng vải bạt; vải bạt; vải nhựa.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02454 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 23: Sợi để dệt; chỉ để khâu (không dùng cho ngành y); chỉ thêu.(không bằng kim 

loại)  
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(210) 4-2012-02455 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải; khăn trải bàn bằng vải; áo gối; chăn (mÒn) dùng để đắp; ga trải giường 

bằng vải.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02456 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02457 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 26: Đăng ten và đồ thêu; ruy băng và khuy; kim đan; kim khâu.  
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(210) 4-2012-02458 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 27: Thảm; chiếu; thảm chùi chân; vải sơn dùng để lát sàn; giấy dán tường.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02459 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi; thú nhồi bông; dụng cụ thể thao như: gậy đánh gôn, quả tạ, vợt.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02470 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh  (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn 

nhanh (nhà hàng); quán rượu; quán cà phê.  
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(210) 4-2012-02471 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp; dịch vụ y tế; dịch vụ làm vườn hoa cây cảnh. 

 
 

(210) 4-2012-02472 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 26.4.3 
(591) Đen, ghi xám, trắng, đỏ, xanh lá cây, 

xám 
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh 
Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý và tư vấn pháp luật; đại diện theo ủy quyền của khách hàng 

liên quan đến lĩnh vực pháp luật; tham gia tố tụng theo quy định pháp luật; dịch vụ bảo 
vệ, vệ sỹ.  

 
 

(210) 4-2012-02473 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; A26.3.5; A26.11.9 
(591) Xanh nước biển, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Phú Mỹ  (VN) 
68/30A Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: ống thép; van bằng kim loại; mối nối bằng kim loại; lò xo bằng kim loại; 

(không phải là bộ phận của máy).  
 

Nhóm 09: Thiết bị đo nhiệt độ và áp suất; thiết bị đo dung lượng.  
 

Nhóm 17: Tấm cao su lót may; đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao su; ống mềm phi 
kim loại.  
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Nhóm 35: Mua bán: ống thép, van bằng kim loại, mối nối bằng kim loại, lò xo bằng kim 
loại, tấm cao su lót may, đệm lót bằng cao su, mối nối bằng cao su, ống mềm phi kim 
loại, thiết bị đo nhiệt độ và áp suất, thiết bị đo dung lượng.  

 
 

(210) 4-2012-02474 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 25.5.3 
(591) Xanh lá cây, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Việt 

Phú Mỹ   (VN) 
68/30A Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép; van bằng kim loại; mối nối bằng kim loại; lò xo bằng kim loại 

(không phải là bộ phận của máy).  
 

Nhóm 09: Thiết bị đo nhiệt độ và áp suất; thiết bị đo dung lượng.  
 

Nhóm 17: Tấm cao su lót may; đệm lót bằng cao su; mối nối bằng cao su; ống mềm phi 
kim loại. 

 
Nhóm 35: Mua bán: ống thép, van bằng kim loại, mối nối bằng kim loại, lò xo bằng kim 
loại, tấm cao su lót may, đệm lót bằng cao su, mối nối bằng cao su, ống mềm phi kim 
loại, thiết bị đo nhiệt độ và áp suất, thiết bị đo dung lượng.  

 
 

(210) 4-2012-02475 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 26.11.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Lan Bến 
Tre  (VN) 
Số 117C, khóm 3, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-02476 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Ngọc Lan Bến 
Tre  (VN) 
Số 117C, khóm 3, phường 7, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 
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(511)   Nhóm 30: Bánh, kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-02477 (220) 17.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Hợp tác xã TTCN Cửu Long  
(VN) 
Số 15B khu phố 1, phường 8, thành phố 
Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 03: Mặt hàng mỹ phẩm chăm sóc da mặt dùng nguyên liệu từ hoa quả, trái cây, 

thạch dừa.  
 
 

(210) 4-2012-02478 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, hồng 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Thương Mại 
Tư Vấn Dịch Vụ Trường An Lạc  
(VN) 
25 đường 17B, tiểu khu 1, phường Bình 
Trị Đông B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng, chất làm mềm vải, các chế phẩm dùng để tẩy sạch vết bẩn. 

 
 

(210) 4-2012-02479 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
công nghệ và truyền thông 
EQ  (VN) 
Lầu 10, tòa nhà 180 -182 Lý Chính 
Thắng, phường 9, quận 3, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo về tiếp thị trực tiếp (internet marketing) bao gồm các khoa học về 

chuyên viên tiếp thị trực tuyến (Internet Marketing), xây dựng thương hiệu số (Digital 
branding), tiếp thị với công cụ tìm kiếm (Search Engine marketing), tiếp thị với truyền 
thông xã hội (Social Media marketing), quản lý quan hệ khách hàng và tiếp thị bằng thư 
điện tử (CRM - Email Marketing), tiếp thị hiện đại (Marketing 2.0), quan hệ cộng đồng 
trực tuyến (Online PR), tự thiết kế website. 
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(210) 4-2012-02490 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng cam, xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần quản lý tài 
sản Tiêu Điểm Thông Tin  (VN) 
Phòng 238B, khách sạn Bình Minh, số 
27 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-02491 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.20; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, vàng, vàng nhạt, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiêu Điểm 
Thông Tin  (VN) 
Số 6, ngõ 42, phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-02492 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.20; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, vàng, vàng nhạt, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiêu Điểm 
Thông Tin  (VN) 
Số 6, ngõ 42, phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-02493 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.20; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Đen, vàng, vàng nhạt, xa da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiêu Điểm 
Thông Tin  (VN) 
Số 6, ngõ 42, phố Liễu Giai, phường 
Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
742 

(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
 
 

(210) 4-2012-02494 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.17; 26.1.1; 26.13.25 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hà Việt  (VN) 
Số 8 tổ 21, Phúc Tân, Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-02495 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh nước biển, xanh đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối và 
hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)
Số 17 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sóng, điều hòa nhiệt độ, ấm đun 

nước bằng điện, bóng điện chiếu sáng, bồn tắm, đèn chiếu sáng, bếp gas, máy sấy tóc, 
bình lọc nước uống, tủ lạnh, máy hút ẩm, tủ chống ẩm, tủ bảo ôn, tủ đông, máy làm nóng 
lạnh nước uống (cây nước nóng lạnh), máy sưởi các loại. 

 
Nhóm 16: Thiết bị và máy đóng sách (thiết bị văn phòng), bút, máy hủy tài liệu dùng 
trong văn phòng. 

 
 

(210) 4-2012-02496 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Xanh nước biển, xanh đậm, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân phối và 
hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)
Số 17 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, máy hút bụi, máy bơm nước, máy chà sàn, máy phun bọt tuyết 

(rửa xe), máy và thiết bị đóng sách dùng trong công nghiệp, máy và thiết bị điện để giặt 
thảm, máy nâng (thang máy), thiết bị nâng, thang nâng xe hàng. 
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Nhóm 35: Mua bán máy phát điện, máy hút bụi, máy bơm nước, máy chà sàn, máy phun 
bọt tuyết (rửa xe), máy và thiết bị đóng sách dùng trong công nghiệp, máy và thiết bị điện 
để giặt thảm, máy nâng (thang máy), thiết bị nâng, thang nâng xe hàng. 

 
 

(210) 4-2012-02497 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh nước biển, xanh đậm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân phối và 
hỗ trợ dự án Thời Đại Mới  (VN)
Số 17 ngõ 178 Thái Hà, Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Cân các loại: cân sức khỏe, cân điện tử, cân tiểu ly, quả cân, máy cân, kính 

hiển vi, máy đếm và sắp xếp tiền, thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho 
phương tiện giao thông (máy vi tính trên phương tiện giao thông), thiết bị và dụng cụ 
quang học, máy nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi, máy tính tiền, máy chiếu, ổn áp. 

 
Nhóm 35: Mua bán cân các loại: cân sức khỏe, cân điện tử, cân tiểu ly, quả cân, máy cân, 
kính hiển vi, máy đếm và sắp xếp tiền, thiết bị tìm vị trí và đánh dấu đường đi dùng cho 
phương tiện giao thông (máy vi tính trên phương tiện giao thông), thiết bị và dụng cụ 
quang học, máy nghe nhạc cá nhân âm thanh nổi, thiết bị đo xăng dầu, máy tính tiền, máy 
chiếu, ổn áp. 

 
 

(210) 4-2012-02498 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Triệu Văn Kiệt  (VN) 
277/4A Tôn Thất Thuyết, phường 3, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-02504 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương   (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
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giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm màu thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn; hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu); gas nhiên liệu, 
năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp: nền (nhiên liệu); dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em; thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng; két an toàn; động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm: máy hàn; máy 
nâng hạ; máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt; máy rửa bát đĩa, máy mài đá); 
máy hút bụi, máy sấy khô quần áo; máy mài dao kéo; máy xay sinh tố); máy phát điện; 
máy xay; máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp; máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp hoá chất; máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cụ cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; kéo; cái giũa móng tay, thiết 
bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 
hình ảnh; thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng 
dụng cụ y tế; kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện; que thử dùng 
trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu nướng, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của 
kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ 
điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc 
chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su; 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô; túi xách, vali, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi; bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư sợi và chỉ thêu, 
sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và 
chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch; tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo 
gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép; găng tay, hoa nhân tạo, khuy; đồ ren tua 
kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc; tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, 
giấy dán tường; thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ 
chơi, bóng đề chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi); dầu ăn thực vật, thức 
ăn làm từ cá: thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau 
đã qua chế biến, qua (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh 
kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà cao, đồ uống trên cơ sơ trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước 
tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, 
cá hộp, pa-tê; xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia 
cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống 
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không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-02505 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm màu thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn; hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu); gas nhiên liệu, 
năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp: nền (nhiên liệu); dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em; thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng; két an toàn; động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm: máy hàn; máy 
nâng hạ; máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt; máy rửa bát đĩa, máy mài đá); 
máy hút bụi, máy sấy khô quần áo; máy mài dao kéo; máy xay sinh tố); máy phát điện; 
máy xay; máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp; máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp hoá chất; máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cụ cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; kéo; cái giũa móng tay, thiết 
bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 
hình ảnh; thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng 
dụng cụ y tế; kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện; que thử dùng 
trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu nướng, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của 
kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ 
điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc 
chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su; 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô; túi xách, vali, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
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giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi; bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư sợi và chỉ thêu, 
sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và 
chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch; tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo 
gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép; găng tay, hoa nhân tạo, khuy; đồ ren tua 
kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc; tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, 
giấy dán tường; thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ 
chơi, bóng đề chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi); dầu ăn thực vật, thức 
ăn làm từ cá: thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau 
đã qua chế biến, qua (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh 
kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà cao, đồ uống trên cơ sơ trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước 
tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, 
cá hộp, pa-tê; xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia 
cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống 
không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-02506 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội    

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm màu thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn; hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu); gas nhiên liệu, 
năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp: nền (nhiên liệu); dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em; thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng; két an toàn; động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm: máy hàn; máy 
nâng hạ; máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt; máy rửa bát đĩa, máy mài đá); 
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máy hút bụi, máy sấy khô quần áo; máy mài dao kéo; máy xay sinh tố); máy phát điện; 
máy xay; máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp; máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp hoá chất; máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng 
cụ cắt, dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công; kéo; cái giũa móng tay, thiết 
bị ghi âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, 
hình ảnh; thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng 
dụng cụ y tế; kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện; que thử dùng 
trong ngành y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh; thiết bị nấu nướng, thiết bị 
chiếu sáng, thiết bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động 
cơ dùng cho phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của 
kim loại quý, vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ 
điện tử, hộp nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc 
chất dẻo, tạp chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su; 
băng cách điện, cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô; túi xách, vali, ví, đồ trang trí bằng da 
dùng cho đồ đạc trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây 
dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, 
đồ đạc nội thất làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, 
giường, tủ, đồ gốm dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, 
thiết bị lau chùi; bàn chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện); bộ nồi niêu 
xoong chảo dùng cho nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều 
(trại), dây thừng, vật liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư sợi và chỉ thêu, 
sợi, chỉ, sợi và chỉ bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và 
chỉ đã xe, chăn, vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch; tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo 
gối, quần áo, đồ đi chân, đồ đội đầu, giầy, dép; găng tay, hoa nhân tạo, khuy; đồ ren tua 
kim tuyến, đồ thêu, khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc; tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, 
giấy dán tường; thảm tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ 
chơi, bóng đề chơi trò chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi); dầu ăn thực vật, thức 
ăn làm từ cá: thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau 
đã qua chế biến, qua (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh 
kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ 
uống trên cơ sở cà cao, đồ uống trên cơ sơ trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước 
tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, 
cá hộp, pa-tê; xúc xích, bột, rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia 
cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống 
không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương 
thực, thực phẩm, đồ uống, diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-02510 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.9.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
đầu tư xuất nhập khẩu Hương 
Việt   (VN) 
P.406-CT3, khu đô thị Yên Hòa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-02511 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TAIAN AEROSPACE SPECIAL 

VEHICLE CO., LTD.   (CN) 
Gaokai Road, Taian Hi-tech Industrial 
Development Zone, Shandong Province, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe ô tô địa hình tự do.  

 
 
 

(210) 4-2012-02512 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1; 3.7.21; 3.7.13 
(591) Trắng, nâu 
(731) Hộ kinh doanh Lê Thị Bích 

Phượng   (VN) 
110-112 Lý Tự Trọng, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống: quán cà phê, điểm tâm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02514 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.9; 5.7.3; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ, vàng, nâu 
(731) WANG CHENG CHUNG   (TW) 

360 Hai An Road, Zhi An City, Hua 
Lien County, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh đậu xanh; bánh ngọt; bánh mặn; bánh trung thu; bánh nướng.  
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(210) 4-2012-02515 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., 

LTD.   (TW) 
No. 6, Bau Chiang Rd. Hsin-Tien, Taipei 
231, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi); chương trình máy tính (phần mềm tải về được). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02516 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Chế Biến Thực 
Phẩm Vina Phong Phú  (VN) 
23/18 đường Tam Đa, phường Trường 
Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt dê đã chế biến.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02517 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công Ty TNHH Mỹ Phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; sữa rửa mặt; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm dùng 
cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; mascara (thuốc bôi mi 
mắt); mỹ phẩm dùng cho mắt; mỹ phẩm dùng cho môi; nước tẩy trang; nước sơn dưỡng 
móng tay, móng chân (dạng mỹ phẩm). 
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(210) 4-2012-02518 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh da trời 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Bình Thiên Phú  
(VN) 
Số 22 đường Dương Đình Nghệ, phường 
Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 
Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo (trang phục).  
 

Nhóm 29: Thủy hải sản: tôm, cua, cá (đã được chế biến) ; nông sản đã được chế biến (loại 
trừ ngũ cốc); cá hồi; cá mòi; tôm; sò hến, tôm cua; tôm hùm; tôm ròng; thịt các loại đã 
được chế biến 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-02519 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.7; A26.11.12 
(591) Xanh da trời, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

SA VI (SAVIPHARM)  (VN) 
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong 
khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02530 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 
Hùng    (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem dưỡng trắng da mặt; kem dưỡng trắng da toàn 

thân; sữa tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn; mỹ phẩm.   
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(210) 4-2012-02531 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Hùng    (VN) 
Số 13, tổ 9D, ngõ 54, phố Kim Ngưu, 
phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng 

(dùng cho mục đích y tế).  
 
 

(210) 4-2012-02532 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ngôi 

Sao ý   (VN) 
Số 12 Lê Duy Đình, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 10: Thiết bị gây mê; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; thịt; sản phẩm sữa; rau đã được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay; đồ gia vị.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh, sữa dùng cho trẻ sơ sinh, thực phẩm dùng cho bà mẹ 
đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế), thiết bị gây mê, thiết bị 
chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, dụng 
cụ tránh thai (không chứa hoá chất), thực phẩm làm từ cá, trái cây được bảo quản, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây thịt, sản phẩm sữa, rau đã được bảo quản, cà phê; trà, 
bánh kẹo, thực phẩm giàu tinh bột, sản phẩm bột xay, đồ gia vị; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2012-02533 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.5 
(591) Đỏ, xanh lá cây, xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Ngôi 

Sao ý    (VN) 
Số 12 Lê Duy Đình, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).   

 
Nhóm 10: Thiết bị gây mê; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất.   

 
Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; thịt; sản phẩm sữa; rau đã được bảo quản.   

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay; đồ gia vị.    

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh, sữa dùng cho trẻ sơ sinh, thực phẩm dùng cho bà mẹ 
đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế), thiết bị gây mê, thiết bị 
chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bi và dụng cụ phẫu thuật, dụng 
cụ tránh thai (không chứa hoá chất), thực phẩm làm từ cá, trái cây được bảo quản, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây thịt, sản phẩm sữa, rau đã được bảo quản, cà phê; trà, 
bánh kẹo, thực phẩm giàu tinh bột, sản phẩm bột xay, đồ gia vị; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02534 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH Dược phẩm Ngôi 

Sao ý   (VN) 
Số 12 Lê Duy Đình, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ sơ sinh; sữa dùng cho trẻ sơ sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác 
dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế).  
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Nhóm 10: Thiết bị gây mê; thiết bị chẩn đoán cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ y tế; 
thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; dụng cụ tránh thai, không chứa hoá chất.  

 
Nhóm 29: Thực phẩm làm từ cá; trái cây được bảo quản; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở 
trái cây; thịt; sản phẩm sữa; rau đã được bảo quản.  

 
Nhóm 30: Cà phê; trà; bánh kẹo; thực phẩm giàu tinh bột; sản phẩm bột xay; đồ gia vị.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
thực phẩm dùng cho trẻ sơ sinh, sữa dùng cho trẻ sơ sinh, thực phẩm dùng cho bà mẹ 
đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích y tế), thiết bị gây mê, thiết bi 
chẩn đoán cho mục đích y tế, thiết bị và dụng cụ y tế, thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, dụng 
cụ tránh thai (không chứa hoá chất), thực phẩm làm từ cá, trái cây được bảo quản, thực 
phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây, thịt, sản phẩm sữa, rau đã được bảo quản, cà phê; trà, 
bánh kẹo, thực phẩm giàu tinh bột, sản phẩm bột xay, đồ gia vị; dịch vụ đại lý xuất nhập 
khẩu; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ thông tin về thương mại; dịch vụ giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-02535 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty dược - trang thiết bị 

y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-02536 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông du lịch Việt  (VN) 
175 Nguyễn Thái Bình, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 
Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa, dịch vụ du lịch lữ hành quốc tế; vận tải hành 

khách theo hợp đồng, vận chuyển hành khách theo tuyến cố định; dịch vụ đại lý bán vé 
máy bay.  
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(210) 4-2012-02538 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Vườn Hồng   (VN)

11 Nguyễn Trọng Lội, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Đường; bột thực phẩm làm từ ngũ cốc. 

 
 

(210) 4-2012-02539 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 25.1.25; A5.5.20; 26.4.1 
(591) Đỏ, trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải trí âm 
nhạc Người Dậy Sớm   (VN) 
16A Phan Tôn, phường Đa kao, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ trình diễn trực tiếp các chương trình giải trí của 1 nhóm nhạc; dịch vụ 

sáng tác nhạc, viết bản phối khí âm nhạc; tổ chức trình diễn; sản xuất, dàn dựng chương 
trình biểu diễn; dịch vụ phòng thu âm.  

 
 

(210) 4-2012-02550 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-02551 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02552 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Đỉnh Thiên  (VN) 
53C, đường số 40, F 14, quận Gò Vấp, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 26: Kim máy khâu; khuy bấm; ruy băng đàn hồi co dãn được. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02553 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Phạm Thành Công  (VN) 
Số 6B Trần Hưng Đạo, phường Phan Chu 
Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ khám và chữa bệnh chuyên khoa răng hàm mặt.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02554 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phương Nam   (VN) 
366 Cách Mạng Tháng Tám, phường Bùi 
Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, thành phố 
Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem ngăn ngừa mụn (kem trị mụn); kem dưỡng trắng, giữ ẩm và tái 

tạo da; kem chống nám, làm trắng da, làm mờ vết thâm và tàn nhang. 
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(210) 4-2012-02555 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.4.2; 26.13.1; 26.3.1 
(591) Xanh tím, đỏ, trắng, xanh dương 
(731) Công ty cổ phần thiết kế xây 

dựng công trình dầu khí Biển 
Phương Đông   (VN) 
17 Hồ Hảo Hớn, phường Cô Giang, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng công trình khai thác dầu và khí đốt.  

 
 

(210) 4-2012-02556 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Vũ Thị Hồng Hạnh   (VN) 

41//231 E Quang Trung, phường 10, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Cá sống, cá diêu hồng sống (cá điêu hồng sống); tôm sống; cua ghẹ sống, mực 

sống; nghêu sò ốc sống.  
 

Nhóm 35: Mua bán thủy hải sản; mua bán cá sống; mua bán cá diêu hồng (cá điêu hồng) 
sống, mua bán tôm cua ghẹ sống, mua bán mực sống; mua bán nghêu sò ốc sống. 

 
 

(210) 4-2012-02557 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ASTRUM (HK) LIMITED   (HK) 

1809-18th Floor, Beverley Comm. 
Centre, 87-105 Chatham Road, Tsim Sha 
Tsui, Kowloon, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động và phụ kiện điện thoại di động; điện thoại và phụ kiện điện 

thoại; ắc quy mặt trời máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; vật mang dữ liệu quang 
học; đĩa quang; máy tính bỏ túi thẻ mạch tích hợp (thẻ thông minh); phần mềm máy vi 
tính đã được ghi; chương trình máy vi tính ghi sẵn; thiết bị xử lý trung tâm (bộ xử lý cho 
máy tính); vỏ máy vi tính (case máy vi tính); pin mặt trời; bảng pin mặt trời dùng cho sự 
phát điện.  
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(210) 4-2012-02571 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A8.1.16; A8.1.17 
(591) Nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, phụ gia và hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng, lương 

thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh 
kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát hòa tan.  

 
 

(210) 4-2012-02572 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam kỹ 

nghệ Bột Mì  (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, phụ gia và hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng, lương 

thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh 
kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát hòa tan. 

 
 

(210) 4-2012-02573 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, phụ gia và hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng, lương 

thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh 
kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát hòa tan. 
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(210) 4-2012-02574 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng. 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì  (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, phụ gia và hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng, lương 

thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh 
kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát hòa tan. 

 
 

(210) 4-2012-02575 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, phụ gia và hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng, lương 

thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh 
kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát hòa tan. 

 
 

(210) 4-2012-02576 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3 
(591) Vàng đồng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ 

Nghệ Bột Mì   (VN) 
Lô 32C/I đường 2G, khu công nghiệp 
Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán cà phê, phụ gia và hương liệu thực phẩm, thực phẩm chức năng, lương 

thực thực phẩm, mì, phở, bún, miến, mì ống (nui), cháo, ca cao, đường, sữa, bột, bánh 
kẹo, mứt, nước giải khát, trà (chè) sữa, bột giải khát hòa tan. 
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(210) 4-2012-02578 (220) 20.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 3.4.13; A3.4.2 
(591) Vàng cam, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Phước Hưng  (VN) 
D16/8D Nguyễn Cửu Phú, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hóa chất dùng trong nông nghiệp trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, 

thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng.  
 
 
 

(210) 4-2012-02579 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; 26.11.2 
(591) xanh rêu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
EXIM GOODS  (VN) 
Số 120, ngõ 169, phố Tây Sơn, phường 
Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm để uốn quăn tóc; chất 

trung hòa dùng cho uốn tóc bền nếp. 
 
 
 

(210) 4-2012-02580 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Selta  (VN) 
Số 15A1 Cát Linh, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Bình đun nước nóng; vòi sen; bồn tắm; chậu rửa; tủ chậu rửa; bệ xí bệt, chậu sứ 

(tất cả đều là thiết bị vệ sinh). 
 

Nhóm 22: Dây đai buộc hàng. 
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(210) 4-2012-02590 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1; 15.7.1; A15.7.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng đồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngôi Sao Tương Lai  
(VN) 
61A-63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị làm lạnh, quạt 

gió (điều hòa không khí), quạt điện dùng cho cá nhân, quạt (bộ phận của hê thống điều 
hòa không khí), đèn điện.  

 
 
 

(210) 4-2012-02592 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
và thương mại Thuận Phương 
Long An  (VN) 
Lô số 32, đường số 7, xã Đức Hòa Hạ, 
huyện Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 29: Thủy hải sản chế biến sẵn; nước chấm từ cá.  
 

Nhóm 30: Gia vị; nước chấm từ thực vật; nước xốt.  
 
 
 

(210) 4-2012-02593 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, xanh tím than 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Anh  (VN) 
Số 255, đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: ống gang cầu, ống gang dẻo, bằng kim loại. 
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(210) 4-2012-02594 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hoàng Anh  (VN) 
Số 255, đường Giải Phóng, phường 
Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Van cổng, van một chiều lá lật, van bướm, y lọc, rọ hút (tất cả bằng kim loại và 

không phải là bộ phận của máy); khớp nối bằng kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-02595 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ELS EDUCATIONAL SERVICES, INC.  

(US) 
400 Alexander Park, Princeton, New 
Jersey 08540, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Cung cấp các giải pháp hỗ trợ và tuyển dụng cho các viện giáo dục đại học có 

nhu cầu tuyển dụng sinh viên quốc tế có trình độ trong nỗ lực mở rộng sự đa dạng quốc tế 
trong cơ sở của họ; dịch vụ tiếp thị nhằm quảng cáo các tổ chức giáo dục cho những sinh 
viên quốc tế có triển vọng trên Internet, trong tài liệu in, và trực tiếp cho các sinh viên.  

 
Nhóm 41: Giảng dạy và kiểm tra tiếng Anh; đào tạo bài chuẩn bị kiểm tra trong lĩnh vực 
tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai; dịch vụ tư vấn giáo dục trong lĩnh vực nghiên cứu trung 
học và đại học quốc tế, lựa chọn trường đại học và nhập học; giúp đỡ sinh viên trong việc 
làm đơn giải quyết nhập học của các viện giáo dục đại học; đào tạo sinh viên về kỹ năng 
thành công trong giáo dục đại học; đào tạo giáo viên trong lĩnh vực giảng dạy tiếng Anh 
cho những người sử dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ; đào tạo nhân viên tư vấn giáo dục 
và kiểm tra khả năng của những nhân viên tư vấn về học tập ở nước ngoài trong lĩnh vực 
nghiên cứu trung học và đại học quốc tế, lựa chọn trường đại học và nhập học.  

 
 

(210) 4-2012-02596 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre(Raffles place), Singapore 
048979  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02597 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre(Raffles place), Singapore 
048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02598 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 

Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát (thiết bị thu hình ảnh); đầu ghi hình (thiết bị ghi hình ảnh từ 

camera), máy bộ đàm, thiết bị chống trộm (báo động báo trộm), thiết bị phòng cháy, chữa 
cháy, công tắc điện điều khiển từ xa.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02599 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Hùng  (VN) 
Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 09: Camera quan sát (thiết bị thu hình ảnh), đầu ghi hình (thiết bị ghi hình ảnh từ 

camera), máy bộ đàm, thiết bị chống trộm (báo động báo trộm), thiết bị phòng cháy, chữa 
cháy, công tắc điện điều khiển từ xa.  
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(210) 4-2012-02610 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; 26.4.1; 26.11.3; 
A26.11.8 

(591) Xanh đậm, trắng, vàng nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Tiến Phát   (VN) 
Như Phượng Hạ, xã Long Hưng, huyện 
Văn Giang, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Cửa nhựa; kính xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-02611 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Nutricare  (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 

mục đích y tế); thực phẩm cho em bé gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).  

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả, hạt) (không dùng 
cho mục đích y tế); sữa và sản phẩm sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ (đã 
được chế biến). 

 
 

(210) 4-2012-02612 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dinh dưỡng 
Nutricare   (VN) 
Số 5, ngõ 9/76, phố Mai Dịch, phường 
Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội    

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (dùng cho mục đích y tế); thực phẩm bổ sung (dùng cho 

mục đích y tế); thực phẩm cho em bé gồm sữa bột, bột dinh dưỡng, bột ngũ cốc, cháo 
dinh dưỡng (dùng cho mục đích y tế).   

 
Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ động vật (không dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm bổ sung có chứa chiết xuất từ thực vật (rau, củ, quả, hạt) (không dùng 
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cho mục đích y tế); sữa và sản phẩm sữa; đồ uống có sữa là chủ yếu; hoa quả đóng lọ ( đã 
được chế biến). 

 
 
 

(210) 4-2012-02613 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Dược ATM  

(VN) 
89F Nguyễn Văn Trỗi, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2012-02614 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2012-02615 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BV Pharma  

(VN) 
Xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-02616 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLERGAN, INC.   (US) 

2525 Dupont Drive, Irvine, California 
92612, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng để điều trị bệnh viêm kết mạc do vi khuẩn.  

 
 

(210) 4-2012-02617 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.12; A25.7.7; A1.1.2 
(591) Đỏ, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH phát triển T.H.T  

(VN) 
Tầng 15, tòa nhà Daeha Business Center, 
360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê cao ốc; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê đất; cho 

thuê trung tâm mua sắm; môi giới và cho thuê bất động sản; dịch vụ bán cao ốc; quản lý 
cao ốc; dịch vụ mua bán cao ốc; quản lý bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; tư 
vấn về bất động sản; dịch vụ bán bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-02618 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A24.17.12; 1.15.5; 2.9.1; 26.13.25; 
A26.11.12; 22.1.6 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần âm nhạc 
Ngọn Lửa Việt   (VN) 
120/22 Trường Chinh, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo (dạy nhạc); tổ chức điều khiển hội nghị; dịch vụ giải 

trí; thể dục (giáo dục thể chất). 
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(210) 4-2012-02619 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28, Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02631 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 21.1.17; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngôi Sao Tương Lai  
(VN) 
61A-63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị làm lạnh, quạt 

gió (điều hòa không khí); quạt điện dùng cho cá nhân, quạt (bộ phận của hệ thống điều 
hòa không khí), đèn điện.  

 
 
 

(210) 4-2012-02632 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2 
(591) Xanh, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Ngôi Sao Tương Lai  
(VN) 
61A-63A Võ Văn Tần, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Hệ thống thiết bị cho điều hòa không khí, hệ thống và thiết bị làm lạnh, quạt 

gió (điều hòa không khí), quạt điện dùng cho cá nhân, quạt (bộ phận của hệ thống điều 
hòa không khí), đèn điện. 

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa thiết bị điện, lắp đặt và sửa chữa thiết bị báo động hỏa 
hoạn, lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại. 
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(210) 4-2012-02633 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.7; 5.7.21; A1.1.10 
(591) Trắng, vàng, nâu, da cam, xanh lục 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bách Việt 
Thanh Bình  (VN) 
Số 34 khu hưu trí Lê Quý Đôn, phường 
Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu dừa. 

 
 

(210) 4-2012-02634 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dậu   (VN) 
Vân Từ, Phú Xuyên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo may sẵn.  

 
 

(210) 4-2012-02635 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chế phẩm làm sạch, đánh 

bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
 
 

(210) 4-2012-02636 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH y tế cánh cửa 
Việt (VietGate Co., Ltd)  (VN) 
788/2B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-02638 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH cửa cuốn 

Chánh Hòa   (VN) 
2A/10 ấp 2, tỉnh lộ 10, xã Phạm Văn 
Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị phụ tùng cửa cuốn.  

 
 

(210) 4-2012-02639 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sơn So Li Te  

(VN) 
29 Phan Đình Phùng, phường Tân 
Thành, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-02643 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) BASF CORPORATION   (US) 
100 Campus Drive Florham Park, NJ 
07932 United States Of America  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 21: Bẫy ruồi điện tử dùng cho mục đích thương mại và nơi công sở.  

 
 

(210) 4-2012-02653 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) FRASER AND NEAVE, LIMITED  
(SG) 
438 Alexandra Road, #21-00 Alexandra 
Point, Singapore 119958  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 32: Nước khoáng và nước có gaz và đồ uống không chứa cồn; đồ uống cung cấp 
muối và khoáng cho cơ thể (không dùng cho mục đích y tế); nước hoa quả và nước ép trái 
cây; chế phẩm tư trái cây cô đặc dùng để pha đồ uống có các-bon-nic và đồ uống nhẹ 
không có gaz; xi-rô và các chế phẩm khác để pha chế đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-02654 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.3.4 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Sóng Thần  (VN) 
A1-P1 tập thể Trương Định, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện, dynamo phát điện, máy bơm nước, mô tơ  và động cơ chạy 

bằng xăng, động cơ chạy bằng dầu (không dùng cho phương tiện trên bộ). 
 
 

(210) 4-2012-02655 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.4.3; 2.7.23 
(591) Tím, da cam, đen 
(731) Công ty TNHH thiết kế WEB  

(VN) 
15/2 đường B1, Cộng Hòa, phường 13, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế trang web; bảo trì phần mềm máy tính; 

tạo lập và duy trì trang web cho người khác.  
 
 

(210) 4-2012-02656 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I-
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
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(210) 4-2012-02657 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH An Nông  (VN) 

Lô B06-1, khu công nghiệp Đức Hòa I-
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt 

động vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ.  
 
 

(210) 4-2012-02670 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 

Hằng   (VN) 
Số 23, phố Hàng Hành, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-02671 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 

Hằng    (VN) 
Số 23, phố Hàng Hành, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn, quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-02672 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 
Hằng    (VN) 
Số 23, phố Hàng Hành, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Khách sạn, quán cà phê. 
 
 

(210) 4-2012-02673 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) đỏ, ghi, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-02674 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C Xa Lộ Hà Nội, phường Bình 
Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-02675 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) đỏ, ghi, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C Xa Lộ Hà Nội, phường Bình 
Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-02676 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) đỏ, ghi, xanh (540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C Xa Lộ Hà Nội, phường Bình 
Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa. 
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(210) 4-2012-02677 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) đỏ,ghi, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C Xa Lộ Hà Nội, phường Bình 
Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa. 

 
 
(210) 

 
4-2012-02678 

 
(220) 

 
21.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(591) đỏ, đen, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C Xa Lộ Hà Nội, phường Bình 
Thắng, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-02679 (220) 21.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột và các sản phẩm sữa. 

 
 

(210) 4-2012-02690 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; A26.11.12 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
tổng hợp Hải Lý   (VN) 
Số 27, ngõ 139, đường Tam Trinh, 
phường Mai Động, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: các mặt hàng điện máy, điện gia dụng, điện lạnh, thiết bị lọc 

nước, máy phát điện; dịch vụ mua bán tại siêu thị và trung tâm thương mại các sản phẩm: 
điện gia dụng, điện lạnh, điện máy, thiết bị lọc nước, máy phát điện.   
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Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa; vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô, xe tải; cho 
thuê xe tải.    

 
Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; dịch vụ sức khỏe(SPA); dịch vụ chăm sóc sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-02691 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A5.1.5; A1.1.10; A1.1.12 
(591) Đỏ, xanh lá, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sao Vàng  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-02692 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.3; 8.7.11 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trần Thị Diễm Phúc  (VN) 
K34/1 Lê Hữu Trác, quận Sơn Trà, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: trứng gà, trứng cút, trứng vịt.  

 
 

(210) 4-2012-02693 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) WAL-MART STORES, INC.  (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, cụ 

thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, 
dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, cửa hàng 
bán buôn; đặt hàng theo ca-ta- lô qua thư hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang 
web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn cầu và mạng Internet.  
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(210) 4-2012-02694 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh ;chức năng văn phòng, cụ 

thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, 
dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, cửa hàng 
bán buôn; đặt hàng theo ca-ta- lô qua thư hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang 
web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn cầu và mạng Internet.  

 
 

(210) 4-2012-02695 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh;chức năng văn phòng, cụ 

thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, 
dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, cửa hàng 
bán buôn; đặt hàng theo ca-ta- lô qua thư hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang 
web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn cầu và mạng Internet.  

 
 

(210) 4-2012-02696 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, cụ 

thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, 
dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
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khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, cửa hàng 
bán buôn; đặt hàng theo ca-ta- lô qua thư hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang 
web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn cầu và mạng Internet.  

 
 

(210) 4-2012-02697 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) WAL-MART STORES, INC.   (US) 

702 SW 8th Street, Bentonville, Arkansas 
72716, U.S.A 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; chức năng văn phòng, cụ 

thể là cho thuê máy sao chụp, sao chụp, xử lý văn bản, dịch vụ thư ký, dịch vụ tốc ký, 
dịch vụ ghi chép lại và dịch vụ đánh máy chữ; tập hợp và trưng bầy các loại hàng hoá 
khác nhau (không kể vận chuyển) vì lợi ích của khách hàng để họ dễ xem và mua các 
hàng hoá đó trong siêu thị, hiệu thuốc, cửa hàng bán lẻ hoặc cửa hàng bách hóa, cửa hàng 
bán buôn; đặt hàng theo ca-ta- lô qua thư hoặc các phương tiện viễn thông, hoặc từ trang 
web về hàng hóa trên mạng liên lạc toàn cầu và mạng Internet.  

 
 

(210) 4-2012-02698 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.5.16; 5.5.19 (540) 

  

(731) Nguyễn Minh Triết  (VN) 
91 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; mũ nón đội đầu; khăn choàng; cà vạt; giày; dép.  

 
 

(210) 4-2012-02699 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Sao Vàng  (VN) 
41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp 
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(210) 4-2012-02710 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị mới DNT  (VN) 
Số 44, ngõ 1 Phan Đình Giót, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị lọc nước.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02711 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02712 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH thương mại Lợi 

Tường  (VN) 
Số 307 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Sở 

hữu trí tuệ OCEANLAW 
(OCEANLAW., JSC.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
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(210) 4-2012-02713 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(731) SAMSUNG SDS CO., LTD.   (KR) 

#707-19, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị đầu cuối điện tử dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; cơ cấu cho thiết bị 

vận hành bằng đồng xu dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; thiết bị phân phối vé tự động 
dùng cho việc tạo ra các vé xổ số.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị đầu cuối điện tử dùng cho việc tạo ra các vé xổ 
số; sửa chữa và bảo dưỡng cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu dùng cho việc tạo ra 
các vé xổ số; sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị phân phối vé tự động dùng cho việc tạo ra 
các vé xổ số.  

 
 
 

(210) 4-2012-02714 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) EATON CORPORATION   (US) 

1111 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 
44114, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 28: Tay cầm dùng cho dụng cụ thể thao; tay cầm dùng cho gậy đánh gôn.  

 
 
 

(210) 4-2012-02715 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa dùng cho trẻ sơ 

sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  
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(210) 4-2012-02716 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong  

(VN) 
Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa dùng cho trẻ sơ 

sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-02717 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong  

(VN) 
Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa dùng cho trẻ sơ 

sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm cho trẻ sơ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-02718 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.3.21; 18.3.23; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDISTAR Việt Nam   (VN) 
Xóm Bầu, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, dung dịch vệ sinh 

cá nhân không chứa thuốc.  
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(210) 4-2012-02719 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.3.23; 18.3.21; A26.11.12 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

MEDISTAR Việt Nam   (VN) 
Xóm Bầu, thôn Phú Diễn, xã Phú Diễn, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-02730 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 
(591) Cam, trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần T2C   (VN) 

Số nhà 122, phố Thọ Lão, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng; váy; cà vạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, khăn choàng, váy, cà vạt, thắt lưng; tư vấn 
tổ chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức và quản lý chuỗi cửa hàng theo mô hình 
nhượng quyền thương mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-02731 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần T2C  (VN) 

Số nhà 122, phố Thọ Lão, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng; váy; cà vạt.   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, khăn choàng, váy, cà vạt, thắt lưng; tư vấn 
tổ chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức và quản lý chuỗi cửa hàng theo mô hình 
nhượng quyền thương mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  
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(210) 4-2012-02732 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần T2C  (VN) 

Số nhà 122, phố Thọ Lão, phường Đồng 
Nhân, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng; váy; cà vạt.   
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón, khăn choàng, váy, cà vạt, thắt lưng; tư vấn 
tổ chức kinh doanh; quản lý kinh doanh; tổ chức và quản lý chuỗi cửa hàng theo mô hình 
nhượng quyền thương mại, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm và xúc tiến thương mại.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02733 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02734 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Shinpoong Daewoo   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 2, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-02735 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02736 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MASTER TOBACCO COMPANY LTD  

(VG) 
Trident Chambers, Road Town, Tortola, 
British Virgin Islands  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu.  

 
 

(210) 4-2012-02737 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.2; A1.5.3; 24.9.1 
(731) SILA CARBORUNDUM CO., LTD  

(TH) 
29/28-30 Moo 11, Sala Thammasop, 
Thawiwatthana, Bangkok, Thailand 
10170  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Đá để đánh bóng.  
 

Nhóm 08: Đá mài, đá mài với hai mặt đá đều mài được, đá mài cầm tay, dụng cụ để mài 
(dụng cụ cầm tay).  

 
 

(210) 4-2012-02738 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 
908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 07: Máy bơm khí nén; cưa xích; máy phát điện; máy bơm nước; máy cắt cỏ; máy 
phun xịt nước; máy nổ; thiết bị nâng.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy bơm khí nén; cưa xích; máy phát điện; máy bơm nước; máy cắt 
cỏ; máy phun xịt nước; máy nổ; thiết bị nâng. 

 
 

(210) 4-2012-02739 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(731) JMS CO., LTD   (JP) 

12-17 Kako-machi, Naka-ku, Hiroshima, 
730-8652, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế và bộ phận và phụ kiện của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-02749 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) JUNG INSUN   (KR) 

301Ho, 566-10 Il-dong, Sangnok-gu, 
Ansan-si, Gyeonggi-do, 426-859, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Màn hình dạng màng mỏng để chiếu phim lên đó; bao túi đựng điện thoại di 

động; vỏ bọc/ốp hộp điện thoại di động; ống bọc ngoài bảo vệ dùng cho thiết bị điện tử di 
động.  

 
 

(210) 4-2012-02750 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, các chế phẩm chăm sóc da, xà phòng; nước hoa; tinh dầu; nước xức 

tóc, kem đánh răng; các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, điều trị và làm đẹp da, da đầu và 
tóc.  
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(210) 4-2012-02751 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Trung Hòa  (VN) 
2 lô C cư xá Lạc Long Quân, phường 5, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm như kem làm trắng da, nước hoa, xà phòng; dầu gội; keo xịt tóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02752 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Hồng, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đoàn Tất Thành  
(VN) 
56/1B ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Vải, vải hồ cứng, vải dùng cho ngành dệt, vải không dệt.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02753 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 26.13.25; 25.7.1; A25.7.8
(731) Lê Phụng Hân  (VN) 

105/759B Nguyễn Kiệm, phường 3, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển, du lịch lữ hành; đại lý bán vé may bay tàu xe; cho thuê xe  
 

Nhóm 41: Giáo dục đào tạo; dịch vụ tổ chức sự kiện (nhằm mục đích giáo dục, giải trí); 
dịch vụ tổ chức hội nghị hội thảo, dịch vụ tổ chức biểu diễn nghệ thuật; dịch vụ hát ka ra 
« kê, dịch vụ khu vui chơi giải trí. 
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(210) 4-2012-02754 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DELTA AIR LINES, INC.   (US) 

1030 Delta Boulevard, Atlanta, Georgia, 
United States of America  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng đường, hàng không, dịch vụ vận tải bằng đường hàng 

không cung cấp chương trình trao thưởng và khuyến khích đi lại bằng đường hàng không 
thường xuyên tiện nghi buồng đợi quá cảnh cho sự nghỉ ngơi của hành khách, dịch vụ 
hàng không ưu tiên đặc biệt với dịch vụ đặt chỗ trước, gia tăng vé máy bay, giải quyết thủ 
tục chờ gọi, ưu tiên đăng ký ưu tiên đăng ký ngoài chế độ trung tâm dịch vụ và làn đường 
cho hành khách cao cấp, giải quyết an ninh và quyền ưu tiên đặc biệt, giải quyết dịch vụ 
lên xuống máy bay và điều khiển cổng, nâng cao tiện nghi chỗ ngồi, nâng cao không gian 
riêng tư bao gồm sự giải trí đặc biệt, sự nối kết máy tính, nâng cao dịch vụ bữa ăn và giảm 
giá cho hành khách cao cấp, sự phân phối hành lý ưu tiên, nâng cao và giải quyết phản hồi 
dịch vụ khách hàng cho hành khách cao cấp.  

 
 

(210) 4-2012-02755 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.13.25 
(591) Hồng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thời trang Cỏ và Hoa   (VN) 
47 Duy Tân, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, trang phục lót nam & nữ.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, mua bán hàng may mặc, mua bán đồ lót.  
 
 

(210) 4-2012-02756 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.5; 26.1.6; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xanh nõn chuối, nâu, vàng 

cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại quảng cáo Tôi và 
Cuộc Sống   (VN) 
334/41 Chu Văn An, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; môi giới thương mại; mua bán xe.  
 
 
 

(210) 4-2012-02757 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A5.1.5; A26.11.9; 25.5.2 
(591) Xanh lá, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Mùa Vàng  (VN) 
977 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt giống, giống cây trồng. 

 
 
 

(210) 4-2012-02758 (220) 22.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A5.11.5; 26.13.25 
(591) Xanh lá, đỏ 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Bốn Mùa   (VN) 
Ngõ 35 phố Đại Đồng, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt giống, giống cây trồng. 

 
 
 

(210) 4-2012-02759 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần xuất nhập 

khẩu Thọ Khang   (VN) 
Số 10 tổ 22B, phường Phương Liên, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho 

cây; thuốc diệt trừ nấm; thuốc diệt động vật có hại.  
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(210) 4-2012-02770 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH nhà hàng Vầng 
Hào Quang  (VN) 
19 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-02771 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FUJI OIL CO.,LTD.  (JP) 

1-5 Nishi Shinsaibashi 2-chome, Chuo-
ku, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được và mỡ có thể ăn được; bơ thực vật; bơ thực vật ở dạng lát 

mỏng; sản phẩm sữa; bơ.  
 
 

(210) 4-2012-02772 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Bùi Sĩ Đăng Khoa  (VN) 
637 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ karaoke. 

 
 

(210) 4-2012-02773 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm, thuốc trừ ốc bươu vàng, thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02774 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02775 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02776 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02777 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-02778 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02779 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02790 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02791 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02792 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02793 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành   (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02794 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02795 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành  (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02796 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02797 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02798 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Tân Thành    (VN) 
3165 thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh 
Thạnh, thành phố Cần Thơ   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm; thuốc trừ ốc bươu vàng; thuốc trừ 

vi khuẩn hại cây trồng; thuốc trừ động vật có hại. 
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(210) 4-2012-02799 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hóa Dầu Đệ 
Nhất  (VN) 
132 Đội Cung, phường 9, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp, chất bôi trơn, dầu nhờn, dầu động cơ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02810 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Đông Đô  (VN) 
Số 469, đường Trần Khát Chân, phường 
Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Sen tắm cây, sen tắm thường, vòi chậu Lavabo, vòi nước; chậu rửa mặt (gắn cố 

định), bồn tắm, chậu bếp rửa bát, bệt bồn cầu. 
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh, cụ thể: sen tắm cây, sen tắm thường, vòi chậu lavabo, 
vòi bếp, chậu rửa mặt, bồn tắm, chậu bếp rửa bát, bệt bồn cầu. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02811 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1; 26.4.7 
(591) Xanh, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 
kế xây dựng và dịch vụ 
thương mại CPU  (VN) 
34 Lê Thanh Nghị, phường Hoà Cường 
Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng. 
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(210) 4-2012-02812 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02813 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt - Thái   (VN) 
450/4A Dương Bá Trạc, phường 1, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02814 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco   (VN)
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02815 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02816 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02817 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02818 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02819 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung Ương 1 - Pharbaco  
(VN) 
Số 160, Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-02831 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.6; 26.1.1; A26.11.9; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH dây cáp điện 

Vĩnh Thịnh   (VN) 
16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân 
Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp điện.  
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(210) 4-2012-02832 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
máy C.Y.F Đài Loan  (VN) 
Cụm CN thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-02833 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
máy C.Y.F Đài Loan   (VN) 
Cụm CN thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 

(210) 4-2012-02834 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
máy C.Y.F Đài Loan  (VN) 
Cụm CN thị trấn Phùng, thị trấn Phùng, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Trứng; sữa và các sản phẩm sữa.  
 

Nhóm 30: Bột và các sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh mỳ; bánh kẹo.  
 

Nhóm 32: Nước khoáng đồ uống; nước ga và các loại đồ uống không có cồn; đồ uống hoa 
quả và nước ép hoa quả.  

 
 

(210) 4-2012-02835 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.11; 7.1.24; 7.1.14 
(591) Đỏ đậm, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
Thép Việt Hà   (VN) 
Thôn Yên Trường, xã Trường Yên, 
huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm bê tông bọt, panel đúc sẵn thành tấm, mái, trần, vách.  
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Nhóm 35: Mua bán sản phẩm bê tông bọt, Panel đúc sẵn thành tấm, mái, trần, vách.  
 
 

(210) 4-2012-02836 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư phát 
triển thương mại TMT Thăng 
Long   (VN) 
Số 4C, ngách 54, ngõ 603, đường Lạc 
Long Quân, quận Tây Hồ, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sản phẩm máy lọc nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2012-02837 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 25.7.1 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH SUNGARD Việt 

Nam  (VN) 
Số 13, tổ 1, phường Hoàng Văn Thụ, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật và Tư vấn đầu tư 

INCIP (INCIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 17: Vật liệu không dẫn nhiệt như: firm chống nóng cho ô tô và nhà kính. 

 
 

(210) 4-2012-02838 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Vũ Thị Lan Hương  (VN) 
Xóm 4, thôn Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Tất ngắn, tất dài, quần áo lót, dải đeo tất, quần tất, tất đàn hồi. 

 
 

(210) 4-2012-02843 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEN & OVERY LLP   (GB) 

One Bishops Square, London, E1 6AD, 
United Kingdom  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
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(511)   Nhóm 09: Xuất bản phẩm và bản tin (reports) điện tử trực tuyến có thể tải xuống, xuất bản 
phẩm điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy tính và chương trình máy tính liên quan 
đến lĩnh vực pháp luật.  

 
Nhóm 16: ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in, sách, báo chí; tạp chí; tạp chí xuất bản định 
kỳ, đồ dùng và tài liệu giáo dục và giảng dạy (trừ thiết bị). 

 
Nhóm 35: Quản lý kinh doanh và tư vấn kinh doanh; tuyển dụng nhân sự.  

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; quản lý tài chính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục và đào tạo; tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề, hội 
nghị, đại hội, buổi thuyết trình, hội thảo nhóm, hội nghị chuyên đề và hội thảo; dịch vụ 
thông tin, cố vấn và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên. 

 
Nhóm 45: Dịch vụ phảp lý; dịch vụ luật sư; dịch vụ công chứng, dịch vụ thông tin, cố vấn 
và tư vấn liên quan đến các dịch vụ nêu trên.  

 
 

(210) 4-2012-02850 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Sứ Minh Tiến  

(VN) 
ấp Phú Sơn, quốc lộ 1A, xã Bắc Sơn, 
huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ và 
Thời trang ngày nay Lê Gia (LEFANO 
IP CONSULTANT) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh như: bồn cầu (bệ xí nhà vệ sinh), lavabo (bồn rửa tay, rửa mặt), 

chậu rửa, bồn tắm, vòi nước, bồn tiểu nam.  
 
 

(210) 4-2012-02851 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3; A25.3.3; 26.1.1; 25.1.25 
(731) Nghiêm Gia Vĩ   (VN) 

502 Gia Phú, phường 3, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 29: Bơ; nước canh thịt; kem đánh dậy bọt; trái cây đóng hộp; thịt giăm bông; rau 

đóng hộp  
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; bột nở; hương liệu cho đồ uống (trừ tinh dầu); bột nhào để làm bánh 
ngọt; sôcôla; bánh qui. 
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Nhóm 31: Đậu tươi; quả dừa; hạt (ngũ cốc); quả hạch (trái cây); trứng cá; lúa mì. 
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; 
nước chanh; bia mạch nha; nước khoáng.  

 
Nhóm 33: Rượu gạo; đồ uống có cồn (trừ bia); rượu brandi (rượu mạnh); rượu táo; rượu 
rum; rượu vôtca.  

 
Nhóm 35: Mua bán: bơ, nước canh thịt, kem, trái cây đóng hộp, thịt giăm bông, rau đóng 
hộp, bột nở, bột đậu, bột nhào để làm bánh ngọt, gia vị, hương liệu cho đồ uống, sôcôla, 
bánh kẹo, ngũ cốc, trái cây, rượu bia, nước ép trái cây, nước khoáng. 

 
 

(210) 4-2012-02852 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MICHAEL M. H. CHANG   (TW) 

5F-2, No. 181 Fu-Sheng North Road, 
Taipei (105), Taiwan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 06: Then cài cửa; cơ cấu đóng cửa (không dùng điện); tay nắm cửa bằng kim loại; 

đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ); bản lề bằng kim loại; móc cài dây đai cho máy 
bằng kim loại.  

 
Nhóm 08: Rìu; kìm cắt biểu bì; lưỡi cắt (dụng cụ cầm tay); dụng cụ khoan; dao (dụng cụ 
cầm tay); dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công. 

 
 

(210) 4-2012-02855 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.8 
(591) Đỏ, đen, trắng, da cam, da cam nhạt, 

xám 
(731) BRIDGESTONE CORPORATION   (JP) 

10-1, Kyobashi 1-chome, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô, các bộ phận và linh kiện của ô tô; lốp xe dùng cho xe ô tô chở khách; lốp 

xe dùng cho xe tải, lốp xe dùng cho xe bus; lốp xe dùng cho ô tô đua, lốp ô tô; lốp xe 
được đắp tại dùng cho xe chở khách; lốp xe được đắp lại dùng cho xe tải, lốp xe được đắp 
lại dùng cho xe bus, lốp xe được đắp lại dùng cho xe ô tô đua; lốp xe được đắp lại dùng 
cho ô tô; lốp xe được đắp lại dùng máy bay; săm dùng cho xe ô tô chở khách; săm dùng 
cho xe tải; săm dùng cho xe bus; săm dùng cho xe ô tô đua; săm dùng cho ô tô; bánh xe 
dùng cho xe ê tô chở khách; bánh xe dùng cho xe tải; bánh xe dùng cho xe bus; bánh xe 
dùng cho ô tô đua; bánh xe dùng cho ô tô; miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho tất cả 
các phương tiện giao thông kể trên; xe cộ có động cơ hai bánh, các bộ phận và linh kiện 
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của xe cộ có động cơ hai bánh; lốp dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh; săm dùng cho xe 
cộ có đông cơ hai bánh; bánh xe dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh; xe đạp, các bộ phận 
và linh kiện của xe đạp; lốp dùng cho xe đạp; săm dùng cho xe đạp; bánh xe dùng cho xe 
đạp, miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho xe cộ có động cơ hai bánh hoặc xe đạp, săm 
và lốp xe dùng cho máy bay; miếng vá lốp xe bằng cao su dùng cho máy bay; miếng vá 
cao su có chất dính dùng để sửa chữa săm và lốp xe; vành bánh xe và vỏ bọc bánh xe cửa 
các phương tiện giao thông; săm dùng cho bánh của xe cộ; bộ giảm sóc dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ; bộ giảm sóc bằng hơi (lò so hơi dùng cho các phương tiện 
giao thông trên bộ); trục nối xe dùng cho các phương tiên giao thông trên bộ; cái chắn 
bùn cản sốc dùng cho ô tô; đệm ghế dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ; miếng 
vá dùng cho các phương tiện giao thông (các xe kéo trọng tải nặng); ống dẫn không làm 
bằng kim loại dùng cho các phương tiện giao thông; bộ phận giảm sóc của xe cộ; lò xo 
hơi. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ hoặc bán buôn ô tô, lốp xe, các bộ phận và linh kiện cho xe ô tô.  

 
Nhóm 37: Sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ có động cơ và các bộ phận của chúng; sữa chữa 
và bảo dưỡng lốp xe dùng cho xe cộ có động cơ; sửa chữa và bảo dưỡng xe cộ có động cơ 
hai bánh vá bộ phận của chúng; sửa chữa và bảo dưỡng lốp xe dùng cho xe cộ có động cơ 
hai bánh; sửa chữa và bảo dưỡng xe đạp và bộ phận của chúng; sữa chữa và bảo dưỡng lốp 
xe dùng cho xe đạp; sữa chữa và bảo dưỡng lốp xe dùng cho máy bay; đắp lại lốp xe.  

 
 

(210) 4-2012-02857 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BBD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại, ống dẫn cứng bằng đất nung và xi-

măng dùng trong xây dựng; vật liệu xây dựng không bằng kim loại dùng để làm đường.  
 
 

(210) 4-2012-02858 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng không bằng kim loại; ống dẫn cứng bằng đất nung và xi-
măng dùng trong xây dựng, vật liệu xây dựng không bằng kim loại dùng để làm đường.  

 
 

(210) 4-2012-02859 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TENCATE GEOSYNTHETICS ASIA 

SDN BHD (COMPANY NO. 264232-U)  
(MY) 
14, Jalan Sementa 27/91, Seksyen 27, 
40400 Shah Alam, Selangor Darul 
Ehsan, Malaysia  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 19: Tấm vật liệu xây dựng dạng thảm (không bằng kim loại) sử dụng trong công 

trình thi công dân dụng, xây dựng, để ổn định nền đường, duy trì hệ thống tường, bảo vệ 
kênh, bảo vệ mặt dốc, bảo vệ bờ, bảo vệ đê.  

 
 

(210) 4-2012-02870 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Xanh tím 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

khách sạn AZUMAYA  (VN) 
8A/8D1 - 8A/9D1 Thái Văn Lung, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 43: Cơ sở lưu trú tạm thời; cho thuê chỗ ở tạm thời; nhà hàng ăn uống; dịch vụ 

quán cà phê; cho thuê phòng họp; dịch vụ khách sạn.  
 

Nhóm 44: Xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trị liệu bằng cách xoa bóp dầu thơm; chăm 
sóc sức khỏe; liệu pháp vật lý; vật lý trị liệu.  

 
 

(210) 4-2012-02871 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SHlKlSHlMA BAKlNG CO., LTD.   (JP) 

5-3, Shirakabe, Higashi-ku, Nagoya-shi, 
Aichi-ken 461-8721 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 30: Cà phê; trà; ca cao; cà phê nhân tạo; gạo; bột sắn hột; bột cọ sagu; bột ngũ cốc; 
chế phẩm ngũ cốc; bánh mỳ; bánh ngọt; bánh kẹo; đá lạnh dùng cho đồ uống, đường; mật 
ong, nước mật đường; nấm men; bột nở; muối nấu ăn; mù tạc; giấm; xốt (gia vị), mì sợi.  

 
 

(210) 4-2012-02872 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15 
(591) Cam, trắng, nâu, xanh 
(731) Công ty TNHH FOOD HOUSE  

(VN) 
1041/80/30 Trần Xuân Soạn, phường Tân 
Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, nhà hàng ăn uống phục vụ lưu động.  

 
 

(210) 4-2012-02874 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.1 
(731) Công ty cổ phần Khánh Yên  

(VN) 
31B Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo thương mại, môi giới thương mại, mua bán: vali, cặp, túi 

xách, hàng da và giả da, sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm (viết, sổ), hoạt động tư vấn 
quản lý thương mại 

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu: logo, bao bì, nhãn hàng, phong bì, thiết kế trang web. 

 
 

(210) 4-2012-02875 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Công ty TNHH May Mặc - Da 

Nhựa Hừng Sáng  (VN) 
155A Lạc Long Quân, phường 1, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 25: Giày dép; quần áo; mũ (nón).  
 
 

(210) 4-2012-02876 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.11.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại dịch vụ 
Minh Sáng  (VN) 
175 đường TCH21, khu phố 4, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Hàng trang trí nội thắt bằng kính như: bàn, bàn làm việc, giá để mẫu hàng, 

gương soi, tủ, giá (kệ) để xếp hàng hóa.  
 

Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất bằng kính như: bàn, bàn làm việc, giá để mẫu 
hàng, gương soi, tủ, giá kệ để xếp hàng hóa, các loại cửa: cửa nhôm, cửa kính, cửa gỗ, cửa 
sắt.  

 
 

(210) 4-2012-02877 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Đỏ, xanh 
(731) Công ty TNHH Nhôm Đông 

Phong  (VN) 
Lô A, đường 1B, khu công nghiệp Đồng 
An, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn; cửa kéo các loại (bằng kim loại).  

 
 

(210) 4-2012-02884 (220) 23.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.12 
(731) ABSOLUT HOLDING INC.   (SE) 

c/o Absolut Holding Filial Box 47170, 
100 74 Stockholm, Sweden  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-02890 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ Phần Dược Phẩm 

TW 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại.  

 
 

(210) 4-2012-02891 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Trắng, xanh ngọc 
(731) Công ty cổ phần vàng bạc đá 

quý Phú Nhuận   (VN) 
170E Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ kim hoàn, đồ trang sức, vàng miếng, đá quí. 
 

Nhóm 18: Va li; cặp xách; túi xách; da và giả da.  
 
 

(210) 4-2012-02892 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 19.7.1; 26.15.25; 26.4.9; 26.4.1 
(591) Xanh lục, xanh biển đậm, đen, trắng, da 

cam, xám, xám nhạt 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.  
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(210) 4-2012-02893 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 19.7.1; 26.15.25; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lục, xanh biển đậm, đen, trắng, da 

cam, xám, xám nhạt 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.  
 
 

(210) 4-2012-02894 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 19.7.1; 26.4.1; 26.4.9; 26.15.25 
(591) Xanh lục, xanh biển đậm, xanh lơ, xám, 

trắng, da cam. 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng.  
 
 

(210) 4-2012-02895 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 19.7.1; 26.4.1; 26.4.9; 26.15.25 
(591) Xanh lục, xanh biển đậm, xanh lơ, xám, 

xám nhạt, trắng, da cam 
(731) UNZA INTERNATIONAL LIMITED  

(VG) 
Craigmuir Chambers, P.O. Box 71, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

   
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm dầu gội, sữa tắm, gel vuốt tóc, chất khử mùi cơ thể (dùng 

cho cá nhân), chế phẩm dùng để cạo râu, xà phòng. 
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(210) 4-2012-02896 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 7.11.10 
(591) Đen, trắng, vàng, da cam, xanh đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH tư vấn và đào 
tạo Người Mở Đường  (VN) 
Số 3, ngõ 462/35/1 đường Bưởi, phường 
Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm xuất bản định kỳ; sách. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; đào tạo; giải trí, các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2012-02897 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 25.1.25 
(591) Đỏ thẫm, vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Thị 
Kim Chi  (VN) 
Số 96 bis đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón. 
 
 

(210) 4-2012-02898 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hạt Giống Số  
(VN) 
02-04 Alexandre Rhodes, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 38: Viễn thông, cho phép một người đàm thoại với một người khác; truyền tin nhắn 

từ người này tới người khác.  
 

Nhóm 41: Giáo dục - đào tạo: kỹ năng mềm và nghề nghiệp liên quan đến công nghệ 
thông tin và viễn thông.  

 
Nhóm 42: Các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần 
cứng và phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-02899 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.4; 26.1.1 
(591) Xanh, ghi, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khải Nam   (VN) 
Số nhà 213, đường Lê Duẩn, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua và bán kính các loại, kính thời trang, gọng kính, mắt kính.  

 
 
 

(210) 4-2012-02900 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.13.25; 2.9.4 
(591) Vàng cam, vàng nhạt, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khải Nam   (VN) 
Số nhà 213, đường Lê Duẩn, phường 
Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua và bán kính các loại, kính thời trang, gọng kính, mắt kính. 

 
 
 

(210) 4-2012-02908 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  
(731) Công ty cổ phần Tâm Gia  (VN) 

Số 1, ngách 96/38 phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; 
hàng dệt kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt.   

 
Nhóm 07: Máy và công cụ: động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ). 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được. 
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(210) 4-2012-02909 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.2 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tâm Gia  (VN) 
Số 1, ngách 96/38 phố Thượng Thanh, 
phường Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng; vật liệu xây dựng bằng kim loại; cấu 

kiện bằng kim loại vận chuyển được; cáp và dây kim loại thường không dùng để dẫn điện; 
hàng dệt kim và các vật dụng nhỏ làm bằng sắt.    

 
Nhóm 07: Máy và công cụ: động cơ và đầu máy (trừ loại động cơ dùng cho các phương 
tiện giao thông trên bộ); các bộ phận ghép nối và truyền động (không dùng cho các 
phương tiện giao thông trên bộ).  

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: các công trình, cấu kiện phi kim loại vận 
chuyển được. 

 
 

(210) 4-2012-02910 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1; 26.3.23 
(591) Xanh da trời, xám, trắng 
(731) Công ty TNHH Trang Lê   (VN) 

13-15 Hùng Vương, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành và sửa chữa xe máy.  
 
 

(210) 4-2012-02911 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Trang Lê  (VN) 

13-15 Hùng Vương, phường Hải Châu I, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán xe máy.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ bảo hành và sửa chữa xe máy.  
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(210) 4-2012-02912 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) AKZO NOBEL COATINGS 

INTERNATIONAL B.V.   (NL) 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni, chất để pha loãng, chất tạo màu, tất cả là phụ gia cho 

thuốc màu, véc ni hoặc sơn; chất chống gỉ và chất bảo quản gỗ; chất nhuộm màu dùng 
cho gỗ.  

 
 

(210) 4-2012-02913 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/413,437 01.09.2011 US 

  
(731) BEATS ELECTRONICS, LLC   (US) 

1601 Cloverfield Blvd, Suite 5000N, 
Santa Monica, CA 90404, United States 
of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Tai nghe choàng đầu; tai nghe; loa; và loa phóng thanh.  

 
 

(210) 4-2012-02914 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe tiện ích dùng trong thể 

thao; ô tô buýt; xe đi dã ngoại; xe thể thao; ô tô đua; xe thùng; xe nâng (xe có thiết bị kỹ 
thuật giống chiếc đĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng); máy kéo (xe gắn 
động cơ khoẻ dùng để kéo máy móc hoặc các thiết bị nặng); và các bộ phận và phụ kiện 
đi kèm; xe kéo; chuông chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để 
sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả thuộc nhóm này. 
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Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng, lắp đặt thiết bị viễn thông; sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm tra 
« tô và các bộ phận của chúng; sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị rửa xe cộ; cho thuê thiết bị 
rửa xe cộ; dịch vụ làm sạch xe cộ; dịch vụ đánh bóng xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-02915 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.1; 5.5.19; A5.5.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Kỳ 
Diệu   (VN) 
280/27 Trịnh Quang Nghị, phường 7, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-02916 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; A11.3.4 (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Nhân  (VN) 
Số 117 Quang Trung, phường Hội Hợp, 
thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê; chất chiết xuất từ cà phê.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê, chất chiết xuất từ 
cà phê, quảng cáo, triển lãm, giới thiệu sản phẩm cà phê với mục đích thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-02917 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - vận tải - du lịch An 
Phó  (VN) 
B401 khu phố Hưng Vượng 1, Nguyễn 
Văn Linh, phường Tân Phong, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép. 

 
 

(210) 4-2012-02918 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tân   (VN) 
Khu dân cư Quyết Tiến, phường Hợp 
Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng  
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(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, dép xăng đan.  
 
 

(210) 4-2012-02919 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; 1.15.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tân    (VN) 
Khu dân cư Quyết Tiến, phường Hợp 
Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng   

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, dép xăng đan.  

 
 

(210) 4-2012-02920 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.3.23 (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Tân    (VN) 
Khu dân cư Quyết Tiến, phường Hợp 
Đức, quận Đồ Sơn, Hải Phòng    

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đi chân, dép xăng đan.  

 
 

(210) 4-2012-02924 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 
Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3 , tập thể công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

(540) 

  

  
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-02929 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.9; 25.5.5; 25.5.25; 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ và 
thương mại Thành Phố  (VN) 
321-323-325 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 
phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn.  
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(210) 4-2012-02930 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
và dược phẩm Đông Nam ¸  
(VN) 
P109B, nhà C4, TT Quỳnh Mai, phường 
Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong y tế).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02931 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY   (US) 

410 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60611, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, kẹo cao su, kẹo cao su có thể thổi thành bong bóng, kẹo, kẹo bạc hà, 

viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-02932 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.6; 1.15.21; A5.3.14; 2.5.2; 
A25.7.22 

(591) Đen, trắng, vàng, xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần dược Nhân 

Hoà  (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-02934 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/550806 23.02.2012 US 

(531) 26.4.4 
(731) POLARIS INDUSTRIES INC. (A 

DELAWARE CORPORATION)   (US) 
2100 Highway 55 Medina, Minnesota 
55340-9770 USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe máy và bộ phận kết cấu của phương tiện này. 

 
 

(210) 4-2012-02935 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SWAROVSKI 

AKTIENGESELLSCHAFT   (LI) 
Droschistrasse 15 9495 Triesen 
Principality of Liechtenstein  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ, đồng hồ bỏ túi, mắt kính của đồng hồ, vỏ đồng hồ và các bộ phận 

khác của đồng hồ được làm bằng thủy tinh, các loại đá quý tự nhiên và đá quý tổng hợp 
dùng cho từng mục đích; đá quý, cụ thể là đá quý làm bằng thủy tinh; đồ nữ trang và giả 
nữ trang, đồ trang sức (đồ kim hoàn); đồ trang sức nhỏ bằng nhựa, thủy tinh hoặc kim loại 
cơ bản để sử dụng cá nhân.  

 
 

(210) 4-2012-02936 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; A5.5.20; 25.1.25 
(731) OROBIANCO S.R.L.   (IT) 

Via Schiapparelli 10 - 21013 
GALLARATE (Varese)- Italy  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 18: ¤; da, thô hoặc bán thành phẩm; túi hành lý, túi có gắn bánh xe; cặp tài liệu; 

túi xách để đựng tài liệu; túi đựng tài liệu, cặp da đựng tài liệu; hòm có thể mang đi du 
lịch; va li, túi du lịch, túi xách đựng mỹ phẩm (rỗng), túi xách đựng vật dụng vệ sinh 
(rỗng); ví đựng đồ trang điểm (rỗng); ba lô; túi đựng đồ dùng khi mua sắm; túi xách tay 
có hai quai, cặp học sinh, túi đựng đồ khi ra biển, túi xách tay, túi xách tay dùng cho 
những cuộc đi chơi ngắn, túi xách tay loại nhỏ dùng trên máy bay, túi vải buộc dây để 
mang đồ trang bị cắm trại; ví, ví cầm tay có thể đeo, ví cầm tay đựng tiền xu, túi đeo 
ngang hông, túi vải để đi du lịch; túi lưới dùng để đi mua hàng, túi dệt dùng khi đi mua 
sắm; túi vải buộc dây để mang đồ đi cắm trại có gắn bánh xe và va li có gắn bánh xe; túi 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
814 

đựng đồ tập thể hình đa năng; túi đựng đồ thể thao đa năng; túi đeo vai đựng đồ tập thể 
thao, hộp đựng thẻ tín dụng; vật trang trí bằng da dùng cho đồ đạc, dây buộc bằng da, bộ 
lông thú, gậy chống khi đi bộ, yên cương.  

 
Nhóm 25: Bộ quần áo; bộ quần áo cho trẻ em; bộ đồ tắm, thắt lưng(quần áo) , bộ quần áo 
không thấm nước, trang phục để giả trang, giày đá bóng, giày leo núi, giày, mũ, hàng dệt 
kim cụ thể là quần tất, găng tay (quần áo); cà vạt, khăn choàng; đai lưng; tã lót trẻ sơ sinh 
(quần áo); áo choàng trong các buổi lễ; khăn choàng vai; khăn trùm đầu, khăn quàng cổ; 
dải áo thấy dòng đeo khi làm lễ, mũ chụp đầu khi tắm, băng đeo trên mắt khi ngủ, bộ đồ 
cưới.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02937 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MAKHTESHIM CHEMICAL WORKS 

LTD.   (IL) 
P.O.Box 60, 84100 Beer Sheva, Israel  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt cỏ và thuốc diệt nấm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02938 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nhơn Hưng   (VN) 
428 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công nông nghiệp, hàng kim khí điện máy và linh kiện của 

chúng, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ điện, công cụ hơi cầm tay, công cụ 
điện cầm tay, máy hàn điện, máy khoan bàn, máy rửa xe, máy phun thuốc trừ sâu, máy 
cắt cỏ, máy phay, máy cưa xích, máy nổ, máy bơm nước, công cụ hàn cắt gió đá, ống gió 
đá, máy bơm dầu, máy nén khí, công cụ điện lạnh, xe nâng hàng, tụ điện, ống phun áp 
lực, súng phun sơn, đá cắt mài, pa-lăng điện, máy phun cát, công cụ và thiết bị bảo dưỡng 
« tô, máy mài.  
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(210) 4-2012-02939 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Nhơn Hưng   (VN) 
428 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy công nông nghiệp, hàng kim khí điện máy và linh kiện của 

chúng, cụ thể là: máy bơm nước, máy phát điện, mô tơ điện, công cụ hơi cầm tay, công cụ 
điện cầm tay, máy hàn điện, máy khoan bàn, máy rửa xe, máy phun thuốc trừ sâu, máy 
cắt cỏ, máy phay, máy cưa xích, máy nổ, máy bơm nước, công cụ hàn cắt gió đá, ống gió 
đá, máy bơm dầu, máy nén khí, công cụ điện lạnh, xe nâng hàng, tụ điện, ống phun áp 
lực, súng phun sơn, đá cắt mài, pa-lăng điện, máy phun cát, công cụ và thiết bị bảo dưỡng 
« tô, máy mài.   

 
 
 
 

(210) 4-2012-02943 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại Dương   (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính; dịch vụ bảo lãnh do ngân hàng thực hiện; 

dịch vụ ủy thác do ngân hàng thực hiện; dịch vụ gửi tiền tiết kiệm do ngân hàng thực hiện, 
dịch vụ cho thuê két để cất đồ quý giá (do ngân hàng thực hiện), dịch vụ đổi tiền: dịch vụ 
quản lý tài chính, dịch vụ thuê mua tài chính; dịch vụ phát hành thẻ tín dụng, dịch vụ về 
thẻ tín dụng, dịch vụ thanh toán qua hệ thống điện tử; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ 
đánh giá tài chính (thuộc về đánh giá bảo hiểm, ngân hàng). bất động sản), dịch vụ quản 
lý bất động sản: dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ môi giới bất động sản. dịch vụ bảo 
hiểm nhân thọ, dịch vụ bảo hiểm phi nhân thọ, dịch vụ đầu tư vốn; dịch vụ thu tiền thuê 
bất động sản. dịch vụ tín dụng, dịch vụ trà lương h−−, dịch vụ môi giới chứng khoán và 
trái phiếu; dịch vụ bảo lãnh nợ; dịch vụ uỷ thác quản lý tài chính, dịch vụ đánh giá đồ 
trang sức, dịch vụ hãng thu hồi nợ.  
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(210) 4-2012-02945 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 1.15.23; A3.7.24; 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Kinh 
Nguyên  (VN) 
97 đường số 7A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy móc, thiết bị ngành dệt may; mua bán hoá chất trong ngành dệt 

may; mua bán hàng giả da. 
 
 

(210) 4-2012-02946 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.1; 26.3.1 
(591) Xanh, đen. 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ mỹ thuật Vĩnh Đô  
(VN) 
Lầu 6, toà nhà Master, số 41-43 Trần 
Cao Vân, phường 6, quận 3, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 20: Tượng bằng nhựa, đồ trang trí không bằng kim loại cho đồ đạc. 

 
 

(210) 4-2012-02950 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Kỹ thuật Nhật Cường  
(VN) 
39-41 Lý Quốc Sư, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) điện thoại di động, các thiết bị đầu cuối, linh kiện điện 

tử, viễn thông, thiết bị nghe nhìn, máy nghe nhạc, camera quan sát.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện, điện tử, thiết bị văn phòng, thiết bị bưu chính 
viễn thông.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ trang thông tin điện tử; dịch vụ hộp thư thoại; đại lý cung cấp dịch vụ 
bưu chính viễn thông; dịch vụ viễn thông.  
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Nhóm 42: Cài đặt phần mềm cho các thiết bị viễn thông như: điện thoại di động, các thiết 
bị đầu cuối.  

 
 

(210) 4-2012-02951 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; A5.3.13; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, hồng 
(731) BRANDS AND LEADERS LIMITED  

(HK) 
Unit H, 12/F, Legend Tower, 7 Shing 
Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong 
Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh; vỏ ốc quế cho kem lạnh; sữa chua đông lạnh (dạng kem lạnh); sữa 

chua đông lạnh hỗn hợp (dạng kem lạnh); kem nước đá; kem trái cây.  
 
 

(210) 4-2012-02952 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 25.1.25; 1.15.23 
(731) SAMSUNG SDS CO., LTD.   (KR) 

#707-19, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Chương trình máy vi tính ghi sẵn dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; chương 

trình vận hành máy vi tính, đã được ghi dùng cho việc tạo ra các ve xổ số; phần mềm máy 
vi tính ghi sẵn dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; phần mềm ứng dụng máy vi tính dùng 
cho việc tạo ra các vé xổ số; thiết bị đầu cuối thanh toán điện tử dùng cho việc tạo ra các 
vé xổ số; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; 
thiết bị phân phối vé tự động dùng cho việc tạo ra các vé xổ số.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ triển khai phần mềm máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; 
cho thuê phần mềm máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; thiết kế phần mềm máy 
vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; tư vấn phần mềm máy vi tính dùng cho việc tạo 
ra các vé xổ số; dịch vụ cài đặt phần mềm máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; 
cập nhật phần mềm máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; dịch vụ bảo dưỡng 
phần mềm máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; dịch vụ lập trình máy vi tính 
dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; dịch vụ triển khai chương trình máy vi tính dùng cho 
việc tạo ra các vé xổ số; dịch vụ sao chép chương trình máy tính dùng cho việc tạo ra các 
vé xổ số; dịch vụ cho thuê chương trình máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; 
dịch chương trình máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; thiết kế hệ thống máy vi 
tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; phân tích hệ thống máy vi tính dùng cho việc tạo ra 
các vé xổ số; triển khai hệ thống máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; dịch vụ 
triển khai phần cứng máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; dịch vụ thiết kế phần 
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cứng máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế 
và triển khai phần cứng máy vi tính dùng cho việc tạo ra các vé xổ số.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02953 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02954 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-02955 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  
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(210) 4-2012-02956 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  

 
 

(210) 4-2012-02957 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  

 
 

(210) 4-2012-02958 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  

 
 

(210) 4-2012-02959 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  
 
 

(210) 4-2012-02960 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại sản 

xuất hoá nông An Giang   (VN)
Số 172, tổ 3 ấp Long Định, xã Long 
Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hoá chất để cải tạo đất.  

 
 

(210) 4-2012-02964 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10, nhà A1, tập thể Bắc Nghĩa 
Tân, tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-02965 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10, nhà A1, tập thể Bắc Nghĩa 
Tân, tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-02970 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; A25.7.21 
(731) MMM INDUSTRIES SDN. BHD   (MY) 

No. 1&3, Jalan Biola Satu 33/1A, Elite 
Industrial Park, Seksyen 33, 40460 Shah 
Alam, Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 

(511)   Nhóm 06: Bản neo; mỏ neo; kim loại chống mài mòn; đồ ngũ kim dùng trong xây dựng; 
bi thép; dải kim loại dùng cho mục đích neo thuyền; đai thùng bằng kim loại, thùng bằng 
kim loại; rào chắn bằng kim loại; rổ bằng kim loại; bu-lông; bu-lông (loại đầu dẹt); chốt 
bằng kim loại; nắp chai bằng kim loại; chốt khoá hộp bằng kim loại; hộp bằng kim loại 
thường, tấm kim loại dùng trong xây dựng; vật liệu kim loại dùng trong xây dựng; ván 
kim loại dùng trong xây dựng; nhà bằng kim loại; cấu kiện xây dựng bằng kim loại; vật 
liệu xây dựng bằng kim loại; khớp (đầu nối), bằng kim loại dùng trong xây dựng để nối 
hai thanh thép gia cường với nhau; khớp nối cầu bằng kim loại; đinh chốt; ống dẫn kim 
loại dùng cho hệ thống sưởi trung tâm; ống dẫn kim loại dùng cho hệ thống thông gió và 
điều hoà không khí; khớp nối mở rộng bằng kim loại; cốt bằng kim loại dùng trong xây 
dựng; cột bằng kim loại dùng trong đường ống dẫn khí nén; tấm kim loại dùng để ngăn 
nước chảy từ mái nhà dùng trong xây dựng; gạch lát sàn bằng kim loại; sàn bằng kim loại; 
khuôn đúc bằng kim loại; kết cấu nhà bằng kim loại; khung nhà bằng kim loại; chốt khớp 
nối bằng kim loại; bản lề bằng kim loại; thanh chốt cửa bằng kim loại; chốt khoá; vật liệu 
hàn nối bằng kim loại sử dụng trong xây dựng dân dụng, vật liệu hàn nối bằng kim loại sử 
dụng trong các công trình xây dựng; vật liệu hàn nối bằng kim loại sử dụng trong ngành 
xây dựng; bộ nối bằng kim loại không dùng điện, không phải là bộ phận của máy móc; bộ 
nối dây cáp không dùng để dẫn điện bằng kim loại; cột bằng kim loại dùng trong công 
trình xây dựng; chốt (đồ ngũ kim); vật liệu gia cường bằng kim loại dùng trong công trình 
xây dựng; bộ nối dàn giáo bằng kim loại; dây kim loại dùng để buộc; tấm nối bằng kim 
loại; vật liệu lát sàn bằng kim loại; ngói lát bằng kim loại; ngói lát bằng kim loại dùng 
trong công trình xây dựng; bộ nối thanh gia cường bằng kim loại; bộ nối mái nhà bằng 
kim loại; gioăng đệm chặt chỗ nổi bằng kim loại; tất cả các sản phẩm nêu trên đều thuộc 
nhóm 06. 

 

Nhóm 07: Khớp nổi góc (bộ phận của máy móc); đai dùng trong máy móc; đai dùng cho 
mô tô và động cơ; khớp cacđăng; khớp quay nhiều chiều; bộ nối không dùng cho phương 
tiện giao thông đường bộ; máy băm nhỏ thức ăn súc vật; máy hàn; khớp nổi (bộ phận của 
động cơ); khớp nối ống dẫn bằng kim loại (bộ phận của động cơ); khớp nối ống dẫn bằng 
kim loại (bộ phận của máy móc); khớp nối ống bằng kim loại (bộ phận của động cơ); 
khớp nối ống bằng kim loại (bộ phận của máy móc); máy sản xuất khớp nối mộng đuôi 
én; máy sản xuất khớp nối; máy sản xuất khớp cho các chi giả; khuôn (bộ phận của máy 
móc); bộ nối không dùng điện (bộ phận của máy móc); máy cắt ren đai ốc; máy đóng bao 
bì; máy đóng kiện; ròng rọc; máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, động cơ hoặc mô 
tơ), máy đóng cọc; guồng quay (bộ phận của máy móc); vòng bi dùng cho các ổ trục; 
vành bôi trơn (bộ phận của máy móc); vòng bi; cầu trục; lô in dùng trong máy móc; bộ 
phận nối kín (bộ phận của động cơ); bộ phận nối kín (bộ phận của máy móc); bộ phận nối 
kín (bộ phận của mô tơ), bộ phận nối kín dùng cho động cơ; khớp bi hệ thống treo (bộ 
phận của máy móc); máy dập nổi; giá đỡ dùng trong máy móc; khớp nối vạn năng (khớp 
cacđăng); tất cả các sản phẩm nêu trên đều thuộc nhóm 07.  
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(210) 4-2012-02971 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam   (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
(210) 

 
4-2012-02972 

 
(220) 

 
24.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam  (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-02973 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam  (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-02974 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam  (VN) 
Số K63/1 đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-02975 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.3.1; A1.1.10 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Hạnh Doanh  (VN) 
U12 đường số 2C, phường An Lạc A, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ lau chùi vận hành bằng tay, cụ thể: bộ cây lau nhà đa năng.  

 
 

(210) 4-2012-02976 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế; chế phẩm dinh dưỡng cho khoa nhi; 

chất bổ sung dinh dưỡng khi ăn kiêng dành riêng cho trẻ em; sữa công thức dành cho trẻ 
còn ẵm ngửa; thực phẩm dành cho em bé. 

 
Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 
Nhóm 30: Bột mỳ và các chế phẩm làm từ ngũ cốc, thực phẩm công thức có chứa dinh 
dưỡng từ ngũ cốc dành cho người trưởng thành và trẻ em.  
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(210) 4-2012-02978 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-02979 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và chế phẩm khác để pha đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-02990 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.2.7; 7.5.10; 26.13.25 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và chế phẩm khác để pha đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-02992 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Đen, xám, da cam 
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD   (KR) 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ liên quan tới xe cộ, thiết bị vận hành đường bộ, 

đường không hoặc đường thủy cụ thể như: mua bán lốp xe, săm xe, phụ tùng sửa chữa cho 
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lốp và săm, dây curoa, vành bánh xe, bánh xe, giảm sóc, phanh, ta lông lốp xe, rãnh trượt 
cửa xe; dịch vụ quảng cáo cho người khác trong lĩnh vực mua bán xe cộ, thiết bị vận hành 
đường bộ, đường không hoặc đường thủy, lốp xe, săm xe, phụ tùng sửa chữa cho lốp và 
săm, dây curoa, và bánh xe, bánh xe, giảm sóc, phanh,ta lông lốp xe, rãnh trượt cửa xe; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ 
nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; 
trưng bày sản phẩm; nghiên cứu kinh doanh; phân phát hàng mẫu; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-02993 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.11.3 
(591) Đen, xám, da cam 
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD   (KR) 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa săm lốp; sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ; đắp lốp; lưu 

hóa lốp xe; rửa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ chống 
ồn cho xe cộ (sửa chữa, lắp đặt thiết bị chống ồn cho xe cộ); đánh bóng xe cộ; chống gỉ 
cho xe cộ; làm sạch xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-02994 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD    (KR) 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn, bán lẻ liên quan tới xe cộ, thiết bị vận hành đường bộ, 

đường không hoặc đường thủy cụ thể như: mua bán lốp xe, săm xe, phụ tùng sửa chữa cho 
lốp và săm, dây curoa, vành bánh xe, bánh xe, giảm sóc, phanh, ta lông lốp xe, rãnh trượt 
cửa xe; dịch vụ quảng cáo cho người khác trong lĩnh vực mua bán xe cộ, thiết bị vận hành 
đường bộ, đường không hoặc đường thủy, lốp xe, săm xe, phụ tùng sửa chữa cho lốp và 
săm, dây curoa, vành bánh xe, bánh xe, giảm sóc, phanh, ta lông lốp xe, rãnh trượt cửa xe; 
dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đẩy mạnh bán hàng (cho người khác); dịch vụ 
nghiên cứu tiếp thị; dịch vụ hỗ trợ quản lý doanh nghiệp thương mại và công nghiệp; 
trưng bày sản phẩm; nghiên cứu kinh doanh; phân phát hàng mẫu; tư vấn nghiệp vụ 
thương mại; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2012-02995 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HANKOOK TIRE CO., LTD    (KR) 

#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, 
Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa săm lốp; sửa chữa và bảo dưỡng xe có động cơ; đắp lốp; lưu 

hóa; lốp xe, rửa xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng); dịch vụ chống 
ồn cho xe cộ (sửa chữa, lắp đặt thiết bị chống ồn cho xe cộ); đánh bóng xe cộ; chống gỉ 
cho xe cộ; là sạch xe cộ. 

 
 

(210) 4-2012-02996 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.2.7; 7.5.10; 26.13.25 
(731) MCDONALD'S CORPORATION   (US) 

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi, trò chơi và đồ chơi để tiêu khiển.  

 
 

(210) 4-2012-02997 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 1.7.6; A1.1.10; 26.4.1 
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-02998 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) AMOREPACIFIC CORPORATION  

(KR) 
181, 2-ga Hangang-ro, Yongsan-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG 

& TRAN CO., LTD) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu để gội và tắm toàn thân; kem dưỡng thể; nước thơm xức toàn 
thân; dầu gội đầu; thuốc đánh răng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-02999 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh lục, xanh lá cây, xanh da 

trời, tím nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Khánh Dung  
(VN) 
44 ấu Triệu, Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 31: Hoa tươi. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03010 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm DELTA   (VN) 
2/21 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03011 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm DELTA   (VN) 
2/21 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-03012 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 3.7.7; A3.7.24; 5.5.16; 1.15.15 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần du lịch và 

thương mại Le Sen Việt  (VN) 
Số 164 phố Mai Anh Tuấn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-03013 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; A5.3.13; 5.3.7; 1.15.3; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty lương thực Bến Tre  
(VN) 
Số 26 đường Hùng Vương, phường 1, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 16: Bao bì (bằng giấy hoặc chất dẻo). 
 

Nhóm 30: Bánh tráng. 
 

Nhóm 35: Mua bán lương thực; mua bán thực phẩm; mua bán bột mì; mua bán lúa mì; 
mua bán nông sản; mua bán nước uống tinh khiết; mua bán nước khoáng; mua bán 
phương tiện vận tải; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán máy móc thiết bị xây dựng; mua 
bán phân bón; mua bán bánh tráng; mua bán gia súc; mua bán gia cầm; mua bán xe ô tô; 
mua bán xe máy; mua bán bao bì; mua bán thực phẩm chế biến; mua bán thực phẩm khô; 
mua bán đồ hộp; mua bán nước giải khát có gas; mua bán sữa; mua bán sản phẩm từ sữa; 
mua bán thịt; mua bán sản phẩm từ thịt; mua bán rượu; mua bán bia. 

 
Nhóm 37: Bảo dưỡng xe ô tô; bảo dưỡng xe máy; sửa chữa phương tiện vận tải đường 
thủy; sửa chữa phương tiện vận tải đường bộ.  

 
 

(210) 4-2012-03014 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại xây dựng hoàng Gia Anh  
(VN) 
F8/22B ấp 6 hương lộ 80, Vĩnh Lộc A, 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 17: Cao su, nhựa péc-ca, amiant, mica thô hoặc bán thành phẩm và các sản phẩm 
làm từ các loại vật liệu này không được xếp ở nhóm khác, bán thành phẩm bằng chất dẻo; 
vật liệu để lèn chặt bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán cao su, nhựa péc-ca, amiant, mica và các sản phẩm làm từ các loại vật 
liệu này không được xếp ở nhóm khác; bán thành phẩm bằng chất dẻo; vật liệu để lèn chặt 
bịt kín, cách ly, ống mềm phi kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-03015 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.1.13; 21.1.17 
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển Năng Lượng Mặt 
Trời Bách Khoa  (VN) 
11 đường TTN 17, phường Tân Thới 
Nhất, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước nóng chạy bằng năng lượng mặt trời 

cho nhà tắm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: bình nước nóng cho nhà tắm; bình nước nóng chạy bằng năng lượng 
mặt trời cho nhà tắm.  

 
 

(210) 4-2012-03016 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.13.1; 24.1.1; 1.5.1; 3.7.17; A1.1.12; 
25.1.6 

(591) Xám, đen, xanh da trời, nâu, trắng, vàng, 
xanh lá 

(731) Châu Trọng Ân  (VN) 
227 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn 
Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, phân bón.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 30: Bột ngũ cốc.  
 

Nhóm 44: Trồng cây (trồng khoai mì; cao su, cà phê, chè, đậu bắp, cây ăn trái, cây cỏ, 
cây cọ); chăn nuôi (nuôi bò; gà; heo). 
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(210) 4-2012-03017 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thuý Hường  (VN) 
436B/87 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo, mục báo quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo; 

xuất bản những bài quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo bằng truyền 
hình; đại lý quảng cáo; nghiên cứu thị trường; quảng cáo bằng đặt hàng qua bưu điện; 
quảng cáo thông qua phương tiện truyền thông điện tử (trang web hoặc các chương trình 
truyền hình mua bán trên tivi); mua bán băng hình, đĩa hình.  

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.  

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, các dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư cho các cá nhân, tập 
thể, tổ chức và doanh nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-03018 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  
(731) Nguyễn Thị Thuý Hường  (VN) 

436B/87 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 35: Dán áp phích quảng cáo, mục báo quảng cáo; phát hành các tài liệu quảng cáo; 

xuất bản nhũng bài quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; quảng cáo bằng truyền 
hình; đại lý quảng cáo; nghiên cứu thị trường; quảng cáo bằng đặt hàng qua bưu điện; 
quảng cáo thông qua phương tiện truyền thông điện tử (trang web hoặc các chương trình 
truyền hình mua bán trên tivi); mua bán băng hình, đĩa hình.   

 
Nhóm 41: Sản xuất chương trình phát thanh, chương trình truyền hình.   

 
Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, các dịch vụ tư vấn pháp luật của luật sư cho các cá nhân, tập 
thể, tổ chức và doanh nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-03019 (220) 24.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 2.5.1; 2.5.2; 2.1.1 
(591) Trắng, xanh, đen, nâu, đỏ 
(731) AKAGI NYUGYO CO., LTD.   (JP) 

2-27-1 Kamishibacho-Higashi, Fukaya-
city, Saitama-Pref., Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, kem có hương vị hoa quả (dạng kem lạnh), kẹo đông lạnh, kem sữa 
(dạng kem lạnh), đá kem, đá ăn được, thạch hoa quả (dạng bánh kẹo), bánh ngọt, bánh 
kẹo, bánh mỳ.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03028 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2 
(591) Xanh lá, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Tam Gia Đạt  (VN) 
50 Lý Văn Tố, quận Sơn Trà, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn đồ uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03029 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ HQ  (VN) 
Số 5, ngõ 1, xóm Mỹ, xã Cự Khê, huyện 
Thanh Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh: vòi nước, vòi hoa sen, vòi xịt vệ sinh, chậu rửa bát.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03030 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.1; 26.4.7; 26.13.25; 
A24.17.9 

(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhựa Trung 
Thiện   (VN) 
54 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bộ xả cấp nước toilet.  
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(210) 4-2012-03031 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.3.5; 26.4.4; 26.7.25; 26.1.6 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Nhật   (VN) 
Số 79 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể là: nồi cơm điện; bếp điện từ; bếp điện quang; nồi áp 

suất dùng điện; chảo rán dùng điện; tủ sấy bát dùng điện; tất cả các sản phẩm thuộc nhóm 
này. 

 
 

(210) 4-2012-03032 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Nhật   (VN) 
Số 79 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể là: nồi cơm điện; bếp điện từ; bếp điện quang; nồi áp 

suất dùng điện; chảo rán dùng điện; tủ sấy bát dùng điện; tất cá các sản phẩm thuộc nhóm 
này.  

 
 

(210) 4-2012-03033 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; 6.1.2; 20.7.1; A5.11.13 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh da trời, trắng

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Harvard Việt Mỹ  (VN) 
Số 18A9, Đầm Trấu, phường Bạch Đằng, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03034 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; 25.1.6; A17.5.7 
(591) Xanh lá, vàng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Thịnh Lợi TG  
(VN) 
ấp 6, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh 
Tiền Giang  
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(511)   Nhóm 07: Máy móc thiết bị xay xát gạo.  
 

Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị xay xát gạo.  
 
 

(210) 4-2012-03035 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Minh 
Trí  (VN) 
260D bis Xóm Dầu, phường 3, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang 

 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dính (dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia dụng).  

 
 

(210) 4-2012-03036 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.4.9 
(731) EUNION INC.  (TW) 

No. 29, Aly. 2, Ln. 313, Hansheng E. 
Rd., Banqiao Dist., New Taipei City 220, 
Taiwan  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy tiện (máy công cụ); máy gia công kim loại; máy gia công gỗ; máy phay.  

 
 

(210) 4-2012-03037 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3; 26.4.1 
(731) Công ty cổ phần tư vấn xây 

dựng Nguyên Long   (VN) 
26A Đinh Tiên Hoàng, phường Tân An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, thủy 

điện, đường ống cấp thoát nước, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu công nghiệp, đường dây và 
trạm biến áp điện; dịch vụ giám sát xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp nhẹ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, thủy lợi, đường bộ, kiến 
trúc công trình, tổng mặt bằng công trình.  
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(210) 4-2012-03039 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.11; 20.5.15 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Trần Thế Thắng  (VN) 
Xóm 5, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán sỉ và lẻ qua mạng internet; cụ thể là nồi cơm điện, chảo điện, 

quạt điện quần áo, giầy dép, sách. 
 
 

(210) 4-2012-03040 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; 3.7.17; A26.11.13; 1.15.24; 
26.1.1 

(591) Xanh tím, xanh lá cây, xanh dương, vàng 
cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất cơ khí - dịch vụ - 
thương mại Phúc Thắng  (VN) 
180/95 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 21, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: May tách vỏ hạt điều; máy gặt và đập lúa; máy nâng hạ dùng trong nông 

nghiệp; máy xay dùng trong nông nghiệp; máy xén cỏ; máy gieo hạt.  
 

Nhóm 35: Mua bán, đại lý ký gửi mua bán các loại hàng hóa sau: máy tách vỏ hạt điều, 
máy gặt và đập lúa, máy nâng hạ dùng trong nông nghiệp, máy xay dùng trong nông 
nghiệp, máy xén cỏ, máy gieo hạt, máy sấy khô, máy tuốt quả, máy xát vỏ, máy bao gói, 
máy cắt, máy cày, máy chế biến gỗ, máy ép.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt và sửa chữa máy móc các loại, cụ thể: máy tách vỏ hạt điều, máy gặt 
và đập lúa, máy nâng hạ dùng trong nông nghiệp, máy xay dùng trong nông nghiệp, máy 
xén cỏ, máy gieo hạt, máy sấy khô, máy tuốt quả, máy xát vỏ, máy bao gói, máy cắt, máy 
cày, máy chế biến gỗ, máy ép.  

 
 

(210) 4-2012-03041 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Đầu tư Phát 
triển và ứng dụng Năng 
lượng Việt Nam  (VN) 
69/14/4 đường 25, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 40: Sản xuất nhiên liệu sinh học. 
 
 

(210) 4-2012-03042 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 25.5.2; 26.3.2 (540) 

  

(731) Nguyễn Viết Em  (VN) 
90A, ấp phú Hòa, xã Tân Phú Đông, thị 
xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 30: Hủ tíu. 

 
 

(210) 4-2012-03044 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; A3.7.24; 1.17.11; A26.11.12 (540) 

  

(731) Ngô Hữu Bình   (VN) 
04 Trương Định, phường 1, thành phố 
Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, đá phong thủy.  

 
 

(210) 4-2012-03045 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Mai Văn Huỳnh  (VN) 
06 đường Nguyễn Văn Cơ, ấp 1, thị trấn 
Sa Rài, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 
Tháp  

 
(511)   Nhóm 44: Nuôi trồng thuỷ sản (nuôi ba ba giống, ba ba thịt). 

 
 

(210) 4-2012-03046 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; A26.11.9 
(591) Xanh dương đậm, đỏ, xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 
tư và quản lý xây dựng Hồng 
HÀ   (VN) 
Lô 290, KDC Bình hòa, Nơ Trang Long, 
phường 13, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-03047 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại Dương   (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền.  
 
 

(210) 4-2012-03048 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại Dương   (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền.  
 
 

(210) 4-2012-03049 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh dương, đen 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Đại Dương   (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân 
hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền. 

 
 

(210) 4-2012-03050 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, đen 
(731) Ngân Hàng Thương Mại Cổ 

Phần Đại Dương   (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền. 
 
 

(210) 4-2012-03051 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, xanh, đen 
(731) Ngân Hàng Thương Mại Cổ 

Phần Đại Dương   (VN) 
Số 199, đường Nguyễn Lương Bằng, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ thẻ tín dụng; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân 

hàng, bất động sản); dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; dịch vụ đổi tiền. 
 
 

(210) 4-2012-03052 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI 

KAISHA (also trading as Nissan Motor 
Co., Ltd.)   (JP) 
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, 
Yokohama-shi, Kanagawa-ken, Japan   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Tàu/thuyền và các bộ phận và phụ kiện của chúng; ô tô; xe cộ chạy điện bao 

gồm cả xe ô tô điện; toa xe; ô tô tải; xe tải chở hành lý hoặc người; xe tiện ích dùng trong 
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thể thao; ô tô buýt, xe đi dã ngoại; xe thể thao; ô tô đua; xe thùng; xe nâng (xe có thiết bị 
kỹ thuật giống chiếc dĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng); máy kéo (xe gắn 
động cơ khoẻ dùng để kéo máy móc hoặc các thiết bị nặng); và các bộ phận và phụ kiện 
đi kèm; xe hai bánh có động cơ, xe đạp và các bộ phận và phụ kiện của chúng; xe bò (xe 
ba gác); toa xe tự lật; xe đẩy xe cộ; xe kéo xe cộ; động cơ kéo; động cơ cho xe cộ mặt đất; 
trục xe cộ; cơ cấu truyền động và khớp truyền động bánh răng cho xe cộ mặt đất; giảm 
xóc dùng cho xe cộ, phanh xe; động cơ điện xoay chiều/động cơ điện một chiều dùng cho 
xe cộ mặt đất, chuông chống trộm dùng cho xe cộ; miếng vá bằng cao su có chất dính để 
sửa chữa săm xe hoặc lốp xe; tất cả thuộc nhóm 12.   

 
Nhóm 37: Sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, xe cộ chạy điện điện bao gồm cả xe ô tô điện, 
toa xe, ô tô tài, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể thao, ô tô buýt, 
xe đi dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc 
dĩa ở đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), máy kéo (xe gắn động cơ khoẻ dùng 
để kéo máy móc hoặc các thiết bị nặng), và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; cung cấp 
thông tin về sửa chữa hoặc bảo dưỡng ô tô, xe cộ chạy điện bao gồm cả xe ô tô điện, toa 
xe, ô tô tải, xe tải chở hành lý hoặc người, xe tiện ích dùng trong thể thao, ô tô buýt, xe đi 
dã ngoại, xe thể thao, ô tô đua, xe thùng, xe nâng (xe có thiết bị kỹ thuật giống chiếc dĩa ở 
đầu dùng để nâng và di chuyển các vật nặng), máy kéo (xe gắn động cơ khoẻ dùng để kéo 
máy móc hoặc các thiết bị nặng), và các bộ phận và phụ kiện đi kèm; sửa chữa hoặc bảo 
dưỡng máy và thiết bị đo đạc hoặc kiểm tra; sửa chữa hoặc bảo dưỡng máy móc và thiết bị 
điều khiển hoặc phân phối điện; sửa chữa hoặc bảo dưỡng bộ biến đổi điện quay; sửa chữa 
hoặc bảo dưỡng bộ điều chỉnh (góc) pha.    

 
 

(210) 4-2012-03055 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Cơ sở mỹ phẩm Hương Việt  
(VN) 
293 ấp An Bình, xã Mỹ An Hưng A, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
(210) 

 
4-2012-03056 

 
(220) 

 
27.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Phúc 
Đạt  (VN) 
46 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-03057 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Phúc 
Đạt  (VN) 
46 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03058 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - xuất nhập khẩu 
Hoàng Thiên  (VN) 
20/5 Chấn Hưng, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Vớ (tất). 

 
 

(210) 4-2012-03059 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH phát triển và 
tư vấn phần mềm SDC   (VN) 
95 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 42: Các dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu, thiết kế có liên quan đến 

chúng; các dịch vụ nghiên cứu và phân tích công nghiệp; thiết kế và phát triển phần cứng 
và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-03060 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.11; 11.3.18 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Bếp Bắc  (VN) 
Số 118 đường Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố  
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
840 

(210) 4-2012-03061 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A13.1.7; A13.1.11 
(591) Đen, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Phạm Anh Tuấn  (VN) 
Số 2C156 Trại Chuối, quận Hồng Bàng, 
thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày; khăn quàng cổ; mũ; thắt lưng (trang phục).  
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ khách sạn; nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán trà sữa.  

 
 
 

(210) 4-2012-03062 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thiết bị điện Văn Hoa  
(VN) 
198-200-202 Bạch Đằng, phường Phú 
Cường, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 37: Thi công, lắp đặt điện gia dụng và công nghiệp.  

 
 
 

(210) 4-2012-03063 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ thời trang may 
Nguyễn  (VN) 
419 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2012-03064 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 08: Dao pha, dao bầu; cái nĩa, cái dĩa; dao; kéo. 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; đồ gốm, đồ sành Majolica thời phục hưng; bình thủy tinh. 

 
Nhóm 25: Quần áo, trang phục; dép; dép đi trong nhà  

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gia dụng bằng nhựa và i-nốc: nồi, bát, dĩa, dao, kéo, 
mua bán các loại bao bì, mua bán các loại thiết bị bằng điện: dây điện, đèn chiếu sáng, 
đèn pin điện; công tắc điện.  

 
 

(210) 4-2012-03065 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 25.1.25; 1.15.24; 1.15.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Hù Kiệt  (VN) 
Tỉnh lộ 830, ấp 8, xã Lương Hòa, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 08: Dao pha, dao bầu; cái nĩa, cái dĩa; dao; kéo 
 

Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; đồ gốm cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia 
dụng và nhà bếp; đồ gốm, đồ sành; bình thủy tinh. 

 
Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm đồ gia dụng bằng nhựa và i-nốc: nồi , bát, dĩa, dao, kéo; 
mua bán các loại bao bì; mua bán các loại thiết bị bằng điện: dây điện, đèn chiếu sáng, 
đèn pin điện, công tắc điện.  

 
 

(210) 4-2012-03066 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Thanh An  (VN) 
132/28S đường Hùng Vương, phường 
Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-03067 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Thanh An  (VN) 
132/28S đường Hùng Vương, phường 
Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố 
Cần Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03068 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Đàm Thị Kim Ngọc  (VN) 
92/17 liên khu 16-18, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03069 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 21.1.17; A5.5.20; 1.3.1; 5.7.1; 5.7.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, vàng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
QBC  (VN) 
ấp Trung Phú 4, xã Vĩnh Phú, huyện 
Thoại Sơn, tỉnh An Giang 

 
(511)   Nhóm 31: Lúa giống; hạt giống cây trồng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lúa giống, hạt giống cây trồng.  
 
 

(210) 4-2012-03071 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - kỹ thuật Vĩnh Thịnh 
(VN) 
38 Ký Con, phường Nguyễn Thái Bình, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 26: Các loại khóa kéo, khóa móc, các loại nút (cúc) áo, cúc bấm.  
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(210) 4-2012-03072 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.7.4; 25.7.1 (540) 

  

(731) Công ty xuất nhập khẩu 
thương mại và dịch vụ Trung 
Nguyên Ba Lẻ Một   (VN) 
301B An Dương Vương, phường 3, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03073 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; A24.17.11 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
giải trí Lạc Hồng  (VN) 
Số 188 Nguyễn Cư Trinh, phường 
Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03074 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.6; 1.7.6; 26.1.1; A5.5.22; 
5.7.1; 5.7.2; A8.1.23 

(591) Trắng, đen, đỏ, hồng, vàng, đỏ cam, 
xanh cốm, xanh lá cây 

(731) Công ty cổ phần Tràng An  
(VN) 
Tổ 30, phố Phùng Chí Kiên, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo.  
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(210) 4-2012-03075 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.5; A5.11.13 
(731) Công ty cổ phần Bourbon Tây 

Ninh  (VN) 
Xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây 
Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-03076 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.16; 2.9.1; 1.7.6; A25.3.15 
(731) Nha Hải Thanh  (VN) 

Thôn 1, xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc, 
tỉnh Thừa Thiên Huế  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc gồm áo, quần, áo mưa.  
 

Nhóm 30: Thức ăn chay làm từ bột mỳ, ngũ cốc; nước tương (làm từ đậu nành, gia vị; 
nước chấm (làm từ đậu nành, gia vị); xì dầu làm từ đậu nành; cà phê; trà (chè). 

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; nước khoáng có ga và không có ga (đồ uống); nước hoa 
quả; bia; đồ uống không có cồn.  

 
 

(210) 4-2012-03079 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 
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(210) 4-2012-03081 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; A17.2.2; 3.1.6 
(731) BIOPTIK TECHNOLOGY, INC.   (TW) 

No. 188, Zhonghua South Rd., Zhunan 
Township, Miaoli County, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Băng gạc y tế, băng gạc dùng trong phẫu thuật; ge-la-tin (chất lỏng làm làm 

đông) dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chống rám nắng dùng trong ngành dược; thực 
phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng; dầu thuốc dùng trong ngành y. 

 
 
 

(210) 4-2012-03082 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.13.1; 26.1.6; 26.1.2; 26.15.1 
(731) BIOPTIK TECHNOLOGY, INC.   (TW) 

No. 188, Zhonghua South Rd., Zhunan 
Township, Miaoli County, Taiwan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc da (mỹ phẩm); mỹ phẩm; chế phẩm dùng để tắm (mỹ 

phẩm); mặt nạ làm đẹp (mỹ phẩm); chế phẩm chống nắng; chế phẩm tẩy trang. 
 

Nhóm 05: Băng gạc y tế, băng gạc dùng trong phẫu thuật; Ge-la-tin ( chất lỏng làm làm 
đông) dùng cho mục đích y tế, chế phẩm chống rám nắng dùng trong ngành được; thực 
phẩm chức năng bổ sung dinh dưỡng; dầu thuốc dùng trong ngành y. 

 
 
 

(210) 4-2012-03083 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; A9.9.15 
(591) Đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Viện Nghiên cứu Da-Giầy  (VN) 
160 Hoàng Hoa Thám, quận Tây Hồ, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 10: Giầy dép chuyên dùng cho bệnh nhân đái tháo đường.  
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(210) 4-2012-03085 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3; 11.3.5; 19.9.1 
(591) Hồng, đỏ 
(731) Nguyễn Văn Châu   (VN) 

Xóm Thống Nhất, xã La Phù, huyện 
Hoài Đức, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-03086 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.11 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Nguyễn Ngọc Thắng  (VN) 

Tổ 11, phường Phan Đình Phùng, thành 
phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-03087 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Cường Thịnh  

(VN) 
Thị trấn Phú Thứ, huyện Kinh Môn, tỉnh 
Hải Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 19: Xi măng. 

 
 

(210) 4-2012-03088 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.5.6 
(591) Đỏ, nâu, trắng 
(731) Đỗ Hữu Thái  (VN) 

20 Thái Thịnh, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
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(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ chơi cho trẻ em; mua bán đồ dùng học tập cho trẻ em; mua bán đồ 
dùng tắm rửa cho trẻ em; mua bán đồ dùng đi lại cho trẻ em.  

 
 

(210) 4-2012-03089 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Bạch Kim M.V.P   (VN) 
Tầng 5, TTTM Vincom Long Biên, 
phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 

(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 41: Cho thuê phim chiếu bóng; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ người làm trò tiêu 

khiển; sản xuất phim không bao gồm phim quảng cáo; trường quay phim; dịch vụ giới 
thiệu phim kịch. 

 
 

(210) 4-2012-03090 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Bạch Kim M.V.P    (VN) 
Tầng 5, TTTM Vincom Long Biên, 
phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH BIZLINK 

(BIZLINK LAWYERS & 
CONSULTANTS) 

 
(511)   Nhóm 41: Cho thuê phim chiếu bóng; dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ người làm trò tiêu 

khiển; sản xuất phim; trường quay phim; dịch vụ giới thiệu phim kịch. 
 
 

(210) 4-2012-03091 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần kem Tràng 

Tiền  (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm hóa học dùng để bảo quản thực phẩm, phân bón, hoá chất công 
nghiệp; hoá chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, chất diệt cỏ, thuốc trừ 
sâu và chất diệt ký sinh trùng); chất dính dùng trong công nghiệp; chế phẩm sinh học 
không dùng cho ngành y hoặc thú y.  

 
 

(210) 4-2012-03092 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần kem Tràng 

Tiền   (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho 

trẻ sơ sinh; chất ăn kiêng dùng trong ngành y, băng vệ sinh, thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-03093 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần kem Tràng 

Tiền   (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; bia; nước khoáng (đồ uống); đồ uống không chứa cồn; 

nước ép trái cây; xi-rô dùng cho đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-03094 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần kem Tràng 
Tiền   (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
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(210) 4-2012-03095 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần kem Tràng 
Tiền   (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho 

mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện 
truyền thông (cho mục đích bán lẻ), dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ mua 
bán dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái 
cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả (trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm 
được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ 
uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, 
sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, 
nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, rau củ quả tươi hoa tươi, thức ăn cho gia 
súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước 
khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ 
uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-03096 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần kem Tràng 
Tiền   (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 

 
 

(210) 4-2012-03097 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần kem Tràng 
Tiền  (VN) 
Số 35, phố Tràng Tiền, phường Tràng 
Tiền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
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(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật; thức ăn làm từ cá; thịt; sữa; chất chiết ra từ thịt; bơ; quả (trái 
cây) đã qua chế biến; rau đã qua chế biến; quả (trái cây) đóng hộp; gia cầm, không còn 
sống. 

 
 
 

(210) 4-2012-03098 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH US PHARMA USA  

(VN) 
Lô B1-10, đường D2, KCN Tây Bắc Củ 
Chi, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
 

(210) 4-2012-03099 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-03100 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHEMO IBERICA S.A   (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03101 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHEMO IBERICA S.A    (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03102 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần PURITAN'S 

PHARMACIES   (VN) 
Số nhà 10, ngõ 71, tổ 43 , cụm 13, thôn 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03103 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 5.7.3; 26.1.1; 2.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, ghi, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh   (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03104 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tây Huy   (VN) 
29/31/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03105 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tây Huy    (VN) 
29/31/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03106 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tây Huy    (VN) 
29/31/7 Đất Thánh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03107 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.3; 26.3.4; A26.11.8 
(591) Xanh dương, đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần thiết bị y tế 

Delta Việt Nam   (VN) 
Số 3, ngõ 176 Mai Dịch, phường Mai 
Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu.  

 
 

(210) 4-2012-03108 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

ADC   (VN) 
101, Phan Đình Phùng, phường Tân An, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ vi 

khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ cỏ, thuộc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03109 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quốc Gia   (VN) 
Số 127 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-03110 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(731) T.V.L INTERNATIONAL (HOLDING) 

Co., Ltd   (TW) 
10 F, No. 200, Sec. 3, Nanking East Rd., 
Taipei, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 39: Môi giới thuê tàu; dịch vụ gửi hàng theo đường thuỷ; chuyên chở hàng bằng 

đường thuỷ; cho thuê kho tạm giữ; xếp hàng vào kho; môi giới vận tải; vận chuyển (vận 
tải) đường hàng không;  dịch vụ giao hàng 

 
 
 
(210) 

 
4-2012-03111 

 
(220) 

 
27.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) A5.5.20; A5.5.21; 5.5.19 
(591) Cam, vàng, xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

và giải trí Hướng Dương   (VN) 
Phòng 1401, tầng 14 tòa nhà Hacinco, 
B3.7 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ tổ chức sự kiện như hội chợ, triển lãm nhằm giới thiệu sản 

phẩm và xúc tiến thương mại, dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận.  
 
 
 

(210) 4-2012-03112 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-03113 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-03114 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-03115 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-03116 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03117 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03118 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03119 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-03120 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03121 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1 
(731) KRISDIANTO LESMANA   (ID) 

Jln Sirnagalih No. 2, Bandung 40162, 
West Java, Indonesia  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, cà phê và quán bar, dịch vụ nhà hàng chuyên phục vụ đồ ăn 

nhanh; nhà hàng tự phục vụ; quầy bar chuyên phục vụ ăn nhanh; cửa hiệu kem; dịch vụ 
cung cấp đồ ăn lưu động; cung cấp đồ ăn và đồ uống mang về; quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ căng tin; dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ tiệc; dịch vụ nấu ăn; cho thuê 
ghế, bàn, khăn trải bàn, đồ dùng bằng thủy tinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03123 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MASCO CORPORATION OF 

INDIANA  (US) 
55 East 111th Street Indianapolis, In 
46280 United States Of America 

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 11: Các sản phẩm ống nước, cụ thể là vòi nước, bát sen và vòi tắm.  
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(210) 4-2012-03125 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thực phẩm Tất Thắng  (VN) 
Số 226 đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm 
Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông  

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đóng hộp; cá đã qua chế biến; tôm đã qua chế biến, khoai tây rán 

giòn; nấm được bảo quản, sữa và các sản phẩm sữa; rau, củ, quả được bao quản, sấy khô 
hoặc nấu chín.  

 
Nhóm 31: Hạt giống thực vật, cây giống, hoa tươi, rau quả tươi.  

 
 

(210) 4-2012-03126 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thực phẩm Tất Thắng   (VN) 
Số 226 đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm 
Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông    

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đóng hộp; cá đã qua chế biến; tôm đã qua chế biến, khoai tây rán 

giòn; nấm được bảo quản, sữa và các sản phẩm sữa; rau, củ, quả được bao quản, sấy khô 
hoặc nấu chín.   

 
Nhóm 30: Trà (Chè); cà phê; ngô đã qua chế biến; bột đậu nành; bột khoai lang cho thực 
phẩm; mật ong. 

 
Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho chim; hạt giống thực vật, cây giống; hoa 
tươi, rau quả tươi.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt chỗ cho khách du lịch, quán cà phê tự phục vụ, 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-03127 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghiệp 
thực phẩm Tất Thắng   (VN) 
Số 226 đường Cầu Sắt, thôn 14, xã Tâm 
Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông    

 
(511)   Nhóm 29: Rau, củ, quả đóng hộp; cá đã qua chế biến; tôm đã qua chế biến, khoai tây rán 

giòn; nấm được bảo quản, sữa và các sản phẩm sữa; rau, củ, quả được bao quản, sấy khô 
hoặc nấu chín.   
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Nhóm 30: Trà (Chè); cà phê; ngô đã qua chế biến; bột đậu nành; bột khoai lang cho thực 
phẩm; mật ong. 

 
 

(210) 4-2012-03129 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 26.4.2; 26.4.9; 20.5.7 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn thiết kế xây dựng 
Tuấn Thành   (VN) 
Số 12 đường Bùi Chí Nhuận, phường 2, 
thành phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn thiết kế xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-03130 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.7.25; A1.1.10; 26.4.4; 26.4.9; 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH VINA BUHMWOO  

(VN) 
Khu công nghiệp Nhơn Trạch II, huyện 
Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dầu nhờn. 
 
 

(210) 4-2012-03131 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.3; 26.4.2; A26.11.13; 26.1.2 
(591) Đen, trắng, xanh dương, vàng 
(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 

Tân Bình An   (VN) 
Số 19, ngõ 68 đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
860 

(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy tính xách tay;thiết bị bộ nhớ dùng cho máy vi tính; phần mềm 
máy vi tính; con chuột dùng cho máy vi tính; loa dùng cho máy vi tính.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu máy vi tính, máy tính xách tay, bộ nhớ dùng cho máy 
vi tính, phần mềm máy vi tính, con chuột dùng cho máy vi tính, loa dùng cho máy vi tính, 
linh kiện thiết bị điện tử dùng cho máy vi tính, dịch vụ trưng bày giới thiệu sản phẩm với 
mục đích quảng cáo hoặc thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-03132 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 
(731) Nguyễn Thanh Tùng   (VN) 

Số 10A, ấp Hòa Phụng B, thị trấn Kinh 
Cùng, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà); cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-03133 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Mai Sáng Việt Nam   (VN) 
66 đường số 9, ấp Tân Định, xã Tân 
Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Vớ (tất); quần áo; giày dép. 

 
 

(210) 4-2012-03136 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.1.1; 24.9.1; 26.1.2; A25.1.10 
(731) RING CO., LTD  (TH) 

493/2 Navamintr Road Klongkum 
Bungkum Bangkok 10240, Thailand.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 18: Túi xách tay dành cho phụ nữ; ví; móc đeo chìa khóa bằng da; hộp đựng danh 
thiếp bằng da; túi đựng bút bằng da; túi đựng bằng da; túi nhỏ bằng da để bao gói; ví lưới 
có dây đeo; túi xách tay; đồ giả da; hộp đựng chìa khóa bằng da; túi xách dành cho phụ 
nữ; túi mua hàng; túi du lịch; ví đựng tiền.  

 
Nhóm 25: Thắt lưng (quần áo), thắt lưng (da thuộc) trang phục 

 
 

(210) 4-2012-03137 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(731) SKY RICH ASIAN DEVELOPMENT 

LIMITED   (HK) 
3rd Floor, Jonsim Place, 228 Queen's 
Road East, Wanchai, Hong Kong. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc 

da; chế phẩm mỹ phẩm dùng cho cơ thể; mỹ phẩm dùng cho tóc, chế phẩm cho da đầu 
(dầu gội); dầu gội đầu; chế phẩm để nhuộm tóc; chế phẩm tẩy trắng; chế phẩm để giặt 
giũ; chế phẩm làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; xà phòng; nước hoa; tinh dầu; mỹ 
phẩm, nước xức tóc, thuốc đánh răng.  

 
 

(210) 4-2012-03138 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.3; A24.15.7; A24.15.8 
(591) Đỏ, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hậu Phong   (VN)
A2 Khu Biệt Thự Sông Ông Lớn, 
Nguyễn Văn Linh, Bình Hưng, Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến. 

 
 

(210) 4-2012-03139 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) SHAN HUA PLASTIC INDUSTRIAL 

CO., LTD.   (TW) 
20, Jhongshan 7th st., Gueiren 
Township, Tainan County, TaiWan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
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(511)   Nhóm 06: ống kim loại dùng trong công nghiệp; ống làm bằng kim loại, ống dẫn làm 
bằng kim loại; các chi tiết ghép nối (phụ kiện) của ống kim loại; khớp nối của ống làm 
bằng kim loại; mối nối và đầu nối của ống làm bằng kim loại; mối nối gấp khúc bằng kim 
loại dùng cho đường ống.  

 
 

(210) 4-2012-03140 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) SHAN HUA PLASTIC INDUSTRIAL 

CO., LTD.    (TW) 
20, Jhongshan 7th st., Gueiren 
Township, Tainan County, TaiWan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Bộ phận ghép nối của máy (bộ phận của máy); máy lọc dầu; máy lọc nhiên 

liệu; bộ phận lọc của máy nén khí; bộ phận lọc hơi đốt cho động cơ và đầu máy (bộ phận 
của máy và động cơ); bộ phận lọc khí cho động cơ và đầu máy (bộ phận của máy và động 
cơ); máy lọc khí cho mục đích cơ học; bộ phận lọc khí của động cơ cho xe cộ và của đầu 
máy (bộ phận của máy và động cơ).  

 
 

(210) 4-2012-03141 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.15.23; A26.11.12 
(591) Đen, đỏ 
(731) SHAN HUA PLASTIC INDUSTRIAL 

CO., LTD.    (TW) 
20, Jhongshan 7th st., Gueiren 
Township, Tainan County, TaiWan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 17: ống vòi mềm phi kim loại dùng để tưới nước; ống và ống dẫn làm bằng cao su, 

ống mềm thủy lực làm bằng cao su; ống mềm thủy lực làm bằng chất dẻo, mối nối và đầu 
nối của ống không làm bằng kim loại, ống mềm phi kim loại làm bằng nhựa và bằng cao 
su dùng cho các ứng dụng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-03142 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.8; A3.7.24; 26.1.2; A1.5.3 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  
(731) Công ty TNHH ATA Paint   (VN) 

Khu công nghiệp Đồng Văn, huyện Duy 
Tiên, tỉnh Hà Nam  
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(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại. 
 
 
 

(210) 4-2012-03143 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2012-03144 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 

Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, huyện Tân Uyên, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2012-03145 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-03146 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
dược liệu PHARMEDIC   (VN) 
367 Nguyễn Trãi, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-03147 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Hồng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Vạn Sanh   (VN) 
616 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 
 
 

(210) 4-2012-03148 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh, xám 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Vạn Sanh   (VN) 
616 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
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(210) 4-2012-03149 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Vạn Sanh   (VN) 
616 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 

 
 

(210) 4-2012-03150 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Vạn Sanh   (VN) 
616 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  

 
 

(210) 4-2012-03151 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10 
(591) Trắng, đỏ, xanh 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

sản xuất thức ăn chăn nuôi 
Vạn Sanh   (VN) 
616 quốc lộ 1A, khu phố 5, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc. 
 
 

(210) 4-2012-03152 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.12; 1.15.24 
(591) Xanh 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ kỹ thuật cơ khí Số 
Sáu  (VN) 
16A Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy móc, thiết bị hồ bơi cụ thể như: máy bơm nước hồ bơi, thiết bị 

thu nước đáy bể bơi, hộp thu nước tràn, thang hồ bơi, đèn hồ bơi.  
 

Nhóm 37: Lắp đặt hệ thống ống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống 
điện và thiết bị công nghiệp; sửa chữa, nâng cấp, thiết bị hồ bơi; thi công xây dựng hồ bơi; 
hoàn thiện công trình hồ bơi, khu giải trí, spa.  

 
 

(210) 4-2012-03153 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Vũ Quang Huy  (VN) 

55 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, quần áo, ba lô, túi xách, ví (bóp), dây thắt lưng.  

 
 

(210) 4-2012-03154 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh cơ sở lắp ráp 

điện tử Huỳnh Kha  (VN) 
D7/19M ấp 4, xã Vĩnh Lộc A, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Loa; bộ trộn nhạc (mixing); âm ly (ampli); thiết bị tăng công suất cho loa nhạc; 
đầu đĩa; micro. 

 
 
 

(210) 4-2012-03155 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, đen 
(731) Công ty cổ phần kỹ nghệ và 

hạ tầng TELIN  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà số 45, đường Nguyễn 
Sơn, phường Ngọc Lâm, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ tài chính, dịch vụ  tiền tệ; mua bán bất động sản, 

cho thuê bất động sản, sàn giao dịch bất động sản.   
 
 
 

(210) 4-2012-03156 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH VO VO  (VN) 

Số 7, lô A3, khu định cư Tân Qui Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa; sữa chua; kem (chủ yếu làm từ sữa).  
 

Nhóm 35: Kinh doanh siêu thị cụ thể là: mua bán lương thực thực phẩm, thực phẩm 
(bánh, kẹo, sữa, nước ngọt, dầu ăn), thủy hải sản (tôm, cua, cá, mực), vải sợi, hàng may 
mặc, hoá chất, phân bón, xe máy, xe ô tô, đồ chơi trẻ em (thú nhún, thú nhồi bông, xích 
đu, miếng ghép hình), hàng lưu niệm (khung ảnh, gấu bông móc khóa), vật liệu xây dựng 
(sắt, thép, gạch, cát, xi măng), văn phòng phẩm (sách, băng viđêô (video), cát sét 
(cassette), đĩa nhạc, giấy, bút, vở, túi xách), đồ gia dụng (giường, tủ, bàn, ghế, bếp ga, ly, 
chén, bát, đĩa), đồ điện gia dụng (đèn điện, công tắc, ổ cắm, máy quạt, tủ lạnh, máy giặt), 
mỹ phẩm (nước hoa, sữa tắm, dầu gội, dầu xả), hàng điện tử (máy vi tính, điện thoại, máy 
nghe nhạc, loa, máy chụp hình).  

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
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(210) 4-2012-03157 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1; 2.3.25; 3.4.18; A3.4.2 
(591) Tím, xanh, đỏ, vàng, hồng, đen, trắng 
(731) Hứa Cao Trí   (VN) 

3-14 c/c Quân Sự, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, thịt đóng hộp đã qua chế biến: thịt hộp, thịt heo chế biến, thịt bò chế 

biến, thịt gà chế biến, hải sản chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau; củ; quả chế biến; 
đậu phộng, đậu hà lan đã được báo quản; hạt dẻ; hạt điều đã qua chế biến; kem (sản phẩm 
từ sữa); trứng; sữa.  

 
Nhóm 30: Bánh, kẹo, snack (bim bim), ngô (bắp) rang.  

 
 

(210) 4-2012-03158 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1; 5.9.15; 5.9.21; 3.4.18 
(591) Tím, xanh, đỏ, vàng, hồng, đen, trắng 
(731) Hứa Cao Trí   (VN) 

3-14 c/c Quân Sự, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, thịt đóng hộp đã qua chế biến: thịt hộp, thịt heo chế biến, thịt bò chế 

biến, thịt gà chế biến, hải sản chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau; củ; quả chế biến; 
đậu phộng, đậu hà lan đã được báo quản; hạt dẻ; hạt điều đã qua chế biến; kem (sản phẩm 
từ sữa); trứng; sữa.  

 
Nhóm 30: Bánh, kẹo, snack (bim bim), ngô (bắp) rang.  

 
 

(210) 4-2012-03159 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1; 26.1.6; 3.4.18; A3.4.2; 5.9.15; 
2.3.25; 5.9.21 

(591) Tím, xanh, đỏ, vàng, hồng, đen, trắng 
(731) Hứa Cao Trí   (VN) 

3-14 c/c Quân Sự, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, thịt đóng hộp đã qua chế biến: thịt hộp, thịt heo chế biến, thịt bò chế 

biến, thịt gà chế biến, hải sản chế biến; sữa chua; trái cây sấy khô; rau; củ; quả chế biến; 
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đậu phộng, đậu hà lan đã được báo quản; hạt dẻ; hạt điều đã qua chế biến; kem (sản phẩm 
từ sữa); trứng; sữa.   

 
Nhóm 30: Bánh, kẹo, snack (bim bim), ngô (bắp) rang.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03161 (220) 27.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.2.7 
(591) Xanh dương, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Sinh   (VN) 
163 Điện Biên Phủ, phường Chính Gián, 
quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm; đệm lò xo.  
 

Nhóm 24: Chăn; đồ vải dùng cho giường; chăn lông vịt; áo gối; mÒn bông; chăn du lịch. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03163 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng phát triển 
thương mại Thiên Hương  (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 16: Bao (dạng giấy), tạp chí (dạng giấy) xuất bản định kỳ, ấn phẩm (dạng giấy) 

xuất bản định kỳ.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ phát thanh, phát các chương trình truyền hình; dịch vụ truyền thông; 
dịch vụ truyền tín hiệu qua vệ tinh. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo, dịch vụ dịch thuật, xuất bản sách, ấn phẩm điện tử, 
tạp chí trực tuyến (không tải xuống được); tư vấn du học; tổ chức hội nghị, hội thảo cho 
mục đích vui chơi giải trí, giáo dục: dịch vụ chụp hình, quay phim, cho thuê phim ảnh, tổ 
chức các cuộc thi đấu thể thao, giáo dục, giải trí; biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời 
trang, cho thuê dụng cụ, thiết bị ghi âm, quay phim, phim, máy chiếu phim, máy thu hình 
và các phụ tùng kèm theo, dịch vụ lồng tiếng, lồng nhạc, biên tập các chương trình để 
phát sóng truyền hình, truyền thanh. 
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(210) 4-2012-03165 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 19.7.1; A26.11.12 
(591) Nâu, vàng cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu MTV  (VN) 
109/8 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia) 

 
 

(210) 4-2012-03168 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Phạm Gia Nguyễn  (VN)
Số 4, đường Tây Lân, khu phố 7, phường 
Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy hút bụi; máy lau sàn nhà; máy phun áp lực cao; máy chà sàn công nghiệp; 

máy giặt thảm. 
 

Nhóm 35: Mua bán các loại máy móc như: máy hút bụi, máy chà sàn, máy giặt thảm, 
quạt thổi, máy phun áp lực, xe quét rác, xe đẩy làm vệ sinh, làm phòng khách sạn, thanh 
gạt khí, cây lau nhà, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, lò vi song, điều hòa nhiệt độ, 
buôn bán hóa chất và thực phẩm; xuất nhập khẩu các loại máy móc như: máy hút bụi, 
máy chà sàn, máy giặt thảm, quạt thổi, máy phun áp lực, xe quét rác, xe đẩy làm vệ sinh, 
làm phòng khách sạn, thanh gạt khí, cây lau nhà, quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước, 
lò vi song, điều hòa nhiệt độ, hóa chất và thực phẩm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt sửa chữa thiết bị đồ dùng gia đình như: máy hút bụi, máy điều 
hòa, máy chà sàn, máy giặt thảm, quạt thổi, máy phun áp lực, nồi cơm điện, lò vi sóng; 
dịch vụ thi công xây dựng công trình, công trình công cộng, dân dụng và công nghiệp; 
dịch vụ vệ sinh nhà cửa và các công trình.  

 
 

(210) 4-2012-03169 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh cô ban, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
HIPT  (VN) 
152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, thiết bị điều hòa công 
nghiệp, phụ tùng và bộ phận thay thế của máy điều hòa công nghiệp; tư vấn quản lý (trừ 
tư vấn liên quan đến bất động sản); cung ứng lao động tạm thời. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp; tư vấn xây dựng công trình dân 
dụng, công trình công nghiệp; sửa chữa lắp đặt các thiết bị: điều hòa không khí, điện, viễn 
thông, nghe nhìn, liên lạc, quang học, ngoại vi.  

 
Nhóm 42: Tư vấn kỹ thuật công trình năng lượng, công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-03171 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; 26.13.25 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư & xây 
dựng Bảo Quân  (VN) 
Số 31 - H2, khu đô thị Yên Hòa, phường 
Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: sàn rỗng bê tông dự ứng lực, cọc bê tông dự 

ứng lực, dầm bê tông dự ứng lực; ống cống các loại sản xuất công nghệ Mỹ.  
 
 
(210) 

 
4-2012-03172 

 
(220) 

 
09.12.2010 

(641) 4-2010-26034 (441) 25.05.2012 
  
(591) Xanh đen, hồng tím, xanh da trời, trắng 
(731) KAYLA FOODS INT'L (BARBADOS) 

INC.   (US) 
27 Pine Road, Belleville St. Michael, 
BB11113, BARBADOS, W.I.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng cung cấp đồ ăn thức uống, dịch vụ nhà hàng bán thức ăn 

mang về.  
 
 

(210) 4-2012-03173 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại sản xuất mỹ phẩm 
EN YA  (VN) 
30/96 Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
872 

(210) 4-2012-03174 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn NOKIVA  (VN)
Số 119 đường Hỏa Lò, xã Xuân Phương, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 
 

(210) 4-2012-03175 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH POSVINA  (VN) 
232 tổ 11, khu phố 2, đường Đỗ Xuân 
Hợp, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, mạ nhôm, nhôm kẽm dưới dạng cuộn và tấm.  

 
 
 

(210) 4-2012-03176 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH POSVINA  (VN) 
232 tổ 11, khu phố 2, đường Đỗ Xuân 
Hợp, phường Phước Long A, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Tôn mạ kẽm, mạ màu, mạ nhôm, nhôm kẽm dưới dạng cuộn và tấm.  

 
 
 

(210) 4-2012-03177 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Hoàn Thiện  (VN) 
P 524, CT 16, KĐTM Định Công, tổ 27, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa lõi thép gia cường.  
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(210) 4-2012-03178 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Hoàn Thiện  (VN) 
P 524, CT 16, KĐTM Định Công, tổ 27, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại nhôm, thép. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội ngoại thất công trình. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03179 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(731) Công ty TNHH thương mại LK  

(VN) 
198 Khương Thượng, tổ 6, phường 
Khương Thượng, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu và đại lý ký gửi các sản phẩm mỹ phẩm, hóa mỹ 

phẩm, đồ dùng trang điểm, dụng cụ chăm sóc da, hàng kim khí điện máy, dụng cụ và đồ 
dùng nhà bếp, thực phẩm, nông hải sản, đồ mây tre lá, đồ gốm sứ, đồ thủ công mỹ nghệ, 
tranh ảnh; dụng cụ và thiết bị văn phòng, văn phòng phẩm, đồ lưu niệm, giầy dép, quần 
áo, túi xách, mũ, đồ trang trí nội thất, đồ trang sức, đồ chơi dành cho trẻ em; mua bán phụ 
tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe máy, mua bán vật liệu xây dựng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ mua bán bất động sản; dịch vụ đầu tư 
bất động sản; dịch vụ cho thuê căn hộ, tòa nhà. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc da và tóc; dịch vụ tư vấn chăm sóc 
sắc đẹp.  
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(210) 4-2012-03191 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh mỳ xăng-đuých để ăn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt, bánh mỳ xăng-

đuých kẹp thịt lợn, bánh mỳ xăng-đuých kẹp cá, bánh mỳ xăng-đuých kẹp thịt gà, bánh 
quy, bánh mỳ, bánh ngọt, bánh quy nhỏ, sôcôla, cà phê, chất thay thế cà phê, chè (trà), 
tương mù tạc, bột yến mạch, bánh làm từ bột nhão, nước xốt, gia vị, đường.  

 
 

(210) 4-2012-03192 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn, xi rô và chế phẩm khác để pha đồ uống. 

 
 

(210) 4-2012-03193 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MCDONALD'S CORPORATION    (US)

One McDonald's Plaza, Oak Brook, 
Illinois 60523, USA   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-03194 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 5.3.20; 5.7.3; 26.4.4 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Xuân Vinh  (VN) 
D413, KP.4, Long Bình, Biên Hòa, Đồng 
Nai 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn phân bón. 
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(210) 4-2012-03196 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 21.1.15 
(591) Đỏ, cam đậm, cam, vàng, xanh non, 

xanh lá, xanh da trời, xanh biển đậm 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Tiêu Điểm Mới  
(VN) 
1/8-8A Đồ Sơn, phường 4, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng thể dục, thể thao; quảng cáo thương mại; hội trợ triển lãm 

thương mại; tư vấn quản lý thương mại 
 

Nhóm 39: Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc tế; kinh doanh vận chuyển hành khách, 
hàng hóa bằng ôtô. 

 
Nhóm 41: Tổ chức hội chợ triển lãm về văn hóa, giáo dục, giải trí; hội nghị, hội thảo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03197 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; A1.1.10; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Trắng, đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tiếp Vận Sao 
Thủy  (VN) 
B68 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư 
Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03198 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.16; A5.11.19; 26.1.1; 24.11.7 (540) 

  

(731) Nguyễn Doãn Thiệu  (VN) 
Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, huyện 
Mê Linh, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; vòi sen (thiết bị trong nhà tắm); 

bồn rửa mặt la-va-bo (thiết bị trong nhà vệ sinh); bình nước nóng dùng trong nhà tắm; vòi 
rửa (thiết bị trong nhà tắm); vòi xịt nước trong nhà vệ sinh. 
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(210) 4-2012-03199 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Đinh Đức Anh  (VN) 
60 Lê Lai, phường Thạch Thang, quận 
Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán mỹ phẩm, buôn bán dược phẩm các loại, buôn bán thực phẩm chức 

năng; buôn bán các máy móc, thiết bị dùng trong lĩnh vực thẩm mỹ viện. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo thẩm mỹ. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế (khám chữa bệnh), thẩm mỹ viện. 
 
 

(210) 4-2012-03200 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Tạ Văn Tâm  (VN) 
113 Nguyễn Chí Thanh, phường Hải 
Châu I, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do chính nhà hàng thực 

hiện; quán ăn tự phục vụ. 
 
 

(210) 4-2012-03201 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Tuấn Linh  (VN) 
57 Hàm Nghi, phường Vĩnh Trung, quận 
Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in; hộp mực in đã có mực dùng cho máy in và máy sao chụp.  

 
 

(210) 4-2012-03202 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hàng 
vàng Thuận Thành Duy Mong  
(VN) 
278/2 Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận 
Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  
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(511)   Nhóm 35: Buôn bán vàng, bạc, đá quí, buôn bán các mặt hàng trang sức như: vòng cổ, 
nhẫn, lắc bông tai, vòng đeo tai; buôn bán các mặt hàng lưu niệm, quà tặng, buôn bán 
ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2012-03203 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3; 3.2.7 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất keo 
dán vải nhám Bá Lộc  (VN) 
24 Lê Độ, phường Xuân Hà, quận Thanh 
Khê, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Vải nhám; giấy nhám; vải ráp; giấy ráp. 

 
 

(210) 4-2012-03204 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SEO KYUNG COMPANY   (KR) 

801 E-Rea Officetel, 1574-4 Seocho-
dong, Seocho-gu, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03207 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tư bản (vốn); dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ định giá 

bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; 
dịch vụ cho thuê văn phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ 
(thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính 
ngân hàng); dịch vụ hãng thu hồi nợ.  
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(210) 4-2012-03208 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ đầu tư tư bản (vốn); dịch vụ mua bán bất động sản, dịch vụ định giá 

bất động sản; dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ hãng bất động sản; dịch vụ quản 
lý bất động sản; dịch vụ môi giới mua bán bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; 
dịch vụ cho thuê văn phòng (thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ cho thuê căn hộ 
(thuộc về cho thuê bất động sản); dịch vụ môi giới (thuộc về môi giới bảo hiểm, tài chính 
ngân hàng); dịch vụ hãng thu hồi nợ.  

 
 

(210) 4-2012-03209 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 

dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng, bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-03210 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 

tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe ô tô; 
dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô. 
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(210) 4-2012-03211 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương   (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 

trí văn hóa nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thể thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức. 

 
 
 

(210) 4-2012-03212 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng; dịch vụ kiến trúc, dịch vụ tư vấn về tiết 

kiệm năng lượng, dịch vụ thiết kế nội thất, dịch vụ quy hoạch đô thị; dịch vụ quản lý chất 
lượng.  

 
 
 

(210) 4-2012-03213 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thực phẩm; đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời; dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí; dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 
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(210) 4-2012-03214 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 

viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, 
phục hồi chức năng).  

 
 
 

(210) 4-2012-03215 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ tổ chức các cuộc du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận 

tải hàng hoá; dịch vụ đặt chỗ (phục vụ cho hoạt động du lịch); dịch vụ cho thuê xe ô tô, 
dịch vụ cho thuê chỗ để xe ô tô.  

 
 
 

(210) 4-2012-03216 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ tổ chức các chương trình biểu diễn (cho mục đích giải 

trí, văn hóa; nghệ thuật); dịch vụ tổ chức các sự kiện văn hóa; dịch vụ câu lạc bộ (cho mục 
đích giải trí và giáo dục); dịch vụ tổ chức các cuộc thi đấu thề thao; dịch vụ về phóng viên 
tin tức.  
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(210) 4-2012-03217 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ lập bản vẽ trong xây dựng, dịch vụ kiến trúc; dịch vụ tư vấn về tiết 

kiệm năng lượng; dịch vụ thiết kế nội thất; dịch vụ quy hoạch đô thị, dịch vụ quản lý chất 
lượng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03218 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ cung cấp thực phẩm, đồ 

uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cho thuê chỗ ở tạm thời, dịch vụ cung cấp nhà nghỉ 
cho người hưu trí, dịch vụ cho thuê phòng họp, hội nghị. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03219 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương  (VN) 
Số 4, phố Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp, dịch vụ tắm hơi; dịch vụ khám chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ 

viện; dịch vụ chăm sóc sức khoẻ; dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh; 
phục hồi chức năng).  
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(210) 4-2012-03220 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần tập đoàn Đại 

Dương    (VN) 
Số 4, Láng Hạ, phường Thành Công, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội     

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ thông tin về xây dựng; dịch vụ về giám sát xây 

dựng; dịch vụ về phá dỡ các công trình xây dựng; dịch vụ về xây dựng cầu cảng; bến tàu; 
dịch vụ cho thuê trang thiết bị xây dựng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03221 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE OTOMOTIF COLLEGE SDN BHD  

(MY) 
No. 10, Jalan 19/1, Seksyen 19, 46300 
Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 
MALAYSIA 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 41: Sắp xếp và tổ chức hội thảo (đào tạo); thi cử trong giáo dục; dịch vụ giáo dục; 

đào tạo thực hành (thao diễn); dạy học; hướng nghiệp (dịch vụ giáo dục hoặc đào tạo); hội 
thảo (sắp xếp và tổ chức) (đào tạo), tất cả thuộc nhóm này.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03222 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.1.2; 17.1.1; 26.13.25; A14.7.20 
(591) Đỏ, trắng, vàng đậm, nhạt, cam, xanh 

rêu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Kỹ nghệ Quang 

phổ   (VN) 
Số 34, Trần Quốc Toản, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  
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(210) 4-2012-03223 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 17.1.1; A17.1.2; A14.7.20 
(591) Đỏ, trắng, vàng đậm, nhạt, cam, xanh 

rêu, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH Kỹ nghệ Quang 

phổ    (VN) 
Số 34, Trần Quốc Toản, phường Hàng 
Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03224 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03225 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03226 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03227 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Tâm Việt    (VN)
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03228 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Tâm Việt   (VN) 
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03229 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế Tâm Việt    (VN)
Lô D19/D6 khu đô thị mới (nhà số 03, 
đường số 03, đường Nguyễn Phong Sắc 
kéo dài), phường Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-03230 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-03231 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
886 

(210) 4-2012-03232 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Đông Nam á  (VN) 
Số 106 phố Đông Phong, phường Nam 
Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03233 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật; thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03234 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-03235 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 
(210) 

 
4-2012-03236 

 
(220) 

 
28.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03237 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 
vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-03238 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ  (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03239 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công Ty Cổ Phần Quốc Tế 
Toàn Mỹ Năng Lượng  (VN) 
18/62 ngõ An Sơn, phố Đại La, phường 
Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 11: Bình nước nóng dùng cho gia đình và công nghiệp dùng năng lượng mặt trời.  

 
 

(210) 4-2012-03240 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

dịch vụ Gia Phong   (VN) 
Số 1 tổ 38 tập thể Bưu chính Viễn thông, 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì làm từ gạo.  
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(210) 4-2012-03241 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) NACCO MATERIALS HANDLING 
GROUP, INC.   (US) 
4000 Northeast Blue Lake Road, 
Fairview, Oregon 97024, USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe nâng dỡ hành lý và các bộ phận của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-03242 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) NACCO MATERIALS HANDLING 
GROUP, INC.   (US) 
4000 Northeast Blue Lake Road, 
Fairview, Oregon 97024, USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 
INTERNATIONAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe nâng dỡ hành lý và các bộ phận của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-03243 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Xám, xanh biển, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Lý Minh Thành  (VN) 
658M/7C Phạm Văn Chí, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Đặng Thị út Nhứt  (VN) 
1017/6/18 Lạc Long Quân, phường 11, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-03244 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.3; 26.3.1; 26.3.4 
(591) Xanh dương, đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại cơ điện tử á Châu  
(VN) 
54/32B đường số 43, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 09: ổn áp điện; máy biến thế điện; ổ cắm điện; dây điện; bộ ngắt điện (công tắc 
điện). 

 
 

(210) 4-2012-03245 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

(A.K.A. BANDAI CO., LTD.)   (JP) 
4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, Japan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
 
(511)   Nhóm 28: Đồ chơi mô hình lắp ráp; búp bê; đồ chơi; đồ chơi điều khiển bằng điện; bài lá; 

trò chơi bảng; trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể lỏng; thiết bị để làm ảo 
thuật; dụng cụ câu cá.  

 
 

(210) 4-2012-03247 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) CAREGGI PUBLISHING LIMITED  
(VG) 
Woodbourne Hall, P.O. Box 3162, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; sắp xếp và điều hành hội thảo chuyên đề, 

đại hội và hội nghị khóa học đào tạo từ xa; thông tin giáo dục; dịch vụ đào tạo, hướng dẫn 
nghề (tư vấn giáo dục hoặc đào tạo); thông tin các khóa đào tạo; dịch vụ giảng dạy; sắp 
xếp và điều hành hội nghị chuyên đề; dịch vụ dạy học; đào tạo thực hành (biểu diễn trực 
tiếp); gia sư; sắp xếp và điều hành hội thảo, cho thuê tài liệu giảng dạy; xuất bản tài liệu 
giảng dạy.  

 
 

(210) 4-2012-03248 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.22; A3.1.23; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, tím, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại và dịch vụ Hưng   (VN) 
81 Nguyễn Thái Học, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép; mũ nón; tất vớ, khăn quàng (tất cả thuộc nhóm này).  
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(210) 4-2012-03249 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT  

(DE) 
Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 
Leverkusen, Germany  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt loài gây hại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03250 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 26.1.1; A3.11.2; A5.5.21 
(591) Xanh lá cây, xanh tím than, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Bệnh viện Bạch Mai  (VN) 
78 đường Giải phóng, phường Phương 
Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, chế phẩm dược, dụng cụ và thiết bị y tế, thực phẩm chức 

năng, mỹ phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03251 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CJ FOODVILLE CORP.   (KR) 

CJ CheilJedang Building, 292, 
Ssangnim-dong, Jung-gu, Seoul, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống kiểu Hàn Quốc; dịch vụ nhà hàng ăn uống cung cấp 

bữa ăn nhẹ; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung 
cấp suất ăn trên các chuyến bay của máy bay (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán ăn tự 
phục vụ; dịch vụ nhà hàng ăn uống cung cấp đồ ăn nhanh; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà 
hàng ăn uống liên hoan.  
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(210) 4-2012-03252 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.11; 4.3.3; 25.7.25; A5.7.22; 25.1.5; 
A5.5.22 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây đậm, xanh lá 
cây nhạt, đỏ, da cam, vàng, vàng rêu, 
trắng 

(731) Doanh nghiệp tư nhân Long 
Thuận  (VN) 
ấp Mỹ Thạnh, xã Song Thuận, huyện 
Châu Thành, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép bưởi (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2012-03253 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; 1.15.23; A5.5.20; 
26.13.25 

(591) Đen, đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Phổ Đình  (VN) 
2A Ngô Văn Năm, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-03254 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 854326 21.12.2011 NZ 

  
(731) NZO INTERNATIONAL LIMITED  

(HK) 
8/F Grand Building, 18 Connaught Road, 
Central, Hong Kong  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước khoáng (đồ uống); nước khoáng xenxe; nước 

uống dùng trong bữa ăn; nước uống có gaz; đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả; si rô 
dùng cho đồ uống; chất tạo mùi vị (tinh dầu) để sản xuất đồ uống; bia.  

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2012-03255 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Nhơn  (VN) 

17/35 Thanh Đa, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hàng hóa và hành khách; dịch vụ lữ hành 

nội địa, dịch vụ lữ hành quốc tế.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn; dịch vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng 
(resort); quán cà phê; quầy rượu (quầy bar).  

 
 

(210) 4-2012-03256 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; A24.15.7; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Lê Nghĩa  
(VN) 
Số 18 lô H, khu chung cư thu nhập thấp, 
phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch 
Giá, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ thi công và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp; 

dịch vụ trang trí nội thất và ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-03258 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, đen, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất và xuất nhập khẩu 
Cát Tường  (VN) 
41/17A đường TTH 20, phường Tân Thới 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 
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(210) 4-2012-03259 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, đỏ, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

SHOPALL 247  (VN) 
Phòng 701, tầng 7, tòa nhà HITC, 239 
đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; dịch vụ giới thiệu sản 

phẩm; dịch vụ quản lý kinh doanh; dịch vụ quản lý giao dịch hoạt động; mua bán thương 
mại điện tử trên website; dịch vụ thương mại điện tử và mua bán trực tuyến các mặt hàng 
sau: thời trang, quần áo, giày dép, đồ trang sức, đồ điện tử (ti vi, máy chơi game), linh 
kiện điện tử, điện thoại, máy fax, máy ghi âm, máy quay phim, máy ảnh, máy in, máy phô 
tô, mỹ phẩm, dược phẩm, hàng thủ công mỹ nghệ, máy vi tính và linh kiện máy vi tính, 
máy móc - thiết bị văn phòng, trang thiết bị viễn thông, dụng cụ thể thao, hàng điện gia 
dụng (lò vi sóng, bếp ga, bếp từ, máy hút mùi, nồi cơm điện, máy xay -ép rau củ quả, máy 
hút bụi), hàng điện lạnh (máy điều hoà không khí, tủ lạnh, máy sấy), dụng cụ nhà bếp, 
lương thực thực phẩm, nước hoa, xà phòng, sơn, giường, tủ, bàn, ghế, xe đạp, xe máy, « 
tô, đồng hồ, thiết bị và dụng cụ y tế, chăn, ga, gối, đệm, đồ chơi trẻ em, vật liệu xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-03260 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, xám
(731) Công ty TNHH thương mại 

Công Thành  (VN) 
Số 295 Trần Nhân Tông, phường Yên 
Thanh, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng 
Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất động sản; định giá bất động sản; môi giới bất động sản; quản lý 

bất động sản; cho thuê bất động sản; đại lý bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-03261 (220) 28.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần USS - Công 
nghệ và Truyền thông  (VN) 
Số 24/192/72 Lê Trọng Tấn, Khương 
Mai, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 09: Tủ sắt chuyên dụng dùng cho thiết bị mạng. 
 
 

(210) 4-2012-03262 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh đen nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần phụ tùng « 

tô Nam Bắc   (VN) 
142 đường 152 Cao Lỗ, phường 4, quận 
8, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán phụ tùng xe ô tô; mua bán đồ trang trí bách hóa cho xe ô tô (ví dụ như 

bao tay lái miếng dán phản quang, gối đầu và lót lưng trên xe, nước hoa, chất tẩy rửa bảo 
dưỡng xe, mâm xe, thảm lót sàn xe, tấm che nắng trên xe, bạt phủ xe, bọc ghế xe, đầu 
mồi thuốc, đồng hồ đồ hơi, máy bơm mini, bộ lọc). 

 
 

(210) 4-2012-03263 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại - dịch vụ - xây 
dựng Hoàng Gia   (VN) 
E14 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường.  
 
 

(210) 4-2012-03264 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A18.1.8; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh da trời, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ và vận 
tải VTN TRANS  (VN) 
Tổ 30, phường An Hải Tây, quận Sơn 
Trà, thành phố Đà Nẵng  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán: phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác, sơn, 
vecni. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hoá bằng ô tô và container; bốc xếp hàng hoá; giao nhận hàng 
hoá. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03265 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Phương 

Yến  (VN) 
75 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 
Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh 
Khánh Hòa  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 

nhà hàng thực hiện; nhà hàng ăn uống tự phục vụ; quán rượu nhỏ; dịch vụ quầy rượu.  
 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03266 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Thiện 
Phong  (VN) 
Số 229/28, đường Phan Bội Châu, khóm 
5, phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén, nước xả làm mềm vải, xà phòng; chất lỏng chống trơn trượt 

dùng cho sàn nhà, nước tẩy vết bẩn, sữa tẩy rửa dùng cho mục đích vệ sinh.  
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(210) 4-2012-03270 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 2.1.11; 2.5.2; 26.1.2; 8.7.5; 
A11.1.4 

(591) Trắng, đen, vàng, nâu, xanh lá cây, tím, 
đỏ 

(731) Công ty cổ phần ACECOOK 
Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, cháo ăn liền. 

 
 

(210) 4-2012-03271 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.1.4; 2.5.2; 2.1.11; 8.7.5; 26.1.2 
(591) Trắng, đen, vàng, nâu, xanh lá cây, tím, 

đỏ 
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, cháo ăn liền.  

 
 

(210) 4-2012-03272 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.4.7; 3.1.1; 24.1.1; 20.7.1; 5.5.16; 
5.3.20; 25.1.6; A5.5.20 

(591) Đen, xanh, nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Thiên Hương  (VN) 
Phòng G-F, số 215 Nguyễn Văn Thủ, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đưa đón học sinh.  
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Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức lớp học bán trú cho học sinh; cho thuê sân 
bãi, phòng tập thể dục thể thao; dịch vụ huấn luyện viên thể dục, thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn đồ uống cho tất cả các hoạt động của học sinh tại 
trường học (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 

(210) 4-2012-03273 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.4.7; 3.1.1; 20.7.1; 5.5.16; A5.5.20; 
24.1.1; 5.3.20; 25.1.6 

(591) Đen, xanh, nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giáo dục 
Thiên Hương  (VN) 
Phòng G-F, số 215 Nguyễn Văn Thủ, 
phường Đa Kao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo đồng phục, sách vở, dụng cụ học tập.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ đưa đón học sinh.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức lớp học bán trú cho học sinh; cho thuê sân 
bãi, phòng tập thể dục thể thao; dịch vụ huấn luyện viên thể dục, thể thao. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn đồ uống cho tất cả các hoạt động của học sinh tại 
trường học (do nhà hàng thực hiện). 

 
 
 

(210) 4-2012-03274 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) ; 26.4.9 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN. 

BHD.   (MY) 
Suite 1701, 17/F, Plaza Permata, 6 Jalan 
Kampar Off Jalan Tun Razak, 50400, 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 

IP & LAW) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ thương mại 

cho mục đích thương mại/bán hàng hoặc quảng cáo). 
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(210) 4-2012-03275 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.11.11; A5.11.15 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN. 

BHD.  (MY) 
Suite 1701, 17/F, Plaza Permata, 6 Jalan 
Kampar Off Jalan Tun Razak, 50400, 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ thương mại 

cho mục đích thương mại/bán hàng hoặc quảng cáo).  
 
 

(210) 4-2012-03276 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.5; 24.15.21 
(731) UNITED BUSINESS MEDIA (M) SDN. 

BHD.  (MY) 
Suite 1701, 17/F, Plaza Permata, 6 Jalan 
Kampar Off Jalan Tun Razak, 
50400,Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM 
IP & LAW) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ điều hành sự kiện (tổ chức các cuộc triển lãm hoặc hội chợ thương mại 

cho mục đích thương mại/bán hàng hoặc quảng cáo). 
 
 

(210) 4-2012-03279 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2; 24.15.21; 26.1.1; A3.7.24 
(731) TAlWAN YAMANl INC.   (TW) 

24F.-8, No.386, Shizheng Rd., Xitun 
Dist., Taichung City, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: Đồ dùng văn phòng để trên bàn làm việc cụ thể là: bìa sách bằng da, giá để 

cắm bút, giá nhỏ để danh thiếp, giá nhỏ để lịch, khay dùng để xếp sổ ghi nhớ và hộp 
chuyên dụng đựng cái mở thư không chạy điện, sổ tay bỏ túi (sản phẩm của ngành in), 
lịch bỏ túi, sổ tay cá nhân, tập giấy viết thông báo, sổ tay ghi chép, tập giấy viết để trên 
bàn làm việc, văn phòng phẩm, cặp bằng, bìa cứng để đựng hồ sơ, cái cặp bằng bìa cứng 
để đựng giấy tờ, bút viết, bút chì, hộp đựng bút viết và hộp đựng bút chì. 

 
Nhóm 18: Ví đựng tiền; ví nhỏ dẹt gập lại được (để trong túi quần hoặc túi áo); túi đựng 
đồ mỹ phẩm (túi được bán riêng không có đồ bên trong) và túi đựng hộp mỹ phẩm (túi 
được bán riêng không có đồ bên trong), túi xách tay dành cho phụ nữ, túi đeo lưng (ba lô); 
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túi dùng cho mục đích điền kinh (không có đồ bên trong); túi thể thao ngoài loại chuyên 
dụng dùng để đựng dụng cụ thể thao cụ thể; túi dùng cho đi biển; túi mang vác; túi xắc 
loại nhỏ; túi buộc dây (để mang đồ trang bị cắm trại hay thể dục); túi bằng da dùng để đi 
mua sắm; túi dùng cho đi chơi nghỉ qua đêm; cặp sách dùng cho học sinh; túi khoác vai; 
túi bằng vải dệt dùng để di mua sắm; túi sách dùng để đi chợ; túi du lịch; túi đựng quần 
áo dùng để đi du lịch; túi đựng giày dùng để đi du lịch; cặp da, cặp tài liệu, vali; hòm 
(đựng hành lý); túi đựng hành lý; hộp đựng chìa khóa; cặp dẹt bằng da dùng để đựng giấy 
tờ; ô (dù) và gậy chống. 

 
Nhóm 25: áo vét tông của đàn ông, đàn bà và trẻ em, áo sơ mi, áo choàng ngoài, áo gilê; 
váy; áo bành tô, áo len dài tay; quần soóc rộng; áo dài của phụ nữ (mặc những dịp đặc 
biệt); quần lót; quần dài, bộ quần áo; khoăn choàng cổ của phụ nữ (trang phục); thắt lưng 
(trang phục); mũ (đồ đội đầu); găng tay (trang phục); bít tất ngắn cổ (trang phục); cà vạt 
hình nơ (trang phục), ca vát (trang phục); giày; giày ống. 

 
Nhóm 26: Đăng ten (phụ liệu may mặc) và đồ thêu (phụ liệu may mặc), ruy băng và dải 
(phụ liệu may mặc); khuy quần áo (phụ liệu may mặc); khuy làm đồ trang trí cho quần 
áo; móc và lỗ khuyết cài (phụ liệu may mặc); kim băng và kim khâu, hoa nhân tạo, cái 
khóa thắt lưng không làm bằng kim loại quý dùng cho quần áo (phụ tùng của trang phục), 
cái móc cài thắt lưng không làm bằng kim loại quý; cái khóa cài thắt lưng không làm 
bằng kim loại quý, cái khóa cài của dây da, đeo quần không làm bằng kim loại quý; phéc-
mơ-tuya (khóa kéo) khóa kéo cho túi; khuy bấm (móc bấm và chốt bấm); đồ trang trí cho 
túi không làm bằng kim loại quý, đồ trang trí cho giày không làm bằng kim loại quý, đồ 
trang trí cho điện thoại di dộng không làm bằng kim loại quý.   

 
 

(210) 4-2012-03281 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Tâm Châu   (VN) 
328A Cái Sơn Hàng Bàng, phường An 
Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03282 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng GP Việt Nam  (VN) 
Thôn Văn Giang, thị trấn Đại Nghĩa, 
huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 01: Chế phẩm chống thấm nước cho xi măng trừ sơn; chất kết dính cho bê tông; 
chất bảo vệ bê tông, trừ sơn và dầu; chất bảo vệ xi măng, trừ sơn và dầu; hóa chất để thoát 
khí bê tông; hóa chất ngăn chặn sự đông đặc; chế phẩm hóa học dùng để cô đặc; chất tăng 
tốc lưu hóa.  

 
 

(210) 4-2012-03283 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH hóa nông Hợp 
Trí   (VN) 
Lô B-14, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm diệt các loài vật có hại, thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, thuốc diệt cỏ, 

chế phẩm diệt trừ sâu bọ ký sinh, chế phẩm xua đuổi côn trùng. 
 
 

(210) 4-2012-03284 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.8; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, trắng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoa Ngọc ẩn  
(VN) 
Lô 4D Tô Hiến Thành, phường 03, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 31: Dâu tây tươi. 

 
 

(210) 4-2012-03285 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Liên  (VN) 
2B Hồ Tùng Mậu, phường 10, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-03286 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 1.17.25; A1.1.10; A1.1.9
(591) Đỏ, tím, xanh dương, ghi 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thông tin 
mạng Việt Nam  (VN) 
Số 103 Đặng Tiến Đông, phường Trung 
Liệt, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 16: Báo chí, tạp chí, sách in.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, bất động sản.  
 

Nhóm 39: Bưu chính, chuyển phát nhanh.  
 

Nhóm 41: Biên tập, xuất bản báo chí, tạp chí định kỳ và sách in. 
 
 

(210) 4-2012-03287 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1 (540) 

 

(731) Công ty TNHH phần mềm và 
giải pháp mạng HANET  (VN) 
Số 12, phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, 
thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị truyền phát âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; màn hình viđêô; bộ 

phận ghép nối âm thanh và hình ảnh.  
 
 

(210) 4-2012-03290 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Trắng, xanh dương, xanh nhạt 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Hàn Việt  
(VN) 
Số 108/4/5 Lê Văn Thọ, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-03291 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.2; 24.13.1 
(591) Đỏ, xanh ngọc đậm, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Một Một Năm Xuyên Việt  (VN) 
104/49/11 Thành Thái, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận chuyển bằng xe cấp cứu. 
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(210) 4-2012-03292 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; 26.1.1; A11.3.4; 25.5.2 
(591) Trắng, vàng, nâu sẫm, nâu nhạt 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

DETECH NAM   (VN) 
Số 8 đường Tôn Thất Thuyết, xã Mỹ 
Đình, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang (xanh); cà phê sữa; đồ uống trên cơ sở cà phê; cà phê 

nhân tạo; hương liệu cà phê. 
 

Nhóm 43: Quán cà phê tự phục vụ; quán bán cà phê; nhà hàng.  
 
 

(210) 4-2012-03293 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TERUMO KABUSHIKI KAISHA   (JP) 

44-1, 2-chome, Hatagaya, Shibuya-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính được bán riêng dùng trong việc đo và dự đoán lượng các 

thành phần máu, nhằm làm giảm mầm bệnh, để tổng hợp các báo cáo hiến tặng các thành 
phần máu và để quản lý các phương tiện thu thập thành phần máu và chất lượng thành 
phần máu và thiết bị cấy tế bào.  

 
 

(210) 4-2012-03294 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.3.23; 18.3.2; 2.3.1; A2.3.2; 2.7.25; 
2.7.23 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, da cam 
(731) Nguyễn Hoà Ân   (VN) 

Số 71 Lý Nam Đế, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm; mua bán dụng cụ cắt tóc.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo, dạy nghề về chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc da, chăm sóc tóc.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
904 

Nhóm 44: Dịch vụ làm tóc, dịch vụ SPA sức khỏe, chăm sóc sắc đẹp, thẩm mỹ viện, dịch 
vụ trang điểm. 

 
 

(210) 4-2012-03295 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH cửa Nguyên 
Tâm  (VN) 
642/39 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Động cơ cửa cuốn.  

 
 
(210) 

 
4-2012-03296 

 
(220) 

 
29.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 1.15.23 
(591) Cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cửa Nguyên 
Tâm  (VN) 
642/39 Lê Đức Thọ, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Lá cửa cuốn bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-03297 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH hóa nông Lúa 
Vàng   (VN) 
Lô M8, đường N8, khu công nghiệp 
Nam Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-03299 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) HUNTER DOUGLAS INDUSTRIES 
SWITZERLAND GMBH   (CH) 
Adligenswilerstrasse 37, CH-6006 
Luzern, Switzerland  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 24: Vật liệu bằng vải (dệt và không dệt) để làm mành mành, mành cuốn (kiểu con 
lăn), mành xếp, mành cửa sổ, màn che, rèm và mái hiên; mành mành, mành cuốn (kiểu 
con lăn), mành xếp, mành cửa sổ, màn che và rèm bằng vật liệu vải dệt thuộc nhóm này. 

 
 

(210) 4-2012-03300 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng, đen 
(731) SAMIL TRANSFORMER   (KR) 

423-7, Cheongryong-Ri, Samseong-
Myun, Eumseoung-Gun, Chungbuk, 
Korea  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy biến áp khô; máy biến áp dầu.  

 
 

(210) 4-2012-03301 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A3.4.24; 3.4.13 
(731) YOSHINOYA HOLDINGS CO., LTD.  

(JP) 
1-20-1 Akabane-minami, Kita-ku, Tokyo 
115-0044, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thức ăn đã được chế biến sẵn của Nhật Bản (món Gyudon) gồm thành phần 

chính thịt bò với hành được dọn cùng với cơm; thức ăn đã được chế biến sẵn gồm thành 
phần chính là thịt, gà, hải sản, rau hoặc kết hợp các thành phần trên, được dọn cùng với 
cơm; bữa ăn được đông lạnh hoặc chế biến đóng hộp, gồm thành phần chính là thịt (đã 
chế biến); thức ăn được chế biến sẵn gồm thành phần chính là thịt bò, với cơm; thịt; gia 
cầm (không còn sống); gà rán; cá (không còn sống); món xúp miso của Nhật Bản, gồm 
bột miso được làm từ gạo và đậu nành lên men hòa trong nước dùng sa lát rau; món trứng 
hấp chawanmushi của Nhật Bản.  

 
Nhóm 30: Bột cà-ri (gia vị), mì sợi kiểu Nhật Bản (mì Udon); mì sợi để nấu xúp; cà phê; 
gạo; món Oden của Nhật Bản (chủ yếu làm từ các loại bánh hấp hay bánh từ các chế 
phẩm ngũ cốc hay bột mỳ có kèm các thành phần khác được hầm trong nước tương và 
được ăn nóng). 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống và quán rượu nhỏ; cung cấp thực phẩm và đồ uống 
mang về (quán ăn tự phục vụ); dịch vụ cung cấp thức ăn được chế biến sẵn (do nhà hàng 
thực hiện); tư vấn cho dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-03302 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.7 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại và dịch vụ Đại 
Nghĩa  (VN) 
Số 156 Nguyễn Thái Học, thành phố 
Quy Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; 

khung cửa sổ bằng kim loại; thanh lan can bằng kim loại; tay vịn cầu thang bằng kim loại.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03303 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1 
(591) Đỏ, xanh da trời, xanh nõn chuối, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại SAIGONLIGHT  (VN) 
55 đường 16B, khu phố 22, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy rửa, nước rửa chén, lau sàn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03304 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 24.17.5; 24.5.1; 24.17.18 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm Miền 
Đông   (VN) 
1393 đường Vĩnh Lộc, ấp 5, xã Vĩnh Lộc 
B, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột.  
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(210) 4-2012-03305 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.5.1; 24.17.18; 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại thực phẩm Miền 
Đông    (VN) 
1393 đường Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc B, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa.  

 
 
 

(210) 4-2012-03306 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

MAKHTESHIM AGAN VIETNAM  
(VN) 
Khu dân cư Mai Thị Non, khu phố 2, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt nấm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03307 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

MAKHTESHIM AGAN VIETNAM  
(VN) 
Khu dân cư Mai Thị Non, khu phố 2, thị 
trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long 
An   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt côn trùng.  
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(210) 4-2012-03308 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HTC CORPORATION   (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại vô tuyến; thiết bị vô 

tuyến; máy tính cầm tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA); phần 
cứng máy tính và phần mềm máy tính cho thiết bị di động, thiết bị cầm tay và thiết bị vô 
tuyến; phần mềm giao diện người sử dụng; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính 
cho giao diện người sử dụng, thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông; phần cứng máy tính 
và phần mềm máy tính để truyền và nhận giọng nói, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh, viđêô và 
nội dung đa phương tiện; modem vô tuyến; bộ tai nghe; bộ tai nghe có chức năng truyền 
vô tuyến; cáp nối; giá đỡ ống nghe của máy điện thoại; giá đỡ điện thoại di động; tấm dán 
mặt chuyên dùng cho điện thoại di động; pin; cái nắn dòng điện; bộ nạp điện; vỏ điện 
thoại di động; bộ nạp điện để trong ô tô dùng cho điện thoại di động; giá đỡ để trong ô tô 
dùng cho điện thoại di động; điều khiển từ xa; bàn phím; micrô; loa; bao da chuyên dùng 
cho điện thoại di động.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03309 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HTC CORPORATION    (TW) 

No. 23, Xinghua Road, Taoyuan City, 
Taoyuan County 330, Taiwan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; điện thoại thông minh; điện thoại vô tuyến; thiết bị vô 

tuyến; máy tính cầm tay và thiết bị hỗ trợ cá nhân dạng máy tính cầm tay (PDA); phần 
cứng máy tính và phần mềm máy tính cho thiết bị di động, thiết bị cầm tay và thiết bị vô 
tuyến; phần mềm giao diện người sử dụng; phần cứng máy tính và phần mềm máy tính 
cho giao diện người sử dụng, thông tin liên lạc và dịch vụ viễn thông; phần cứng máy tính 
và phần mềm máy tính để truyền và nhận giọng nói, hình ảnh, dữ liệu, âm thanh, viđêô và 
nội dung đa phương tiện, modem vô tuyến; bộ tai nghe; bộ tai nghe có chức năng truyền 
vô tuyến; cáp nối; giá đỡ ống nghe của máy điện thoại; giá đỡ điện thoại di động; tấm dán 
mặt chuyên dùng cho điện thoại di động; pin; cái nắn dòng điện; bộ nạp điện; vỏ điện 
thoại di động; bộ nạp điện để trong ô tô dùng cho điện thoại di động; giá đỡ để trong ô tô 
dùng cho điện thoại di động; điều khiển từ xa; bàn phím; micrô; loa; bao da chuyên dùng 
cho điện thoại di động.  
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(210) 4-2012-03310 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất).  

 
Nhóm 21: Bàn chải đánh răng, dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ dùng để làm sạch và bảo vệ lưỡi (không phải là 
dụng cụ dùng để cạo lưỡi thuộc nhóm 10), không dùng cho mục đích y tế), dụng cụ và đồ 
dùng để làm sạch và bảo vệ lợi (không dùng cho mục đích y tế); tăm, hộp đựng bàn chải 
đánh răng và hộp đựng tăm, không làm bằng kim loại quý; tơ sợi dùng cho răng (không 
dùng cho mục đích y tế), dụng cụ (vật dụng) dùng cho nhà vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-03311 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.   (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Kem đánh răng; nước súc miệng không chứa dược chất; chế phẩm dùng để 

đánh bóng răng (không chứa dược chất); chế phẩm dạng bột dùng để đánh răng (không 
chứa dược chất).  

 
 

(210) 4-2012-03312 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
xây dựng thương mại dịch vụ 
Nhà Thế Hệ Mới   (VN) 
145 Lê Thúc Hoạch, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy móc thiết bị sử dụng cho 

ngành nước; các thiết bị về điện mặt trời.  
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(210) 4-2012-03313 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.5 
(731) Vũ Minh Chí   (VN) 

25 Phó Đức Chính, phường 1, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn.  

 
 

(210) 4-2012-03314 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng, vàng nâu 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Minh 
Trân  (VN) 
01 đường 12A, phường 6, quận 4, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: tủ đông; tủ mát, tủ kem, bếp gas; lò nướng, máy xay.  

 
 

(210) 4-2012-03315 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED   (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, ấn Độ 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03316 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) LUPIN LIMITED    (IN) 
159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, ấn Độ 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03317 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Lạc Việt   (VN) 
Số 37, ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03318 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Lạc Việt    (VN) 
Số 37, ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03319 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Lạc Việt    (VN) 
Số 37, ngõ 2, phố Nguyễn Văn Ngọc, 
phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03320 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Thôn 
Trang   (VN) 
236/17/6 Thái Phiên, phường 8, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ động vật có hại.  
 
 

(210) 4-2012-03321 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ   (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03322 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-03323 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

hóa chất và thương mại Trần 
VŨ    (VN) 
Số 15, ngõ 22, phố Nguyễn Ngọc Nại, 
phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03324 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2; A26.11.12 
(731) CELESTIAL TIGER 

ENTERTAINMENT LIMITED   (HK) 
18/F, One Exchange Square, 8 
Connaught Place, Central, Hong Kong  

(540) 

 
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 09: Băng ghi hình; vật ghi âm thanh: dải băng ghi âm thanh, đĩa ghi âm thanh, đĩa 

compact nghe-nhìn; vật mang dữ liệu từ tính: băng từ, đĩa từ; đĩa quang; đĩa compact (bộ 
nhớ chỉ đọc); thiết bị ghi âm thanh; thiết bị dùng để biên tập lại phim đã quay; thiết bị 
biên tập cho phim điện ảnh; máy ghi hình, phim dùng trong điện ảnh; phim điện ảnh (đã 
phơi sáng), phim đã in tráng; phần mềm máy tính; thiết bị để xử lý dữ liệu; máy chụp ảnh.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm: giấy nhắc việc, thẻ thư mục, dụng cụ gập giấy, phong bì, 
giấy viết, tờ giấy; vật dụng để đánh dấu trang sách; bảng quảng cáo bằng giấy hoặc bìa 
cứng; biển hiệu bằng giấy hoặc bìa cứng, áp phích quảng cáo; túi bằng giấy hoặc chất dẻo 
dùng để bao gói; sách (sách mỏng, cuốn sách nhỏ); lịch; danh thiếp; catalo; bưu thiếp: 
thiếp chúc mừng; ấn phẩm dạng in: tạp chí (định kỳ), tạp chí xuất bản định kỳ; tranh ảnh: 
ảnh chụp; sổ tay; dụng cụ viết; giá đựng chụp ảnh; giấy bao gói; giấy dùng để đóng gói 
hàng, giấy dùng để gói quà hay bưu kiện; tấm xeluloza tái chế dùng để bao gói hàng hóa; 
màng mỏng bằng chất dẻo dùng để bao gói. 

 
Nhóm 35: Quảng cáo: quảng cáo qua thư đặt hàng, quảng cáo qua thư, dịch vụ quảng cáo 
trực tuyến trên mạng máy tính, quảng cáo ngoài trời, quảng cáo thương mại trên đài phát 
thanh, quảng cáo trên đài phát thanh, quảng cáo trên truyền hình; đăng ký thuê bao dịch 
vụ viễn thông cho người khác; trưng bày, giới thiệu sản phẩm (bao gồm cả dịch vụ giới 
thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ); nghiên cứu thị 
trường; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; phổ biến các thông 
báo quảng cáo; cho thuê vật liệu quảng cáo; cho thuê thời gian quảng cáo trên các phương 
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tiện truyền thông; phân phát hàng mẫu; sao chụp tài liệu; dịch vụ khuyến mại (cho người 
khác); dịch vụ ghi chép lại; cập nhật tài liệu quảng cáo.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền hình: truyền hình cáp; dịch vụ truyền thanh; dịch vụ cung cấp 
kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy tính; 
truyền qua vệ tinh; gửi tin nhắn; thông tin về lĩnh vực liên lạc truyền thông; dịch vụ điện 
tín; dịch vụ kết nối chuyển hướng truyền thông; truyền điện báo.  

 
Nhóm 41: Sản xuất phim: sản xuất phim video; ghi băng hình; dàn dựng băng video; dịch 
vụ viết kịch bản phim, kịch; dịch vụ người mẫu cho các nghệ sỹ; dịch vụ phòng thu âm; 
dịch vụ hoạt náo viên; dịch vụ giải trí (bao gồm cả giải trí qua đài phát thanh; giải trí trên 
truyền hình); tổ chức các cuộc thi giáo dục và giải trí; thông tin giải trí; trình diễn các 
buổi biểu diễn trực tiếp; dịch vụ trường quay; sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; dịch vụ ông bầu.  

 
 

(210) 4-2012-03325 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long   (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-03326 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long    (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  
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(210) 4-2012-03327 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.1 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long    (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-03328 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long     (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-03329 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh dương đậm, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long     (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  
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(210) 4-2012-03330 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long  (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-03331 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.1 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long  (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-03332 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long  (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  
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(210) 4-2012-03333 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long  (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính (bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản).  

 
 

(210) 4-2012-03334 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.21 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Thăng Long  (VN) 
Tầng 5-6-7 tòa nhà 98 Ngụy Như Kon 
Tum, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tài chính; dịch vụ chuyển vốn bằng điện tử; môi 

giới chứng khoán và trái phiếu; tư vấn tài chính; đánh giá tài chính bảo hiểm, ngân hàng, 
bất động sản. 

 
 

(210) 4-2012-03335 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-03336 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03337 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03338 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-03339 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03342 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A24.15.7; 24.15.1; A26.11.12; 2.3.9 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Lan Ca   (VN) 
88 đường 3/2, phường 12, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03343 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 
(731) CHANDIMA DEVAPRIYA 

SUGATHAPALA   (LK) 
H 2/12 Elvitigala Flats, Elvitigala 
Mawathai, Colombo 8, Srilanka 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè); đồ uống trên cơ sở trà (chè); gạo; đồ ăn nhẹ làm từ gạo; bột mì và 

chế phẩm của ngũ cốc. 
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(210) 4-2012-03344 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Bản Việt   (VN) 
112- 114- 116- 118 Hai Bà Trưng, 
phường Đakao, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vàng, bạc trong và ngoài nước  
 

Nhóm 36: Huy động vốn ngắn hạn, trung hạn, dài hạn dưới các hình thức tiền gửi có kỳ 
hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi; tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển, vay vốn các tổ 
chức tín dụng khác; cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn; chiết khấu thương phiếu, trái 
phiếu và chứng từ có giá, hùn vốn và liên doanh theo pháp luật hiện hành, làm dịch vụ 
thanh toán giữa các khách hàng, mua bán ngoại tệ; thanh toán quốc tế; huy động vốn từ 
nước ngoài; hoạt động báo thanh toán, dịch vụ cầm đồ. 

 
 

(210) 4-2012-03345 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ Tư Hổ  
(VN) 
A15/124 quốc lộ 1A, phường 8, thành 
phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ô tô, mô tô; mua bán phụ tùng xe. 

 
 

(210) 4-2012-03346 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Thanh Hồng   (VN) 

433/11 Nguyễn Văn Luông, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn tay; khăn tắm, khăn mặt; khăn choàng.  
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(210) 4-2012-03349 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Mỹ 

Hiền  (VN) 
Số 40B đường Nguyễn Hữu Lễ, phường 
2, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dụng cụ nhà bếp, bếp gas, gas (khí nhiên liệu), bình chứa đựng bằng 

kim loại dùng cho khí nén hoặc khí lỏng, điện gia dụng như đèn điện, dây điện, quạt điện 
dùng cho cá nhân, tủ lạnh, bàn là điện, máy xay nghiền gia dụng chạy bằng điện. 

 
 

(210) 4-2012-03350 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A18.3.5; 18.3.2; 5.13.7; 3.9.1 
(591) Xanh lá, trắng, đỏ, vàng, đen, hồng, xanh 

da trời. 
(731) Hộ kinh doanh Thái Hưng  (VN)

70 Bình Tiên, phường 3, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp). 

 
 
(210) 

 
4-2012-03351 

 
(220) 

 
29.02.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 3.9.1; 5.5.16; 2.3.22; 25.1.6 
(591) Đỏ, vàng, đen, xanh, hồng, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Thái Hưng  (VN)

70 Bình Tiên, phường 3, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Nhang (hương thắp). 
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(210) 4-2012-03352 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hoàng Ca Go  

(VN) 
127/7 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang, quần jean. 

 
 

(210) 4-2012-03353 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Daiso Pháp  (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 
 
 

(210) 4-2012-03354 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-03355 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-03356 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-03357 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-03358 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-03359 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 
437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
 
 
 

(210) 4-2012-03360 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.9.24; 3.9.1; 26.1.1; A1.1.10 (540) 

  

(731) Vũ Thị Bích Hằng  (VN) 
Số nhà 29, tổ 18, phường Yên Sở, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Ruốc cá; chả lụa, giò sống; cá viên; chả cá.  

 
 
 

(210) 4-2012-03361 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Bách Tùng  (VN) 
Số 46, ngõ 268 Lê Trọng Tấn, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
 
 
 

(210) 4-2012-03362 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Bách Tùng   (VN) 
Số 46, ngõ 268 Lê Trọng Tấn, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
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(210) 4-2012-03363 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Bách Tùng   (VN) 
Số 46, ngõ 268 Lê Trọng Tấn, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-03364 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm Tân 
Bách Tùng   (VN) 
Số 46, ngõ 268 Lê Trọng Tấn, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-03365 (220) 29.02.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm 
 

Nhóm 35: Mua bán nước mắm.  
 
 

(210) 4-2012-03366 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9 
(591) Nâu, vàng nâu nhạt 

(540) 

  

(731) Hoàng Kim Phượng  (VN) 
Số 23 Phùng Khắc Khoan, phường Ngô 
Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 25: áo dài, quần áo đồng phục, áo khoác ngoài, váy, áo sơ mi.  
 

Nhóm 35: Mua bán: áo dài, quần áo đồng phục, vải lụa, vải in hoa, váy, vải nhung.  
 
 

(210) 4-2012-03367 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) SHUFUNOTOMO CO., LTD.  (JP) 
2-9-6, Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in (văn phòng phẩm); tạp chí (xuất bản phẩm), tạp chí xuất bản định 

kỳ; sách; từ điển; sách ghi bài hát (xuất bản phẩm); bản liệt kê mục lục (ca-ta-lô); lịch, 
bản đồ địa lý (đồ dùng học tập); sổ ghi nhật ký; sách mỏng; bưu thiếp; áp phích quảng 
cáo; ảnh chụp (bản in); giá nhỏ để ảnh chụp trên bản (đồ dùng văn phòng); tập anbom; 
văn phòng phẩm, tập giấy viết; giấy để in danh thiếp; bút viết (đồ dùng văn phòng); bút 
chì (đồ dùng văn phòng); bút dạ (đồ dùng văn phòng); bút máy (đồ dùng văn phòng); bút 
chì bấm (bút chì cơ học); cái tẩy (văn phòng phẩm), bảng đen (đồ dùng học tập); sổ tay; 
túi gấp bằng giấy; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; cái kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); 
băng dính (dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình); cái kẹp giấy (đồ dùng văn 
phòng); nhãn (không bằng vải); hộp đựng bút viết và bút chì (đồ dùng văn phòng), giấy 
lót dùng cho giấy viết; tranh cổ động bằng giấy, dao dọc giấy (dùng để mở thư, đồ dùng 
văn phòng); thước kẻ (dùng cho văn phòng).   

 
 

(210) 4-2012-03368 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(731) SHUFUNOTOMO CO., LTD.   (JP) 

2-9-6, Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in (văn phòng phẩm); tạp chí (xuất bản phẩm), tạp chỉ xuất bản định 

kỳ; sách; từ điển; sách ghi bài hát (xuất bản phẩm); bản liệt kê mục lục (ca-ta-lô); lịch, 
bản đồ địa lý (đồ dùng học tập); sổ ghi nhật ký; sách mỏng; bưu thiếp; áp phích quảng 
cáo, ảnh chụp (bản in); giá nhỏ để ảnh chụp trên bản (đồ dùng văn phòng); tập anbom; 
văn phòng phẩm; tập giấy viết, giấy để in danh thiếp; bút viết (đồ dùng văn phòng); bút 
chì (đồ dùng văn phòng), bút dạ (đồ dùng văn phòng); bút máy (đồ dùng văn phòng); bút 
chì bấm (bút chì cơ học); cái tẩy (văn phòng phẩm); bảng đen (đồ dùng học tập); sổ tay; 
túi gấp bằng giấy; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; cái kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); 
băng dính (dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình); cái kẹp giấy đồ dùng văn 
phòng); nhãn (không bằng vải); hộp đựng bút viết và bút chì (đồ dùng văn phòng), giấy 
lót dùng cho giấy viết; tranh cổ động bằng giấy, dao dọc giấy (dùng để mở thư, đồ dùng 
văn phòng); thước kẻ (dùng cho văn phòng).  
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(210) 4-2012-03369 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SHUFUNOTOMO CO., LTD.  (JP) 

2-9-6, Kanda Surugadai, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 16: ấn phẩm in (văn phòng phẩm); tạp chí (xuất bản phẩm), tạp chỉ xuất bản định 

kỳ; sách; từ điển; sách ghi bài hát (xuất bản phẩm); bản liệt kê mục lục (ca-ta-lô); lịch, 
bản đồ địa lý (đồ dùng học tập); sổ ghi nhật ký; sách mỏng; bưu thiếp; áp phích quảng 
cáo; ảnh chụp (bản in); giá nhỏ để ảnh chụp trên bản (đồ dùng văn phòng); tập anbom; 
văn phòng phẩm; tập giấy viết, giấy để in danh thiếp; bút viết (đồ dùng văn phòng); bút 
chì (đồ dùng văn phòng), bút dạ (đồ dùng văn phòng); bút máy (đồ dùng văn phòng); bút 
chì bấm (bút chì cơ học); cái tẩy (văn phòng phẩm); bảng đen (đồ dùng học tập); sổ tay; 
túi gấp bằng giấy; túi bằng chất dẻo dùng để bao gói; cái kẹp hồ sơ (đồ dùng văn phòng); 
băng dính (dùng cho mục đích văn phòng hoặc gia đình); cái kẹp giấy đồ dùng văn 
phòng); nhãn (không bằng vải); hộp đựng bút viết và bút chì (đồ dùng văn phòng), giấy 
lót dùng cho giấy viết; tranh cổ động bằng giấy, dao dọc giấy (dùng để mở thư, đồ dùng 
văn phòng); thước kẻ (dùng cho văn phòng).  

 
 

(210) 4-2012-03370 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.1; 3.7.16 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Tầm 
Nhìn Việt   (VN) 
GB2, đường Thất Sơn, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-03371 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.13.1; A5.5.22; 5.5.19 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Tầm 
Nhìn Việt  (VN) 
GB2, đường Thất Sơn, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón. 
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(210) 4-2012-03373 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần quảng cáo 

và truyền thông mạng Việt 
Nam  (VN) 
Thôn Viên 2, xóm 17, xã Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-03376 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 24.13.1; 1.15.23 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần y học Công 

Nghệ Cao   (VN) 
59 Khương Trung, phường Khương 
Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH FAVI (FAVI CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế (thẩm mỹ viện, nhà nghỉ dưỡng bệnh, nhà thương, bệnh viện, dịch 

vụ chăm sóc sức khoẻ).  
 
 
 

(210) 4-2012-03380 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; A17.1.2; 26.11.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng da cam, vàng, xanh nước biển, 

trắng, đen 
(731) Công ty cổ phần Công nghệ 

Sinh hóa Hà Nội   (VN) 
Số 7, dãy B15, tập thể Bảo tàng Hồ Chí 
Minh, phố Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo: mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, chất 

làm bóng, chế phẩm vệ sinh, hóa chất, men để xử lý bể phốt.  
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(210) 4-2012-03382 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ, xanh nước biển 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Vinatex Đà Nẵng   (VN) 
153 Trưng Nữ Vương, phường Bình 
Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03383 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.1 
(591) Đen, đỏ, xanh đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nguyệt Nương  
(VN) 
Số 25A, ngõ 1194/61 đường Láng, 
phường Láng Thượng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ phục vụ hôn lễ (nghi lễ). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03387 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó  (VN) 
Khu Nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc dùng cho người; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế.  
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(210) 4-2012-03388 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Vĩnh 

Phó  (VN) 
Khu nhà Vườn, đồi Ong Vang, phường 
Dữu Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 
Thọ 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần 2NG và Cộng sự (2NG 
PARTNERS JSC.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc dùng cho người, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y 

tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03389 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; 6.1.2; A26.11.12; 3.7.10 (540) 

  

(731) Lê Tú Phương  (VN) 
Lô Q40 - 41 liên tỉnh lộ 25 B, phường 
Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Yến sào các loại. 
 

Nhóm 35: Mua bán yến sào các loại. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03390 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A5.5.20; 26.3.1; A14.1.8 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, xanh dương, 

đỏ, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dây và cáp 
điện ánh Sáng  (VN) 
5K7/2 tổ 8, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện; cáp điện. 
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(210) 4-2012-03391 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.5.1; A26.5.6 
(591) Vàng, đỏ tươi, nâu, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần 
Vinacommodities  (VN) 
Phòng 03-11, tầng 3 khách sạn Sofitel 
Plaza Hà Nội, số 1 đường Thanh Niên, 
phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn có nguồn gốc thực vật.  
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn có nguồn gốc thực vật. 
 
 
 

(210) 4-2012-03393 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.1; 26.1.1; 7.1.24; 26.7.3 
(591) Xanh da trời, xanh đậm, trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng dịch 
vụ và thương mại THOMAS 
Hoàng Kim  (VN) 
Số 103, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, sữa, thịt đóng hộp, cá đóng hộp. 

 
 
 

(210) 4-2012-03394 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.1; 26.1.1; 7.1.24; 26.7.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ, vàng

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng dịch 
vụ và thương mại THOMAS 
Hoàng Kim  (VN) 
Số 103, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, sữa, thịt đóng hộp, cá đóng hộp. 
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(210) 4-2012-03395 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.1; 26.1.1; 7.1.24; 26.7.3 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, trắng, đỏ, 

vàng, xám, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xây dựng dịch 
vụ và thương mại THOMAS 
Hoàng Kim  (VN) 
Số 103, khu 1, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện 
Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 29: Xúc xích, sữa, thịt dóng hộp, cá đóng hộp.  

 
 
 

(210) 4-2012-03396 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Phạm Văn Quân  (VN) 

Số 49/703, đường Trường Chinh, phường 
Hạ Long, thành phố Nam Định, tỉnh 
Nam Định  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm chức năng; mua 
bán thiết bị và dụng cụ y tế. 

 
 
 

(210) 4-2012-03397 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.2; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phát Tài tỉnh 
Điện Biên  (VN) 
Số nhà19, tổ 32, phường Mường Thanh, 
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải bằng taxi. 
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(210) 4-2012-03399 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

xuất nhập khẩu cửa cuốn 
Tiến Thịnh   (VN) 
Số 94, phố Nguyễn Chính, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 06: Nan cửa cuốn (bằng kim loại); thanh nhôm định hình (dùng cho cửa cuốn); cửa 

cuốn (bằng kim loại). 
 
 
 

(210) 4-2012-03401 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, trắng, nâu đỏ 
(731) Công ty TNHH giao nhận Tam 

Giang Hà Nội  (VN) 
Số 42/108, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng siêu trường siêu trọng; dịch vụ vận tải hàng hóa (đường 

bộ, đường không, đường biển); vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ lưu kho; dịch 
vụ đóng gói và giao nhận hàng hóa, dịch vụ môi giới vận tải.  

 
 
 

(210) 4-2012-03402 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH giao nhận Tam 

Giang Hà Nội  (VN) 
Số 42/108, phố Đội Cấn, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng siêu trường siêu trọng; dịch vụ vận tải hàng hóa (đường 

bộ, đường không, đường biển); vận tải hàng hóa đường thủy nội địa; dịch vụ lưu kho; dịch 
vụ đóng gói và giao nhận hàng hóa; dịch vụ môi giới vận tải.  
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(210) 4-2012-03403 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ELDER PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
"Elder House" Plot No. C-9, Dalia 
Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (W), Mumbai - 400 053, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03404 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ELDER PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
"Elder House" Plot No. C-9, Dalia 
Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (W), Mumbai - 400 053, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03405 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ELDER PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
"Elder House" Plot No. C-9, Dalia 
Industrial Estate, Off. Veera Desai Road, 
Andheri (W), Mumbai - 400 053, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-03407 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4 
(591) Trắng, tím hồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Khang Duy   (VN) 
312 Trường Chinh, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước thơm để xức sau khi tắm; chế phẩm mỹ phẩm dùng để tắm; 

muối để tắm (không dùng cho mục đích y tế). 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03408 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm   (VN) 
Số 4, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03409 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm    (VN) 
Số 4, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-03410 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Imexpharm    (VN) 
Số 04, đường 30/4, thành phố Cao Lãnh, 
tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-03412 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Công ty cổ phần tư vấn thiết 

kế xây dựng Hoàng Quang 
Hưng  (VN) 
ấp Bình Khánh, xã Khánh Bình, huyện 
Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 19: Gạch; ngói.  

 
 
 

(210) 4-2012-03413 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 

chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-03414 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Thiên Nhiên Việt    (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 

chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03415 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương   (VN)
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu. 

 
 
(210) 

 
4-2012-03416 

 
(220) 

 
01.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(731) Công ty cổ phần sáng tạo Âu 

Châu   (VN) 
162 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-03417 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm và trang thiết bị 
y tế Thuận Phát   (VN) 
Lô 44, TT 2B khu đô thị mới Văn Quán, 
đường Yên Phúc, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03418 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần LE MEDITEK  

(VN) 
Số 16/239 đường Nguyễn Ngọc Vũ, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03419 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Bioworld 
Việt Nam   (VN) 
Số 2B, tổ 17, khối 4, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
939 

(210) 4-2012-03420 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED  (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-03421 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED   (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03422 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED    (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03423 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LUPIN LIMITED    (IN) 

159, C.S.T Road, Kalina, Santacruz 
(East), Mumbai-400 098, India 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03424 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A1.5.3; 1.5.1 
(591) Đen, xanh dương, đỏ, màu vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
kỹ thuật thương mại xuất 
nhập khẩu Khải Anh  (VN) 
01 đường Bàu Cát, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 10: Vật tư, thiết bị y tế; máy X quang kỹ thuật; máy X quang thường quy; máy 

chụp CT; máy siêu âm; nội soi dạ dày; máy điện tim.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03425 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH hai thành viên 
két sắt CASTLE  (VN) 
Khu công nghiệp Long Thành, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 06: Két an toàn bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03427 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Quảng Cáo 
Trẻ   (VN) 
01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, giới thiệu sản phẩm dưới các hình thức biển quảng cáo, 

panô, áp phích, cataloge, maquette, lịch, dịch vụ tư vấn quảng cáo, sản xuất phim quảng 
cáo, tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm.  
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(210) 4-2012-03428 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) NIPPON CARBIDE INDUSTRIES 
COMPANY, INCORPORATED   (JP) 
11-19, Kohnan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Nhũ tương polime để sản xuất chất dính; chất dính nhạy áp; nhũ tương polime 

để sản xuất sơn, nhũ tương polime để sản xuất mực; nhũ tương polime để sản xuất vật liệu 
xây dựng; nhũ tương polime để sản xuất các sản phẩm vải dệt, nhũ tương polime để sản 
xuất lớp phủ màng mỏng; nhũ tương polime để sản xuất lớp phủ của giấy; chất cô đặc để 
sản xuất nhũ tương polime; chất liên kết ngang để sản xuất nhũ tương polime; chất tăng 
dính (cho mục đích công nghiệp); tác nhân cải biến sự bám dính; chất kết dính dùng cho 
gốm; chất kết dính dùng cho điện cực; hóa chất công nghiệp; chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-03429 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) NIPPON CARBIDE INDUSTRIES 
COMPANY, INCORPORATED    (JP) 
11-19, Kohnan 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Dung dịch polime để sản xuất chất dính; chất dính nhạy áp; dung dịch polime 

để sản xuất sơn; chất phân tán polime để sản xuất sơn; dung dịch polime để sản xuất mực; 
dung dịch polime để sản xuất vật liệu xây dựng, dung dịch polime để sản xuất các sản 
phẩm vải dệt; dung dịch polime để sản xuất lớp phủ màng mỏng; dung dịch polime để sản 
xuất lớp phủ của giấy; chất cô đặc để sản xuất dung dịch polime; chất liên kết ngang để 
sản xuất dung dịch polime; chất tăng dính (cho mục đích công nghiệp); tác nhân cải biến 
sự bám dính; chất kết dính dùng cho gốm; hóa chất công nghiệp; chất dính dùng cho mục 
đích công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-03431 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 5.13.25; 26.4.2 
(731) ZIPPO MANUFACTURING 

COMPANY   (US) 
33 Barbour Street, Bradford, 
Pennsylvania 16701, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng 

sự (TRAN H.N & ASS.) 
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(511)   Nhóm 34: Vật dụng dành cho người hút thuốc, bật lửa và các phụ kiện dành cho bật lửa.  
 
 

(210) 4-2012-03433 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 

mại dược phẩm Chánh Đức  
(VN) 
41 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03434 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) CABLE NEWS NETWORK, INC.   (US) 
One CNN Center, Atlanta, Georgia 
30303, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng để xử lý, truyền, 

nhận, tổ chức, thao tác (xử lý), chạy, xem lại, sao chép và phát âm thanh, hình ảnh và nội 
dung đa phương tiện bao gồm văn bản, dữ liệu hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin nghe 
nhìn, phần mềm máy tính (ghi sẵn hoặc có thế tải xuống) để điều khiển hoạt động của các 
thiết bị âm thanh và hình ảnh và để xem, tìm kiếm và/hoặc phát âm thanh, hình ảnh, 
truyền hình, phim, hình ảnh số khác, và nội dung đa phương tiện khác, phần mềm máy 
tính (ghi sẵn hoặc có thể tải xuống) dùng cho giải trí tương tác, cho phép người sử dụng 
tùy chọn việc xem, nghe, và chơi theo kinh nghiệm bằng cách lựa chọn và sắp xếp việc 
hiển thị và phát âm thanh, hình ảnh và các yếu tố nghe nhìn; tệp tin và bản ghi âm thanh, 
hình ảnh và nghe nhìn có thể tải xuống chứa chương trình và nội dung giải trí đa phương 
tiện.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông di động có bản chất là truyền điện tử, phát và chuyển 
điện tử âm thanh, hình ảnh và nội dung giải trí đa phương tiện bao gồm văn bản, dữ liệu, 
hình ảnh, âm thanh, viđêô và tệp tin nghe nhìn bằng internet, bằng phương tiện liên lạc 
không dây, bằng mạng thông tin liên lạc điện tử và mạng máy tính.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí có bản chất là cung cấp các chương trình và nội dung giải trí, 
cụ thể là, chương trình truyền hình- các đoạn clip, hình đồ họa và thông tin liên quan đến 
các chương trình truyền hình trong lĩnh vực hài kịch, kịch, phim hành động, chương trình 
tạp kỹ, phim mạo hiểm, thể thao, ca nhạc, các sự kiện thời sự và tin tức giải trí, phim tài 
liệu và phim hoạt hình qua Internet, qua mạng thông tin liên lạc điện tử, qua mạng máy 
tính và mạng thông tin liên lạc không dây.  
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(210) 4-2012-03435 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7 
(591) Đen, trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Bình An 
Khang  (VN) 
963E, tổ 19, khu 5, ấp 2, xã An Hòa, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng năng lượng mặt trời. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03436 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 

Văn Nhã  (VN) 
Thôn Dương ổ, xã Phong Khê, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH SMARTLAW 
(SMARTLAW LEGAL SERVICE 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy ăn; giấy vệ sinh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03437 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.1 
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH lon nước giải 

khát TBC-Ball Việt Nam   (VN) 
2 Vsip IIA, đường 18, khu công nghiệp 
Vsip IIA, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 06: Lon (hộp) làm bằng kim loại dùng để đựng nước giải khát.  
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(210) 4-2012-03440 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.8; A25.7.21 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh đậm, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phẩn chế biến và 
xuất khẩu lương thực Đồng 
Xanh  (VN) 
ấp Quy Lân 3, xã Thạnh Quới, Huyện 
Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo; gạo lức yến mạch dùng làm thức ăn cho người; thức ăn nhanh làm từ gạo; 

bánh làm bằng gạo; chế phẩm của ngũ cốc; thực phẩm ăn nhanh làm từ ngũ cốc. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03441 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Minh Nhân  
(VN) 
402/9/1 quốc lộ 13, khu phố 6, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 12: Nhông xích đĩa của xe gắn máy; má phanh (bố thắng) của xe gắn máy; xích xe 

gắn máy, đĩa xe gắn máy. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03444 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 2.9.10; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Đỏ, xanh dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
nha khoa Việt Mỹ  (VN) 
1288 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế cụ thể là khám chuyên khoa răng hàm mặt.  
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(210) 4-2012-03445 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.8; 26.11.2 
(591) Đỏ, xanh dương đậm, xanh dương nhạt 

(540) 

  

(731) Châu Thị Ngọc Thanh   (VN) 
189 quốc lộ 1A, phường Trung Mỹ Tây, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03448 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trung; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03449 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2012-03450 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03451 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03452 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2012-03453 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03454 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03455 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03456 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03457 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03458 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2012-03459 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03460 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03461 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2012-03462 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03463 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03464 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
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(210) 4-2012-03465 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  (VN)

Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 

động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03466 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.1; A5.3.13; A26.11.12 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây, xanh tím than, 

xanh đen, đen, trắng 
(731) Đào Văn Tấn   (VN) 

Dương ổ, xã Phong Khê, thành phố Bắc 
Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy vệ sinh; vở viết; bìa các tông; khăn giấy; khăn trải bàn bằng giấy.  
 

Nhóm 35: Mua bán: giấy, giấy vệ sinh, vở viết, bìa các tông, khăn giấy, khăn trải bàn 
bằng giấy.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03467 (220) 01.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.9; 1.7.6; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh, quán ăn Mười 
Đức  (VN) 
43 Thống Nhất, khối phố I, thị trấn Phú 
Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt bò một nắng. 
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(210) 4-2012-03469 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Trắng, xám, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại dịch vụ 
Phượng Hoàng Việt  (VN) 
45/12/5 đường số 14, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-03470 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BONG KIL CHOI  (KR) 

B-508, Soojung APT, 32, Yoido-dong, 
Yungdungpo-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-03471 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BONG KIL CHOI   (KR) 

B-508, Soojung APT, 32, Yoido-dong, 
Yungdungpo-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-03472 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BONG KIL CHOI  (KR) 

B-508, Soojung APT, 32, Yoido-dong, 
Yungdungpo-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 
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(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 
 
 

(210) 4-2012-03473 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) BONG KIL CHOI  (KR) 
B-508, Soojung APT, 32, Yoido-dong, 
Yungdungpo-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-03474 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) BONG KIL CHOI  (KR) 
B-508, Soojung APT, 32, Yoido-dong, 
Yungdungpo-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-03475 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 25.5.25; 26.15.1; 26.13.25; 
18.1.21 

(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) BONG KIL CHOI  (KR) 

B-508, Soojung APT, 32, Yoido-dong, 
Yungdungpo-ku, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có nguồn gốc thảo dược (dùng cho mục đích y tế). 

 
 
(210) 

 
4-2012-03476 

 
(220) 

 
02.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Javta  (VN) 
477 Lạc Long Quân, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  
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(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; lớp che ngoài bằng kim loại (xây dựng); 
lớp bao ngoài bằng kim loại (xây dựng). 

 
 

(210) 4-2012-03477 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Javta  (VN) 
477 Lạc Long Quân, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu lợp mái nhà bằng kim loại; lớp che ngoài bằng kim loại (xây dựng); 

lớp bao ngoài bằng kim loại (xây dựng). 
 
 

(210) 4-2012-03478 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
37 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới mua bán bất động sản; quản lý tòa nhà cao 

ốc; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất; xây dựng công trình xây dựng; sửa chữa công trình xây 
dựng; lắp đặt công trình. 

 
 

(210) 4-2012-03479 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.1; 18.3.23; 18.3.21; 18.3.2 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
37 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới mua bán bất động sản; quản lý tòa nhà cao 

ốc; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất; xây dựng công trình xây dựng; sửa chữa công trình xây 
dựng; lắp đặt công trình. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
955 

(210) 4-2012-03480 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
xây dựng Phúc Khang  (VN) 
37 đường 3/2, phường 11, quận 10, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; môi giới mua bán bất động sản; quản lý tòa nhà cao 

ốc (dịch vụ bất động sản); định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản. 
 

Nhóm 37: Trang trí nội thất; xây dựng công trình xây dựng; sửa chữa công trình xây 
dựng; lắp đặt công trình. 

 
 

(210) 4-2012-03481 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.5.7; 1.5.1; A25.7.21; 26.15.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị giáo 
dục Hồng Anh  (VN) 
Lô B8, khu công nghiệp Hiệp Phước, 
huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính để bàn, máy vi tính xách tay. 
 

Nhóm 16: Đồ dùng để hướng dẫn và giảng dạy (không bao gồm máy và thiết bị giảng 
dạy). 

 
Nhóm 20: Bàn, ghế, tủ, kệ bằng gỗ. 

 
Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 
 

(210) 4-2012-03482 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 24.1.1; 24.7.1; 7.1.6; 7.3.15; 
14.11.1 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ bảo vệ Thịnh Trường  
(VN) 
4/7 khu phố Bình Đức, phường Bình 
Hoà, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ người bảo vệ; vệ sĩ, vệ sĩ cho cá nhân. 
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(210) 4-2012-03483 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.21; 1.15.23; 26.1.1; 13.3.23; A9.3.9
(591) Đỏ, đỏ đậm, vàng, xanh dương, trắng, 

xanh da trời, xám, nâu 
(731) Công ty cổ phần bột giặt LIX  

(VN) 
Khu phố 4, phường Linh Trung, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 03: Bột giặt; nước giặt quần áo; nước xả làm mềm vải; nước rửa chén; nước tẩy vết 

bẩn, chất khử mùi dành cho cá nhân. 
 
 

(210) 4-2012-03484 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SHANDONG KANGTAI INDUSTRY 

CO., LTD.   (CN) 
389 Jincheng Road, Zhaoyuan City, 
Shandong, China  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ rèn luyện thể hình; dụng cụ tập thể hình; dây chun kéo tập ngực (dụng 

cụ thể dục); tàu lượn; thiết bị phục hồi cơ thể không dùng cho mục đích y tế; máy để tập 
thể dục; đệm lót bảo vệ (bộ phận của các trang phục thể thao); xe đạp cố định để tập thể 
dục; quả tạ; vật dụng bảo vệ khuỷu tay (phụ kiện thể thao); vật dụng bảo vệ ống chân (phụ 
kiện thể thao); vật dụng bảo vệ đầu gối (phụ kiện thể thao).  

 
 

(210) 4-2012-03486 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NEC INFORMATEC SYSTEMS, LTD.  

(JP) 
8-2, Shiba 3-chome, Minato-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy tính; máy tính chủ; phần mềm máy tính (ghi sẵn); 

phần mềm máy tính để chuyển đổi máy tính vào thiết bị đầu cuối của người dùng có cấu 
hình tối thiểu.  

 
Nhóm 42: Cho thuê máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; lập trình máy tính; thiết kế 
phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính và phần mềm máy tính; 
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bảo dưỡng phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; thiết kế tuỳ biến 
phần cứng và phần mềm máy tính.  

 
 

(210) 4-2012-03487 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.21 (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại may mặc Nghĩa 
Hào  (VN) 
1094 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo lót nam. 

 
 

(210) 4-2012-03488 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 5.5.19; 5.5.7; A5.3.15; 26.1.1 
(591) Trắng, đỏ, vàng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Hội Nông dân tỉnh Bắc Kạn  
(VN) 
Tổ 7b, phường Đức Xuân, thị xã Bắc 
Kạn, tỉnh Bắc Kạn 

 
(511)   Nhóm 30: Miến dong. 
 

Nhóm 35: Mua, bán miến dong. 
 
 

(210) 4-2012-03490 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối TOP A  
(VN) 
Số 5 ngõ 71, phố Láng Hạ, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; giới thiệu sản phẩm trên các phương 

tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; nghiên cứu thị 
trường; thăm dò dư luận; quan hệ công chúng.  
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(210) 4-2012-03491 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Kim Hải An  (VN) 
312/16 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh để ăn. 

 
 

(210) 4-2012-03492 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
T&HAT Quốc Tế  (VN) 
Số 5 lô B25 Nam Thành Công, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) hàng may mặc; xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty 

kinh doanh. 
 
 

(210) 4-2012-03493 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; 1.15.21; 26.2.7 
(591) Vàng, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ đầu tư Hà Lê  (VN) 
88/5 Trường Chinh, khu phố 1, phường 
Tân Thới Nhất, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn gạo, nông sản. 

 
 

(210) 4-2012-03494 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(591) Tím đậm, tím lợt, hồng cánh sen, hồng 

đậm, đỏ tía, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
GALLERIA DI IMMAGINI  (VN) 
44 Trương Công Định, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ dùng nội thất, đá granite, đá trang trí, gốm sứ, hàng thủ công mỹ 
nghệ, mây tre lá. 

 
 

(210) 4-2012-03495 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.6; 7.1.5; 25.1.25; A7.1.12; 25.1.6; 
5.3.19; 5.3.4; 5.13.6 

(591) Trắng, xanh dương, xanh nước biển, 
xanh lá cây, đỏ, vàng 

(731) Hộ kinh doanh Thiên Phước  
(VN) 
140/10 đường Trần Phú, phường 5, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán rượu.  
 
 

(210) 4-2012-03496 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3; 26.1.1 
(591) Vàng, đen, xanh đen, xanh da trời 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Long Đỉnh   (VN) 
Thôn Phúc Tân, xã Phúc Thọ, huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  

 
 

(210) 4-2012-03497 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.5.1; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty đầu tư tài chính nhà 

nước thành phố Hồ Chí Minh  
(VN) 
33-39 Pasteur, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 36: Phân tích tài chính; dịch vụ ngân hàng; đầu tư vốn; tư vấn tài chính; dịch vụ tín 
dụng (ủy thác tài sản (tài chính)); dịch vụ tài chính; ước định giá trị tài chính (định giá tài 
chính để tính thuế); quỹ đầu tư; đầu tư vốn; cho vay theo bảo lãnh (cho vay có thế chấp); 
cho vay tài chính; quản lý tài chính; phát hành trái phiếu có giá trị; ủy thác quản lý tài 
chính. 

 
 

(210) 4-2012-03498 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường, vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

kim loại được sơn lót dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được 
sơn lót; kim loại được mạ màu dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại 
được mạ màu; kim loại ở dạng tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, 
dạng que, dạng phiến và dạng thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; 
vì kèo (khung đỡ mái nhà); xà gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố 
cho các tòa nhà; lưới kim loại; lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; 
biển hiệu bằng kim loại; máng thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước 
mưa và bể chứa nước mưa bằng kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim 
loại của nhà ở và tòa nhà thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận 
chuyển; vật liệu làm hàng rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống 
bằng kim loại; gờ (viền) mái bằng kim loại; lưới thép; dây cáp bọc nhựa, không dẫn điện; 
thanh thép chữ U, nẹp cạnh bằng kim loại; khung kim loại; kẹp kim loại; kẹp treo ty xà gồ 
bằng kim loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 
Nhóm 40: Dịch vụ xử lý kim loại; dịch vụ sơn phủ kim loại; dịch vụ cơ khí và hóa học để 
xử lý hoặc chuyển đổi kim loại; dịch vụ đánh bóng kim loại; dịch vụ mài và cắt kim loại; 
dịch vụ mạ cách điện đối với kim loại và dịch vụ mạ vàng kim loại 

 
 

(210) 4-2012-03499 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BLUESCOPE STEEL LIMITED  (AU) 

Level 11, 120 Collins Street, Melbourne, 
Victoria, Australia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của kim thường, vật liệu xây dựng bằng kim loại; 

kim loại được sơn lót dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại được 
sơn lót; kim loại được mạ màu dạng tấm, cuộn dây và dải; vật liệu xây dựng bằng kim loại 
được mạ màu; kim loại ở dạng tấm, dạng cuộn dây, dạng dải, dạng tấm dẹt, dạng thanh, 
dạng que, dạng phiến và dạng thỏi; tấm ốp mái nhà và tường bằng kim loại; ván lót trần; 
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vì kèo (khung đỡ mái nhà); xà gồ; sàn mái kết cấu; ván khuôn kim loại và vật liệu gia cố 
cho các tòa nhà; lưới kim loại; lưới thép co dãn; tấm lợp bằng kim loại chống nước mưa; 
biển hiệu bằng kim loại; máng thoát nước bằng kim loại; vật liệu lợp mái; ống thoát nước 
mưa và bể chứa nước mưa bằng kim loại; khung xây dựng kim loại; phần khung bằng kim 
loại của nhà ở và tòa nhà thương mại và linh kiện đi kèm; nhà bằng kim loại có thể vận 
chuyển; vật liệu làm hàng rào bằng kim loại; cột trụ và ván ô (cửa tường); ống dẫn và ống 
bằng kim loại; gờ (viền) mái bằng kim loại; thanh thép chữ U; nẹp cạnh bằng kim loại; 
khung kim loại; kẹp kim loại; kẹp treo ty xà gồ bằng kim loại; tất cả làm bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-03500 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH HANIL U.S.G VINA  

(VN) 
Lô D-8B-CN, khu công nghiệp Mỹ 
Phước 3, huyện Bến Cát, tỉnh Bình 
Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đồ bảo hộ lao động: găng tay, quần, áo, mũ (nón), khẩu trang, bao ống tay, bao 

ống chân (tất cả dùng cho mục đích phòng chống tai nạn).  
 
 

(210) 4-2012-03502 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.1; A1.1.10; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Anh Thư  (VN) 
3084 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống; nước uống tinh khiết. 

 
 

(210) 4-2012-03503 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.1.1; 26.3.1; A26.3.5; A26.3.7 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại Việt á   (VN) 
25 Phan Đình Phùng, Yết Kiêu, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm: camera, thiết bị báo động, máy chấm công, đầu đọc thẻ 
từ, thẻ chíp, máy in thẻ nhựa, thẻ từ, thẻ chíp, máy in mã vạch.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt: camera, thiết bị báo động, máy chấm công, đầu đọc thẻ từ, thẻ chíp, 
máy in thẻ nhựa, thẻ từ, thẻ chíp, máy in mã vạch.  

 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế lắp đặt hệ thống an toàn bảo vệ.  

 
 

(210) 4-2012-03504 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thiết bị y tế 
Trường Phát   (VN) 
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03505 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Trường Phát    (VN) 
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03506 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm và thiết bị y tế 
Trường Phát    (VN) 
Thôn Đông Trù, xã Đông Hội, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 
 

(210) 4-2012-03507 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dược phẩm 
Hưng Việt   (VN) 
Phòng 10 nhà A1 tập thể Bắc Nghĩa Tân, 
tổ 34, phường Nghĩa Tân, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Que thử thai.  

 
 
 

(210) 4-2012-03508 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-03509 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03510 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03511 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03512 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03513 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  
(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-03514 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư và thương mại Bằng 
Giang   (VN) 
35A, phố Nguyễn Thái Học, phường 
Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh lọc, nước khoáng (đồ uống), nước ngọt (đồ uống), nước ép trái 

cây (đồ uống), nước uống có ga, đồ uống không có cồn.  
 
 

(210) 4-2012-03515 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03516 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-03517 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03518 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03519 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-03520 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03521 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03522 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-03523 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03525 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-03526 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 
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(210) 4-2012-03527 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03528 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03529 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành    (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong nghành y). 
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(210) 4-2012-03530 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; 26.3.23 
(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây lắp 
thương mại và sản xuất An 
Phát  (VN) 
Tổ 7, thôn Bầu, xã Kim Chung, huyện 
Đông Anh, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dùng cho cá nhân; thiết bị điều hoà không khí; đèn điện; dụng cụ 

nấu nướng dùng điện; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết bị làm nóng nước tắm. 
 
 
 

(210) 4-2012-03531 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10 
(591) Trắng, xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Tổng Hợp Sao Hà 
Nội  (VN) 
Số 282, phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải bằng ô tô; cho thuê bãi đỗ xe; vận chuyển hành khách; vận 

tải bằng tắc xi; đặt chỗ cho các chuyến đi. 
 
 
 

(210) 4-2012-03532 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Xuân  
(VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: phân bón, vật tư nông nghiệp; quảng cáo thương 

mại.  
 

Nhóm 41: Biên tập, dàn dựng và sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; xuất 
bản sách, ấn phẩm, tạp chí.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  
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(210) 4-2012-03533 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Thanh Xuân  
(VN) 
110 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Vĩnh 
Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang   

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: phân bón, vật tư nông nghiệp; quảng cáo thương 

mại.   
 

Nhóm 41: Biên tập, dàn dựng và sản xuất các chương trình phát thanh, truyền hình; xuất 
bản sách, ấn phẩm, tạp chí.   

 
Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ làm vườn và dịch vụ lâm nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-03534 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; mua bán, xuất nhập 

khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm 
tra điện (giám sát), thiết bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và 
tái tạo âm thanh và hình ảnh.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.   

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm);   

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.   
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03535 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; mua bán, xuất nhập 

khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm 
tra điện (giám sát), thiết bị đo lường điện, thiết bị điện tử, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh và hình ảnh.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.   

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.   

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm);   

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 
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(210) 4-2012-03536 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng, xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03537 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; mua bán, xuất nhập 

khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển 
mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm 
tra điện (giám sát), thiết bị đo lường điện, thiết bị điện tử, thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm 
thanh và hình ảnh.   
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Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn tài chính; kinh doanh bất động sản; quỹ đầu tư; đầu tư vốn xây 
dựng các công trình, nhà máy điện, các dự án thủy điện.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, hệ thống 
lưới điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng; khai thác mỏ. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe, cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03538 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  
 

Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03539 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 
học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03540 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro, đất đèn; chế phẩm hóa 
học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị vâ phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03541 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 

học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngâm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03542 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro, đất đèn; chế phẩm hóa 
học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngâm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03543 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 
học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03544 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn, chế phẩm hóa 

học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
báo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngâm.)  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03545 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ. 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 

(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 
học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch, dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03546 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 
học dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 

(210) 4-2012-03547 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 01: Nước pha axit để nạp ắc quy; nước chưng cất; hydro; đất đèn; chế phẩm hóa 

hoc dùng trong khoa học (không dùng trong y tế hoặc thú y); hóa chất công nghiệp.  
 

Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bao dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo.     
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy 
công của nhà máy điện; hiệu chỉnh, do hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03548 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và 

dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin; quản lý dự án.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện, 
công trình điện và công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông, dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ khai thác kho, 
bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch; vận tải. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ 
tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, viễn thông 
và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo 
lường điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03549 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và 

dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin; quản lý dự án.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện, 
công trình điện và công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toán cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ khai thác kho, 
bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện lực 
viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03550 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và 

dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin; quản lý dự án.  
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện, 
công trình điện và công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toán cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ khai thác kho, 
bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện lực 
viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03551 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và 

dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin; quản lý dự án.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện, 
công trình điện và công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toán cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ khai thác kho, 
bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện lực 
viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03552 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và 

dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin; quản lý dự án.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện, 
công trình điện và công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toán cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Truyền tải điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ khai thác kho, 
bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện lực 
viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị 
điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03553 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện.  
 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án xây dựng công trình điện; tư vấn thực hiện dự án xây dựng 
công trình điện.  
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(210) 4-2012-03554 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện. 
 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án xây dựng công trình điện; tư vấn thực hiện dự án xây dựng 
công trình điện. 

 
 

(210) 4-2012-03555 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Quản lý dự án; tư vấn quản lý dự án xây dựng công trình điện.  
 

Nhóm 42: Tư vấn lập dự án xây dựng công trình điện; tư vấn thực hiện dự án xây dựng 
công trình điện.  

 
 

(210) 4-2012-03556 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
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lường điện; thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng.  

 
 

(210) 4-2012-03557 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 

điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra điện (giám sát); thiết bị và 
dụng cụ đo điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió, cấp nước  

 
Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô.  

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau; thiết bị 
điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tải tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đo điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng, quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; đầu tư chứng khoán; kinh 
doanh bất động sản; quỹ đầu tư.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình, công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng công 
trình, tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  
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Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng đạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử), đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục), tổ chức và điều khiển hội thảo.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế 
hệ thống máy tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, 
viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; hiệu 
chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, đo 
hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-03558 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện; cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng: cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng, quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  
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Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  
 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện, khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03559 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện; cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng: cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng, quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện, khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
989 

(210) 4-2012-03560 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện; cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng: cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng, quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện, hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện, khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03561 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; 24.17.15; A2.1.24; 2.1.25 
(591) Xanh dương 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông giải trí Toàn Cầu    (VN) 
12/178/72 Nguyễn Trãi, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức sự kiện, các chương trình biểu diễn nghệ thuật; sản xuất 
chương trình truyền hình, trò chơi truyền hình.  

 
 

(210) 4-2012-03562 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.2.3; 26.2.1; 18.3.21 
(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính và bất động sản; dịch vụ quản lý tài sản 

(quản lý bất động sản), tất cả bao gồm trong nhóm 36. 
 
 

(210) 4-2012-03563 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 26.1.2; 26.1.6 
(591) Xanh đen, xanh dương 
(731) CIMB GROUP SDN BHD    (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tài chính, dịch vụ ngân hàng, dịch vụ bảo hiểm, dịch vụ chứng khoán, 

dịch vụ đầu tư, dịch vụ quản lý bất động sản và quản lý quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân, 
tất cả bao gồm trong nhóm 36.  

 
 

(210) 4-2012-03564 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CIMB GROUP SDN BHD   (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên 
cứu kinh doanh, thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh và tư vấn cho người 
tiêu dùng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thông tin tài chính; 
dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán và trái 
phiếu và dịch vụ đầu tư quỹ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03565 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.5.2; 24.15.21; 26.4.1; 26.4.4; 
26.15.15 

(591) Xanh đen, xanh dương 
(731) CIMB GROUP SDN BHD    (MY) 

5th Floor, Bangunan CIMB, Jalan 
Semantan, Damansara Heights, 50490 
Kuala Lumpur, Malaysia 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quan hệ công chúng; dịch vụ nghiên cứu thị trường; dịch vụ nghiên 

cứu kinh doanh; thông tin kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh và tư vấn cho người 
tiêu dùng.  

 
Nhóm 36: Dịch vụ tài chính ngân hàng; dịch vụ bảo hiểm; dịch vụ thông tin tài chính; 
dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích tài chính; dịch vụ môi giới chứng khoán và trái 
phiếu và dịch vụ đầu tư quỹ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03566 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Phan Thị  (VN) 
Số 7 ngách 49 ngõ 1, phường Khâm 
Thiên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, dầu xả, dầu hấp tóc, các chế phẩm dưỡng tóc (mỹ phẩm).  
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(210) 4-2012-03567 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần 5A PHAMA  
(VN) 
Số nhà 31, ngõ 123 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03568 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1; 26.5.3; 26.5.4 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
FUMA  (VN) 
Số 4 ngõ 389 Hoàng Quốc Việt, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng, dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03570 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hùng Thịnh  (VN) 
Số 81, tỉnh lộ 793, thị xã Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03571 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hùng Thịnh  (VN) 
Số 81, tỉnh lộ 793, thị xã Tây Ninh, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-03572 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Thuận Thiên Đường  (VN) 
Số nhà 8/22, ngõ 72, phố Bình Lộc, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược, thực phẩm dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 

(210) 4-2012-03573 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10 
(731) NIPPON DOOR CHECK MFG. CO., 

LTD.   (JP) 
17-10, Tatsumihigashi 3-chome, Ikuno-
ku, Osaka, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa cửa bằng kim loại không dùng điện (cóc hãm cửa); chốt hãm dưới sàn 

bằng kìm loại (chốt khóa cửa nối xuống sàn); bản lề cửa bằng kim loại có chốt hãm; các 
bộ phận và chi tiết kèm theo bằng kim loại của cửa ra vào và cửa sổ. 

 
 

(210) 4-2012-03574 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A26.4.6; 25.3.1; A25.1.10 
(731) NIPPON DOOR CHECK MFG. CO., 

LTD.  (JP) 
17-10, Tatsumihigashi 3-chome, Ikuno-
ku, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa cửa bằng kim loại không dùng điện (cóc hãm cửa); chốt hãm dưới sàn 

bằng kìm loại (chốt khóa cửa nối xuống sàn); bản lề cửa bằng kim loại có chốt hãm; các 
bộ phận và chi tiết kèm theo bằng kim loại của cửa ra vào và cửa sổ. 
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(210) 4-2012-03575 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.4.6; 25.3.1; A1.1.10; A25.1.10 
(731) NIPPON DOOR CHECK MFG. CO., 

LTD.  (JP) 
17-10, Tatsumihigashi 3-chome, Ikuno-
ku, Osaka, Japan 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa cửa bằng kim loại không dùng điện(cóc hãm cửa); chốt hãm dưới sàn 

bằng kìm loại (chốt khóa cửa nối xuống sàn); bản lề cửa bằng kim loại có chốt hãm; các 
bộ phận và chi tiết kèm theo bằng kim loại của cửa ra vào và cửa sổ. 

 
 

(210) 4-2012-03576 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI 

KAISHA (TRADING AS SEIKO 
HOLDINGS CORPORATION)  (JP) 
5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, 
Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Màn hình hiển thị, thiết bị vận hành và phần mềm của nó được tải từ mạng 

xuống có chức năng đo, tiếp nhận, vận hành, truyền, lưu trữ, chuyển tiếp, nhập và xuất ra 
thông tin và dữ liệu mạng; màn hình hiển thị, thiết bị vận hành và phần mềm của nó được 
tải từ mạng xuống có chức năng đo, tiếp nhận, vận hành, truyền, lưu trữ, chuyển tiếp, 
nhập và xuất ra thông tin và dữ liệu mạng, ghi tỉ số, tính điểm, tính thời gian chơi và ghi 
kết quả trận đấu, đếm và đếm ngược sử dụng trong các trò chơi thể thao và các cuộc thi 
đấu thể thao và các hoạt động thể thao; chương trình máy tính (phần mềm được tải 
xuống); phần mềm máy tính được ghi sẵn. 

 
 

(210) 4-2012-03579 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Hasan-Dermapharm  (VN) 
Lô B, đường số 2, khu công nghiệp Đồng 
An, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-03582 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 24.17.18 (540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Hạt Mai  
(VN) 
Chợ Cống Tráng, Tân Việt, huyện Yên 
Mỹ, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 14: Đồng hồ. 
 

Nhóm 20: Khung tranh ảnh. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03583 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến gỗ 

Lập Mộc Việt  (VN) 
Tổ 4, ấp Bàu Khai, xã An Lập, huyện 
Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc nội thất bằng gỗ, đồ đạc ngoại thất bằng gỗ, cụ thể là: bàn, ghế, xích đu 

(không phải là đồ chơi), kệ để đồ. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03584 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Nguyễn Hoài Nhi  (VN) 

47 Phạm Hữu Chí, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm; mũ bảo hộ lao động phòng chống tai nạn.  
 

Nhóm 12: Dây phanh xe, dây tay ga, đĩa xích (nhông xe),  má phanh, mâm xe, gương 
chiếu hậu. 
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(210) 4-2012-03585 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Ghi sáng, đen, xanh tím than, xanh cửu 

long, vàng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Việt Tiến  (VN) 
Số 1 đường Thanh Niên, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; tư vấn xây dựng; thi công công trình xây dựng dân dụng và 

công nghiệp; trang trí nội ngoại thất; giám sát xây dựng; cho thuê máy xây dựng. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn kiến trúc; thiết kế công trình xây dựng dân dụng và công 
nghiệp; thiết kế trang trí nội ngoại thất; dịch vụ tư vấn khảo sát xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-03586 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh da trời, vang da cam 
(731) Công ty cổ phần chứng 

khoán Đầu tư Việt Nam  (VN) 
Tầng 1, số 9 Đào Duy Anh, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-03587 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 13.1.1; 1.15.5 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
hệ thống đa môi trường JSOFT  
(VN) 
Số nhà 16A, ngõ 376, đường Khương 
Đình, phường Hạ Đình, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 
 

Nhóm 42: Thiết kế và phát triển phần cứng và phần mềm máy tính. 
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(210) 4-2012-03588 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại 

Thái Nông  (VN) 
73 Lạc Long Quận, phường 1, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu; thuốc trừ bệnh cho cây trồng.  

 
 
 

(210) 4-2012-03589 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; A18.3.5; 18.3.2; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm, xanh dương, 

xanh da trời, trắng ngà, đen, nâu vàng, 
nâu đỏ, đỏ nâu, xanh lá cây, vàng đồng 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Tín An  
(VN) 
Tổ 5, ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hòa Phú, 
huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 
 

(210) 4-2012-03590 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.3 
(591) Đỏ, đỏ nâu, đỏ đậm, đen, đen nhạt, xanh 

lá cây, vàng, vàng nhạt, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Tư Gà Nòi   (VN) 

73/1 Lâm Văn Bền, phường Tân Thuận 
Tây, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn.  
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(210) 4-2012-03591 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; 26.2.7 
(591) Xanh dương, trắng, đen, vàng, đỏ, xanh 

dương nhạt 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất thương mại Sơn Mỹ 
Nước Mắm Bình Định   (VN) 
43/35 Phan Bội Châu, khóm 2, phường 7, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm. 

 
 

(210) 4-2012-03592 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.7.20; A26.11.12; 26.3.1; A26.11.13; 
26.11.3 

(591) Tím, xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Hợp tác xã thương mại dịch 

vụ nông nghiệp - Cá Rô Đồng 
Long Mỹ   (VN) 
ấp 2, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, 
tỉnh Hậu Giang 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Cá còn sống; cá rô (còn sống); cá rô giống; cá giống. 
 

Nhóm 35: Mua bán cá còn sống; mua bán cá rô (còn sống); mua bán cá rô giống; mua 
bán cá giống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 

 
 

(210) 4-2012-03593 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 26.3.1 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Cao Hùng  (VN) 

908 Nguyễn Chí Thanh, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ống vòi tưới nước làm bằng cao su, ống vòi tưới nước làm 
bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua (PVC), ống dẫn hơi làm bằng cao su, ống dẫn hơi làm 
bằng nhựa mềm pôly vi-nyl clo-rua (PVC), lớp lót bằng chất dẻo dùng cho mục đích nông 
nghiệp. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03595 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí An Phú 
(Anphu Mechanical Company 
Limited)  (VN) 
300 Trường Thi, phường Trường Thi, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm cửa cuốn bằng kim loại; cửa xếp bằng kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03596 (220) 02.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Cơ khí An Phú 
(Anphu Mechanical Company 
Limited)  (VN) 
300 Trường Thi, phường Trường Thi, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 19: Sản phẩm cửa nhựa.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03597 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.19; 2.3.1 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 
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(210) 4-2012-03598 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.12.1; 26.1.1 
(591) Xanh lá, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, Dĩ 
An, tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03599 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.4.4; 3.4.13 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại, chốt (then) cửa bằng kim loại; bộ đồ đạc của 

giường ngủ bằng kim loại; vật liệu xây dựng bằng kim loại; bộ đồ cửa bằng kim loại; tay 
nắm cửa bằng kim loại; thiết bị không dùng điện để mở cửa bằng kim loại; chi tiết bằng 
kim loại dùng cho đồ gỗ; bản lề bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại, bồn chứa bằng 
kim loại; chi tiết bằng kim loại dùng trong xây dựng; đồ ngũ kim dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 09: Khóa điện; thiết bị mã hóa từ tính.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03600 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN  (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  
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(210) 4-2012-03601 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN   (VN) 
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 06: Đồ ngũ kim bằng kim loại (vật liệu nhỏ), chốt (then) cửa bằng kim loại; bộ đồ 

đạc của giường ngủ bằng kim loại, vật liệu xây dựng bằng kim loại; bộ đồ cửa bằng kim 
loại; tay nắm cửa bằng kim loại; thiết bị không dùng điện để mở cửa; chi tiết bằng kim 
loại dùng cho đồ gỗ, bản lề bằng kim loại; vòi phun bằng kim loại; bồn chứa bằng kim 
loại; chi tiết bằng kim loại dùng trong xây dựng; đồ ngũ kim dùng trong xây dựng.  

 
Nhóm 09: Khóa điện; thiết bị mã hóa từ tính. 

 
 

(210) 4-2012-03602 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.19; 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần OSEVEN    (VN)
Đường số 2, KCN Tân Đông Hiệp B, 
phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An, 
tỉnh Bình Dương   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn (ngoại trừ sơn cách nhiệt, cách điện).  

 
 

(210) 4-2012-03604 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và dịch vụ Trường Hải   (VN) 
Phố Chợ Mễ, xã Mễ Sở, huyện Văn 
Giang, tỉnh Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy xay sinh tố (chạy điện); máy ép hoa quả (chạy điện) dùng cho mục đích 

gia dụng; máy xay/nghiền (chạy điện) dùng cho mục đích gia dụng; máy bơm nước; động 
cơ điện không dùng cho các phương tiện giao thông trên bộ. 

 
Nhóm 11: Nồi cơm điện; chảo điện; ấm điện; phích đun nước bằng điện; bếp từ; thiết bị 
lọc nước; lò vi sóng. 
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(210) 4-2012-03605 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.4 
(591) Trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại Phát Đạt Hà Nội  
(VN) 
Số 110, ngõ Tự Do, phố Đại La, phường 
Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Kính áp tròng. 

 
 

(210) 4-2012-03607 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 1.7.6 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Thúy Bình   (VN) 
Số 37 Quách Văn Tuấn, phường 12, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, phần mềm máy tính, máy tính cá nhân bỏ túi, trò chơi trên 

điện thoại di động.  
 

Nhóm 35: Quảng cáo, dịch vụ tiếp thị (marketing). 
 

Nhóm 38: Dịch vụ khai thác giá trị gia tăng trên mạng viễn thông.  
 
 

(210) 4-2012-03609 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần truyền 
thông Sara   (VN) 
Phòng 206, nhà A5 Đại Kim, Định 
Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo, mũ, tất, giày, dép.  

 
 

(210) 4-2012-03610 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25 (540) 

  

(731) Đinh Quang Tuấn  (VN) 
Số 23 Hoàng Hoa Thám, phường Thụy 
Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; đại lý quảng cáo; soạn thảo tài liệu quảng cáo; quan hệ công 
chúng, cho thuê không gian quảng cáo; nghiên cứu thị trường. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; trình diễn sân khấu; tổ chức trình diễn; trình diễn các buổi biểu 
diễn trực tiếp; tổ chức và điều khiển hội thảo; tổ chức cuộc thi sắc đẹp.  

 
Nhóm 42: Thiết kế quần áo; thiết kế trang trí nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-03611 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xanh, tím than, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Lệ 
Hồng  (VN) 
47/15 Hà Tôn Quyền, phường 15, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nhíp, bố thắng (má phanh), phụ tùng xe ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-03615 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALPHARMA, LLC    (US) 

5 Giralda Farms, Madison, NJ 07940, 
USA  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 44: Cung cấp thông tin và tư vấn trong lĩnh vực sức khỏe động vật và thuốc thú y.  

 
 

(210) 4-2012-03616 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SMALL PLANET FOODS, INC.   (US) 

Number One General Mills Boulevard 
Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua làm từ hỗn hợp trái cây xay; trái cây đông lạnh và rau đông lạnh, trái 

cây đóng hộp và rau đóng hộp; xúp đóng hộp; mứt quả; mứt ướt; rau muối; món ăn chính 
đông lạnh được làm chủ yếu từ thịt và/hoặc rau có thêm mì hoặc cơm và nước xốt.  

 
Nhóm 30: Nước xốt cho đồ ăn làm từ cà chua; nước xốt cay được sử dụng như đồ gia vị 
(salsa); đồ gia vị; thực phẩm trên cơ sở ngũ cốc được sử dụng như ngũ cốc ăn sáng, đồ ăn 
nhanh hoặc thành phần để làm thức ăn; đồ ăn nhanh dạng thanh trên cơ sở ngũ cốc. 
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Nhóm 32: Nước ép trái cây; nước ép trái cây cô đặc đông lạnh.  
 
 
 

(210) 4-2012-03617 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SMALL PLANET FOODS, INC.    (US) 

Number One General Mills Boulevard 
Minneapolis, Minnesota 55426, U.S.A.  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 29: Trái cây đông lạnh và rau đông lạnh, trái cây đóng hộp và rau đóng hộp; xúp 

đóng hộp.   
 

Nhóm 30: Nước xốt cho đồ ăn làm từ cà chua; nước xốt cay được sử dụng như đồ gia vị 
(salsa); nước xốt cà chua nấm.  

 
 
 

(210) 4-2012-03618 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ quảng 
cáo Hoa Cát Tường  (VN) 
Lầu 2, phòng 2A, toà nhà Mai sơn, số 
180 Pasteur, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  

 
 
 

(210) 4-2012-03619 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; A26.11.12; 5.3.20 
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH TM DV XNK Đại 
Long  (VN) 
31/2D ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 31: Rau tươi; gia cầm sống; quả tươi; cá còn sống. 
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(210) 4-2012-03620 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất Kim Vũ  
(VN) 
Số 7, quốc lộ 22, tổ 3, ấp Phước Lộc, xã 
Phước Thạnh, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 08: Tuốc-nơ-vít, kìm, cờ lê, mỏ lết.  
 

Nhóm 09: Thước đo, dây cáp điện.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03622 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, trắng, vàng 
(731) Công ty cổ phần thương mại 

Hà My  (VN) 
Số 52 Ngõ Huyện, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Rèm cửa bằng vải; rèm bằng sợi dệt hoặc bằng chất dẻo.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại rèm: rèm vải, rèm dọc, rèm roman, rèm gỗ, thảm rải sàn, phụ 
kiện mành rèm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03623 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Phạm Văn Kiên   (VN) 

Thôn Đông Nghè, xã Dĩnh Trì, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 28: Cầu lông. 
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(210) 4-2012-03624 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.11.2; A26.11.12 
(591) Xanh dương, xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH vận tải thương 
mại và dịch vụ An Hưng  (VN) 
Số 254, phố Phú Viên, phường Bồ Đề, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Môi giới vận tải; đặt chỗ cho vận chuyển hành khách; cho thuê xe; vận tải bằng 

« tô; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc hàng hoá). 
 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03625 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KIM JAE MOO   (KR) 

106-602, Mapo-Samsung Apt, #550, 
Dohwa-Dong, Mapo-Gu, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Vải ráp; giấy ráp.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03626 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.1; A26.11.12; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

One World   (VN) 
Phòng 906, tầng 9, số 2Bis-4-6 Lê Thánh 
Tôn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ tổ chức đám cưới, đám hỏi; dịch vụ tư vấn, cung cấp thông tin về đám 

cưới, đám hỏi qua mạng.  
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(210) 4-2012-03627 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm làm trắng da.  

 
 

(210) 4-2012-03629 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 24.9.1; A5.5.20; 26.13.25 
(731) OROBIANCO S.R.L.   (IT) 

Via Schiapparelli 10 - 21013 Gallarate 
(Varese) - Italy  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Kính mát/ kính râm, mũ bảo hiểm bảo vệ cho người đi xe đạp, kính bảo vệ mắt 

cho người đi xe đạp, thiết bị và dụng cụ quang học. 
 

Nhóm 14: Kim loại quý, thô hoặc bán thành phẩm; dây đeo chìa khóa bằng kim loại quý, 
hộp đựng đồ trang sức bằng kim loại quý, dây chuyền, vòng tay, nữ trang, bông tai, nhẫn, 
trâm cài, khuy măng sét, ghim cài cà vạt, ghim giữ cà vạt, làm bằng kim loại quý, máy ghi 
thời gian (đồng hồ), đồng hồ đeo tay, dây đeo của đồng hồ đeo tay, dây đeo đồng hồ.  

 
 

(210) 4-2012-03630 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  
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(210) 4-2012-03631 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  

 
 
 

(210) 4-2012-03632 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  

 
 
 

(210) 4-2012-03633 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn thép trong công tác khoan dầu khí (hợp chất hóa học).  
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(210) 4-2012-03634 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học nâng cao độ bền nhiệt của polime trong công tác khoan dầu 

khí.  
 
 

(210) 4-2012-03635 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học nâng cao độ bền nhiệt của polime trong công tác khoan dầu 

khí.  
 
 

(210) 4-2012-03636 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học có tác dụng bôi chống dính bám trong công tác khoan dầu 

khí.  
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(210) 4-2012-03637 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học có tác dụng bôi chống dính bám trong công tác khoan dầu 

khí.  
 
 

(210) 4-2012-03638 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học có tác dụng bôi chống dính bám trong công tác khoan dầu 

khí.  
 
 

(210) 4-2012-03639 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất tăng trị số octan cho xăng.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1011 

(210) 4-2012-03640 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC    (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất ức chế, phân tán, hòa tan asphanten dùng trong công nghiệp dầu khí.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03641 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC    (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất ức chế, phân tán, hòa tan paraphin dùng trong công nghiệp dầu khí.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03642 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC   (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất diệt khuẩn dùng trong công nghiệp dầu khí. 
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(210) 4-2012-03643 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC   (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất giảm nhiệt độ đông đặc, cải thiện tính chất lưu biến của dầu.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-03645 

 
(220) 

 
05.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC  (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất để tách dầu khỏi nhũ tương dầu trong nước.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03646 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC   (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn axit.  
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(210) 4-2012-03647 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC   (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn cho hệ thống đường ống, bồn bể chứa khí LNG, LPG.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03648 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC    (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn cho hệ thống đường ống, bồn bể chứa dầu.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03649 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan DMC  (VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm chống ăn mòn cho hệ thống xử lý nước/nước bơm ép.  
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(210) 4-2012-03650 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu    

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  

 
 
 

(210) 4-2012-03651 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  

 
 
 

(210) 4-2012-03652 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  
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(210) 4-2012-03653 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất công nghiệp (dùng trong hệ dung dịch khoan dầu khí).  

 
 
 

(210) 4-2012-03654 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dung dịch khoan và dịch vụ 
giếng khoan- DMC (DMC-WS)  
(VN) 
Số 14 Phạm Hồng Thái, phường 7, thành 
phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 01: Hợp chất hóa học có tác dụng bôi chống dính bám trong công tác khoan dầu 

khí.  
 
 
 

(210) 4-2012-03655 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Tân á   (VN) 
Cụm công nghiệp Thanh Oai, xã Bích 
Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2012-03656 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FAITH CO., LTD   (JP) 

3-2, Tokuicho 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng dùng cho cá nhân; chế phẩm chăm sóc tóc.  

 
 
 

(210) 4-2012-03657 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FAITH CO., LTD   (JP) 

3-2, Tokuicho 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng dùng cho cá nhân; chế phẩm chăm sóc tóc.  

 
 
 

(210) 4-2012-03658 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FAITH CO., LTD   (JP) 

3-2, Tokuicho 2-chome, Chuo-ku, 
Osaka-shi, Osaka, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; xà phòng dùng cho cá nhân; chế phẩm chăm sóc tóc.  

 
 
 

(210) 4-2012-03659 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Phùng Đắc Cam  (VN) 
Tổ 19, phường Ngọc Thụy, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-03660 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ vận tải ASEAN  (VN) 
Số 11, ngõ 105, phố Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-03661 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 1.3.2 
(591) Xanh lục, vàng cam, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phú Vinh Huy  
(VN) 
Số 883 Hưng Phú, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-03662 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, xanh lá mạ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Phú Vinh Huy  
(VN) 
Số 883 Hưng Phú, phường 10, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-03663 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH Hoa Sen Việt  
(VN) 
294 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-03664 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hoa Sen Việt  

(VN) 
294 Hai Bà Trưng, phường Tân Định, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03665 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Hữu Phùng   (VN) 

161 Nguyễn Văn Linh, thành phố Đà 
Nẵng  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03666 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ZYANYA GLOBAL PTE. LTD.  (SG) 

Block 613, Hougang Avenue 8, #03-428, 
Singapore 53061 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03667 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHEMO IBERICA S.A   (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-03668 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHEMO IBERICA S.A    (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03669 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHEMO IBERICA S.A    (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03670 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Vàng, xanh dương, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị y tế và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, 
que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y 
tế, băng dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim 
điện não nội soi và siêu âm, điện cự dán y tế, đệm chống loét, giường hỗ trợ bệnh nhân 
liệt; mua bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa 
chén; mua bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, 
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sữa và các sản phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, 
bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-03671 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 2.9.25; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03672 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; A26.11.12 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03673 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.4; A26.11.12 
(591) Xanh lá cây, vàng, da cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

TONKIN Việt Nam  (VN) 
Số nhà 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-03674 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; 26.1.1; A5.5.20 
(591) Xanh lá cây, xanh cốm, tím, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phytosanté Việt 
Nam  (VN) 
P410, nhà B4, tập thể Bộ Ngoại Giao-
Nam Thành Công, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03675 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.1; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03676 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-03677 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03678 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-03679 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 
cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-03680 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh phẩm Nam Việt (V-
BIOTECH)  (VN) 
16 Cù Chính Lan, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

 
 

(210) 4-2012-03681 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

sinh phẩm Nam Việt (V-
BIOTECH)  (VN) 
16 Cù Chính Lan, phường Phước Long, 
thành phố Nha Trang 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
(VIPCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03682 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư và 
thương mại MAGIN GAM Việt 
Nam  (VN) 
Số 2, ngõ 62 Ngọc Hà, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy tính xách tay; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; 

phần mềm máy vi tính; ổ đĩa cho máy vi tính; đĩa mềm.  
 

Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, máy tính xách tay, chương trình điều hành máy vi tính, 
ghi sẵn, phần mềm máy vi tính, ổ đĩa cho máy vi tính, đĩa mềm.  
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(210) 4-2012-03683 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; 26.1.1; A26.11.12 
(591) Xanh nước biển, vàng 
(731) Nguyễn Thành Nhân   (VN) 

375 đường Trần Phú, phường An Lộc, thị 
xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Vàng 

(GINTASSET CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Cá tra đã chế biến. 
 

Nhóm 31: Thức ăn cho thủy hải sản. 
 

Nhóm 35: Xuất khẩu các sản phẩm cá tra. 
 

Nhóm 44: Nhân giống và nuôi trồng cá tra. 
 
 

(210) 4-2012-03688 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) YOO CHIL SANG   (KR) 

418-11, Seongseok-dong, Ilsandong-gu, 
Goyang-si, Gyeonggi-do, Korea (410-
570)  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 20: Thùng để đóng hàng bằng chất dẻo; ghế cao cho trẻ em; nôi cho trẻ em; đồ vật 

chuyển động (vật trang trí); đệm cho cũi đẩy của trẻ em; giường.  
 
 

(210) 4-2012-03689 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.1.2; 3.9.1 
(591) Đỏ, ghi xám, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Thiên Quỳnh   (VN)
Lô MB4-2, khu công nghiệp Đức Hòa 1 
Hạnh Phúc, xã Đức Hòa Đông, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 29: Bột cá (thức ăn). 
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(210) 4-2012-03690 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FORCAST PTY LTD  (AU) 

57-59 Governor Macquarie Drive, 
Chipping Norton NSW 2170, Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo bao gồm áo hai dây/áo ba lỗ, váy liền thân (váy đầm/áo váy), quần, 

quần soóc, váy, áo liền quần; áo khoác, quần áo đan/dệt, bộ quần áo, đồ phụ kiện bao 
gồm khăn quàng cổ và thắt lưng (trang phục); đồ đội đầu, đồ đi ở chân.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03691 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.11.3; A26.11.8; 26.3.23; 
26.7.25 

(591) Xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí An Phú 
(Anphu Mechanical Company 
Limited)   (VN) 
300 Trường Thi, phường Trường Thi, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 06: Sản phẩm cửa cuốn, cửa xếp bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Sản phẩm cửa nhựa. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03692 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.4; 26.1.2 
(731) LU SHYONG MACHINERY 

INDUSTRY CO., LTD.   (TW) 
1F., No. 582, Hsueh Tien Rd., Wuri 
Dist., Taichung City 414, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị phun xịt (máy móc); máy nông nghiệp; máy giặt áp lực cao; máy phun.  
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(210) 4-2012-03695 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHURCH & DWIGHT CO., INC.   (US) 

469 North Harrison Street, Princeton, 
New Jersey 08543, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bôi trơn dùng cho cá nhân. 

 
 

(210) 4-2012-03696 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SHIN JOO HEE   (VN) 

Xi Riverview Palace Tower 101-901, 
190 Nguyễn Văn Hương, phường Thảo 
Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Nhập khẩu và phân phối hóa mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03697 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Nâu, xám, vàng da cam 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ JNC 
Việt Nam  (VN) 
Số 9 Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; khách sạn. 

 
 

(210) 4-2012-03698 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Hoàng Thị Hà   (VN) 

74A Hàng Chiếu, phường Đồng Xuân, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 
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(511)   Nhóm 27: Chiếu trúc. 
 
 
 

(210) 4-2012-03699 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.3.20; 5.13.4 
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH Phúc Tâm   (VN) 

175/20 Ni Sư Huỳnh Liên, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 07: Thiết bị phun xịt (máy móc). 
 

Nhóm 08: Bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị phun xịt và bình phun xịt thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng.  
 
 
 

(210) 4-2012-03700 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phát triển 
Nguyễn Hoàng Việt Nam   (VN) 
96 Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn 

đồ uống.  
 
 
 
(210) 

 
4-2012-03701 

 
(220) 

 
05.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Nguyễn Thế Thắng  (VN) 
169 phố Xã Đàn, phường Nam Đồng, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 04: Nến. 
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(210) 4-2012-03702 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Văn Hiến   (VN) 
Gian I 12 - I 12 bis số 134/1 Tô Hiến 
Thành, phường 15, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03703 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Văn Hiến    (VN) 
Gian I 12 - I 12 bis số 134/1 Tô Hiến 
Thành, phường 15, quận 10, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-03704 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 
(731) Công ty TNHH xây dựng 

thương mại Hồng Hậu 
Flawless   (VN) 
211-213 Phú Lợi, phường 2, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán đồ điện gia dụng bao gồm quạt điện, máy giặt, tủ lạnh, ổ cắm điện, 

công tắc điện, máy lạnh, máy xay sinh tố, đèn điện, bàn là điện (bàn ủi điện), tivi, đầu 
đĩa; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán máy móc dùng trong xây dựng; mua bán thiết bị 
vệ sinh, mua bán hàng trang trí nội thất bao gồm bàn ghế, giường, tủ.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ thi công xây dựng; san lắp mặt bằng xây dựng; phá dỡ công trình xây 
dựng; sửa chữa nhà; lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí; cho 
thuê máy móc thiết bị dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2012-03705 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Việt Phúc   (VN) 
155A Trần Hưng Đạo, phường An Phú, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược phẩm dùng ngoài.  

 
 

(210) 4-2012-03706 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
thương mại Luster Việt Nam  
(VN) 
Đội 8, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, thuốc màu, véc ni, chất chống gỉ, thuốc nhuộm, thuốc cắn màu.  

 
 

(210) 4-2012-03708 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 25.5.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại Hải 

Tàu  (VN) 
Số 9, phố Nguyễn Thái Học, phường Cửa 
Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu và ủy thác xuất nhập khẩu hàng hóa; đại lý mua bán cụ thể là 

mua bán các sản phẩm điện lạnh, điện tử gia dụng như: tivi, đầu đĩa DVD, máy nước 
nóng, máy pha cà phê, máy lọc nước; mua bán vật liệu xây dựng như ximăng, cát, đá, sắt, 
thiết bị vệ sinh như máy hút bụi, máy hút ẩm, than, thiết bị bảo vệ, thiết bị chống trộm, 
camera quan sát; thiết bị quản lý lối ra vào, thiết bị báo cháy, chữa cháy, mua bán xuất 
khẩu điện thoại di động, phần mềm tin học và các thiết bị văn phòng (máy tính, máy in, 
máy phôtôcopy; máy fax), hàng thủ công mỹ nghệ như đá mỹ nghệ; môi giới, xúc tiến 
thương mại; dịch vụ quảng cáo thương mại. 
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(210) 4-2012-03709 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A5.5.20 
(591) Hồng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Thiên An  (VN) 
533-535 Sư Vạn Hạnh (nối dài), phường 
13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03711 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 1.13.1 
(591) Cam, trắng 
(731) Công ty TNHH khí dầu mỏ hoá 

lỏng BE TA GAS  (VN) 
Xa lộ Hà Nội, phường Long Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Khí dầu mỏ hóa lỏng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: khí dầu mỏ hóa lỏng; các thiết bị khí dầu mỏ hóa lỏng như: van; 
đường ống dẫn ga; bồn chứa ga, các sản phẩm từ gỗ như: bàn; ghế; giường; tủ; thủy sản 
như: tôm; cua; cá; ghẹ; đại lý môi giới thương mại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, sơn vỏ bình ga.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ đóng gói; dịch vụ vận tải hàng hóa và vận tải hành khách bằng đường 
bộ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ đánh giá; kiểm định bình chịu áp lực.  
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(210) 4-2012-03712 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, cam 
(731) Công ty cổ phần Hoàng Đại 

Kim  (VN) 
Lầu 8, tòa nhà NICE, 467 Điện Biên 
Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo thương mại.  
 

Nhóm 42: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin; cụ thể là: quản trị hệ thống máy vi 
tính; dịch vụ thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. 

 
 

(210) 4-2012-03713 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.2 
(591) Đỏ, trắng, vàng 
(731) Nguyễn Bá Duyệt  (VN) 

A2-10-11 chung cư Lê Thành, đường An 
Dương Vương, phường An Lạc, quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị văn phòng như: máy vi tính; máy in, máy fax; máy 

phôtôcopy; linh kiện máy vi tính; chuột; bàn phím, linh kiện máy in; mực in; linh kiện 
máy fax: khay đựng giấy; linh kiện máy phôtôcopy: mực.  

 
 

(210) 4-2012-03714 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dược phẩm Nam Trân   (VN) 
21 Hà Huy Tập, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; kem dưỡng da, dầu gội đầu; sữa tắm, son môi; phấn bôi da.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-03715 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.1; 26.1.1; 1.13.1 
(591) Vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương đậm, 

xanh dương nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghiệp thực phẩm Việt 
Hưng   (VN) 
Đường Phan Văn Đối, ấp Tiền Lân, xã 
Bà Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Thịt hộp; cá hộp; tôm khô; mực khô; cá khô, canh ăn liền; nước dùng (xúp); 

nước mắm; bơ; mỡ có thể ăn được; dầu thực vật có thể ăn được; sữa, khoai tây rán; sữa 
chua; chất chiết ra từ thịt dưới dạng hạt để ăn liền; rau củ quả sơ chế và bảo quản; rau câu; 
thạch (dùng cho thực phẩm); thạch dừa; mứt hoa quả; trứng gia cầm; giăm bông; giò chả; 
chao.  

 
Nhóm 30: Mì ăn liền; phở ăn liền; bún ăn liền; hủ tiếu ăn liền; miến ăn liền, cháo ăn liền, 
bún không hủ tiếu khô; mì khô; gia vị (bột canh); gia vị dạng hạt (hạt nêm); xì dầu (nước 
tương); tương ớt; dấm bia, xốt ma-don-ne (mayonnaise); tương mù tạc; nước xốt (cà 
chua), giấm; bánh quy; bánh mỳ, kẹo; kẹo cao su; lát mỏng ngũ cốc (sấy khô); bột ngũ 
cốc; thạch hoa quả (bánh kẹo); kem lạnh; mì ống; chè (trà); cà phê; ca cao; đồ uống trên 
cơ sở trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đường; bột để làm bánh; 
bột mì; bột gạo; hương liệu dùng cho thực phẩm (trừ tinh dầu); bột nở; bột khoai tây dùng 
cho thực phẩm; sô cô la; bánh kẹo, nui(mì); gạo; mì ống; sữa chua đông lạnh; đồ uống 
trên cơ sở sô cô la; thực phẩm ăn nhanh từ ngũ cốc. 

 
Nhóm 32: Nước giải khát có ga; bia; đồ uống hỗn hợp (không có cồn), nước ép trái cây 
dùng làm thức uống giải khát, nước ép rau quả dùng làm thức uống giải khát; nước uống 
tinh khiết, nước sô đa(đồ uống); xi rô (đồ uống); tinh dầu để sản xuất đồ uống. 

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có chứa cồn (trừ bia); đồ uống có cồn chứa hoa quả, hỗn hợp đồ 
uống có cồn; nước ép trái cây có cồn, rượu rum. 

 
 

(210) 4-2012-03716 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.15.3 
(591) Trắng, đỏ, đỏ nhạt 
(731) ZHEJIANG SUPER LINK CABLE 

CO.,LTD  (CN) 
No.12, XiaYuqiao, Str, Linan, 
Hangzhou, Zhejiang ,China 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Ăng ten thu phát sóng vô tuyến điện; dây cáp điện; dây cáp đồng trục; đầu nối 
cho dây điện; máy vi tính; sợi cáp quang. 

 
 

(210) 4-2012-03717 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 3.7.6; 8.7.11 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xám 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Xuân 

Phát  (VN) 
ấp Sở Tại, xã Thạnh Phú, huyện Cái 
Nước, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 07: Lò ấp trứng.  
 

Nhóm 35: Mua bán trứng, gia cầm sống, gia cầm để cung cấp giống, thức ăn gia súc.  
 
 

(210) 4-2012-03718 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu Sắc Màu  (VN) 
19 Phan Phú Tiên, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, nước hoa, sữa tắm.  

 
 

(210) 4-2012-03720 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Lê Kim Hạnh  (VN) 

Số 01 Hùng Vương, phường 6, thành phố 
Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn 

nhanh (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ quán rượu; dịch vụ quán cà phê.  
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(210) 4-2012-03721 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Phúc  (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03722 (220) 05.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Hoàng Phúc  (VN) 
161/22 Ba Vân, phường 14, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03723 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; A11.3.4; 25.1.6; 26.1.1 
(731) Nguyễn Gia Huy   (VN) 

Số 6, phố Hành Mành, phường Hàng 
Gai, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vũ Gia và cộng sự 

(VUGIA&PARTNER CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 43: Bán đồ giải khát và đồ ăn tại chỗ (nhà hàng ăn uống, giải khát).  

 
 

(210) 4-2012-03724 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03725 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Track  
(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03726 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Track  
(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03727 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Xám, cam, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Track  
(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình.  
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(210) 4-2012-03728 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần Việt Track  
(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình.  

 
 

(210) 4-2012-03729 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Việt Track  
(VN) 
Phòng 1901, lầu 19, số 37 Tôn Đức 
Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh     

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giám sát hành trình.  

 
 

(210) 4-2012-03730 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Trần Văn Tới   (VN) 
Xóm 11, xã Phúc Hà, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

 
(511)   Nhóm 30: Chè, cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-03731 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH ASUMI  (VN) 
57 đường 36, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Cửa nhôm; cổng nhôm; hàng rào nhôm; lan can nhôm; thang nhôm; cầu thang 

nhôm. 
 

Nhóm 35: Mua bán: cửa nhôm; cổng nhôm; hàng rào nhôm; lan can nhôm; thang nhôm; 
cầu thang nhôm.  
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(210) 4-2012-03732 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế Hoàn Thiện  (VN) 
P 524, CT 16, KĐTM Định Công, tổ 27, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại nhôm, thép.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ trang trí nội ngoại thất công trình.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03733 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

Hổ Việt   (VN) 
86/192 Ông ích Khiêm, phường 14, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị định vị và chống trộm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03734 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH giải pháp và 
công nghệ GIS - VIETGIS  (VN) 
Số 2, ngõ 201, tổ 14, phố Bồ Đề, phường 
Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm máy tính (ghi sẵn) 
 

Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế, lập trình máy tính. 
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(210) 4-2012-03735 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 8.1.18; 26.1.1 
(591) Vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Ki Do   (VN) 
Khu công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, ấp 
Cây Sộp, xã Tân An Hội, huyện Củ Chi, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 

HA) 
 
(511)   Nhóm 30: Kem lạnh, mật ong; bánh ngọt; bánh quy; bánh ốc quế; sô cô la.  
 

Nhóm 32: Nước ngọt (đồ uống); nước trái cây(đồ uống); xi rô (đồ uống); đồ uống có ga; 
đồ uống không có cồn; bia.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; dịch vụ quản lý kinh doanh, 
dịch vụ quảng cáo và giới thiệu sản phẩm; kinh doanh nhượng quyền thương mại; quản lý 
chuỗi cửa hàng nhượng quyền thương mại; dịch vụ mua bán kem lạnh, mật ong, bánh 
ngọt, bánh quy, bánh ốc quế, sô cô la, nước ngọt: nước trái cây, xi rô, đồ uống có ga, đồ 
uống không có cồn, bia.  

 
Nhóm 43: Quán kem, cửa hiệu kem mang phong cách đặc trưng.  

 
 

(210) 4-2012-03736 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A19.7.16; 5.9.14; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Anh Đào   (VN) 
Khu công nghiệp Phú Diễn, Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-03737 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A19.7.16; 5.9.14; 26.13.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Anh Đào   (VN) 
Khu công nghiệp Phú Diễn, Cổ Nhuế, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1039 

(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
 

(210) 4-2012-03738 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  
(731) Công ty TNHH Hưng Long   (VN)

Số 39, Trần Thái Tông, tổ 36 phường Bồ 
Xuyên, thành phố Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ chiết nạp ga.  

 
 

(210) 4-2012-03739 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Người Tìm 
Đường  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Thịt, cá (không còn sống), bơ, trứng, sữa. 
 

Nhóm 30: Gạo các loại. 
 
 

(210) 4-2012-03740 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 26.3.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ du lịch Minh Luân  
(VN) 
44/6 Phan Châu Trinh, phường Minh An, 
thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện, chăm sóc sắc đẹp cho người.  

 
 

(210) 4-2012-03741 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 3.7.7; A3.7.24; 3.7.16; 
26.1.2 

(591) Xanh dương, vàng, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
phân bón Pháp Việt  (VN) 
37/247R Quang Trung, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 01: Phân bón; thuốc kích thích tăng trưởng cây trồng. 
 

Nhóm 05: Thuốc trừ sâu rầy; thuốc trừ cỏ dại; thuốc trừ bệnh cho các cây trồng. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. 
 
 

(210) 4-2012-03742 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.3.23 
(591) Trắng, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tam Việt Phát  (VN) 
Số 15/5 Tân Chánh Hiệp, khu phố 4, 
phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê và đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-03743 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 852209 10.11.2011 NZ 

(531) A25.3.15; 26.13.25; 26.1.6 
(731) MILLENNIUM PHARMACEUTICALS, 

INC.   (US) 
40 Landsdowne Street, Cambridge, 
Massachusetts, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người; chế phẩm dược để điều trị và phòng bệnh ung 

thư.  
 
 

(210) 4-2012-03744 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 852208 10.11.2011 NZ 

(531) 26.1.6; 26.13.25; A25.3.15 
(731) MILLIENNIUM 

PHARMACEUTICALS, INC.   (US) 
40 Landsdowne Street, Cambridge, 
Massachusetts, United States of America 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược dùng cho người; chế phẩm dược để điều trị và phòng bệnh ung 

thư.  
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(210) 4-2012-03745 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.1; A3.9.24; A11.1.4 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại xuất nhập khẩu 
Sài Gòn Mới  (VN) 
38/4 (số mới 227), Nguyễn Văn Linh, 
phường Bình Thuận, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng (dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống). 

 
 
 

(210) 4-2012-03746 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
AUSTDOOR   (VN) 
Số 35A, đường số 1, Trần Thái Tông, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cấu kiện phi kim loại vận chuyển được; cửa sổ 

(phi kim loại); cửa đi (phi kim loại); vách ngăn bằng nhựa; thủy tinh xây dựng (tấm lát, 
gạch và ngói thủy tinh).  

 
 
 

(210) 4-2012-03747 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; 26.13.25; 25.5.25; 26.4.4 
(591) Xanh dương, xanh dương nhạt, đen, đen 

nhạt, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nền tảng Kinh 
doanh Việt  (VN) 
Phòng 804, tòa nhà Thành Đông, 132-
138 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Kế toán; hỗ trợ quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; tư vấn tổ 

chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn quản lý nhân 
sự. 

 
Nhóm 36: Phân tích tài chính; tư vấn tài chính; quản lý tài chính; môi giới bất động sản; 
quản lý bất động sản; ủy thác quản lý tài chính.  
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(210) 4-2012-03748 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.13.24; A3.13.16 
(591) Trắng, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ du lịch Kiến Vàng  
(VN) 
41 Vĩnh Nam, phường 11, quận 8, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa, giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
 
 

(210) 4-2012-03749 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN    (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điểu 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  
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Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03750 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điểu 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sat), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03751 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điểu 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sat), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03752 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 
bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điểu 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sat), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03753 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03754 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  
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Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  
 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03755 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03756 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03757 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 
bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03758 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điểu 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sat), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03759 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  
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Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  
 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03760 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03761 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03762 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 
bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03763 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN    (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03764 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh dương sẫm, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau:  thiết 

bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  
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Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  
 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03766 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 

TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03768 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; 26.4.3; 26.4.9; 2.9.25 
(591) Đỏ, đen, xanh lá cây, xanh dương, xanh 

dương sẫm, vàng, đỏ trắng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đông dược 

Thuận Thiên Đường   (VN) 
Số nhà 8/22, ngõ 72, phố Bình Lộc, 
phường Thanh Bình, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc đông dược; thực phẩm dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 

chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-03769 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thiết bị và 

công nghệ Châu Giang   (VN) 
Số 8 ngõ 31 ngách 6 phố Phan Đình 
Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, 

phân bón, chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích 
y tế và thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc 
nhuộm gỗ, véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương 
liệu dùng cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), ga nhiên 
liệu, năng lượng điện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, 
chế phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn 
kiêng, thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim 
loại, khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim 
loại, vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, 
máy nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, 
máy khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, 
máy tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc 
nông nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài 
dao, máy hút bụi, máy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát 
điện, máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy 
cơ điện dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng cụ cắt, 
dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị ghi 
âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, 
kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành 
y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, 
vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp 
nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp 
chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, 
cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc 
trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim 
loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất 
làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm 
dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn 
chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho 
nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, Iều (trại), dây thừng, vật 
liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ 
bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, 
vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, 
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khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm 
tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò 
chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, 
chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả 
(trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, 
cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chưa cồn, nước ép trái 
cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
diêm, bật lửa, thuốc lá, thiết bị khoa học kỹ thuật, cửa ra vào, khung cửa sổ, tủ hút khí 
độc, thiết bị phòng thí nghiệm, thiết bị khử trùng không khí, máy và thiết bị làm sạch 
không khí, thiết bị chưng cất, thiết bị sấy, thiết bị khử trùng, thiết bị phân tích, thiết bị 
giáo giục. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03770 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3; 26.1.2; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Vân 
Hoa  (VN) 
36 đường 02, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 17: Băng keo cách nhiệt, cách điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03771 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.4.2; 3.4.13; 25.5.1 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Vân 
Hoa  (VN) 
36 đường 02, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Băng keo dán thùng carton. 
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(210) 4-2012-03772 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.5; A5.1.16; 26.1.2; A26.11.9 
(591) Xanh lá, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Mùa Vàng  (VN) 
977 Kha Vạn Cân, phường Linh Tây, 
quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 31: Giống cây trồng. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03773 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD.  

(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA) 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03774 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.5 
(731) SEONMI KIM   (TH) 

59 Radchadanivet, Pracharadbumpen, 
Huay.Khwang, Samsennok, 
Bangkok.10320, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
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(210) 4-2012-03775 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.3.15; 26.1.1; 26.2.3; 26.2.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

sản xuất - thương mại - xuất 
nhập khẩu mỹ phẩm Việt Pháp 
Successful  (VN) 
Số 110, Điện Biên Phủ, phường Mỹ Phú, 
thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03776 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà bằng gỗ như: bàn, ghế, giường, tủ, giá-kệ; đồ gỗ mỹ thuật.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03777 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Tuấn Anh   (VN) 

Đoàn Kết, phường Dương Nội, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Đồ dùng và dụng cụ gia đình như: miếng cọ rửa, bộ nồi nấu không dùng điện, 

bộ bát đĩa, bàn chải đánh răng, tác phẩm nghệ thuật bằng gốm sứ đất nung và thuỷ tinh, 
bộ đồ đựng gia dụng.  
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(210) 4-2012-03778 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03779 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea.  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03780 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03781 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03782 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03783 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư - phát triển Phú Gia  
(VN) 
Số 68, tổ 12, phường Định Công, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-03784 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quốc Gia   (VN) 
Số 127 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 
 

(210) 4-2012-03785 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quốc Gia   (VN) 
Số 127 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 
 

(210) 4-2012-03786 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quốc Gia   (VN) 
Số 127 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
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(210) 4-2012-03787 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quốc Gia   (VN) 
Số 127 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   

 
 
 
 

(210) 4-2012-03790 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.1; 26.4.2 
(591) Đỏ, xanh dương, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ sản xuất Tín Liên  
(VN) 
1018 Nguyễn Trãi, phường 14, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi (bạc đạn). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03791 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.15.15 
(591) Đỏ, hồng, ghi xám, trắng, đen 
(731) Lê Thị Hồng Hạnh   (VN) 

55/1D1 Quang Trung, phường 11, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 44: Cắt tóc, trang điểm, làm móng tay móng chân, thẩm mỹ viện.  
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(210) 4-2012-03793 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; 4.5.21 
(591) Đỏ huyết, xanh nước biển, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH phát triển 
công nghệ Anh Kiệt  (VN) 
169/20 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các thiết bị điện - điện tử, tin học, viễn thông, trang thiết bị thí 

nghiệm, thiết bị giảng dạy, trang thiết bị văn phòng; kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, 
máy móc, thiết bị nghiên cứu và sản xuất, thiết bị công nghệ sinh học, thiết bị y tế, thiết bị 
điện lạnh dân dụng và công nghiệp, điều hoà không khí, điện công nghiệp, thiết bị công 
nghệ hàn; mua bán máy móc, vật tư thiết bị phục vụ cho công nghiệp, dầu khí, khai thác 
tài nguyên, khoáng sản, nông, lâm, ngư nghiệp; đại lý mua, đại lý bán, ký gửi hàng hóa 
hàng thủ công mỹ nghệ, may mặc. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn, thiết kế hệ thống nghe nhìn, thiết bị điện - điện tử, tin học, viễn 
thông, trang thiết bị thí nghiệm, thiết bị giảng dạy, thiết bị văn phòng.  

 
 

(210) 4-2012-03794 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Hà Phúc Tuấn   (VN) 

Số 78E, tổ 4, phường Trung Liệt, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 19: Tấm nhựa ốp tường, ốp trần, vách ngăn bằng nhựa, phào nhựa dùng trong xây 

dựng. 
 
 

(210) 4-2012-03796 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân thực 

phẩm Đức Việt   (VN) 
Tổ 2, phường Trần Phú, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu ăn. 
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(210) 4-2012-03798 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) STARBUCKS CORPORATION (D/B/A 

STARBUCKS COFFEE COMPANY)  
(US) 
2401 Utah Avenue South, Seattle, 
Washington 98134, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quản trị kinh doanh; quản lý kinh doanh; nhượng quyền thương mại, cụ thể là 

cung cấp sự hỗ trợ kỹ thuật trong việc thành lập và điều hành hoạt động nhà hàng ăn 
uống, quán ăn, quán phục vụ đồ uống chè (trà), quán cà phê và quán rượu có ăn nhẹ; dịch 
vụ bán lẻ trong lĩnh vực: cà phê, chè, cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị pha 
chè chạy bằng điện và không chạy bằng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp, các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, nước hoa dùng trong phòng, nến, nến thơm và hương (nhang) để 
thắp; phân phối bán buôn, cửa hàng bán buôn và các dịch vụ đặt hàng bán buôn, tất cả 
đều trong lĩnh vực: cà phê, chè, cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị pha chè 
chạy bằng điện và không chạy bằng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp, các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, nước hoa dùng trong phòng, nến, nến thơm và hương (nhang) để 
thắp; dịch vụ đặt mua hàng quạ đường bưu điện và dịch vụ đặt mua hàng bằng ca-ta-lô 
qua đường bưu điện, dịch vụ đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến bằng máy vi tính, dịch vụ đặt hàng trực tuyến và dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến 
tất cả trong lĩnh vực: cà phê, chè, cacao, thức ăn đóng gói và chuẩn bị sẵn, thiết bị pha chè 
chạy bằng điện và không chạy bằng điện, đồ dùng gia đình, đồ dùng nấu bếp, các sản 
phẩm chăm sóc cá nhân, nước hoa dùng trong phòng, nến, nến thơm và hương (nhang) để 
thắp; dịch vụ đăng ký và đặt hàng mua quà tặng trực tuyến bằng máy vi tính. 

 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, quán ăn bán đồ ăn nhẹ, 
quán phục vụ đồ uống chè (trà), nhà hàng nhỏ bán đồ uống và đồ ăn nhẹ và quán cà phê, 
nhà hàng bán thức ăn mang về, và dịch vụ của nhà hàng giao hàng tận nhà cho khách 
hàng (chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống); dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (cho liên hoan, tiệc) do nhà hàng thực hiên, dịch vụ cung cấp thức ăn 
theo hợp đồng (chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống) do nhà hàng thực hiên; 
chuẩn bị thức ăn; chuẩn bị và bán thức ăn và đồ uống để mang về do nhà hàng thực hiện. 

 
 

(210) 4-2012-03800 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HOSHINO GAKKI CO., LTD.   (JP) 

22, 3-chome, Shumoku-cho, Higashi-ku, 
Nagoya-shi Aichi-ken 461-8717 Japan  

(540) 

 (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 
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(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; bộ phận tạo âm nền cho nhạc cụ; núm vặn dây đàn dung cho 
nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; móng gảy dùng cho nhạc cụ dây; gịá giữ nhạc cụ; dây 
dùng cho nhạc cụ; âm thoa (dụng cụ tạo ra âm thanh ở một độ cao nhất định). 

 
 

(210) 4-2012-03801 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 25.1.25 
(731) HOSHINO GAKKI CO., LTD.    (JP) 

22, 3-chome, Shumoku-cho, Higashi-ku, 
Nagoya-shi Aichi-ken 461-8717 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 15: Dụng cụ âm nhạc; bộ phận tạo âm nền cho nhạc cụ; hộp dùng cho nhạc cụ; giá 

giữ nhạc cụ; dùi trống; mặt trống; âm thoa (dụng cụ tạo ra âm thanh ở một độ cao nhất 
định). 

 
 

(210) 4-2012-03802 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Tân An   (VN) 
Số 9, đường số 5, khu tiểu thủ công 
nghiệp An Xuyên, khóm 3, phường Tân 
Xuyên, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân vi sinh (được sản xuất từ rác thải sinh hoạt).  
 

Nhóm 37: Dịch vụ khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ xử lý các chất ô nhiễm môi trường; xử lý chất thải rắn sinh hoạt; tái 
chế nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-03803 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và dịch vụ kỹ 
thuật Huê Thành   (VN) 
33/2A Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán trang thiết bị sử dụng cho nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ chuyển giao công nghệ sản xuất phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt.  
 
 
 

(210) 4-2012-03806 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần Anh Việt ¸  

(VN) 
40B2 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; khăn trải bàn bằng vải; khăn tắm; vỏ gối; vỏ nệm.  

 
 
 

(210) 4-2012-03807 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 08: Dao cạo và lưỡi dao cạo râu; dụng cụ cạo râu, hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp 

đựng lưỡi dao cạo và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả có chứa lưỡi dao cạo; các phần và 
bộ phận của các sản phẩm nói trên.  

 
 
 

(210) 4-2012-03808 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Hiệp 

Thuận Thành   (VN) 
Phòng 104, nhà A3, tập thể Công ty cơ 
khí Hà Nội, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-03809 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kiến Việt   (VN) 

437/2 Lê Đức Thọ, phường 16, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y). 

 
 

(210) 4-2012-03810 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Tân Xuân  (VN) 
15/8G ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-03811 (220) 06.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại dịch vụ xuất nhập khẩu 
Tân Xuân  (VN) 
15/8G ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn thực phẩm, thủy sản.  

 
 

(210) 4-2012-03812 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược liệu TW2 - Phytopharma 
Sài Gòn  (VN) 
42 Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-03813 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lam, trắng 
(731) YALE UNIVERSITY  (US) 

105 Wall Street, New Haven, CT 06520, 
United States 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: áo phông ngắn tay, áo lót thấm mồ hôi; áo sơ mi có cổ; đồ đội đầu; quần lót 

dài thấm mồ hôi; quần soóc; áo phông ngắn tay cho thanh niên, áo lót thấm mồ hôi cho 
thanh niên, áo sơ mi có cổ cho thanh niên, đồ đội đầu cho thanh niên.  

 
 
(210) 

 
4-2012-03814 

 
(220) 

 
07.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 3.1.14; 6.1.2 
(731) SHANGHAI XINJIA PERFUME CO., 

LTD.  (CN) 
No.2076, Waiqian Road, Waigang 
Town, Jiading District, Shanghai, China 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh chất bạc hà (tinh dầu); dầu ete; hương liệu (tinh dầu); tinh dầu cây khuynh 

diệp; nước hoa; dầu cây châu thụ; nguyên liệu cho mỹ phẩm cụ thể như chất thơm cho mỹ 
phẩm, bạc hà để sản xuất nước hoa, tính dầu; chiết xuất của nước hoa.  

 
 

(210) 4-2012-03816 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Thảo dược 

Nhật Bình  (VN) 
58 Hồ Ngọc Lân 2, phường Kinh Bắc, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn (mua bán) máy móc thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm, bán lẻ (mua bán) lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh cụ thể như: gạo, 
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thịt, cá, rau; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị trường, 
thăm dò dư luận; môi giới thương mại. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03818 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; A3.13.24; 25.1.25 
(591) Vàng, hồng cánh sen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng hạ 
tầng Bình An  (VN) 
Đội 10, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, 
huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư chuyên ngành địa kỹ thuật cụ thể là: vải địa kỹ thuật 

Geotexties, vải lọc không dệt filbab (NFI) Nowoven Geotextile, vải phân cách dệt SapFab 
(GSI) Woven Geotextile, vải gia cường dệt HisFab (GFI) Woven Geotextile, vải phức hợp 
ComFab (CFI) Composite Geotextile) và thiết xử lý môi trường; mua bán vật liệu xây 
dựng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp, giao thông thủy lợi, đường 
dây và trạm biến áp đến 35 KW (không bao gồm xây dựng, lắp đặt các thiết bị và phương 
tiện báo cháy; phòng cháy, chữa cháy).  

 
Nhóm 42: Tư vấn, thiết kế xây dựng; tư vấn và chuyển giao công nghệ địa kỹ thuật và môi 
trường.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03819 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) JAPAN HAMWORTHY & CO., LTD.  

(JP) 
Omodaka Bldg., 1-15-1, Shigino-nishi, 
Joto-ku, Osaka 536-0014, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 12: Bánh lái của tàu thủy; cơ cấu lái và đổi hướng của tàu thủy.  
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(210) 4-2012-03820 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.17.11; A1.5.3 
(591) Xanh dương, xanh rêu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vận tải Quốc Dũng  (VN) 
68/15 Ngô Chí Quốc, phường Bình 
Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng ô tô, dịch vụ chuyên chở hàng hóa; vận tải. 
 

Nhóm 40: Xử lý rác thải. 
 
 

(210) 4-2012-03821 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Khang Thịnh Nguyễn  (VN) 
194 Nguyễn Hữu Thọ, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ nhà hàng cung cấp thức ăn 

đồ uống.  
 
 

(210) 4-2012-03822 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) xanh dương, đỏ, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hoàn Mỹ VO NE  
(VN) 
647 C xa lộ Hà Nội, phường Bình Thắng, 
thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương  

 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột, thực phẩm cho trẻ sơ sinh. 

 
 

(210) 4-2012-03823 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  
(731) Trần Quang ánh   (VN) 

9 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; cửa kéo bằng kim loại; phụ kiện kèm theo cửa cuốn 
bằng kim loại; trục cửa cuốn bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2012-03824 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nguyên liệu sữa Bình 
Minh  (VN) 
569 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dành cho em bé. 
 

Nhóm 29: Sữa bột; sữa nước.  
 
 
 

(210) 4-2012-03825 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Nâu đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Đỗ Văn Giới  (VN) 
Cấp Rang, Suối Tre, huyện Long Khánh, 
tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cà phê nhân tạo (chất thay thế cà phê); cà phê sữa; hương liệu cà phê; 

đồ uống trên cơ sở cà phê. 
 
 
 

(210) 4-2012-03826 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.3; A24.15.15 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và sản xuất Tân 
Thịnh  (VN) 
152, đường Quán Thánh, phường Quán 
Thánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Nhà vệ sinh di động, bệ xí bệt, bệ xí bệt đa chức năng (chức năng sưởi ấm, khử 

mùi, rửa/và hoặc sấy khô), chậu tiểu nam, chậu tiểu nữ, những phụ kiện của hệ thống ống 
dẫn nước, vòi nước. 
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(210) 4-2012-03827 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 4.5.2; 4.5.3; 26.3.4; 26.1.6 
(591) Vàng, xanh dương 

(540) 

  

(731) Trung tâm Tư vấn Phát hiện 
sớm và Chăm sóc Trẻ em tàn 
tật  (VN) 
Khu Cơ quan Nội chính, cuối đường Vũ 
Trọng Phụng, phường Nhân Chính, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ y tế.  
 
 
 

(210) 4-2012-03828 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
Midland, Michigan 48674, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng cho các quy trình sản xuất tiếp theo; polymer điều hòa được 

sử dụng trong sản xuất các sản phẩm chăm sóc sức khỏe con người.  
 
 
 

(210) 4-2012-03829 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CUMBERLAND 

PHARMACEUTICALS, INC.   (US) 
2525 West End Avenue, Suite 950, 
Nashville, Tennessee 37203, United 
States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược để điều trị sốt và đau, để bít các luồng thông trong trường hợp 

còn ống động mạch, để điều trị các chứng tạo axit lactic, nhiễm trùng, nhiễm trùng cấp, 
nhiễm trùng máu, và để ức chế xyclo oxygenaza 1 và 2. 
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(210) 4-2012-03830 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC.  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại; chế phẩm diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc 

diệt cỏ và thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-03831 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DOW AGROSCIENCES LLC.  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, 
Indiana 46268, United States of America

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt loài gây hại; chế phẩm diệt động vật có hại; thuốc diệt nấm; thuốc 

diệt cỏ và thuốc trừ sâu.  
 
 

(210) 4-2012-03832 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) MINEBEA CO., LTD.  (JP) 

4106-73 Oaza Miyota, Miyota-machi, 
Kitasaku-gun, Nagano, Japan 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 07: ổ bi, bạc lót (bộ phận của máy); bạc lót dùng cho trục truyền; máy và dụng cụ 

gia công kim loại, dụng cụ cắt hợp kim cứng, dụng cụ cắt dùng cho máy; khuôn đúc và 
khuôn tạo hình kim loại; đầu máy kéo không chạy bằng; điện không dùng cho phương 
tiện giao thông trên bộ (không dùng cho máy nghiền dùng sức nước và sức gió) và các bộ 
phận của chúng; trục, trục bánh xe hoặc trục đứng, bạc lót; khớp nối trục hoặc bộ nối (bộ 
phận của máy không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ), hộp số không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ; bộ bánh răng không dùng cho phương tiện giao thông trên 
bộ; ổ đỡ (bộ phận của máy); bộ khởi động dùng cho động cơ và động cơ nổ; động cơ một 
chiều và động cơ xoay chiều (không bao gồm cho phương tiện giao thông trên bộ, nhưng 
bao gồm bộ phận dùng cho động cơ một chiều và động cơ xoay chiều); động cơ dẫn động 
chạy bằng điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ dẫn động, 
động cơ điện (không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ); động cơ (không dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ), máy phát điện một chiều; máy phát điện xoay chiều; trục 
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nối không dùng cho phương tiện giao thông trên bộ; máy và dụng cụ chạy bằng khí nén 
và thủy lực; máy thổi, quạt thổi hướng trục. 

 
Nhóm 09: Máy và thiết bị viễn thông; thiết bị truyền âm thanh; loa; vỏ loa phóng thanh; 
loa liền công suất; máy và thiết bị điện tử và bộ phận của chúng; bàn phím máy tính; thiết 
bị ngoại vi máy tính; cuộn cảm biến (điện); bộ biến tần (điện); máy và dụng cụ đo; thiết 
bị đo áp lực; áp kế; thiết bị và dụng cụ cân; cân tiểu ly; máy chiếu quang học; thiết bị và 
dụng cụ quang học; đèn quang học.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ tiếp thị và khuyến mãi; dịch vụ quảng cáo bán 
hàng; dịch vụ phổ biến tài liệu quảng cáo; dịch vụ phân phát tài liệu quảng cáo; dịch vụ tổ 
chức quảng cáo; dịch vụ tư vấn liên quan tới quảng cáo; dịch vụ tổ chức và điều hành hội 
chợ và triển lãm cho mục đích quảng cáo; dịch vụ quảng cáo tiếp thị trực tiếp; dịch vụ 
triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo, dịch vụ thông tin liên quan tới quảng 
cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ quảng cáo tuyển dụng 
nhân công; dịch vụ xúc tiến (quảng cáo) kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-03833 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A26.11.12; 7.3.11 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần thời trang 
Trịnh  (VN) 
Số 26, phố Trần Quý Cáp, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 
2. Huỳnh Minh Phương   (VN) 
Số 5 M3, ngõ 56, Nguyễn An Ninh, 
phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, túi sách, cặp da, dây lưng, ví da, đồ da.  
 

Nhóm 42: Thiết kế thời trang.  
 
 

(210) 4-2012-03834 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH UNIVER Việt 
Nam  (VN) 
127 Dương Văn Dương, quận Tân Phú, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 

tắm; dầu gội đầu; kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
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(210) 4-2012-03835 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Công Tuấn  (VN) 
501C - TT 30B Đoàn Thị Điểm, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn hàng hóa phục vụ tiêu dùng của con người tại siêu 

thị, cửa hàng và các phương tiện truyền thông điện tử như website, tivi (hàng hóa bao gồm 
« tô, xe máy, đồ điện, điện tử đồ dùng nhà bếp, đĩa nhạc, sách, giầy dép, quần áo, mỹ 
phẩm, hóa phẩm, thực phẩm).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03836 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2; A26.3.5 (540) 

  

(731) Trần Công Tuấn  (VN) 
501C - TT 30B Đoàn Thị Điểm, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn hàng hóa phục vụ tiêu dùng của con người tại siêu 

thị, cửa hàng và các phương tiện truyền thông điện tử như website, tivi (hàng hóa bao gồm 
« tô, xe máy, đồ điện, điện tử đồ dùng nhà bếp, đĩa nhạc, sách, giầy dép: quần áo, mỹ 
phẩm, hóa phẩm, thực phẩm).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03837 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2; A26.3.5 (540) 

 

(731) Trần Công Tuấn  (VN) 
501C - TT 30B Đoàn Thị Điểm, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ bán lẻ, bán buôn hàng hóa phục vụ tiêu dùng của con người tại siêu 

thị, cửa hàng và các phương tiện truyền thông điện tử như website, tivi (hàng hóa bao gồm 
« tô, xe máy, đồ điện, điện tử đồ dùng nhà bếp, đĩa nhạc, sách, giầy dép, quần áo, mỹ 
phẩm, hóa phẩm, thực phẩm).  
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(210) 4-2012-03838 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 7.1.24; 26.4.9 
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần địa ốc Trung 
Nam Đà Lạt (Trung Nam Da 
Lat Land)  (VN) 
05 Bà Triệu, phường 4, thành phố Đà 
Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ bất động sản; đánh giá bất động sản; cho thuê căn hộ; quản lý tài sản 

bất động sản; môi giới bất động sản; môi giới chứng khoán và kỳ phiếu. 
 
 

(210) 4-2012-03839 (220) 09.12.2010 
(641) 4-2010-25972 (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.2; A7.1.11; 7.1.24; 26.3.1; 7.3.11 
(591) Xanh dương, da cam, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SUMI  (VN) 
Số 144 Nguyễn Khuyến, phường Văn 
Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; các loại cửa bằng kim loại: cửa cuốn, cửa sổ, 

cửa ra vào, vách ngăn bằng kim loại; phụ kiện cho cửa bằng kim loại.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; cửa nhựa dùng cho các công trình xây dựng, 
cửa gỗ dùng cho các công trình xây dựng; cửa kính; phụ kiện cho cửa phi kim loại.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, lắp đặt công trình xây dựng liên quan đến cửa.  

 
 

(210) 4-2012-03840 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; 5.7.6; A11.3.7; A11.3.20; 8.7.5 
(591) Đỏ, vàng nhạt, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Thương   (VN) 
Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng 
Nam  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hạt điều. 
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(210) 4-2012-03841 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 25.5.25 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại Đại Minh  (VN) 
Xóm 16, xã Diễn Yên, huyện Diễn Châu, 
tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 

 
 
 

(210) 4-2012-03842 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.2; A26.11.12; 26.3.4 
(591) Đỏ, trắng, xanh dương đậm, xanh da trời, 

xanh dương nhạt, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Phú 
Hưng  (VN) 
Khối 2, phường Bến Thuỷ, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 30: Đá tinh khiết 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 
 
 

(210) 4-2012-03844 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.5.1; 24.15.1; 3.7.17 
(591) Xanh dương sẫm, xám bạc, vàng cam, 

tím, trắng, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty CP xây dựng thương 
mại Việt Anh  (VN) 
Số 7, đường Hermann Gmeiner, khối 
Yên Bình, phường Hưng Phúc, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng trang trí nội thất, vật tư điện - nước, vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, đường bộ, điện, nước thủy lợi. 
 

Nhóm 39: Kinh doanh dịch vụ vận tải hàng hoá bằng đường bộ. 
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(210) 4-2012-03846 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm U.N.I 

Việt Nam  (VN) 
Phòng 1216, tòa nhà CT4C-X2, Bắc Linh 
Đàm, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03847 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.6; A25.7.6; A25.7.7; 17.1.1; 
A17.1.2 

(731) KAO KABUSHIKI KAISHA (ALSO 
TRADING AS KAO CORPORATION)  
(JP) 
14-10, Nihonbashi Kayabacho 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 03: Chất tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất làm sạch, đánh bóng, tẩy dầu 

mỡ và mài mòn; xà phòng, nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03848 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược chất; thuốc; chế phẩm thuốc dùng để ngăn ngừa, điều trị 

và/hoặc làm giảm các bệnh và các rối loạn đường hô hấp.  
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(210) 4-2012-03849 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất; thuốc; chế phẩm thuốc.  
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; ống xịt thuốc; linh kiện 
và phụ tùng của thiết bị và dụng cụ y tế; linh kiện và phụ tùng của thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; linh kiện và phụ tùng của ống xịt thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-03850 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; ống xịt thuốc; linh kiện 

và phụ tùng của thiết bị và dụng cụ y tế; linh kiện và phụ tùng của thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; linh kiện và phụ tùng của ống xịt thuốc.  

 
 

(210) 4-2012-03851 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GLAXO GROUP LIMITED  (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị và dụng cụ phẫu thuật; ống xịt thuốc, linh kiện 

và phụ tùng của thiết bị và dụng cụ y tế; linh kiện và phụ tùng của thiết bị và dụng cụ 
phẫu thuật; linh kiện và phụ tùng của ống xịt thuốc.  
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(210) 4-2012-03852 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03853 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ  (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-03854 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cơ khí Huân 
Tước  (VN) 
59/13 ấp Tiền Lân, xã Bà Điểm, huyện 
Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Nồi hơi (bộ phận của máy). 

 
 

(210) 4-2012-03856 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH MTV sản xuất 
thương mại VINALAC  (VN) 
27 Bác ái, phường Tân Thanh, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 
 

(210) 4-2012-03857 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.16; 26.1.2 
(731) KIM JAE MOO  (KR) 

106-602, Mapo-Samsung Apt, #550, 
Dohwa-Dong, Mapo-Gu, Seoul, Korea 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 03: Vải ráp; giấy ráp, vật liệu mài mòn.  

 
 

(210) 4-2012-03858 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20; 3.4.13; A3.4.4; 24.1.1 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hương Bộc  
(VN) 
Xã Thạch Hương, huyện Thạch Hà, tỉnh 
Hà Tĩnh  

 
(511)   Nhóm 33: Rượu. 

 
 

(210) 4-2012-03859 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.13.25; A5.5.20; 1.15.17 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Xuân Phúc  (VN) 
Số 233 Phương Danh, thị trấn Đạp Đá, 
huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải bằng xe ôtô; cho thuê xe ô tô, dịch vụ bốc dỡ; dịch vụ lưu kho.  

 
 

(210) 4-2012-03860 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hồng Nhật   (VN) 
Số 81 đường Hai Bà Trưng, phường Lê 
Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định   
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-03861 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Hồng Nhật   (VN) 
Số 81 đường Hai Bà Trưng, phường Lê 
Lợi, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình 
Định    

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03862 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
nền móng và công trình 
ngầm FECON  (VN) 
Tầng 15 tháp CEO, lô HH2-1, khu đô thị 
Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, xã Mễ 
Trì, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Cột bê tông trong xây dựng công trình.  
 

Nhóm 35: Mua bán thiết bị xây dựng; mua bán vật liệu xây dựng; mua bán khoáng sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình công nghiệp, dân dụng, giao thông, thủy lợi; khai thác 
khoáng sản thi công san đắp nền mỏng, xử lý nền mỏng, dịch vụ xây dựng các công trình 
hạ tầng đô thị, dịch vụ xây dựng. 

 
Nhóm 42: Khảo sát thí nghiệm, đo đạc địa hình xây dựng công trình, địa chất công trình 
xây dựng, thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp.   

 
 

(210) 4-2012-03863 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BIOVAIL LABORATORIES 

INTERNATIONAL (BARBADOS) SRL  
(BB) 
Welches, Christ Church, Barbados 
BB17154. 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược phẩm dùng để điều trị bệnh Huntington (bệnh rối loạn thần 
kinh có di truyền); dược phẩm dùng để điều trị chứng múa giật, dược phẩm dùng để điều 
trị bệnh rối loạn tăng động; dược phẩm dùng để điều trí bệnh rối loạn thần kinh và rối 
loạn vận động.  

 
 

(210) 4-2012-03864 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ARIZONA CHEMICAL COMPANY, 

LLC   (US) 
4600 Touchton Road East, Suite 1200, 
Jacksonville, FL 32246, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia hóa học dùng trong sản xuất cao su; hóa chất dùng trong gia công 

chế biến cao su.  
 
 

(210) 4-2012-03865 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.4 
(591) Xanh dương, trắng, đen 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại - dịch vụ Ngân Cơ   (VN) 
429 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bồn tắm; vòi tắm; vòi khóa mở nước dùng trong nhà tắm và 

bếp bồn rửa bát (gắn cố định); chậu rửa mặt (gắn cố định). 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giương soi; đồ đạc trong nhà bằng kim loại.  
 
 

(210) 4-2012-03866 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.16; A5.5.20; 26.1.1; 2.9.14 
(591) Vàng, nâu đỏ 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Hoa Sen   (VN) 
Số 9, đại lộ Thống Nhất, khu công 
nghiệp Sóng Thần II, huyện Dĩ An, tỉnh 
Bình Dương  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 01: Keo dán dùng trong công nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-03867 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thời trang Đan 

Châu  (VN) 
109/12 Bình Quới, phường 27, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; nón (mũ); tất (vớ). 

 
 

(210) 4-2012-03870 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.8 
(731) QUAN SHENG HERBAL 

PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (TW) 
No. 93-22, Shihlin Village, Liuying, 
Liuying Dist., Tainan City 736, Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược thảo Trung Quốc; dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng dùng cho mục 

đích y tế; thuốc được kê theo đơn và không kê theo đơn dùng để điều trị bệnh đải đường; 
thuốc được kê theo đơn và không kê theo đơn dùng để giảm lượng cholesterol, thuốc dùng 
cho người; thuốc mỡ dược phẩm; thảo mộc dùng cho mục đích dược phẩm; axit amin 
dùng cho mục đích y tế; thuốc được kê theo đơn và không kê theo đơn dùng để điều trị rối 
loạn tim mạch; khoáng chất bổ sung cho thực phẩm; miếng che mắt bị thương dùng cho 
mục đích y tế. 

 
 
(210) 

 
4-2012-03871 

 
(220) 

 
07.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 26.1.1; A25.3.13; 24.15.21; 4.5.2 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng nâu 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em, sữa dạng lỏng dành cho trẻ sơ sinh và 

trẻ em. 
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(210) 4-2012-03872 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.13; 24.15.21; 4.5.2 
(591) Xanh da trời, trắng, vàng nâu 
(731) FRIESLAND BRANDS B.V.  (NL) 

Stationsplein 4, 3818 LE 
AMERSFOORT, the Netherlands 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Sữa bột dành cho trẻ sơ sinh và trẻ em, sữa dạng lỏng dành cho trẻ sơ sinh và 

trẻ em. 
 
 
 

(210) 4-2012-03873 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ABBOTT CARDIOVASCULAR 

SYSTEMS INC.  (US) 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, 
California, USA, 95054 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ phẫu thuật, thiết bị và dụng cụ y tế, cụ thể là: ống thông 

đường tiểu, hệ thống ống thông (đỡ) mạch truyền dẫn (stent), ống thông (đỡ) mạch 
(stent), bong bóng (có tác dụng làm giãn nở mạch hay đường dẫn), vật liệu làm bong bóng 
để làm giãn nở mạch hay đường dẫn, ống thông đường tiểu gắn bong bóng, kẹp mạch 
máu, ống dẫn thông đường tiểu, ống thông đường tiểu giãn nở, dây dẫn hướng dùng trong 
y tế, ống thông dẫn, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) tự mở lớn ngoại biên và dùng 
cho mật, hệ thống ống thông (đỡ) mạch (stent) để đưa thuốc vào, và hệ thống ống thông 
(đỡ) mạch vành phủ thuốc everolimus (một trong các loại thuốc ức chế thành mạch phát 
triển dày lên quả mức nhằm làm giảm tái hẹp động mạch vành). 

 
 
 

(210) 4-2012-03874 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Viết Tuấn  (VN) 
Số nhà 29, ngách 87/19, ngõ 87, đường 
Tân Xuân, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 27: Giấy dán tường. 
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(210) 4-2012-03875 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DAPPER GENERAL APPAREL 

COMPANY LIMITED  (TH) 
662/51-59 Soi Charoensuk, Rama 4 
Road, Klongtoey, Bangkok 10110, 
Thailand 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay. 
 

Nhóm 25: Quần các loại, áo, áo thun ngắn tay, quần áo bò, bộ quần áo, thắt lưng (trang 
phục), giầy dép. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03876 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MASTER TOBACCO COMPANY LTD.  

(VG) 
TRIDENT CHAMBERS, ROAD 
TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN 
ISLANDS 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03877 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MASTER TOBACCO COMPANY LTD.  

(VG) 
TRIDENT CHAMBERS, ROAD 
TOWN, TORTOLA, BRITISH VIRGIN 
ISLANDS 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu. 
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(210) 4-2012-03879 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xám, xanh 
(731) Công ty TNHH giải pháp Thiên 

An  (VN) 
49/7A Hoài Thanh, phường 14, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Các sản phẩm điện tử như: đầu ghi hình, camera. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03880 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Bodegas y VinÏdos de 

Aguirre S.A.  (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03881 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Bodegas y VinÏdos de 

Aguirre S.A.   (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2012-03882 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Bodegas y VinÏdos de 

Aguirre S.A.   (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03883 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Bodegas y VinÏdos de 

Aguirre S.A.   (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03884 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Bodegas y VinÏdos de 

Aguirre S.A.   (CL) 
Av. Mejico 1199, Recoleta, Santiago, 
Chile  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia).  
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(210) 4-2012-03887 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón 
Hưng Điền  (VN) 
Số 12, thôn 3, xã Hòa Khánh, thành phố 
Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ vi sinh; phân bón; phân ủ; phân bón sử dụng trong nông 

nghiệp; phân lân; phân đạm. 
 
 
 

(210) 4-2012-03888 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Nhũ vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
khách sạn Quỳnh Anh  (VN) 
233-235 Phan Xích Long, phường 7, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ cung 

cấp chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách sạn. 
 
 
 

(210) 4-2012-03889 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; A5.5.20; 26.13.25 
(731) Công ty cổ phần bán lẻ trực 

tuyến OSS Việt Nam  (VN) 
Lô 15, C16, khu đô thị Định Công, 
phường Định Công, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: giày dép, vải, hàng may sẵn (quần áo), hàng giả da (túi xách, quần 

áo, giày dép), nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh, giường, tủ, bàn, ghế, máy vi 
tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông: máy 
điện thoại, bộ đàm, đồ điện gia dụng: đèn và bộ đèn điện.  
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(210) 4-2012-03890 (220) 07.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 26.1.4; 26.1.2 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất - 
thương mại - xây dựng Phúc 
Thịnh  (VN) 
Số 116, đường Phan Bội Châu, khóm 3, 
phường 7, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

 
(511)   Nhóm 19: Cửa nhựa, vách ngăn bằng nhựa dùng trong xây dựng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03891 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Vũ Thị Kim 
Dung  (VN) 
Sạp B11 khu 3A, chợ Tân Bình, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: quần áo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03892 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Sư Tử Xanh  (VN) 
Số 82/8 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 24: Chăn mÒn giường; vải bọc nệm gối; rèm cửa; khăn phủ gối; ga trải giường; 

khăn tắm. 
 

Nhóm 25: Quần; áo;  giày; dép; nón; tất. 
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, dép, nón, tất, chăn mÒn giường, vải bọc nệm gối, rèm 
cửa, khăn phủ gối, ga trải giường, khăn tắm; quảng cáo thương mại. 
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(210) 4-2012-03893 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xây dựng PNV  (VN) 
Thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03894 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và xây dựng PNV  (VN) 
Thôn Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật Hợp danh Phương Đông 

(ORIENT LAW FIRM PARTNERSHIP)
 
(511)   Nhóm 02: Sơn xây dựng. 
 

Nhóm 19: Bột bả tường. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03895 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; A26.3.6; 24.15.21 
(591) Đen, xám 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quy hoạch 
kiến trúc Việt  (VN) 
614-616-618 đường 3 Tháng 2, phường 
14, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 42: Tư vấn kiến trúc; kiến trúc; lập quy hoạch đô thị; trang trí (thiết kế) nội thất; 

thiết lập bản vẽ xây dựng. 
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(210) 4-2012-03897 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.8; 3.1.16 (540) 

  

(731) Phạm Anh Đức  (VN) 
Số 21, đường 43, khu phố 7, phường 
Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Cặp; ba lô; túi sách; vali; ví. 
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-03898 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 4.5.2; 4.5.3 
(591) Da cam, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị bảo hộ 
phòng cháy chữa cháy Bảo 
Nhân  (VN) 
147 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Quần áo bảo hộ bằng Amiăng để chống lửa; găng tay bảo hộ bằng Amiăng để 

chống tai nạn; quần áo bảo hộ phòng chống tai nạn, phòng chống bức xạ và phòng chống 
cháy; quần áo bảo hộ phòng chống cháy; bộ lọc dùng cho mặt nạ hô hấp; thiết bị báo 
cháy; máy bơm cứu hỏa; thang thoát hiểm; thiết bị dập lừa; găng tay bảo hộ phòng chống 
tai nạn; thiết bị và dụng cụ cứu hộ; mặt nạ bảo hộ; thiết bị bảo hộ phòng chống tai nạn 
cho cá nhân; mặt nạ bảo hiểm; mặt nạ phòng độc để lọc không khí; mặt nạ phòng độc; 
giày bảo hộ phòng chống tai nạn, bức xạ và lửa; mũ bảo hộ. 

 
Nhóm 17: Vòi cứu hỏa; găng tay cách điện, cách nhiệt; vải dệt cách điện, cách nhiệt; vật 
liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt; nhựa nhân tạo (bán thành phẩm); nhựa tổng hợp 
(bán thành phẩm). 

 
Nhóm 25: Giày cao cổ; giày ống; quần áo; trang phục; găng tay (trang phục); giày cao su; 
găng tay hở ngón; bao tay (trang phục); giày; đồng phục. 

 
 

(210) 4-2012-03899 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-03900 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại tổng hợp Việt My  
(VN) 
101/35 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt; nước hoa; chất khử mùi dùng cho 

cá nhân. 
 
 

(210) 4-2012-03901 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh cốm, trắng 
(731) Công ty TNHH phụ tùng ô tô 

chính hãng ái Sinh   (VN) 
948 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 12: Đĩa xích của xe cộ, đĩa xích xe máy, xích xe cộ, xích xe máy và các phụ tùng 

xe cộ khác thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-03902 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.4; A25.7.21; 26.7.25 
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH thương mại Hà 

Trang   (VN) 
185/1 8 Nguyễn Phúc Chu, phường 15, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp đồng trục truyền hình (dùng để truyền tín hiệu âm thanh và hình ảnh), 

dây cáp mạng máy vi tính, dây loa; máy biến áp; máy rửa đĩa (CD, VCD, DVD).  
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(210) 4-2012-03903 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Bùi Thị Hiền  (VN) 
Thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh 
Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Hương nhang thắp các loại.  

 
 

(210) 4-2012-03904 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25; 25.7.20 
(591) Trắng, đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dệt May Hà Nội   (VN) 
Số nhà 14, ngõ 144, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần, áo may sẵn, vải, sợi và các phụ kiện của ngành dệt may.  

 
 

(210) 4-2012-03905 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.9; 26.13.25; 25.7.20 
(591) Trắng, đen, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Dệt May Hà Nội    (VN) 
Số nhà 14, ngõ 144, phố Quan Nhân, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo may sẵn.  

 
 

(210) 4-2012-03906 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM   (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 

ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-03907 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Võ Tường Công   (VN) 
Số 280/110/14 Bùi Hữu Nghĩa, phường 
02, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-03908 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Võ Tường Công    (VN) 
Số 280/110/14 Bùi Hữu Nghĩa, phường 
02, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh   

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 

 
 

(210) 4-2012-03909 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 24.15.21; 26.4.3; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Tam Phát   (VN) 
PA2301 tòa nhà M3-M4-91 Nguyễn Chí 
Thanh, Láng Hạ, Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 19: Gỗ dạng thanh, gỗ tấm, gỗ ván.  
 

Nhóm 20: Đồ gỗ như: giường, tủ, bàn, ghế, kệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất, nhập khẩu gỗ, đồ gỗ gia dụng, nông sản, lâm sản; quảng cáo.  
 
 

(210) 4-2012-03912 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất thực phẩm 
Thiên Phú  (VN) 
50 đường Rạch Lùng, khu phố 2, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1097 

(511)   Nhóm 29: Lạc đã chế biến, cá ướp muối, mực sấy khô, mít sấy khô, thịt bò sấy khô.  
 

Nhóm 30: Bánh làm bằng gạo, thực phẩm ăn nhanh làm từ gạo, tương, nước sốt.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-03917 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.21 
(731) BATES HONG KONG LIMITED   (HK) 

Room 3301-09, Tower 1, Times Square, 
1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong 
Kong  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ đại lý quảng cáo; dịch vụ tư vấn tiếp thị truyền thông; dịch vụ nghiên 

cứu thị trường; quan hệ công chúng; dịch vụ quảng cáo qua thư thư trực tiếp; dịch vụ tiếp 
thị trực tiếp; dịch vụ tư vấn tiếp thị kinh doanh; phát triển các chiến lược và nội dung tiếp 
thị; tạo đặc tính thương hiệu và doanh nghiệp cho người khác; dịch vụ tư vấn chiến lược 
thương hiệu trong lĩnh vực sáng tạo và phát triển thương hiệu; dịch vụ nghiên cứu kinh 
doanh, cụ thể là cung cấp phân tích dữ liệu trong lĩnh vực chiến lược thương hiệu; quảng 
cáo xúc tiến bán hàng, cụ thể là quảng cáo sản phẩm và dịch vụ của người khác, sắp xếp 
và tiến hành các sự kiện tiếp thị quảng cáo cho những người khác; lập kế hoạch truyền 
thông và sắp đặt chỗ trên phương tiện truyền thông; dịch vụ nghiên cứu các phương tiện 
truyền thông cho mục đích quảng cáo và tiếp thị; dịch vụ quảng cáo trên Internet. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn liên quan đến việc tạo, thiết kế, phát triển và thực hiện các trang 
web và cơ sở dữ liệu máy tính tuơng tác; thiết kế bao gói và sản phẩm và dịch vụ tư vấn 
liên quan đến dịch vụ trên; thiết kế và phát triển trang web cho người khác; dịch vụ lưu trữ 
dữ liệu trên máy chủ và quản lý dữ liệu của người khác trong lĩnh vực tiếp thị.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03918 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.  

(AE) 
Office No. 104, Al Huda Building, 
Diera, Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá và diêm.   
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(210) 4-2012-03919 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.  

(AE) 
Office No. 104, Al Huda Building, 
Diera, Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-03920 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) TAVFIK GENERAL TRADING L.L.C.  

(AE) 
Office No. 104, A1 Huda Building, 
Diera, Dubai, United Arab Emirates  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; đầu lọc thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-03922 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A26.11.9; A1.5.3; 24.5.1 
(591) Xanh lá, xanh sẫm, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Sơn Nguyên  
(VN) 
Tổ 9, ngã ba Hồ Đại La, phường Nghĩa 
Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh DakNong  

 
(511)   Nhóm 35: Kinh doanh (mua bán) phân bón, các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-03925 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Tím 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh cá thể Lưu 
Thành Lợi  (VN) 
132 Nguyễn Trung Trực, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; thắt lưng (trang phục).  
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Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo, xuất nhập khẩu: quần áo, mũ nón, giày dép, thắt lưng.  
 
 
 

(210) 4-2012-03926 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.1; 1.5.1; 26.1.2; 3.7.16 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Đại Bàng Lửa   (VN)
98/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 
 

(210) 4-2012-03927 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Đại Bàng Lửa  
(VN) 
98/4 Nguyễn ảnh Thủ, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 
 
 

(210) 4-2012-03928 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Ngô Tố Yên   (VN) 

51/6 Trần Hưng Đạo, khóm 2, phường 
Châu Phú A, thị xã Châu Đốc, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Hóa mỹ phẩm; sữa tắm; bột giặt; kem dưỡng da; kem đánh răng; nước hoa.  
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(210) 4-2012-03929 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NAVKETAN PHARMA PVT. LTD.  

(IN) 
F-106, MIDC Waluj, Aurangabad - 
431136 M.S. (INDIA)  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.   

 
 

(210) 4-2012-03931 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Quý Lợi  (VN) 
Số 45, ngõ 113, đường Bạch Đằng, 
phường Chương Dương, quận Hoàn 
Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, sấy khô, 

thông gió, phân phối nước; thiết bị vệ sinh; vòi hoa sen; thiết bị bồn tắm; phụ kiện bồn 
tắm; bộ đồ cho bồn tắm; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; chậu 
rửa tay; bồn rửa tay.  

 
 

(210) 4-2012-03932 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trà 
Giang   (VN) 
54A Đê Quai, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-03933 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.13.1; A3.13.24; A5.5.20 
(591) Vàng, ghi đậm, ghi nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH quốc tế Trà 
Giang    (VN) 
54A Đê Quai, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu, mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-03935 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.4 
(591) Vàng cam, tím, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất thương mại ASIA  
(VN) 
395 Ngô Gia Tự, phường 13, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Bột trét tường.  

 

 
(210) 

 
4-2012-03936 

 
(220) 

 
08.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) A26.11.12 
(731) WASAM TECHNOLOGY (SHEN 

ZHEN) CO.,LTD.  (CN) 
B,F Building, (Hengqiang Industrial 
Park), Bogang Taifeng Industrial Zone, 
Shajing Town, Bao'an District, Shenzhen, 
China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, máy bộ đàm, điện thoại di động, điện thoại bàn có màn hình, điện 

thoại cầm tay, máy tính xách tay, máy chụp ảnh. 
 
 

(210) 4-2012-03937 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) VICENZI BISCOTTI S.P.A.   (IT) 
Via Forte Garofolo 1, 37057 S. 
GIOVANNI LUPATOTO (VR) Italy  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh quy, bánh nướng, bánh ngọt, bánh quy bơ có nhân.  

 
 

(210) 4-2012-03938 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 
bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến 
neo đậu tàu, bãi đỗ xe; cho thuê thiết bị và phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ 
khí, thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy công của nhà 
máy điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03939 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện; lắp đặt, 

bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện, thiết bị cơ khí thủy lực, thiết bị thông tin, thiết bị 
quan trắc; tư vấn xây dựng; giám sát, điều hành công việc xây dựng công trình; khai thác 
mỏ. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; dịch vụ du lịch; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, bãi đỗ xe; cho 
thuê thiết bị và phương tiện vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; xử lý nước khai thác (nước khoáng, nước 
ngầm); dịch vụ xử lý ô nhiễm môi trường (xử lý rác thải, tiêu hủy rác thải, xử lý nước 
thải).  
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(210) 4-2012-03940 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN.  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03941 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN.  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 
điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra đìện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03942 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03943 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 
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Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải. 
 

Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03944 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  
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(210) 4-2012-03945 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03946 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 
điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 

(210) 4-2012-03947 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát, điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 39: Phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; vận tải. 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 

(210) 4-2012-03948 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và 

dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin; quản lý dự án. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện, 
công trình điện và các công trình công nghiệp. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Truyền tải điện. 
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(210) 4-2012-03950 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng , đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ làm thí nghiệm điện, cơ, lý, hóa trong các công trình điện, nhà máy 

điện, đường dây và trạm biến áp; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, 
thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy công của nhà máy 
điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; thử nghiệm vật liệu điện. 

 
 

(210) 4-2012-03951 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, công trình công nghiệp và 

dân dụng; tư vấn xây dựng; lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; 
giám sát, điều hành công việc xây dựng công trình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình công nghiệp; tư vấn thiết kế công trình công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-03952 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 

điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra điện (giám sát); thiết bị và 
dụng cụ đo điện.  
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Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió, cấp nước.  
 

Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô.  
 

Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 
điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra đìện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây đựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại  

 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; đầu tư chứng khoán; kinh 
doanh bất động sản; quỹ đầu tư. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hơp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong lĩnh vực phần cứng máy tính; dịch vụ 
tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt phần mềm máy 
tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy 
tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu 
máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, viễn thông 
và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm 
định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của 
nhà máy điện; khảo sát lập quy hoạch lưới điện. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1112 

(210) 4-2012-03953 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  
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(210) 4-2012-03954 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  
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(210) 4-2012-03955 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  
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(210) 4-2012-03956 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1116 

(210) 4-2012-03957 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03958 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03959 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.    

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1119 

(210) 4-2012-03960 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.    

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1120 

(210) 4-2012-03961 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.    

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1121 

(210) 4-2012-03962 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03963 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.    

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.    

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03964 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.    

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.    

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03965 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các các sản phẩm sau: 

thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều 
chỉnh hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết 
bị đo lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình 
ảnh, thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ 
thể là các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, 
dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung 
tâm thương mại.    

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải.    

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng 
lượng, điện lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm 
năng lượng; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; 
hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03966 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị điện, cụ thể là thiết bị và 

dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều khiển năng 
lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị viễn thông và công nghệ 
thông tin; quản lý dự án.  

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống lưới điện, 
công trình điện và công trình công nghiệp.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tinh 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Truyền tải điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-03967 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ làm thí nghiệm điện, cơ, lý, hóa trong các công trình điện, nhà máy 

điện và trạm biến áp, đường dây; hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, 
thiết bị đo lường điện, thiết bị cơ khí thủy lực và các công trình thủy công của nhà máy 
điện; hiệu chỉnh, đo hiệu suất của nhà máy điện; thử nghiệm vật liệu điện. 
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(210) 4-2012-03968 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, công trình công nghiệp và 

dân dụng; tư vấn xây dựng; lắp đặt, giám sát lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa thiết bị điện; 
giám sát, điều hành công việc xây dựng công trình. 

 
Nhóm 42: Thiết kế công trình công nghiệp; tư vấn thiết kế công trình công nghiệp. 

 
 

(210) 4-2012-03969 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A1.1.9; A1.1.2 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ. 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc 

điều khiển năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ để kiểm tra điện (giám sát); thiết bị và 
dụng cụ đo điện.  

 
Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng, sưởi nóng, sinh hơi nước, làm lạnh, thông gió, cấp nước. 

 
Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); các ấn phẩm; tập san chuyên ngành; sách; lịch; catalô. 

 
Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 
điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
mua bán các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy 
điện, dùng cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng, quản lý dự án; quản lý kinh doanh 
trung tâm thương mại. 

 
Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; dịch vụ tài chính; dịch vụ tiền tệ; đầu tư chứng khoán; kinh 
doanh bất động sản; quỹ đầu tư. 
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Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp, hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng công 
trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối năng lượng; phân phối điện; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển). 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; đào tạo; đào tạo thực hành (hướng dẫn thao tác 
thử); đào tạo lao động (hợp tác với nước ngoài); hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo 
hoặc giáo dục); tổ chức và điều khiển hội thảo. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; tư vấn trong thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt 
phần mềm máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết kế 
hệ thống máy tính; lập chương trình máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ khôi 
phục dữ liệu máy tính; tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực năng lượng, điện lực, 
viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; hiệu 
chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, đo 
hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; cho thuê phòng họp; nhà hàng ăn uống. 

 
 

(210) 4-2012-03970 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
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các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng  

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển). 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.  

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03971 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng.  
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Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép ngưởi sừ dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển). 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03972 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sừa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép ngưởi sừ dụng tr−y cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.  
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Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển). 

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại. 

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03973 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   
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Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 

(210) 4-2012-03974 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.2; A1.1.9; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03975 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03976 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03977 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện Lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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1135 

(210) 4-2012-03978 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03979 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam  

(VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03980 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03981 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh,  
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03982 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại. 

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng   

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.   

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).  

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.   

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-03983 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.9; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lam, vàng, đỏ 
(731) Tập đoàn Điện lực Việt Nam 

EVN  (VN) 
18 Trần Nguyên Hãn, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH IP MAX (IPMAX 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 35: Xuất nhập khẩu điện năng; mua bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm sau: thiết bị 

điện, cụ thể là thiết bị và dụng cụ để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh 
hoặc điều khiển năng lượng điện, thiết bị và dụng cụ kiểm tra điện (giám sát), thiết bị đo 
lường điện, thiết bị điện tử, cụ thể là thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh và hình ảnh, 
thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin, vật liệu xây dựng, đồ điện gia dụng, cụ thể là 
các thiết bị để sưởi nóng, sinh hơi nước, nấu nướng, làm lạnh, thông gió (chạy điện, dùng 
cho mục đích gia dụng), thiết bị chiếu sáng; quản lý dự án; quản lý kinh doanh trung tâm 
thương mại.   

 
Nhóm 37: Xây dựng, lắp đặt, quản lý vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa công trình điện, 
công trình công nghiệp và hệ thống lưới điện; giám sát điều hành công việc xây dựng 
công trình; tư vấn xây dựng    

 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ kết nối và 
chuyển hướng viễn thông; dịch vụ cho phép người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (dịch vụ cung cấp đường truyền); dịch vụ điện thoại; tư vấn về lĩnh vực viễn 
thông.    

 
Nhóm 39: Dịch vụ mua bán điện; phân phối điện; phân phối năng lượng; dịch vụ du lịch; 
vận tải; dịch vụ khai thác kho, bến bãi, cầu cảng, bến neo đậu tàu, bãi đỗ xe; dịch vụ giao 
nhận hàng hóa xuất nhập khẩu (dịch vụ vận chuyển).   

 
Nhóm 40: Sản xuất điện; sản xuất năng lượng; gia công kim loại; xử lý, tráng phủ kim 
loại.    

 
Nhóm 42: Nghiên cứu khoa học, công nghệ và thiết kế trong lĩnh vực năng lượng, điện 
lực, viễn thông và công nghệ thông tin; dịch vụ tư vấn về lĩnh vực tiết kiệm năng lượng; 
hiệu chỉnh, kiểm định các thiết bị điện, thiết bị cơ khí, thiết bị đo lường điện; hiệu chỉnh, 
đo hiệu suất của nhà máy điện; khảo sát, lập quy hoạch lưới điện. 
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(210) 4-2012-03985 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sơn Hòa Phát  (VN) 
thôn La Mát, xã Phù ủng, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni (được dùng trong ngành xây dựng, trang trí nội thất, 

nghệ thuật). 
 
 

(210) 4-2012-03986 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh lam, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sơn Hòa Phát  (VN) 
thôn La Mát, xã Phù ủng, huyện Ân Thi, 
tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, véc ni (được dùng trong ngành xây dựng, trang trí nội thất, 

nghệ thuật ). 
 
 

(210) 4-2012-03987 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
(210) 

 
4-2012-03988 

 
(220) 

 
08.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO., LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-03989 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Quang Thái  (VN) 

Phòng 510A, C16, Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03990 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHEMO IBERICA S.A  (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-03991 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHEMO IBERICA S.A  (ES) 

Gran Via Carlos III, 98, 08028 
Barcelona, Spain 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-03992 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2012-03993 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 
 

(210) 4-2012-03994 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

y dược PARIS-FRANCE  (VN) 
Số nhà 22, ngách 1/10, phố Thúy Lĩnh, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 
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(210) 4-2012-03995 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Quốc Gia  (VN) 
Số 127 đường Lạc Long Quân, phường 
Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế. 

 
 

(210) 4-2012-03996 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ENASA Việt 

Nam  (VN) 
Số 6, ngõ 1, đường Tăng Thiết Giáp, xã 
Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt chuột có hại. 
 
 

(210) 4-2012-03997 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ENASA Việt 

Nam  (VN) 
Số 6, ngõ 1, đường Tăng Thiết Giáp, xã 
Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt chuột có hại. 
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(210) 4-2012-04000 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.2; A2.3.16; A2.3.23 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH FASHION DESIGN 
SAIGON ACADEMY   (VN) 
331/70/61 Phan Huy ích, phường 14, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề may.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04001 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHARMACHEM CO.,LTD   (KR) 

3rd Floor, 309, JamSil-Dong, SongPa-
Ku, Seoul, Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04002 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16; 2.9.1; 1.15.15; 26.4.4 
(591) Đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Đồng Sinh 
Thái Hoà  (VN) 
Tầng 2, lô số 6, ngõ 106 Hoàng Quốc 
việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 
 

Nhóm 31: Rau và quả tươi; hạt giống, cây và hoa tươi.  
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(210) 4-2012-04003 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, xanh dương 

(540) 

  

(731) Phạm Thành Chung  (VN) 
Số nhà 36, ngõ 2 Nguyên Hồng, phường 
Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04004 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Abipha   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04005 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử Bảo Thành   (VN) 
158 đường số 7A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, đĩa ghi, đầu đĩa DVD, 

thiết bị âm thanh.  
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(210) 4-2012-04006 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
điện tử Bảo Thành    (VN) 
158 đường số 7A, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ghi, truyền và tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh, đĩa ghi, đầu đĩa DVD, 

thiết bị âm thanh.  
 
 

(210) 4-2012-04007 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại và dịch 
vụ Xuân Dương  (VN) 
216M Nguyễn Thành Vĩnh, khu phố 1, 
phường Trung Mỹ Tây, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sơn, véc ni, hóa chất dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-04008 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế  Đức Việt  (VN) 
Số 14, ngách 71/14 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-04009 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
quốc tế  Đức Việt   (VN) 
Số 14, ngách 71/14 Hoàng Văn Thái, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội    
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(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04010 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tùng  (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04011 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tùng   (VN) 
Xóm 1, thôn Thượng, xã Mễ Trì, huyện 
Từ Liêm, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; dược liệu; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04013 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KUMHO ELECTRIC INC.   (KR) 

418 Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul 121-
150, Republic of Korea  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; chấn lưu đèn; thiết bị thu tín hiệu để điều khiển đèn điện; đi ốt 

phát quang, (LED); đèn nền dùng cho màn hình tinh thể lỏng; màn hình đi ốt phát quang 
(màn hình LED).  

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng điện; đèn huỳnh quang; bóng đèn điện dùng đi ốt phát 
quang; thiết bị chiếu sáng dùng đi ốt phát quang; ống phóng điện cho đèn chiếu sáng 
dùng đi ốt phát quang; hệ thống thiết bị chiếu sáng dùng đi ốt phát quang.  
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(210) 4-2012-04014 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, cam 
(731) KUMHO ELECTRIC INC.    (KR) 

418 Mapo-dong, Mapo-gu, Seoul 121-
150, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mạch tích hợp; chấn lưu đèn; thiết bị thu tín hiệu để điều khiển đèn điện; đi ốt 

phát quang, (LED); đèn nền dùng cho màn hình tinh thể lỏng; màn hình đi ốt phát quang 
(màn hình LED).   

 
Nhóm 11: Thiết bị chiếu sáng dùng điện; đèn huỳnh quang; bóng đèn điện dùng đi ốt phát 
quang; thiết bị chiếu sáng dùng đi ốt phát quang; ống phóng điện cho đèn chiếu sáng 
dùng đi ốt phát quang; hệ thống thiết bị chiếu sáng dùng đi ốt phát quang.  

 
 
 

(210) 4-2012-04015 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) JESPER LTD.   (HK) 

Room 804, The Centre Mark, 287-299 
Queen's Road, Central, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Phấn bôi mặt, son môi; kem nền dạng lỏng; mỹ phẩm dùng để bôi đậm mi mắt; 

phấn dùng để bôi lên mi mắt; bút kẻ lông mày; kem tẩy trang; phấn nén dùng để trang 
điểm; nước mầu (mỹ phẩm) để kẻ vẽ lên móng tay.  

 
 
 

(210) 4-2012-04016 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A19.7.22 
(591) Xanh lam, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH CITYSMART Việt 
Nam  (VN) 
Số 7 đường số 2, cư xá Đô Thành, 
phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2012-04017 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A9.1.22 
(591) Vàng, đen 

(540) 

  

(731) 1. Lý Minh Thành  (VN) 
658M/7C Phạm Văn Chí, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Đặng Lý Việt Trung  (VN) 
40 hẻm C10 Cộng Hoà, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-04018 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) 1. Lý Minh Thành   (VN) 
658M/7C Phạm Văn Chí, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  
2. Lý Việt Hoa  (VN) 
658M/7C Phạm Văn Chí, phường 8, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 

 
 

(210) 4-2012-04019 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14 
(731) BORNNET CORPORATION CO., LTD.  

(TH) 
272/2 Soi Ladprao 122 (Mahadthai 1), 
Plubpla, Wangtonglang, Bangkok 10310, 
Thailand. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 29: Thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ ngũ cốc (không phải cho mục đích y 

tế); thực phẩm bổ sung dinh dưỡng làm từ hoa quả (không phải cho mục đích y tế).  
 

Nhóm 30: Cà phê hòa tan; ca cao hòa tan.  
 

Nhóm 32: Đồ uống nhẹ (không có cồn); đồ uống (không có cồn); nước ép trái cây không 
chứa cồn; đồ uống liền (không có cồn); nước tăng lực (đồ uống không có cồn, không cho 
mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-04021 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 
(731) Công ty cổ phần khoáng sản 

Phương Nam   (VN) 
Số 21 D37 Đổng Quốc Bình, phường 
Đổng Quốc Bình, thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 01: Các chất hóa học dùng để xử lý môi trường cho ao, đầm, nuôi trồng thủy sản cụ 

thể như: bột đá vôi, bột vôi, bột dolomite, bột zeolite. 
 

Nhóm 35: Mua bán các chất hóa học dùng để xử lý môi trường cho ao, đầm, nuôi trồng 
thủy sản cụ thể như: bột đá vôi, bột vôi, bột dolomite, bột zeolite.  

 
 

(210) 4-2012-04022 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.3.23; A1.1.10; 6.1.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, trắng 
(731) Đào Văn Hiệp   (VN) 

51 Tuy Hoà, phường Trần Phú, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-04027 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ILSCO CORPORATION   (US) 

4730 Madison Road, Cincinnati, Ohio 
45227 - 1426 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Khóa rào bằng kim loại để khóa hàng rào mạch điện.  
 

Nhóm 08: Dụng cụ tách dây cáp bằng tay dùng để tách các dây điện bị dính chập vào 
nhau.  

 
Nhóm 09: Bộ nối điện, cụ thể là: bộ nối dây rẽ chữ T, bộ nối dây rẽ song song, bộ nối 
nhiều mối rẽ, đầu nối; bộ giảm áp; bộ chỉnh lưu, mối nối, cọc tiếp đất, kẹp tiếp đất, kẹp 
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nối đường dây nóng; kẹp quai, bộ nối giữa nhịp, bộ nối chia cáp, bộ nối đất, ống nén bọc 
ngoài, vấu lồi dạng sóng. 

 
Nhóm 17: Vỏ bọc cách điện dùng cho bộ nối điện.  

 
 

(210) 4-2012-04028 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ILSCO CORPORATION    (US) 

4730 Madison Road, Cincinnati, Ohio 
45227 - 1426 U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 06: Bộ khung kim loại (không phải thiết bị điện) dùng để nối điểm đầu cuối của 

dây dẫn điện với thiết bị dẫn điện đầu cuối bao gồm bu-lông, đai ốc, vòng đệm .  
 

Nhóm 08: Mô-men xoắn và cờ lê 6 cạnh và tua vít dùng để vặn chặt hay nới lỏng thiết bị 
nối điện; dụng cụ ép bằng tay dùng để gấp mép các thiết bị nối điện bị biến dạng, dụng cụ 
bằng tay gồm; kim bấm dây hỗn hợp, kìm cắt dây; kìm bấm dây, và kìm để kẹp chặt dây; 
phụ kiện cho kìm để kẹp bộ nối điện, cụ thể là khuôn nén. 

 
Nhóm 09: Thiết bị nối điện bao gồm: thiết bị đầu cuối, mối nối, ống bọc ngoài, chân cắm 
nối cực gắn dây bộ nối, bộ giảm áp kết hợp, bộ nối dây rẽ song song; bộ nối dây rẽ chữ T, 
bộ nối dây chữ nhật, bộ nối nhiều mối rẽ; thiết bị nối điện cụ thể: là bu-lông chẻ, bộ nối 
hai bu-lông, kẹp tiếp đất thiết bị nối tiếp đất, thanh trung tính, khối thiết bị đầu cuối, bộ 
nối dẫn nhập, cọc tiếp đất, dây nối đất và kẹp cầu chì; đầu nối cáp đồng trục; bộ chỉnh lưu 
cáp; bảng che hộp điện và thiết bị rẽ dây cáp; bộ chia nguồn và kẹp nối rẽ nhánh cách 
điện IPC.  

 
Nhóm 17: Vỏ bọc cách điện cho bộ kết nối điện; ống mềm dẫn thủy lực sử dụng cho dụng 
cụ nén băng thuỷ lực để kẹp bộ kết nối điện bị biến dạng, xi bịt kín đầu ống dùng cho hộp 
đấu nối, tấm che khe nối; đầu nối điện dẫn vào, lối dẫn dây xuyên qua tường và gỗ-lối 
ống dẫn qua các kết cấu dạng khe hở và các sản phẩm liên quan, đường ống và nút bịt 
cách điện có thể bị co ngót do nhiệt.  

 
 

(210) 4-2012-04029 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.2 
(591) Đen, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nệm Kim Cương   (VN) 
ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 20: Nệm, gối (thuộc nhóm này).  
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Nhóm 24: Ga (ra) trải giường, chăn (mÒn) (tất cả thuộc nhóm này).  
 
 
 

(210) 4-2012-04030 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nệm Kim Cương    (VN) 
ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

 
(511)   Nhóm 20: Nệm, gối (thuộc nhóm này).   
 

Nhóm 24: Ga (ra) trải giường, chăn (mÒn) (tất cả thuộc nhóm này).  
 
 
 

(210) 4-2012-04031 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Nệm Kim Cương    (VN) 
ấp Bình Tiền 1, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

 
(511)   Nhóm 20: Nệm, gối (thuộc nhóm này).    
 

Nhóm 24: Ga (ra) trải giường, chăn (mÒn) (tất cả thuộc nhóm này).  
 
 
 

(210) 4-2012-04032 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) L'OREAL SociÐtÐ Anonyme   (FR)

14 Rue Royale, 75008 PARIS - France  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sản phẩm dưới dạng gel (chất gien dạng lỏng đặc quánh), bột, 

nước xịt, keo bọt, dầu thơm, kem, nước thơm, nước sữa và sáp dùng để tạo kiểu tóc và 
chăm sóc tóc; keo xịt tóc; chế phẩm tạo màu cho tóc và tẩy màu cho tóc; chế phẩm màu 
bảo vệ cho tóc hư tổn (đang cần dưỡng); chế phẩm tạo nếp tóc lượn sóng và làm xoăn tóc 
lâu dài; chế phẩm mỹ phẩm bổ sung các dưỡng chất làm khỏe tóc; tinh dầu dùng cho cá 
nhân.  
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(210) 4-2012-04033 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Đông 

Dương  (VN) 
324 khu phố 2, Điện Biên Phủ, phường 
17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-04034 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.7; 8.7.5; A11.1.6 
(731) Võ Thị Hiếu   (VN) 

166 Lê Đình Dương, thành phố Đà Nẵng

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì, mì ăn liền. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện).  

 
 
 

(210) 4-2012-04035 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 25.1.25; A5.5.21 
(591) Đỏ, trắng 
(731) BRAND&BRANDERS   (KR) 

3Fl., Meridian Bldg., 7-8 Nonhyeon-
dong, Gangnam-gu, Seoul 135-010 
Korea  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Cho thuê tòa nhà; cho thuê bất động sản; cho thuê căn hộ; cho thuê đất; cho 

thuê trung tâm thương mại; môi giới và cho thuê tài sản cố định; dịch vụ bán tòa nhà/cao 
ốc; quản lý tòa nhà; mua và bán tòa nhà; quản lý bất động sản; mua và bán bất động sản; 
tư vấn bất động sản; dịch vụ bán bất động sản. 

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1155 

(210) 4-2012-04037 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.7.21; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

Ngọc Phát   (VN) 
Số 82 C-D-E Trần Hưng Đạo, phường 
Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, 
tỉnh An Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: nước giải khát, lương thực thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04038 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.7.24; 4.3.20; 26.1.1 
(591) Xanh tím than, đỏ 
(731) Công ty cổ phần du lịch dầu 

khí Phương Đông   (VN) 
218 Lê Duẩn, phường Trường Thi, thành 
phố Vinh, tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, đại lý phân phối: phân bón, xăng dầu và các sản 

phẩm liên quan đến xăng dầu, hàng nông sản, quà lưu niệm.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ cho thuê văn phòng.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; dịch vụ vận chuyển hành 
khách. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 

(210) 4-2012-04043 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 2.9.1; A1.1.10 
(591) Đỏ, vàng, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển đa quốc gia I.D.I  
(VN) 
Quốc lộ 80, cụm công nghiệp Vàm 
Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành, 
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
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(511)   Nhóm 29: Dầu có thể ăn được; mỡ có thể ăn được; bơ; bơ thực vật; dầu vừng; dầu cải cho 
thực phẩm.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dầu có thể ăn được, mỡ có thể ăn được, bơ, bơ thực 
vật, dầu vừng, dầu cải cho thực phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04044 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Hậu 

Giang  (VN) 
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, phường An 
Hòa, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04045 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(591) Da cam, vàng, vàng đậm, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư kinh 

doanh địa ốc Hưng Thịnh  
(VN) 
Số 47A Tú Xương, phường 7, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 36: Mua bán bất dộng sản; cho thuê bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao 

dịch bất động sẩn; đầu tư vốn.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ thi công công trình xây dựng, dịch vụ phá dỡ công trình xây dựng, 
dịch vụ san lấp mặt bằng, dịch vụ sửa chữa nhà.  

 
 

(210) 4-2012-04046 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Lê Tiến Tùng   (VN) 

Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; thực phẩm chức năng; mỹ phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-04047 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Lê Tiến Tùng  (VN) 

Tổ 9, Thượng Thanh, quận Long Biên, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; thực phẩm chức năng; mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04048 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.13.25; A26.11.12 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại Modern Fare Việt Nam  
(VN) 
Số 25B, ngõ 226 Cầu Giấy, phường Quan 
Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp, máy mát-xa.  
 

Nhóm 25: Giầy thể thao, giầy thời trang, quần áo thể thao.  
 

Nhóm 28: Bàn bóng bàn, xe đạp cố định để tập luyện, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị 
tập thể dục, máy tập luyện thể dục, thiết bị thể thao.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy tập thể dục, thiết bị phòng tập, quần áo, giầy dép, máy mát-xa, 
bàn bóng bàn, thiết bị thể thao, thiết bị thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-04049 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3; A26.11.12; 26.1.2 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty CP đầu tư và thương 
mại Modern Fare Việt Nam  
(VN) 
Số 25B, ngõ 226, Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị xoa bóp, máy mát-xa.  
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Nhóm 25: Giầy thể thao, giầy thời trang, quần áo thể thao.  
 

Nhóm 28: Bàn bóng bàn, xe đạp cố định để tập luyện, dụng cụ rèn luyện hình thể, thiết bị 
tập thể dục, máy tập luyện thể dục, thiết bị thể thao.  

 
Nhóm 35: Mua bán: máy tập thể dục, thiết bị phòng tập, quần áo, giầy dép, máy mát-xa, 
bàn bóng bàn, thiết bị thể thao.  

 
 

(210) 4-2012-04050 (220) 08.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 1.5.1; 25.1.6; 26.4.3; A6.3.4 
(591) Vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Ngô Thị Ngà  (VN) 
Số 114 Tôn Thất Tùng, thị trấn Hữu 
Lũng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn  

 
(511)   Nhóm 32: Nước khoáng (đồ uống), nước uống có gaz và các loại đồ uống không có cồn.  

 
 
(210) 

 
4-2012-04051 

 
(220) 

 
09.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Hậu Phong  (VN) 
A2 khu biệt thự Sông Ông Lớn, Nguyễn 
Văn Linh, phường Bình Hưng, huyện 
Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Lan can, tay vịn cầu thang bằng kim loại; thanh lan can, tay vịn bằng kim loại; 

thanh cho hàng rào chắn bằng kim loại; khung cửa bằng kim loại; khuôn cửa bằng kim 
loại; cửa ra vào bằng kim loại; cửa sổ bằng kim loại; hành rào bằng kim loại; bậc cầu 
thang bằng kim loại, cửa cổng bằng kim loại. 

 
Nhóm 20: Đồ đạc trong nhà bằng kim loại; đồ đạc trong văn phòng bằng kim loại; giường 
bằng kim loại, tủ bằng kim loại; bàn bằng kim loại; ghế bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-04052 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí   (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-04053 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng chanh, xanh dương, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Minh 

Trí  (VN) 
36 Vũ Huy Tấn, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04054 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.1; 3.1.8; A3.1.24; A3.1.25; A3.5.25; 
3.5.1; A3.5.24; 25.12.1; A8.1.22; 26.1.2 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ, Sôcôla 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-04055 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A8.1.22; 25.12.1; 26.1.2; A3.5.25; 
A3.5.24; 3.5.1; A3.7.25; 3.5.6; 3.7.6 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ, sôcôla 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04056 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A8.1.22; 25.12.1; 3.1.8; A3.1.24; 
4.5.15 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ, sôcôla 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04057 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A8.1.22; 26.1.2; 25.12.1; A3.5.25; 
A3.5.24; 3.5.1; 3.1.1; A3.1.24; 18.1.5 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ, sôcôla 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
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(210) 4-2012-04058 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.25; 3.5.1; A3.5.25; 26.1.2; 
25.12.1; A8.1.22 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ, sôcôla 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-04059 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.13; 9.1.10; 5.7.14; 8.1.19; A8.1.16; 
A25.7.2; 19.9.1; 24.15.1 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm & bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 

(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-04060 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.8; 19.9.1; A25.7.2; 9.1.10; 24.15.1; 
A8.1.16; 8.1.19 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ, tím 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

 

(210) 4-2012-04061 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.8; 19.9.1; A25.7.2; 9.1.10; 24.15.1; 
A8.1.16; 8.1.19 

(591) Trắng, vàng, nâu, xanh lá, xanh dương, 
cam, đen, đỏ, tím 

(731) Công ty cổ phần chế biến 
thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-04062 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 8.3.8; A8.3.12; 4.5.15; 8.1.19 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh 

dương 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-04063 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 8.1.19; 4.5.15 
(591) Đen, trắng, vàng, đỏ, xanh lá cây, nâu 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-04064 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.1.1; A3.1.25; A3.1.24; 26.13.1 
(591) Xanh da trời, vàng, nâu, trắng, xanh 

dương, xanh lá cây 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-04065 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.5.1; A3.5.25; 3.1.1; A3.1.24 
(591) Đen, đỏ, trắng, vàng cam 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-04066 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.8; A8.1.16; 8.1.19; 3.7.6 
(591) Hồng, đỏ, vàng, nâu, trắng 
(731) Công ty cổ phần chế biến 

thực phẩm và bánh kẹo Phạm 
Nguyên   (VN) 
Số 613 Trần Đại Nghĩa, phường Tân Tạo 
A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 
 
 

(210) 4-2012-04068 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.17.11; 3.7.7; 3.7.16; A1.5.3; 5.7.3; 
A1.1.10 

(591) Xanh dương, xanh da trời, đỏ, vàng, 
trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2012-04069 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 5.7.3; 1.17.11; A1.1.10; 
A1.5.3 

(591) Xanh dương, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2012-04070 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 3.7.7; 3.7.16; A1.5.3; 1.17.11; 
A1.1.10 

(591) Xanh, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-04071 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 1.17.11; 5.7.3; A1.5.3; 
A1.1.10 

(591) Xanh, đỏ, tím, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04072 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 1.17.11; A1.5.3; 5.7.3; 
A1.1.10 

(591) Xanh, đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04073 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 5.7.3; 1.17.11; A1.5.3; 
A1.1.10 

(591) Xanh, đỏ, vàng, hồng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04075 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.6; 1.15.11; A1.1.10; A1.5.3 
(591) Xanh, đỏ, vàng, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B, đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04076 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 3.7.7; 3.7.16; A1.5.3; 1.17.11; 
A1.1.10; 1.15.11 

(591) Xanh, đỏ, vàng, đen, tím (hồng) 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04077 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04078 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.7; 3.7.16; 5.7.3; 1.17.11; A1.5.3; 
A1.1.10; 26.4.2 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-04079 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 22.1.1; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Con Cò Vàng  (VN) 
23 lô B đường số 1, phường Phú Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04080 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty TNHH bia VINAKEN  
(VN) 
Cụm công nghiệp Trung Đồng, xã Đức 
Thắng, Hiệp Hoà, tỉnh Bắc Giang 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng dầu, dầu nhớt, mua bán: khí ga; hàng gốm sứ, thủy tinh. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04081 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 24.15.1; 24.13.1; 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH phân phối A+  
(VN) 
Số nhà 19, tổ 15, phường Hoàng Liệt, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan gồm: 

than đá, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu, naphtha, dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, 
xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa, khí dầu mỏ, khí butan, proban đã hóa lỏng, 
dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế; Dịch vụ mua bán phụ tùng, bộ phận, linh kiện của « 
tô và xe có động cơ khác gồm: săm, lốp, ắc quy, đèn, các phụ tùng điện, nội thất ô tô; 
dịch vụ mua bán thực phẩm gồm: thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà phê, 
chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, 
tinh bột. 
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(210) 4-2012-04082 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.3.3 
(591) Xanh dương, xám bạc, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất và 
thương mại Hân Giao  (VN) 
Phòng 1901, tòa nhà Sài Gòn Trade 
Center, số 37 Tôn Đức Thắng, phường 
Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh. 

 
 

(210) 4-2012-04084 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Phan Thị ánh Tuyết  (VN) 
Tổ 28 Quang Cư, Lê Tấn Trung, phường 
Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu chiết xuất từ thực vật dùng làm mỹ phẩm: tinh dầu tràm, tinh dầu xả, 

tinh dầu hồi, tinh dầu quế, tinh dầu bạc hà, tinh dầu húng. 
 
 

(210) 4-2012-04089 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 16.1.14; 26.13.1 
(591) Trắng, trắng bạc, đen, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần QUANTUM 
MEDIA  (VN) 
Số 33, ngõ 52, đường Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính; 

cho thuê dụng cụ quảng cáo; quảng cáo trên đài phát thanh; cho thuê không gian quảng 
cáo; dịch vụ tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; mua bán phần cứng, phần mềm máy 
tính. 

 
Nhóm 38: Dịch vụ kết nối và chuyển hướng viễn thông; thông tin về lĩnh vực viễn thông; 
cho thuê thiết bị viễn thông; dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn 
cầu; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng; dịch vụ phát chương trình truyền hình. 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; chương trình giải trí phát thanh; dịch vụ giải trí trên truyền 
hình; dịch vụ thông tin giải trí; tổ chức và điều khiển hội thảo, hội nghị, biểu diễn văn 
hóa, nghệ thuật. 
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Nhóm 42: Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực khoa học, công nghệ tin học, viễn 
thông. 

 
 

(210) 4-2012-04093 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Tăng Thượng Thảo  (VN) 
1 - 195B1 tập thể Uỷ Ban Kiểm Tra 
Trung Ương, phường Đội Cấn, quận Ba 
Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Chất phụ gia để tẩy dùng cho xăng; chất phụ gia hoá học dùng cho nhiên liệu; 

dầu phanh; chất phân tán dầu; chất lỏng cho hệ thống thủy lực. 
 

Nhóm 04: Dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; chất bôi trơn (dầu nhờn); phụ gia không 
phải hóa chất dùng cho nhiên liệu động cơ. 

 
 

(210) 4-2012-04094 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ Nhật 
Thăng  (VN) 
1036 đường 3/2, phường 12, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đã qua chế biến; sữa đã lên men; sữa tăng lực đặc biệt (không 

dùng cho mục đích y tế); sữa đậu nành (chất thay thế sữa), sữa chua. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà), bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo. 
 
 

(210) 4-2012-04095 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1; A25.3.3 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Tip Top  
(VN) 
87/1A, đường TA 32, KP 7, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đã qua chế biến; sữa đã lên men; sữa tăng lực đặc biệt (không 

dùng cho mục đích y tế); sữa đậu nành (chất thay thế sữa), sữa chua. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà), bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo. 
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(210) 4-2012-04096 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 26.11.3 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Tip Top  
(VN) 
87/1A, đường TA 32, KP 7, phường Thới 
An, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột; sữa đã qua chế biến; sữa đã lên men; sữa tăng lực đặc biệt (không 

dùng cho mục đích y tế); sữa đậu nành (chất thay thế sữa), sữa chua.  
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà), bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc; bánh; kẹo. 
 
 
 

(210) 4-2012-04098 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.1.1; A5.5.20; A5.5.21 
(591) Trắng, đen, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SLIMMER 
STYLE  (VN) 
Số nhà 53, phố Xuân Quảng, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót phụ nữ; quần áo tắm; thắt lưng (trang phục); 

khăn quàng cổ (trang phục). 
 
 
 

(210) 4-2012-04099 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.17.18 
(591) Tím, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần SLIMMER 
STYLE  (VN) 
Số nhà 53, phố Xuân Quảng, thị trấn 
Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; quần áo lót phụ nữ; quần áo tắm; thắt lưng (trang phục); 

khăn quàng cổ (trang phục). 
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(210) 4-2012-04100 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Sức khỏe Vàng 

Quốc tế   (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm dùng 

cho trẻ em (trẻ sơ sinh); thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học; băng y tế: chế phẩm sinh 
học dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04101 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LI ZHENGGANG   (CN) 

3002#C No. 9 LangqingXin Street 
NanhuaDong Road, Guangzhou City, 
Guangdong Province, China  

(540)  

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 14: Hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ), không làm bằng kim loại qúy; đồ nữ trang 

giá rẻ (đồ trang sức), vòng đeo chìa khoá (đồ nữ trang giá rẻ), khuy măng sét; đồng hồ 
đeo tay; lịch vạn năm để bàn điện tử (dụng cụ xem thời gian).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04104 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.13.1 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Điện Sáng   (VN) 
10/53/18 đường số 8, phường Bình Hưng 
Hoà, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: Bộ chuyển dòng điện.  
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(210) 4-2012-04105 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 1.3.1; 6.1.2 
(591) Trắng, vàng, cam, đỏ, xanh dương, xanh 

lá cây 
(731) Nguyễn Thị Diệu   (VN) 

04/333 Nguyễn Trãi, phường Tây Lộc, 
thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Tinh bột nghệ.  
 

Nhóm 35: Mua bán (kinh doanh) tinh bột nghệ.  
 
 

(210) 4-2012-04107 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Watson   (VN) 
4/14 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-04108 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.15.9; 26.15.11; 26.15.15 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Watson    (VN) 
4/14 Bùi Cẩm Hổ, phường Tân Thới Hòa, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 19: ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng.  

 
 

(210) 4-2012-04109 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Ngô Nguyễn Đình Trung   (VN) 
63 Hùng Vương, quận Hải Châu, thành 
phố Đà Nẵng  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2012-04110 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 22.1.16; 22.1.15 
(591) Đen, tím 
(731) Công ty TNHH truyền thông 

Hoa Mặt Trời  (VN) 
11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 16: Sách; tạp chí; ấn phẩm; áp phích quảng cáo.  
 

Nhóm 35: Mua bán: lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào, sách, báo, tạp 
chí, văn phòng phẩm, thiết bị và dụng cụ thể dục - thể thao, thuốc và dụng cụ y tế, mỹ 
phẩm và vật phẩm vệ sinh, đồ điện gia dụng (bao gồm nồi cơm điện, ấm điện, quạt điện, 
bếp điện, máy xay sinh tố, máy ép trái cây, bàn là, lẩu điện, máy nước uống nóng lạnh), 
đồ trang trí nội thất (bao gồm bàn, ghế, giường, tủ gỗ), đồ dùng gia đình (bao gồm bát 
đĩa, xoong nồi, xà bông (xà phòng), nước tẩy rửa vệ sinh), vải, len, sợi, chỉ khâu, hàng dệt 
may, băng đĩa âm thanh và hình ảnh; dịch vụ quảng cáo.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông.  

 
Nhóm 41: Xuất bản sách và tạp chí.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04111 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.3; 26.15.13; 14.1.1; 26.13.25; 
A26.11.12 

(591) Xanh dương, xanh đen 
(731) Công ty cổ phần kim loại 

Comax Việt Nam   (VN) 
Khu công nghiệp Hố Nai, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: ống thép.  
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(210) 4-2012-04112 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.3.20; 5.13.4; A26.11.13; 
A1.13.15 

(591) Xanh lá cây, đỏ, đen 
(731) Trung tâm ứng dụng công 

nghệ sinh học Đồng Nai   (VN) 
Xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh 
Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Nấm đã phơi khô; thịt chồn.  
 

Nhóm 30: Hạt tiêu; cà phê; cà phê nhân tạo; cà phê chưa rang. 
 

Nhóm 31: Giống cây trồng; cây cảnh; hoa tươi; nấm tươi; rau quả tươi; chồn sống. 
 
 

(210) 4-2012-04113 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.11.3; A26.11.12 
(731) Công ty TNHH Giày Tuấn Việt  

(VN) 
Cụm công nghiệp Phú Thạnh, xã Phú 
Thạnh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép.  

 
 

(210) 4-2012-04114 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần cơ - điện - 
môi trường LILAMA  (VN) 
Khu dịch vụ công cộng - khu kinh tế 
Dung Quất, xã Bình Đông, huyện Bình 
Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 

 
(511)   Nhóm 37: Làm sạch ống khói; làm sạch bên trong và bên ngoài tòa nhà; dịch vụ chống 

ẩm xây dựng; tẩy uế; chống gỉ; làm sạch đường và cửa sổ; diệt trừ động vật có hại (không 
dùng trong nông nghiệp).  
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Nhóm 39: Vận chuyển và tích trữ rác thải, chất thải.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ khử mùi, làm mát, làm sạch không khí; dịch vụ khử độc vật liệu nguy 
hiểm; dịch vụ đốt rác thải và chất thải; tiêu hủy rác và chất thải; cung cấp thông tin về gia 
công chế biến vật liệu; chế biến dầu mỏ; sản xuất năng lượng; tái chế rác và chất thải; 
dịch vụ lọc dầu; tuyển chọn rác và vật liệu tái chế (chuyển hóa); dịch vụ tẩy gỉ (mạ); dịch 
vụ lưu hoá (xử lý vật liệu); xử lý rác thải, cặn bã (chế biến); xử lý nước.  

 
Nhóm 42: Phân tích hoá học.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ làm vườn; bảo dưỡng bãi cỏ. 

 
 
(210) 

 
4-2012-04116 

 
(220) 

 
09.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tứ Quang   (VN) 
Số 29 ngõ 298 đường Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp điện.  

 
 

(210) 4-2012-04117 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Tứ Quang    (VN) 
Số 29 ngõ 298 đường Ngọc Lâm, phường 
Ngọc Lâm, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 09: Dây dẫn điện, cáp điện.  

 
 

(210) 4-2012-04118 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Duy Tân   (VN) 
22, Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 

(VIPCO) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2012-04120 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12; 26.11.3; A26.11.8 
(731) AQ&Q CO.,LTD.   (TW) 

No. 18, Alley 112, Liuh Shan Lane, Na 
Yuan Rd., Fengyuan Dist., Taichung 
City 420, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 11: Vòi phun nước; máy lọc nước; máy làm sạch nước; máy và thiết bị làm sạch 

nước sử dụng hiện tượng thẩm thấu ngược; máy lọc nước ion.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04121 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh tím than, xanh da trời 
(731) Khổng Minh Tuấn  (VN) 

Số 84, ngõ 263 Đà Nẵng, phường Cầu 
Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo, đồ đi ở chân, găng tay (trang phục), khăn quàng cổ, đồ đội 

đầu; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04122 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá cây, xanh nước biển 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
phần mềm Livesoft   (VN) 
Số 52 phố Nhân Hòa, phường Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế phần mềm, bảo trì phần mềm, lập chương trình máy tính, dịch vụ tư 

vấn phần mềm máy tính, dịch vụ cài đặt phần mềm, tạo và duy trì trang web cho người 
khác, cho thuê không gian lưu trữ trang web trên máy tính (địa chỉ trang tin điện tử).  
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(210) 4-2012-04123 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Trắng, vàng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH Sản xuất và 

Xuất nhập khẩu Bao bì Hà Nội  
(VN) 
Khu A2, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 16: Bao bì các loại làm bằng carton hoặc bằng giấy. 

 
 
 

(210) 4-2012-04124 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.11.3; A26.11.8 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và thiết bị y tế VINACARE  
(VN) 
Số 45A, tổ 13, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 
 

(210) 4-2012-04125 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Hải 
Thanh V.N   (VN) 
71 đường số 10, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm.  
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(210) 4-2012-04126 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất - thương mại Hải 
Thanh V.N    (VN) 
71 đường số 10, phường 15, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cacao, sữa và sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04127 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đông dược Phúc Hưng   (VN) 
Số 96-98 Nguyễn Viết Xuân, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cacao, sữa và sản phẩm từ 
sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  
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(210) 4-2012-04128 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-04129 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-04130 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hậu Phong   (VN)
A2 khu biệt thự Sông Ông Lớn, Nguyễn 
Văn Linh, Bình Hưng, Bình Chánh, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Chấn lưu điện (ballast); công tắc điện; ổ cắm điện; tụ điện; cầu dao điện; ổn áp 

điện.  
 

Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn huỳnh quang; đèn điện; bóng đèn điện; máng đèn; chóa 
đèn; quạt điện dùng cho cá nhân, quạt trần. 
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(210) 4-2012-04131 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04132 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.    (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04133 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.    (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04134 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FUJIFILM CORPORATION  (JP) 

26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; đồ trang điểm; xà phòng; chất tẩy rửa; kem đánh răng; tinh dầu 
thơm và nước hoa, hương thơm để thắp; móng (tay, chân) giả, lông mi giả, chế phẩm 
chống tĩnh điện dùng cho mục đích gia dụng; chế phẩm tẩy nhờn, dầu mỡ dùng cho mục 
đích gia dụng, chế phẩm tẩy sạch gỉ sắt, gỉ kim loại, chế phẩm tẩy vết bẩn, tẩy vết màu, 
tẩy dấu vết, chất làm mềm vải dùng đề giặt, chế phẩm để giặt. 

 
Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn hoặc bán lẻ mỹ phẩm và đồ trang điểm; dịch vụ bán buôn 
hoặc bán lẻ mỹ phẩm và đồ trang điểm thông qua trang web Internet.  

 
 

(210) 4-2012-04135 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty Luật TNHH DAZPRO  
(VN) 
Số 10, ngách 123A/19, phố Thụy Khuê, 
phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 10: Máy trợ thính, chụp tai chống ồn (thiết bị y tế) 
 

Nhóm 35: Kinh doanh, mua bán máy trợ thính và chụp tai chống ồn.  
 

Nhóm 44: Tư vấn khám chữa tai, dịch vụ liên quan đến khám chữa tai.  
 
 

(210) 4-2012-04136 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Duy 
Hoàng Minh   (VN) 
19 B Hạ Hồi, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: căn hộ cho thuê.  

 
 

(210) 4-2012-04137 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Doanh Nghiệp Tư Nhân Duy 
Hoàng Minh   (VN) 
19 B Hạ Hồi, quận Hoàn Kiếm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: căn hộ cho thuê.  
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(210) 4-2012-04138 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Chứng 
Khoán BETA  (VN) 
16 Nguyễn Trường Té, phường 12, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm ô tô; xích dùng cho ô tô; mui xe ô tô; xăm lốp ô tô; 

« tô; màn tránh nắng dùng cho ô tô; ô tô buyt; xe ô tô tải; xe mô tô, xe máy; giảm xóc 
treo dùng cho xe cộ; giảm xóc dùng cho ô tô; mô tô thùng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa động cơ xe 
cộ; bảo dưỡng xe cộ, trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng).  

 
 

(210) 4-2012-04140 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 7.3.11 
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 

INC    (US) 
One Ashley Way, Arcadia, WI 54612 
USA  

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đạc nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-04141 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.11; 24.15.21 
(731) ASHLEY FURNITURE INDUSTRIES, 

INC    (US) 
One Ashley Way, Arcadia, WI 54612 
USA  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ đồ đạc nội thất.  

 
 

(210) 4-2012-04142 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NOVARTIS AG   (CH) 

4002 BASEL Switzerland  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 05: Chế phẩm thú y; thuốc kháng sinh dành cho thú y; thuốc trừ giun sán; chất phụ 
gia dùng cho thức ăn động vật có tẩm thuốc; thức ăn động vật trộn sẵn có tẩm thuốc; chất 
tẩy uế; chất diệt loài gây hại; thuốc diệt nấm, thuốc trừ sâu; chất diệt loài ký sinh.  

 
 

(210) 4-2012-04143 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2 
(591) Xanh lá mạ, xanh cửu long 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần hoá chất 
Phúc Lâm  (VN) 
Thôn Phú Hà, xã Phú Nhuận, huyện Bảo 
Thắng, tỉnh Lào Cai  

 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất công nghiệp.  
 

Nhóm 07: Máy công cụ; máy xúc; máy ủi.  
 

Nhóm 16: Văn phòng phẩm; vở học sinh; giấy viết; bìa cát tông.  
 

Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; đá; sỏi; cát; gạch.  
 

Nhóm 35: Mua bán: hoá chất công nghiệp, máy công cụ, máy xúc, máy ủi, văn phòng 
phẩm, vở học sinh, giấy viết, bìa cat tông, vật liệu xây dựng phi kim loại, đá sỏi, cát, gạch, 
khoáng sản.  

 
 

(210) 4-2012-04145 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ 

thiết bị y tế Bắc Việt  (VN) 
Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn 
Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; chi tiết nối ống dẫn bằng kim loại, cụ thể là: tê, cút, 

ống nối góc; ống kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; đầu nối bằng kim loại 
dùng cho ống.  

 
Nhóm 19: ống dẫn bằng nhựa cứng; chi tiết nối ống dẫn bằng nhựa cứng, cụ thể là: tê, 
cút, ống nối góc; đường ống và ống bằng nhựa cứng dùng để dẫn chất lỏng, khí và hóa 
chất.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: ống dẫn bằng kim 
loại ống dẫn bằng nhựa cứng, chi tiết nối ống dẫn bằng kim loại và phi kim loại, ống bằng 
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kim loại và phi kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí và hóa chất, đầu nối dùng cho ống 
trang thiết bị và dụng cụ y tế, bàn kéo nắn chân, tay đa chức năng phục vụ trong điều trị.  

 
 
 

(210) 4-2012-04146 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH công nghệ 

thiết bị y tế Bắc Việt   (VN) 
Số 20 ngách 1/48 ngõ 1, phố Phạm Tuấn 
Tài, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: ống dẫn bằng kim loại; chi tiết nối ống dẫn bằng kim loại, cụ thể là: tê, cút, 

ống nối góc; ống kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí, hóa chất; đầu nối bằng kim loại 
dùng cho ống;  

 
Nhóm 10: Trang thiết bị và dụng cụ y tế; bàn kéo năn chân tay đa chức năng phục vụ 
trong điều trị;  

 
Nhóm 19: ống dẫn bằng nhựa cứng; chi tiết nối ống dẫn bằng nhựa cứng, cụ thể là: tê, 
cút, ống nối góc; đường ống và ống bằng nhựa cứng dùng để dẫn chất lỏng, khí và hóa 
chất.  

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm: ống dẫn bằng kim 
loại, ống dẫn bằng nhựa cứng, chi tiết nối ống dẫn bằng kim loại và phi kim loại, ống 
bằng kim loại và phi kim loại dùng để dẫn chất lỏng, khí và hóa chất, đầu nối dùng cho 
ống, trang thiết bị và dụng cụ y tế, bàn kéo nắn chân tay đa chức năng phục vụ trong điều 
trị. 

 
 
 

(210) 4-2012-04149 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.3.3; 25.3.1 
(591) Trắng, vàng, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Cơ sở Quỳnh Như  (VN) 
2021/8 QL 1A, KP 2, phường Đông 
Hưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cơm sấy, mì sấy, bánh ngọt, bánh tráng.  
 

Nhóm 35: Mua bán: cơm sấy, mì sấy, bánh ngọt, bánh tráng.  
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(210) 4-2012-04150 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 9.7.1; 26.3.2; 26.1.2; A26.3.6 
(591) Đen, đen đậm, vàng đồng, trắng 
(731) Nguyễn Hanh Thông   (VN) 

Sạp 857 Chợ Bến Thành, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mũ: mua bán mũ bằng vải. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04152 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.21; 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, vàng, đen, hồng đậm, trắng 
(731) Hợp tác xã Long Hội   (VN) 

Khóm 2, thị trấn Tầm Vu, huyện Châu 
Thành, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả thanh long tươi.  
 

Nhóm 35: Mua bán quả thanh long.   
 
 
 
 

(210) 4-2012-04153 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; 26.3.1; A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá mạ, đen, vàng, 

trắng 
(731) Hộ kinh doanh giò chả Hải 

Hưng   (VN) 
34 Trương Định, phường 1, thành phố 
Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Giò lụa (chả lụa); giò thủ (chả thủ); chả quế; chả chiên; giăm bông; giò bò (chả 

bò). 
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(210) 4-2012-04154 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.6; 1.5.1; 26.1.2 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 

vàng, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất dịch vụ thương mại 
Quảng Thành   (VN) 
ấp 4, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Bu lông; đinh; đinh vít (ốc vít) bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-04155 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.1.1 
(731) CHEVRON INTELLECTUAL 

PROPERTY LLC  (US) 
6001 Bollinger Canyon Road, San 
Ramon, California 94583, United States 
of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu bôi trơn.  

 
 

(210) 4-2012-04156 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại (mục đích kinh doanh và quảng cáo), kể cả hội 

chợ hoa (có tính chất thương mại).  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội chợ hoa (sự kiện văn hóa, giải trí).  
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(210) 4-2012-04157 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh Phú 

Mỹ Hưng   (VN) 
Lầu 10, tòa nhà Lawrence S. Ting, đường 
Nguyễn Văn Linh, khu A đô thị Phú Mỹ 
Hưng, đô thị mới Nam thành phố, 
phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức hội chợ thương mại (mục đích kinh doanh và quảng cáo), kể cả hội 

chợ hoa (có tính chất thương mại).  
 

Nhóm 41: Tổ chức hội chợ hoa (sự kiện văn hóa, giải trí).  
 
 

(210) 4-2012-04160 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04161 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04162 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Lê Việt Hùng   (VN) 
46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-04163 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04164 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Xanh tím, trắng 
(731) Công ty TNHH Chính Việt  (VN) 

23-25-27 đường số 26, khu dân cư ấp 05 
Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách. 
 

Nhóm 25: Giày; dép; quần; áo; mũ (nón), dây thắt lưng da (dùng cho trang phục).  
 

Nhóm 35: Mua bán: túi xách, giày, dép, quần, áo, mũ (nón), dây thắt lưng da (dùng cho 
trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-04165 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Liên Trấn Phong  (VN) 

108 Phan Văn Khỏe, phường 5, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách; ba lô, bóp (ví).   
 

Nhóm 25: Quần, áo, giày, dép, mũ (nón), thắt lưng (dùng cho trang phục).  
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Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: túi xách, ba lô, ví (bóp), quần, áo, giày, dép, mũ 
(nón), thắt lưng (dùng cho trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-04166 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

khăn giấy Vân Anh  (VN) 
421/21 Lê Quang Sung, phường 9, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 24: Khăn lạnh cao cấp bằng vải.  

 
 

(210) 4-2012-04167 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại xuất nhập khẩu 
Hằng Tín Phát  (VN) 
31 đường 3A, phường Bình Trị Đông B, 
quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhãm 01: Hãa chÊt: ®i-«-xÝt ti-tan (Titanium dioxide).  

 
 

(210) 4-2012-04168 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.7.24; A3.9.24; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh da trời 
(731) Công ty cổ phần du lịch Sa 

Huỳnh  (VN) 
80/8 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT., CORP.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ hướng dẫn khách du lịch; vận chuyển hành khách; cho thuê xe; sắp 

xếp các chuyến du lịch; giữ chỗ cho các chuyến đi; đặt chỗ cho các chuyến đi.  
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(210) 4-2012-04169 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1 
(591) Đen, đỏ, trắng 
(731) Đỗ Thị Thu  (VN) 

Mỹ Phú, Mỹ An, huyện Chợ Mới, tỉnh 
An Giang 

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống; khách sạn; quán cà phê. 

 
 

(210) 4-2012-04170 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.6 
(591) Đỏ, vàng, xanh nước biển, xám, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại dịch vụ hóa mỹ 
phẩm Hồng Tuyên  (VN) 
176 Quách Đình Bảo, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm được làm từ ngọc trai.  

 
 

(210) 4-2012-04171 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.5; 7.1.24; 26.3.1 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nhà Thủ Đô  
(VN) 
Xóm 3, Phú Đô, Mễ Trì, Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: cầu thang gỗ, innox, cửa nhựa lõi thép, ván sàn. 

 
 

(210) 4-2012-04172 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
đầu tư Quốc tế Ngọc Minh  
(VN) 
Số 105 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04173 (220) 29.12.2010 
(641) 4-2010-27678 (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Lũng Lô 5   (VN) 
Số 162 đường Trường Chinh, quận Đống 
Đa, Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 04: Nhiên liệu. 
 

Nhóm 35: Điều hành kinh doanh cho khách sạn. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ nhà ở (sở hữu bất động sản); quản lý tòa nhà; cho thuê căn hộ; đánh 
giá bất động sản; đầu tư vốn; sàn giao dịch bất động sản; dịch vụ quản lý tòa nhà.(bất 
động sản); môi giới bất động sản; cho thuê bất động sản; hãng bất động sản; quản lý tài 
sản bất động sản; đánh giá tài chính; bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản; cho thuê văn 
phòng. 

 
Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, công cộng; khai thác mỏ.  

 
Nhóm 41: Công viên vui chơi giải trí; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ 
giáo dục giảng dạy. 

 
Nhóm 44: Nhà nghỉ dưỡng dành cho người già; bệnh viện. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-04174 

 
(220) 

 
09.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 2.9.14; A2.9.15; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, cam, trắng 

(540) 

  

(731) Trường mầm non Khai Trí  (VN)
330 Cù Chính Lan, quận Thanh Khê, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
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(210) 4-2012-04175 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LIMITED STORES, LLC.   (US) 

7775 Walton Parkway, New Albany, 
Ohio 43054, United States of America  

(540) 

 (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, cụ thể là áo choàng mặc sau khi tắm, áo choàng mặc ngoài bãi biển, 

thắt lưng (quần áo), áo vét tông, áo choàng, bộ quần áo ôm bó sát cơ thể, giầy ống, quần 
soóc mặc khi chơi môn quyền anh, áo lót ngực, áo lót bó sát người của phụ nữ, áo coócxê 
ngoài, mũ lưỡi trai, áo dài khoác ngoài, áo váy, dây đai dùng cho nịt bít tất, đai lưng, găng 
tay (quần áo), áo dài của phụ nữ mặc trong những dịp đặc biệt, áo lộ vai và cổ có dây 
vòng qua cổ, mũ, dải băng buộc đầu (quần áo), áo khoác ngoài, quần gin, bộ quần áo mặc 
để luyện tập thân thể, áo sơ mi bằng hàng dệt kim, áo hở cổ bằng hàng dệt kim, quần áo 
bó sát người (của diễn viên múa ba lê), quần áo lót phụ nữ, găng tay hở ngón, áo khoác 
mặc trong nhà, váy ngủ dài, áo ngủ, quần áo ngủ, quần lót, quần, quần bó ống, dép xăng 
đan, xà rông (trang phục của người phụ nữ Mã lai, Inđônêxia), khăn quàng, áo sơ mi, 
giầy, quần soóc, váy, quần mặc hàng ngày của nam và nữ, dép, váy trong, giầy đế mềm, 
bít tất ngắn, bít tất dài, bộ com lê, quần thể thao bằng vải nỉ, áo thể thao bằng vải nỉ, quần 
soóc bằng vải mềm, bộ quần áo thể thao, áo len dài tay, bộ quần áo bơi, áo phông, áo 
không có cổ và tay (áo ba lỗ), bộ đồ lót phụ nữ, cà vạt, quần tất, quần đùi, áo lót, quần áo 
lót và áo lót mặc bên trong áo sơ mi.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04176 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) UNIVERSAL PROTEIN 

SUPPLEMENTS CORPORATION 
D/B/A UNIVERSAL NUTRITION  
(US) 
3 Terminal Road, New Brunswick, New 
Jersey 08901, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho thực phẩm ăn kiêng; chất bổ sung dinh dưỡng bao gồm 

nhưng không giới hạn vitamin các loại, khoáng chất và chất dinh dưỡng cho luyện tập.  
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(210) 4-2012-04177 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.8 
(731) UNIVERSAL PROTEIN 

SUPPLEMENTS CORPORATION 
D/B/A UNIVERSAL NUTRITION  
(US) 
3 Terminal Road, New Brunswick, New 
Jersey 08901, United States of America  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho mục đích ăn kiêng, cụ thể là chất bổ sung cho thực phẩm ăn 

kiêng, chất bổ sung chế độ ăn kiêng, chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung thảo dược, 
chất thay thế bữa ăn và hỗn hợp đồ uống bổ sung chế độ ăn kiêng, chất bổ sung dinh 
dưỡng khoáng, chất bổ sung khoáng, chất bổ sung dinh dưỡng, hỗn hợp đồ uống bổ sung 
dinh dưỡng, chất bổ sung vitamin và khoáng, chất bổ sung vitamin, chất thay thế bữa ăn 
dạng thanh.  

 
 

(210) 4-2012-04178 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.1.2 
(731) UNIVERSAL PROTEIN 

SUPPLEMENTS CORPORATION 
D/B/A UNIVERSAL NUTRITION  
(US) 
3 Terminal Road, New Brunswick, New 
Jersey 08901, United States of America  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho mục đích ăn kiêng, cụ thế là chất bổ sung cho thực phẩm ăn 

kiêng, chất bổ sung chế độ ăn kiêng, chất bổ sung cho thực phấm, chất bổ sung thảo dược, 
chất thay thế bữa ăn và hỗn hợp đồ uống bổ sung chế độ ăn kiêng, chất bổ sung dinh 
dưỡng khoáng, chất bổ sung khoáng, chất bổ sung dinh dưỡng, hỗn hợp đồ uống bổ sung 
dinh dưỡng, chất bổ sung vitamin và khoáng, chất bổ sung vitamin, chất thay thế bữa ăn 
dạng thanh.  

 
 

(210) 4-2012-04179 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.1 
(731) UNIVERSAL PROTEIN 

SUPPLEMENTS CORPORATION 
D/B/A UNIVERSAL NUTRITION  
(US) 
3 Terminal Road, New Brunswick, New 
Jersey 08901, United States of America  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Chất bổ sung cho mục đích ăn kiêng, cụ thế là chất bổ sung cho thực phẩm ăn 
kiêng, chất bổ sung chế độ ăn kiêng, chất bổ sung cho thực phẩm, chất bổ sung thảo dược, 
chất thay thế bữa ăn và hỗn hợp đồ uống bổ sung chế độ ăn kiêng, chất bổ sung dinh 
dưỡng khoáng, chất bổ sung khoáng, chất bổ sung dinh dưỡng, hỗn hợp đồ uống bổ sung 
dinh dưỡng, chất bổ sung vitamin và khoáng, chất bổ sung vitamin, chất thay thế bữa ăn 
dạng thanh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04181 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1 
(591) Xanh rêu, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Đại Đồng   (VN) 
181 Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm; mua 

bán đồ điện gia dụng như: bếp điện, lò vi sóng, lò nướng, máy say sinh tố, bóng đèn, dây 
điện, ổ cắm, máy thu hình (tivi), đầu máy đọc địa kỹ thuật số, máy vi tính, quạt điện, máy 
lạnh, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, máy hút bụi; mua bán sản phẩm may mặc như: quần 
áo, giày dép, nón mũ, tất vớ, vải. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04182 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25 
(591) Xanh rêu, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Đại Đồng   (VN) 
181 Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, mua 

bán đồ điện gia dụng như: bếp điện, lò vi sóng, lò nướng, máy say sinh tố, bóng đèn, dây 
điện, ổ cắm, máy thu hình (tivi), đầu máy đọc địa kỹ thuật số, máy vi tính, quạt điện, máy 
lạnh, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, máy hút bụi, mua bán sản phẩm may mặc như: quần 
áo, giày dép, nón mũ, tất vớ, vải. 
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(210) 4-2012-04183 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25 
(591) Xanh rêu, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân thương 

mại Đại Đồng   (VN) 
181 Cao Văn Lầu, phường 2, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán lương thực thực phẩm, thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm, mua 

bán đồ điện gia dụng như: bếp điện, lò vi sóng, lò nướng, máy say sinh tố, bóng đèn, dây 
điện, ổ cắm, máy thu hình (tivi), đầu máy đọc địa kỹ thuật số, máy vi tính, quạt điện, máy 
lạnh, tủ lạnh, máy giặt, điện thoại, máy hút bụi, mua bán sản phẩm may mặc như: quần 
áo, giày dép, nón mũ, tất vớ, vải. 

 
 
 

(210) 4-2012-04184 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.8; 18.1.5; A26.11.9 
(731) Cơ sở Thuận Thành  (VN) 

688 hương lộ 2, khu phố 4, phường Bình 
Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 12: Xích (sên), líp (nhông); cổ trục xe (chảng ba); bộ ly hợp (bố nồi bằng cao su 

dùng cho xe cộ); bắng răng dùng cho xe cộ. 
 
 
 

(210) 4-2012-04185 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Anh Nghĩa 

Nguyên   (VN) 
40 đường số 2, khu dân cư Bình Phú, 
phường 11, quận 6, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt hướng dương (đã chế biến). 
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(210) 4-2012-04186 (220) 09.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20; 5.7.1; 5.7.21 
(591) Xanh lá cây, vàng đậm, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chế biến xuất 
nhập khẩu tiêu Sao Mai   (VN) 
399 Hùng Vương, thành phố Buôn Mê 
Thuột, tỉnh Đăk Lăk  

 
(511)   Nhóm 30: Tiêu gia vị. 

 
 
 

(210) 4-2012-04187 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ôtô xe máy 
25-8   (VN) 
18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, khung của xe máy, động cơ xe máy, yên của xe máy .  

 
 
 

(210) 4-2012-04188 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần ôtô xe máy 
25-8   (VN) 
18 đường Giải Phóng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 12: Xe máy, khung của xe máy, động cơ xe máy, yên của xe máy. 

 
 
 

(210) 4-2012-04192 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH SX TM XNK 
Quang Tiến   (VN) 
42/34 đường 702 Hồng Bàng, phường 1, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước uống tinh khiết; nước khoáng; nước có ga; nước ép 

trái cây.  
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(210) 4-2012-04193 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan  (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04194 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan   (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04195 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan   (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04196 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan   (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-04197 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Hà 
Lan   (VN) 
30/5/3A3 Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04198 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt   (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04199 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 

(210) 4-2012-04200 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần phân bón Mỹ 
Việt  (VN) 
30/5/3A Nguyễn Văn Quá, tổ 19, khu 
phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  
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(210) 4-2012-04201 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TV.PHARM  (VN) 
27 Điện Biên Phủ, khóm 2, phường 9, 
thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ sở hữu trí tuệ 
ALPHA (ALPHA PLUS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04203 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04204 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Xám, đen, vàng cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật xây 
dựng và trang trí nội thất 
Mộc   (VN) 
34/9B Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng dân dụng, xây dựng công nghiệp, tư vân xây dựng dân dựng và công 

nghiệp, trang trí nội thất.  
 

Nhóm 42: Thiết kế xây dựng.  
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(210) 4-2012-04206 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH UNIVER Việt 
Nam  (VN) 
137 Dương Văn Dương, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem (mỹ phẩm) chống lão hóa; sữa 

tắm; dầu gội đầu, kem (mỹ phẩm) trị mụn.  
 
 

(210) 4-2012-04207 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Đỏ đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 
dựng và phát triển đô thị 
Hồng Hà  (VN) 
Tầng 1 & 2 nhà NO3 khu đô thị mới, 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch ốp lát ceramic.  

 
 

(210) 4-2012-04208 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 24.15.21 
(591) Xanh dương đậm, xanh lá cây, nâu đất, 

đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Mai Huy   (VN) 
Thôn Ngọc Quỳnh, thị trấn Như Quỳnh, 
huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, 

chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và chất diệt ký sinh trùng), nhựa acrylic (dạng thô), nhựa tổng 
hợp (dạng thô). 

 
Nhóm 02: Sơn, sơn bóng, sơn lót, sơn nhũ (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt); 
dung môi cho sơn, véc-ni. 

 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại.  

 
Nhóm 35: Mua bán hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt 
nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu, và chất diệt ký sinh trùng), nhựa acrylic (dạng thô), nhựa 
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tổng hợp (dạng thô), mua bán sơn, sơn bóng, sơn lót, sơn nhũ (không bao gồm sơn cách 
điện, cách nhiệt), dung môi cho sơn, véc-ni vật liệu xây dựng phi kim loại; xuất nhập 
khẩu hóa chất dùng trong công nghiệp, hóa chất nông nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt 
cỏ, thuốc trừ sâu, và chất diệt ký sinh trùng), nhựa acrylic (dạng thô), nhựa tổng hợp 
(dạng thô), sơn, sơn bóng, sơn lót, sơn nhũ (không bao gồm sơn cách điện, cách nhiệt), 
dung môi cho sơn véc-ni, vật liệu xây dựng phi kim loại. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04209 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh A Nhiều  (VN) 
103/43 Đặng Chất, phường 3, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Bánh mì; ổ bánh mì nhỏ (để ăn sáng); bánh bao; bánh trung thu; bánh kem; 

bánh ngọt.  
 

Nhóm 35: Mua bán bánh mì, mua bán bánh mì dồn thịt heo quay; mua bán heo quay; 
mua bán vịt quay; mua bán gà quay; mua bán bánh bao, mua bán bánh trung thu, mua bán 
bánh kem; mua bán bánh ngọt.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn lưu trú; dịch vụ quán ăn bình 
dân; dịch vụ quán cà phê giải khát.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04213 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.3.4; 26.1.1 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Tân Vĩnh Sơn  
(VN) 
84 Trần Phước Thành, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà 
Nẵng  

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ tự nhiên; sàn gỗ công nghiệp. 
 

Nhóm 35: Buôn bán đồ gỗ làm từ gỗ thành phẩm cụ thể ván ép, gỗ dán, gỗ lạng, bàn, gỗ, 
tủ, giường, kệ, xuất nhập khẩu đồ gỗ làm thành phẩm, cụ thể: ván ép, gỗ dán, gỗ lạng, 
bàn, gỗ, tủ, giường, kệ.  
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(210) 4-2012-04215 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.13.6 
(591) Xanh đậm, xanh nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Quỳnh Minh Thi  (VN) 
49 Núi Thành, phường Hoà Thuận Đông, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán các mặt hàng trang trí nội, ngoại thất, cụ thể: màn rèm, chăn, ra, gối, 

nệm, bàn, ghế, tủ, giường và các mặt hàng bằng gỗ khác; trung tâm siêu thị thương mại, 
chuyên cung cấp các mặt hàng trang trí nội ngoại thất, cụ thể: màn rèm, chăn, ra, gối, 
nệm, bàn, ghế, tủ, giường và các mặt hàng bằng gỗ khác.  

 
 

(210) 4-2012-04216 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; 2.3.25; 5.7.24 
(591) Xanh dương, xanh lá, nâu, cam, xám, 

vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mùa Vàng - 
Kiên Giang   (VN) 
Số C19, lô 3 đường 3/2, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng 
cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hóc môn để kích thích quả chín; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; hoá chất 
để cải tạo đất.  

 
 

(210) 4-2012-04217 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.1; 2.1.13; 2.1.25 
(591) Xanh, xám, vàng, đen, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mùa Vàng - 
Kiên Giang    (VN) 
Số C19, lô 3 đường 3/2, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng 
cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hóc môn để kích thích quả chín; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; hoá chất 
để cải tạo đất.  
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(210) 4-2012-04218 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; 2.3.12; 2.3.25 
(591) Xanh lá, tím, xanh dương, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mùa Vàng - 
Kiên Giang    (VN) 
Số C19, lô 3 đường 3/2, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng 
cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hóc môn để kích thích quả chín; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; hoá chất 
để cải tạo đất.  

 
 

(210) 4-2012-04219 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.1 
(591) Vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mùa Vàng - 
Kiên Giang    (VN) 
Số C19, lô 3 đường 3/2, phường Vĩnh 
Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; hoá chất dùng trong nông nghiệp, trừ chất diệt 

nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh trùng; hoá chất dùng 
cho nghề làm vườn, trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt ký sinh 
trùng; hóc môn để kích thích quả chín; chế phẩm điều hoà sinh trưởng cây trồng; hoá chất 
để cải tạo đất.  

 
 
 

(210) 4-2012-04220 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần DTS Việt Nam  

(VN) 
Số 18, tổ 51, phường Quan Hoa, quận 
Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04221 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Lê Trường Quốc Việt  (VN) 
ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới, 
tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 30: bánh; kẹo. 

 
 

(210) 4-2012-04223 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh Lương thực - Thực 
phẩm Hà Nội  (VN) 
67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt lợn muối xông khói; chiết xuất của thịt; lát khoai tây rán giòn; 

khoanh khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; lạc đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt gia vị; cháo trên cơ sở sữa cho thực phẩm; cháo thực 
phẩm trên cơ sở sữa; mỳ ống; mỳ sợi; đồ gia vị; gạo; muối nấu ăn; gia vị; mì sợi dẹt, miến 
sợi dẹt; gừng gia vị; hạt tiêu gia vị, ớt gia vị. 

 
Nhóm 32: Nước uống có ga, đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn, đồ uống từ 
nước ép quả không có cồn, nước khoáng, đò uống không cồn; nước sô đa, nước. 

 
 

(210) 4-2012-04224 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh Lương thực - Thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 29: Nước mắm; thịt lợn muối xông khói; chiết xuất của thịt; lát khoai tây rán giòn; 

khoanh khoai tây rán giòn; thực phẩm ăn nhanh trên cơ sở trái cây; lạc đã chế biến.  
 

Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt gia vị; cháo trên cơ sở sữa cho thực phẩm; cháo thực 
phẩm trên cơ sở sữa; mỳ ống; mỳ sợi; đồ gia vị; gạo; muối nấu ăn; gia vị; mì sợi dẹt, miến 
sợi dẹt; gừng gia vị; hạt tiêu gia vị, ớt gia vị.  
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(210) 4-2012-04225 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chế biến 
kinh doanh Lương thực - Thực 
phẩm Hà Nội   (VN) 
67A đường Trương Định, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; bánh gạo; thực phẩm ăn 

nhanh trên cơ sở ngũ cốc; tương ớt gia vị; cháo trên cơ sở sữa cho thực phẩm; cháo thực 
phẩm trên cơ sở sữa; mỳ ống; mỳ sợi; đồ gia vị; gạo; muối nấu ăn; gia vị; mì sợi dẹt, miến 
sợi dẹt; gừng gia vị; hạt tiêu gia vị, ớt gia vị.  

 
 

(210) 4-2012-04229 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1 
(731) Le Ch©teau Inc.   (CA) 

8300 Decarie Boulevard, MontrÐal, 
QuÐbec H4P 2P5, Canada  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức từ đá quý nhân tạo (trang sức cho y phục). 
 

Nhóm 18: Túi xách tay, ví cầm tay. 
 

Nhóm 25: Quần áo, đồ đi ở chân (trang phục), đồ đội đầu (trang phục).  
 

Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán lẻ trang sức cho y phục, túi xách, ví cầm tay, quần áo, đồ 
đi ở chân; đồ đội đầu; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến trang sức cho y phục, túi xách, 
ví cầm tay, quần áo đồ đi ở chân, đồ đội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-04230 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) WM. WRIGLEY JR. COMPANY   (US) 

410 North Michigan Avenue, Chicago, 
Illinois 60611, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo không tẩm thuốc, bao gồm cả kẹo cao su, kẹo cao su có thể thổi 

thành bong bóng, kẹo, kẹo bạc hà, viên kẹo hình giọt nước và viên kẹo hình thoi. 
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(210) 4-2012-04231 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Lý Gia  (VN) 
219/49 Mai Xuân Thưởng, phường 6, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn các loại bóng đèn; bán buôn các loại công tắc thời gian; bán buôn 

cáp điều khiển, bán buôn chóa đèn chiếu sáng, bán buôn tích điện, tăng pho; bán buôn 
các loại đồng hồ đo thời gian. 

 
 

(210) 4-2012-04232 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Khang 

Minh   (VN) 
E5A/19 ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-04233 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Hộ kinh doanh cơ sở Khang 

Minh    (VN) 
E5A/19 ấp 5, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện dân dụng.  

 
 

(210) 4-2012-04234 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hòa  (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng 
Nai 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế); cà phê; trà (chè); ca 
cao.  

 
 

(210) 4-2012-04236 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Gừng Việt 

Nam   (VN) 
559 quốc lộ 1, ấp An Trạch, xã An Hiệp, 
huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; ca cao; trà (trà gừng); bánh kẹo; bột ngũ cốc.  

 
 

(210) 4-2012-04237 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3 , thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh.  
 
 

(210) 4-2012-04238 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 
tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   

 
Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh.   

 
 
 
(210) 

 
4-2012-04239 

 
(220) 

 
12.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh.   
 
 
 

(210) 4-2012-04240 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   
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(210) 4-2012-04241 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04242 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện) 
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(210) 4-2012-04243 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04244 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   
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(210) 4-2012-04245 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04246 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   
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(210) 4-2012-04247 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04248 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   
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(210) 4-2012-04249 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 45: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh 
(dịch vụ do nhà hàng thực hiện).   

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04250 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh.   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1214 

(210) 4-2012-04251 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh dương 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

du lịch và tiếp thị giao thông 
vận tải Việt Nam - VIETRAVEL  
(VN) 
190 Pasteur, phường 6, quận 3, thành 
phố Hồ Chí Minh   

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 39: Du lịch, lữ hành; vận chuyển hành khách; đại lý bán vé (bao gồm vé máy bay, 

tàu lửa, tàu thủy); cho thuê xe cộ; vận chuyển hàng hóa; môi giới hàng hải.   
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống; cửa hàng ăn uống; cửa hàng bán đồ ăn nhanh.   
 
 

(210) 4-2012-04252 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19; 2.9.1 (540) 

  

(731) Đoàn Minh Tuân  (VN) 
ấp 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 
tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04253 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; A2.3.2; 26.1.1 (540) 

  

(731) Đoàn Minh Tuân  (VN) 
ấp 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 
tỉnh Đồng Tháp 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04254 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Đoàn Minh Tuân   (VN) 
ấp 1, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng, 
tỉnh Đồng Tháp 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 
 
 

(210) 4-2012-04255 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.3.3; 26.15.1; 2.9.4 
(731) SHENZHEN FOSCAM INTELLIGENT 

TECHNOLOGY CO., LTD.   (CN) 
05D, North Wing, 5/F, Block 1, Vision 
Shenzhen Business Park, No.9 Gaoxin 
9th South Road, Shenzhen Hi-tech 
Industrial Park, Nanshan District, 
Shenzhen, China (518057)  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị ngoại vi máy vi tính; mạch tích hợp; thiết bị sao chụp (dạng chụp ảnh, 

tĩnh điện, nhiệt); vật liệu cho mạch điện chính (dây, dây cáp); máy quay phim; thiết bị 
truyền thông mạng; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh 
(chụp ảnh); thiết bị và dụng cụ trắc địa hệ thống phòng trộm, chạy điện.  

 
 

(210) 4-2012-04256 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.1.1; 26.13.25 
(731) SHEN ZHEN POWER IDEA 

TECHNOLOGY LIMITED   (CN) 
1401A, Building 8, Bin Hai Zhi Chuang 
Garden, Huandong Road and Xihuan 
North Road, NanShan District, ShenZhen 
City, China. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tinh; máy cân; dụng cụ hàng hải; điện thoại di động; máy ảnh (chụp 

ảnh); máy ghi thời gian (thiết bị ghi thời gian); dụng cụ đo; điện thoại hình; máy bộ đàm 
xách tay; thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04257 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) SHEN ZHEN POWER IDEA 
TECHNOLOGY LIMITED   (CN) 
1401A, Building 8, Bin Hai Zhi Chuang 
Garden, Huandong Road and Xihuan 
North Road, NanShan District, ShenZhen 
City, China. 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 09: Máy vi tính; máy cân; dụng cụ hàng hải; điện thoại di động; máy ảnh (chụp 
ảnh); máy ghi thời gian (thiết bị ghi thời gian); dụng cụ đo; điện thoại hình; máy bộ đàm 
xách tay; thiết bị chẩn đoán, không cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04259 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD  (SG) 

89 Short Street, #B 1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore: 188216 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04260 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PACIFIC IMPEX PTE LTD   (SG) 

89 Short Street, #B 1-11 Golden Wall 
Centre, Singapore: 188216 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư LACOMS 

(LACOMS LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04261 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04262 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04264 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Nguyên Khang  (VN) 
281 /2 Khuông Việt, phường Phú Trung, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại ống thông dùng trong y tế, bình dẫn lưu vết thương, quả lọc 

vi khuẩn (dùng trong khoa hồi sức sau mổ HMEF), dây truyền dịch các loại (infusion set), 
các loại bơm kim tiêm, băng bó bột cố định xương.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04265 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.1; 25.5.1; 26.4.2 
(591) Xanh lá cây, trắng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư công 
nghiệp và giáo dục Thuận 
Phát  (VN) 
121/2 Hồng Hà, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu đốt nhiên liệu. 
 

Nhóm 35: Mua bán dầu đốt nhiên liệu. 
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(210) 4-2012-04266 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.4; 26.15.15; 1.15.23; 15.1.13 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thành Trí  (VN) 
Cầu Kinh G, số nhà 552, Hòa Phú, Định 
Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện, linh kiện quạt điện như: thân quạt, cánh quạt, vỏ quạt.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04267 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Xanh, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Thảo Đạt  (VN) 
135/28 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 16: Bao nhựa PP, bao nhựa dùng để bao gói.  
 

Nhóm 35: Mua bán bao bì PP, túi (bao tải) cho việc vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu 
có số lượng lớn, túi (bao tải) để vận chuyển và lưu giữ nguyên vật liệu để rời.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04268 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Kim Hưng  (VN) 

743 tỉnh lộ 43, phường Tam Bình, quận 
Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà hương các loại. 
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(210) 4-2012-04272 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04273 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

cao TRAPHACO   (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04274 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

công nghệ và dược phẩm 
ZORRO   (VN) 
Thôn Thụy ứng, xã Hòa Bình, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-04275 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 2.7.9; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Hồng sẫm, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương  (VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04276 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; A2.5.24; A26.11.8; 26.11.3 
(591) Đỏ, nâu nhạt, vàng, xanh da trời, tím, 

đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương  
(VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04277 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 2.5.1; 2.5.3; 26.11.3 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây, vàng, nâu 

nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương  (VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-04278 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; A2.5.24; 26.11.3; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, hồng sẫm, vàng, xanh sẫm, 

xanh nhạt, đỏ, đen, nâu nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương  (VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04279 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; A2.5.24; 2.5.1; A2.3.24 
(591) Xanh hòa bình, hồng sẫm, vàng, xanh lá 

cây, xanh nhạt, nâu nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

và đầu tư y tế Đại Dương  (VN) 
Số 56, phố Tân Thụy, phường Phúc 
Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04280 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Nông nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, 
thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc diệt động vật gây hại.  

 
 

(210) 4-2012-04282 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.13.1; 3.11.1; 26.15.9; 26.15.11 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Phương 
Ngân  (VN) 
64 Trần Quốc Toản, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Phòng khám chữa bệnh; chăm sóc sức khỏe; bệnh xá; dịch vụ hộ lý; dịch vụ trợ 

giúp y tế.  
 
 

(210) 4-2012-04283 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.1.2; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị điện 
Đông Nam á  (VN) 
79 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị điện như biến thế điện, ổn áp.  
 

Nhóm 35: Mua bán: ổn áp, biến thế, máy phát điện, bộ lưu điện (UPS), cửa cuốn.  
 
 

(210) 4-2012-04284 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; 1.5.1; 4.3.3 
(591) Đen, trắng, đỏ, xám, xanh ghi, xanh tím 

than, vàng nâu 
(731) Công ty TNHH đầu tư giống 

thủy sản Cửu Long  (VN) 
Lộ Bờ Tây, xóm Chồm Xoài, phường 
Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc 
Liêu  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản; chất phụ gia cho thức ăn gia súc, gia 

cầm và thủy sản (không dùng cho ngành y), con giống vật nuôi.  
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(210) 4-2012-04285 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Quốc Thoại  (VN) 

ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón  

 
 

(210) 4-2012-04286 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.9; A26.11.12; 25.7.20 
(591) Xanh ngọc bích, đỏ 
(731) Nguyễn Quốc Thoại  (VN) 

ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hạnh Đông, huyện 
Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang    

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe máy, đồ bảo hộ lao động.  

 
 

(210) 4-2012-04288 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; A5.5.20; 1.15.5; 26.4.7 
(591) Đỏ, vàng, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
nhiên liệu Phú Hùng SG  (VN) 
128 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 
3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán xăng dầu.  

 
 

(210) 4-2012-04291 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2012-04292 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-04293 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-04294 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-04295 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04296 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04297 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-04298 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04299 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04300 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội   (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-04301 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04302 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04303 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-04304 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-04305 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

CPC1 Hà Nội    (VN) 
Số 356A đường Giải Phóng, phường 
Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-04306 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.6; 7.1.24; 7.1.5; 13.1.6 (540) 

  

(731) Trần Quang Dũng   (VN) 
Số 95 đường Thai Dương, Hải Bình, thị 
trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh 
Thừa Thiên - Huế  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế; dịch vụ vận tải hàng hoá và 

vận chuyển hành khách du lịch. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 
họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  
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(210) 4-2012-04307 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; 5.7.1; 26.4.4 
(731) Hộ kinh doanh Đức Thành cà 

phê trà  (VN) 
Số 218 đường Hai Bà Trưng, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại; trà; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; đường; 

bánh kẹo.  
 
 

(210) 4-2012-04308 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 26.15.11 
(591) Nâu, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bic Việt Nam  
(VN) 
B12-TT8, khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà; cho thuê nhà; dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); dịch vụ 

quản lý tòa nhà (dịch vụ bất động sản); quản lý bất động sản; tư vấn về bất động sản. 
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ 
tầng. 

 
 

(210) 4-2012-04309 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 10.3.7; A5.5.20; 26.2.7; 25.12.1; 
A17.2.6; 17.2.1 

(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Bic Việt Nam  
(VN) 
B12-TT8, khu đô thị mới Văn Quán, 
phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 36: Kinh doanh nhà; cho thuê nhà; dịch vụ nhà ở (dịch vụ bất động sản); dịch vụ 

quản lý tòa nhà (dịch vụ bất động sản); quản lý bất động sản; tư vấn về bất động sản.  
 

Nhóm 37: Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở hạ 
tầng. 
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(210) 4-2012-04310 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SHISEIDO COMPANY, LIMITED   (JP) 

7-5-5 Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-0061, 
Japan  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng, nước hoa, và mỹ phẩm; bao gồm mỹ phẩm chăm sóc da, chăm sóc 

tóc, chăm sóc cơ thể, và mỹ phẩm trang điểm.  
 
 

(210) 4-2012-04312 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.16 
(731) BENEFICIAL COMPANION 

INDUSTRlAL CO., LTD.  (TW) 
No. 7, Alley 20, Lane 95, Chung Shan 
1st Rd., Lu Chou District, New Taipei 
City Taiwan 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 06: Khóa bằng kim loại (ngoài loại khóa điện), khóa cửa bằng kim loại (ngoài loại 

khóa điện), khóa móc (khóa bấm) bằng kim loại (ngoài loại khóa điện), khóa hình trụ 
bằng kim loại (ngoài loại khóa điện), chìa khóa bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-04313 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.6; A1.1.12; A5.5.20 
(591) Đen, trắng, xanh dương đậm, xanh 

dương nhạt 
(731) TOSHIBA HOME APPLIANCES 

CORPORATION  (JP) 
2-15, Sotokanda 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy giặt, máy hút bụi, máy rửa bát đĩa, máy nâng.  
 

Nhóm 08: Bàn là điện.  
 

Nhóm 09: Máy phát tạo i-ông.  
 

Nhóm 11: Tủ lạnh, máy điều hòa không khí; thiết bị lọc không khí; lò vi sóng, lò nấu 
nướng chạy điện, thiết bị sấy khô bát đĩa; nồi cơm điện, bồn cầu có gắn vòi phun nước để 
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rửa ráy; thiết bị sấy tóc chạy điện, quạt điện, thiết bị ion hóa dùng cho mục đích gia đình 
để xử lý không khí hoặc nước. 

 
Nhóm 21: Dụng cụ ép phẳng quần chạy điện.  

 
 

(210) 4-2012-04314 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2 
(591) Vàng, nâu nhạt, nâu đỏ, trắng, ghi nhạt, 

xám 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Phước Bửu Gia  
(VN) 
481 Vũ Tiến Trung, ấp Vĩnh Bình, xã An 
Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long 
An  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, cà phê bột, cà phê hạt đã chế biến.  

 
 

(210) 4-2012-04315 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-04316 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần bảo vệ thực 

vật An Giang   (VN) 
23 Hà Hoàng Hổ, thành phố Long 
Xuyên, tỉnh An Giang 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
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(210) 4-2012-04317 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Xuân Lộc  (VN) 
Xóm Sổ, thôn Dương ổ, xã Phong Khuê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy viết, khăn ăn làm bằng giấy, bìa các tông, giấy để làm bao 

bì.  
 
 

(210) 4-2012-04318 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.13.1; 26.4.3; 25.5.25; A26.4.5 
(591) Vàng, tím, trắng 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Xuân Lộc   (VN) 
Xóm Sổ, thôn Dương ổ, xã Phong Khuê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy viết, khăn ăn làm bằng giấy, bìa các tông, giấy để làm bao 

bì.  
 
 

(210) 4-2012-04319 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.22; 2.9.1; 25.5.25; 5.5.8 
(591) Vàng, đỏ, xám 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyễn 
Xuân Lộc   (VN) 
Xóm Sổ, thôn Dương ổ, xã Phong Khuê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy viết, khăn ăn làm bằng giấy, bìa các tông, giấy để làm bao 

bì.  
 
 

(210) 4-2012-04321 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Văn Trung  (VN) 
Xóm Sổ, thôn Dương ổ, xã Phong Khê, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh  

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, giấy viết, khăn ăn làm bằng giấy, bìa các tông, giấy để làm bao 

bì.  
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(210) 4-2012-04322 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Văn Có  (VN) 

158 ấp Quãn Phú, xã Tân Hưng Tây, 
huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau 

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy tăng âm (ampli); máy thu hình (tivi); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số; 

máy vi tính; bộ trộn âm (mixer). 
 
 

(210) 4-2012-04323 (220) 12.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH trục cao su 

Việt Roll  (VN) 
Lô MB2-2+3, KCN Đức Hòa 1, ấp 5, xã 
Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 17: Thanh cao su dùng trong ngành xay xát lúa gạo (không là bộ phận của máy 

móc).  
 
 

(210) 4-2012-04324 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4 
(591) Xanh lá mạ, vàng đất, đen 

(540) 

  

(731) Tống Văn Thắng   (VN) 
Khu phố 2, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm 
Sơn, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 

 
 

(210) 4-2012-04325 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Xanh dương, đỏ, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại Toàn Cầu 3H   (VN) 
61/43C Phan Huy ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 35: Quảng cáo. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04326 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) S.I.A (TENAMYD CANADA) INC  
(CA) 
242, Varry Street, St.Laurent, Quebec, 
H4N1A3, Canada  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04327 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4 (540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ nghệ Việt 
Anh  (VN) 
Số 52G đường 19 khu phố 3, phường 
Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng: khung nhôm dùng cho cửa kính.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04328 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Long  
(VN) 
43- 45 Ngô Quyền, phường 6, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ bệnh viện, phòng khám, nha khoa, chăm sóc sức khỏe, chữa bệnh cho 

người; dịch vụ thẩm mỹ viện, làm đẹp; dịch vụ thú y; dịch vụ nông nghiệp, lâm nghiệp (cụ 
thể là chăm sóc rừng, trồng rừng), làm vườn.  
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(210) 4-2012-04329 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, cam 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Tấn Phát Thành  (VN) 
118/18/12 đường liên khu 5-6, phường 
Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga. 

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04330 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ XNK Tân Phước Hạnh  
(VN) 
125 KP 17, Bình Long, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt thông gió công nghiệp.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04331 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ XNK Tân Phước Hạnh  
(VN) 
125 KP 17, Bình Long, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt thông gió công nghiệp.  
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(210) 4-2012-04332 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ XNK Tân Phước Hạnh  
(VN) 
125 KP 17, Bình Long, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt thông gió công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-04333 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ XNK Tân Phước Hạnh  
(VN) 
125 KP 17, Bình Long, phường Bình 
Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 11: Quạt thông gió công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-04334 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Trần Chí Trung  (VN) 
182 đường Khánh Hội, phường 6, quận 
4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da, sức khỏe (spa.) 

 
 

(210) 4-2012-04335 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ xuất nhập khẩu Mùi  
(VN) 
Số 46 đường Nội Khu Hưng Phước 2, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn quần áo, vải, giày dép.  
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(210) 4-2012-04336 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.9; 2.3.25; 7.1.1; 7.1.6; A2.3.24 
(591) Trắng, đen, vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH POCKET MAP Hồ 
Chí Minh  (VN) 
666/64/32/ đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04337 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH POCKET MAP Hồ 
Chí Minh  (VN) 
666/64/32 đường 3/2, phường 14, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn sách: báo, tạp chí, văn phòng phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04340 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04341 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-04342 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TIPHARCO   (VN) 
15 Đốc Binh Kiều, phường 2, thành phố 
Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04343 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại và 

thiết bị y tế Mỹ Việt  (VN) 
Phòng 122 - D14 tập thể Phương Mai, 
phường Phương Mai, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04345 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Công nghệ Y 

Dược Hà Nội  (VN) 
Số 37, nhà A, ngõ 109 Trường Chinh, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; xà phòng; dầu gội đầu; sữa tắm; sữa rửa mặt.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
trang thiết bị y tế.  
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(210) 4-2012-04346 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 1.15.5; 26.1.2 
(591) Đỏ, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ in ấn Thiên Anh   (VN) 
Số nhà 177, tổ 7, ấp Chà Là, xã Thanh 
Bình, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo; mua bán: tranh, ảnh, các tác phẩm nghệ thuật, nguyên vật liệu 

ngành quảng cáo.  
 

Nhóm 37: Dịch vụ san lấp mặt bằng.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn. 
 
 

(210) 4-2012-04347 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.6; 26.1.2; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, đỏ, cam, xanh lá non 
(731) Cơ sở sản xuất nhang Việt Hải  

(VN) 
ấp 1, xã Đồng Tiến, huyện Đồng Phú, 
tỉnh Bình Phước  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Hương (nhang) thắp; tinh dầu trầm hương. 

 
 

(210) 4-2012-04348 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; 5.3.16; A11.3.3; A11.3.2 
(591) Tím, đen, xanh lá cây, hồng, trắng 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Võ Lê Thanh 
Tùng   (VN) 
174 Phan Xích Long, phường 02, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Trà sữa, trà trân châu.  
 

Nhóm 32: Đồ uống hoa quả và nước ép hoa quả, sinh tố, nước giải khát.  
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(210) 4-2012-04350 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) UNITED ARROWS LTD.   (JP) 

31-12, Zingumae 2-chome, Shibuya-ku, 
Tokyo 150-0001, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 18: Túi bằng da thuộc để bao gói; bao nhỏ bằng da thuộc để bao gói; ví đựng đồ 

trang điểm (chưa có đồ bên trong), địu em bé; khung của túi xách tay; khung của ví tiền; 
thùng để đóng hàng công nghiệp bằng da thuộc; quần áo cho vật nuôi trong nhà; ô và các 
bộ phận của nó; gậy chống; ba toong; bộ phận bằng kim loại của gậy chống và ba toong; 
tay nắm của gậy chống và ba toong; yên cương; da thuộc, thô hoặc bán thành phẩm.  

 
Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu, nịt bít tất; dây nịt để kéo giữ tất chân ngắn cổ; dải đeo 
quần, tất; cạp (dải vải tạo thành chỗ co lung của quần áo, nhất là ở đầu quần hay váy); thắt 
lưng dùng cho quần áo; đồ đi ở chân.  

 
 

(210) 4-2012-04351 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.1; 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đỏ, vàng, đen 

(540) 

  

(731) Văn phòng luật sư Nhân 
Nghĩa   (VN) 
29 phố Liên Trì, phường Trần Hưng Đạo, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ pháp lý, dịch vụ tư vấn pháp lý.  

 
 

(210) 4-2012-04352 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại xuất nhập khẩu 
Tiên Du   (VN) 
303 Võ Thành Trang, phường 11, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc, dầu hấp tóc, thuốc duỗi tóc, keo dưỡng tóc, thuốc 

uốn tóc.  
 

Nhóm 08: Kéo xén cắt tóc, kéo tỉa tóc (tông đơ) chạy điện dùng cho người, dao cạo điện, 
kềm (kìm) cắt da cắt móng.  

 
Nhóm 11: Máy sấy tóc, máy hấp tóc. 
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Nhóm 26: Kẹp lá tóc và kẹp uốn tóc dùng điện khác với dụng cụ cầm tay.  
 
 

(210) 4-2012-04353 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.1; 26.4.9 
(591) Xanh lá cây, xanh dương 
(731) BATTERY POWER INTERNATIONAL 

PTE LTD   (SG) 
85 TUAS AVENUE 1 SINGAPORE 
639518  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy cho xe chạy điện; ắc quy ô tô; ắc quy điện, thiết bị nạp điện ắc quy.  

 
 
 
(210) 

 
4-2012-04354 

 
(220) 

 
13.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 26.1.2; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Mai Hương  (VN) 
488/7A Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh kẹo, mứt các loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán các loại bánh kẹo, mứt, mua bán thực phẩm, đồ uống như rượu bia, 
nước giải khát.  

 
 
 

(210) 4-2012-04355 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.7.21; A1.1.10; 26.2.7 
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn phòng 
phẩm - khắc dấu Sao Mai  (VN) 
005 lô F, cư xá Bàu Cát 2, phường 10, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sách báo, văn hóa phẩm, văn phòng phẩm, mua bán quà lưu niệm, 

hàng thủ công mỹ nghệ. 
 

Nhóm 40: Dịch vụ khắc dấu, khắc chữ.  
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(210) 4-2012-04357 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH kỹ thuật Hải Âu  
(VN) 
56 đường 54, khu phố 9, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Máy thổi (máy móc); bơm ly tâm; máy bơm; bơm (bộ phận của máy móc, máy 

hoặc động cơ); động cơ điện không dùng cho xe cọ mặt đất; hộp số (không dùng cho xe 
cộ mặt đất). 

 
 

(210) 4-2012-04358 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Dược Trung Ương 3   (VN) 
Số 115 Ngô Gia Tự, quận Hải Châu, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 
(GIAVIET CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04359 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.3.2; 18.3.23; 24.17.25; 24.17.17; 
A26.11.12 

(731) Công ty TNHH điện tử hàng 
hải MARELEC   (VN) 
35/8/8E Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông dùng trong hàng hải cụ thể như: 

bộ đàm, máy đo sâu, máy đo tốc độ tàu, thiết bị liên lạc vệ tinh, thiết bị tự động nhận 
dạng AIS, la bàn điện, máy định vị GPS, phao phát tín hiệu cấp cứu, ra đa, thiết bị phản xạ 
ra đa, máy thu bản đồ khí tượng, máy thu bản tin an toàn hàng hải, máy đo gió, máy ghi 
dữ liệu hành trình (VDR), hệ thống báo động trực canh buồng lái BNWAS.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, sửa chữa các thiết bị hàng hải.  
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(210) 4-2012-04360 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.22; 25.12.1; 2.1.25; 2.1.4 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, 

đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thần Tài   (VN) 
240/37g Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Men bánh mì; chất phụ gia bánh mì; bánh ngọt; bánh mặn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04361 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.3.23; 26.11.3; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại Thần Tài   (VN) 
240/37g Nguyễn Văn Luông, phường 11, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Men bánh mì; chất phụ gia bánh mì; bánh ngọt; bánh mặn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04362 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm BI LI LUX   (VN) 
ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc (ngũ cốc dinh dưỡng); cà phê; ca cao; trà (chè); các loại bánh chế 

biến từ bột ngũ cốc.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1244 

(210) 4-2012-04363 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Vàng, xanh dương đậm 
(731) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH   (DE) 
Am Leineufer 51, 30419, Hannover, 
Germany  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: ắc quy công nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04364 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ENOTECA KABUSHIKI KAISHA 

(ALSO TRADING AS "ENOTECA CO., 
LTD.")   (JP) 
14-15, Minamiazabu 5-chome, Minato-
ku, Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu vang, đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04365 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) JOHNSON CONTROLS HYBRID AND 

RECYCLING GMBH   (DE) 
Am Leineufer 51, 30419, Hannover, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 09: ắc quy công nghiệp.  
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(210) 4-2012-04366 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Ngô Thị Diệu Linh  (VN) 
Số 100 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới. 
 
 

(210) 4-2012-04367 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Được  (VN) 
Số 86 đường 3/2, phường 12, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trang điểm cô dâu.  
 

Nhóm 45: Dịch vụ cho thuê áo cưới.  
 
 

(210) 4-2012-04368 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Tạ Duy Phương  (VN) 
Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí; vũ trường; tổ chức các buổi trình diễn ca nhạc; tổ chức 

các buổi trình diễn thời trang; dịch vụ karaoke; dịch vụ sòng bạc. 
 
 

(210) 4-2012-04369 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Tạ Duy Phương   (VN) 

Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; quán rượu nhỏ (quán Bar); 
quán cà phê tự phục vụ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ nhà nghỉ (chỗ ở tạm thời). 

 
 

(210) 4-2012-04370 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Tạ Duy Phương   (VN) 

Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 44: Thẩm mỹ viện; xoa bóp; dịch vụ tắm hơi; dịch vụ trang điểm; dịch vụ cắt tóc; 

nhà dưỡng bệnh (chăm sóc sức khoẻ). 
 
 

(210) 4-2012-04371 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Tạ Duy Phương   (VN) 

Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; kem dưỡng da; thuộc nhuộm tóc; phấn trang 

điểm.  
 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); giầy (trang phục); 
bít tất (trang phục); mũ (trang phục).  

 
 

(210) 4-2012-04372 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Tạ Duy Phương   (VN) 

Khu tập thể XNSX chuối xuất khẩu, phố 
Phú Bình, phường Phong Châu, thị xã 
Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 

(IPACO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu; kem dưỡng da; thuộc nhuộm tóc; phấn trang 

điểm.  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1247 

Nhóm 25: Quần áo; thắt lưng (trang phục); khăn quàng cổ (trang phục); giầy (trang phục); 
bít tất (trang phục); mũ (trang phục). 

 
 

(210) 4-2012-04373 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.3 
(731) Nguyễn Hữu Dần  (VN) 

315-161/17 Thái Hà, phường Láng Hạ, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu đọc đĩa; loa; âm ly; ống nói (micrô); máy tính điện tử. 

 
 

(210) 4-2012-04374 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) RO, YOUNG WOO   (KR) 

8-1106, Woosung Apt., 32/3, 503 
Daechi-dong, Gangnamgu, Seoul, 
Republic of Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ của bác sĩ chuyên khoa da liễu; phẫu thuật tạo hình; phẫu thuật chỉnh 

hình; dịch vụ của chuyên gia nha khoa; phòng khám nha khoa; dịch vụ của chuyên gia tai 
họng; dịch vụ phòng khám mắt; phòng khám chữa bệnh đông y; phẫu thuật thẩm mỹ; dịch 
vụ của chuyên gia vật lý trị liệu; dịch vụ bệnh viện chuyên ngành sản khoa và phụ khoa; 
dịch vụ của chuyên gia tiết niệu; dịch vụ phòng khám chữa bệnh béo phì; dịch vụ bệnh 
viện nhi; phòng khám chữa bệnh thần kinh - tâm thần; dịch vụ xét nghiệm y tế; phòng 
khám chữa bệnh rụng tóc; dịch vụ chẩn đoán bệnh; dịch vụ của bác sĩ chỉnh răng; dịch vụ 
cấy tóc; phòng khám chữa bệnh; bệnh viện.  

 
 

(210) 4-2012-04375 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Daiso Pháp   (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-04376 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; 1.5.1 
(591) Xanh, vàng nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DKV Việt Nam  
(VN) 
Số 288, tổ II, phố Đông Côi, thị trấn Hồ, 
huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán dầu nhờn, mỡ nhờn; dao máy CNC; dầu máy CNC; cờ lê lực; tua vít 

lực; dao vát mép; keo dán.  
 
 

(210) 4-2012-04377 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

quốc tế Abipha   (VN) 
Số 5 liền kề 15 khu đô thị Văn Phú, 
phường Phú La, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành 
y.  

 
 

(210) 4-2012-04378 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh da trời đậm, xanh lá cây đậm, cam 

đậm, hồng đậm, xám đậm, xám nhạt, 
trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần VNG  (VN) 
268 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Biên tập thông tin và cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hóa thông tin vào 

cơ sở dữ liệu trong máy tính; quản lý dữ liệu bằng máy tính; dịch vụ market cho mục đích 
quảng cáo; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng Internet; dịch vụ soạn thảo những bài 
quảng cáo.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ  cung cấp phòng nói chuyện trên internet; dịch vụ cung cấp quyền truy 
cập vào cơ sở dữ liệu; dịch vụ cung cấp cho người sử dụng truy cập vào mạng máy tính 
toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính.  
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Nhóm 41: Tổ chức và điều khiển hội thảo chuyên đề; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến 
từ mạng máy tính; sản xuất chương trình biểu diễn; dịch vụ cung cấp xuất bản phẩm điện 
tử trực tuyến, không tải xuống được, xuất bản báo điện tử trực tuyến; thông tin về lĩnh vực 
giải trí; dàn dựng buổi biểu diễn; cung cấp địa chỉ đường dẫn tới các website khác có các 
thông tin trong lĩnh vực âm nhạc, các chương trình âm nhạc, video ca nhạc, phỏng vấn 
người nổi tiếng, chương trình nói chuyện, các chương trình ti vi và ảnh của giới nghệ sĩ.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên mạng internet; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời các phần mềm trực tuyến không tải xuống được để quản lý các thông tin cá nhân 
trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được cho việc chỉ dẫn hình 
ảnh và đường đi. 

 
 
 

(210) 4-2012-04379 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh   (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04380 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và đầu tư Thiên 
Vinh    (VN) 
Số 9, hẻm 43/49/8 phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04381 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04382 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng   (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04383 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Mê 

K«ng    (VN) 
G17, ngõ 28 Xuân La, phường Xuân La, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04384 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Phú Hưng   (VN) 
Nhà số 5, ngõ 52, phố Quan Nhân, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04385 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh   (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04386 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại và công nghệ Hà 
Minh    (VN) 
B5 lô 5 khu đô thị Định Công, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04387 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NEOAGRO BUSINESS CO.,LTD   (TH) 

335/25 Srinakarin Road, Prawet, 
Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04388 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NEOAGRO BUSINESS CO.,LTD  

(TH) 
335/25 Srinakarin Road, Prawet, 
Bangkok 10250, Thailand  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04390 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 5.13.1 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Trần Quang Hưng   (VN) 
Số 6 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tổ chức hội chợ thương mại nhằm thương mại hoặc quảng 

cáo; mua bán xe ô tô, xe máy.  
 

Nhóm 36: Dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ cho thuê bất động sản; dịch vụ mua bán 
bất động sản; dịch vụ cầm đồ.  

 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ cho thuê xe ô tô, xe máy; dịch vụ vận chuyển hàng 
hoá, hành khách.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê.  
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(210) 4-2012-04391 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 829644 19.12.2011 TH 

829645 19.12.2011 TH 
(531) A26.11.12; 26.2.7 
(591) Xanh đen, xanh dương, trắng 
(731) G2 TRAVEL LIMITED   (HK) 

Suite 1402, 14th floor, China Hong Kong 
Tower, 8 Hennessey Road, Wan Chai, 
Hong Kong.  

(540) 

 (740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch; đặt chỗ cho các chuyến đi; đặt vé máy bay; dịch vụ 

du lịch; đại lý du lịch.  
 

Nhóm 43: Đặt chỗ khách sạn; đặt chỗ ở cho chuyến du lịch. 
 
 
 

(210) 4-2012-04392 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LIN, CHI-TIEN   (TW) 

No.9, Alley 3, Lane 37, Tienyi St., E. 
Dist., Taichung, Taiwan  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Súng bắn đinh (máy chạy bằng khí nén); dụng cụ cầm tay vận hành bằng điện; 

máy vặn vít, siết vít dùng hơi; dụng cụ cầm tay vận hành bằng khí nén; máy vặn đai ốc 
dùng khí nén ép, dụng cụ cầm tay không thao tác thủ công.  

 
 
 

(210) 4-2012-04393 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma   (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-04394 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Sundial 

Pharma    (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04395 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần Sundial 
Pharma    (VN) 
837A Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04397 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.4; 10.3.7; 26.2.7; 1.3.1 
(591) Xanh dương, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH văn hoá và du 
lịch Phương Đông   (VN) 
24 Hùng Vương, phường 1, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  

 
 

(210) 4-2012-04398 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 25.7.25; A26.11.12; 5.13.25 
(591) Xanh pha vàng, vàng, đỏ, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Hiền Hà   (VN) 
27 Lê Tấn Quốc, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 21: Đũa gỗ.  
 
 

(210) 4-2012-04399 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.3.16; A6.19.11 
(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây, xanh lá 

cây nhạt, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần tài chính 

đầu tư xây dựng Chu Việt  
(VN) 
280B Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè). 

 
 

(210) 4-2012-04400 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A26.11.12; 26.2.7; A5.3.15 
(591) Đỏ, nâu nhạt, nâu đậm 
(731) Công ty cổ phần phát triển 

giáo dục và nghệ thuật SOL  
(VN) 
Số 25, ngõ 19 Liễu Giai, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục văn hóa nghệ thuật.  

 
 

(210) 4-2012-04401 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.15.11; 26.15.9 
(731) LOCK & LOCK COMPANY LIMITED  

(KR) 
Lock & Lock Building, 1556-1, Seocho-
3 Dong, Seocho-ku, Seoul, Korea  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 18: Va li các cỡ để đựng mỹ phẩm (không có mỹ phẩm bên trong) có thể mang đi 

được; túi dùng để đựng áo khi đi du lịch; túi dùng để đựng giày dép khi đi du lịch; túi có 
thể giặt được dùng để đựng đồ vệ sinh/đồ để tắm rửa; túi để đeo ở thắt lưng; túi dùng để 
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bọc ngoài có tác dụng che chắn/bảo vệ có thể mang đi được; túi du lịch; ô (dù); túi có thể 
xách được; ví; túi đeo qua vai; ba lô.  

 
Nhóm 21: Hộp đựng bàn chải đánh răng; bình nhựa để đựng nước lạnh; bình nhựa dùng 
để đựng nước nóng; bình giữ nhiệt; cốc uống nước, cụ thể là cốc vại; giá để phơi quần áo; 
giá để đựng xà phòng; hộp đựng đồ ăn trưa; cốc; bộ đồ ăn có thể mang đi đuợc (trừ dao, 
dĩa và thìa); chảo không dùng điện; bộ hộp nhựa với nhiều kích cỡ khác nhau dùng để 
đựng thực phẩm; bộ hộp rất kín bằng gốm dùng để đựng với nhiều kích thước khác nhau; 
bộ hộp rất kín bằng thủy tinh dùng để đựng với nhiều kích thước khác nhau.  

 
 

(210) 4-2012-04402 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; 25.5.25; 26.1.1 
(591) Vàng, đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Đệ Nhất Việt 
Nam  (VN) 
P15G19 Thành Công, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn nước nội ngoại thất cao cấp. 

 
 

(210) 4-2012-04404 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Lê Vương Long   (VN) 

Xã Liên Châu, huyện Thanh Oai, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH LEADCONSULT 
(LEADCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 

 
 

(210) 4-2012-04406 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 1.15.23 
(731) Nguyễn Hồ Thu  (VN) 

Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất, đồ đi chân. 
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như: máy để 
tập luyện thể dục, vợt te-nít, vợt cầu lông, lưới. 
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Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt te-nít, vợt cầu lông, gậy đánh gôn, thiết bị 
luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ 
rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại bóng để chơi, túi, dây lưng, ví, ba 
lô, bao và túi đựng bóng. 

 
 

(210) 4-2012-04407 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 1.15.23; 26.11.3 
(731) Nguyễn Hồ Thu   (VN) 

Số 12 Trịnh Hoài Đức, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; tất, đồ đi chân.  
 

Nhóm 28: Bóng để chơi; trang thiết bị và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao như: máy để 
tập luyện thể dục, vợt te-nít, vợt cầu lông, lưới.  

 
Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu quần áo, giày dép, mũ nón, đồ đi chân, trang thiết bị 
và dụng cụ luyện tập thể dục thể thao: vợt te-nít, vợt cầu lông, gậy đánh gôn, thiết bị 
luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, máy luyện tập thể dục kết hợp cả chân tay, dụng cụ 
rèn luyện thể hình, thiết bị luyện tập thể hình, các loại bóng để chơi, túi, dây lưng, ví, ba 
lô, bao và túi đựng bóng. 

 
 
 

(210) 4-2012-04408 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4 
(591) Trắng, đen, đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần HIWAY Việt 

Nam   (VN) 
Số 8, đường Quang Trung, phường 
Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua, bán, xuất nhập khẩu và đại lý sản phẩm kim loại thường và hợp kim của 

chúng, vật liệu xây dựng bằng kim loại, cấu kiện bằng kim loại vận chuyển được, vật liệu 
bằng kim loại dùng cho đường sắt, cáp và dây kim loại không dùng để dẫn điện, ống kim 
loại, két sắt, vật liệu xây dựng phi kim loại, ống cứng phi kim loại dùng cho xây dựng, đồ 
gỗ, gương, khung ảnh, sản phẩm bằng gỗ; kinh doanh siêu thị cụ thể là: mua bán các loại 
trái cây tươi, nước ép trái cây tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm làm từ sữa, rượu, 
bia, nước giải khát, các sản phẩm thực phẩm, quần áo, giày dép, mũ nón, túi xách; mua 
bán đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: nồi cơm điện, lò vi sóng, máy 
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nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, máy xay hoa quả, máy ép hoa 
quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, cốc chén, máy sấy tóc, bàn là, 
máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng lạnh, tủ lạnh, 
điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, thiết bị phân phối nước nóng và 
lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện kèm theo, đầu đọc đĩa DVD và phụ kiện kèm 
theo, loa và phụ kiện kèm theo, đài và phụ kiện kèm theo, mua bán mỹ phẩm, nước hoa, 
bột giặt, chất tẩy rửa, vệ sinh, văn phòng phẩm, dụng cụ thể dục, đồ chơi, đồ uống, giấy 
vệ sinh và dịch vụ xuất nhập khẩu các mặt hàng nêu trên. 

 
Nhóm 36: Mua, bán bất động sản, cho thuê bất động sản; đầu tư bất động sản; quản lý bất 
động sản; cho thuê tòa nhà (bất động sản). 

 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; công viên vui chơi giải trí; dịch vụ 
giải trí; rạp chiếu phim. 

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, khách sạn, quán cà phê, dịch vụ chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 

(210) 4-2012-04410 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25 
(731) Phạm Thị Bích Ngọc   (VN) 

P309 nhà 12, ngách 221/56 phố Tôn Đức 
Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối.  
 

Nhóm 24: Chăn dùng để đắp; khăn (ga) trải giường bằng vải; áo gối.  
 

Nhóm 25: Quần áo; mũ nón; khăn quàng (trang phục).  
 
 

(210) 4-2012-04411 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAI CHING INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
No. 255, Dahan Rd., Houzhuang Vil., 
Daliao Dist., Kaohsiung City 831, 
Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép cuộn; thép tấm.  

 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1259 

(210) 4-2012-04412 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAI CHING INDUSTRY CO.,LTD.  

(TW) 
No. 255, Dahan Rd., Houzhuang Vil., 
Daliao Dist., Kaohsiung City 831, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 06: Thép cuộn; thép tấm.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04413 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAI CHING INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
No. 255, Dahan Rd., Houzhuang Vil., 
Daliao Dist., Kaohsiung City 831, 
Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý bề mặt kim loại (không bao gồm dịch vụ sơn).  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04414 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KAI CHING INDUSTRY CO., LTD.  

(TW) 
No. 255, Dahan Rd., Houzhuang Vil., 
Daliao Dist., Kaohsiung City 831, 
Taiwan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 40: Dịch vụ xử lý bề mặt kim loại (không bao gồm dịch vụ sơn). 
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(210) 4-2012-04415 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, xanh nhạt, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng 

Quốc Tế   (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ 

em bé, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học, băng y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích y tế.  

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm thường (dùng cho 
người), dụng cụ và thiết bị y tế, thịt, cá, gia cầm, bánh kẹo, đường, sữa, nước giải khát; đồ 
uống. 

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, phục hồi chức 
năng).  

 
 

(210) 4-2012-04416 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh, xanh nhạt, xanh đậm 
(731) Công ty TNHH Sức Khỏe Vàng 

Quốc Tế    (VN) 
49 bis Cửu Long, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thực phẩm cho trẻ 

em bé, thực phẩm ăn kiêng dùng trong y học, băng y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục 
đích y tế.   

 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền 
thông; dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm thường (dùng cho 
người), dụng cụ và thiết bị y tế, thịt, cá, gia cầm, bánh kẹo, đường, sữa, nước giải khát; đồ 
uống.  

 
Nhóm 44: Dịch vụ xoa bóp; dịch vụ khám chữa bệnh, dịch vụ thẩm mỹ viện, dịch vụ 
chăm sóc sức khoẻ, dịch vụ nhà nghỉ dưỡng (phục vụ mục đích chữa bệnh, phục hồi chức 
năng).  
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(210) 4-2012-04417 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 26.3.2; 26.15.15 
(591) Trắng, đen, xanh 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

May Mặc Đỉnh   (VN) 
405/8 Trường Chinh, phường 14, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Các sản phẩm thời trang như quần, áo; giày, nón; khăn, tất.  
 

Nhóm 35: Mua bán quần, áo, giày, nón, khăn, tất, dụng cụ thể thao, phụ kiện thể thao; đại 
lý ký gửi quần, áo, giày, nón, khăn, tất, dịch vụ môi giới thương mại; dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 

(210) 4-2012-04418 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, xanh, vàng 
(731) Công ty TNHH Đông Phương Vi 

Na  (VN) 
407 Kinh Dương Vương, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 

JURIST CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy nổ, máy phát điện, động cơ phát điện, máy nông nghiệp; máy xới cơ giới 

hóa (tất cả chạy bằng động cơ). 
 
 
 

(210) 4-2012-04419 (220) 13.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; 26.15.25 
(591) Đỏ, vàng, trắng, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Nguyễn Lâm Đức  (VN) 
Khối 13, phường Đông Vĩnh, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thiết bị vệ sinh. 
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(210) 4-2012-04420 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5 đường số 11, nhóm CN II, 
khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04422 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) 1. Công ty cổ phần phân bón 
FITOHOOCMON   (VN) 
Tầng 2 tòa nhà Biogroup - 814/3 đường 
Láng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  
2. Công ty cổ phần sản xuất 
kinh doanh phân bón 
Vinacafe  (VN) 
Lô D9-10, cụm công nghiệp Ea Đar, 
huyện Eakar, tỉnh Đắc Lắk 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón hữu cơ vi sinh dùng để chăm sóc cây cà phê và các loại cây trồng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04423 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NGK INSULATORS,LTD.   (JP) 

2-56 Suda-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi 
Aichi-ken 467-8530 Japan  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị chống sét; cáp chống sét; bộ biến đổi điện; máy biến thế (điện); thiết bị 

điều khiển phân phối (điện); thiết bị điều chỉnh điện; dụng cụ bảo hộ chống sự tăng vọt 
điện áp. 
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(210) 4-2012-04424 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.2.7; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, ổ trục bánh xe cộ, rơ moóc của xe cộ, tua bin cho xe cộ mặt đất, cần gạt 
nước kính chắn gió xe cộ, moay ¬ của bánh xe cộ.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tóc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống 
xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, cả bộ hơi (xilanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬.  

 
 

(210) 4-2012-04425 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A14.3.7; A14.3.13 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, ô trục bánh xe cộ, rơ moóc của xe cộ, tua bin cho xe cộ mặt đất, cần gạt 
nước kính chắn gió xe cộ, moay ¬ của bánh xe cộ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tóc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
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dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống 
xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, cả bộ hơi (xilanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬.  

 
 

(210) 4-2012-04426 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.1.1; 26.1.10 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA   (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa. 
 

Nhóm 12: ¤ tô, ô trục bánh xe cộ, rơ moóc của xe cộ, tua bin cho xe cộ mặt đất, cần gạt 
nước kính chắn gió xe cộ, moay ¬ của bánh xe cộ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tóc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống 
xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, cả bộ hơi (xilanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dàn cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1265 

(210) 4-2012-04427 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Kim Quang  
(VN) 
Số 47 Duy Tân, phường 15, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  

 
 

(210) 4-2012-04428 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-04429 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-04433 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ   (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 
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(210) 4-2012-04434 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 

(210) 4-2012-04437 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại quốc tế Hàn Việt  
(VN) 
Thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Mì tôm (mì ăn liền). 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.. 
 
 

(210) 4-2012-04438 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.7.21; 26.3.4; 1.17.11 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại Quốc Tế Hàn Việt  
(VN) 
Thôn Xâm Dương, xã Ninh Sở, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Dây điện, bảng điện, công tắc điện, ổ cắm điện, phích cắm điện, tủ phân phối 

điện.  
 

Nhóm 11: Máng đèn điện, đèn chiếu sáng, quạt gió, lò sưởi, nồi cơm điện, lò vi sóng.  
 

Nhóm 30: Mì tôm (mì ăn liền). 
 

Nhóm 32: Nước uống tinh khiết. 
 

Nhóm 35: Mua bán kinh doanh xuất nhập khẩu các loại ổn áp, biến thế, thiết bị bảo vệ đồ 
điện, bảng điện, ô cắm, công tắc áttomat, cáp điện, chấn lưu điện, đèn điện, bóng đèn, mì 
tôm (mì ăn liền).  
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(210) 4-2012-04439 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 1.15.15; A11.3.7 
(731) CHIAO, JUI-LAI  (TW) 

No. 107, Binhai 1st Rd., Gushan Dist., 
Kaohsiung City 804, Taiwan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 30: Đá ăn ®−ợc bào nhỏ; kem lạnh (kem ăn), đá ăn dùng cho nước ép trái cây, đá 

ăn được bào nhỏ dùng để trộn với sữa, đồ uống làm từ trà, đồ uống làm từ cà phê, đồ uống 
làm từ cacao.  

 
 

(210) 4-2012-04440 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.7; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng, xanh lá cây, xanh dương 

(540) 

 

(731) Tổng công ty thương mại Hà 
Nội   (VN) 
38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; căng tin; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 

cho thuê phòng họp.  
 
 

(210) 4-2012-04441 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Cam, trắng, đỏ, nâu (540) 

  

(731) Tổng công ty thương mại Hà 
Nội  (VN) 
38 - 40 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; căng tin; dịch vụ khách sạn; quán ăn tự phục vụ; 

cho thuê phòng họp.  
 
 

(210) 4-2012-04442 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2 
(591) Xám, xanh dương, đỏ 
(731) Công ty TNHH Nhất A  (VN) 

ấp 1, xã Thường Tân, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 31: Thức ăn gia súc.  
 
 

(210) 4-2012-04443 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH VO VO  (VN) 

Số 7, lô A3, khu định cư Tân Qui Đông, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cá phê.  

 
 

(210) 4-2012-04444 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1 
(591) Nâu, đen 
(731) JENNY NGUYEN  (AU) 

18 Fragrant Gardens - Mirrabooka - 
6061 - WA - Perth - Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, cà phê hòa tan.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-04445 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần quốc tế Hoa 
Việt  (VN) 
218/6 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Gối. 
 

Nhóm 24: Chăn; tấm trải phủ trên giường (khăn trải giường); vỏ nệm; áo gối; vải bọc nệm 
gối. 

 
Nhóm 25: Tạp dề (trang phục); quần áo may sẵn; găng tay (trang phục); dép đi trong nhà. 
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(210) 4-2012-04446 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.1; A5.5.21; A5.5.20 (540) 

  

(731) Công ty TNHH mỹ phẩm Việt 
Cát Tường  (VN) 
3423 Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mặt nạ làm đẹp; sữa làm sạch cho mục đích vệ 

sinh (mỹ phẩm); kem mỹ phẩm; kem làm trắng da (mỹ phẩm); chế phẩm làm rụng lông 
(mỹ phẩm); nước xức tóc; dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-04448 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 8.3.1; A6.19.11 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, xanh da trời, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

dinh dưỡng Nutifood   (VN) 
281-283 Hoàng Diệu, phường 6, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm ăn kiêng dùng trong ngành y; chất bổ sung dinh dưỡng dùng trong 

ngành y; thực phẩm cho trẻ sơ sinh; chế phẩm y tế dùng để làm thon người lại; đồ uống 
sữa mạch nha dùng cho ngành y; đồ uống kiêng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa và có sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa đậu nành; rau 
sấy khô chiết xuất của thịt.  

 
Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở chè; cà phê; cacao; bánh ngọt; kẹo; bột ngũ cốc.  

 
Nhóm 32: Nước khoáng dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; nước uống có ga; 
nước ép rau quả dùng để uống không dùng trong mục đích y tế; đồ uống không chứa cồn; 
nước ép trái cây.  

 
 

(210) 4-2012-04449 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.3; 26.2.1; 26.7.25; 26.4.1 
(591) Xanh ngọc, xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty TNHH tư vấn thiết kế 

xây dựng Bách Nguyên   (VN) 
3/3 Thích Quảng Đức, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
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(511)   Nhóm 42: Thiết kế xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-04451 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Bảy Chín Bảy  

(VN) 
175 Thoại Ngọc Hầu, phường Phú 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán ổ khóa các loại, khóa cửa các loại, thước dây, mua bán nông sản, thực 

phẩm, thủy hải sản, thực phẩm chế biến, mua bán hàng thủ công mỹ nghệ, mua bán văn 
phòng phẩm và linh kiện văn phòng phẩm, các loại vải và quần áo may sẵn, mua bán dụng 
cụ học sinh như: bút viết các loại, bút chì đen, bút chì màu các loại, thước kẻ các loại, sáp 
tô màu, hộp đựng bút chì, tủ để hồ sơ (đồ dùng văn phòng), compa, đồ chuốt (gọt) bút chì, 
gôm tẩy, đồ bấm kim, đồ bấm lỗ giấy, màu để vẽ, giấy ghi chú, giấy than, giấy in màu, 
giấy sao chụp, bút xóa, bút xóa kiểu kéo, tập vở học sinh, văn phòng phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04452 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.13; 25.5.25 
(591) Xanh lá, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Minh Đông  (VN) 
178/2A Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2012-04453 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.13 
(591) Trắng, đen, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Minh Đông  (VN) 
178/2A Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hoà không khí. 
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(210) 4-2012-04455 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.12.1; 26.1.1; 26.15.1; A1.1.10; 
A5.5.20 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 
xanh lá cây, đỏ, vàng, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng phát triển 
thương mại Thiên Hương  (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng cụ thể là xây dựng các công trình dân dụng, công trình giao thông, 

công trình thủy điện. 
 

Nhóm 39: Đại lý du lịch dịch; vụ lữ hành nội địa và quốc tế. 
 
 

(210) 4-2012-04456 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A1.1.10; 25.12.1; 26.1.1; 
26.15.1 

(591) Xanh da trời đậm, xanh da trời nhạt, 
xanh lá cây, đỏ, vàng, hồng, tím 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
đầu tư xây dựng phát triển 
thương mại Thiên Hương  (VN) 
212/80 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà nghỉ, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cụ thể là cung 

cấp chỗ ở tạm thời 
 
 

(210) 4-2012-04457 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 8.1.18; 26.13.1 
(591) Nâu đậm, nâu nhạt, xanh lá cây đậm, 

xanh lá cây nhạt,đỏ, vàng, xanh lơ, trắng, 
đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Gia Thi  (VN) 
236/37 Hòa Hảo, phường 03, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn đồ uống, bán buôn rau, quả.  
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(210) 4-2012-04458 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 (540) 

 

(731) Công ty TNHH IVI  (VN) 
5-7-9 đường Nguyễn Trung Trực, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, trang sức. 

 
 

(210) 4-2012-04460 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  
(731) Diệp Chí Huy  (VN) 

282/2 Đống Đa, thành phố Đà Nẵng  
 
(511)   Nhóm 41: Tổ chức các chương trình âm nhạc cho mục đích giải trí.  

 
 

(210) 4-2012-04464 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần điện tử và 
tin học Đà Nẵng   (VN) 
06 Pasteur, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: ti vi, tủ lạnh, máy vi tính, điều hoà không khí, ăng ten 

parabol, điện thoại. 
 
 

(210) 4-2012-04466 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 26.1.2; 24.15.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển thương hiệu Hoa 
Lan   (VN) 
Số 2 TT- Bộ Tư lệnh Thông tin, Nhân 
Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo trên internet. 
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(210) 4-2012-04470 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.5.2; 26.11.3; 26.4.2; 2.1.1; 2.9.23; 
A19.13.21; A2.3.2 

(591) Đỏ, tím, tím nhạt, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Kim 

Long   (VN) 
Lô số 2 - khu A tập thể Liên Cơ quan - 
Từ Liêm, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04471 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.11.13; A5.5.21; 5.5.19; 5.5.16 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược NANO   (VN) 
Số 11, tổ 101, Kim Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán rượu (bar), quán cà phê giải khát.  

 
 
 

(210) 4-2012-04472 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

cao TRAPHACO  (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04473 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

cao TRAPHACO   (VN) 
Xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04474 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ích Nhân   (VN) 
Lô A18/D7, khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, kem dưỡng da, dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, dung dịch vệ sinh 

cá nhân không chứa thuốc.   
 
 

(210) 4-2012-04475 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BURWELL INDUSTRIES, INC.  (US) 

6890 South Emporia Street, Centennial, 
Colorado 80112, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da và chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

tóc; son môi; kem dưỡng da tay; son môi có mùi thơm; nước hoa; kem dưỡng da thân thể; 
kem tẩy tế bào chết; nước thơm mỹ phẩm dùng cho tay và thân thể; xà phòng tắm tạo bọt; 
dầu gội đầu; dầu xả tóc; son bóng; phấn trang điểm làm sạch bụi, xà phòng; muối dùng để 
tắm không dùng cho mục đích y tế; gel dùng để tắm; nước sơn móng tay; chất tẩy dùng 
trong giặt giũ; chất làm mềm vải dùng để giặt giũ; phấn trang điểm màu đỏ; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); chất trang điểm dùng để kẻ viền mắt; kem nền dùng trong trang 
điểm; keo xịt tóc; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp dùng cho 
mặt; nước thơm mỹ phẩm dùng cho mặt; dầu mỹ phẩm dùng trong xoa bóp; dầu mỹ phẩm 
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dùng để tắm, nước làm sạch và làm se lỗ chân lông dùng cho mặt; chất tẩy da chết, xà 
phòng rửa chén; xà phòng rửa tay dạng lỏng; túi bột thơm dùng cho đồ vải; chất làm sạch 
cơ thể; xà phòng dạng thỏi; xà phòng tắm; xà phòng làm đẹp.  

 
 
 

(210) 4-2012-04476 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BURWELL INDUSTRIES, INC.   (US) 

6890 South Emporia Street, Centennial, 
Colorado 80112, United States of 
America   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da và chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

tóc; son môi; kem dưỡng da tay; son môi có mùi thơm; nước hoa; kem dưỡng da thân thể; 
kem tẩy tế bào chết; nước thơm mỹ phẩm dùng cho tay và thân thể; xà phòng tắm tạo bọt; 
dầu gội đầu; dầu xả tóc; son bóng; phấn trang điểm làm sạch bụi, xà phòng; muối dùng để 
tắm không dùng cho mục đích y tế; gel dùng để tắm; nước sơn móng tay; chất tẩy dùng 
trong giặt giũ; chất làm mềm vải dùng để giặt giũ; phấn trang điểm màu đỏ; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); chất trang điểm dùng để kẻ viền mắt; kem nền dùng trong trang 
điểm; keo xịt tóc; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp dùng cho 
mặt; nước thơm mỹ phẩm dùng cho mặt; dầu mỹ phẩm dùng trong xoa bóp; dầu mỹ phẩm 
dùng để tắm, nước làm sạch và làm se lỗ chân lông dùng cho mặt; chất tẩy da chết, xà 
phòng rửa chén; xà phòng rửa tay dạng lỏng; túi bột thơm dùng cho đồ vải; chất làm sạch 
cơ thể; xà phòng dạng thỏi; xà phòng tắm; xà phòng làm đẹp.  

 
 
(210) 

 
4-2012-04477 

 
(220) 

 
14.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) BURWELL INDUSTRIES, INC.  (US) 

6890 South Emporia Street, Centennial, 
Colorado 80112, United States of 
America   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da và chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc 

tóc; son môi; kem dưỡng da tay; son môi có mùi thơm; nước hoa; kem dưỡng da thân thể; 
kem tẩy tế bào chết; nước thơm mỹ phẩm dùng cho tay và thân thể; xà phòng tắm tạo bọt; 
dầu gội đầu; dầu xả tóc; son bóng; phấn trang điểm làm sạch bụi, xà phòng; muối dùng để 
tắm không dùng cho mục đích y tế; gel dùng để tắm; nước sơn móng tay; chất tẩy dùng 
trong giặt giũ; chất làm mềm vải dùng để giặt giũ; phấn trang điểm màu đỏ; thuốc bôi 
lông mi mắt (mát-ca-ra); chất trang điểm dùng để kẻ viền mắt; kem nền dùng trong trang 
điểm; keo xịt tóc; chất làm se dùng cho mục đích mỹ phẩm; mặt nạ làm đẹp dùng cho 
mặt; nước thơm mỹ phẩm dùng cho mặt; dầu mỹ phẩm dùng trong xoa bóp; dầu mỹ phẩm 
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dùng để tắm, nước làm sạch và làm se lỗ chân lông dùng cho mặt; chất tẩy da chết, xà 
phòng rửa chén; xà phòng rửa tay dạng lỏng; túi bột thơm dùng cho đồ vải; chất làm sạch 
cơ thể; xà phòng dạng thỏi; xà phòng tắm; xà phòng làm đẹp.  

 
 

(210) 4-2012-04478 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; A5.5.22; 25.7.25; 3.5.3; 5.5.19 
(591) Đen, hồng, xanh tím than, xanh lá cây, 

trắng 
(731) FINE CO., LTD  (JP) 

5-7-8 Shimoshinjo, Higashiyodogawa-
ku, Osaka 533-0021 Japan  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Súp ăn liền. 
 
 
 

(210) 4-2012-04479 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.21; 3.7.16; 26.1.1; 3.7.10 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Lời  (VN) 
Số 01 Phạm Văn Ngôn, phường Hòa 
Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố 
Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn; dịch vụ đặt phòng trong khách sạn; dịch vụ cho thuê phòng 

họp cho các cuộc hội thảo và triển lãm; dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà 
hàng thực hiện).  

 
 
 

(210) 4-2012-04482 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần BT Việt Nam  

(VN) 
Số 1B Trung Liệt, phường Trung Liệt, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 

Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04483 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.13.25; 13.1.5 
(591) Xanh nước biển, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần viễn thông 
và tự động hóa Đức Đạt  (VN) 
49/7J Quang Trung, phường 8, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị dùng kiểm tra, giám sát, thiết bị truyền dẫn và điều khiển năng lượng 

điện, cụ thể là: thiết bị điều khiển và thu thập dữ liệu (E-Checksheet), thiết bị giám sát và 
điều khiển nhiệt độ trạm thu phát sóng di động (BTS).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04484 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1 
(591) Đỏ, nâu, xanh tím than, xanh ngọc, xanh 

cửu long 
(731) Công ty TNHH sơn công 

nghiệp Thái Dương  (VN) 
ấp 4, xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: sơn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04485 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Cửa hàng thuốc thành phẩm 

y học cổ truyền Dũ Khang  
(VN) 
394 Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thuốc đông y, thực phẩm chức năng. 
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(210) 4-2012-04486 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.6; 26.13.25 
(731) THAI PETROLEUM & TRADING CO., 

LTD.   (TH) 
9-10th Floor TP&T Tower, 1 Soi 
Vibhavadee-Rangsit 19, Chatuchak, 
Chatuchak, Bangkok 10900, 
THAILAND 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện.  

 
 

(210) 4-2012-04487 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.6; 1.15.3; 
26.3.1 

(731) THAI PETROLEUM & TRADING CO., 
LTD.    (TH) 
9-10th Floor TP&T Tower, 1 Soi 
Vibhavadee-Rangsit 19, Chatuchak, 
Chatuchak, Bangkok 10900, 
THAILAND  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện.  

 
 

(210) 4-2012-04488 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.12; 26.1.6; 26.11.3; 
A26.11.8 

(731) THAI PETROLEUM & TRADING CO., 
LTD.    (TH) 
9-10th Floor TP&T Tower, 1 Soi 
Vibhavadee-Rangsit 19, Chatuchak, 
Chatuchak, Bangkok 10900, 
THAILAND 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 09: Pin điện.  
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(210) 4-2012-04490 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23 
(731) YUKEN KOGYO CO.,LTD.   (JP) 

4-34, KAMITSUCHIDANA-NAKA 4-
CHOME, AYASE-SHI, KANAGAWA, 
JAPAN  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 07: Máy bơm, van (bộ phận của máy móc), xy lanh dùng cho máy móc, bộ cấp 

điện (máy móc hoặc bộ phận của máy móc), bộ lọc (bộ phận của máy móc hoặc động cơ), 
thiết bị lọc dạng lưới (bộ phận của máy móc hoặc động cơ), thiết bị và dụng cụ thủy lực, 
bơm dầu thủy lực, động cơ thủy lực (chạy dầu), van dầu thủy lực (bộ phận của máy móc), 
xy lanh dầu thủy lực (bộ phận của máy móc), bộ nguồn (chạy dầu), van áp lực (bộ phận 
của máy móc), bộ điều khiển quy trình (thủy lực) thiết bị điều khiển thủy lực dùng cho 
máy móc, hệ thống điều khiển thủy lực, cơ cấu điều khiển (thủy lực) dùng cho van, van 
điều khiển (thủy lực), bộ điều khiển thủy lực dùng cho máy, động cơ điện và động cơ, bộ 
truyền động thủy lực, máy căn chỉnh thủy lực, van trợ động thủy lực (bộ phận của máy 
móc), van thủy lực (bộ phận của máy móc), động cơ và máy thủy lực, máy công cụ hạng 
nặng (thủy lực), van tự động vận hành bằng thiết bị điều khiển thủy lực (bộ phận của máy 
móc). 

 
 

(210) 4-2012-04491 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ công 
nghệ thông tin NAISCORP  (VN)
Số 101 tòa nhà B1, đường Nguyễn 
Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động, thiết bị điện thoại. 
 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.  

 
Nhóm 38: Dịch vụ kết nối mạng xã hội và điện thoại di động; thư điện tử; dịch vụ nhắn tin 
(các phương tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính; dịch vụ giá 
trị gia tăng trên điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 
Nhóm 40: Lắp ráp điện thoại di động (cho người khác).  

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí phát thanh; thông tin về giải trí tiêu khiển. 
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Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực 
phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ 
trang tin điện tử); tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web.  

 
 

(210) 4-2012-04495 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 25.7.17 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ công 
nghệ thông tin NAISCORP  (VN)
Số 101 tòa nhà B1, đường Nguyễn 
Khánh Toàn, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại di động; thiết bị điện thoại.  
 

Nhóm 35: Mua bán điện thoại di động; quảng cáo; đại lý quảng cáo; cập nhật tư liệu 
quảng cáo, dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, để bán lẻ; dịch 
vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng lưới máy vi tính.   

 
Nhóm 38: Dịch vụ kết nối mạng xã hội và điện thoại di động; thư điện tử; dịch vụ nhắn tin 
(các phương tiện liên lạc điện tử); truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính; dịch vụ giá 
trị gia tăng trên điện thoại di động; dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet. 

 
Nhóm 40: Lắp ráp điện thoại di động (cho người khác). 

 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin về giải trí; dàn dựng (biên tập) băng video; chương 
trình giải trí phát thanh, thông tin về giải trí tiêu khiển.  

 
Nhóm 42: Lập chương trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; tư vấn trong lĩnh vực 
phần cứng máy tính; cho thuê phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; cung 
cấp công cụ tìm kiếm trên internet; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ (địa chỉ 
trang tin điện tử); tạo lập và duy trì trang web cho người khác; cho thuê máy chủ đặt web. 

 
 

(210) 4-2012-04496 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần bao bì nhựa 

Sài Gòn  (VN) 
Đường số 10, khu công nghiệp Tân Bình, 
phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: Bao bì kim loại. 
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Nhóm 16: Bao bì giấy, bao bì nhựa, bao bì màng ghép phức hợp. 
 
 

(210) 4-2012-04497 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.13.1 
(591) Hồng, tím, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-04498 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A5.5.20; 24.15.2; A24.15.7 
(591) Nâu, xanh dương, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-04499 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực  (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
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(210) 4-2012-04500 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A3.13.24; 3.13.1 
(591) Trắng, hồng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-04501 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Trắng, đen, hồng tím 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

may Nguồn Lực   (VN) 
B27 Tô Ký, phường Trung Mỹ Tây, quận 
12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; tất (vớ); găng tay (dùng cho trang phục); cà vạt; dây thắt lưng (dùng 

cho trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-04504 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.16 
(591) Xanh dương, đỏ cam, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

kinh doanh chế biến thủy sản 
và xuất nhập khẩu Quốc Việt  
(VN) 
Số 444, đường Lý Thường Kiệt, phường 
6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 29: Tôm đông lạnh; tôm bóc vỏ đông lạnh; cá đông lạnh; mực đông lạnh; cua đông 

lạnh, ghẹ đông lạnh. 
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(210) 4-2012-04505 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng nhũ 
(731) Công ty TNHH thương mại và 

sản xuất Việt Thành  (VN) 
Số 89/16, khu phố Bình Phước A, 
phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương 

(540) 

 

(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 
OFFICE) 

 
(511)   Nhóm 20: Nệm; đệm lò xo; gối; đồ đạc trong nhà; bàn; ghế (ngồi). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04506 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 1.15.23; A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh lá, đen, vàng, cam 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại mỹ phẩm 
Collagen  (VN) 
22 đường số 2, phường 13, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04507 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Huy Xuân  (VN) 

574/71A Sinco, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (TRƯƠNG LUÂT) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa, máy tăng âm (ampli). 
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(210) 4-2012-04508 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A14.3.13; 15.7.11 
(731) CIXI GENGXIN BEARING AND 

VALVE CO., LTD.   (CN) 
Sizao Village, Shengshan Town, Cixi, 
Zhejiang, China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: ổ bi (bộ phận của máy móc); ổ trục chống ma sát cho máy; ổ bi cho trục 

truyền động; băng tải; ổ bi; ổ bi tự bôi trơn.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04509 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) YUNNAN QINGYITANG 

INDUSTRIAL CO.,LTD.   (CN) 
Biopharmaceutical Section Of Economic 
Development Zone, Dali, Yunnan, China 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Miếng đệm lót vệ sinh; khăn vệ sinh; băng vệ sinh dạng miếng dùng khi có 

kinh nguyệt; băng vệ sỉnh dạng nút dùng khi có kinh nguyệt; chế phẩm khử trùng; quần 
lót vệ sinh phụ nữ.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04510 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GUANGZHOU ROMANCE MUSICAL 

INSTRUMENTS CO., LTD.   (CN) 
No.13, Yucai Road, Shiling Town, 
Huadu District, Guangzhou, Guangdong, 
P.R.C 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 15: Nhạc cụ dây; đàn ghi ta; nhạc cụ điện tử; chuông nhỏ (nhạc cụ) lắc bằng tay; 

núm vặn dây đàn dùng cho nhạc cụ; dây dùng cho nhạc cụ; bộ phận chặn tiếng dùng cho 
dụng cụ âm nhạc; móng gảy đàn; dây đàn piano; dụng cụ thẩm âm (dụng cụ âm nhạc).  
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(210) 4-2012-04511 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21 
(731) Công ty TNHH Lavender 

Garden     (VN) 
Số 22 Cầu Đất, phường Chương Dương, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội   

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; cacao.  
 

Nhóm 32: Bia; nước ép trái cây (đồ uống); nưóc uống khai vị không chứa cồn; nước 
khoáng (đồ uống).  

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04513 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH chăm sóc khỏe 

và đẹp Việt Nam   (VN) 
31 Nguyễn Hiến Lê, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm chức năng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04514 (220) 14.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A9.3.10 
(731) Phạm Thu Thuỷ  (VN) 

197 phường Thắng Lợi, thị xã Sông 
Công, tỉnh Thái Nguyên  

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
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(210) 4-2012-04515 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.2; 26.1.2 
(591) Vàng, đen, trắng, xanh tím than, xanh 

nước biển 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân Vàng 
Quang Hạnh   (VN) 
Số 96+98+100 Cầu Đất, phường Cầu 
Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 14: Vàng, bạc, đá quý.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04520 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, ô trục bánh xe cộ, rơ moóc của xe cộ, tua bin dùng cho xe cộ mặt đất, cần 
gạt nước kính chắn gió xe cộ, moay ¬ của bánh xe cộ. 

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tóc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống 
xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dây cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi vòng bi, dung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh; xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1287 

(210) 4-2012-04521 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 26.1.2; 26.1.4; 26.7.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.  
 

Nhóm 12: ¤ tô, ổ trục bánh xe cộ, rơ moóc của xe cộ, tua bin dùng cho xe cộ mặt đất, cần 
gạt nước kính chắn gió xe cộ, moay ¬ của bánh xe cộ.   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tóc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây cuaroa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống 
xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dây cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, may ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi vòng bi, dung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh; xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-04522 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.1.10; A5.3.15; A26.4.6 
(731) Công ty TNHH Miko   (VN) 

Số 2 phố Định Công Thượng, phường 
Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 29: Sữa, dầu thực vật, thực phẩm ăn nhanh từ trái cây, thịt đóng hộp, thịt, mứt ướt.  
 

Nhóm 30: Chè (trà), cà phê, cacao, bánh, kẹo, gạo;  
 

Nhóm 31: Rau tươi, quả tươi, hoa tươi, hạt giống, động vật sóng, thức ăn gia súc.  
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Nhóm 32: Bia, nước khoáng, nước có ga (đồ uống không cồn), nước ép hoa quả, đồ uống 
không cồn, nước uống tinh khiết.  

 
Nhóm 33: Rượu, đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-04523 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH quốc tế Vũ Gia  

(VN) 
Xóm Chùa, đội 6, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 20: Đệm, giường, gối ôm, gối dài, gối ống.  
 

Nhóm 24: Chăn, vỏ đệm, vỏ gối, chăn bông; khăn phủ gối.  
 
 

(210) 4-2012-04524 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.1 (540) 

 

(731) Nguyễn Thị Bảo Trâm  (VN) 
227 Bùi Minh Trực, phường 5, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Ba lô, túi xách tay; cặp học sinh; túi đeo vai học sinh; vali; túi du lịch.  

 
 

(210) 4-2012-04525 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược liệu TW2 - Phytopharma 
Sài Gòn  (VN) 
42 Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04526 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

dược liệu TW2 - Phytopharma 
Sài Gòn  (VN) 
42 Châu Văn Liêm, phường 10, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 

(INVESTPRO & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-04527 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 9.7.1; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

kỳ nghỉ Đà Nẵng  (VN) 
136 Hồ Xuân Hương, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố  Đà Nẵng  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INVESTPRO và cộng sự 
(INVESTPRO & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 39: Sắp xếp các chuyến du lịch, đặt chỗ cho các chuyến đi, đặt vé máy bay; dịch vụ 

du lịch; đại lý du lịch.  
 
 
 

(210) 4-2012-04528 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; A25.7.3 
(591) Xanh dương, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ và truyền thông 
BRANDON   (VN) 
Phòng B402, tầng 4, lô B, cao ốc 
SCREC, Trường Sa, phường 12, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo.  
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(210) 4-2012-04529 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Vinh  (VN) 
34/156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng kim loại không thuộc bộ phận của máy.  
 

Nhóm 09: Đồng hồ đo nước.  
 
 

(210) 4-2012-04530 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Đại Vinh   (VN) 
34/156 Hồng Mai, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 06: Van đường ống nước bằng kim loại không thuộc bộ phận của máy.    

 
 

(210) 4-2012-04531 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 
Thái Dương  (VN) 
27 phố Yên Bình, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, mỹ phẩm chuyên nghiệp dùng cho tóc, các phụ kiện liên 

quan đến việc làm tóc, nước hoa.  
 
 

(210) 4-2012-04532 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư Sao 
Thái Dương   (VN) 
27 phố Yên Bình, phường Phúc La, quận 
Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, mỹ phẩm chuyên nghiệp dùng cho tóc, các phụ kiện liên 

quan đến việc làm tóc, nước hoa.  
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1291 

(210) 4-2012-04534 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Thanh Phong  (VN) 
Tổ 2 khu phố Phú Thịnh, phường Tân 
Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04535 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Lê Văn Ký  (VN) 
Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc. 
 
 

(210) 4-2012-04536 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Lê Văn Ký   (VN) 
Phòng 208 E2, Thanh Xuân Bắc, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 29: Sữa. 
 

Nhóm 30: Bột dinh dưỡng làm từ ngũ cốc.  
 
 

(210) 4-2012-04537 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 25.5.2 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Mạnh Tường  (VN) 
31/5 khu phố 1, đường Hà Huy Giáp, 
phường Thạnh Lộc, quận 12, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời; thiết bị lọc nước; thiết bị vệ sinh 

như vòi hoa sen. 
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(210) 4-2012-04538 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Trung tâm Nha khoa Cộng 
Đồng   (VN) 
Số 3B Trần Hưng Đạo, phường Bạch 
Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ y tế, khám chữa răng miệng, làm răng giả.  

 
 

(210) 4-2012-04539 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.4; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Đen, trắng, đỏ, nâu đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Trà Thanh Tuấn  (VN) 
Tổ 31 phường Hoà Hải, quận Ngũ Hành 
Sơn, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 

 
 
 

(210) 4-2012-04540 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Lê Việt Hùng   (VN) 

46/13 Trần Quí Khoách, phường Tân 
Định, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế.  

 
 
(210) 

 
4-2012-04541 

 
(220) 

 
15.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
xây dựng Hưng Thịnh  (VN) 
128 Tô Hiến Thành, phường 15, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 19: Ván sàn bằng gỗ dùng trong xây dựng.  
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(210) 4-2012-04542 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân hơi kỹ 
nghệ Tân Tân  (VN) 
126, đường 17, khu phố 5, phường Linh 
Trung, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Khí nhiên liệu. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04543 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 26.5.1; 26.1.2; 26.5.3 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, da cam, đỏ

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thôn Gia 
Trung, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04544 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 26.1.2; A5.3.15 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần sữa Hà Nội  
(VN) 
Km 9, đường Bắc Thăng Long Nội Bài, 
khu công nghiệp Quang Minh, thôn Gia 
Trung, xã Quang Minh, huyện Mê Linh, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa chua. 
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(210) 4-2012-04548 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
sản xuất dịch vụ gia công 
Đông á  (VN) 
287B ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ (nón) bảo hiểm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04549 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược thảo 

Phúc Vinh   (VN) 
Số 22/183 phố Hoàng Văn Thái, phường 
Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu dược phẩm; thực phẩm chức năng.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04550 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ECMI TRADE FAIRS S.E.A SDN BHD  

(MY) 
83 A, Jalan Ss, 15/5A 47500 Subang 
Jaya, Selangor, Darul Ehsan, Malaysia 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức trển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 

thương mại cho mục đích bán hàng hoặc quảng cáo.  
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(210) 4-2012-04551 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.12; 7.1.24; 1.5.1; 26.1.2 
(591) Đỏ, xanh lá cây đậm, xanh lá mạ, vàng, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghệ 

vật liệu An Thành Phát   (VN) 
Tầng 4 toà nhà Ngôi sao, số 15 lô B, khu 
đô thị mới Đại Kim, phường Đại Kim, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại, cụ thể gồm: gạch, ngói, gạch lát sàn.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu vật liệu xây dựng phi kim loại: gạch, ngói, 
gạch lát sàn.  

 
 

(210) 4-2012-04552 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada-ViÖt Nam   (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 

(210) 4-2012-04553 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH liên doanh 
Stada-ViÖt Nam   (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 

Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04554 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH liên doanh 

Stada-ViÖt Nam   (VN) 
Số K63/1, đường Nguyễn Thị Sóc, ấp Mỹ 
Hoà 2, xã Xuân Thới Đông, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Nhiệt tâm và 
Cộng sự (NT & PARTNERS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04555 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Sản Xuất và Thương Mại 
Hoàng Long Vina   (VN) 
Lô B3-B4 khu công nghiệp Hòa Hiệp, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04556 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1; 3.3.1; 3.3.15 
(591) Vàng, đen, xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina   (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
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(210) 4-2012-04557 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.3.1; 3.3.15; 5.7.3; 26.4.2 
(591) Trắng, vàng, đen, xanh, cam, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Hạnh Nguyên Vina   (VN) 
Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, 
huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 

 
 
 

(210) 4-2012-04559 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thực phẩm BILILUX   (VN) 
ấp Tập Phước, xã Long Phước, huyện 
Long Thành, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc (ngũ cốc dinh dưỡng); cà phê; ca cao; trà (chè); các loại bánh chế 

biến từ bột ngũ cốc.  
 
 
 

(210) 4-2012-04560 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; A5.5.20 
(731) GUANN HAW BIOTECH 

CORPORATION   (TW) 
1F., NO.38, LANE 390, SANSHE RD., 
SHENAN VIL., SHENGANG DIST., 
TAICHUNG CITY, TAIWAN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất khử mùi cho quần áo và vải dệt; chất khử mùi không dùng cho người và 

động vật; chất tẩy uế; chất diệt trùng; chế phẩm hóa học để điều trị bệnh nấm min-điu  
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(210) 4-2012-04561 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GUANN HAW BIOTECH 

CORPORATION   (TW) 
1F., NO.38, LANE 390, SANSHE RD., 
SHENAN VIL., SHENGANG DIST., 
TAICHUNG CITY, TAIWAN  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 05: Chất khử mùi cho quần áo và vải dệt; chất khử mùi không dùng cho người và 

động vật; chất tẩy uế; chất diệt trùng; chế phẩm hóa học để điều trị bệnh nấm min-điu  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04562 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/521,647 20.01.2012 US 

  
(731) ALDILA, INC   (US) 

14145 Danielson Street, Suite B, Poway, 
California 92064, United States of 
America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 28: Dụng cụ thể thao cụ thể là mũi tên (phi tiêu); dụng cụ bắn cung (dụng cụ thể 

thao) cụ thể là khấc cung tên (ở hai hai đầu dây cung để để giữ dây cung), dụng cụ tra mũi 
tên; đầu mũi tên; đầu bịt của mũi tên, trục (thân) tên bắn cung; lông chim cắm ở mũi tên. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04564 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

phát triển Đông Đô   (VN) 
74A làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn 
Phú A, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp điện từ; bếp điện quang (bếp halogen); lò nướng dùng điện; nồi áp suất 

dùng điện; bình đun nước dùng điện; nồi cơm điện.  
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(210) 4-2012-04565 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.1.5; A5.1.16; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Doãn Thị Thu Hằng  (VN) 
31 Tống Trân, phường Quang Trung, 
thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 35: Tổ chức sự kiện trên các phương tiện truyền thông nhằm mục đích quảng bá, 

dịch vụ quảng cáo.  
 
 
 

(210) 4-2012-04566 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 5.3.20 
(591) Nâu đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH OPEN MINDS Việt 
Nam  (VN) 
Nhà số 15, ngách 28/53, số 28B phố 
Điện Biên Phủ, phường Điện Biên, quận 
Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, xúc tiến thương mại, mua bán xuất nhập khẩu các sản 

phẩm đồ lưu niệm.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị; tổ chức sự kiện 
cho mục đích giáo dục, văn hoá, thể thao, giải trí. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 
nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn.  

 
 
 

(210) 4-2012-04567 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
12B, dãy D2, khu đô thị Nam Thăng 
Long Ciputra, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, 

nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. 
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(210) 4-2012-04568 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Anh Tuấn  (VN) 
12B, dãy D2, khu đô thị Nam Thăng 
Long Ciputra, phường Phú Thượng, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật; 

nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn. 
 
 

(210) 4-2012-04569 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.7.24; 3.7.17; A26.11.12; 1.15.15 
(591) Xanh dương, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xây dựng và 
phát triển Nhất Việt  (VN) 
78 Phạm Đăng Giảng, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại thuộc nhóm này.  
 

Nhóm 19: Cửa không làm bằng kim loại thuộc nhóm này.  
 
 

(210) 4-2012-04571 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty Cổ Phần Sản Xuất - TM 
- DV Tổng Hợp Newstar   (VN) 
Số nhà 17 Tam Trinh, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 17: Cao su, vật liệu cao su non để bịt kín cách ly. 

 
 

(210) 4-2012-04572 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần sản xuất - TM 
- DV Tổng Hợp Newstar  (VN) 
Số nhà 17 Tam Trinh, phường Mai Động, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội   

 
(511)   Nhóm 17: Cao su; vật liệu cao su non để bịt kín cách ly.  
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(210) 4-2012-04573 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm Tâm Việt   (VN) 
Số nhà 11, ngõ 8, tổ 36, phường Dịch 
Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04574 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04575 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04576 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04577 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dược phẩm Hoàng 
Gia   (VN) 
P115 - H2, khu TT Kim Giang, phường 
Kim Giang, quận Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04578 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh   (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chống say tàu xe, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04579 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chống say tàu xe, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04580 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư liên 

doanh Việt Anh    (VN) 
Cụm công nghiệp Liên Phương, xã Liên 
Phương, huyện Thường Tín, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc chống say tàu xe, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04581 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Nông nghiệp Tiên Tiến   (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-04582 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Giải pháp 

Nông nghiệp Tiên Tiến    (VN) 
743/32 Hồng Bàng, phường 06, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực vật, 

thuốc trừ vi khuẩn gây hại cây trồng, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-04583 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.4; A5.3.13; 26.1.1; A26.3.6 
(591) Xanh lá cây, da cam, xanh cốm nhạt, 

trắng 
(731) TENSHONG BIO TECH CO., LTD  

(TW) 
13F.-1, No.155, Furen Rd., Lingya Dist., 
Kaohsiung City 802, Taiwan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04584 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.5.3 
(591) Đỏ mận, xanh dương, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần tư vấn đầu 

tư và xây dựng điện Miền Nam  
(VN) 
Số 53/12, đường Lê Hồng Phong, 
phường 7, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ tư vấn đầu tư, dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, cho 

thuê bất động sản.  
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Nhóm 37: Dịch vụ giám sát công trình xây dựng và công nghiệp, xây dựng công trình dân 
dụng và công nghiệp, xây dựng các công trình viễn thông, dịch vụ thi công xây lắp các 
công trình đường dây và trạm biến áp.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ thiết kế hệ thống kỹ thuật liên quan đến các công trình dân dụng và 
công nghiệp, thiết kế các bản vẽ xây dựng, tư vấn việc lập và quản lý các dự án đầu tư xây 
dựng (do các chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng thực hiện), kiểm định dự án công trình, 
thẩm định thiết kế công trình (do các chuyên gia trong lĩnh vực tương ứng thực hiện), 
kiểm định và đánh giá chất lượng công trình.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04585 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.2.1; 26.13.25; 7.5.10 (540) 

  

(731) Công ty TNHH Hiệp Hưng   (VN) 
Xã Kon Đào, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon 
Tum 

 
(511)   Nhóm 17: Cao su thô; cao su bán thành phẩm.  
 

Nhóm 35: Mua bán nông lâm sản nguyên liệu; dịch vụ kinh doanh xuất nhập khẩu.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04587 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.13.4; 26.1.1; 24.5.1 
(591) Xanh dương, hồng, vàng, trắng, cam, 

xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH xây dựng và 

thương mại Phúc Tài  (VN) 
Số 320B đường Bà Triệu, phường Đông 
Thọ, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh 
Hóa 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.) 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng; dịch vụ san lấp mặt bằng; dịch vụ xây dựng các công trình 

giao thông; dịch vụ xây dựng các công trình thủy lợi; dịch vụ xây dựng các công trình nhà 
ở; dịch vụ xây dựng các công trình công nghiệp.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1306 

(210) 4-2012-04589 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Quảng Thăng  (VN) 

Đội 6, xã Tiền Phong, huyện Thường 
Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Gối, đệm (dùng trong phòng ngủ), mành tre. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga (tấm vải dùng để phủ lên đệm); rèm cửa (làm bằng vải); vải thêu ren; 
đồ vải dùng cho giường ngủ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04591 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.16; 26.1.2 
(591) Xanh lá mạ, đỏ, tím, trắng 
(731) Cơ sở Phước Hải Sanh  (VN) 

Thôn An Thái, xã Nhơn Phúc, huyện An 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

(540) 

  

(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT.,CORP.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bún gạo khô, bún gạo vàng, phở khô, bún đậu xanh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04592 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.2; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) Công ty cổ phần công nghiệp 

G9  (VN) 
688 đại lộ Lê Thanh Nghị, Hải Tân, Hải 
Dương  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 06: Cửa bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa không bằng kim loại. 
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(210) 4-2012-04593 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán BETA  (VN) 
16 Nguyễn Trường Té, phường 12, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm ô tô; xích dùng cho ô tô; mui xe ô tô; xăm lốp ô tô; 

« tô; màn tránh nắng dùng cho ô tô; ô tô buýt; xe ô tô tải; xe mô tô, xe máy; giảm xóc 
treo dùng cho xe cộ; giảm xóc dùng cho ô tô; mô tô thùng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa động cơ xe 
cộ; bảo dưỡng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng).  

 
 

(210) 4-2012-04594 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán BETA   (VN) 
16 Nguyễn Trường Té, phường 12, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm ô tô; xích dùng cho ô tô; mui xe ô tô; xăm lốp ô tô; 

« tô; màn tránh nắng dùng cho ô tô; ô tô buýt; xe ô tô tải; xe mô tô, xe máy; giảm xóc 
treo dùng cho xe cộ; giảm xóc dùng cho ô tô; mô tô thùng.  

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa động cơ xe 
cộ; bảo dưỡng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng). 

 
 

(210) 4-2012-04595 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán BETA   (VN) 
16 Nguyễn Trường Té, phường 12, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 12: Thùng xe ô tô; khung gầm ô tô; xích dùng cho ô tô; mui xe ô tô; xăm lốp ô tô; 

« tô; màn tránh nắng dùng cho ô tô; ô tô buýt; xe ô tô tải; xe mô tô, xe máy; giảm xóc 
treo dùng cho xe cộ; giảm xóc dùng cho ô tô; mô tô thùng.   

 
Nhóm 37: Lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; bảo dưỡng và sửa chữa động cơ xe 
cộ; bảo dưỡng xe cộ; trạm phục vụ xe cộ (nạp nhiên liệu và bảo dưỡng). 
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(210) 4-2012-04596 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 24.15.21; 25.5.25 
(591) Xanh dương, vàng, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần chứng 
khoán BETA   (VN) 
16 Nguyễn Trường Té, phường 12, quận 
04, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Môi giới chứng khoán; tự doanh chứng khoán; lưu ký chứng khoán; tư vấn đầu 

tư chứng khoán; bảo lãnh phát hành chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2012-04597 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.17.11; 1.3.1; 26.1.2; A1.5.3 
(591) Xanh dương, trắng, nâu 

(540) 

  

(731) Ngô Quang Lương  (VN) 
Thôn Lộng Khê 4, xã An Khê, huyện 
Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 39: Tổ chức cuộc du lịch; cuộc tham quan du lịch; người đi cùng (hướng dẫn) 

khách du lịch; dịch vụ chuyên chở hàng hóa; vận chuyển hành khách; cho thuê xe.  
 
 

(210) 4-2012-04598 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A2.9.15; 2.9.14; 26.1.1; 24.13.1 
(591) Xanh lá cây, xanh lam, trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Bệnh viện đa khoa tỉnh Tuyên 
Quang  (VN) 
Đường Lê Duẩn, phường Tân Hà, thành 
phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang  

 
(511)   Nhóm 44: Bệnh viện; dịch vụ chữa bệnh bằng xoa bóp dầu thơm; thẩm mỹ viện; dịch vụ 

ngân hàng máu; phòng chữa bệnh (y tế); nhà dưỡng bệnh; chăm sóc sức khỏe; dịch vụ trợ 
giúp y tế; dịch vụ đỡ đẻ; dịch vụ hộ lý, cố vấn về lĩnh vực dược học; vật lý trị liệu.  

 
 
 

(210) 4-2012-04599 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 10.3.7; A25.7.2; A5.5.20; 25.12.1 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tinh Bột Sắn 
Dương Minh Châu  (VN) 
Khu phố 4, thị trấn Dương Minh Châu, 
huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh 
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(511)   Nhóm 30: Tinh bột sắn; bột sắn dùng làm thực phẩm; tinh bột dùng cho thực phẩm.  
 
 
(210) 

 
4-2012-04600 

 
(220) 

 
15.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Phạm Tuấn Vượng   (VN) 
58C/12 tổ 12, khu phố Nội Hóa 1, 
phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình 
Dương  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04607 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH Vifotex Việt 
Nam   (VN) 
Số 45, ngõ 371, đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Chất để trắng và các chất khác dùng để giặt. 
 

Nhóm 29: Dầu thực vật và mỡ ăn. 
 
 

(210) 4-2012-04608 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.3.5; 24.15.1; A24.15.13 
(731) Công ty TNHH phát triển 

năng lượng S.Y.S.T.E.C.H  (VN) 
Số 1 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, 
thành phố Hải Phòng 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: đèn tiết kiệm năng lượng, hệ thống bình nước nóng lạnh sử dụng 

năng lượng mặt trời, máy biến tần, máy biến áp, tủ điện, bộ đổi điện, pin mặt trời; dịch vụ 
kiêm toàn năng lượng.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng công trình điện; tư vấn triển khai lắp đặt các hệ thống tiết 
kiệm năng lượng và hệ thống năng lượng tái tạo; lắp đặt và thi công các công trình tiết 
kiệm năng lượng.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu và tư vấn các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và 
hiệu quả; tư vấn sử dụng năng lượng tái tạo; dịch vụ thiết kế các hệ thống tiết kiệm năng 
lượng và hệ thống năng lượng tái tạo.  
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(210) 4-2012-04609 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 20.7.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng, xanh dương, xanh 

dương đậm 

(540) 

  

(731) Trung tâm ngoại ngữ An 
Giang  (VN) 
54 Thoại Ngọc Hầu, phường Mỹ Long, 
thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo ngoại ngữ (Anh ngữ và Hoa ngữ); tổ chức thi chứng chỉ Anh 

ngữ quốc tế; huấn luyện về giảng dạy tiếng anh; hướng dẫn du học nước ngoài; dịch vụ 
phiên dịch; dịch vụ dịch thuật.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04612 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.4; 25.1.25; 26.1.1; 5.7.1 
(591) Nâu đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mạc Tộc Việt 
Nam   (VN) 
89 tập thể Kho Trung Tâm, phường Vĩnh 
Quỳnh, quận Thanh Trì, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04613 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

dược phẩm Daiso Pháp   (VN) 
192 Nguyễn Công Phương, thành phố 
Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-04614 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm 

Trịnh Trần   (VN) 
28/21 cư xá Lữ Gia, phường 15, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-04615 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,   (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-04616 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Allegens Lifesciences Pvt Ltd.,    (IN) 

Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 

(210) 4-2012-04617 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,    (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 
dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  

 
 
 

(210) 4-2012-04618 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,    (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 
 

(210) 4-2012-04619 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,    (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 
 

(210) 4-2012-04620 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,    (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-04621 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,    (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04622 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,    (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04623 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ALLEGENS LIFESCIENCES PVT 

LTD.,    (IN) 
Jaldeep - 3 No: 83, Bopal, Guma Road, 
Ahmedabad, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y); thực phẩm bổ sung 

dinh dưỡng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-04624 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) BASF SE   (DE) 

Carl-Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am 
Rhein, GERMANY.  

(540) 

 
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
 
(511)   Nhóm 01: Hoá chất dùng trong nông nghiệp, làm vườn và lâm nghiệp trừ chất diệt nấm. 

diệt cỏ và các chất diệt động vật có hại, đặc biệt là chế phẩm tăng cường cây trồng, chế 
phẩm điều tiết sự tăng trưởng của cây trồng, chế phẩm hoá học để xử lý hạt giống; chất có 
hoạt tính bề mặt; hoá chất tự nhiên hoặc nhân tạo dùng làm bả hoặc tác nhân giới tính để 
làm xáo trộn côn trùng.  

 
Nhóm 05: Chế phẩm dùng để chống và diệt trừ sâu bọ gây hại; thuốc diệt nấm; thuốc diệt 
cỏ; thuốc trừ sâu.  

 
 

(210) 4-2012-04625 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(731) NIPPON TREX CO.,LTD.   (JP) 

350, Minamiyamashinden, Ina-cho, 
Toyokawa City, Aichi, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 12: ¤ tô; thân xe ô tô; lốp ô tô; khung gầm ô tô; ô tô tải; rơ moóc (xe cộ); trục của 

xe cộ; phanh cho xe cộ; cổ trục xe; đai cho ổ trục bánh xe; lót phanh cho xe cộ; xéc măng 
phanh cho xe cộ; má phanh cho xe cộ; lò xo treo cho xe cộ, bánh xe cộ; vành của xe cộ; 
thùng chứa của xe tải. 

 
 

(210) 4-2012-04626 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; 26.1.2; A26.11.12 
(731) HAWLEY & HAZEL (BVI) CO.LTD.  

(VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng, kem đánh răng, chế phẩm đánh răng dạng gel (chất lỏng 

đặc quánh), chế phẩm đánh răng dạng bột, chế phẩm đánh bóng răng giả, chế phẩm làm 
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sạch răng giả, chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất hay cho mục đích y tế), 
nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế), dầu gội đầu, xà phòng; chất tẩy trắng 
dùng cho mục đích giặt là và các chất dùng cho mục đích giặt là (ngoài chất tẩy trắng); 
chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài mòn; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc. 

 
 

(210) 4-2012-04627 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.2; 1.15.9 
(731) HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.  

(VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng, kem đánh răng, chế phẩm đánh răng dạng gel (chất lỏng 

đặc quánh), chế phẩm đánh răng dạng bột, chế phẩm đánh bóng răng giả, chế phẩm làm 
sạch răng giả, chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất hay cho mục đích y tế), 
nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế), dầu gội đầu, xà phòng; chất tẩy trắng 
dùng cho mục đích giặt là và các chất dùng cho mục đích giặt là (ngoài chất tẩy trắng); 
chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài mòn; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc. 

 
 

(210) 4-2012-04628 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.9; A1.1.12; 26.1.2; A26.11.12 
(731) HAWLEY & HAZEL (BVI) CO. LTD.  

(VG) 
P.O. Box 71, Craigmuir Chambers, Road 
Town, Tortola, British Virgin Islands   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm đánh răng, kem đánh răng, chế phẩm đánh răng dạng gel (chất lỏng 

đặc quánh), chế phẩm đánh răng dạng bột, chế phẩm đánh bóng răng giả, chế phẩm làm 
sạch răng giả, chất tẩy rửa (không dùng trong quá trình sản xuất hay cho mục đích y tế), 
nước xúc miệng (không dùng cho mục đích y tế), dầu gội đầu, xà phòng; chất tẩy trắng 
dùng cho mục đích giặt là và các chất dùng cho mục đích giặt là (ngoài chất tẩy trắng); 
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chế phẩm làm sạch, đánh bóng, tẩy sạch và mài mòn; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước 
xức tóc. 

 
 

(210) 4-2012-04630 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04631 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04632 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-04633 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04634 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04635 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04636 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04637 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04638 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04639 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet  (VN) 
Số 36 đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04640 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet    (VN) 
Số 36, đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04641 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet    (VN) 
Số 36, đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04642 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet    (VN) 
Số 36, đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04643 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty liên doanh TNHH 

Farmapex Tranet   (VN) 
Số 36, đại lộ Hữu Nghị, khu công nghiệp 
Việt Nam - Singapore, thị xã Thuận An, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04645 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.21; A6.3.4 
(591) Xanh nước biển, vàng da cam, đen, trắng
(731) POPULATION SERVICES 

INTERNATIONAL (PSI)   (US) 
1120 19th Street, N.W. Suite 600, 
Washington, D.C. 20036, USA  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu bôi trơn dùng trong quan hệ tình dục. 
 

Nhóm 10: Bao cao su. 
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(210) 4-2012-04649 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA BANDAI 

(A.K.A. BANDAI CO., LTD.)    (JP) 
4-8, Komagata 1-chome, Taito-ku, 
Tokyo, 111-8081, Japan  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy bán hàng tự động.   
 

Nhóm 28: Đồ chơi mô hình nhân vật; bộ đồ chơi mô hình nhân vật; búp bê; đồ chơi; đồ 
chơi điều khiển bằng điện; trò chơi bảng; trò chơi điện tử cầm tay với màn hình tinh thể 
lỏng, máy chơi điện tử vận hành bằng tiền xu, máy chơi điện tử dùng với màn hình vô 
tuyến và màn hình máy tính; máy chơi điện tử cầm tay.    

 
 
 
 

(210) 4-2012-04651 (220) 15.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2 
(731) ITOCHU FASHION SYSTEM 

KABUSHIKI KAISHA (ITOCHU 
FASHION SYSTEM CO., LTD.)   (JP) 
3-59-4, Sendagaya, Shibuya-ku, Tokyo, 
Japan  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Đồ đội đầu, mũ lưỡi trai; mũ có vành; đồ đội đầu dùng trong chơi gôn; lưỡi trai 

để che nắng (trang phục).  
 
 
 
 

(210) 4-2012-04653 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Tân Phát  (VN) 
Số 11 Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thị 
xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các sản phẩm như: tủ, bàn, ghế, giường ngủ bằng okal, simen, nhôm, 

nhựa, sắt. 
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(210) 4-2012-04654 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Ngọc 
HÀ  (VN) 
ấp 2, xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, 
tỉnh Bến Tre 

 
(511)   Nhóm 30: Kẹo dừa. 

 
 

(210) 4-2012-04655 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.3.2 (540) 

  

(731) Hộ kinh doanh Cẩm Trúc  (VN) 
Số 02C khu phố 6, phường Phú Khương, 
thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán văn phòng phẩm, dụng cụ học sinh, đồ chơi trẻ em, quà lưu niệm, phụ 

kiện ngành in như lịch, thiệp cưới.  
 

Nhóm 40: In ấn, ép kim loại. 
 
 

(210) 4-2012-04657 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.2; A5.7.22; 5.7.12; A11.3.9 
(591) Đỏ, vàng, xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại vận 
tải Tâm Phú Thịnh  (VN) 
Thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén. 

 
 

(210) 4-2012-04658 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần Bách Hỷ An  
(VN) 
13 Sầm Sơn, phường 4, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê hòa tan, bột cốt dừa, bột ngũ cốc.  
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(210) 4-2012-04659 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

TW 25   (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04660 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 

 
 

(210) 4-2012-04661 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 

 
 

(210) 4-2012-04662 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Trung ương 25    (VN) 
120 Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm các loại. 
 
 

(210) 4-2012-04663 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ACECOOK 

Việt Nam  (VN) 
Lô II-3 và II-5, đường số 11, nhóm CN 
II, khu công nghiệp Tân Bình, quận Tân 
Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền, miến ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền. 

 
 

(210) 4-2012-04665 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại; chất diệt nấm; chất diệt cỏ). 

 
 
 

(210) 4-2012-04666 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa   (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 

 
 
(210) 

 
4-2012-04667 

 
(220) 

 
16.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 
 
 

(210) 4-2012-04668 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 

 
 

(210) 4-2012-04669 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH Được Mùa    (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 

 
 

(210) 4-2012-04670 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 

 
 

(210) 4-2012-04671 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Được Mùa  (VN) 
D16/2B, đường Nguyễn Cửu Phú, xã Tân 
Kiên, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật (chất diệt động vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ). 
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(210) 4-2012-04672 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.21; 5.5.19 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Nhật Hồng  
(VN) 
3- 5 Phan Văn Hân, phường 19, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai. 

 
 
 

(210) 4-2012-04673 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14; A26.11.12; 26.13.25; 
3.7.17; 2.9.14 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh (bộ phận của máy hoặc động cơ), pít-tông (bộ phận của máy hoặc động 

cơ), séc-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa  
 

Nhóm 12: ¤ tô, ổ trục bánh xe, rơ móc, tua bin, cần gạt nước, moay ¬.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ông hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các  loại, su páp, tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 
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(210) 4-2012-04674 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.17; 24.15.21 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh (bộ phận của máy hoặc động cơ), pít-tông (bộ phận của máy hoặc động 

cơ), séc-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa (bộ phận máy móc).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các  loại, su páp, tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-04675 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.1; 26.3.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh (bộ phận của máy hoặc động cơ), pít-tông (bộ phận của máy hoặc động 

cơ), séc-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa (bộ phận máy móc).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ông hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
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xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các  loại, su páp, tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-04676 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh (bộ phận của máy hoặc động cơ), pít-tông (bộ phận của máy hoặc động 

cơ), séc-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa (bộ phận máy móc).   
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các  loại, su páp, tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-04677 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; 26.4.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Xi lanh (bộ phận của máy hoặc động cơ), pít-tông (bộ phận của máy hoặc động 
cơ), séc-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa (bộ phận máy móc).   

 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xec măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giấy, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các  loại, su páp, tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 
 

(210) 4-2012-04678 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phẩn lâm nông 

sản thực phẩm Yên Bái   (VN) 
Phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên 
Bái, tỉnh Yên Bái  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 03: Tinh dầu; tinh dầu hồi, tinh dầu thanh yên (họ chanh); tinh dầu thông tùng, tinh 

dầu ete; chiết xuất của hoa (nước hoa).  
 
 
 

(210) 4-2012-04679 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

 

(731) Hộ kinh doanh Nguyễn Vượng  
(VN) 
92 Hồ Văn Huê, phường 9, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ chụp ảnh cưới, chụp ảnh nghệ thuật; dịch vụ đào tạo dạy nghề như: 

chụp hình, tạo mẫu tóc, trang điểm cô dâu, chăm sóc da.  
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(210) 4-2012-04680 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.5.2; 21.1.17; 15.1.13 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xám trắng, xanh 

dương 

(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Bích Liễu  (VN) 
218 Cống Quỳnh, phường Phạm Ngũ 
Lão, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo ngoại ngữ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04682 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.2.1; A3.2.24; 20.5.13 
(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Thần Tốc  (VN) 
352 đường Giải Phóng, phường Phương 
Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại; máy vi tính; thiết bị ngoại vi của máy vi tính; phần mềm máy tính; 

máy phát tín hiệu điện tử; bộ máy phát (thiết bị viễn thông). 
 

Nhóm 35: Mua bán: máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm máy tính, thiết bị và linh 
kiện viễn thông, thiết bị nghe nhìn, thiết bị viễn thông có dây và thiết bị viễn thông không 
dây; dịch vụ tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; dịch vụ tổ chức hội chợ và triển 
lãm thương mại. 

 
Nhóm 37: Sửa chữa phần cứng máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy tính; lắp đặt và sửa 
chữa thiết bị liên lạc, thiết bị viễn thông, thiết bị nghe nhìn; lắp đặt và sửa chữa hệ thống 
lò sưởi và điều hòa không khí. 

 
Nhóm 39: Dịch vụ bưu chính trong nước và quốc tế; dịch vụ chuyển phát nhanh bưu 
phẩm, bưu kiện và hàng hóa; dịch vụ vận chuyển hành khách bằng đường bộ, đường sông, 
đường sắt, đường hàng không, đường ven biển và viễn dương; dịch vụ vận tải hàng hóa 
bằng đường bộ, đường sông, đường sắt, đường hàng không, đường ven biển và viễn 
dương; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch vụ đóng gói và lưu giữ 
hàng hóa.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và thiết kế phần mềm máy tính; dịch vụ cài đặt và bảo dưỡng 
phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; cho thuê máy tính và phần mềm máy 
tính; phục hồi dữ kiện máy tính; lập trình máy tính; quản trị hệ thống máy tính.  
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(210) 4-2012-04683 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH dược phẩm Việt 

Pháp   (VN) 
11B phố Hoa Bằng, phường Yên Hòa, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04684 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(731) Công ty TNHH Mỹ Mỹ  (VN) 

1076 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép. 
 
 

(210) 4-2012-04685 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.3.3; A1.1.10 
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

dịch vụ Tam ba  (VN) 
05-07-09 Trần Phú, phường Diên Hồng, 
thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột, bánh mì, bánh ngọt. 

 
 

(210) 4-2012-04686 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH Mỹ Mỹ   (VN) 
1076 Tạ Quang Bửu, phường 6, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 25: Giày, dép. 
 

Nhóm 35: Mua bán giày, dép. 
 
 
 

(210) 4-2012-04687 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá cây 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH Nguyên Mậu  
(VN) 
Nhà số 8, cơ sở 2 công ty An Phú, 99 Lê 
Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 06: Chốt cửa, đinh vít, ổ khóa, tay nắm cửa, thanh trượt, bản lề kim loại.  
 

Nhóm 07: Máy phun sơn, khoan cầm tay điện, máy công cụ gia công gỗ và kim loại.  
 
 
 

(210) 4-2012-04688 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; A26.11.12; 25.5.25 (540) 

  

(731) Doanh nghiệp tư nhân in Nam 
Anh  (VN) 
Số 2/2 Trần Thánh Tông, thành phố Hải 
Dương, tỉnh Hải Dương 

 
(511)   Nhóm 40: In ốp sét, gia công giấy, in ảnh chụp, khắc ảnh trên bản vẽ, dịch vụ in. 

 
 
 

(210) 4-2012-04689 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 20.7.1; A1.1.10; A5.3.15; 26.2.7 
(591) Xanh lá cây, xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Phương Hoa  
(VN) 
Quốc lộ 14, xã ĐăkRoong, huyện 
ĐắkGlei, tỉnh Kon Tum 

 
(511)   Nhóm 30: Bột sắn. 
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(210) 4-2012-04690 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2; A20.1.3 
(591) Xanh lam, đỏ, cam 

(540) 

  

(731) Vũ Thị Hải   (VN) 
408 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ nguyên cứu thị trường; thăm dò dư luận; tư vấn điêu hành kinh doanh 

và tổ chức kinh doanh; tư vấn quản lí nhân dự; mua bán máy tính.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ đào tạo các khóa ngắn hạn: đào tạo kỹ năng quản lý, tiếp thị, nghiên 
cứu thị trường, quan hệ công chúng, tổ chức sự kiện; đào tạo kỹ năng mềm.  

 
Nhóm 42: Thiết kế trang web; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; cài đặt 
phần mềm máy tính; quản trị hệ thống máy tính; tư vấn về phần cứng và phần mềm máy 
tín.  

 
 
 

(210) 4-2012-04691 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Ngọc Long  (VN) 
Số nhà 54 Ngô Quyền, phường Ngô 
Quyền, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 
Phúc 

 
(511)   Nhóm 14: Đồ nữ trang, đồ trang sức, kim loại quý, vàng bạc. 
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nữ trang, đồ trang sức, kim loại quý, vàng bạc.  
 
 
 

(210) 4-2012-04692 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hiệu áo quần ¤ Chê  (VN) 
20 Trần Hưng Đạo, thành phố Hội An, 
tỉnh Quảng Nam 

 
(511)   Nhóm 25: Quần, áo may sẵn. 
 

Nhóm 35: Mua bán: quần, áo, túi xách, đồ trang sức, đồ thêu các loại.  
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(210) 4-2012-04693 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Thụy Dương  
(VN) 
Số 106/18/25 Lê Văn Thọ, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 28: Cần câu; lưỡi câu, dây câu, phao câu, vợt bắt cá, lưới chày cá.  

 
 

(210) 4-2012-04694 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ kỹ thuật Thụy Dương  
(VN) 
Số 106/18/25 Lê Văn Thọ, phường 11, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách thời trang.  

 
 

(210) 4-2012-04695 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại điện gia 
dụng Đại Thắng  (VN) 
Số 34 Lộc Vinh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 

 
 

(210) 4-2012-04696 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
dịch vụ thương mại điện gia 
dụng Đại Thắng  (VN) 
Số 34 Lộc Vinh, phường 6, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 11: Quạt điện. 
 
 

(210) 4-2012-04697 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.1.1; 4.3.5; 4.3.7; A26.11.12 (540) 

  

(731) Nguyễn Đình Sự  (VN) 
P205B1, số 31, đường Nguyễn Chí 
Thanh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán các loại vật liệu xây dựng kim loại như: hàng rào phân cách dùng cho 

đường sá, cột mốc bằng kim loại, tấm kim loại dùng cho xây dựng, khung kim loại dùng 
cho xây dựng, phụ kiện kim loại dùng cho xây dựng, mua bán các loại vật liệu xây dựng 
phi kim loại như: ống mềm không bằng kim loại, hợp chất chống ẩm dùng cho các công 
trình xây dựng, vật liệu cách ly để cách điện, cách nhiệt, mua bán thiết bị an toàn giao 
thông kim loại và phi kim loại như: cổng xếp, cổng tự động, rào chắn, vách ngăn, thiết bị 
giảm tốc, giảm sóc, bảng hiệu chỉ dẫn.  

 
 

(210) 4-2012-04698 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.15.22; 7.15.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, đen, ghi 

(540) 

 

(731) Phạm Việt Hùng  (VN) 
Khối 12, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Quản lý kinh doanh; quản lý giao dịch kinh doanh; chức năng văn phòng.  
 

Nhóm 37: Xây dựng; sửa chữa, lắp đặt thiết bị nội thất và thiết bị vệ sinh. 
 
 

(210) 4-2012-04699 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Mỹ Linh N.T  (VN) 
Số 4 đường Nội Khu Hưng Phước 4, 
phường Tân Phong, quận 7, thành phố 
Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 20: Ghế sô pha. 
 

Nhóm 24: Rèm cửa, ga trải giường bằng vải. 
 

Nhóm 35: Mua bán vải, các loại màn sáo, màn cuốn, giấy dán tường.  
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(210) 4-2012-04701 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NEWFACE   (VN) 
C3/F30 Chánh Hưng, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, phấn trang điểm, son môi, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước 

hoa, đồ trang điểm (mỹ phẩm).  
 

Nhóm 35: Mua bán: giày dép, túi xách, bóp ví, cặp ba lô, kẹp nơ, mỹ phẩm, phấn trang 
điểm, son môi, kem mỹ phẩm, kem làm trắng da, nước hoa, đồ trang điểm, quần áo.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04705 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại sản xuất Tầm 
Nhìn Việt    (VN) 
GB2, đường Thất Sơn, phường 15, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giày dép, mũ nón.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04706 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, xanh lá, đỏ 

(540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Tiến  (VN) 
Số 12 ( lô F10 ) đường Ngô Thế Vinh, 
KDC số 1, quận Hải Châu, thành phố Đà 
Nẵng 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện.  
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(210) 4-2012-04707 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 (540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Forte và Nguyễn  (VN) 
NLK 34-35 BQ, KDC CONIC Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh pizza.  

 
 

(210) 4-2012-04708 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Forte và Nguyễn  (VN) 
NLK 34-35 BQ, KDC CONIC Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Mỳ pasta.  

 
 

(210) 4-2012-04709 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.11.3; 5.7.3; 1.15.1; 26.1.1 
(591) Xanh dương, đỏ, cam, vàng, xanh lá cây, 

tím, trắng 

(540) 

  

(731) Trường mầm non ánh Cầu 
Vồng  (VN) 
507 Nguyễn Duy Trinh, phường Bình 
Trưng Đông, quận 2, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục và đào tạo; tổ chức trường học với các lớp nhà trẻ, mầm, chồi, lá, 

nhằm mục đích chăm sóc, giáo dục và nâng cao tri thức cho các bé từ 15 tháng tuổi đến 5 
tuổi.  

 
 

(210) 4-2012-04710 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A19.13.21; 25.5.2 
(591) Trắng, đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Robinson 

Pharma USA   (VN) 
63A Lạc Long Quân, phường 10, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1338 

(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
 
 

(210) 4-2012-04711 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Vinacafé 

Biên Hoà   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hoà 1, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Bột ngũ cốc dinh dưỡng (không dùng cho mục đích y tế). 

 
 

(210) 4-2012-04712 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Forte & Nguyễn   (VN) 
NLK 34-35 BQ, KDC CONIC Nguyễn 
Văn Linh, xã Phong Phú, huyện Bình 
Chánh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ô-liu; quả ô-liu đã được bảo quản; pho mát; xúc xích, lạp xưởng. 
 

Nhóm 30: Bánh mỳ; bánh ngọt; bánh pizza; mỳ pasta; kem lạnh. 
 

Nhóm 33: Rượu vang.  
 
 

(210) 4-2012-04713 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại sản xuất dịch vụ 
Thành Lợi   (VN) 
53 Thái Phiên, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (TRƯƠNG LUÂT) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép; thắt lưng (là trang phục); ca vát; tất (vớ); mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán quần áo, giày dép, thắt lưng (là trang phục), ca vát, tất (vớ), mũ (nón).  
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(210) 4-2012-04714 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.9 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Tiên Viên  
(VN) 
Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 29: Các sản phẩm trứng gia cầm, thuỷ cầm (thực phẩm); các sản phẩm thịt gà, 

ngan, vịt, chim, thỏ, cá, tôm (đã chế biến hoặc bảo quản). 
 

Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 31: Thức ăn chăn nuôi gà, ngan, vịt, chim, thỏ, cá, tôm; gà, ngan, vịt, chim, thỏ, cá, 
tôm để làm giống; lúa, ngô hạt, khoai, sắn tươi; các loại rau, củ, quả tươi.    

 
 

(210) 4-2012-04716 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Phó Quý   (VN) 
Số 109 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng đíện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng cụ cắt, 
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dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị ghi 
âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, 
kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành 
y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, 
vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp 
nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp 
chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, 
cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc 
trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim 
loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất 
làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm 
dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn 
chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho 
nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều (trại), dây thừng, vật 
liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ 
bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, 
vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, 
khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm 
tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò 
chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, 
chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả 
(trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, 
cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái 
cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-04717 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần thực phẩm 
Phó Quý    (VN) 
Số 109 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 
 

(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
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chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng đíện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng cụ cắt, 
dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị ghi 
âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, 
kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành 
y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, 
vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp 
nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp 
chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, 
cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc 
trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim 
loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất 
làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm 
dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn 
chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho 
nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều (trại), dây thừng, vật 
liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ 
bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, 
vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, 
khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm 
tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò 
chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, 
chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả 
(trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, 
cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái 
cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
diêm, bật lửa, thuốc lá.  
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(210) 4-2012-04718 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Phó Quý    (VN) 
Số 109 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng đíện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng cụ cắt, 
dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị ghi 
âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, 
kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành 
y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, 
vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp 
nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp 
chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, 
cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc 
trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim 
loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất 
làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm 
dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn 
chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho 
nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều (trại), dây thừng, vật 
liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ 
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bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, 
vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, 
khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm 
tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò 
chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, 
chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả 
(trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, 
cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái 
cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-04719 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Phó Quý    (VN) 
Số 109 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ giới thiệu 

hàng hoá; dịch vụ tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; dịch vụ 
giới thiệu hàng hoá trên các phương tiện truyền thông (cho mục đích bán lẻ); dịch vụ quan 
hệ công chúng; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại; dịch vụ kinh doanh siêu thị cụ thể 
là dịch vụ mua bán hoá chất công nghiệp, chất dính dùng trong công nghiệp, phân bón, 
chất dẻo dạng thô, than hoạt tính, chế phẩm vi khuẩn không dùng cho mục đích y tế và 
thú y, sơn dùng trong xây dựng, mực in, chế phẩm chống gỉ, phẩm mầu, thuốc nhuộm gỗ, 
véc ni, mỹ phẩm, nước hoa, kem đánh răng, vật liệu dùng để mài mòn, hương liệu dùng 
cho đồ uống (tinh dầu), chế phẩm dùng để làm sạch, than (nhiên liệu), gas nhiên liệu, 
năng lượng đíện, mỡ công nghiệp, dầu công nghiệp, nến (nhiên liệu), dược phẩm, chế 
phẩm sinh học dùng cho mục đích y tế, thực phẩm dùng cho trẻ em, thực phẩm ăn kiêng, 
thuốc trừ sâu, băng y tế, vật liệu xây dựng làm bằng kim loại, đồ ngũ kim bằng kim loại, 
khung cửa làm bằng kim loại, hợp kim của kim loại thường, vật liệu lát sàn bằng kim loại, 
vật liệu xây dựng, két an toàn, động cơ, máy móc công nghiệp (máy bơm, máy hàn, máy 
nâng hạ, máy hút bụi, máy phát điện, máy làm bơ, máy cán, máy ly tâm, máy khoan, máy 
khuấy, máy nén khí, máy trộn bê tông, máy bóc tách ngũ cốc, máy trộn sữa, máy cắt, máy 
tiện, máy nghiền, máy nhuộm, máy lọc, máy gia công kim loại, máy xay), máy móc nông 
nghiệp, máy móc dùng cho mục đích gia dụng (máy giặt, máy rửa bát đĩa, máy mài dao, 
máy hút bụi, mấy sấy khô quần áo, máy mài dao kéo, máy xay sinh tố), máy phát điện, 
máy xay/máy nghiền chạy điện dùng cho mục đích gia dụng, máy nông nghiệp, máy cơ 
điện dùng trong công nghiệp, máy hút bụi, bộ đồ bàn ăn (dao, dĩa và thìa), dụng cụ cắt, 
dụng cụ để mài, dụng cụ cầm tay thao tác thủ công, kéo, cái giũa móng tay, thiết bị ghi 
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âm thanh, hình ảnh, thiết bị truyền âm thanh, hình ảnh, thiết bị tái tạo âm thanh, hình ảnh, 
thiết bị đo, mũ bảo hiểm, thiết bị dập lửa, thiết bị và dụng cụ y tế, hộp đựng dụng cụ y tế, 
kim châm cứu, đệm không khí dùng trong ngành y, chăn điện, que thử dùng trong ngành 
y, thiết bị điều hoà không khí, thiết bị vệ sinh, thiết bị nấu nướng, thiết bị chiếu sáng, thiết 
bị làm lạnh, thiết bị lọc nước, ô tô, xe đạp, xe máy, săm xe, lốp xe, động cơ dùng cho 
phương tiện giao thông trên bộ, pháo hoa, chất nổ công nghiệp, hợp kim của kim loại quý, 
vàng, kim cương, đá quý, đồng hồ, đồ nữ trang, đàn, kèn, trống, nhạc cụ điện tử, hộp 
nhạc, giá để nhạc cụ, văn phòng phẩm, giấy, sách, túi đựng bằng giấy hoặc chất dẻo, tạp 
chí, bỉm trẻ em, băng dính, ống mềm phi kim loại, nhựa nhân tạo, cao su, băng cách điện, 
cách nhiệt, vật liệu cách âm, ba lô, túi xách, va li, ví, đồ trang trí bằng da dùng cho đồ đạc 
trong nhà, da thô hoặc bán thành phẩm, xi măng, gạch, ngói, vật liệu xây dựng phi kim 
loại, ống cứng phi kim loại dùng trong xây dựng, gỗ dùng trong xây dựng, đồ đạc nội thất 
làm từ gỗ, đồ nghệ thuật làm từ gỗ, sáp, thạch cao, chất dẻo, bàn, ghế, giường, tủ, đồ gốm 
dùng trong gia đình, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, thiết bị lau chùi, bàn 
chải đánh răng, dụng cụ nấu nướng (không dùng điện), bộ nồi niêu xoong chảo dùng cho 
nhà bếp, bao (túi nhỏ) bằng vải dệt dùng để bao gói, cái võng, lều (trại), dây thừng, vật 
liệu đệm lót không bằng cao su hoặc chất dẻo, túi thư, sợi và chỉ thêu, sợi, chỉ, sợi và chỉ 
bằng chun dùng trong ngành dệt, sợi cao su dùng cho ngành dệt, sợi và chỉ đã xe, chăn, 
vải, đồ vải dùng cho giường, chăn du lịch, tấm phủ đồ đạc bằng vải, áo gối, quần áo, đồ đi 
chân, đồ đội đầu, giầy, dép, găng tay, hoa nhân tạo, khuy, đồ ren tua kim tuyến, đồ thêu, 
khoá kéo, đồ trang trí cho bộ tóc, tấm thảm, thảm chống trơn, chiếu, giấy dán tường, thảm 
tập thể dục, lớp lót dưới thảm, thiết bị để rèn luyện hình thể, đồ chơi, bóng để chơi trò 
chơi, ván trượt, đồ câu cá, đĩa bay (trò chơi), dầu ăn thực vật, thức ăn làm từ cá, thịt, sữa, 
chất chiết ra từ thịt, bơ thực vật, quả (trái cây) đã qua chế biến, rau đã qua chế biến, quả 
(trái cây) đóng hộp, gia cầm, chế phẩm được làm từ ngũ cốc, bánh kẹo, đường, gia vị, gạo, 
cà phê, ca cao, kem lạnh, trà (chè), đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, 
đồ uống trên cơ sở trà (chè), bánh ngọt, sô cô la, gia vị, nước tương, mì ống, thực phẩm ăn 
nhanh trên cơ sở gạo, nước xốt cà chua, nước mắm, thịt hộp, cá hộp, pa-tê, xúc xích, bột, 
rau củ quả tươi, hoa tươi, thức ăn cho gia súc, thức ăn cho gia cầm, thức ăn cho vật nuôi 
trong nhà, nước uống tinh khiết, bia, nước khoáng, đồ uống không chứa cồn, nước ép trái 
cây, xi-rô dùng cho đồ uống, rượu, đồ uống có cồn, lương thực, thực phẩm, đồ uống, 
diêm, bật lửa, thuốc lá.  

 
 

(210) 4-2012-04720 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Phó Quý    (VN) 
Số 109 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

  (740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)

 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật; thức ăn làm từ cá; thịt; sữa; chất chiết ra từ thịt; bơ; quả (trái 

cây) đã qua chế biến; rau đã qua chế biến; quả (trái cây) đóng hộp; gia cầm, không còn 
sống.  
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Nhóm 30: Chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường, gia vị; gạo; cà phê; ca cao; 
kem lạnh; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 
sở trà (chè); bánh ngọt; sô cô la; gia vị; nước tương; mì ống; bột; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở gạo; nước xốt cà chua.  

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; bia; nước khoáng; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái 
cây; xi-rô dùng cho đồ uống.   

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-04721 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

Phó Quý    (VN) 
Số 109 Xã Đàn, phường Phương Liên, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 

(DAITIN AND ASSOCIATES CO.,LTD)
 
(511)   Nhóm 29: Dầu ăn thực vật; thức ăn làm từ cá; thịt; sữa; chất chiết ra từ thịt; bơ; quả (trái 

cây) đã qua chế biến; rau đã qua chế biến; quả (trái cây) đóng hộp; gia cầm, không còn 
sống.   

 
Nhóm 30: Chế phẩm được làm từ ngũ cốc; bánh kẹo; đường, gia vị; gạo; cà phê; ca cao; 
kem lạnh; trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ 
sở trà (chè); bánh ngọt; sô cô la; gia vị; nước tương; mì ống; bột; thực phẩm ăn nhanh trên 
cơ sở gạo; nước xốt cà chua.   

 
Nhóm 32: Nước uống tinh khiết; bia; nước khoáng; đồ uống không chứa cồn; nước ép trái 
cây; xi-rô dùng cho đồ uống.    

 
Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia).  

 
 

(210) 4-2012-04722 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 24.15.21 
(591) Xanh, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kinh doanh 
vật liệu và thiết bị công 
nghiệp Việt  (VN) 
Số 20A, ngõ 5, đường Hoàng Quốc Việt, 
phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 07: Băng tải; bàn thao tác, bàn cho máy móc.  
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(210) 4-2012-04723 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.1.14 
(591) Xanh dương, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thiết bị viễn 
thông Việt  (VN) 
95 Trần Hưng Đạo, thị trấn Bồng Sơn, 
huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định  

 
(511)   Nhóm 09: Điện thoại dị động và phụ kiện điện thoại cụ thể là: tai nghe; thiết bị xạc pin; 

pin điện thoại; vỏ hộp điện thoại.  
 
 

(210) 4-2012-04724 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Cam, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư TNK  
(VN) 
Tầng 2, tòa nhà Quỳnh Lan, 60 Hai Bà 
Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ về giáo dục giảng dạy; hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn đào tạo hoặc 

giáo dục); trường đào tạo (giáo dục).  
 
 

(210) 4-2012-04725 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.4.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Việt Tiến  (VN) 
356/10/9 tỉnh lộ 10, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04726 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.4.1 
(591) Xanh, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH xuất nhập khẩu 
mỹ phẩm Việt Tiến   (VN) 
356/10/9 tỉnh lộ 10, khu phố 14, phường 
Bình Trị Đông, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh    
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 
 
 

(210) 4-2012-04727 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Quỳnh Anh  (VN) 

Số 107/V2 tập thể Bộ Đại học, đường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giầy; dép; mũ các loại (trang phục).  

 
 
 

(210) 4-2012-04728 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Quỳnh Anh   (VN) 

Số 107/V2 tập thể Bộ Đại học, đường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu quần áo may sẵn, kính mắt các loại, chăn 

ga gối đệm, mũ các loại, túi xách, giầy dép.  
 
 
 

(210) 4-2012-04729 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Quỳnh Anh   (VN) 

Số 107/V2 tập thể Bộ Đại học, đường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu quần áo may sẵn, kính mắt các loại, chăn 

ga gối đệm, mũ các loại, túi xách, giầy dép.  
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(210) 4-2012-04730 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Quỳnh Anh  (VN) 

Số 107/V2 tập thể Bộ Đại học, đường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu quần áo may sẵn, kính mắt các loại, chăn 

ga gối đệm, mũ các loại, túi xách, giầy dép.  
 
 

(210) 4-2012-04731 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Quỳnh Anh  (VN) 

Số 107/V2 tập thể Bộ Đại học, đường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu quần áo may sẵn, kính mắt các loại, chăn 

ga gối đệm, mũ các loại, túi xách, giầy dép.  
 
 

(210) 4-2012-04732 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Đỏ, trắng 
(731) Trần Thị Quỳnh Anh  (VN) 

Số 107/V2 tập thể Bộ Đại học, đường 
Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán và xuất nhập khẩu quần áo may sẵn, kính mắt các loại, chăn 

ga gối đệm, mũ các loại, túi xách, giầy dép.  
 
 

(210) 4-2012-04733 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) MARIE LAURE BECQUELIN  (ID) 
JL. Sawira No.1, Banjar Anyar Kaja, 
kerobokan, Bali, Indonesia 80361  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N 

INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm dùng sau khi đi nắng; nước thơm dùng cho cơ thể; mỹ phẩm; tinh 

dầu; nước hoa; xà phòng; kem chống nắng.  
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Nhóm 10: Thiết bị chẩn đoán dùng cho mục đích y tế, cụ thể là thiết bị chẩn đoán thông 
qua việc đo mức năng lượng trên một số phần của cơ thể; thiết bị sử dụng các tín hiệu từ 
tính để chuẩn bị thuốc dùng cho việc điều trị các bệnh lý được chẩn đoán ở trên.  

 
Nhóm 25: Đồ mặc để tắm biển; áo tắm; mũ; dép; quần áo bơi.  

 
 

(210) 4-2012-04734 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH Thương mại Kỹ 
thuật Nhôm Hưng Phú Thành  
(VN) 
552 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 
và chất lượng (CBQ) 

 
(511)   Nhóm 06: Cửa cuốn; cửa đi; cửa sổ; cổng ra vào (đều làm bằng kim loại).  
 

Nhóm 07: Thiết bị nâng hạ cửa cuốn dùng điện như: mô tơ điện; tời kéo dùng điện; xích 
truyền động không dùng cho xe cộ mặt đất. 

 
Nhóm 19: Cửa không làm bằng kim loại như: cửa sổ; cửa đi bằng nhựa (có lõi thép gia 
cường); cửa gỗ. 

 
 

(210) 4-2012-04735 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.21; 3.7.16; 26.1.1; 3.7.10 
(731) Công ty Cổ phần Đầu tư và 

Phát triển Yến Sào Đà Nẵng  
(VN) 
560/7A Trưng Nữ Vương, phường Hòa 
Thuận Tây, quận Hải Châu, thành phố 
Đà Nẵng  

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn phát triển thương hiệu 

và chất lượng (CBQ) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, đồ uống, lương thực; mua bán sản phẩm từ tổ yến.  

 
 

(210) 4-2012-04736 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Nguyễn Thanh Lâm  (VN) 
77 phố Yên Thái, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 
CONSULTANT., CORP.) 
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(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-04737 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GRACURE PHARMACEUTICALS 

LTD.   (IN) 
E-1105, Industrial Area, Phase-III, 
Bhiwadi, (Raj.), India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04739 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; A25.3.3; A26.11.9; 26.4.4 
(731) Công ty cổ phần may Minh 

Hoàng  (VN) 
9 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo, mũ (nón), vớ (tất).  

 
 

(210) 4-2012-04740 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; A25.3.3; A24.17.9 
(591) Đỏ 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu quảng cáo 
Đông Hưng  (VN) 
592-594-596 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu karaoke có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng, loa, âm li (amply) (thiết bị 

truyền âm thanh); đĩa kỹ thuật số đa năng trắng; đĩa kỹ thuật số đa năng đĩa ghi, đĩa kỹ 
thuật số đa năng; ghi chương trình máy tính.  
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Nhóm 35: Mua bán; thiết bị và linh kiện điện tử gồm; micro, loa, tai nghe, chuột máy vi 
tính, bàn phím máy vi tính, chíp điện tử, tụ điện, điện trở, đầu karaoke, cuộn cảm biến, 
dây cáp, hệ thống định vị có chức năng đĩa kỹ thuật số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng 
trắng, đĩa kỹ thuật số đa năng đã ghi, đĩa kỹ thuật số đa năng, ghi chương trình máy tính, 
thiết bị điện gia dụng gồm bóng đèn, tăng phố, máng đèn, các phụ kiện điện gồm; ổ cắm 
điện, công tắc điện, dây điện. 

 
 
 

(210) 4-2012-04741 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Cam 
(731) Công ty TNHH thương mại 

xuất nhập khẩu quảng cáo 
Đông Hưng   (VN) 
592-594-596 Lũy Bán Bích, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và linh kiện điện tử gồm, micro, loa, tai nghe, chuột máy vi 

tính bàn phím máy vi tính, chíp điện tử, tụ điện, điện trở, đầu karaoke, cuộn cảm biến: dây 
cáp: hệ thống định vị có chức năng đã kỹ thuật số đa năng, đĩa kỹ thuật số đa năng trắng, 
đĩa kỹ thuật số đa năng đã ghi, đĩa kỹ thuật số đa năng ghi chương trình máy tính; mua 
bán thiết bị điện gia dụng gồm: bóng dèn, tăng phô, máng đèn; mua bán các phụ kiện 
điện gồm: ổ cắm điện, công tắc điện, dây điện.  

 
 
 

(210) 4-2012-04742 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.13.25; A13.1.20 
(591) Trắng, xanh lá cây, xanh dương, đen 
(731) Công ty TNHH công nghệ 

FAWOOKIDI  (VN) 
Lô T2-3 đường D1, khu công nghệ cao, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị và trang thiết bị chiếu sáng như: đèn LED (đèn điện tử).  
 

Nhóm 35: Mua bán: sản phẩm đèn LED (đèn điện tử).  
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(210) 4-2012-04743 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 20.7.1; A20.1.3 
(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 

Hoà Hợp   (VN) 
Xóm 1, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh siêu thị: lương thực, thực phẩm (gạo, thịt, rau, bánh kẹo, 

nước giải khát), hàng điện tử, điện lạnh (máy tính, tivi, tủ lạnh, điện thoại), nội thất (bàn, 
ghế, giá kệ, giường), văn phòng phẩm (sách, vở, ấn phẩm), thời trang: quần áo, giày, dép, 
mũ (nón), khăn, tất (vớ), cà vạt (caravat), găng tay, mỹ phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-04744 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; A5.3.14 
(591) Xanh lá mạ, cam, trắng 
(731) Công ty TNHH hoá mỹ phẩm 

Hoà Hợp   (VN) 
Xóm 1, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Hàng may mặc; quần áo, giày, dép, mũ (nón). 
 

Nhóm 35: Mua bán sản phẩm thời trang: quần, áo, giày, dép, mũ, khăn, tất (vớ), cà vạt 
(caravat) găng tay.  

 
 

(210) 4-2012-04745 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04746 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04747 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04748 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-04749 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04750 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04751 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04752 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04753 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04754 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-04755 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04756 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04757 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 26.1.1; 26.3.1; 26.4.4 
(591) Hồng, cam, trắng 
(731) Nguyễn Thúy Bình  (VN) 

374 Lê Quang Định, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Bánh (làm từ bột).   
 

Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống; nhà hàng ăn uống, quán cà phê.  
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(210) 4-2012-04758 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(591) Nâu, cam 
(731) Công ty cổ phần mỹ thuật Gia 

Long  (VN) 
63 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 20: Sản phẩm mỹ thuật ứng dụng như: khung tranh.  
 

Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu, nghiên cứu và phát triển sản phẩm cho doanh nghiệp.  
 
 

(210) 4-2012-04759 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; A25.7.2; 1.15.9 
(591) Xanh, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất dịch 

vụ ánh sáng Phương Đông  
(VN) 
99 Phù Đổng Thiên Vương, phường 11, 
quận 5, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-04760 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 20.7.1; 25.12.1; 13.1.5 
(591) Cam, vàng, trắng, xanh 
(731) Công ty TNHH Trường Bình 

Minh  (VN) 
Đường Bùi Thị Xuân, phường Mỹ 
Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục mầm non, giáo dục nghề nghiệp; đào tạo và dạy nghề: tin học, quản 

lý ngoại ngữ, tiểu thủ công nghiệp.  
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1358 

(210) 4-2012-04761 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 26.4.8 
(591) Xanh, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng thương mại Dầu Khí - 
IDICO  (VN) 
Lầu 3, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật tư, máy móc, thiết bị ngành công nghiệp, dầu khí, khai khoáng, 

lâm nghiệp, nông nghiệp và xây dựng cụ thể như; máy cưa, máy điện, máy mài, cầu trục, 
máy khoan, ống PVC, máy gặt lúa, máy cày, cát, đá, sắt, thép, xi măng.  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, quyền sử dụng đất. 

 
Nhóm 37: Xây dựng; công trình dân dụng, công trình công nghiệp, công trình thuỷ lợi; 
công trình ngầm dưới đất, dưới nước, công trình đường ống cấp thoát nước, kết cấu công 
trình, hạ tầng khu công nghiệp, khu đô thị, công trình giao thông, dịch vụ trang trí nội, 
ngoại thất công trình. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04764 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 5.3.9; A5.11.2; 25.1.25 
(591) Vàng, vàng nhạt, xanh, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại LAVIT   (VN) 
Phòng 407, nhà A3, ngõ 102 đường 
Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh 
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04765 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.1; 26.3.1; A26.11.12; A26.11.7; 
26.7.25; 5.7.24; 5.9.24; 8.7.17 

(591) Đỏ, vàng, vàng nhạt 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04766 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.4; 25.1.6; 5.9.21; 5.7.21 
(591) Xanh, xám đậm, xanh nhạt, tím, trắng, 

đỏ, xám 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Thiên Phúc   (VN) 
Số 8/3, ngõ 72, phố Khương Trung, 
phường Khương Trung, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04768 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

và thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04769 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty cổ phần DADISON Hoa 

KỲ   (VN) 
Nhà số 33, ngõ 53, phố Nguyễn Khoái, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y từ.  

 
 

(210) 4-2012-04770 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thuốc bảo 

vệ thực vật Việt Trung   (VN) 
G16 Làng Quốc Tế Thăng Long, phường 
Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ dại, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ dịch cho thực 

vật, thuốc trừ vi khuẩn hại cây trồng, thuốc trừ ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-04771 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-04772 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-04773 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-04774 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại sản xuất Vỹ Tâm  
(VN) 
195/18 Bình Thới, phường 9, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc trừ động vật gây hại.  
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(210) 4-2012-04775 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EVD Dược phẩm và Y tế  (VN) 
Phòng 201, tòa nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa đặc, sữa nước.  

 
 

(210) 4-2012-04776 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EVD Dược phẩm và Y tế  (VN) 
Phòng 201, tòa nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa đặc, sữa nước.  

 
 
(210) 

 
4-2012-04778 

 
(220) 

 
16.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 7.3.1; 26.4.4; 25.1.25 
(591) Đỏ, trắng 
(731) INTERCONTINENTAL HOTELS 

GROUP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.  
(SG) 
230 Victoria Street, #13-00 Bugis 
Junction Towers, Singapore 188024  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống; dịch vụ chỗ ở tạm thời; dịch vụ khách 

sạn, dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ phòng ở tạm thời; dịch vụ chỗ ở trọ tạm thời; dịch 
vụ nhà hàng ăn uống trong nhóm 43. 
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(210) 4-2012-04780 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; A26.11.12 
(731) WUYI JINGLI TOOLS CO., LTD.  

(CN) 
Jinyanshan Industrial Function Zone, 
Quanxi Town, Wuyi County, Zhejiang, 
China  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy sản xuất dây điện; máy nông nghiệp; máy cưa; máy khắc trổ; búa điện; 

máy cắt đá; động cơ xăng (không dùng cho phương tiện giao thông); máy cắt; thiết bị và 
máy đánh bóng (dùng điện).  

 
 

(210) 4-2012-04781 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) CHAR D'OR ASIA PACIFIC PTE LTD  

(SG) 
219 Henderson Road, #09-03 Henderson 
Industrial Park, Singapore 159556  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia). 

 
 

(210) 4-2012-04783 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lam, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty TNHH PROFARM Việt 

Nam  (VN) 
Số 22, ngách 53, ngõ 20, phố Vũ Xuân 
Thiều, phường Sài Đồng, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè; ca cao; đường; hạt tiêu (gia vị).  
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón, cà phê, chè, ca cao, đường, hạt tiêu.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch, tổ chức chuyến du lịch. 
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Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ khách sạn. 
 
 
 

(210) 4-2012-04784 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DETASU PHARMEXCO  (ID) 

1096, 2nd floor, Gali Bartan Market, 
Sadar Bazar, Delhi - 110 006, India  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS.,JSC) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-04786 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PREMIUM WINE BRANDS PTY LTD  

(AU) 
167 Fullarton Road, Dulwich SA 5065, 
Australia  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có cồn (trừ bia); rượu vang.  

 
 
 

(210) 4-2012-04787 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.4.1; 1.15.23 
(591) Xanh dương đậm, xanh dương, xanh da 

trời, đỏ, xám 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Trạm 

Xăng Dầu Số 3  (VN) 
468/8 khu phố 5, phường Tân Biên, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xăng, dầu, dầu nhờn, mỡ bôi trơn, bình ắc quy, phụ tùng xe gắn máy.  
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(210) 4-2012-04788 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY   (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tư nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04789 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tư nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04790 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tư nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  
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(210) 4-2012-04791 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY   (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04792 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04793 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1367 

(210) 4-2012-04794 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04795 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cach điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04796 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 
COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  
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(210) 4-2012-04797 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04798 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn, vécni, sơn mài (không phải là sơn, vécni và sơn mài cách điện hay cách 

nhiệt); chất bảo quản chống rỉ và chất bảo quản chống hư hại cho gỗ; thuốc nhuộm 
(không dùng cho mục đích trang điểm); thuốc cắn màu (nhuộm); nhựa tự nhiên dạng thô; 
kim loại dạng lá và bột dùng cho hoạ sĩ, thợ trang trí, thợ in và nghệ sĩ.  

 
 

(210) 4-2012-04799 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE SHERWIN-WILLIAMS 

COMPANY    (US) 
101 W. Prospect Avenue, Cleveland, 
Ohio 44115 - 1075, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất dùng trong công nghiệp, khoa học và nhiếp ảnh (không dùng cho mục 

đích y tế và thú y), cũng như hoá chất dùng trong nông nghiệp, nghề làm vườn và lâm 
nghiệp (trừ chất diệt nấm, chất diệt cỏ dại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu và chất diệt vật ký 
sinh); nhựa nhân tạo dạng thô, chất dẻo dạng thô; phân bón; hợp chất dập lửa; chế phẩm 
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tôi (ram) và hàn kim loại (hoá chất); chất hóa học dùng bảo quản thực phẩm; chất để 
thuộc da; chất dính dùng trong công nghiệp.  

 
 

(210) 4-2012-04805 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.5; A5.3.15; 26.1.2; 5.3.20 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư Song 

Nguyên  (VN) 
F232, khu phố 7, đường Võ Thị Sáu, 
phường Thống Nhất, thành phố Biên 
Hòa, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Nhựa tái chế (dạng thô).  
 

Nhóm 19: Ván ép (dùng cho xây dựng).  
 

Nhóm 40: Xử lý rác thải rắn, gia công tái chế nhựa.  
 
 

(210) 4-2012-04806 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ thời 
trang LIMO  (VN) 
140/60-62 Hàn Hải Nguyên, phường 8, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
 

Nhóm 35: Mua bán: quần áo, giày dép, mũ nón.  
 
 

(210) 4-2012-04807 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25 
(591) Vàng nâu, nâu 
(731) Nguyễn Thị Bích Tuyền  (VN) 

173/34/3/31 Bis Dương Quảng Hàm, 
phường 5, quận Gò Vấp, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa hàng bán đồ ăn 
nhanh (dịch vụ thực hiện bởi nhà hàng ăn uống); quán rượu; quán cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2012-04809 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
thương mại xuất nhập khẩu 
thiết bị điện Tân Vinh  (VN) 
44/10C Tăng Nhơn Phú, phường Phước 
Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Mứt ướt. 

 
 
 

(210) 4-2012-04810 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ Việt Cathy  (VN) 
247 Phạm Ngũ Lão, phường 4, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn linh kiện, phụ tùng ô tô.  
 

Nhóm 37: Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04811 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 2.9.14; A2.9.15; 26.4.2 
(591) Xanh, đỏ, vàng, xám, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ cơ khí ô tô Liên Tựu  
(VN) 
6/1A tổ 2, khu phố 1, phường Thới An, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 40: Gia công cơ khí.  
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(210) 4-2012-04814 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Minh Đông  (VN) 
178/2A Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2012-04815 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần kỹ thuật 
Minh Đông   (VN) 
178/2A Phan Đăng Lưu, phường 3, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Máy điều hòa không khí.  

 
 

(210) 4-2012-04816 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; 26.3.1 
(591) Đỏ, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thép Đông 
Nam á  (VN) 
KCN Hoà Phú, xã Hoà Phú, thành phố 
Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk 

 
(511)   Nhóm 06: Sắt thép và các hợp kim của chúng.  

 
 

(210) 4-2012-04817 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.9; A5.3.13 
(591) Trắng, da cam, xanh lá mạ 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.   (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO 
Box 506807, Dubai, UAE  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mật ong và chè.  
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(210) 4-2012-04818 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A5.3.13; 26.4.4; 26.4.9 
(591) Trắng, da cam, xanh lá mạ 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.    (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO 
Box 506807, Dubai, UAE    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và chất ăn kiêng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-04819 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.4; 26.4.9; A5.3.13 
(591) Trắng, da cam, xanh lá mạ 
(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 

LTD.    (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO 
Box 506807, Dubai, UAE   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm bao gồm mỹ phẩm làm cho người thon lại; mỹ phẩm chống nắng; 

kem dùng trong mỹ phẩm; tinh dầu dùng trong mỹ phẩm; nước xức tóc; nước gội đầu.  
 
 

(210) 4-2012-04820 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) HIMALAYA GLOBAL HOLDINGS 
LTD.    (AE) 
DIFC, The Gate, Level 12, Suite 27, PO 
Box 506807, Dubai, UAE    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 30: Mật ong và chè (trà).  

 
 

(210) 4-2012-04821 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) KLEEN-PAK PRODUCTS PTE LTD.  
(SG) 
2 Loyang Lane #04-03, Loyang 
Industrial Estate, Singapore 508913  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1373 

(511)   Nhóm 03: Mặt nạ dưỡng da; nước thơm làm sạch dùng để chăm sóc cá nhân (không dùng 
cho mục đích y tế); nước thơm làm sạch dùng để chăm sóc em bé (không dùng cho mục 
đích y tế); nước thơm làm sạch dùng để làm đẹp; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi.  

 
 

(210) 4-2012-04822 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KLEEN-PAK PRODUCTS PTE LTD.  

(SG) 
2 Loyang Lane #04-03, Loyang 
Industrial Estate, Singapore 508913  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Mặt nạ dưỡng da; nước thơm làm sạch dùng để chăm sóc cá nhân (không dùng 

cho mục đích y tế); nước thơm làm sạch dùng để chăm sóc em bé (không dùng cho mục 
đích y tế); nước thơm làm sạch dùng để làm đẹp; vải tẩm chất tẩy rửa dùng để lau chùi.  

 
 

(210) 4-2012-04823 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; A5.3.13; A25.1.10 
(731) GUANGDONG ZHICHENG FOOD 

CO., LTD.   (CN) 
Hengkekou, Huyang Village, Hepo 
Street, Jiexi County, Guangdong 
Province, P.R. China  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 29: Rau đóng hộp; thịt hộp; nấm đóng hộp; đậu Hà Lan đóng hộp; hoa quả đóng 

hộp; bạch quả đóng hộp; rau đã nấu chín; thịt quả (đã chế biến); quả hạch đã chế biến. 
 
 
 

(210) 4-2012-04824 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Ngôi Sao Xanh  
(VN) 
200/1/4 Bình Lợi, phường 13, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp nấu ăn; thiết bị và dụng cụ nấu nướng; phụ tùng điều chỉnh và an toàn cho 

thiết bị dùng ga; bật lửa ga; máy hút dùng cho nhà bếp, vòng đai của bếp. 
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(210) 4-2012-04825 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.7; A5.1.12 
(591) Vàng, đỏ, xanh lá cây, xanh dương, đen, 

vàng nhạt 
(731) Cơ sở may P & L  (VN) 

515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn, mũ. 
 
 

(210) 4-2012-04826 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 25.5.25; 24.17.15; 18.5.10 
(591) Hồng cánh sen đậm, tím, đen, xanh lá 

cây, trắng 
(731) Cơ sở may P & L    (VN) 

515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn, mũ. 
 
 

(210) 4-2012-04827 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.8; 26.4.2 
(591) Đen, đỏ 
(731) Công ty TNHH công nghiệp 

EAGLE   (VN) 
Khu công nghiệp Hố Nai 3, huyện Trảng 
Bom, tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Giảm xóc cho xe gắn máy.  
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(210) 4-2012-04828 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.5.2; A2.5.23; 25.5.25 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đen, trắng, 

cam, vàng 
(731) Cơ sở may P & L    (VN) 

515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn, mũ. 
 
 

(210) 4-2012-04829 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.3; A26.11.8 
(591) Tím, xanh dương, hồng cánh sen đậm, 

vàng, cam, đen 
(731) Cơ sở may P & L    (VN) 

515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn, mũ. 
 
 

(210) 4-2012-04830 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.7.6; A25.7.7; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Hồng cánh sen đậm, xanh nán chuối, 

xanh lá cây, cam, vàng, xanh dương, 
hồng, trắng, xanh lá cây đậm 

(731) Cơ sở May P & L    (VN) 
515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn, mũ. 
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(210) 4-2012-04831 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xanh đậm 
(731) FUEL SHENG ENTERPRISE CO., 

LTD.   (TW) 
NO. 54, YIHE RD., SANMIN DIST., 
KAOHSIUNG CITY 807, TAIWAN  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 01: Dầu phanh; chế phẩm tiết kiệm nhiên liệu; phụ gia hóa chất dùng cho dầu công 

nghiệp; chất lỏng dẫn động; chất làm mát động cơ dùng cho xe cộ; chất chống gỉ bộ tản 
nhiệt dùng cho xe cộ.  

 
 
 

(210) 4-2012-04832 (220) 16.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2 
(591) Vàng, xanh đậm 
(731) FUEL SHENG ENTERPRISE CO., 

LTD.    (TW) 
NO. 54, YIHE RD., SANMIN DIST., 
KAOHSIUNG CITY 807, TAIWAN  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 04: Dầu công nghiệp; dầu nhờn; dầu động cơ; dầu nhiên liệu; dầu mazut; xăng.  

 
 
 

(210) 4-2012-04840 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.16 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trường Quốc tế úc Sài Gòn  
(VN) 
36 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 
tư (LUVINA LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin về lĩnh vực giáo dục, 

trường nội trú; giảng dạy; trường mẫu giáo.  
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(210) 4-2012-04841 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Trường Quốc tế úc Sài Gòn  
(VN) 
36 Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 
2, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  
(740) Trung tâm Tư vấn sở hữu trí tuệ và đầu 

tư (LUVINA LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 41: Trường đào tạo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; thông tin về lĩnh vực giáo dục, 

trường nội trú; giảng dạy; trường mẫu giáo.  
 
 

(210) 4-2012-04846 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 4.5.2; 4.5.3; 26.4.2 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Cartel Việt Nam   (VN) 
Số 10 Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại, môi giới thương mại.  

 
 

(210) 4-2012-04847 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; A26.11.8 
(591) Đỏ, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
Cartel Việt Nam  (VN) 
Số 10 Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo thương mại; môi giới thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-04848 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại quốc tế Victory Asian  
(VN) 
Số 156, phố Mai Anh Tuấn, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  
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(511)   Nhóm 41: Tổ chức hội thảo; hội nghị; câu lạc bộ khiêu vũ. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ nhà hàng ăn uống. 
 
 
 

(210) 4-2012-04849 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.4; A26.11.12; 1.15.23 
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại Anh 
Như Sơn  (VN) 
340/17/4/14 đường Tân Chánh Hiệp 10, 
khu phố 10, phường Tân Chánh Hiệp, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Camera. 

 
 
 
(210) 

 
4-2012-04850 

 
(220) 

 
19.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 24.17.18; 26.1.2 
(591) Xanh dương, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại xây 
dựng Song Trân  (VN) 
149/6E Tô Hiến Thành, phường 13, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng, mua bán hàng trang trí nội ngoại thất, mua bán 

máy nước nóng năng lượng mặt trời.  
 
 
 

(210) 4-2012-04851 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH OLYVA Việt Nam  
(VN) 
163/11C An Dương Vương, Khu phố 4, 
phường An Lạc, quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) dưỡng da; kem (mỹ phẩm) bôi da; sữa tắm; sữa rửa mặt; kem 

hấp dầu; kem trị mụn(mỹ phẩm).  
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(210) 4-2012-04852 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
 

(210) 4-2012-04853 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-04854 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.   
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Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 
 

(210) 4-2012-04855 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, kinh doanh: dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.   

 
 

(210) 4-2012-04856 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 24.15.21; 26.11.1; 25.5.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, vàng da 

cam, vàng da cam đậm 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần quốc tế Việt Nam (VIB 
BANK)  (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bảo 

hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2012-04857 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 24.15.21; 25.5.2; 26.11.1 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, vàng da 

cam, vàng da cam đậm 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần quốc tế Việt Nam (VIB 
BANK)   (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bảo 
hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-04858 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.8; 25.5.25; 26.4.4; 26.4.7 
(591) Trắng, vàng da cam 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần quốc tế Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bảo 

hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2012-04859 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; A5.5.20; 25.5.25; 26.4.2; 
26.4.7 

(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, vàng da 
cam, vàng da cam, vàng da cam đậm 

(731) Ngân hàng thương mại cổ 
phần quốc tế Việt Nam (VIB 
BANK)   (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bảo 

hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2012-04860 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.8; 26.4.7; 26.4.4; 25.5.25 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quốc tế Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bảo 
hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-04861 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25 
(591) Trắng, vàng da cam 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quốc tế Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bao 

hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2012-04862 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.4.7; 25.5.25 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quốc tế Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính, dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bảo 

hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 
 
 

(210) 4-2012-04863 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 24.15.21; 25.5.25; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh nước biển, vàng, vàng da 

cam, vàng da cam đậm 
(731) Ngân hàng thương mại cổ 

phần Quốc tế Việt Nam  (VN) 
Tầng 8, tầng 9, tầng 10, toà nhà Viet 
Tower, số 198B phố Tây Sơn, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội   

(540) 

 

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 36: Dịch vụ ngân hàng; dịch vụ tư vấn tài chính; dịch vụ thẻ tín dụng, dịch vụ bảo 
hiểm, dịch vụ thuê mua tài chính, dịch vụ môi giới chứng khoán. 

 
 

(210) 4-2012-04865 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SMILEGATE, INC.  (KR) 

1F. Samyeong bldg., 481-5, Bangbae-
dong, Seocho-gu, Seoul 137-060, 
Republic of Korea 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 09: Phần mÒn ứng dụng máy tính dùng cho điện thoại di động; chương trình trò 

chơi trên máy vi tính; phần mềm máy tính; ấn phẩm điện tử có thể tải xuống được, 
phương tiện điện tử đã ghi trước không chứa nhạc (loại trừ phần mềm máy tính), máy vi 
tinh; máy và thiết bị viễn thông; đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc), thiết bị ghi và đọc dùng cho 
vật mang dữ liệu âm thanh và hình ảnh; tệp tin âm nhạc có thế tải xuống được.  

 
 

(210) 4-2012-04866 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) SMILEGATE, INC.   (KR) 

1F. Samyeong bldg., 481-5, Bangbae-
dong, Seocho-gu, Seoul 137-060, 
Republic of Korea  

(540) 

 
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ tổ chức trò chơi; cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; cung cấp 

thông tin trò chơi, dịch vụ trò chơi được cung cấp trực tuyến từ mạng máy tính; cung cấp 
trang website trò chơi trên Internet; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến (không tải xuống 
được); thông tin đào tạo; quản lý không gian ảo trên mạng lnternet để chơi các trò chơi 
giành cho máy tính cá nhân; dịch vụ phát hành (không phải là dịch vụ vận chuyển) phim 
chiếu bóng; dịch vụ xuất bản sách.  

 
 

(210) 4-2012-04870 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ Con Tra  
(VN) 
56/25/1 đường số 48, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội, sữa tắm, kem dưỡng da, mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc  
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Nhóm 18: Sản phẩm làm bằng da và giả đa (túi, cặp, ba lô, ví).  
 

Nhóm 25: Quần, áo, đồ đi chân, đồ đội đầu. 
 
 
 

(210) 4-2012-04871 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ, xanh lá, cam 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Yến Thiên  (VN) 
365 An Dương Vương, phường 10, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo trẻ em; giầy dép trẻ em; mũ nón trẻ em; yếm trẻ em; tất(vớ) trẻ em.  
 

Nhóm 28: Đồ chơi trẻ em; trò chơi cho trẻ em.  
 

Nhóm 41: Dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em; trường mẫu giáo. 
 
 
 

(210) 4-2012-04872 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.7.6; A1.1.10; 1.3.1; 25.12.1 
(591) Vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Thương Mại DANI   (VN) 
Số 3 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 
 

(210) 4-2012-04873 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.7.6; A1.1.10; 1.3.1; 15.7.1; 25.12.1 
(591) Vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Thương Mại DANI    (VN) 
Số 3 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
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(210) 4-2012-04874 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.7.6; 1.3.1; A1.1.10; 25.12.1 
(591) Vàng, xanh, đen 

(540) 

  

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Thương Mại DANI    (VN) 
Số 3 Nguyễn Văn Cừ, phường Lộc Sơn, 
thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-04875 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Đoàn Thanh Tùng  (VN) 
Thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-04876 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Đoàn Thanh Tùng   (VN) 
Thôn Minh Châu, xã Đông Minh, huyện 
Tiền Hải, tỉnh Thái Bình   

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán sứ vệ sinh.  

 
 

(210) 4-2012-04877 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; 5.5.1; 25.1.6; 1.17.25 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) CORPORACION CUBA RON, S.A.  

(CU) 
No. 1708, 200 Street, Playa, Havana 
City, Republic of Cuba  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia), rượu rum. 
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(210) 4-2012-04878 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 25.12.1; A1.1.10; 26.1.2; A22.3.5; 
26.4.4 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, xanh lam 
(731) CORPORACION CUBA RON, S.A.  

(CU) 
No. 1708, 200 Street, Playa, Havana 
City, Republic of Cuba  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia), rượu rum. 

 
 
 

(210) 4-2012-04879 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; A25.7.21; 26.4.7 
(591) Đen, trắng, đỏ, vàng 
(731) CORPORACION CUBA RON, S.A.  

(CU) 
No. 1708, 200 Street, Playa, Havana 
City, Republic of Cuba  

(540) 

  
(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 

(DETECH) 
 
(511)   Nhóm 33: Đồ uống có chứa cồn (trừ bia), rượu rum. 

 
 
 

(210) 4-2012-04886 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Nam Việt úc  

(VN) 
120/7 hẻm 249 Tân Kỳ Tân Quý, phường 
Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 02: Sơn. 
 

Nhóm 19: Bột trét tường; hỗn hợp dán ốp gạch trên cơ sở gốc xi măng; hợp chất xi măng 
để trà khe giữa các viên gạch sau khi lát (bột trà roong gạch).  
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(210) 4-2012-04887 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.1.1; 1.15.15 
(731) Công ty TNHH Đông Dương Sài 

Gòn   (VN) 
Lô L.05, đường số 1, KCN Long Hậu, 
huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ nhà bếp; xoong; nồi; chậu; chảo; ly cốc. 
 

Nhóm 35: Mua bán dụng cụ nhà bếp, thiết bị vệ sinh, tủ, kệ, bếp gas, nồi cơm điện, bếp 
từ; mua bán đồ dùng gia đình như: bàn ghế, giường tủ, đồ trang trí nội ngoại thất; mua 
bán đồ điện tử như: đầu đọc đĩa kỹ thuật số, loa, máy tăm âm (ampli), máy thu hình (tivi), 
máy vi tính, điện thoại, máy fax, máy photo, máy in; mua bán hàng điện máy như: máy 
giặt, tủ lạnh, máy lạnh, máy lọc nước, quạt điện, mua bán quần áo, đồ chơi trẻ em. 

 
 

(210) 4-2012-04888 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.3.2; A18.3.5 
(591) Xanh dương, nâu đỏ, đỏ, vàng, xanh rêu, 

trắng, đen 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nhật Quang   (VN) 
3/1A Lý Thường Kiệt, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 01: Keo dán công nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2012-04889 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3; 26.4.9 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Nhật Quang   (VN) 
3/1A Lý Thường Kiệt, phường 4, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 03: Giấy nhám. 
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(210) 4-2012-04890 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH sản xuất và 

thương mại H.A.V.N   (VN) 
185G Nguyễn Thị Nhỏ, phường 9, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê giải khát; quán ăn uống; nhà hàng ăn uống; quán rượu (bar).  

 
 
 

(210) 4-2012-04891 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) DNTN thương mại - dịch vụ 

Ngân Cơ   (VN) 
429 Tô Hiến Thành, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị vệ sinh; bồn tắm; vòi tắm; vòi khóa - mở nước dùng trong nhà tắm và 

bếp; bồn rửa bát (gắn cố định); chậu rửa mặt (gắn cố định). 
 

Nhóm 20: Bàn; ghế; giường; tủ; giương soi; đồ đạc trong nhà bằng kim loại (furniture of 
metal). 

 
 
 

(210) 4-2012-04892 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 20.7.1; 3.7.17; A1.1.10; 26.1.1 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Trường Cao Đẳng Cộng Đồng 
Bình Thuận  (VN) 
205 Lê Lợi, Phan Thiết, Bình Thuận 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục. 
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(210) 4-2012-04893 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần ô tô Đô 
Thành  (VN) 
Quốc lộ 51, ấp Đất Mới, Long Phước, 
Long Thành, Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 12: Xe ôtô, xe máy. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04894 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.13.1; 26.4.2 
(591) Trắng, xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tín Hưng  (VN) 
372/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gia vị (mì chính, bột nêm). 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04895 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.5.2; 24.13.1; 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tín Hưng  (VN) 
372/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm. 
 

Nhóm 30: Gia vị (mì chính, bột nêm). 
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(210) 4-2012-04896 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; A26.4.6 
(591) Trắng, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại dịch vụ xuất nhập 
khẩu Tín Hưng  (VN) 
372/3 Điện Biên Phủ, phường 11, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 01: Chế phẩm để bảo quản thực phẩm.  
 

Nhóm 30: Gia vị (mì chính, bột nêm). 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04897 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Nhân 

Hòa  (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; dầu gội đầu.  
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; bao cao su  
 

Nhóm 30: Thực phẩm giàu tinh bột; chế phẩm ngũ cốc; bánh kẹo; trà.  
 

Nhóm 32: Bia; đồ uống không chứa cồn.  
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm; mua bán mỹ phẩm; mua bán thực phẩm; mua bán đồ 
uống; mua bán thiết bị và dụng cụ y tế; mua bán ô tô.  

 
Nhóm 36: Đại lý bất động sản; tư vấn bất động sản; đầu tư vốn; tư vấn tài chính.  

 
Nhóm 39: Cho thuê xe; vận tải.  
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(210) 4-2012-04898 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược Nhân 

Hòa   (VN) 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04899 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê chế biến. 

 
 
 

(210) 4-2012-04900 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hòa   (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê chế biến.  

 
 
 

(210) 4-2012-04901 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Vinacafé 
Biên Hòa    (VN) 
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố 
Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê chế biến.  
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(210) 4-2012-04902 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Huỳnh Ngọc 

Thành   (VN) 
27/34/6 Kinh Dương Vương, phường 12, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2012-04903 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.5.2; 25.1.25; A2.5.23; 2.5.4 
(591) Đen, đen nhạt, vàng, trắng 
(731) Cơ sở may P & L   (VN) 

515 Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Quý, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần áo trẻ em; quần áo trẻ sơ sinh; quần áo may sẵn; áo thun tay 

ngắn, mũ (trang phục). 
 
 

(210) 4-2012-04904 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A3.7.24 
(591) Cam, đen 
(731) Công ty cổ phần tập đoàn 

Nguyễn Thiện   (VN) 
235 /18C, KP2, Dương Tử Giang, 
phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 40: Dịch vụ in ấn.  
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(210) 4-2012-04905 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Vũ Thị Hường  (VN) 
Số 3 /15/322 đường Tô Hiệu, phường Hồ 
Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải 
Phòng 

 
(511)   Nhóm 43: Quán cà phê, quán rượu nhỏ; nhà hàng ăn uống, quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-04906 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Vàng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần HEARTLINK  
(VN) 
Số 2, lô C3, tổ 72, khu đô thị mới Yên 
Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm (do nhà hàng thực hiện) 

 
 

(210) 4-2012-04907 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Hoa Thiên Phú   (VN) 
249 /33B Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân 
Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn quản trị thương 
hiệu Việt (V_MARQUE) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng.  

 
 

(210) 4-2012-04908 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Thế Hệ Mới   (VN)

309 phố Tây Sơn, phường Ngã Tư Sở, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè).  
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(210) 4-2012-04909 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1; 24.15.21; 23.1.1 
(731) GONDOLA KOGYO CO.,LTD.   (JP) 

1-9-7, Higashi-Nihonbashi, Chuo-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 26: Cúc áo; khuy lỗ cho trang phục; khuy móc cho trang phục; móc (đồ kim chỉ); 

huy hiệu kiểu cách độc đáo để trang trí (khuy áo); khuy bấm.  
 
 
(210) 

 
4-2012-04912 

 
(220) 

 
19.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty cổ phần Bờ Biển Dài  

(VN) 
Tổ 18, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 
1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Khách sạn; nhà nghỉ; nhà hàng ăn uống; quán ăn; quán cà phê; dịch vụ căng 

tin.  
 
 

(210) 4-2012-04913 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần truyền 

thông Vietnamnet   (VN) 
Số 141 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 09: Báo điện tử; xuất bản phẩm điện tử có thể tải xuống qua mạng máy tính.  
 

Nhóm 16: Xuất bản phẩm; ấn phẩm; tạp chí; bản tin; báo.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; hoạt động công chúng.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ truyền thông bao gồm: phát thanh truyền hình, phát thanh radio, thông 
tin bằng điện thoại, thông tin bằng máy tính điện tử, dịch vụ vụ nhắn tin (bằng vô tuyến, 
điện thoại hoặc các phương tiện liên lạc điện tử khác), truyền hình cáp, truyền qua vệ tinh, 
truyền thư tín và hình ảnh bằng máy vi tính, truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính.  
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Nhóm 41: Xuất bản sách báo, tạp chí định kỳ.  
 
 
 

(210) 4-2012-04914 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 1.7.6; A1.1.10; 26.13.25 
(591) Xanh lá 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại dịch vụ ấn Tượng 
Việt   (VN) 
435/48 đường hương lộ 3, phường Bình 
Hưng Hòa, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc. 

 
 
 

(210) 4-2012-04915 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, xanh, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
Việt Nhật   (VN) 
Số 79 Cầu Xây 2, phường Tân Phú, quận 
9, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 11: Đồ điện gia dụng, cụ thể là: nồi cơm điện; bếp điện từ; bếp điện quang; nồi áp 

suất dùng điện; chảo rán dùng điện; tủ sấy bát dùng điện, tất cả các sản phẩm thuộc nhóm 
này.  

 
 
 

(210) 4-2012-04916 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.1.1; 26.1.1; A2.1.19 
(591) Trắng, đen, đỏ 

(540) 

  

(731) Hộ kinh doanh cá thể Kiến 
Con  (VN) 
45 Cống Hộp Rạch Bùng Binh, phường 
9, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán quần áo.  
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(210) 4-2012-04917 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ   (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04918 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04919 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; A26.11.8; 26.11.2; 26.4.2 
(591) Đỏ, vàng, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Sao Mỹ    (VN) 
393-393A Tô Hiến Thành, phường 14, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04920 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần thương mại 

& thiết bị y tế Thịnh Vượng  
(VN) 
Số 14 - H18, phố Tân Mai, phường Tân 
Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04921 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế   (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04922 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

tư vấn y dược Quốc Tế    (VN) 
B18-19 khu B Hoàng Cầu, phường ¤ 
Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04923 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm và thương mại Đức 
HÀ   (VN) 
43 Phùng Chí Kiên, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04924 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 24.13.1; 26.4.3; 26.2.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Minh   (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng dùng trong ngành y, thực 

phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc.  
 
 

(210) 4-2012-04925 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 24.15.21; 26.2.7 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Minh    (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
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dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04926 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 26.2.7; A5.3.15 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, ghi, xanh dương, 

trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Minh    (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
 

(210) 4-2012-04927 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.6; 1.15.21 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh dương, trắng
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Minh    (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-04928 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.13.1; 26.1.1; 2.9.25; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, xanh dương, hồng 

sẫm, da cam, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược Minh 

Minh    (VN) 
Số 123 ngõ 184 đường Trần Khát Chân, 
phường Thanh Lương, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04929 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Trịnh Văn Quyền  (VN) 

Căn hộ 1408, số 27, Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón lá, phân bón hữu cơ vi sinh, phân bón vi lượng đất hiếm, 

phân bón dùng cho đất, phân bón có chứa nitơ.  
 
 

(210) 4-2012-04930 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Trịnh Văn Quyền   (VN) 

Căn hộ 1408, số 27, Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt trừ rầy nâu, thuốc diệt nấm mốc, thuốc 

trừ dịch cho thực vật, thuốc thú y.  
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(210) 4-2012-04931 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Trịnh Văn Quyền   (VN) 

Căn hộ 1408, số 27, Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc, thức ăn chăn nuôi cho gia cầm, giống cây trồng như lúa, 

ngô, hành, tỏi, hạt giống rau.  
 
 
 

(210) 4-2012-04932 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Trịnh Văn Quyền   (VN) 

Căn hộ 1408, số 27, Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hành khách, vận chuyển và phân phát hàng hóa, tổ chức cuộc 

du lịch đặt chỗ cho các chuyến đi du lịch, dịch vụ du lịch lữ hành nội địa và quốc tế, dịch 
vụ cho thuê xe.  

 
 
 

(210) 4-2012-04933 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Trịnh Văn Quyền   (VN) 

Căn hộ 1408, số 27, Huỳnh Thúc Kháng, 
phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn, dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán rượu nhỏ, quán cà 

phê.  
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(210) 4-2012-04934 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LABORATOIRES S.M.B. S.A.   (BE) 

26-28 rue de la Pastorale B-1080 
Bruxelles, Belgium  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04935 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.13.25; A26.11.13; 26.3.23 
(591) Đen, nâu, ghi, vàng 
(731) Trần Hương Quỳnh   (VN) 

Số 17 ngõ 110 phố Ngọc Hà, phường Đội 
Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 

thông cho mục đích bán lẻ; nghiên cứu thị trường; đại lý, mua bán ký gửi hàng hóa: các 
mặt hàng ăn uống, thiết bị và sản phẩm chăm sóc sức khỏe, các sản phẩm thời trang, mỹ 
phẩm, đồ dùng, quần áo cho trẻ em; dịch vụ mua sắm cho người khác (mua hàng hóa và 
dịch vụ cho người khác); tư vấn quản lý kinh doanh. 

 
Nhóm 36: Tư vấn tài chính; môi giới tài chính.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04936 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) HENKEL AG & CO. KGAA   (DE) 

67, Henkelstrasse, 40589 Dusseldorf, 
Germany  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; xà phòng; mỹ phẩm; chế phẩm để chăm sóc, làm sạch, 

nhuộm  màu, đổi màu, tẩy trắng, cố định, tạo kiểu và làm xoăn tóc.   
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(210) 4-2012-04937 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1 
(591) Vàng, đỏ đun, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Dược Sơn  
(VN) 
Tầng 6, tòa nhà 408 Xã Đàn, Phương 
Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Trà thảo dược; thực phẩm chức năng; đồ uống chiết xuất từ thảo dược.  

 
 

(210) 4-2012-04945 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PPG INDUSTRIES OHIO, INC.  (US) 

3800 West 143rd Street, Cleveland, State 
of Ohio 44111, United States of America

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 02: Chế phẩm phủ ngoài dạng sơn dùng cho mục đích công nghiệp  

 
 

(210) 4-2012-04947 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.24; 2.9.14; A2.9.15 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - xây 
dựng - thương mại Tấn Đạt  
(VN) 
114/17 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng, dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; phá các công trình 

xây dựng, xây dựng cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng.  
 
 

(210) 4-2012-04948 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2; A5.3.13 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần đầu tư - xây 
dựng - thương mại Tấn Đạt  
(VN) 
114/17 Bùi Đình Tuý, phường 12, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 
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(511)   Nhóm 37: Xây dựng; dịch vụ giám sát xây dựng công trình xây dựng; phá các công trình 
xây dựng, xây dựng cảng, bến tàu; cho thuê thiết bị xây dựng.  

 
 
 

(210) 4-2012-04949 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần nông dược 

và hoá chất Nam Việt  (VN) 
318 /29B Phan Văn Trị, phường 11, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt muỗi, diệt ruồi, diệt dán; thuốc diệt động vật có hại; côn trùng có 

hại.  
 
 
 

(210) 4-2012-04950 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NIPPON SODA CO.,LTD.   (JP) 

2-1, Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

 
(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 

(MINERVAS) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc diệt sâu bọ, côn trùng; chế phẩm diệt trừ sâu bọ, động vật gây hại, thuốc 

diệt côn trùng dùng để khống chế, diệt mối; thuốc diệt mối.  
 
 
 

(210) 4-2012-04951 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04952 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04953 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04954 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-04955 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm 

GLOMED    (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-04956 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Hiệp Phong   (VN)

Phòng 806 toà nhà H10 Vinaconex 6, 
ngõ 475, đường Nguyễn Trãi, phường 
Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; sữa dùng cho trẻ sơ 

sinh; thực phẩm dùng cho bà mẹ đang cho con bú (tác dụng lợi sữa và dùng cho mục đích 
y tế); thực phẩm cho em bé 

 
 
 

(210) 4-2012-04957 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.20; A1.1.2; A1.1.10 
(591) Đỏ, đen, vàng, da cam 
(731) Công ty cổ phần Anh Việt ¸  

(VN) 
40B2 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón.  
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(210) 4-2012-04958 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại dịch vụ Thu Loan  
(VN) 
Số 54 tổ 1, khóm 8, thị trấn Cái Vồn, 
huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón. 
 

Nhóm 35: Mua bán: phân bón. 
 
 

(210) 4-2012-04959 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.1.2 
(591) Xanh cửu long, da cam 
(731) Công ty cổ phần giao nhận 

Vận Tải và Thương Mại  (VN) 
145-147 Nguyễn Tất Thành, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ môi giới hải quan; dịch vụ khai thuê hải quan.  
 

Nhóm 39: Dịch vụ vận tải hàng hóa; dịch vụ giao nhận hàng hóa; dịch vụ lưu giữ hàng 
hóa; dịch vụ chuyển phát nhanh; dịch vụ môi giới hàng hải; dịch vụ đóng gói hàng hóa; 
dịch vụ di dời đồ đạc; dịch vụ bốc vác hàng hóa; cho thuê kho bãi.  

 
 

(210) 4-2012-04960 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1; 26.15.15; 24.15.21 
(591) Xanh, đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần đầu tư xây 

dựng Thạch Anh  (VN) 
12/35 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 19, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Tư vấn S&B (S&B 

CONSULTANT.,CORP.) 
 
(511)   Nhóm 19: Gạch. 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1408 

Nhóm 35: Bán buôn vật liệu xây dựng. 
 

Nhóm 37: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, phá dỡ công trình xây dựng. 
 
 

(210) 4-2012-04961 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04962 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-04963 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04964 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04965 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04966 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04967 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04968 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04969 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04970 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Dược phẩm 

EUVIPHARM  (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04971 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-04972 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04973 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04974 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04975 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04976 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-04977 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-04978 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất  - 
thương mại và dịch vụ Hồng 
Minh  (VN) 
47 đường A4, phường 12, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phun thuốc; máy cắt cỏ; máy phát điện; máy bơm nước; động cơ xăng 

(không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ). 
 
 

(210) 4-2012-04979 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Nguyễn Thị Phụng  (VN) 
231 Hùng Vương, thị trấn Phú Túc, 
huyện KrongPa, tỉnh Gia Lai  

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống đóng chai, bình. 

 
 

(210) 4-2012-04984 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.4; 26.3.23; A25.3.3 
(591) Đen, trắng, ghi 
(731) Công ty cổ phần Like.vn   (VN) 

Tầng 17, tòa nhà REE Tower, số 9 Đoàn 
Văn Bơ, phường 12, quận 4, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 

công nghệ (INVESTCONSULT) 
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(511)   Nhóm 09: Phần mềm trò chơi điện tử. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến.  
 
 

(210) 4-2012-04985 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Xanh nhạt, ghi 
(731) Công ty TNHH Sân gôn 

Vinacapital Đà Nẵng   (VN) 
Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, 
thành phố Đà Nẵng  

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 36: Quản lý bất động sản, kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản, tư vấn 

bất động sản, định giá bất động sản.  
 
 

(210) 4-2012-04986 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty dược - trang thiết bị 
y tế Bình Định (BIDIPHAR)   (VN) 
498 Nguyễn Thái Học, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-04988 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; 26.3.1; 25.1.6; A25.7.21 
(591) Xanh, xanh lá cây, vàng, vàng chanh, 

tím, tím đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dược phẩm Thành Phát   (VN) 
 77B, ngõ 97 phố Thái Thịnh, phường 
Thịnh Quang, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-04989 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.11.2; 26.4.2; 25.5.2; 25.5.25 
(591) Trắng, ghi, vàng, đỏ đậm 
(731) Công ty TNHH dược phẩm Đạt 

Vi Phó   (VN) 
Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến 
Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 

LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-04990 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) INTERHEALTH 

NUTRACEUTICALS,INC.   (US) 
5451 Industrial Way, Benicia, California 
94510, United States of America  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất phụ gia dinh dưỡng dạng bột rời, dạng chiết phẩm men, dạng viên, 

dạng bao con nhộng, dạng đặc quánh (dạng gel), dạng bột, và dạng chất lỏng được sử 
dụng trong quy trình chế biến thực phẩm và chất bổ sung dinh dưỡng.  

 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng là một thành phần không thể thiếu cho chất ăn kiêng 
bổ sung, trong chế độ ăn kiêng y tế được giới hạn.  

 
 

(210) 4-2012-04991 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 23.1.25; 24.15.21 
(731) BOOMARANG BISTRO & BAR PTE. 

LTD.   (SG) 
No. 60 Robertson Quay, #01-15 The 
Quayside, Singapore 238252. 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ nhà hàng 

ăn uống; dịch vụ quầy rượu; quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn nhỏ (do nhà hàng thực hiện); 
dịch vụ nhà hàng ăn uống có kết hợp với các trang thiết bị quầy rượu (quán bar) đã được 
li-xăng; dịch vụ nhà hàng tự phục vụ; dịch vụ tiệc lớn (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
quán cà phê và dịch vụ bán cà phê; dịch vụ chuẩn bị đồ ăn và đồ uống (do nhà hàng thực 
hiện); dịch vụ cung cấp đồ ăn thức uống có kèm theo việc mang đến tận nơi cho khách 
hàng; dịch vụ cung cấp đồ ăn mang đi (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ tư vấn liên quan 
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đến việc chuẩn bị đồ ăn và đồ uống; dịch vụ tư vấn, cố vấn và cung cấp thông tin liên 
quan đến dịch vụ cung cấp đồ ăn và đồ uống; dịch vụ nấu ăn (do nhà hàng thực hiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04996 (220) 19.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.6; 26.1.2; A26.11.12; 1.15.5 
(591) Xanh da trời, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Tân Thành  (VN) 
103 Thống Nhất, Vạn Thắng, Nha Trang, 
Khánh Hòa 

 
(511)   Nhóm 42: Thiết kế trang trí  nội thất. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04997 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 26.4.9; 16.1.4 
(591) Trắng, xanh, đỏ, vàng, đen, hồng, cam 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Truyền 
Thông Tiếp Thị Xu Hướng   (VN) 
550D Điện Biên Phủ, phường 21, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-04998 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 5.7.3; 26.1.1; 25.12.1 
(591) Xanh lá, xanh nước biển, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại Phú Sinh  (VN) 
Nhà ông Cao Xuân Bình, khối 1, thị trấn 
Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 
An  

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón (phân lân, phân đạm, phân NPK, phân kali). 
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(210) 4-2012-04999 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3; 3.7.17 
(591) Ghi sáng, trắng, xanh lam, xanh lá, cam, 

đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH chiếu sáng 
Phượng Hoàng   (VN) 
Nhà 2-B2 (C5-7), đường N4, khu công 
nghiệp Hòa Xá, xã Mỹ Xá, thành phố 
Nam Định  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị để chiếu sáng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05000 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3 (540) 

  

(731) Cơ sở Huy Dũng   (VN) 
Số 1525/27/9, đường 3 tháng 2, phường 
16, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Loa; bộ khuyếch đại âm thanh; máy đọc đĩa DVD; ti - vi; micrô (ống nói), bộ 

nối âm thanh. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-05001 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Cọ Việt Mỹ  (VN) 
90 Chợ Lớn, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 08: Dụng cụ cầm tay, thao tác thủ công: bay trét bằng nhựa hoặc thép (để trét mát 

tít hoặc hồ); cái cạo sơn (dụng cụ cầm tay); bàn chà nhám (dụng cụ cầm tay). 
 

Nhóm 16: Dụng cụ thi công sơn: chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn (vật chuyển 
dụng cho thợ sơn hay họa sỹ dùng để hứng sơn rơi vãi hoặc dùng để phối trộn màu sơn). 
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(210) 4-2012-05003 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh dương, vàng cam 

(540) 

  

(731) Công ty thương mại dầu khí 
An Dương   (VN) 
LK6C19, khu đô thị Mỗ Lao, phường 
Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 04: Xăng, dầu, khí gas hoá lỏng, dầu nhờn, mỡ công nghiệp.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05004 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.1.1; A25.7.21 
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ - sản xuất thiết bị 
điện Đông A  (VN) 
300- 302 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: ổn áp, biến áp.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05005 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Hoàng Nam Thịnh  
(VN) 
71/13 Phú Thọ Hòa, phường Phú Thọ 
Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán hàng may mặc, nguyên phụ liệu ngành may. 
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(210) 4-2012-05006 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.4.7; A3.4.24 
(591) Vàng đồng, xanh lá cây, hồng, nâu, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dịch vụ thương 
mại và sản xuất Phú Cường  
(VN) 
SN 72, ngõ 138, ngõ chợ Khâm Thiên, 
phường Trung Phụng, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt; chất để tẩy rửa, đánh bóng, tẩy 

dầu mỡ và mài mòn; xà phòng; nước hoa, tinh dầu, mỹ phẩm, nước xức tóc; kem đánh 
răng.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05007 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần đầu tư Hà 
Phạm  (VN) 
Số 171, phố Minh Khai, phường Minh 
Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống, quán cà phê, nhà nghỉ, quán rượu nhỏ, quán ăn tự phục vụ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05008 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.3.23 
(591) Xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Làn Da Việt  
(VN) 
187 đường 154, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
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(210) 4-2012-05009 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 24.13.1; 24.17.5 
(591) Xám, trắng, da cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Làn Da Việt  
(VN) 
187 đường 154, phường Tân Phú, quận 9, 
thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 03: Xà phòng; chế phẩm mỹ phẩm để tắm; bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; 

chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-05012 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MANDOM CORP.   (JP) 

5-12, Juniken-cho, Chuo-ku, Osaka, 
Japan 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm chăm sóc tóc; chế phẩm tạo kiểu cho tóc; chế phẩm giữ dáng tóc; 

sáp bôi tóc; chế phẩm dạng bọt để tạo kiểu cho tóc; gel tạo kiểu cho tóc; chế phẩm dạng 
lỏng để tạo kiểu cho tóc; chế phẩm xịt dưỡng tóc; sáp dùng trong mỹ phẩm; sáp thơm bôi 
tóc; nước xức tóc; nước thơm dưỡng tóc; kem dùng cho tóc; dầu dưỡng tóc; keo xịt tóc; 
dầu gội đầu; dung dịch dưỡng tóc tạo màu; dầu xả tóc. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05015 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại 
xuất nhập khẩu Quang Phú  
(VN) 
70 đường số 43, phường Tân Quy, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 18: Túi xách tay; túi xách dành cho phụ nữ.  
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(210) 4-2012-05016 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.17.5 
(731) Công ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Dịch Vụ Hóa Nông  
(VN) 
252 đường TA32, khu phố 2, phường 
Thới An, quận 12, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón.  

 
 
 

(210) 4-2012-05017 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH sản xuất - 

thương mại Kiệt Nhi  (VN) 
Cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiền 
2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 09: Bộ khuếch đại âm thanh (ampli); đầu đọc và ghi đĩa hình và tiếng; loa; thiết bị 

thu hình; ống phóng thanh (micro).  
 
 
 

(210) 4-2012-05018 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Mỹ Phẩm MI RA  

(VN) 
178B Lý Thường Kiệt, phường 8, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; son môi; phấn trang điểm; kem trang điểm, mỹ phẩm 

dùng để chăm sóc da; sữa rửa mặt; thuốc nhuộm tóc; mỹ phẩm dưỡng tóc; mỹ phẩm dùng 
cho lông mi; mỹ phẩm dùng cho lông mày; bút chì kẻ lông mày; mascara (thuốc bôi mi 
mắt); mỹ phẩm dùng cho mắt; mỹ phẩm dùng cho môi; nước tẩy trang; nước sơn dưỡng 
móng tay, móng chân (dạng mỹ phẩm).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1422 

(210) 4-2012-05019 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi  (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; ổ bi; bạc đạn đĩa; ổ bi tự bôi trơn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05020 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi    (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; ổ bi; bạc đạn đĩa; ổ bi tự bôi trơn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05021 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất Đại Thắng Lợi    (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; ổ bi; bạc đạn đĩa; ổ bi tự bôi trơn.  
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(210) 4-2012-05022 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Đại Thắng Lợi    (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; ổ bi; bạc đạn đĩa; ổ bi tự bôi trơn.  

 
 

(210) 4-2012-05023 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH thương mại - 
sản xuất Đại Thắng Lợi    (VN) 
Lô số 8, đường số 4, khu công nghiệp 
Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 

Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Vòng bi cho ổ trục; ổ bi; bạc đạn đĩa; ổ bi tự bôi trơn.  

 
 

(210) 4-2012-05024 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 26.1.2; 7.3.11; A26.11.8 
(591) Đỏ, vàng, xanh dương đậm 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Nhà Việt   (VN) 
Khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân, thị 
xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: hạt tiêu, hạt điều, ngô, đỗ, vừng, sắn lát, vật liệu xây dựng.  
 

Nhóm 37: Chuẩn bị mặt bằng xây dựng; xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp; 
xây dựng công trình giao thông; lắp đặt thiết bị công trình xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải; vận tải bằng ô tô; chuyên chở bằng xe tải; dịch vụ vận tải (thư tín hoặc 
hàng hoá); vận chuyển hàng hoá; dịch vụ giao hàng. 
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(210) 4-2012-05025 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xám, đỏ, vàng, xanh đen, 

trắng 
(731) Công ty TNHH vận tải Thành 

Công   (VN) 
Số 604 Phú Riềng Đỏ, phường Tân 
Xuân, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: xe ô tô, xe ba bánh, xe mô tô, xe máy, xăng, dầu, dầu nhờn (dầu 

nhớt). 
 

Nhóm 36: Đại lý bảo hiểm; tư vấn bảo hiểm; môi giới bảo hiểm. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách; vận chuyển hàng hoá; cho thuê xe du lịch; dịch vụ du 
lịch lữ hành trong nước; dịch vụ kho hàng hóa; dịch vụ bãi đỗ xe.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà trọ; dịch vụ khách sạn; dịch vụ ăn uống (do nhà hàng thực hiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05026 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12; 26.13.25 
(591) Nâu 
(731) Công ty TNHH Hoàng Đạt   (VN)

ĐT 741, ấp 2, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng 
Xoài, tỉnh Bình Phước  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Hạt điều đã chế biến. 
 

Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu hàng hóa: gỗ, rượu, bia, nước giải khát, trái cây, 
hạt tiêu, hạt điều, chè, cà phê, ca cao, đậu nành, mủ cao su, hạt cây cao su, phân bón. 
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(210) 4-2012-05027 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Long Hưng   (VN)
Số 18/200 Văn Cao, phường Đằng 
Giang, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 
 

Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-05028 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Đặng Khắc Huân   (VN) 
Số 25/107 Đình Đông, phường Đông 
Hải, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng 

 
(511)   Nhóm 32: Nước lọc tinh khiết.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05029 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh dương 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thương mại - 
công nghệ Khai Trí   (VN) 
62A Nguyễn Trọng Tuyển, phường 15, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giảng dạy; thiết bị nghe nhìn dùng cho dạy học; thiết bị ngoại vi của 

máy tính; thiết bị chiếu hình; màn ảnh chiếu hình; chuông báo động điện tử; thiết bị báo 
động; thiết bị báo hiệu chống trộm; loa phóng thanh; máy thu (máy thu thanh thu hình); 
bộ khuếch đại âm thanh; đầu đọc mã vạch; máy tính; máy tính (ghi) tiền mặt; loa (để nói); 
máy sinh khí ozon (thiết bị tạo ozon); màn ảnh nhiếp ảnh; thiết bị để ghi âm thanh; thiết 
bị để truyền âm thanh; thiết bị và máy âm thanh; thiết bị thu hình; máy ghi hình; màn 
hình viđêô, máy quay đĩa DVD.  
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(210) 4-2012-05030 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A20.1.3; 1.5.1; 1.13.1 
(731) Hợp tác xã đóng tập học sinh 

Hưng Long  (VN) 
24 Cao Văn Lầu, phường 1, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 16: Vở (tập) học sinh.  

 
 

(210) 4-2012-05031 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì sợi; bún ăn liền; miến ăn liền; bột ngũ cốc; bột nêm (hạt nêm 

dùng làm gia vị). 
 
 

(210) 4-2012-05032 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 8.7.5 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng cam, xanh lá 

cây 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì sợi; bún ăn liền; miến ăn liền; bột ngũ cốc; bột nêm (hạt nêm 

dùng làm gia vị). 
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(210) 4-2012-05033 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.4.9; 8.7.5 
(591) Trắng, đỏ, đen, vàng, vàng cam, xanh lá 

cây 
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San   (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh    

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 30: Mì ăn liền; mì sợi; bún ăn liền; miến ăn liền; bột ngũ cốc; bột nêm (hạt nêm 

dùng làm gia vị). 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-05034 

 
(220) 

 
20.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty cổ phần hàng tiêu 

dùng Ma San  (VN) 
Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza 
Saigon, số 39 Lê Duẩn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; nước cà phê (đóng lon, chai).  

 
 
 

(210) 4-2012-05035 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ngọc trai 

biển Phú Quốc  (VN) 
Tổ 18, ấp Cửa Lấp, xã Dương Tơ, huyện 
Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 14: Nữ trang (bằng vàng, bạc, ngọc trai); đồng hồ; đá quí.  
 

Nhóm 35: Mua bán đồ nữ trang các loại, đồng hồ, đá quí.  
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(210) 4-2012-05037 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.2; A26.11.9 
(591) Đen, trắng, đỏ, xanh 
(731) SANGSIN BRAKE CO.,LTD.   (KR) 

1-37, Buk-ri, Nongong-eup, Dalseong-
gun, Daegu, Republic of Korea 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 12: Xe đẩy; xe đạp; xe ô tô thể thao; xe buýt; xe tải; xe chở khách (xe ô tô); đầu 

máy xe lửa điện; máy bay; thuyền đánh cá; phanh lót cho xe cộ; tấm lót phanh cho xe cộ; 
cụm má phanh cho xe cộ; mặt phanh ly hợp của xe cộ; cụm tay phanh cho xe cộ; phanh 
má sát cho xe cộ; cụm khung phanh chơ xe cộ; phanh cho xe ô tô; lớp lót ở một bên 
phanh cho xe cộ; phanh má cho xe cộ; phanh côn cho xe; chạc phanh cho xe cộ; phanh 
đĩa; phanh vòng cho xe cộ; vành đai cao su cho xe cộ trên mặt đất; xích truyền động cho 
xe cộ trên mặt đất; xích con lăn chơ xe cộ trên mặt đất; khớp ly hợp cho xe cộ trên mặt 
đất; dây đai an toàn bằng da cho xe cộ trên mặt đất; cần gạt nước cho kính chắn gió; đai 
truyền tải điện cho ô tô; tấm phủ bọc ghế cho xe ô tô; ghế an toàn cho trẻ em (cho ô tô; 
ghế cho ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-05038 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, vàng 
(731) BERRI PTY LIMITED  (AU) 

68 York Street, Sydney, NSW 2000, 
Australia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không cồn; nước xi -rô; tinh dầu để pha chế đồ uống; nước ép trái cây, 

đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn; nước rau ép; đồ uống làm từ nước rau ép; 
đồ uống có hương vị trái cây, trái cây là thành phần chính; đồ uống hương vị rau, rau là 
thành phần chính; nước suối (đồ uống); đồ uống có ga, bao gồm cả đồ uống có ga hương 
vị trái cây và nước suối có ga.  

 
 

(210) 4-2012-05040 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.6; 1.5.1; A5.11.13 
(591) Xanh nước biển, xanh lá cây 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại và dịch vụ Vina 
Green   (VN) 
Xóm Đấu Tranh, xã La Phù, huyện Hoài 
Đức, thành phố Hà Nội 
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(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, phân phối: bao bì tự phân hủy sinh học. 
 
 

(210) 4-2012-05041 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.9 
(591) Đen, trắng, xanh dương 
(731) PT FRANTOMY BERHAD  (ID) 

Ruko Cempaka Mas Blok M1 No 53 - 
53A Sumur Batu- kemayoran Jakarta- 
Pusat  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hút bụi; mua bán máy vắt ép trái cây; mua bán quạt điện; mua 

bán bếp điện; mua bán bếp từ; mua bán nồi cơm điện; mua bán lò nướng; mua bán xoong 
điện; mua bán chảo điện; mua bán đồ dùng nhà bếp không dùng điện bao gồm: nồi, 
xoong, chảo, dao, kéo. 

 
 

(210) 4-2012-05042 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại - dịch vụ Nhật 
Lâm  (VN) 
Số 84E Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 1, 
thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 02: Mực in. 

 
 

(210) 4-2012-05043 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón vô cơ, phân bón tổng hợp, phân bón vi sinh hữu cơ, phân 

bón lá, các chất cải tạo đất và tăng chất bổ trợ cho đất.  
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(210) 4-2012-05044 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Phú Nông   (VN) 
ấp Qui Thạnh 1, xã Trung Kiên, huyện 
Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt nấm mốc, thuốc trừ vi khuẩn gây hại 

cây trồng, thuốc trừ dịch cho thực vật, thuốc diệt động vật gây hại.  
 
 

(210) 4-2012-05046 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05047 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

đầu tư phát triển khoa học 
kỹ thuật dược phẩm A.N.Z Việt 
Nam   (VN) 
Thôn Chương Lộc, xã Chương Dương, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05048 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EUROTEK-PHARM   (VN) 
Lô 4b, khu phát triển đô thị 4A, phường 
La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-05049 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Doanh nghiệp tư nhân Vạn 

Phúc   (VN) 
37 Trần Nguyên Đán, phường Thuận 
Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Giấy vệ sinh, khăn ăn bằng giấy, giấy viết cho văn phòng, vở viết cho học sinh, 

giấy các tông làm bao bì.  
 
 
 

(210) 4-2012-05050 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A26.11.12; 26.1.1 
(591) Xanh, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Giải pháp 
Dinh dưỡng Thế Giới  (VN) 
73 Bàu Cát, phường 12, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa bột. 
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(210) 4-2012-05051 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) INTERCONTINENTAL HOTELS 

GROUP (ASIA PACIFIC) PTE. LTD.  
(SG) 
230 Victoria Street, #13-00 Bugis 
Junction Towers, Singapore 188024 

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ chỗ ở 

tạm thời; dịch vụ khách sạn, dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời; dịch vụ phòng ở tạm thời; dịch vụ 
chỗ ở trọ tạm thời, dịch vu nhà hàng ăn uống trong nhóm 43.  

 
 

(210) 4-2012-05052 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.11.3 
(731) SHENZHEN ELLASSAY FASHION 

CO., LTD.  (CN) 
UNITE 1901-1905, BUILDING A, 
TIANAN CHUANGXIN 
TECHNOLOGY SQUARE, CHE GONG 
TEMPLE, FUTIAN DISTRICT, 
SHENZHEN CITY, CHINA  

(540) 

  

(740) Văn phòng Luật sư MINERVAS 
(MINERVAS) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; quần dài; quần áo mặc ngoài; váy; quần áo lót mặc bên trong, quần 

đùi, quần áo ngủ; yếm; cổ áo (quần áo); quần áo trẻ em, quần áo cho trẻ sơ sinh, quần áo 
bơi; áo mưa; trang phục giả trang; đồ đi chân; giày cao cổ; bộ phận chống trượt dùng cho 
giày và giày cao cổ; mũi giày dép; nẹp sắt dùng cho giày và giày cao cố, miếng đệm gót 
dung cho giày và giày cao cổ, mũ, trang phục dệt kim, găng tay (trang phục), khăn 
choàng; khăn quàng cổ; khăn xếp; dây đeo quần; thắt lưng bằng đai trang phục); dải khăn 
choàng qua vai thể hiện chức tước hay giải thưởng, và cởi áo khoác ngoài; quần áo bằng 
da lông thứ, váy phụ nữ, quần áo bằng lông ô khăn quàng cổ bằng lông.  

 
 

(210) 4-2012-05054 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) UNILEVER N.V.  (NL) 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The 
Netherlands 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Tầm Nhìn 

Mới (FRESHVIEW CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Xà phòng: xà phòng có chứa dược chất, chế phẩm làm sạch, nước hoa; tinh 
dầu, chế phẩm khử mùi trên cơ thể (dùng cho cá nhân) và chế phẩm chống chảy nhiều mồ 
hôi dùng cho cá nhân (mỹ phẩm) mỹ phẩm chăm sóc tóc, dầu gội và dầu xả tóc, chế phẩm 
màu nhuộm tóc, mỹ phẩm tạo kiêu dáng tóc, chế phẩm dùng để trang điểm không chứa 
dược chất; chế phẩm dùng để tắm thường va tắm vòi hoa sen (không chứa dược chất), mỹ 
phẩm chăm sóc da, dầu dùng cho da (mỹ phẩm) kem bôi và nước xức dùng cho da; chế 
phẩm dùng để cạo râu; chế phẩm dùng trước và sau khi cạo râu; nước hoa cô-lô-nhơ 
(cologne); chế phẩm làm rụng lông (không chứa dược chất, chế phẩm làm nâu da dưới 
ánh sáng mặt trời và chế phẩm chống nắng; mỹ phẩm, chế phẩm dùng để trang điểm và 
tẩy trang; kem mỡ dùng để bôi trơn da (dùng cho mục đích mỹ phẩm), chế phẩm dưỡng 
môi (không chứa dược chất); phấn bôi da (dùng cho mục đích mỹ phẩm), len bông dùng 
cho mỹ phầm; tăm bông dùng cho mỹ phẩm, khăn giấy mỹ phẩm miếng bông mỹ phẩm 
hoặc khăn lau mỹ phẩm được làm ằm hoặc được tẩm chất làm sạch dùng cho cá nhân 
dùng cho mục đích mỹ phẩm) hay dược làm ẩm hoặc được tẩm nước thơm mỹ phẩm, mặt 
nạ làm đẹp, miếng đắp mặt (dùng khi trang điểm). 

 
 

(210) 4-2012-05056 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 1.15.21; 21.1.16; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt
(731) Công ty cổ phần tư vấn và 

phát triển địa ốc Kim  (VN) 
B27 ngõ 72 phố Dịch Vọng, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn SPVN (SPVN 
Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 16: Thẻ cào không phải là thẻ mã hóa từ.  
 

Nhóm 36: Môi giới bất động sản; định giá bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; tư 
vấn bất động sản; nhận ủy thác tài sản bất động sản; mua bán bất động sản.  

 
 

(210) 4-2012-05058 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ABBOTT LABORATORIES   (US) 

100 Abbott Park Road, Abbott Park, 
Illinois 60064, United States of America 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm dược; chế phẩm thú y; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; 

chất ăn kiêng dùng cho mục đích y tế.  
 

Nhóm 42: Dịch vụ nghiên cứu về y học; dịch vụ nghiên cứu về khoa học và công nghệ 
liên quan đến y học.  
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(210) 4-2012-05060 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Bùi Thị Vui   (VN) 

Khu 9, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái 
Thụy, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sứa biển (đã qua chế biến).  

 
 

(210) 4-2012-05061 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.6; 5.7.3; 5.13.4; A1.1.10 
(591) Xám, đỏ 
(731) Nguyễn Hoài Nhi   (VN) 

Xã Truông Mít, huyện Dương Minh 
Châu, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 06: Khoá và ổ khoá bằng kim loại. 

 
 

(210) 4-2012-05062 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Anh Việt ¸  

(VN) 
40B2 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón. 

 
 

(210) 4-2012-05063 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Việt Thắng  

(VN) 
Số nhà 398, đường Xương Giang, 
phường Ngô Quyền, thị xã Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như là: thuốc trừ sâu; thuốc diệt côn trùng; thuốc diệt 
động vật có hại; thuốc diệt nấm bệnh; thuốc diệt cỏ; thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 

(210) 4-2012-05064 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH sản xuất 
thương mại Sao Phương Nam  
(VN) 
105 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: ổ bi (vòng bi); ổ bi đũa (ổ bi dài).  
 

Nhóm 12: Phụ tùng xe máy; phụ tùng xe ô tô; nhông (phụ tùng cho xe cộ); xích (phụ tùng 
cho xe cộ); má phanh (phụ tùng cho xe cộ).  

 
 

(210) 4-2012-05065 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) IMATION CORP.  (US) 
One Imation Way OAKDALE, MN 
55128 UNITED STATES OF AMERICA 

(540) 

  (740) Công ty Tư vấn đầu tư và chuyển giao 
công nghệ (INVESTCONSULT) 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm cho việc lưu trữ dữ liệu, sao lưu dữ liệu, thu hồi dữ liệu, bảo mật dữ 

liệu, nén dữ liệu, tầng lưu trữ và truyền thông mạng; phần mềm cho các thiết lập quản lý 
chẳng hạn như việc lưu giữ, mã hóa, nén, chống sao chép dữ liệu, và dấu vân tay kỹ thuật 
số; phần mềm quản lý lưu lượng dữ liệu dựa trên các cài đặt, lưu trữ và di chuyển dữ liệu 
qua các tầng lưu trữ khác nhau, cụ thể là tầng đĩa trực tuyến, tầng tuyến tính (nearline), 
tầng ngoại tuyến (off-line tier), tầng ngoại vi cơ sở (off-site tier); phần mềm chạy trên 
phần cứng máy tính và các thiết bị lưu trữ dữ liệu, cụ thể là, bộ nhớ kèm theo mạng máy 
tính, hệ thống truy hồi dữ liệu mà sao chép và truy lục dữ liệu máy tính, hệ thống sao lưu 
dữ liệu mà sao lưu và khôi phục dữ liệu máy tính, thư viện hộp băng từ, thư viện lưu trữ tự 
động hoặc hộp ổ đĩa máy tính trống, và phần mềm cho dịch vụ lưu trữ.  

 
 

(210) 4-2012-05066 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.5.3; 2.3.25; A2.3.23 
(591) Cam, đen, trắng 
(731) KANG, EUN MEE   (KR) 

10-#707, Eunma Apt., Daechi-dong, 
361, Gangnam-gu, Seoul, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 

(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, sản phẩm mỹ phẩm dùng cho mặt và cơ thể; chế phẩm tẩy lông 
(không dùng cho mục đích y tế), kem dưỡng dùng cho mắt; nước thơm dưỡng da; dầu xả 
dưỡng tóc; kem dưỡng tóc; son dưỡng môi; son môi; nước thơm dùng cho mục đích mỹ 
phẩm; đồ trang điểm (mỹ phẩm); mat-ca-ra (mỹ phẩm tạo kiểu lông mi); mặt nạ làm đẹp; 
chế phẩm chăm sóc móng; nước sơn móng/dầu làm bóng móng; nước hoa; dầu gội đầu; 
chế phẩm cạo râu; gel (chế phẩm dạng lỏng) dùng để tắm trong bồn tắm hoặc dưới vòi 
hoa sen; xà phòng; tinh dầu ete.  

 
 

(210) 4-2012-05067 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  

(IN) 
48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người. 

 
 

(210) 4-2012-05068 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  

(IN) 
48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-05069 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) IPCA LABORATORIES LIMITED  

(IN) 
48 Kandivli Industrial Estate, Kandivli 
(West) Mumbai - 400067, India  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc chữa bệnh dùng cho người.  
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(210) 4-2012-05070 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; 25.1.25; 26.1.1 (540) 

 

(731) Dương Văn Minh  (VN) 
352-354 đường Ngô Gia Tự, thành phố 
Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ nhà nghỉ, khách sạn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05071 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần mủ trôm 
Vĩnh Hảo  (VN) 
Thôn 3 xã Hàm Thắng, huyện Hàm 
Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng dùng trong ngành y tế. 
 

Nhóm 30: Bột mủ cây trôm và các sản phẩm được chế biến từ bột mủ cây trôm dùng trong 
thực phẩm bao gồm: bột gói (nhựa được phơi khô, xấy, xay, trộn đường và hương vị, đóng 
gói) dùng pha chế nước uống, bánh kẹo bột mủ trôm. 

 
Nhóm 35: Mua bán các loại, nước giải khát, bánh kẹo, bột mủ cây trôm và các sản phẩm 
được chế biến từ bột mủ cây trôm, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y tế. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05072 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/454,957 24.10.2011 US 

  
(731) FORD MOTOR COMPANY   (US) 

One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America  

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 12: Xe có động cơ, cụ thể là, ô tô, xe tải, xe tải loại nhỏ, xe thể thao, và các bộ 

phận cấu trúc và động cơ của chúng.   
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(210) 4-2012-05073 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/454,955 24.10.2011 US 

  
(731) FORD MOTOR COMPANY   (US) 

One American Road, Dearborn, 
Michigan 48126, United States of 
America   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ xe có động cơ bộ phận và phụ tùng mới 

và đã qua sử dụng, dịch vụ quảng cáo xúc tiến mua bán sản phẩm và dịch vụ cho người 
khác trong ngành ô tô bằng cách truyền bá các tài liệu quảng cáo và thông tin về sản 
phẩm thông qua một mạng lưới máy tính toàn cầu trực tuyến, thông qua việc phân phối 
các ấn phẩm, các file ghi âm thanh và hình ảnh, ti vi và đài phát thanh, quảng cáo trực 
tuyến, và các cuộc thi quảng cáo; dịch vụ cửa hàng bán lẻ ô tô, bộ phận và phụ tùng ô tô; 
dịch vụ đại lý ô tô.  

 
 

(210) 4-2012-05074 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công Ty TNHH Vifotex Việt 
Nam   (VN) 
Số 45, ngõ 371, đường La Thành, 
phường ¤ Chợ Dừa, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 03: Chất để tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt. 

 
 

(210) 4-2012-05075 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Lê Lâm Hà   (VN) 
1.08 lô B3 chung cư A2 Phan Xích Long, 
phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố 
Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 41: Đào tạo dạy nghề; dịch vụ vui chơi giải trí.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng, ăn uống; khách sạn; khu nghỉ dưỡng.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc da; dịch vụ làm tóc; dịch vụ trang điểm; dịch vụ làm móng 
tay, móng chân; dịch vụ xoa bóp; dịch vụ tắm hơi.  
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(210) 4-2012-05076 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; A1.1.10 
(591) Xám, vàng, đen, xanh lá cây 
(731) Công ty TNHH thương mại - 

sản xuất dệt may Minh Đông  
(VN) 
11/11 Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa 
Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 
chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần; áo; mũ (nón); giày; dép; tất (vớ).  

 
 
 

(210) 4-2012-05080 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM   (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-05081 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-05082 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05083 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05084 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  
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(210) 4-2012-05085 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

EUVIPHARM    (VN) 
ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện 
Đức Hòa, tỉnh Long An   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao 

chuyên nghiệp và liên danh (NOVAPRO 
& ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05087 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 20.7.1; 26.4.3 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ và du lịch Huỳnh Lạc 
Cần Thơ   (VN) 
56 - 56 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải hàng hóa. 

 
 

(210) 4-2012-05088 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 20.7.1; 26.4.3 
(591) Vàng, vàng nhạt, đỏ cam, đen, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
dịch vụ và du lịch Huỳnh Lạc 
Cần Thơ   (VN) 
56-56 Bis Nam kỳ Khởi Nghĩa, phường 
Tân An, quận Ninh Kiều, thành phố Cần 
Thơ 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú tạm thời, dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện. 
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(210) 4-2012-05089 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 26.11.2; A26.11.8 
(591) Xanh lá cây, đen, đỏ, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Châu Phương Anh  (VN) 
2C đường số 34, khu Bình Phú, phường 
10, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 11: Nồi áp suất điện; nồi lẩu điện; bình thủy điện; bếp điện cảm ứng từ; lò nướng; 

ấm nấu thuốc bằng điện. 
 
 
 

(210) 4-2012-05090 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

A.I.D.A  (VN) 
54A đường 21, khu dân cư Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm chức năng sử dụng cho mục đích y tế; thực phẩm dinh 

dưỡng sử dụng cho mục đích y tế.  
 
 
 

(210) 4-2012-05091 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thương mại 
và dịch vụ Đẹp  (VN) 
528/1E đường Lê Quang Định, phường 
1, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng (sử dụng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-05092 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(591) Ghi xám, xanh lục, đen, trắng 
(731) Công ty cổ phần quốc tế B M 

G   (VN) 
767 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05093 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, đỏ, trắng 
(731) Hộ kinh doanh Tạ Quốc Thạnh 

(Bảng hiệu Hoàng Vân)   (VN) 
Số 96-97-98 Phạm Hùng, phường Vĩnh 
Bảo, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 
Giang  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy phát điện; mô tơ điện.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05094 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.6; 5.3.20; 5.7.3; 26.1.1; A15.7.19; 
15.7.11 

(731) Phan Thị Tuyến   (VN) 
ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1444 

(210) 4-2012-05095 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.1.5; 18.1.23 
(731) Phan Thị Tuyến  (VN) 

ấp 5, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, tỉnh 
Tây Ninh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 06: ổ khóa bằng kim loại dùng cho xe cộ.  

 
 

(210) 4-2012-05096 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 26.1.2 
(731) Công ty TNHH sản xuất 

thương mại Vĩ Cường  (VN) 
59 đường số 2, cư xá Bình Thới, phường 
8, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy mô tơ, máy mơ tơ tạo oxy dùng cho bể cá cảnh (máy bơm sủi 

bọt), máy công cụ, máy bơm nước, máy nổ, máy phun thuốc, máy cưa, máy cắt cỏ, ống 
nhựa.  

 
 

(210) 4-2012-05097 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.6; A26.11.12; 26.13.25; 24.1.1; 
A25.1.10; 26.1.1 

(591) Xanh, vàng, đỏ cam 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

Linh Hồng Sâm  (VN) 
1293/40 Cách Mạng Tháng Tám, khu 
phố 3, phường Phú Thọ, thị xã Thủ Dầu 
Một, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Luật Gia Phạm (PHAM 
JURIST CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Nhân sâm tươi chưa qua chế biến, nấm linh chi (chưa qua chế biến).  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu sâm tươi, rượu nhân sâm, bột nhân sâm dùng làm đồ 
uống (không chứa cồn), chất chiết ra từ nhân sâm để làm đồ uống (không chứa cồn), đồ 
uống từ nước ép cây nhân sâm (không chứa cồn), nấm linh chi và các chế phẩm từ nấm 
linh chi như trà linh chi, cao linh chi. 
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(210) 4-2012-05099 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng chanh, cam 
(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION 

(KOREAN CORPORATION)   (KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; nước hoa; đồ trang điểm (mỹ phẩm); thuốc bôi lông 

mi mắt (mát-ca-ra); son môi; chế phẩm bảo vệ môi (mỹ phẩm); chế phẩm mỹ phẩm để 
tắm; nước thơm dùng cho cơ thể (mỹ phẩm); nước thơm dùng cho da (mỹ phẩm); mặt nạ 
dùng cho mục đích mỹ phẩm; bông dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm tẩy trang; 
kem mỹ phẩm; nước sơn móng; nước xức tóc; lông mi giả; khăn giấy được tẩm, thấm ướt 
nước thơm mỹ phẩm (khăn giấy để làm sạch); bông tăm dùng cho mục đích mỹ phẩm; 
lông mày giả; xà phòng làm đẹp; sữa làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh; giấy ướt (dùng 
cho mục đích mỹ phẩm); thuốc nhuộm tóc.  

 
 

(210) 4-2012-05100 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đen, vàng chanh, cam 
(731) CJ OLIVE YOUNG CORPORATION 

(KOREAN CORPORATION)   (KR) 
12 CJ Building, Sowol-ro 2-gil, Jung-gu, 
Seoul, Republic of Korea  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 21: Dụng cụ mỹ phẩm; bàn chải vệ sinh; bọt biển dùng để vệ sinh; bình xịt nước 

hoa; lược; nùi bông để thoa phấn; hộp đồ trang điểm; chai lọ đựng mỹ phẩm; bàn chải 
đánh răng; hộp bằng thủy tinh, cốc. 

 
 

(210) 4-2012-05103 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 20.5.13; 24.15.1; 26.1.6; A25.7.6 
(591) Xanh nước biển, xanh da trời, xanh lá 

cây, xanh nõn chuối, vàng, da cam, đỏ, 
nâu, hồng, tím, ghi, đen 

(731) Bùi Anh Tuấn   (VN) 
169 Lê Đại Hành, phường 13, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ cung cấp trò chơi trực tuyến từ mạng 
máy tính; tổ chức các cuộc thi giáo dục hoặc giải trí; tổ chức triển lãm cho mục đích văn 
hóa hoặc giáo dục; thông tin giáo dục.  

 
 

(210) 4-2012-05104 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

GLOMED   (VN) 
Số 35, đại lộ Tự Do, KCN Việt Nam - 
Singapore, thị xã Thuận An, tỉnh Bình 
Dương 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-05108 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần IU EDU  (VN) 

44 ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ giảng dạy; chương trình máy tính (đóng gói sẵn hoặc ở dạng 

phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo dữ liệu (thiết bị đơn nhất); đĩa ghi.  

 
 

(210) 4-2012-05109 (220) 20.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần IU EDU  (VN) 

44 ngõ Mai Hương, phường Bạch Mai, 
quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Văn phòng Luật sư Tân Hà (VPLS TAN 
HA) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị, dụng cụ giảng dạy; chương trình máy tính (đóng gói sẵn hoặc ở dạng 

phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm máy tính; vật mang dữ liệu từ tính; thiết bị 
ghi, truyền và tái tạo dữ liệu (thiết bị đơn nhất); đĩa ghi.  
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(210) 4-2012-05110 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH IBIC Việt Nam  
(VN) 
Số nhà 19, ngõ 170, đường Hoàng Ngân, 
phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu trữ hàng hoá.  

 
 
 

(210) 4-2012-05112 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(731) SIAM HOUSE & HOME CO., LTD.  

(TH) 
2659-2667 LADPRAO ROAD, 
KLONGCHAOKUNSINGH, 
WANGTHONGLANG, BANGKOK 
10310, THAILAND.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ treo tường, không bằng kim loại; tủ giày, không bằng kim loại, giá treo 

tường, không bằng kim loại; tủ kính, không bằng kim loại; tất cả các hàng hóa đã nói ở 
trên, không bằng kim loại.  

 
 
 

(210) 4-2012-05113 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.11.1 
(731) SIAM HOUSE & HOME CO., LTD.  

(TH) 
2659-2667 LADPRAO ROAD, 
KLONGCHAOKUNSINGH, 
WANGTHONGLANG, BANGKOK 
10310, THAILAND.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 20: Tủ nhiều ngăn, không bằng kim loại; mặt bàn, không bằng kim loại; kệ đựng 

bồn rửa bát, không bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-05115 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3; 26.15.15; 26.15.11; 26.15.9 
(591) Trắng, đen, xám 
(731) Công ty TNHH sản xuất & 

xuất nhập khẩu bao bì Hà Nội  
(VN) 
Khu A2, xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty cổ phần Sở hữu trí tuệ BROSS và 

Cộng sự (BROSS & PARTNERS., JSC) 
 
(511)   Nhóm 16: Bao bì các loại làm bằng carton hoặc bằng giấy.  

 
 
 

(210) 4-2012-05117 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật   (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên  

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc. 
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inox). 

 
 
 

(210) 4-2012-05118 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử Việt 
Nhật    (VN) 
Xã Vĩnh Khúc, huyện Văn Giang, tỉnh 
Hưng Yên    

 
(511)   Nhóm 11: Thiết bị điện gia dụng: nồi cơm điện; bếp ga, ấm siêu tốc.  
 

Nhóm 21: Thiết bị gia dụng: chảo rán không dùng điện (nhôm hoặc inox), bộ nồi nấu 
không dùng điện (nhôm hoặc inox). 
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(210) 4-2012-05120 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất mỹ phẩm Trần Nguyễn  
(VN) 
332/50 Độc Lập, phường Tân Quý, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05121 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Anh Kiệt  (VN) 
Cách Mạng Tháng Tám, phường 15, 
quận 10, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Giày; dép. 

 
 

(210) 4-2012-05122 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần năng lượng 
Thái Dương   (VN) 
Thôn 2, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán: máy đun nước nóng sử dụng năng lượng mặt trời, thiết bị lọc nước, 

van nước, vòi nước, vòi hoa sen, dụng cụ điều chỉnh hơi nóng của bồn tắm, thiết bị điều 
hòa không khí, máy bơm, công tắc điện, ổ cắm điện, biến thế, biến áp, ổn áp, dây điện, 
điện trở, rơ le tự ngắt điện, đồng hồ, công tơ điện, cầu dao điện, đên điện, quạt điện.  

 
 

(210) 4-2012-05123 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1; A25.1.10 
(731) GENERAL MILLS FOODS ASIA 

LIMITED   (HK) 
Level 21, Tower 1 MegaBox, Enterprise 
Square Five, 38 Wang Chiu Road, 
Kowloon Bay, Hong Kong  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 29: Thịt; cá (không còn sống); gia cầm (không còn sống); chất chiết từ thịt, trái cây 
và rau đã được bảo quản và nấu chín, tôm panđan (không còn sống); tôm cua (không còn 
sống); cá đã được chế biến; thịt (bảo quản) đóng hộp, trái cây (bảo quản) đóng hộp; rau 
(bảo quản) đóng hộp; hải sản (bảo quản) đóng hộp; nước ép rau dùng để nẩu ăn; chế phẩm 
để nấu xúp rau.  

 
Nhóm 30: Bánh bao đã được chế biến hoặc làm lạnh có nhân thịt, hải sản và rau, bánh hấp 
đã được chế biến hoặc làm lạnh có nhân thịt, hải sản và rau; bánh làm từ bột mì có nhân 
thịt, hải sản và rau đã được chế biến hoặc làm lạnh; bánh làm từ bột gạo nếp có nhân ngọt 
đã được chế biến hoặc làm lạnh; mì sợi và mì ăn liền.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05125 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.7.21 
(591) Nâu, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Cuộc Sống 
Thể Thao  (VN) 
95B1 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Thể dục (giáo dục thể chất); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; dịch vụ câu lạc bộ 

(giải trí hoặc giáo dục). 
 
 
 
 

(210) 4-2012-05126 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GOLTENS WORLDWIDE 

MANAGEMENT CORP.   (US) 
Atlantic Corporate Center 18, 2317 
Highway 34 South, Masquan, New 
Jersey 08736, USA  

(540) 

  

(740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 37: Sửa chữa tàu biển; bảo dưỡng tàu biển; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy 

trong ngành hàng hải; các trạm bảo dưỡng và sửa chữa trong ngành hàng hải; lắp đặt các 
trạm phát điện trong ngành hàng hải.  
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(210) 4-2012-05127 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 25.1.25 
(731) PT MASSINDO INTERNATIONAL  

(ID) 
Kedoya Centre Blok B No. 1-2 JI. Raya 
Perjuangan, Kebon Jeruk, Jarkarta 
11530, Indonesia  

(540) 

  (740) Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ 
(DETECH) 

 
(511)   Nhóm 24: Vải phủ giường; vải lanh trải giường; chăn mÒn giường; vải phủ giường, lưới 

phủ giường; mÒn bông; chăn phủ giường chần bông; chăn phủ giường bằng lông tơ; áo gối 
dài; lưới bọc chăn.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05128 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Da cam, đen, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hướng Việt   (VN) 
85 đường số 35, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán nước trái cây; mua bán bột nước giải khát trái cây hoà tan; mua bán 

nước chiết của trái cây không chứa cồn; mua bán đồ uống không có ga; mua bán nước hoa 
quả lên men; mua bán nước ép rau quả. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05129 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đỏ nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hướng Việt   (VN) 
85 đường số 35, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột cà phê; mua bán bột ca cao; mua bán bột sô cô la; mua bán đồ 

uống trên cơ sở cà phê; mua bán đồ uống trên cơ sở ca cao; mua bán đồ uống trên cơ sở 
sô cô la. 
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(210) 4-2012-05130 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; A11.3.4; 24.15.21 
(591) Nâu, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
thương mại Hướng Việt   (VN) 
85 đường số 35, khu phố 2, phường Linh 
Đông, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán bột cà phê; mua bán bột ca cao; mua bán bột sô cô la; mua bán đồ 

uống trên cơ sở cà phê; mua bán đồ uống trên cơ sở ca cao; mua bán đồ uống trên cơ sở 
sô cô la; mua bán nước trái cây mua bán bột nước giải khát trái cây hoà tan; mua bán 
nước chiết của trái cây không chứa cồn; mua bán đồ uống không có ga; mua bán nước ép 
rau quả. 

 
 

(210) 4-2012-05131 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 

chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 

 
 
(210) 

 
4-2012-05132 

 
(220) 

 
21.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Thiên Nhiên Việt   (VN) 
115 quốc lộ 50, ấp Phong Thuận, xã Tân 
Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền 
Giang  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y tế; kẹo 
chứa thuốc; trà thảo dược dùng cho mục đích y tế; thảo dược; thực phẩm chức năng dùng 
cho mục đích y tế. 

 
Nhóm 30: Bánh kẹo; kẹo; kẹo bạc hà; viên ngậm hình thoi (kẹo); tinh chất cho thực phẩm 
(trừ tinh dầu ete và tinh dầu); hương liệu, trừ tinh dầu. 

 
 

(210) 4-2012-05133 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Dương Thị Thanh Thuỷ  (VN) 

401-G5, Thanh Xuân Nam, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Phượng Hoàng 
(PHOENIX LAW) 

 
(511)   Nhóm 19: Sàn gỗ; cửa gỗ; tấm lát bằng gỗ; gỗ ốp tường; lớp bọc gỗ; gỗ xây dựng.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng gỗ (như sàn gỗ; cửa gỗ; tấm lát bằng gỗ; gỗ ốp 
tường; lớp bọc gỗ; gỗ xây dựng. 

 
Nhóm 42: Thiết kế tạo mẫu trên máy vi tính; thiết kế nội - ngoại thất công trình; dịch vụ 
tư vấn thiết kế công trình, dịch vụ tư vấn kiến trúc. 

 
 

(210) 4-2012-05137 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.24; 26.1.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày; bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ồng hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xéc măng roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục siêu tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
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trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 
 

(210) 4-2012-05138 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 24.13.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  

(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 

 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày; bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bơm dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dầu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ồng hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xilanh, piston, chốt ắc, 
xéc măng roăng cao su); khóa nước, kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số dày 
cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt trước) 
dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày, nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp thùng 
dầu; phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và giây, 
ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu; lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng dầu; 
thùng nước; thùng nước làm mát, trục siêu tốc; trục cơ, trục cam; trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi; vòng bi; vung điều tốc; xéc măng, xi 
lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-05140 

 
(220) 

 
21.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) A26.11.12; 26.11.3; 26.3.23 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ồng hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp, hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông, gioăng quy lát bằng kim loại và giây, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 
 

(210) 4-2012-05141 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.2.7 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông; gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 
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(210) 4-2012-05142 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A25.3.3; 26.13.25 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông; gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-05143 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 15.7.1; 24.13.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
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phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông; gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 
 

(210) 4-2012-05144 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A25.3.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông; gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 
 

(210) 4-2012-05145 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.17; A3.7.24; 3.7.1 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 
LAW FIRM) 
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(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông; gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-05146 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông; gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 
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(210) 4-2012-05147 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.16; 3.7.21; 3.7.10 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA    (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương   

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh, pít-tông, sec-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.    
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: đối trọng, đế su páp, đĩa chia bi, bánh 
đà, bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc, bánh răng cơ, bánh răng hộp số 
dàn cày, bánh răng tay quay, bánh răng cam, bơm dầu, bơm dầu nhờn bôi trơn, bơm phun 
nhiên liệu, bạc ác, bạc con các loại, búp xoa, bu lông các loại, cốc lọc (bình lọc) dầu, chốt 
ắc pít-tông, cụm khóa dầu, dây curoa, dàn cò, ống dẫn hướng, ống hút của lọc khí, ống xả 
khí, gối đỡ tay biên, gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, pít-tông, chốt ắc, sec-
măng, gioăng cao su), khóa nước, kim phun nhiên liệu, lá côn dàn xới, lốc hộp số dày cày, 
lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại, mâm điện (củ phát điện), mặt khỉ (mặt trước) dàn 
cày, mặt nhôm, moay ¬ dàn cày, nắp ca bô, nắp chụp tay quay, nắp hậu, nắp thùng dầu, 
phao báo nhớt, phớt dầu bằng cao su, pít-tông; gioăng quy lát bằng kim loại và giấy, ruột 
bơm nhờn, ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp, tay biên, thăm báo nhớt, thùng dầu, 
thùng nước, thùng nước làm mát, trục siêu tốc, trục cơ, trục cam, trục dàn cày các loại, 
trục tay quay, ty ô cao áp, ty ô dầu, van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc, sec-măng, xi 
lanh, xi e, xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp, ô tô, rơ moóc, tua bin, 
cần gạt nước, moay ¬. 

 
 

(210) 4-2012-05148 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH Khâm Vĩnh 
Hưng  (VN) 
113G/14/8, Lạc Long Quân, phường 03, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Đầu phát HD, đầu phát kỹ thuật số, máy tăng âm (amply), bộ trộn (mixer), 

micro, loa.  
 
 
(210) 

 
4-2012-05149 

 
(220) 

 
21.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
(531) 26.1.1 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần IN CHI  (VN) 
266/2C Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 18: Túi ví hàng da và giả da.  
 

Nhóm 20: Bàn, ghế, giường, tủ, giá, kệ.  
 

Nhóm 21: Đồ gốm sứ để chứa đựng; thuỷ tinh thô hoặc bán thành phẩm (trừ loại dùng 
trong xây dựng). 

 
Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao văn hóa, giải trí.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05150 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1; 7.1.24; A7.1.11 
(591) Đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Mười Hoa  
(VN) 
444 đường số 7, khu phố 8, phường Tân 
Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 36: Bất động sản, dịch vụ môi giới bất động sản; dịch vụ định giá bất động sản, 

dịch vụ giao dịch bất động sản. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-05151 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.5.1; 26.4.3; 24.5.5; 26.1.4 
(731) OSHINO MARKETING SDN BHD  

(MY) 
No 16&16A Jalan Anggerik 36 Taman 
Johor Jaya 81100 Johor Bahru, Johor 
Malaysia. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ VIPATCO 

(VIPATCO IP CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy hút bụi; mua bán máy vắt ép trái cây mua bán ấm nước điện, 

mua bán bếp điện, mua bán bếp từ, mua bán nồi cơm điện, mua bán lò nướng, mua bán 
xoong điện, mua bán chảo điện; mua bán đồ dùng nhà bếp không dùng điện bao gồm: 
nồi, xoong, chảo, dao, kéo. 
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(210) 4-2012-05152 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.15.21; 18.3.23; 18.3.2; 26.15.15 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương, xám, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

khuôn chính xác Minh Đạt  
(VN) 
Quốc lộ 1A, ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện 
Bến Lức, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 10: Dụng cụ phun xịt dùng cho mục đích y tế; thiết bị phân tích dùng cho mục đích 

y tế; chậu rửa dùng cho mục đích y tế; thiết bị thử máu; đồ đựng thích hợp cho dụng cụ y 
tế; thiết bị và dụng cụ y tế; kẹp fooc- xép dùng trong sản khoa; đồ đạc được chế tạo đặc 
biệt cho mục đích y tế; dụng cụ sản khoa; đồ đựng thuốc chuyên dụng; lọ đựng nước tiểu 
để xét nghiệm; túi nước cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05154 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
thương mại và xuất nhập 
khẩu Việt Trường Phát   (VN) 
56 đường HT31, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; lò vi sóng; bếp điện; nồi cơm điện; lò nướng; nồi áp suất dùng điện.  
 

Nhóm 21: Nồi (xoong) không dùng điện; chảo để rán không dùng điện; nồi áp suất không 
dùng điện.  

 
 

(210) 4-2012-05155 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.5 
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và xuất nhập 
khẩu Việt Trường Phát   (VN) 
56 đường HT31, phường Hiệp Thành, 
quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 11: Bếp ga; lò vi sóng; bếp điện; nồi cơm điện; lò nướng; nồi áp suất dùng điện.  
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(210) 4-2012-05156 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Công Đức   (VN) 

Đội 7, thôn Trát Cầu, xã Tiền Phong, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 
Quyến (INVENCO) 

 
(511)   Nhóm 20: Gối; đệm nằm. 
 

Nhóm 24: Chăn đắp; ga trải giường; vỏ gối; vỏ đệm.  
 
 

(210) 4-2012-05157 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ thông tin và 
truyền thông SUNNET  (VN) 
P503, D3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học, phần cứng tin học. 
 

Nhóm 41: Đại lý cung cấp các thông tin thể thao, kinh tế, xã hội, các  trò chơi giải trí, 
bình chọn, các trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động, điện thoại cố định và internet; 
đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia tăng giá trị trên mạng viễn thông internet cụ 
thể là các dịch vụ  tải nhạc chuông, hình ảnh, trò chơi, tin tức, lưu trữ thông tin của các 
thuê bao viễn thông (dịch vụ mang tính chất vui chơi, giải trí và tiêu khiển cho những 
người sử dụng internet, các trò chơi giải trí, trúng thưởng trên mạng viễn thông); đào tạo 
tin học, ngoại ngữ. 

 
 

(210) 4-2012-05158 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.17; 25.1.6 
(591) Vàng, đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần giải pháp 
công nghệ thông tin và 
truyền thông SUNNET   (VN) 
P503, D3, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, 
phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh 
Xuân, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 09: Phần mềm tin học, phần cứng tin học. 
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Nhóm 41: Đại lý cung cấp các thông tin thể thao, kinh tế, xã hội, các  trò chơi giải trí, 
bình chọn, các trò chơi trực tuyến trên điện thoại di động, điện thoại cố định và internet; 
đại lý cung cấp và khai thác các dịch vụ gia tăng giá trị trên mạng viễn thông internet cụ 
thể là các dịch vụ  tải nhạc chuông, hình ảnh, trò chơi, tin tức, lưu trữ thông tin của các 
thuê bao viễn thông (dịch vụ mang tính chất vui chơi, giải trí và tiêu khiển cho những 
người sử dụng internet, các trò chơi giải trí, trúng thưởng trên mạng viễn thông); đào tạo 
tin học, ngoại ngữ. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05160 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.3.23; 18.3.21; A1.1.10 
(591) Vàng, trắng, xanh nước biển 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đầu tư thương 
mại và du lịch Phương Linh  
(VN) 
Thôn Đông Thành, xã Hoằng Tiến, 
huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ khách sạn và khu nghỉ dưỡng; nhà hàng ăn uống.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ tắm hơi và xoa bóp.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-05161 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần vật liệu xây 
dựng Baoercheng Nam Dương 
Việt Nam  (VN) 
Lô N3-8, đường N5, KCN Nhơn Hội, 
khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy 
Nhơn, tỉnh Bình Định 

 
(511)   Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; thanh gỗ để ốp tường; tấm ván sàn; gỗ để làm 

đường gờ chỉ; ống nhánh không bằng kim loại; ống tiêu nước không bằng kim loại; ống 
dẫn nước không bằng kim loại.   
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(210) 4-2012-05165 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A5.3.14 
(591) Trắng, xanh lá cây 
(731) Phạm Thị Thu Anh   (VN) 

Số 14 D2 ngõ 1 Trần Thánh Tông, 
phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (spa); dịch vụ chăm sóc sau sinh tại nhà.  

 
 

(210) 4-2012-05166 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE FRESH FRUIT COMPANY OF 

NELSON LIMITED   (NZ) 
491 Nayland Road, Stoke, Nelson, New 
Zealand  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Gia Việt 

(GIAVIET CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 31: Hoa quả tươi (không phải là cây cà chua hoặc có các chất liệu từ cây cà chua). 

 
 

(210) 4-2012-05167 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thương mại 
dịch vụ ô tô Trung Thành  
(VN) 
Tổ dân phố Vinh Quang, phường Dương 
Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ taxi. 

 
 

(210) 4-2012-05168 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
dược phẩm ánh Dương   (VN) 
32 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05169 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dược phẩm ánh Dương   (VN) 
32 Nguyễn Văn Mại, phường 4, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05170 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hưng Cát  
(VN) 
Số 8 ngõ 20, phố Hào Nam, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05171 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hưng Cát  
(VN) 
Số 8 ngõ 20, phố Hào Nam, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05172 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên Hưng Cát  
(VN) 
Số 8 ngõ 20, phố Hào Nam, quận Đống 
Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05173 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược vật tư 

y tế Hải Dương   (VN) 
Số 102, phố Chi Lăng, phường Nguyễn 
Trãi, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05174 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHIL-INTERNATIONAL CO.,LTD.  

(KR) 
629-4, Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku, 
Seoul, Korea. 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1467 

(210) 4-2012-05175 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bông Sen Vàng   (VN) 
Số 16, LK6B - C17 Bộ Công An, khu đô 
thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc thú y, thuốc đông y, chất ăn kiêng trong ngành y, thực phẩm 

dinh dưỡng dùng trong y tế, dung dịch vệ sinh cá nhân chứa thuốc. 
 
 

(210) 4-2012-05176 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20; A5.5.21; 26.1.1 
(591) Xanh lá cây, trắng 
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Bông Sen Vàng    (VN) 
Số 16, LK6B - C17 Bộ Công An, khu đô 
thị Mỗ Lao, phường Mộ Lao, quận Hà 
Đông, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Buôn bán dược phẩm, dược chất, thuốc đông y, thực phẩm dinh dưỡng dùng 

trong y tế, thực phẩm chức năng, trang thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ tránh thai, que thử 
thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng 
dán y tế, vật tư y tế tiêu hao như: vật tư y tế như: mỡ bôi y tế dùng cho điện tim điện não 
nội soi và siêu âm; điện cự dán y tế, đệm chống loét; giường hỗ trợ bệnh nhân liệt; mua 
bán mỹ phẩm, dầu gội đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, nước rửa chén; mua 
bán lương thực, thực phẩm, bánh, kẹo, gạo, bột ngũ cốc, chè, cà phê, cacao, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, thịt, cá, gia cầm, trứng, nước giải khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu. 

 
 

(210) 4-2012-05178 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, vàng, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Cơ sở sản xuất và kinh doanh 
Hồng Châu  (VN) 
Số H8/18 kiệt 169 Phan Thanh, thành 
phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 29: Trứng gà, trứng vịt. 
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(210) 4-2012-05179 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.1; 24.17.17; 24.17.25; 20.7.1 
(591) Vàng, đỏ, ghi xám, trắng, đen 
(731) Cơ sở Hồ Vĩ Nghiệp   (VN) 

143/31/4 Phan Anh, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Biến thế điện (bộ chuyển dòng).  

 
 

(210) 4-2012-05180 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.8 
(591) Xanh dương, vàng, đen 
(731) Công ty cổ phần giao dịch 

hàng hóa Sơn Tín  (VN) 
278 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 35: Sàn giao dịch hàng hóa (môi giới thương mại và quảng cáo với mục đích tiêu 

thụ hàng hóa). 
 
 

(210) 4-2012-05181 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.2; 26.4.3; 25.5.2 
(591) Xanh tím than, xanh da trời, trắng 
(731) Công ty TNHH dịch vụ kỹ 

thuật công nghiệp Đức Anh  
(VN) 
Số 3 ngõ 74 phố Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 07: Thang máy.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo, trưng bày, giới thiệu sản phẩm: thang 
máy, phụ kiện thang máy.  

 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì, lắp đặt: thang máy.  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1469 

(210) 4-2012-05182 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Anh Việt ¸  

(VN) 
40B2 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Giường; gối; đệm (nệm); túi ngủ dùng cho người cắm trại.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05183 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần Anh Việt ¸  

(VN) 
40B2 Nguyễn Văn Đậu, phường 5, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 24: Vải các loại, chăn để đắp (mÒn); khăn trải bàn bằng vải; ga trải giường; vỏ gối, 

vỏ đệm.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-05184 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 
(731) Đỗ Văn Long   (VN) 

Xóm Liễm, xã Vũ Bản, huyện Bình Lục, 
tỉnh Hà Nam  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 33: Rượu.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, quảng cáo và tiếp thị rượu.  
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(210) 4-2012-05185 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A24.15.11; 26.1.2; A25.7.6; A25.7.7 
(591) Đỏ, xanh lá cây, đen, trắng, xám, xanh 

tím than 
(731) Công ty TNHH thương mại 

dịch vụ Khoảnh khắc Du lịch 
Việt  (VN) 
347/1 Võ Văn Kiệt, phường 7, quận 6, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; dịch vụ lữ hành quốc tế; dịch vụ đặt vé du lịch; dịch vụ 

vận chuyển khách; dịch vụ hướng dẫn du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ khách sạn; dịch vụ cửa hàng bán thức ăn 
nhanh (dịch vụ do nhà hàng ăn uống thực hiện); quán rượu; quán cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-05186 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) JIANGYIN DEXIN AUTO PARTS 

(CHAIR) CO., LTD.   (CN) 
XIAOQIAO VILLAGE, QINGYANG 
TOWN, JIANGYIN CITY, JIANGSU 
PROVINCE, CHINA 

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 20: Đồ đạc văn phòng; ghế ngồi; bàn; phụ kiện lắp ráp đồ đạc, không làm bằng 

kim loại; bánh xe nhỏ dùng cho đồ đạc, không làm bằng kim loại; đệm; gối ôm; khóa 
dùng cho xe cộ không làm bằng kim loại; ghế bằng kim loại.  

 
 

(210) 4-2012-05187 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; A26.11.8; 26.4.1 
(591) Đỏ, đen, trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá 

cây nhạt 
(731) Công ty TNHH Hợp Nhất  (VN) 

333 đại lộ Hùng Vương, phường Cam 
Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh 
Hòa 

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1471 

(511)   Nhóm 01: Phân bón trong nông nghiệp; chế phẩm phân bón; phân ủ / phân trộn; phân lân 
/ phân phosphat / phosphat (phân bón); xỉ (phân bón); than bùn (phân bón).  

 
Nhóm 31: Vôi cho thức ăn động vật; cám tăng trọng vật nuôi; thức ăn cho động vật; hạt 
giống; cây giống; con giống thủy sản (tôm giống, cá giống).  

 
Nhóm 35: Mua bán thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản, thức ăn cho động vật, con giống 
thủy sản, hạt giống, cây giống, phân bón các loại; dịch vụ bán đấu giá; dịch vụ giới thiệu 
sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; thông tin thương mại 
và tư vấn tiêu dùng (cửa hàng tư vấn người tiêu dùng); giới thiệu sản phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-05188 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên sản xuất 
thương mại dịch vụ Bếp Xinh  
(VN) 
R4-93 Hưng Gia III, Phú Mỹ Hưng, quận 
7, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 08: Dao, kéo, dĩa, thìa. 
 

Nhóm 21: Mâm, thau (chậu), rổ, cặp lồng; khay làm đá, nồi hấp (xửng hấp) (tất cả đều 
làm bằng inox không dùng điện). 

 
 
 

(210) 4-2012-05189 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Trắng, hồng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

dụng cụ y khoa trang phục 
lót Quang Mậu  (VN) 
199B/26 Lê Quang Sung, phường 6, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 25: Trang phục lót nữ; gen nịt bụng (là loại trang phục lót nữ). 
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(210) 4-2012-05190 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Terraco Việt Nam  (VN) 
Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn, sơn nước; sơn lót bên trong, sơn phủ ngoài; sơn dùng cho bề mặt tường; 

sơn tạo hoa văn. 
 
 
 

(210) 4-2012-05191 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Terraco Việt Nam   (VN) 
Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn lót bên trong; sơn phủ ngoài; sơn dùng cho bề mặt tường; 

sơn tạo hoa văn. 
 

Nhóm 19: Chất trét tường trộn sẵn; vữa dùng trong xây dựng; vữa trộn sẵn thi công bằng 
súng phun; vật liệu xây dựng phi kim loại; chất chèn lấp khe nứt (vật liệu xây dựng phi 
kim loại sử dụng như dạng vữa để chèn lấp những khe hở). 

 
 
 

(210) 4-2012-05192 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Terraco Việt Nam    (VN) 
Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn lót bên trong; sơn phủ ngoài; sơn dùng cho bề mặt tường; 

sơn tạo hoa văn.  
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(210) 4-2012-05193 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Terraco Việt Nam    (VN) 
Phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, 
tỉnh Bình Dương  

(540) 

 
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 02: Sơn; sơn nước; sơn lót bên trong; sơn phủ ngoài; sơn dùng cho bề mặt tường; 

sơn tạo hoa văn.  
 
 

(210) 4-2012-05194 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ và sản 
xuất giải pháp công nghiệp 
Quả Cam  (VN) 
11 Tản Viên, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 21: Cái lọc cà phê bằng inox, không dùng điện (phin pha cà phê). 
 

Nhóm 30: Chè (trà); cà phê; kem lạnh. 
 
 

(210) 4-2012-05195 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.6; A25.7.6; 1.13.1 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ và sản 
xuất giải pháp công nghiệp 
Quả Cam   (VN) 
11 Tản Viên, phường 2, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 01: Chất bán dẫn. 
 

Nhóm 09: Mạch điện tích hợp; linh kiện điện tử. 
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Nhóm 35: Mua bán máy móc thiết bị ngành công nghiệp; mua bán linh kiện điện tử, viễn 
thông và điều khiển, môi giới thương mại; mua bán hóa chất công nghiệp. 

 
Nhóm 37: Tư vấn lắp đặt hệ thống tự động hóa; tư vấn lắp đặt hệ thống xử lý nước.  

 
Nhóm 42: Cung cấp giải pháp tự động hóa ngành công nghiệp; nghiên cứu, phát triển và 
ứng dụng khoa học kỹ thuật. 

 
 

(210) 4-2012-05196 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.2; A5.7.22; 5.7.11 
(591) Đỏ, xanh lá cây, vàng, da cam, hồng tím, 

da cam nhạt, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Du Ta   (VN) 
69/64 đường 30/4, phường Hưng Lợi, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 32: Nước ép cam (đồ uống), nước cam tươi (đồ uống). 

 
 

(210) 4-2012-05197 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.2.7; 26.4.2 
(591) Xanh đen, xanh dương nhạt, trắng. 
(731) Lê Thị Mỹ Châu  (VN) 

127/D5 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, mỹ phẩm chăm sóc da, kem dưỡng da. 

 
 

(210) 4-2012-05198 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE GILLETTE COMPANY   (US) 

One Gillette Park, Boston, Massachusetts 
02127, United States of America  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 

Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 08: Dao cạo dùng một lần; dao cạo và lưỡi dao cạo râu; hộp phân phối lưỡi dao cạo, 
hộp đựng lưỡi dao cạo, cái để giữ và đỡ lưỡi dao cạo, và đầu dao cạo có thể thay thế, tất cả 
có chứa lưỡi dao cạo; các phần và bộ phận của các sản phẩm nói trên. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05208 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DEEKAU   (VN) 
Lầu 2, 196C Nguyễn Thái Sơn, phường 
4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình và phần mềm máy tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05209 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4 
(591) Xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH DEEKAU   (VN) 
Lầu 2, 196C Nguyễn Thái Sơn, phường 
4, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

 
(511)   Nhóm 09: Chương trình và phần mềm máy tính. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05211 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép từ quả không chứa cồn, nước ép rau (đồ 

uống), đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua; bia, xi rô và 
các chế phẩm để làm đồ uống.  
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(210) 4-2012-05212 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung chế độ ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế; dược phẩm.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép hoa quả không chứa cồn; nước ép rau (đồ 
uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, bia, xi rô và 
các chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-05213 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.    (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 05: Đồ uống dinh dưỡng cho mục đích y tế; chất bổ sung chế độ ăn kiêng dùng cho 

mục đích y tế; dược phẩm.  
 

Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước ép hoa quả không chứa cồn; nước ép rau (đồ 
uống); đồ uống là chất lỏng giống nước còn lại sau khi làm đông sữa chua, bia, xi rô và 
các chế phẩm để làm đồ uống.  

 
 

(210) 4-2012-05214 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12 
(731) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., 

LTD.  (JP) 
2-9 Kanda-Tsukasamachi, Chiyoda-ku, 
Tokyo, Japan 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm, xà phòng; nước hoa; kem đánh răng.  
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Nhóm 09: Mũ bảo hiểm xe máy; mũ bảo hiểm thể thao; kính đeo mắt, kính râm.  
 

Nhóm 12: Xe máy; xe đạp; xe ô tô. 
 

Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; hoa tai; vòng đeo chìa khóa (nữ trang giả rẻ tiền); 
vòng đeo cổ (đồ trang sức); trang sức.  

 
Nhóm 16: Văn phòng phẩm, ấn phẩm; sách bìa mỏng (quảng cáo); bản tin; tạp chí.  

 
Nhóm 18: Ví cầm tay cho phụ nữ; ví tiền cho đàn ông; ba lô; túi du lịch, «; « che 
n¾ng/läng.  

 
Nhóm 20: Chai bằng nhựa; thùng chứa đựng, không bằng kim loại, cho nhiên liệu lỏng; 
thùng bằng chất dẻo để đóng hàng.  

 
Nhóm 21: Bình đựng nước cho người đi du lịch, phích đựng chất lỏng; bộ đồ ăn, trừ dao, 
dĩa và thìa. 

 
Nhóm 24: Khăn tay bỏ túi bằng vải; khăn tắm bằng vải; vỏ gối; chăn.  

 
Nhóm 25: áo phông; đồ đội đầu; quần áo; giầy, đồ đi chân.  

 
Nhóm 29: Rau và hoa quả đã chế biến; sữa đậu nành; sản phẩm từ sữa; chế phẩm thực 
phẩm dựa trên protêin như chất bổ sung chế độ ăn kiêng (không dùng cho mục đích y tế); 
thực phẩm đã chế biến ở dạng mứt và chất rắn có chứa đậu nành và các loại trái cây.  

 
Nhóm 30: Cà phê, trà; bánh kẹo, chất dinh dưỡng ở dạng thanh không chứa thuốc làm từ 
bột đậu nành, chế phẩm ngũ cốc; bột đậu nành. 

 
Nhóm 33: Đồ uống có cồn, trừ bia; rượu uýt ki; rượu vang; đồ uống chứa cồn chứa hoa 
quả.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ quán ăn tự phục vụ, 
dịch vụ quầy rượu. 

 
 

(210) 4-2012-05215 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.5.1 
(591) Đỏ, xanh 
(731) PT. PONDAN PANGAN MAKMUR 

INDONESIA  (ID) 
Jl. Industri VII Blok M No. 12, Kel. 
Pasir Jaya, Kec. Jatiuwung Tangerang 
15135, Indonesia 

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 

(AMBYS HANOI) 
 
(511)   Nhóm 30: Ca cao, đường, mật ong, nấm men (không dùng cho mục đích y tế), bột làm 

bánh nướng, nước xốt (gia vị), gia vị, đồ gia vị, tinh dầu thực phẩm, bột nhào thực phẩm, 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1478 

kem ăn lạnh, kem trái cây, nước đá thực phẩm (ăn được), kẹo, thạch, sô-cô-la và bánh 
kẹo, bánh nướng, hánh bơ, bánh pút-đinh, bánh ngọt, bánh quế, bánh quy, bánh bông lan, 
bánh hạnh nhân (bánh nướng); bánh mỳ lát; tất cả các loại bánh mỳ, cụ thể là, bánh mì ổ, 
bánh mì nho khô, bánh mì không chứa men, bánh mì gừng, đồ uống trên cơ sở sô-cô-la, 
đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở trà, bột ăn, bột cọ sagu; bột thực phẩm, bột 
khoai tây thực phẩm, bột đậu nành, bột lúa mì; bột mỳ thực phẩm, bột ngũ cốc và chế 
phẩm làm từ ngũ cốc; chất phụ gia gắn kết hỗn hợp thực phẩm chất; phụ gia làm đặc dùng 
trong nấu ăn; nguyên liệu dạng bột dùng để làm bánh, bánh mì, kem ăn, đồ uống, bánh 
bơ, bánh quy, bánh pút-đinh, bánh quế, bánh nướng; hương liệu thực phẩm; kem ăn lạnh 
đánh tơi. 

 
 

(210) 4-2012-05218 (220) 21.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; A1.11.8 
(591) Xanh, vàng, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH công nghệ gốm 

sứ OHIO  (VN) 
Khu công nghiệp Tiền Hải, xã Đông Cơ, 
huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 

(HAVIP CO., LTD.) 
 
(511)   Nhóm 21: Đồ gốm dùng cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng làm bằng gốm, sành, sứ 

dùng cho mục đích gia dụng và nhà bếp; dụng cụ nhà bếp; bộ đồ để uống rượu. 
 

Nhóm 35: Mua bán và xuất nhập khẩu các mặt hàng: đồ gốm, sành, sứ dùng cho mục đích 
gia dụng và nhà bếp, dụng cụ nhà bếp, bộ đồ để uống rượu.  

 
 

(210) 4-2012-05219 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; 9.7.1; 26.3.1; 3.7.16; A3.7.24 
(591) Xanh nước biển đậm, xanh nước biển 

nhạt, trắng 

(540) 

  

(731) CTy TNHH thương mại và dịch 
vụ du lịch Quê Hương Việt  
(VN) 
Phòng 7, lầu 6, lô A, 769-783 Trần Xuân 
Soạn, phường Tân Hưng, quận 7, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải; đóng gói và lưu giữ hàng hóa; du lịch.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); cung cấp chỗ 
ở tạm thời.  
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(210) 4-2012-05221 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; A6.19.19 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, 

trắng, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại Thế 
Kỷ Vàng  (VN) 
75A, ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện 
Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh 

 
(511)   Nhóm 05: Dầu xoa bóp. 

 
 

(210) 4-2012-05222 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.3.1; A5.5.22; 5.7.1; 26.1.1 
(591) Vàng cam, nâu, trắng, hồng, đen, tím 

(540) 

  

(731) Nghiêm Minh Tuấn  (VN) 
Tầng 3 số 145, phố Mai Hắc Đế, phường 
Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 29: Lạc đã chế biến (lạc rang húng lìu).  

 
 

(210) 4-2012-05223 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.1.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm dạy nghề Bách 
Việt  (VN) 
53 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm dạy nghề (đào tạo lái xe ô tô - mô tô). 

 
 

(210) 4-2012-05224 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 18.1.21 
(591) Xanh dương, trắng 

(540) 

  

(731) Trung tâm dạy nghề Bách 
Việt   (VN) 
53 Nguyễn Đức Thuận, phường 13, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 41: Trung tâm dạy nghề (đào tạo lái xe ô tô - mô tô).  

 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1480 

(210) 4-2012-05225 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 36: Tài chính, chứng khoán bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  

 
 
 

(210) 4-2012-05227 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Sở Giao dịch Chứng khoán 
thành phố Hồ Chí Minh  (VN) 
16 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái 
Bình, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 36: Tài chính - chứng khoán; bảng thị giá sở giao dịch chứng khoán.  

 
 
 

(210) 4-2012-05229 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.4 
(591) Xanh dương nhạt, xanh dương đậm, đen.

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Timbalink Việt 
Nam   (VN) 
8B, đường 05, khu công nghiệp Biên Hoà 
I, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai  

 
(511)   Nhóm 02: Thuốc màu, sơn, vecni; chống chất rỉ và chất bảo quản gỗ; thuốc nhuộm; chế 

phẩm chống ăn mòn.  
 
 
 
(210) 

 
4-2012-05230 

 
(220) 

 
22.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
NKC Việt Nam  (VN) 
Số 160B Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 03: Nước hoa, mỹ phẩm, keo xịt tóc, mặt nạ trang điểm.  
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(210) 4-2012-05231 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.15; 26.4.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại - 
dịch vụ Ba Sáu Năm  (VN) 
176/172 Dương Quảng Hàm, phường 5, 
quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhớt (dùng cho động cơ xe).  

 
 

(210) 4-2012-05232 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 1.15.21; A14.7.20 
(591) Vàng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Nam Dao  (VN) 
316 Nguyễn Thiện Thuật, phường 3, 
quận 3, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Chế phẩm để tẩy màu; thuốc nhuộm tóc; nước xức tóc; keo xịt tóc; chế phẩm 

uốn tóc, chế phẩm tạo nếp tóc, chế phẩm tạo sóng tóc, chế phẩm để tẩy keo xịt tóc; dầu 
dùng cho mục đích làm sạch; dầu gội đầu.  

 
 

(210) 4-2012-05233 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 24.15.21; 26.3.23 
(591) Đồng, đen 

(540) 

  

(731) Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát 
Triển Hạ Tầng  (VN) 
Số 163, tổ 25B, cụm 7, phường Tứ Liên, 
quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các tác phẩm nghệ thuật.  
 

Nhóm 41: Tổ chức triển lãm các tác phẩm nghệ thuật.  
 
 

(210) 4-2012-05235 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE DOW CHEMICAL COMPANY  

(US) 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 
48674, United States of America 

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
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(511)   Nhóm 01: Hóa chất sử dụng để cải thiện các đặc tính của chất dẻo.  
 
 

(210) 4-2012-05236 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Nguyễn Thu Huyền  (VN) 
Số 36, ngõ 50, phố Kim Hoa, phường 
Kim Liên, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 18: Ba lô; túi xách tay; vali; ví; cặp học sinh.  
 

Nhóm 20: Túi ngủ dùng cho cắm trại; đồ đạc nội thất như: bàn, ghế, giường.  
 

Nhóm 22: Lều trại (mang đi được); vải bạt, cái võng, mái che bằng vải bạt.   
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép; mũ nón; khăn quàng cổ; găng tay (trang phục); bít tất.  
 

Nhóm 28: Dụng cụ câu cá; lưỡi câu; cần câu; đồ chơi; dụng cụ chơi ten-nít và cầu lông.  
 

Nhóm 35: Mua, bán, đại lý: đèn, bếp ga, nồi cơm đìện, nồi áp suất dùng điện, nồi đa năng 
dùng điện, ba lô, túi xách, vali, ví, cặp học sinh, túi ngủ dùng cho cắm trại, đồ đạc nội thất 
(như bàn, ghế, giường), lều trại (mang đi được); vải bạt, cái võng, mái che bằng vải bạt; 
quần áo, giầy dép, mũ nón, khăn quàng cổ, găng tay, bít tất, dụng cụ câu cá lưỡi câu, cần 
câu, đồ chơi, dụng cụ chơi ten-nít và cầu lông.  

 
 

(210) 4-2012-05238 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; A5.3.13 
(591) Đen, đỏ, vàng, xanh, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết bị y tế 
Nha Việt  (VN) 
TK26/16 Nguyễn Cảnh Chân, phường 
Cầu Kho, quận 1, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 10: Răng giả, cụ thể là: răng sứ. 

 
 

(210) 4-2012-05239 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Nguyễn Thị Vân Anh  (VN) 
A4, lô 9, Định Công, phường Định Công, 
quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 (740) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực 
(TRUNG THUC.,JSC) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 
 
 

(210) 4-2012-05240 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A11.3.4; 25.1.6; 26.1.2 
(591) Nâu, đỏ, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Nguyễn Văn Dương  (VN) 
Thôn Gan Thi, xã Gia Lâm, huyện Lâm 
Hà, tỉnh Lâm Đồng 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê các loại. 

 
 
 

(210) 4-2012-05241 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

thương mại Kim Long Phát  
(VN) 
159/20 đường Nguyễn Suý, phường Tân 
Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện 
(IPACO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Bình nóng lạnh thiết bị phân phối nước; thiết bị lọc nước; bộ tản nhiệt (tấm sưởi 

ấm); bình áp suất chứa nước. 
 
 
 

(210) 4-2012-05244 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
dịch vụ và xây dựng điện 
nước Huy Chiên   (VN) 
Thôn Hà Nhuận 3, xã An Hòa, huyện An 
Dương, thành phố Hải Phòng  

 
(511)   Nhóm 32: Nước tinh khiết. 
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(210) 4-2012-05245 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Ngô Thị Diệu Hiền  (VN) 
297/28 Lạc Long Quân, phường 3, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05246 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 26.1.5 
(591) Đen, xanh lá cây, cam 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần MTD Việt 
Nam  (VN) 
Số 2, ngõ 346 Vĩnh Hưng, phường Thanh 
Trì, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; tư vấn chiến lược phát triển kinh doanh; tư vấn tiếp thị 

truyền thông; hội chợ triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tư vấn môi giới 
và quảng cáo thương mại. 

 
 

(210) 4-2012-05247 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Hoàng Thị Thanh Huyền  (VN) 
Số nhà 24, ngõ 278, tổ 25, phường Đại 
Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo thời trang. 

 
 

(210) 4-2012-05248 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH dược phẩm 
quốc tế Thiên Nam  (VN) 
20/28/72 Hồ Dắc Di, phường Tây Thạnh, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05251 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.3.11; 24.15.21 
(591) Đỏ, xanh đậm 

(540) 

  

(731) Công ty Cổ phần Phát triển 
và Chăm sóc Nhà (H.D.P.,JSC)  
(VN) 
89 Nguyễn Thị Minh Khai, quận Hải 
Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng; giám sát điều hành công việc xây dựng công trình; làm sạch toà nhà 

(bề mặt bên trong); làm sạch toà nhà (bề mặt bên ngoài); xí nghiệp xây dựng; thông tin về 
xây dựng. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05252 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.3 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

HOSANA  (VN) 
Số 62 Trần Hưng Đạo, thị trấn Kẻ Sặt, 
huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương  

(540) 

  
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM) 
 
(511)   Nhóm 07: Xi lanh (bộ phận của máy hoặc động cơ), pít-tông (bộ phận của máy hoặc động 

cơ), séc-măng, cầu trục, thiết bị nâng, bạc đạn đĩa.  
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các mặt hàng: quả đối trọng, đế su páp; đĩa chia bi, 
bánh đà; bánh răng, bánh răng đối trọng, bánh răng điều tốc; bánh răng cơ, bánh răng hộp 
số dàn cày, bánh răng tay quay, bánh rắng cam; bom dầu; bơm dầu nhờn bôi trơn; bơm 
phun nhiên liệu; bạc ắc, bạc con các loại, búp xoa; bu lông các loại; cốc lọc (bình lọc) 
dáu; chốt ắc piston; cụm khóa dầu; dây cuaroa; dàn cò; ống dẫn hướng, ống hút của lọc 
khí, ống xả khí, gối đỡ tay biên; gối đỡ trục cơ, giảm áp; hơi cả bộ (xi lanh, piston, chốt 
ắc, xéc măng, roăng cao su); khóa nước; kim phun nhiên liệu; lá côn dàn xới; lốc hộp số 
dày cày, lốc máy, lốc máy diezel, lò xo các loại; mâm điện (củ phát điện); mặt khỉ (mặt 
trước) dàn cày, mặt nhôm; may ¬ dàn cày; nắp ca bô; nắp chụp tay quay, nắp hậu; nắp 
thùng dầu; phao báo nhớt; phớt dầu bằng cao su, piston; roăng quy lát bằng kim loại và 
giấy, ruột bơm nhờn; ruột lọc dầu, lọc gió các loại, su páp; tay biên; thăm báo nhớt, thùng 
dầu; thùng nước; thùng nước làm mát, trục điều tốc, trục cơ, trục cam; trục dàn cày các 
loại, trục tay quay, ty ô cao áp; ty ô dầu; van triệt hồi, vòng bi, vung điều tốc; xéc măng, 
xi lanh; xi e; xích côn dàn cày, xích phay dàn cày, móng hãm su páp; ô tô, rơ móc, tua 
bin, cần gạt nước, moay ¬. 
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(210) 4-2012-05253 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.9.14 (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
dịch vụ Hoàng Nhật  (VN) 
194 Dương Tử Giang, phường 4, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Dầu gội đầu; sữa tắm; gel rửa tay; xà phòng; mỹ phẩm. 

 
 
 

(210) 4-2012-05254 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A26.11.12 
(591) Đỏ, vàng, vàng cam 

(540) 

 

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo truyền hình Tứ 
Vân  (VN) 
Số 461 Trần Khát Chân, quận Hai Bà 
Trưng, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 38: Phát chương trình truyền hình.  
 

Nhóm 41: Sản xuất phim; dịch vụ giải trí; dàn dựng chương trình phát thanh, truyền hình; 
sản xuất chương trình biểu diễn; sản xuất phim trên băng viđeo; giải trí truyền hình.  

 
 
 

(210) 4-2012-05255 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; A5.1.16 
(591) Xanh lá cây, xám 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo truyền hình Tứ 
Vân  (VN) 
461 Trần Khát Chân, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà). 
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(210) 4-2012-05256 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; A5.1.16; A25.3.3 
(591) Xanh 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
quảng cáo truyền Hình Tứ 
Vân  (VN) 
461 Trần Khát Chân, quận Hại Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 30: Chè (trà). 
 

Nhóm 35: Mua bán chè (trà). 
 
 
 

(210) 4-2012-05257 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Vạn Xuân  (VN) 
Số 28, ngõ 266, phố Lê Thanh Nghị, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe máy. 

 
 
 

(210) 4-2012-05258 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần sản xuất 

Vạn Xuân  (VN) 
Số 28, ngõ 266, phố Lê Thanh Nghị, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe máy. 
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(210) 4-2012-05259 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần sản xuất 
Vạn Xuân  (VN) 
Số 28, ngõ 266, phố Lê Thanh Nghị, 
phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, 
thành phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 12: Vành bánh xe máy. 

 
 

(210) 4-2012-05260 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử SANDA  
(VN) 
Thôn Cầu, Lạc Đạo, Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Loa thùng, loa liền âm ly (amplifer), âm ly (amplifier) dân dụng và chuyên 

dụng, đầu máy VCD, DVD, loa hiệu ứng âm thanh 3 chiều (loa surround). 
 
 

(210) 4-2012-05261 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH điện tử SANDA  
(VN) 
Thôn Cầu, Lạc Đạo, Văn Lâm, tỉnh 
Hưng Yên 

 
(511)   Nhóm 09: Loa thùng, loa liền âm ly (amplifer), âm ly (amplifier) dân dụng và chuyên 

dụng, đầu máy VCD, DVD, loa hiệu ứng âm thanh 3 chiều (loa surround). 
 
 

(210) 4-2012-05262 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.24; A7.1.11; A25.7.21; 26.1.1 
(591) Trắng, xanh dương, xanh lá cây, đỏ 
(731) Công ty cổ phần đầu tư và 

xây dựng Hoàng Nhân   (VN) 
Số 84B đường 21 tháng 8, phường Phủ 
Hà, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 
tỉnh Ninh Thuận  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 19: Bê tông; bê tông nhựa nóng; bê tông tươi; bê tông gạch; cấu kiện bê tông đúc 
sẵn.  

 
Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng (xi măng, cát, đá, sỏi, đất sét, gạch, ngói); mua bán 
máy móc, thiết bị, phụ tùng máy khai khoáng, máy xây dựng; mua bán xăng dầu; xuất 
nhập khẩu thiết bị, vật tư phục vụ xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi (máy khai 
khoáng, máy xây dựng, vật liệu xây dựng gồm xi măng, cát, đá, sỏi, đất sét, gạch, ngói).  

 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản (nhà, đất, căn hộ); cho thuê bất động sản (nhà, đất, căn 
hộ).  

 
Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng (xây dựng nhà, xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công 
trình công nghiệp, công trình đường bộ, công trình công ích); khai thác đá, cát, sỏi, đất 
sét; phá dỡ và san lấp mặt bằng; lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước; lắp đặt hệ thống điện; 
san lấp mặt bằng đồng ruộng, đồng muối chuẩn bị cho mục đích xây dựng. 

 
Nhóm 39: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.  

 
 

(210) 4-2012-05266 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Neina   (VN) 
15 đường 2, khu dân cư Nam Hùng 
Vương - Bắc Trần Văn Kiểu, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem tắm trắng da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ 

phẩm) trị mụn; nước hoa xịt phòng; sữa tắm; dầu gội đầu. 
 
 

(210) 4-2012-05267 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.21; A3.7.24; 3.7.17 (540) 

  

(731) Công ty TNHH hóa mỹ phẩm 
Neina   (VN) 
15 đường 2, khu dân cư Nam Hùng 
Vương - Bắc Trần Văn Kiểu, phường An 
Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa chén; sữa rửa mặt; bột giặt; sơn móng tay; chế phẩm nhuộm tóc; kem 

hấp dầu cho tóc; dầu bóng tóc; bồ kết gội đầu dạng túi lọc. 
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(210) 4-2012-05268 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần VINATOFU  
(VN) 
Số 1, ngách 14/15, ngõ 14, phố Thạch 
Cầu, phường Long Biên, quận Long 
Biên, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)

 
(511)   Nhóm 29: Đậu phụ. 

 
 

(210) 4-2012-05269 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty cổ phần dược phẩm 
Bảo Minh   (VN) 
352 Giải Phóng, Thanh Xuân, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05270 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) MEDLEY PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
Medley House, D-2 MIDC Area, 16th 
Road Andheri (East) Mumbai-400 093, 
India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 

 
 

(210) 4-2012-05271 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) MEDLEY PHARMACEUTICALS LTD  
(IN) 
Medley House, D-2 MIDC Area, 16th 
Road Andheri (East) Mumbai-400 093, 
India   

(540) 

 
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05272 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05273 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

 

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05274 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05275 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05276 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05277 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  
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(210) 4-2012-05278 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) FREDUN PHARMACEUTICALS LTD.  

(IN) 
26, Manoj Industrial Premises, 
G.D.Ambekar Marg (Road), Wadala, 
Mumbai 400 031, India 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 
(INLES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05279 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 16: Tạp chí (định kỳ); báo chí; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách.  
 

Nhóm 35: Mua bán: tạp chí (định kỳ); báo chí; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng in; sách.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-05280 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.15; 6.1.2 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần dưỡng dược 
Bảo Sinh  (VN) 
Số 32-34 ngõ 12 đường Đặng Thai Mai, 
phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành 
phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
 

Nhóm 35: Mua bán dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05281 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.7.25; 26.4.3; 10.3.7 
(591) Xanh dương, đỏ 

(540) 

  

(731) Đỗ Hữu Trí  (VN) 
242/29 An Dương Vương, phường 16, 
quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 09: Mũ bảo hiểm. 

 
 

(210) 4-2012-05284 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; A26.11.7 (540) 

  

(731) Trần Ngọc Sinh  (VN) 
174/67/6 Nguyễn Thiện Thuật, phường 
3, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo, giầy dép. 

 
 

(210) 4-2012-05285 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05286 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh   (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
 
 

(210) 4-2012-05287 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05288 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 

(210) 4-2012-05289 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh    (VN)
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05290 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh  (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05291 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh  (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 
 
(210) 

 
4-2012-05292 

 
(220) 

 
22.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại Thanh Danh  (VN) 
749/14/4 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú 
Nhuận, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh   

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  
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(210) 4-2012-05293 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Hương Phấn   (VN) 

Số nhà 19, ngách 93/5, ngõ 93, phố Giáp 
Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-05294 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Nguyễn Thị Hương Phấn  (VN) 

Số nhà 19, ngách 93/5, ngõ 93, phố Giáp 
Nhị, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng 
Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 

nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.  

 
 
 

(210) 4-2012-05300 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.1; A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Nâu, xanh dương, đỏ, đỏ đun, vàng, đen, 

trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần xuất nhập 
khẩu nông sản và chế biến cà 
phê Đắc Kuin  (VN) 
Số 199, xã Eabhốc, huyện Cư Kuin, tỉnh 
§¾k L¾k  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê. 
 

Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu cà phê. 
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(210) 4-2012-05301 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(300) 85/551,069 23.02.2012 US 

(531) 1.15.23; 26.1.1; A25.3.3 
(731) KX TECHNOLOGIES LLC   (US) 

55 Railroad Avenue West Haven, 
Connecticut 06516, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 

 
(511)   Nhóm 01: Hóa chất và chế phẩm xử lý bột giấy sợi khoáng dưới bản chất là nguyên liệu 

lọc để sản xuất bộ lọc không khí và nước dân dụng và để sản xuất bộ lọc cacbon hoạt tính 
dùng trong thương mại và dịch vụ cung cấp thực phẩm; hạt gốm sử dụng làm phương tiện 
lọc dùng trong thương mại nói chung trong việc lọc sạch không khí và nước uống, và sử 
dụng trong công nghiệp và sử dụng chung trong việc lọc sạch không khí và chất lỏng 
công nghiệp.  

 
Nhóm 11: Bộ lọc nước và không khí sử dụng trong gia đình, thương mại và công nghiệp; 
các thiết bị lọc nước để sản xuất nước uống dùng trong gia đình; các bộ phận của thiết bị 
lọc nước để sản xuất nước uống dùng trong gia đình cụ thể bộ lọc nước cacbon hoạt tính; 
bộ lọc dùng cho thiết bị điều hòa không khí; hệ thống lọc chủ yếu bao gồm thiết bị lọc 
nước, thiết bị lọc không khí, và bộ lọc nước uống; phương tiện lọc dạng sợi dùng trong 
thương mại nói chung để lọc sạch không khí và nước uống và sử dụng trong công nghiệp 
nói chung để lọc sạch không khí và chất lỏng công nghiệp; các thành phần của hệ thống 
lọc không khí và nước sử dụng trong gia đình, công ngbiệp và thương mại, cụ thể là vỏ 
dựng lõi lọc; các bộ lọc tạo ra từ sợi dùng để lọc nước, cụ thể là sợi cacbon và sợi tạo ra từ 
xeluloza; bộ lọc dùng cho dụng cụ lọc sạch nước; hệ thống thẩm thấu ngược cụ thể là các 
thiết bị lọc thẩm thấu ngược, và các thiết bị chưng cất sử dụng trong gia đình và thương 
mại; hệ thống nước uống, cụ thể là các bộ phận lọc nước dưới chậu rửa, lõi lọc, các thiết 
bị phân phối nước xách tay bao gồm bình đựng nước, với các thiết bị lọc được hàn riêng 
rẽ; các thiết bị lọc nước hàn dưới dạng một thành phần của chai và bình đựng nước xách 
tay được hàn rỗng.  

 
 

(210) 4-2012-05302 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) MARS, INCORPORATED   (US) 

6885 Elm Street, McLean, Virginia, 
22101, U.S.A.  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 31: Thức ăn và đồ uống cho động vật; chất bổ sung cho thức ăn và đồ uống cho 

động vật (không dùng trong ngành y); đồ nhai ăn được dành cho động vật; xương cho 
chó; sản phẩm lót ổ dùng để hút chất thải (phân và nước tiểu) của động vật. 
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(210) 4-2012-05303 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) ARDATH TOBACCO COMPANY 

LIMITED   (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lá cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc lá; diêm; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không 
bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng 
kim loại quý.  

 
 

(210) 4-2012-05304 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.1; 24.1.1; 5.7.3; 5.3.20 
(731) ARDATH TOBACCO COMPANY 

LIMITED    (GB) 
Globe House, 4 Temple Place, London, 
WC2R 2PG, United Kingdom  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 
Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 34: Thuốc lá điếu; thuốc lá; các sản phẩm thuốc lả cụ thể là thuốc lá để hút, thuốc 

lá sợi, thuốc lá để nhai, thuốc lá cuốn từ lá thuốc lá, thuốc lá để hít; bật lửa dùng cho 
người hút thuốc lá; diêm; vật dụng cho người hút thuốc cụ thể là hộp đựng thuốc lá không 
bằng kim loại quý, gạt tàn thuốc lá không bằng kim loại quý, tẩu hút thuốc lá không bằng 
kim loại quý.  

 
 

(210) 4-2012-05307 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.16; 26.1.1; A5.3.13; A5.3.15 
(591) Vàng cam, xanh lá cây, đen 

(540) 

  

(731) Phạm Thanh Phương   (VN) 
47 Huỳnh Tịnh Của, phường 8, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-05309 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KATO WORKS CO.,LTD.   (JP) 

9-37, Higashi-ohi 1-chome, Shinagawa-
ku, Tokyo 140-0011, Japan  

(540) 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI) 

 
(511)   Nhóm 07: Máy nạo vét; máy bốc xếp; máy xúc có gầu nạo vét bùn; máy xúc có gầu; máy 

bốc xếp một gầu; máy xúc lật; máy xúc bùn; máy đóng cọc; máy khoan đất; dụng cụ 
khoan đất; máy ủi điều khiển bằng động cơ; máy hoàn thiện bê tông at-phan (nhựa 
đường); máy quét đường; máy làm sạch nước; máy đào ủi; xe dọn tuyết; xe lu lăn đường, 
cần cẩu; cần cẩu bánh xích; cần cẩu tháp; xe ủi đất; gầu máy xúc; máy xúc gầu nghịch 
điều khiển bằng thủy lực; máy bơm bê tông di động.  

 
Nhóm 12: Các loại xe được sử dụng để bốc dỡ hàng hóa, kéo hàng hóa; xe tải gắn cẩu.  

 
 

(210) 4-2012-05324 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

Santa Việt Nam  (VN) 
Số 11, ngách 29/12 Khương Hạ, phường 
Khương Đình, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  

 
 

(210) 4-2012-05325 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược phẩm 

ECO   (VN) 
Căn hộ F2, chung cư 130, phố Đốc Ngữ, 
phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành 
phố Hà Nội 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng (dùng trong ngành y).  
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(210) 4-2012-05326 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long   (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chất bổ sung vào cỏ khô làm thức ăn vật nuôi dùng cho 

mục đích y tế; thuốc dành cho thú y; thuốc khử độc; chất sát trùng, diệt trùng; chế phẩm 
làm trong sạch không khí.  

 
Nhóm 31: Thức ăn cho gia súc; chất phụ gia bổ sung cho thức ăn vật nuôi, không dùng 
cho mục đích y tế; bánh khô dầu; prôtein cho thức ăn động vật; sản phẩm phụ của quá 
trình xử lý ngũ cốc cho tiêu dùng động vật; động vật sống. 

 
 

(210) 4-2012-05327 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 31: Thực phẩm cho động vật; chất phụ gia bổ sung cho thức ăn vật nuôi, không 

dùng cho mục đích y tế; thức ăn cho gia súc; bánh khô dầu; prôtein cho thức ăn động vật; 
mồi sống để câu cá. 

 
 

(210) 4-2012-05328 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Chế phẩm chống ký sinh trùng; chất sát trùng, diệt trùng; chất bổ sung vào cỏ 

khô làm thức ăn vật nuôi dùng cho mục đích y tế; chế phẩm làm trong sạch không khí; 
chất tẩy dùng cho mục đích y tế; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y.  
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(210) 4-2012-05329 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH khoa kỹ sinh 
vật Thăng Long    (VN) 
Lô A05, khu công nghiệp Đức Hòa 1, ấp 
5, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc khử độc; chế phẩm chống ký sinh trùng; chất sát trùng, diệt trùng; chế 

phẩm làm trong sạch không khí; chế phẩm sinh học dùng cho mục đích thú y; chế phẩm 
vi khuẩn dùng trong y tế và thú y. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05337 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.5; 13.1.1 
(591) Cam, đỏ đậm 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần quốc tế EIV  
(VN) 
148/44 Ung Văn Khiêm, phường 25, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05338 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) THE PROCTER & GAMBLE 

COMPANY   (US) 
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 
Ohio 45202, United States of America  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ 
Việt (VIET IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Các chế phẩm tẩy trắng và các chế phẩm khác dùng trong giặt là; các chế phẩm 

làm sạch, đánh bóng, cọ rửa và mài mòn; chất tẩy dùng trong giặt là, xà phòng; nước hoa, 
tinh dầu, mỹ phẩm, nước sức tóc; kem đánh răng.  
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(210) 4-2012-05339 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Công Nghệ Sinh 

Học NOVOZYM-NANO  (VN) 
Số 8/77, ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân, 
thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh  

(540) 

  
(740) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW 

OFFICE) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; hợp chất ni tơ như kali nitrat, axit nitric, muối amoni; chế phẩm phân 

bón; phân ủ. 
 
 

(210) 4-2012-05340 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.3 
(591) Vàng, đỏ, xanh dương, trắng, đen 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

thương mại dịch vụ thực 
phẩm và nước giải khát Con 
GÀ   (VN) 
285/C145 Bis Cách Mạng Tháng Tám, 
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; quán giải khát; quán ăn. 

 
 

(210) 4-2012-05341 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.5; 26.4.2 
(591) Da cam, đen, vàng, trắng, nâu 
(731) Công ty cổ phần tài chính - 

đầu tư xây dựng Chu Việt  
(VN) 
280B Nguyễn Trọng Tuyển, phường 10, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 05: Cao xương ngựa (sử dụng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2012-05342 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đen, đỏ gạch, nâu 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Vi Bi Co   (VN) 
17/8D, tổ 11, khu phố 1, phường Tân 
Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai  

(540) 

 (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê; chè (trà). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05343 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1; 1.15.15 
(591) Trắng, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây đậm 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
Long Khê   (VN) 
ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh 
Long An  

 
(511)   Nhóm 45: Dịch vụ chôn cất; dịch vụ nghĩa trang. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05347 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Sơn Anh  (VN) 

Lô C5 khu công nghiệp Tây Bắc Ga, 
phường Đông Thọ, thành phố Thanh 
Hóa, tỉnh Thanh Hóa  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 11: Máy lọc nước uống chạy điện dùng cho mục đích gia đình; thiết bị lọc nước; 

thiết bị cung cấp nước nóng lạnh (cây nước nóng lạnh).  
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(210) 4-2012-05349 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) SAEHAN COSMETICS CO.,LTD.  
(KR) 
14B-1L, 312, Namdongseo-Ro, 
Namdong-Gu, Incheon-City, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 03: Nước thơm tạo kiểu tóc cố định; nước xức tóc; dầu xả cho tóc; dầu gội đầu; chế 

phẩm nhuộm tóc; chế phẩm nhuộm trắng tóc; kem làm thẳng tóc; chế phẩm nhuộm tóc 
dạng kem; kem phủ màu cho tóc.  

 
 

(210) 4-2012-05351 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 6.1.2; 26.1.1; 8.7.5; 5.9.12; 25.5.2 
(591) Xanh lá cây, đỏ, vàng, tím, trắng, hồng, 

đen 
(731) Nguyễn Xuân Cảnh   (VN) 

Số 6 Âu Cơ, phường Tứ Liên, quận Tây 
Hồ, thành phố Hà Nội  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 

chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 30: Đồ gia vị; bột canh; muối nấu ăn. 

 
 

(210) 4-2012-05352 (220) 22.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.5.1; A1.1.10; 1.15.23; 24.17.15; 
24.17.21 

(591) Vàng, xanh lá cây, đỏ, xanh da trời, 
trắng 

(731) Công ty Cổ phần Thảo dược 
Nhật Bình  (VN) 
58 Hồ Ngọc Lân 2, phường Kinh Bắc, 
thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn 
chuyển giao công nghệ và đầu tư 
(CONCETTI) 

 
(511)   Nhóm 35: Bán buôn (mua bán) máy móc thiết bị và dụng cụ y tế, thực phẩm chức năng, 

mỹ phẩm, bán lẻ (mua bán) lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh cụ thể như: gạo, 
thịt, cá, rau; tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; quảng cáo; nghiên cứu thị trường; 
thăm dò dư luận; môi giới thương mại. 
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(210) 4-2012-05357 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty TNHH thương mại 
Hùng Kiên  (VN) 
Thôn Đình Thôn, xã Mỹ Đình, huyện Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán; quần áo; giày dép; cà vạt, mũ đội đầu, thắt lưng, ví đựng, va li, túi 

xách, ba lô, vải vóc, chăn, ga, gối, đệm, len, sợi, chỉ may, nguyên phụ liệu may mặc, hàng 
da và giả da.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05358 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05359 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-05360 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05361 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05362 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-05363 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 

(210) 4-2012-05364 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 

(210) 4-2012-05365 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-05366 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05367 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón, phân bón rễ, phân bón lá và phân bón cây cảnh. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05368 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  (740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 
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(210) 4-2012-05369 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, vàng 
(731) Công ty TNHH một thành viên 

thương mại dịch vụ Sen Vàng  
(VN) 
225 Huỳnh Hoàng Hiển, phường 7, thành 
phố Tân An, tỉnh Long An  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 01: Phân bón; phân bón rễ; phân bón lá và phân bón cây cảnh.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05372 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.2.7; A3.2.24 (540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
sản xuất thương mại Đinh Lực  
(VN) 
119B/39 Tân Hòa Đông, phường 14, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 06: Kim loại thường và hợp kim của chúng như: đinh công nghiệp làm bằng dây 

thép mạ kẽm hoặc dây kẽm dùng trong trang trí nội thất và phụ liệu ngành gỗ.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, mua bán đinh công nhiệp.  
 
 
 

(210) 4-2012-05373 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1511 

(210) 4-2012-05374 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(VN) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2012-05375 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2012-05376 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 

thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  
 
 

(210) 4-2012-05377 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) MAP PACIFIC PTE LTD SINGAPORE  
(SG) 
20 Malacca centre street # 02-00, 
Malacca centre (Raffles place), 
Singapore 048979  
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1512 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật: thuốc diệt nấm, diệt cỏ, diệt trừ sâu hại, ốc bươu vàng, 
thuốc diệt động vật có hại, côn trùng có hại.  

 
 
 

(210) 4-2012-05379 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A26.11.12 
(591) Xám, đỏ 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
dầu nhờn DMC  (VN) 
Xóm Thượng Tự, xã Song Mai, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 
(511)   Nhóm 04: Dầu nhờn động cơ, mỡ bôi trơn, dầu mỡ công nghiệp. 

 
 
 

(210) 4-2012-05380 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Nguyễn Hữu Nam  (VN) 
50/04 Dương Văn Dương, phường Tân 
Qúy, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 44: Dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ. 

 
 
 

(210) 4-2012-05381 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 2.9.4; 26.1.1; 26.1.4 
(591) Vàng đồng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH kỹ thuật công 
nghệ Kim Tấn Phát  (VN) 
96/52D, Phan Đình Phùng, phường 2, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy quay phim quan sát bảo vệ, máy ghi hình dùng cho máy quay 

phim quan sát bảo vệ, thẻ nhớ ghi hình kỹ thuật số dùng cho máy ghi hình và máy quay 
phim quan sát bảo vệ, màn hình dùng cho máy quay phim quan sát bảo vệ, hệ thống báo 
trộm, hệ thống báo cháy, chuông cửa màn hình.  
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(210) 4-2012-05383 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
TWOG  (VN) 
Lầu 5, số 123 Lê Lợi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
 
(210) 

 
4-2012-05384 

 
(220) 

 
23.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần kiến trúc 
TWOG  (VN) 
Lầu 5, số 123 Lê Lợi, phường Bến 
Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ tư vấn xây dựng. 

 
 

(210) 4-2012-05387 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.5; 13.1.5 
(591) Đỏ, xanh dương, xanh dương nhạt, trắng, 

hồng nhạt 

(540) 

  

(731) Trường trung học cơ sở, 
trung học phổ thông Việt 
Thanh  (VN) 
261 Cộng Hòa, phường 13, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 41: Giáo dục, đào tạo. 

 
 

(210) 4-2012-05388 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; 26.1.6; A1.5.3 
(591) Đỏ, xanh lá cây, trắng 

(540) 

  

(731) Viện Môi trường Nông nghiệp  
(VN) 
Phú Đô, xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

 
(511)   Nhóm 01: Các loại chế phẩm sinh học dùng trong nông nghiệp và công nghiệp. 
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(210) 4-2012-05389 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 24.15.21 
(591) Xanh da trời, xanh lá cây, xám bạc, trắng
(731) Công ty TNHH tin học Long 

Gia  (VN) 
409 Võ Văn Tần, phường 5, quận 3, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty TNHH Một thành viên Kim Bắc 
Việt (KIBVI Co.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán máy vi tính, linh kiện máy vi tính, thiết bị ngoại vi máy vi tính, thiết 

bị nghe nhìn, thiết bị giám sát dùng điện, máy chiếu hình, màn hình máy chiếu hình, máy 
quay phim, máy chụp ảnh, máy ghi âm, máy cát - xét, thiết bị điện tử dùng cho hội thảo 
từ xa, băng, đĩa và thẻ nhớ dùng cho máy tính; mua bán điện thoại, thiết bị viễn thông.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05390 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A3.7.24; 6.1.2; 7.3.11 
(591) Trắng, đỏ, xanh dương 
(731) Phạm Thị Phương Thùy  (VN) 

18/1 KP Tân Quý, phường Đông Hòa, thị 
xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương 

(540) 

  (740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Tổ yến (dùng để làm thức ăn); sâm củ đã chế biến. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05401 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.3.1; 26.2.7; 26.4.2 
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần Hải Dương 
Gas  (VN) 
Lô CN5B khu công nghiệp tàu thuỷ Lai 
Vu, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương  

 
(511)   Nhóm 04: Các nhiên liệu dùng để đốt: khí khô, khí thấp áp, khi hóa lỏng (ga).  
 

Nhóm 06: Bình ga, bồn chứa ga bằng kim loại.  
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(210) 4-2012-05402 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Đỗ Thị Khuyên  (VN) 
Số 58 phố Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 25: Giầy, dép, quần, áo. 

 
 

(210) 4-2012-05403 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.3.20; 5.13.25; 5.13.7; A5.13.8 
(591) Xanh lá cây, trắng, vàng 

(540) 

  

(731) Đỗ Thị Khuyên   (VN) 
Số 58 phố Hàng Khoai, phường Đồng 
Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm chức năng. 

 
 

(210) 4-2012-05404 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.2; 26.13.25; 26.2.7; A26.11.12 
(591) Đen, xanh dương, trắng, ghi 
(731) Lê Thị Vân Anh   (VN) 

Phòng 1205, Vincom Centre, 114 Mai 
Hắc Đế, quận Hai Bà Trưng, thành phố 
Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH INLES Sở hữu trí tuệ 

(INLES CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 14: Đồ trang sức; đá quí; kim loại quý.  
 

Nhóm 39: Du lịch.  
 

Nhóm 43: Khách sạn; nhà hàng ăn uống.  
 
 

(210) 4-2012-05405 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.22; 5.5.19 
(591) Xanh lá, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mậu Đạt  (VN) 
7A/49 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  
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(511)   Nhóm 09: Túi (bao) chuyên dùng cho điện thoại di động; đầu đọc thẻ nhớ; dây cáp điện 
thoại di động; dây cáp máy tính; tai nghe (dùng cho điện thoại và máy nghe nhạc); màng 
mỏng chuyên dụng bảo vệ màn hình điện thoại di động. 

 
 

(210) 4-2012-05406 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Đỏ, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Mậu Đạt  (VN) 
7A/49 Thành Thái, phường 14, quận 10, 
thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 09: Loa điện thoại di động; dụng cụ sạc pin; pin dùng cho điện thoại di động; đầu 

đọc thẻ nhớ; điện thoại di động; bàn phím điện thoại đi động; kim từ điển điện tử; thiết bị 
truyền tuần tự đa năng (thẻ USB).  

 
 

(210) 4-2012-05407 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Phạm Minh Thành  (VN) 
26 Nguyễn Siêu, phường 07, thành phố 
Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy nông nghiệp, làm vườn.  

 
 

(210) 4-2012-05408 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Trương Ngọc Trinh Nữ   (VN) 
Số 15 thôn 3 quốc lộ 20, xã Liên Đầm, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 07: Máy (cối) xay cà phê.  

 
 

(210) 4-2012-05409 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 
(731) Trương Ngọc Trinh Nữ    (VN) 

Số 15 thôn 3 quốc lộ 20, xã Liên Đầm, 
huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng   

 
(511)   Nhóm 07: Máy cuốc cỏ.  
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(210) 4-2012-05410 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2; A1.1.10; A5.3.14; A6.19.9; 
11.3.14 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, đỏ, vàng, 
trắng, đen 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Toàn Tâm   (VN) 
Thôn Trường Thọ, xã Trạm Hành, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511)   Nhóm 30: Trà (chè), cà phê.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05422 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A7.1.11; 7.1.24; 26.1.1 
(591) Xanh dương, nâu, đỏ, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên MR Tuấn Anh  
(VN) 
59/1Q đường Tân Thới Nhất 2, khu phố 
7, phường Tân Thới Nhất, quận 12, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 43: Kinh doanh khách sạn. 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05424 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) GLAXO GROUP LIMITED   (GB) 

Glaxo Wellcome House, Berkeley 
Avenue, Greenford, Middlesex UB6 
0NN, England, United Kingdom  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao 

Bắc Đẩu (SAO BĂC ĐÂU IP 
COM.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, dược chất, thuốc, chế phẩm thuốc dùng để điều trị và/hoặc làm 

giảm các bệnh và/hoặc các rối loạn về dạ dày-ruột.  
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(210) 4-2012-05425 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A17.2.2; 26.5.1; 26.5.4 (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC  
(VN) 
115-121 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 14: Sản phẩm vàng bạc, đá quý và các loại trang sức.  
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng bạc đá qúy và trang sức.  
 
 

(210) 4-2012-05426 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC  
(VN) 
115-121 Nguyễn Công Trứ, phường 
Nguyễn Thái Bình, quận 1, thành phố Hồ 
Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 14: Sản phẩm vàng bạc, đá quý và các loại trang sức.    
 

Nhóm 40: Gia công, chế tác sản phẩm vàng bạc đá qúy và trang sức.  
 
 

(210) 4-2012-05427 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá đậm, đen 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang  (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang  

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.  
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh): dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.  

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  
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(210) 4-2012-05428 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 5.13.4; 25.1.6; 26.1.1 
(591) Đỏ, vàng, xanh lá đậm 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH đông dược 
Xuân Quang   (VN) 
53/2 quốc lộ 91, Đông Thạnh, Mỹ 
Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang   

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm chức năng dùng trong ngành y.   
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán (kinh doanh): dược phẩm, thuốc đông nam dược, thực phẩm 
chức năng dùng trong ngành y.   

 
Nhóm 44: Các dịch vụ về: bệnh viện, phòng khám; chăm sóc sức khỏe cho người; vật lý 
trị liệu; nhà nghỉ dưỡng bệnh; điều trị và phục hồi chức năng, phục hồi sức khỏe.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05448 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần Thái Dương 
Gia  (VN) 
Số 18 phố Thể Giao, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(511)   Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; dịch vụ xuất nhập khẩu; dịch vụ người mẫu phục vụ cho 

mục đích quảng cáo hoặc đẩy mạnh việc bán hàng.  
 
 
 

(210) 4-2012-05460 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.4; 26.13.25; 26.4.2; 26.4.7 
(731) DAl-ICHI DENSHI SANGYO CO,LTD.  

(JP) 
3-18-21 Tachibana-cho, Amagasaki-shi, 
Hyogo 661-0025 JAPAN  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
 
(511)   Nhóm 09: Dây cáp nối điện, dây cáp điện; dây điện; đầu nối dây điện; cầu dao điện; rơle 

điện; bộ nối điện, tổng đài điện thoại, chất bán dẫn; mạch in.  
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(210) 4-2012-05461 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1 
(591) Đỏ, trắng, xanh lá đậm, xanh lá nhạt 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Hai Chấm Không  
(VN) 
60 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo (cung cấp các dịch vụ PR online). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05462 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A1.1.10; 26.4.1 
(591) Xanh biển 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 
 
 

(210) 4-2012-05463 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1521 

(210) 4-2012-05464 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen. 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2012-05465 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo   (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2012-05466 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 24.9.1; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo   (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
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(210) 4-2012-05467 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2012-05468 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
 
 
 

(210) 4-2012-05469 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.14; 26.1.1 
(591) Xanh cốm, xanh lá, đen 

(540) 

 

(731) Công ty cổ phần thời trang 
Thảo  (VN) 
30 đường số 5, khu phố 4, xã Bình Hưng, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo. 
 

Nhóm 40: May quần áo. 
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(210) 4-2012-05480 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EVD Dược phẩm và Y tế    (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thực phẩm dinh dưỡng chứa sữa dùng trong y tế cho bệnh nhân bị tiểu đường 

thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế.   
 
 

(210) 4-2012-05481 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

EVD Dược phẩm và Y tế   (VN) 
Phòng 201, toà nhà EVD, khu công 
nghiệp Hoàng Mai, số 431, đường Tam 
Trinh, phường Hoàng Văn Thụ, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm từ sữa như: sữa bột, sữa đặc, sữa nước.  

 
 

(210) 4-2012-05482 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần bánh kẹo Hải 

Châu  (VN) 
Số 15 phố Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh 
Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 32: Nước uống tinh khiết.  
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(210) 4-2012-05483 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Trần Ngọc Hữu  (VN) 
55/3 đường số 4, khu phố 4, phường Tam 
Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) 

chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn. 
 
 

(210) 4-2012-05484 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Hân Vy  
(VN) 
35 Tam Hà, tổ 15, khu phố 4, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) 

chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn. 
 
 

(210) 4-2012-05485 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty TNHH sản xuất và 
thương mại mỹ phẩm Hân Vy  
(VN) 
35 Tam Hà, tổ 15, khu phố 4, phường 
Tam Phú, quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 03: Kem dưỡng da; kem (mỹ phẩm) trị nám da; kem tắm trắng da; kem (mỹ phẩm) 

chống nhăn da; kem dưỡng trắng da; kem (mỹ phẩm) trị mụn. 
 
 

(210) 4-2012-05486 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.1; A5.5.20; 5.7.5 
(591) Trắng, kem, xanh lá, cam, đen, hồng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH Việt Vinh  (VN) 
163 Trần Huy Liệu (trệt), phường 8, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí 
Minh  
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(511)   Nhóm 35: Mua bán ngô (bắp) hấp. 
 
 
 

(210) 4-2012-05488 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ROSA  (VN) 

Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2012-05489 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần ROSA   (VN) 

Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội   

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trí Việt và 

Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê, chất thay thế cà phê, đồ uống trên cơ sở cà phê.  

 
 
 

(210) 4-2012-05509 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 25.1.25; 26.13.25; 26.3.1 
(591) Xám nhạt, xám đậm, nâu 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH dệt may 
Nguyên Dung   (VN) 
3A Ba Gia, phường 7, quận Tân Bình, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 25: Dây đeo quần, dây thun quần. 
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(210) 4-2012-05510 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; 3.7.17 
(591) Trắng, xanh, đen, xám 

(540) 

 

(731) Công ty TNHH thiết kế - trang 
trí nội thất Lê Vin  (VN) 
285/37 Cách Mạng Tháng Tám, phường 
12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng nhà cửa; dịch vụ sửa chữa và bảo dưỡng nhà cửa, dịch vụ tư 

vấn thi công xây dựng, dịch vụ trang trí nội, ngoại thất.  
 
 

(210) 4-2012-05511 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.11; 26.1.6; 26.1.1; 3.7.16; 26.1.4 
(591) Đỏ, xanh nước biển, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty cổ phần dịch vụ 
thương mại phát triển 
truyền thông Long Việt  (VN) 
139/1A Lê Quang Định, phường 14, 
quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Quảng cáo.  
 

Nhóm 39: Du lịch.  
 

Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động thể thao và văn hóa.  
 
 

(210) 4-2012-05512 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) NTT COMWARE KABUSHIKI 

KAISHA (NTT COMWARE 
CORPORATION)   (JP) 
1-9-1, Konan, Minato-Ku, Tokyo, Japan 

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính, phần mềm máy tính (ghi sẵn); chương trình máy vi tính (phần 

mềm có thể tải xuống được); chương trình máy vi tính, ghi sẵn; chương trình trò chơi máy 
tính; chương trình điều hành máy vi tính, ghi sẵn; màn hình (phần cứng máy vi tính); bàn 
phím máy vi tính; bộ nhớ máy vi tính; thiết bị ngoại vi máy vi tính; máy in để dùng với 
máy vi tính; điện thoại di động; máy tính bảng; máy nhắn tin có thể mang đi được; màn 
hình; thiết bị được cài đặt để định vị và tìm kiếm xe cộ dựa trên hệ thống định vị toàn cầu 
(GPS) và hệ thống liên lạc di động; thẻ nhớ; thiết bị kỹ thuật số hỗ trợ cá nhân; màn hình 
tinh thể lỏng, thiết bị xử lý dữ liệu; đĩa từ; máy xử lý văn bản; máy giải mã; thiết bị ghi 
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âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị tái tạo âm thanh hoặc hình ảnh; thiết bị truyền phát âm 
thanh hoặc hình ảnh; thiết bị và máy âm thanh; thiết bị truyền phát (viễn thông); bộ thiết 
bị truyền phát (viễn thông); thiết bị truyền phát tín hiệu điện tử; máy thu thanh và thu 
hình; máy ghi hình; máy thu băng; máy đọc đĩa compắc; thiết bị hỗ trợ dịch vụ viễn thông 
cụ thể là phần cứng máy tính dùng cho viễn thông, thiết bị chuyển mạch viễn thông, tháp 
viễn thông, thiết bị truyền dẫn và tập hợp các liên lạc về giọng nói, dữ liệu và hình ảnh 
thông qua mạng máy tính sẵn có trong cơ sở hạ tầng và các giao thức truyền thông; vật 
mang dữ liệu từ tính; thiết bị mã hoá từ tính; thiết bị băng từ (cho máy vi tính); đĩa ghi, 
thiết bị và dụng cụ trắc địa; thiết bị và dụng cụ để cân; điện thoại; hệ thống điện cho việc 
điều khiển từ xa các thao tác công nghiệp; máy sử dụng duy nhất chức năng sao chép 
(cóp-py), fax và quét dữ liệu (scan); nhật ký điện tử; nhãn điện tử cho hàng hoá; bảng 
thông báo điện tử; xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống; máy móc và dụng cụ để thử 
nghiệm vật liệu; dụng cụ đo; thiết bị đo; thiết bị thử nghiệm không dùng cho mục đích y 
tế; pin và pin điện; dụng cụ đo và thử nghiệm điện hoặc từ tính; dây và cáp điện; đĩa 
compắc (nghe-nhìn); đĩa compắc (bộ nhớ chỉ đọc); thẻ từ đã được mã hoá; băng từ; điện 
tử; băng ghi hình; băng viđêô; máy tính trung gian; công cụ phát triển phần mềm máy 
tính.  

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn và hỗ trợ trong lĩnh vực máy tính; cung cấp thông tin trong lĩnh 
vực máy tính, theo dõi hệ thống máy tính và mạng máy tính của người khác; hòa mạng hệ 
thống dữ liệu máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình máy tính; bảo dưỡng phần 
mềm máy tính; chuyển đổi dữ liệu máy tính và dữ liệu của chương trình máy tính (không 
phải là chuyển đổi vật lý); cho thuê máy tính; cho thuê thiết bị ngoại vi máy tính; cho thuê 
phần mềm máy tính; nghiên cứu, phân tích và tư vấn liên quan đến việc xây dựng và triển 
khai mạng máy tính; tư vấn liên quan đến thiết kế, phát triển và bảo dưỡng chương trình 
máy tính dựa trên cơ sở truyền dữ liệu; cung cấp thông tin liên quan đến việc thiết kế 
chương trình máy tính; chuyển đổi tài liệu hoặc dữ liệu từ dạng vật lý sang dạng điện tử; 
thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế phần cứng máy tính; tích hợp các hệ thông máy tính 
và mạng máy tính; dịch vụ máy tính, cụ thể là tích hợp môi trường điện toán đám mây cá 
nhân và công cộng; dịch vụ tư vấn về điện toán đám mây; dịch vụ cấu hình hệ thông mạng 
máy tính; cho thuê máy chủ; dịch vụ xây dựng lại cơ sở dữ liệu cho người khác; dịch vụ đi 
trữ dữ liệu; dịch vụ phục hồi dữ liệu máy tính; xử lý thông tin máy tính; thiết kế mạng 
thông tin máy tính; dịch vụ cung cấp công cụ tìm kiếm trên Internet; dịch vụ tìm kiếm 
thông tin bằng máy tính qua mạch truyền thông; dịch vụ biên soạn câu bằng máy tính; 
dịch vụ giới thiệu và giải thích về việc vận hành máy cũng như các chức năng của chúng 
bằng cách gửi đi các thông điệp/báo cáo. 

 
 

(210) 4-2012-05514 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) OPPO MEDICAL INC.   (US) 

1030 Industry Drive, Tukwila, WA 
98188, U.S.A.  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; gối dùng cho mục đích y tế; đệm khí dùng cho mục 

đích y tế; đệm mút hoạt tính dùng cho mục đích y tế; dụng cụ chỉnh hình; vật dụng đỡ 
dùng cho mục đích y tế dành cho cổ chân, khuỷu tay, đầu gối và cổ tay; băng để hỗ trợ 
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băng bó; tấm đệm hỗ trợ dùng cho mục đích y tế dành cho cổ chân, khuỷu tay, đầu gối và 
cổ tay.  

 
Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; đồ dội đầu; dải băng buộc đầu (trang phục); cổ tay 
áo (trang phục); thắt lưng (trang phục); trang phục dệt kim; đồ đi ở chân; miếng lót bên 
trong giày.  

 
 

(210) 4-2012-05515 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 25.5.1 
(731) OPPO MEDICAL INC.    (US) 

1030 Industry Drive, Tukwila, WA 
98188, U.S.A.  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; gối dùng cho mục đích y tế; đệm khí dùng cho mục 

đích y tế; đệm mút hoạt tính dùng cho mục đích y tế; dụng cụ chỉnh hình; vật dụng đỡ 
dùng cho mục đích y tế dành cho cổ chân, khuỷu tay, đầu gối và cổ tay; băng để hỗ trợ 
băng bó; tấm đệm hỗ trợ dùng cho mục đích y tế dành cho cổ chân, khuỷu tay, đầu gối và 
cổ tay.   

 
 

(210) 4-2012-05516 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.23; A26.11.13; 26.13.25 
(591) Trắng, đỏ 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Viên Nữ  

(VN) 
75 Nguyễn Thái Học, thành phố Vinh, 
tỉnh Nghệ An  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị liên lạc; thiết bị điện báo truyền ảnh; thiết bị truyền phát âm thanh; 

thiết bị tái tạo âm thanh; bộ thiết bị truyền phát (viễn thông); máy đọc đĩa DVD.  
 

Nhóm 11: Hệ thống chiếu sáng và thiết bị chiếu sáng; hệ thống và thiết bị làm lạnh; thiết 
bị đun nước nóng; hệ thống và thiết bị vệ sinh; hệ thống và thiết bị nấu nướng.  

 
Nhóm 35: Mua bán thiết bị thiết bị truyền phát âm thanh, hình ảnh, thiết bị để ghi âm 
thanh, hình ảnh, thiết bị để tái tạo âm thanh, hình ảnh, thiết bị liên lạc, đầu thu truyền 
hình số, ti vi, ăng ten thư tín hiệu vệ tinh, máy đọc đĩa DVD, máy quay hình, máy điều 
hoà nhiệt độ, loa, máy vi tính, máy hỗ trợ kỹ thuật số cá nhân (PDA), màn hình máy vi 
tính, màn hình, màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính sổ tay, máy thu phát âm thanh nổi, 
máy thu hình màn hình tinh thể lỏng, sổ ghi chép điện tử, máy chiếu video, máy chiếu 
màn hình tinh thể lỏng, máy vi tính xách tay, máy giặt, máy rửa bát, nồi cơm điện, lò vi 
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sóng, lò nướng, quạt điện, máy lọc nước hệ thống và thiết bị nấu nướng; quảng cáo; dịch 
vụ giới thiệu sản phẩm. 

 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt và sửa chữa thiết bị điều hoà không khí; lắp đặt và sửa chữa 
thiết bị điện; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy 
và thiết bị văn phòng, lắp đặt và sửa chữa máy điện thoại. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế hệ 
thống âm thanh; thiết kế hệ thống ánh sáng.  

 
 

(210) 4-2012-05518 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.2 
(591) Xanh lá non, đỏ, xanh lá cây, đen 
(731) Hộ kinh doanh Đinh Cát Hải  

(VN) 
Số 069, đường Hoàng Lê Kha, khu phố 
3, phường 3, thị xã Tây Ninh, tỉnh Tây 
Ninh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Tư vấn Sở hữu trí tuệ ¸ 
Đông (A ĐÔNG IP CONSULTANCY 
CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 03: Nước rửa bát (chén).  

 
 
 

(210) 4-2012-05519 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHARMACREST  (IN) 

G80, Prime Mall, Irla, Vile Parle West, 
Mumbai 400056, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 
(210) 

 
4-2012-05520 

 
(220) 

 
23.03.2012 

  (441) 25.05.2012 
  
(731) PHARMACREST   (IN) 

G80, Prime Mall, Irla, Vile Parle West, 
Mumbai 400056, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
 
 

(210) 4-2012-05521 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHARMACREST   (IN) 

G80, Prime Mall, Irla, Vile Parle West, 
Mumbai 400056, India  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-05522 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHARMACREST   (IN) 

G80, Prime Mall, Irla, Vile Parle West, 
Mumbai 400056, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-05523 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) PHARMACREST   (IN) 

G80, Prime Mall, Irla, Vile Parle West, 
Mumbai 400056, India  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 

(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  

 
 

(210) 4-2012-05524 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) PHARMACREST   (IN) 
G80, Prime Mall, Irla, Vile Parle West, 
Mumbai 400056, India  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL 
(ALIATLEGAL CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm dược dùng cho người.  
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(210) 4-2012-05526 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) LG ELECTRONICS, INC.   (KR) 

20 Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, 
Seoul 150-721, Korea  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Đỉnh Cao và cộng sự 

Quốc tế (TOP & PARTNERS CO.,LTD) 
 
(511)   Nhóm 09: Điên thoại di động; máy truyền hình (ti-vi); máy tính bảng; máy tính; máy tính 

xách tay loại nhỏ, bộ phận điều khiển USB; phần mềm ứng dụng máy tính; màn hình máy 
tính, đầu đọc đĩa đa năng DVD; ổ cứng ngoài của máy tính; thiết bị ghi, truyền và/hoặc 
tái tạo âm thanh và hình ảnh viễn thông; máy camera; máy in dùng cho máy tính; tai 
nghe; cục xạc pin dùng cho điện thoại di động; loa; máy nghe nhạc MP3; điện thoại thông 
minh. 

 
 
 

(210) 4-2012-05527 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Xanh dương, đỏ, trắng 
(731) Phạm Trung (Pham Johnny)  

(VN) 
35 Vạn Kiếp, phường 3, quận Bình 
Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 17: Phim cách nhiệt (dán lên kính xe ô tô, nhà cao ốc).  

 
 
 

(210) 4-2012-05528 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Cam, đen, trắng 
(731) Công ty TNHH ACM Suối Nhạc  

(VN) 
28 đường số 5, phường 11, quận 6, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, dịch vụ đào tạo. 

 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1532 

(210) 4-2012-05529 (220) 23.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.3.13; A26.11.12; 5.5.8; 5.5.19 
(591) Nâu, vàng, trắng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

sản xuất thương mại xuất 
nhập khẩu Phúc Tiến  (VN) 
203/19/23D1 Huỳnh Văn Nghệ, phường 
12, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 

 
(511)   Nhóm 25: Quần áo; giày dép, áo dài, đầm dạ hội; áo cưới, bộ com lê.  

 
 

(210) 4-2012-05562 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A2.9.16; 1.15.23; 1.15.15 
(591) Xanh dương đậm, vàng, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ dầu 
Quốc Tế  (VN) 
65/26 đường 339, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc dầu (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); máy lọc dầu.  

 
 

(210) 4-2012-05563 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 
(540) 

  

(731) Công ty TNHH công nghệ dầu 
Quốc Tế   (VN) 
65/26 đường 339, phường Phước Long B, 
quận 9, thành phố Hồ Chí Minh   

 
(511)   Nhóm 07: Bộ lọc dầu (bộ phận của máy móc hoặc động cơ); máy lọc dầu.  

 
 

(210) 4-2012-05566 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  
(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
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(511)   Nhóm 31: Quả dừa (tươi); lá cà ri (tươi); tỏi (tươi); hạt giống cỏ; cây xả; củ hành (tươi); 
cây hẹ tây; tôm pandan (còn sống).  

 
 
 

(210) 4-2012-05567 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KART FOOD INDUSTRIES SDN BHD  

(MY) 
PT 45125, Batu 15 1/2, Sungai Pelong, 
P.O. Box 78, 47000 Sungai Buloh, 
Selangor Darul Ehsan, Malaysia  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 31: Quả dừa (tươi); lá cà ri (tươi); tỏi (tươi); hạt giống cỏ; cây xả; củ hành (tươi); 

cây hẹ tây; tôm pandan (còn sống).  
 
 
 

(210) 4-2012-05583 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.4 (540) 

  

(731) Côg ty TNHH cà phê Hoàng 
Anh Phát  (VN) 
26/1 Đông Lân, ấp Đông Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 

 
 
 

(210) 4-2012-05584 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 25.12.1; 26.1.1; 26.1.5; 24.13.1 
(591) Trắng, nâu, đỏ, vàng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH cà phê Hoàng 
Anh Phát  (VN) 
26/1 Đông Lân, ấp Đông Lân, xã Bà 
Điểm, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(511)   Nhóm 30: Cà phê bột. 
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(210) 4-2012-05585 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.25; 24.15.21; 1.7.6 
(591) Đỏ, xám, xanh dương sẫm, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH một thành viên 
Việt Gia  (VN) 
15 Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà, 
thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 39: Vận tải, cho thuê bãi đỗ xe. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê, quán ăn tự phục vụ, nhà hàng ăn uống. 
 
 

(210) 4-2012-05603 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(591) Trắng, đỏ, đen (540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại và 
sản xuất Tân Phú Minh  (VN) 
Số 78-80 Khuông Việt, phường Phú 
Trung, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(511)   Nhóm 35: Mua bán vải không dệt. 

 
 

(210) 4-2012-05604 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.5.2; 4.5.3; 26.13.25 
(591) Trắng, xanh 

(540) 

  

(731) Công ty TNHH thương mại sản 
xuất Việt Song Toàn  (VN) 
ấp Chánh, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức 
Hòa, tỉnh Long An 

 
(511)   Nhóm 24: Vải không dệt. 

 
 

(210) 4-2012-05624 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.7.3; 26.1.2; A5.5.20 
(591) Hồng, đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng 
(731) Hộ kinh doanh cá thể Nguyên 

Phúc   (VN) 
13/3A khu phố 4, thị trấn Hóc Môn, 
huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  (740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP) 
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(511)   Nhóm 43: Cửa hàng bán bánh bông lan, dịch vụ cung cấp bánh ngọt mặn (do nhà hàng ăn 
uống thực hiện).  

 
 

(210) 4-2012-05626 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.5.20;  
(591) Vàng cam, vàng, vàng nhạt, xanh lá cây, 

xanh lá cây nhạt, đỏ, hồng nhạt, đen, 
trắng 

(731) Bùi Phan Thị Ngọc Trường  
(VN) 
337/44 Lê Văn Sỹ, phường 1, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 05: Thuốc thú y (sử dụng cho gia súc, gia cầm); thuốc dùng cho nuôi trồng thuỷ 

sản. 
 
 

(210) 4-2012-05627 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.3; 1.3.1 
(591) Đỏ, xám, trắng 
(731) Doanh nghiệp tư nhân Việt 

Tiến Phát   (VN) 
ấp An Thạnh, xã Đông Hòa Hiệp, huyện 
Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

(540) 

  
(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 

INVESTIP (INVESTIP) 
 
(511)   Nhóm 30: Gạo. 
 

Nhóm 35: Mua bán gạo 
 
 

(210) 4-2012-05628 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A5.1.6; 26.1.1; A5.3.15 
(591) Đen, trắng, xanh lá cây, đỏ 
(731) Hộ kinh doanh Nông Thanh 

Bẩy  (VN) 
Số nhà 102, tổ dân phố 14, thị trấn Cát 
Bà, thành phố Hải Phòng  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 
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(511)   Nhóm 30: Chè (trà).  
 
 

(210) 4-2012-05629 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.3.1 
(731) Công ty cổ phần tư vấn Việt 

Delta  (VN) 
¤ 34, lô BT2, khu đô thị mới Pháp Vân-
Tứ Hiệp, phường Hoàng Liệt, quận 
Hoàng Mai, thành phố Hà Nội  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 37: Dịch vụ xây dựng.  
 

Nhóm 42: Tư vấn trong kiến trúc; kiến trúc; thiết lập các bản vẽ mặt bằng xây dựng; thăm 
dò địa chất; kiểm tra chất lượng; nghiên cứu địa chất; nghiên cứu dự án kỹ thuật; lập bản 
đồ địa hình; lập bản đồ địa chất; nghiên cứu kỹ thuật; thử nghiệm vật liệu; thăm dò dướl 
nước; thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; giám định địa chất; dịch vụ vẽ 
đồ họa; khảo sát nền đất (trắc địa).  

 
 

(210) 4-2012-05642 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, trắng 
(731) Công ty cổ phần SSC   (VN) 

76A/8 Trần Hữu Trang, phường 10, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 09: Máy vi tính và linh kiện máy vi tính; phần mềm máy tính; monitor (chương 

trình cho máy tính); camera (máy quay phim); máy báo động bằng âm thanh (hệ thống 
báo động); cáp điện.  

 
 

(210) 4-2012-05643 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Ti Li   (VN) 

12 Chu Mạnh Trinh, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 (740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
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(210) 4-2012-05644 (220) 26.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(591) Đỏ, đen 
(731) Công ty TNHH Thịnh Tài   (VN) 

1F đường Bà Triệu, phường 12, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 

công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 
 
(511)   Nhóm 09: Loa; máy thu hình (tivi); máy tăng âm (ampli); bộ trộn âm (micxơ); ống nói 

(micrô); đầu máy đọc đĩa kỹ thuật số.  
 
 
 
 

(210) 4-2012-05708 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 1.15.23; 3.11.7; 3.9.18 
(591) Trắng, vàng 
(731) Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Liên Kết Tài Năng   (VN) 
Văn phòng R1-0710, tòa nhà The 
Everich, 968 đường 3/2, phường 15, quận 
11, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO) 
 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn; quán ăn uống.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05710 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời   (VN) 
Tầng 7, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản, quản lý kinh doanh bất động sản và 

quản lý giao dịch bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản. 
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(210) 4-2012-05711 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

  

(731) Công ty cổ phần tập đoàn 
Mặt Trời    (VN) 
Tầng 7, toà nhà Đà Nẵng ACB Tower - 
218 Bạch Đằng, phường Phước Ninh, 
quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng 

 
(511)   Nhóm 36: Dịch vụ mua bán và cho thuê bất động sản, quản lý kinh doanh bất động sản và 

quản lý giao dịch bất động sản; dịch vụ đánh giá bất động sản. 
 
 

(210) 4-2012-05742 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH Bình Việt Đức  

(VN) 
62/36 Trương Công Định, phường 14, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 

(210) 4-2012-05743 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 

An Hưng Phát  (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 

vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  
 
 

(210) 4-2012-05744 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(731) Công ty TNHH bảo vệ thực vật 
An Hưng Phát  (VN) 
374 Hồng Bàng, phường 16, quận 11, 
thành phố Hồ Chí Minh  

(540) 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 

(WINCO CO.,LTD.) 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 290 tập a (05.2012) 

 

 
1539 

(511)   Nhóm 05: Thuốc bảo vệ thực vật như: thuốc trừ sâu, thuốc diệt côn trùng, thuốc diệt động 
vật có hại, thuốc diệt nấm bệnh, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt ốc bươu vàng.  

 
 
 

(210) 4-2012-05747 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-05748 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm.  

 
 
 

(210) 4-2012-05749 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần dược 

BECAMEX  (VN) 
Đường NA6, khu công nghiệp Mỹ Phước 
2, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO 
(WINCO CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 05: Dược phẩm. 
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(210) 4-2012-05761 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) KABUSHIKI KAISHA IRIS-SPIRA 

(ALSO TRADING AS IRIS-SPIRA CO., 
LTD.)   (JP) 
2-2 Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, 
Tokyo, Japan  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 

 
(511)   Nhóm 14: Ngọc trai (đồ trang sức); đồ nữ trang, nhẫn (đồ trang sức), hoa tai, vòng đeo tay 

(đồ trang sức), trâm cài đầu (đồ trang sức), chuỗi hạt (đồ trang sức), đồ trang sức; đá quý; 
đồ nữ trang mỹ ký (đồ trang sức), dây chuyền (đồ trang sức); kim cương, khuy măng sét; 
ghim cài ca vát; vòng đeo chìa khóa (đồ nữ trang rẻ tiền); đồ trang trí cho mặt bằng kim 
loại qúy; đồ trang trí cho giày bằng kim loại quý, hộp đựng đồ trang sức (hộp nhỏ); kim 
loại quý dạng thô, hoặc bán thành phẩm, đồng hồ đeo tay.  

 
 
 
 

(210) 4-2012-05762 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) A26.11.12; 26.13.1; 26.4.2 
(591) Xanh nước biển, trắng, ghi 
(731) SG HOLDINGS CO.,LTD.   (JP) 

68, Tsunoda-cho, Kamitoba, Minami-ku, 
Kyoto-shi, Kyoto 601-8104 Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ vận chuyển; đóng gói và cất giữ hàng hoá; tổ chức đi du lịch, cụ thể là 

vận tải bằng đường sắt, vận tải bằng ô tô, vận tải bằng đường biển, vận tải bằng đường 
không; môi giới vận chuyển, dịch vụ xếp hàng vào kho, dịch vụ cất giữ an toàn tạm thời 
các đồ dùng cá nhân; cho thuê kho hàng; cho thuê công te nơ cất giữ; dịch vụ bao gói 
hàng hoá; cung cấp thông tin về vận tải bằng đường sắt, ô tô, đường biển và đường hàng 
không bao gồm cả những thông tin trong việc theo dõi và đi theo hàng hoá dọc đường; 
cung cấp thông tin về hàng hoá được gửi tại kho hàng; cung cấp thông tin về đồ dùng cá 
nhân được gửi; cung cấp thông tin về việc đón hàng lên các phương tiện chuyên chở, gửi 
và lưu giữ hàng hoá; dịch vụ phân phát bưu kiện và dịch vụ môi giới liên quan; nhận yêu 
cầu đón hàng lên các phương tiện chuyên chở qua mạng Internet; đón hàng lên các 
phương tiện chuyên chở, phân loại và bao gói hàng hoá; cho thuê máy và thiết bị đóng 
hàng; cung cấp thông tin qua Intemet về giá vận tải bằng đường sắt, ô tô, đường biển và 
đường hàng không; dịch vụ dọn chuyển nhà và dịch vụ môi giới dọn chuyển nhà; dịch vụ 
vận tải (thư tín hoặc hàng hoá); phân phát thư tín; phân phát hàng hoá.  
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(210) 4-2012-05763 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.7.23 
(731) BENESSE HOLDINGS, INC.   (JP) 

3-7-17, Minamigata Okayama-Shi, Kita-
Ku, Okayama, Japan  

(540) 

  
(740) Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES) 
 
(511)   Nhóm 16: Giấy; giấy làm sạch thấu kính; giấy vệ sinh; vật phẩm bằng bìa cứng; tập 

anbom; ống bằng bìa cứng; xuất bản phẩm dạng in; ảnh chụp; giấy bao gói; dao rọc giấy 
(đồ dùng văn phòng); văn phòng phẩm; mực; con dấu (dấu riêng của một người dùng 
cùng với chữ ký hoặc để thay chữ ký); bút; keo dán cho mục đích văn phòng hoặc gia 
dụng; thước vẽ; vật liệu vẽ tranh, máy chữ (dùng điện hoặc không dùng điện); đồ dùng 
giảng dạy (trừ thiết bị giảng dạy); vật liệu để nặn; sách kinh đọc lần theo chuỗi hạt; tạp 
chí; sách, tạp chí xuất bản định kỳ; lịch; ấn phẩm; tranh ảnh; vật dụng đánh dấu trang 
sách; túi (phong bì, bao nhỏ) bằng giấy hoặc chất dẻo, dùng để bao gói; khăn ăn bằng 
giấy; khăn lau bằng giấy; thẻ giao dịch không dùng cho trò chơi (không là vật mang dữ 
liệu từ tính); tấm khống chế độ ẩm bằng giấy hoặc chất dẻo để đóng gói thực phẩm; vật 
dụng để giữ tài liệu (văn phòng phẩm).  

 
Nhóm 28: Đồ chơi giáo dục trẻ em để phát triển kỹ năng các kỹ năng nhận thức; đồ chơi 
nhiều hoạt động cho trẻ em; máy chơi trò chơi; diều; đồ chơi; quân cờ; bóng cho thể thao; 
thiết bị tập luyện thể hình; dụng cụ bắn cung; thiết bị thể thao; cái còi; bể bơi (đồ giải trí); 
đường đua bằng chất dẻo; găng tay chơi bóng chày; lưỡi gắn vào giầy trượt băng; giá giữ 
nến cho cây thông noel; dụng cụ câu cá; băng quấn tay cầm của vợt; tấm chắn ngụy trang 
(dụng cụ thể thao); đồ chơi nhồi bông; búp bê; đồ chơi nhân vật hành động; đồ chơi nhân 
vật; bàn cờ trò chơi; đồ chơi xây dựng; trò chơi cờ; bóng để chơi; trò chơi chỉ chơi trong 
nhà; trò chơi dùng thẻ; bài lá; quân bài để chơi; gậy cho trò chơi; vợt; máy chơi trò chơi 
sử dụng trong khu vực giải trí; máy chơi trò chơi có thể mang theo với màn hiển thị tinh 
thể lỏng; máy chơi trò chơi viđêô; ván trượt tuyết; phao để tắm và bơi; áo phao để bơi.  

 
 
 

(210) 4-2012-05764 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 4.3.3 
(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, đỏ, trắng 
(731) Công ty TNHH Vị Hảo   (VN) 

Khu phố Phước Hải, thị trấn Thái Hòa, 
huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương  

(540) 

  

(740) DNTN Dịch vụ thương mại và sở hữu 
công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.) 

 
(511)   Nhóm 30: Gia vị. 
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(210) 4-2012-05782 (220) 27.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.2; 25.5.2 
(591) Xanh tím than, đỏ, trắng 
(731) ARB BEARINGS LIMITED   (IN) 

H-22 Udyog Nagar, New Delhi - 
110041, India 

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Trường Xuân 

(AGELESS CO.,LTD.) 
 
(511)   Nhóm 07: ổ bi (bộ phận của máy móc); vòng bi cho ổ trục; vòng bi cho ổ bi; ổ trục cho 

trục truyền động; ổ trục chống ma sát cho máy; cổ trục (bộ phận của máy móc).   
 
 
 
 

(210) 4-2012-05792 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

  (540) 

 

(731) Công ty Trách nhiệm hữu hạn 
Dược phẩm Hiền Vĩ  (VN) 
Số nhà 25B, ngõ 123, phố Trung Kính, 
phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 05: Các sản phẩm dược (trừ thuốc gây nghiện). 

 
 
 
 

(210) 4-2012-05860 (220) 28.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.1.1; A5.1.5; A5.1.12 (540) 

 

(731) Công ty TNHH du lịch nghỉ 
dưỡng sinh thái Sông Tiền 
(MEKONG LODGE CO.,LTD)   (VN) 
Tổ 5, ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, 
huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang  

 
(511)   Nhóm 39: Dịch vụ lữ hành nội địa; vận chuyển khách du lịch đường thủy, đường bộ, đại 

lý bán vé máy bay, đường sắt; cung cấp người hướng dẫn du lịch; tổ chức chuyến du lịch 
có người hướng dẫn đi kèm; tổ chức chuyến du lịch sinh thái.  

 
Nhóm 43: Dịch vụ ăn uống do nhà hàng thực hiện; khách sạn; chỗ nghỉ tạm thời; nhà 
hàng ăn uống.  
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(210) 4-2012-05947 (220) 29.03.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 5.5.19; A5.5.21; A7.1.11; 7.1.24 
(591) Xanh dương, xanh lá cây, vàng, đỏ 

(540) 

  

(731) Hợp tác xã Nông nghiệp - Sản 
xuất - Thương mại - Dịch vụ 
Đại Lộc   (VN) 
B23/39 đường Hoàng Phan Thái, ấp 2, xã 
Bình Chánh, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh  

 
(511)   Nhóm 31: Hoa lan. 

 
 

(210) 4-2012-06126 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 2.9.14; A2.9.15; 2.9.18; A26.11.12 
(731) Công ty cổ phần thực phẩm 

VietMac   (VN) 
Số 40, ngõ 62 Nguyễn Chí Thanh, quận 
Đống Đa, thành phố Hà Nội  

(540) 

  (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ AL 
Nguyên (ALNGUYEN IP CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 

ăn uống và dịch vụ nhà hàng bán thức ăn mang về; dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực 
phẩm và đồ uống (cho liên hoan tiệc), dịch vụ chuẩn bị và cung cấp thực phẩm và đồ uống 
lưu động (cho liên hoan, tiệc); quán cà phê; quán ăn tự phục vụ.  

 
 

(210) 4-2012-06158 (220) 03.04.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 3.7.17 
(731) Công ty cổ phần Văn Chiến  

(VN) 
30 Xương Giang, thành phố Bắc Giang, 
tỉnh Bắc Giang  

(540) 

  
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

PADEMARK (PADEMARK CO.,LTD.)
 
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; xúc tiến thương mại; nghiên cứu thị trường; đại lý mua, đại lý bán, 

ký gửi hàng hóa; mua bán các mặt hàng: điện tử, điện lạnh, thiết bị âm thanh; các mặt 
hàng đồ gia dụng như: nồi cơm điện, bếp từ, lò vi sóng, máy hút bụi, máy sinh tố, máy ép 
trái cây, máy sấy tóc; mua bán máy tính và các thiết bị máy tính; mua bán các thiết bị 
viễn thông như điện thoại; máy fax; mua bán ô tô. (09 dịch vụ) 
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Nhóm 36: Tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích về thuế, tài chính; quản lý chứng khoán; 
buôn bán (kinh doanh) chứng khoán; tư vấn đầu tư bất động sản; dịch vụ quản lý bất động 
sản. (06 dịch vụ) 
 
Nhóm 37: Dịch vụ sửa chữa, bảo hành, lắp đặt các thiết bị điện tử, điện lạnh; lắp đặt, bảo 
dưỡng và sửa chữa các thiết bị văn phòng; lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy móc; lắp 
đặt và sửa chữa các thiết bị điện; xây dựng các công trình dân dụng. (05 dịch vụ) 
 
Nhóm 40: Lắp ráp các thiết bị điện tử; điện lạnh. (02 dịch vụ) 
 

 
 
 

(210) 4-2012-06527 (220) 06.04.2012 
  (441) 25.05.2012 

  
(731) Công ty cổ phần đầu tư 

Hoàng Đạo   (VN) 
Tầng 11, toà nhà Zodiac, phố Duy Tân, 
phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, 
thành phố Hà Nội  

(540) 

  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Phát và Liên danh 
(VIFA & ASSOCIATES CO.,LTD.) 

 
(511)   Nhóm 09: Thiết bị giáo dục (cụ thể: thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy).  
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo.  
 
 
 

(210) 4-2012-06718 (220) 10.04.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 7.1.6; A7.1.12; A1.1.10 
(591) Xanh dương, xanh lam, xanh trứng sáo, 

xanh lục, xanh đen, đỏ, đỏ nâu, nâu, 
vàng, tím, da cam, trắng 

(540) 

  

(731) Công ty T.N.H.H Đại Thiên 
Thanh  (VN) 
Số 30 đường Thanh Niên, phường Bắc 
Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa 

 
(511)   Nhóm 37: Xây dựng nhà ở; xây dựng công trình giao thông; xây dựng công trình dân 

dụng; chuẩn bị mặt bằng cho xây dựng. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hành khách đường bộ; vận tải hàng hóa đường bộ; điều hành các 
chuyến du lịch.  
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(210) 4-2012-07268 (220) 13.04.2012 
  (441) 25.05.2012 

(531) 26.4.9; 26.4.1; A25.7.3 (540) 

  

(731) Công ty cổ phần công nghệ 
công nghiệp Bưu Chính Viễn 
Thông    (VN) 
Khu công nghệ cao 1, khu công nghệ cao 
Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, thành phố 
Hà Nội  

 
(511)   Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp kết nối viễn thông đến mạng máy tính toàn cầu, cho phép 

người; sử dụng truy cập vào mạng máy tính toàn cầu (nhà cung cấp dịch vụ); thiết lập 
mạng và cung cấp dịch vụ internet; dịch vụ truyền dữ liệu.  
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Phần v 
 

CÁC YÊU CẦU thẩm định NỘI DUNG 
ĐƠN SÁNG CHẾ VÀ GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

NỘP SAU KHI đơn Đã CÔNG Bố 
__________ 

 
Danh sách các đơn có yêu cầu thẩm định nội dung 

Do người nộp đơn yêu cầu 
 

(21) 
Số đơn 

(11) 
Số công 
bố đơn 

(43) 
Ngày công 

bố đơn 

 
Ngày yêu cầu 

(51) 
Chỉ số phân 
loại quốc tế 

1-2009-00013 19919 25.05.2009 11.04.2012     G11B 7/005 
1-2009-00421 20144 25.06.2009 11.04.2012     B22F 5/12 
1-2009-01739 25130 27.02.2011 09.04.2012     A01D 87/00 
1-2009-02046 22484 26.04.2010 29.03.2012     B25G 1/10 
1-2009-02248 22508 26.04.2010 13.04.2012     F23D 14/00 
1-2009-02730 23028 25.06.2010 27.03.2012     C08K 5/5445 
1-2010-00414 26691 25.07.2011 13.04.2012     F16H 59/02 
1-2010-00502 27886 25.11.2011 11.04.2012     C07K 14/20 
1-2010-00951 24141 25.10.2010 09.04.2012     H04Q 7/38 
1-2010-01934 24731 27.12.2010 11.04.2012     C02F 3/28 
1-2010-02604 29005 26.03.2012 03.04.2012     H01B 7/02 
1-2010-02685 26400 27.06.2011 04.04.2012     G11B 7/24 
1-2010-02978 28455 30.01.2012 16.04.2012     G11B 20/12 
1-2010-03197 29008 26.03.2012 03.04.2012     H01B 13/14 
1-2010-03225 27923 25.11.2011 06.04.2012     C08G 69/40 
1-2010-03546 26501 27.06.2011 29.03.2012     G11B 7/007 
1-2011-00187 26805 25.07.2011 06.04.2012     B63B 35/54 
1-2011-00482 26289 25.05.2011 04.04.2012     G11B 20/12 
1-2011-00562 26592 27.06.2011 29.03.2012     A61K 38/00 
1-2011-00574 26296 25.05.2011 29.03.2012     A61K 31/00 
1-2011-00713 28467 30.01.2012 09.04.2012     A61K 38/00 
1-2011-00723 27945 25.11.2011 04.04.2012     E04F 15/10 
1-2011-00786 28470 30.01.2012 29.03.2012     A61K 39/00 
1-2011-00810 26892 25.07.2011 16.04.2012     H04L 12/18 
1-2011-00851 27949 25.11.2011 03.04.2012     A61K 9/20 
1-2011-00867 27151 25.08.2011 26.03.2012     E02D 29/02 
1-2011-00897 27159 25.08.2011 05.04.2012     E04F 15/024 
1-2011-00929 28474 30.01.2012 16.04.2012     C07D 239/47 
1-2011-00976 27172 25.08.2011 03.04.2012     B01D 53/14 
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1-2011-00979 26919 25.07.2011 03.04.2012     F02C 9/00 
1-2011-01019 27719 25.10.2011 30.03.2012     A01N 25/00 
1-2011-01031 27434 25.09.2011 10.04.2012     A61K 9/20 
1-2011-01036 26931 25.07.2011 12.04.2012     C01C 3/00 
1-2011-01037 28479 30.01.2012 29.03.2012     B29C 43/20 
1-2011-01048 27437 25.09.2011 28.03.2012     C07K 16/24 
1-2011-01053 26935 25.07.2011 10.04.2012     F16L 55/12 
1-2011-01067 28161 26.12.2011 12.04.2012     A01N 25/10 
1-2011-01100 27725 25.10.2011 30.03.2012     C07C 67/08 
1-2011-01108 28754 27.02.2012 23.04.2012     C12P 21/06 
1-2011-01122 27447 25.09.2011 16.04.2012     A61K 31/155 
1-2011-01128 28165 26.12.2011 28.03.2012     A61K 51/04 
1-2011-01134 27190 25.08.2011 29.03.2012     B09B 3/00 
1-2011-01135 27191 25.08.2011 23.04.2012     A01K 95/00 
1-2011-01136 26959 25.07.2011 30.03.2012     A23F 5/10 
1-2011-01137 28481 30.01.2012 17.04.2012     C10L 1/04 
1-2011-01143 28166 26.12.2011 30.03.2012     C07D 213/81 
1-2011-01145 28482 30.01.2012 23.04.2012     C09K 8/80 
1-2011-01152 27451 25.09.2011 30.03.2012     C07D 471/18 
1-2011-01156 27192 25.08.2011 05.04.2012     A61L 17/00 
1-2011-01160 26960 25.07.2011 06.04.2012     E06B 5/16 
1-2011-01162 27734 25.10.2011 17.04.2012     C07D 473/34 
1-2011-01175 27736 25.10.2011 06.04.2012     B01L 3/00 
1-2011-01179 27460 25.09.2011 28.03.2012     C07K 16/22 
1-2011-01204 28173 26.12.2011 12.04.2012     A21D 6/00 
1-2011-01207 27201 25.08.2011 04.04.2012     F15B 11/02 
1-2011-01209 27467 25.09.2011 26.03.2012     C01B 21/02 
1-2011-01211 26965 25.07.2011 10.04.2012     C07D 471/18 
1-2011-01212 28486 30.01.2012 30.03.2012     C07D 487/18 
1-2011-01220 27739 25.10.2011 19.04.2012     H04N 13/04 
1-2011-01223 27205 25.08.2011 10.04.2012     C07D 403/14 
1-2011-01238 27469 25.09.2011 16.04.2012     C07D 401/14 
1-2011-01239 27207 25.08.2011 16.04.2012     B65B 61/18 
1-2011-01241 27471 25.09.2011 26.03.2012     C07C 11/04 
1-2011-01244 29018 26.03.2012 03.04.2012     H02H 7/26 
1-2011-01247 28757 27.02.2012 19.04.2012     C07D 471/04 
1-2011-01248 29019 26.03.2012 20.04.2012     C07K 5/06 
1-2011-01253 28180 26.12.2011 16.04.2012     A61K 38/28 
1-2011-01257 26971 25.07.2011 13.04.2012     C07D 207/08 
1-2011-01264 28181 26.12.2011 09.04.2012     A23K 1/16 
1-2011-01272 28487 30.01.2012 24.04.2012     A61K 8/73 
1-2011-01275 27744 25.10.2011 19.04.2012     C07D 295/135 
1-2011-01277 28182 26.12.2011 19.04.2012     C07D 295/135 
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1-2011-01280 26974 25.07.2011 16.04.2012     H02J 3/06 
1-2011-01281 26975 25.07.2011 13.04.2012     H02J 3/06 
1-2011-01293 27482 25.09.2011 04.04.2012     B65G 11/08 
1-2011-01297 27484 25.09.2011 27.03.2012     H04W 72/04 
1-2011-01298 27208 25.08.2011 05.04.2012     F16C 13/00 
1-2011-01302 29021 26.03.2012 12.04.2012     A01N 57/02 
1-2011-01312 27745 25.10.2011 03.04.2012     A01N 31/02 
1-2011-01313 28186 26.12.2011 03.04.2012     C10B 53/00 
1-2011-01316 27211 25.08.2011 20.04.2012     B65D 17/34 
1-2011-01323 28489 30.01.2012 26.03.2012     C07D 211/22 
1-2011-01324 26981 25.07.2011 16.04.2012     B32B 33/00 
1-2011-01332 26982 25.07.2011 18.04.2012     F26B 3/02 
1-2011-01334 27215 25.08.2011 11.04.2012     F16L 19/08 
1-2011-01345 29024 26.03.2012 18.04.2012     C02F 11/04 
1-2011-01348 27978 25.11.2011 04.04.2012     A61K 39/00 
1-2011-01349 27979 25.11.2011 04.04.2012     A61K 39/00 
1-2011-01367 27222 25.08.2011 24.04.2012     C30B 7/00 
1-2011-01368 28190 26.12.2011 18.04.2012     A61K 9/50 
1-2011-01369 28191 26.12.2011 18.04.2012     A61K 9/16 
1-2011-01372 28759 27.02.2012 16.04.2012     C07K 16/28 
1-2011-01381 28760 27.02.2012 11.04.2012     A01N 43/90 
1-2011-01384 27980 25.11.2011 04.04.2012     A61K 39/00 
1-2011-01386 27499 25.09.2011 11.04.2012     C07D 487/04 
1-2011-01397 27501 25.09.2011 26.03.2012     C07D 211/22 
1-2011-01401 27227 25.08.2011 11.04.2012     C07D 401/04 
1-2011-01423 27983 25.11.2011 16.04.2012     C07D 401/04 
1-2011-01436 27233 25.08.2011 17.04.2012     A01N 43/22 
1-2011-01446 27987 25.11.2011 26.03.2012     C09D 5/03 
1-2011-01447 27988 25.11.2011 26.03.2012     C09D 5/03 
1-2011-01448 27989 25.11.2011 26.03.2012     C09D 5/03 
1-2011-01456 27763 25.10.2011 23.04.2012     C25B 11/04 
1-2011-01457 27991 25.11.2011 19.04.2012     C07D 403/12 
1-2011-01463 27514 25.09.2011 06.04.2012     H01B 13/00 
1-2011-01487 28211 26.12.2011 16.04.2012     C07D 401/04 
1-2011-01501 27525 25.09.2011 24.04.2012     A61K 36/899 
1-2011-01505 27526 25.09.2011 16.04.2012     F22B 35/00 
1-2011-01508 27994 25.11.2011 16.04.2012     B01L 3/00 
1-2011-01526 27247 25.08.2011 30.03.2012     C07D 413/04 
1-2011-01572 28501 30.01.2012 24.04.2012     C10L 1/32 
1-2011-01584 28005 25.11.2011 28.03.2012     B22D 11/106 
1-2011-01585 28502 30.01.2012 28.03.2012     B22D 11/106 
1-2011-01586 28503 30.01.2012 28.03.2012     B22D 41/50 
1-2011-01587 28006 25.11.2011 28.03.2012     B22D 41/56 
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1-2011-01588 27545 25.09.2011 28.03.2012     B22D 11/106 
1-2011-01624 28229 26.12.2011 17.04.2012     G09F 19/00 
1-2011-01652 27794 25.10.2011 04.04.2012     F02C 7/105 
1-2011-01668 28012 25.11.2011 12.04.2012     A61F 13/15 
1-2011-01670 28235 26.12.2011 23.04.2012     C12N 9/42 
1-2011-01672 28236 26.12.2011 23.04.2012     C12N 9/42 
1-2011-01673 27564 25.09.2011 24.04.2012     A23B 4/005 
1-2011-01701 27573 25.09.2011 28.03.2012     B22D 11/10 
1-2011-01720 27579 25.09.2011 06.04.2012     E04G 11/48 
1-2011-01748 28022 25.11.2011 20.04.2012     B01J 19/00 
1-2011-01780 27588 25.09.2011 13.04.2012     C07D 205/04 
1-2011-01809 27820 25.10.2011 06.04.2012     F25D 5/02 
1-2011-01827 27824 25.10.2011 09.04.2012     A61F 13/02 
1-2011-01830 27596 25.09.2011 19.04.2012     H02N 6/00 
1-2011-01844 27597 25.09.2011 20.04.2012     C07C 227/04 
1-2011-01852 27829 25.10.2011 13.04.2012     C07D 513/04 
1-2011-01853 28033 25.11.2011 16.04.2012     F16G 5/16 
1-2011-01861 28255 26.12.2011 04.04.2012     A61K 31/535 
1-2011-01876 27832 25.10.2011 09.04.2012     A61F 13/02 
1-2011-01923 28042 25.11.2011 17.04.2012     H04L 27/26 
1-2011-01928 28043 25.11.2011 13.04.2012     C07C 217/28 
1-2011-01949 27845 25.10.2011 29.03.2012     E01D 15/24 
1-2011-01956 28539 30.01.2012 11.04.2012     A44B 19/28 
1-2011-01962 27847 25.10.2011 23.04.2012     A24F 47/00 
1-2011-01994 27855 25.10.2011 04.04.2012     C12N 9/42 
1-2011-02035 28288 26.12.2011 29.03.2012     A61K 9/20 
1-2011-02055 28549 30.01.2012 19.04.2012     C07D 207/18 
1-2011-02121 27871 25.10.2011 24.04.2012     C07D 409/12 
1-2011-02192 28082 25.11.2011 20.04.2012     B01D 19/00 
1-2011-02275 28095 25.11.2011 20.04.2012     B65B 31/04 
1-2011-02359 28346 26.12.2011 13.04.2012     B22C 9/06 
1-2011-02371 29077 26.03.2012 17.04.2012     A61K 9/16 
1-2011-02794 29120 26.03.2012 04.04.2012     G05B 19/418 
1-2011-02815 28657 30.01.2012 06.04.2012     C12Q 1/68 
1-2011-02843 29129 26.03.2012 28.03.2012     E05B 47/00 
1-2011-02888 28906 27.02.2012 12.04.2012     A23L 1/226 
1-2011-02908 28910 27.02.2012 19.04.2012     A62B 18/02 
1-2011-02970 29141 26.03.2012 28.03.2012     E05B 47/00 
1-2011-03604 29221 26.03.2012 28.03.2012     E05B 65/14 
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Phần vi 
  

Yêu cầu sửa đổi đơn  
 

a - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Bằng độc quyền Sáng chế  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2218/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-02489  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1 Cato Street, Hawthorn, Victoria 3122, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2220/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2005-00940  (220) Ngày nộp đơn 08/07/2005 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
1 Cato Street, Hawthorn, Victoria 3122, Australia 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2222/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02272  (220) Ngày nộp đơn 29/08/2011 

Mục sửa đổi: Tên tác giả sáng chế thứ 3 được sửa thành:  
Nội dung mới:  
FUTAMURA, Aya (JP) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2223/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2007-01259  (220) Ngày nộp đơn 22/06/2007 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
LG-Ericsson Co., Ltd. (KR) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2224/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02378  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
De Voorde 12, 5807 EZ Oostrum, The Netherlands 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2225/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02377  (220) Ngày nộp đơn 09/09/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
De Voorde 12, 5807 EZ Oostrum, The Netherlands 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2332/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2005-01789  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2005 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS, LLC. (US) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2332/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-00819  (220) Ngày nộp đơn 05/12/2005 

Mục sửa đổi: Tên chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS, LLC. (US) 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2335/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2008-01682  (220) Ngày nộp đơn 07/07/2008 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
12A4 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2433/ TB-SHTT, ngày 18/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2011-02633  (220) Ngày nộp đơn 03/10/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Survey Number  118 to 124, Plot No. 85, National Society, Aundh, Pune 411007, 
Maharashtra, India 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2436/ TB-SHTT, ngày 18/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-00835  (220) Ngày nộp đơn 05/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Công ty TNHH Đại Tín và Liên Danh 
12A4 Lý Nam Đế, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2438/ TB-SHTT, ngày 18/04/2012  
(210)  Số đơn: 1-2010-00835  (220) Ngày nộp đơn 05/04/2010 

Mục sửa đổi: Bổ sung tác giả sáng chế sau đây vào Danh sách các tác giả khác:  
Tên đầy đủ: John Behrens 
Địa chỉ: 78 Mandalay Drive, Poughkeepsie, New York, 12603, USA 
Quốc tịch: Hoa Kỳ 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2439/ TB-SHTT, ngày 18/04/2012  
(210)  Số đơn: 2-2009-00238  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2009 

Mục sửa đổi: Ghi nhận tổ chức Đại diện SHCN:  
Công ty TNHH Nam Việt và Liên danh 
U12A Bạch Mã, Cư xá Bắc Hải, phường 15, quận 10, TP. Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2440/ TB-SHTT, ngày 18/04/2012  
(210)  Số đơn: 2-2009-00238  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Quốc lộ 13, xã Lai Hưng, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương 

 

 
b - Sửa đổi đơn yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2775/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13885  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, thuốc trừ vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
chất diệt ký sinh trùng, chất diệt động vật có hại. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2776/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13886  (220) Ngày nộp đơn 29/06/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành:  
Nội dung mới:  
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Nhóm 05: Chế phẩm thú y, thuốc trừ sâu, thuốc trừ vật có hại, chất diệt nấm, chất diệt cỏ, 
chất diệt ký sinh trùng, chất diệt động vật có hại. 

_______________________  
  
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2778/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-27068  (220) Ngày nộp đơn 14/12/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành:  
Nội dung mới:  
Lô Z01-02-03a, khu công nghiệp trong khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 
Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2779/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-28044  (220) Ngày nộp đơn 24/12/2009 

Mục sửa đổi: Tách đơn:  
Nội dung mới:  
- Nhóm 43 tách sang đơn 4-2012-02402 
- Nhóm 36 giữ ở đơn 4-2009-28044 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2784/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-12440  (220) Ngày nộp đơn 09/06/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn, mẫu nhãn hiệu:  
Nội dung mới:  
- Tách đơn: Nhóm 41, 44 tách sang đơn 4-2012-02523, nhóm 35 giữ ở 4-2010-12440 
- Mẫu nhãn hiệu của đơn 4-2010-12440 sau khi tách: 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2785/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-13048  (220) Ngày nộp đơn 17/06/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
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Tầng 4, trung tâm thương mại Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2787/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10603  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2011 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
16/5 Nguyễn Văn Bứa, ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh 
Mục sửa đổi : Huỷ bỏ đại diện SHCN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2789/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-04287  (220) Ngày nộp đơn 14/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
842 Trường Chinh, phường 15, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2790/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-00766  (220) Ngày nộp đơn 13/01/2012 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Loại bỏ nhóm 07 ra khỏi danh mục đăng ký 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2791/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-19102  (220) Ngày nộp đơn 14/09/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ chủ đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
160 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2792/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-25047  (220) Ngày nộp đơn 06/12/2007 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt 
33/32/7 đường 19, phường 11, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2713/ SHTT-NH2, ngày 26/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2004-06153  (220) Ngày nộp đơn 23/06/2004 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2750/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-17450  (220) Ngày nộp đơn 17/08/2010 

Mục sửa đổi: Huỷ quyền Đại diện SHCN đối với: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2765/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09031  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
ZENSHO HOLDINGS  CO., LTD. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2764/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-09030  (220) Ngày nộp đơn 12/05/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
ZENSHO HOLDINGS  CO., LTD. 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2805/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00276  (220) Ngày nộp đơn 07/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần VNG 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2806/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-22919  (220) Ngày nộp đơn 01/11/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Đại Diện  - IPACO 
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Số 75, Ngõ 69A (Tổ 80A) Đường Hoàng Văn Thái, phường Khương Mai, quận Thanh 
Xuân, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2807/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2006-20019  (220) Ngày nộp đơn 20/11/2006 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
CMC Tower, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2808/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06214  (220) Ngày nộp đơn 06/04/2011 

Mục sửa đổi: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển  thành phố Hồ Chí Minh 
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2809/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00457  (220) Ngày nộp đơn 10/01/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
767 Lê Hồng Phong, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2810/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-26052  (220) Ngày nộp đơn 10/12/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Văn phòng luật sư Phạm và Liên danh 
8 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

_______________________  
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2811/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2008-18053  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2008 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Merap 

_______________________  
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2812/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-05612  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
930 C6 đường C, khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2813/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-05611  (220) Ngày nộp đơn 29/03/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
930 C6 đường C, khu công nghiệp Cát Lái, phường Thạch Mỹ Lợi, quận 2, thành phố Hồ 
Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2814/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-03392  (220) Ngày nộp đơn 01/03/2012 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
 

 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2815/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-24277  (220) Ngày nộp đơn 18/11/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
878B Tạ Quang Bửu, phường 5, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2816/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-08857  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2010 

Mục sửa đổi: Huỷ quyền đại diện SHCN đối với: 
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2817/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-17974  (220) Ngày nộp đơn 25/08/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
267/40 Bùi Đình Tuý, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2818/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-00973  (220) Ngày nộp đơn 18/01/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty cổ phần đầu tư thương mại và dịch vụ du lịch Bài Thơ 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2819/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-21218  (220) Ngày nộp đơn 08/10/2010 

Mục sửa đổi: Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2820/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06735  (220) Ngày nộp đơn 13/04/2011 

Mục sửa đổi: Tổ chức Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1968/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14613  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1969/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14614  (220) Ngày nộp đơn 18/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 1948/ TB-SHTT, ngày 30/03/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-26034  (220) Ngày nộp đơn 09/12/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục hàng hoá được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Nhóm 30: Bánh mứt kẹo đông lạnh, sữa chua đông lạnh. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2761/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-17310  (220) Ngày nộp đơn 22/08/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Lô 1/20 khu đô thị mới ngã Năm, sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, T.P Hải Phòng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2760/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-20710  (220) Ngày nộp đơn 04/10/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
1180/9/4 Quang Trung, phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2759/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25438  (220) Ngày nộp đơn 29/11/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
604A Cộng Hoà, phường 13, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2758/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26855  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
B9, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2757/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26854  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
B9, khu đô thị Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2756/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26072  (220) Ngày nộp đơn 07/12/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
478B Khu vực Phú Thành, phường Tân Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2755/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-04339  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2009 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Lô 1/20 khu đô thị mới ngã Năm, sân bay Cát Bi, quận Ngô Quyền, T.P Hải Phòng 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2754/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2007-08151  (220) Ngày nộp đơn 10/05/2007 

Mục sửa đổi 1: Tổ chức Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty Luật TNHH BIZLINK 
Phòng1502A, Charm Vit Tower, 117 đường Trần Duy Hưng, Trung Hoà, Cầu Giấy, TP 
Hà Nội 
Mục sửa đổi 2: Danh mục dịch vụ được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Loại bỏ nhóm 35 ra khỏi danh mục dịch vụ đăng ký 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2753/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-11151  (220) Ngày nộp đơn 25/05/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Phòng 203, lầu 2, toà nhà Quỳnh Lan, 56-58-60 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, 
thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2752/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10551  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2011 

Mục sửa đổi 1: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
725/112 Trường Chinh, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 
Mục sửa đổi 2: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH một thành viên Trường Luật 
B20/10 Lương Định Của, phường Bình An, quận 2, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2751/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-06436  (220) Ngày nộp đơn 30/03/2010 

Mục sửa đổi : Danh mục hàng hoá được sửa thành: 
Nội dung mới:  
- Loại bỏ các sản phẩm: “ngũ cốc dạng lát mỏng [sản phẩm ngũ cốc]; sản phẩm được 

chế biến từ ngũ cốc; đồ uống được chế biến trên cơ sở chè (trà)” ra khỏi nhóm 30 và 
toàn bộ sản phẩm nhóm 32 

- Giới hạn (thu hẹp) sản phẩm: “thực phẩm dinh dưỡng không dùng cho mục đích y tế” 
thuộc nhóm 29 thành: “thực phẩm dinh dưỡng chứa chiết xuất từ sâm  không dùng 
cho mục đích y tế”, “Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ hàng tạp hóa” thuộc nhóm 
35 thành “Dịch vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ hàng tạp hóa ( không bao gồm dịch 
vụ cửa hàng bán buôn và bán lẻ các loại đồ uống, chất chiết ra từ thịt, chất chiết ra từ 
tôm, chất chiết ra từ cá, chất chiết ra từ trứng, ngũ cốc và các sản phẩm làm từ ngũ 
cốc, gia vị, nước chấm, nước tương ớt, tương ớt)” 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2832/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-21507  (220) Ngày nộp đơn 07/10/2009 

Mục sửa đổi : Mẫu nhãn hiệu được sửa thành: 
Nội dung mới:  

 
_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2833/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-02128  (220) Ngày nộp đơn 08/02/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2834/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03147  (220) Ngày nộp đơn 28/02/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG, United Kingdom 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2835/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-03500  (220) Ngày nộp đơn 04/03/2009 

Mục sửa đổi : Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
ONI Global Pte. Ltd. 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2836/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-07944  (220) Ngày nộp đơn 27/04/2011 

Mục sửa đổi : Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
14 đường Hoa Huệ, phường 7, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2837/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26824  (220) Ngày nộp đơn 15/12/2011 

Mục sửa đổi : Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH văn hóa Khai Tâm 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2838/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-25980  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2009 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tai Sun Việt Nam 
Số 82B Lê Ngô Cát, phường Xuân Thuỷ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
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Mục sửa đổi 2: Huỷ bỏ Đại diện SHCN 
_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2838/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-25981  (220) Ngày nộp đơn 01/12/2009 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tai Sun Việt Nam 
Số 82B Lê Ngô Cát, phường Xuân Thuỷ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Mục sửa đổi 2: Huỷ bỏ Đại diện SHCN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2838/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-01642  (220) Ngày nộp đơn 25/01/2010 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tai Sun Việt Nam 
Số 82B Lê Ngô Cát, phường Xuân Thuỷ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Mục sửa đổi 2: Huỷ bỏ Đại diện SHCN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2838/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-06020  (220) Ngày nộp đơn 25/03/2010 

Mục sửa đổi 1: Tên và địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Tai Sun Việt Nam 
Số 82B Lê Ngô Cát, phường Xuân Thuỷ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế 
Mục sửa đổi 2: Huỷ bỏ Đại diện SHCN 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2839/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-04303  (220) Ngày nộp đơn 08/03/2010 

Mục sửa đổi: Tách đơn: 
Nội dung mới:  
- Tách nhóm 05 sang đơn 4-2011-27582 
- Giữ nhóm 03 ở đơn 4-2010-04303 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2840/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-10620  (220) Ngày nộp đơn 31/05/2011 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
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Nội dung mới:  
Công ty Hỗ trợ phát triển công nghệ DETECH 
Số 47, phố Hoà Mã, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2841/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-18107  (220) Ngày nộp đơn 26/08/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Ngôi Sao chuyên nghiệp và liên danh 
140/4 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 5, TP Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2842/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-09088  (220) Ngày nộp đơn 28/04/2010 

Mục sửa đổi: Đại diện SHCN được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Công ty TNHH Vĩnh Đạt 
Số 957C, Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2843/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-20520  (220) Ngày nộp đơn 25/09/2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Sheraton International, LLC 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2844/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-17827  (220) Ngày nộp đơn 24/08/2009 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Sheraton International, LLC 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2845/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-04442  (220) Ngày nộp đơn 10/03/2010 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
21 Nguyễn Khắc Nhu, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2847/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-15006  (220) Ngày nộp đơn 22/07/2011 

Mục sửa đổi: Tên người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
Sheraton International, LLC 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2853/ SHTT-NH2, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-22460  (220) Ngày nộp đơn 24/10/2011 

Mục sửa đổi: Địa chỉ người nộp đơn được sửa thành: 
Nội dung mới:  
91 An Dương Vương, phường 8, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận sửa đổi đơn số: 2857/ SHTT-NH2, ngày 02/05/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-05006  (220) Ngày nộp đơn 16/03/2010 

Mục sửa đổi: Danh mục sản phẩm được sửa thành: 
Nội dung mới:  
- Nhóm 07, 09 giữ nguyên 
- Nhóm 12 được sửa thành: Phương tiện giao thông trên bộ; phụ tùng, bộ phận của 

phương tiện giao thông trên bộ; máy, động cơ và bộ khởi động cho phương tiện giao 
thông trên bộ; mạch thủy lực, bộ tản nhiệt, đai truyền và bộ phận ghép nối cho các 
phương tiện giao thông trên bội phụ tùng và bộ phận đi. kèm máy, động cơ, bộ khởi 
động cho phương tiện giao thông trên bộ, mạch thủy lực, bộ tản nhiệt, đai truyền và 
bộ phận ghép nối cho các phương tiện giao thông trên bộ; không bao gồm lốp xe, 
bánh xe và vành bánh xe. 

 

 
 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 290 Tập A (05.2012) 

 

 
1566 

Phần viI 
 

 
chuyển giao đơn 

 
a- Ghi nhận chuyển giao đơn sáng chế 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2219/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2007-02489  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2005 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
RUBICON RESEARCH PTY. LTD. (AU) 
1 Cato Street, Hawthorn, Victoria 3122, Australia 
Bên  được chuyển giao :  
The University of Melbourne (AU) 
Grattan Street, Parkville, Victoria 3010, Australia 
The University of Melbourne (AU) trở thành đồng chủ đơn với RUBICON RESEARCH 
PTY. LTD. (AU) 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2221/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2005-00940  (220) Ngày nộp đơn: 08/07/2005 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
RUBICON RESEARCH PTY. LTD. (AU) 
1 Cato Street, Hawthorn, Victoria 3122, Australia 
Bên  được chuyển giao :  
The University of Melbourne (AU) 
Grattan Street, Parkville, Victoria 3010, Australia 
The University of Melbourne (AU) trở thành đồng chủ đơn với RUBICON RESEARCH 
PTY. LTD. (AU) 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2226/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012 

(210)  Số đơn: 1-2006-00089  (220) Ngày nộp đơn: 18/01/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
NEXTEC S.R.L. (IT) 

Via del Bosco, 41, I-21052 Busto Arsizio VA, Italy 

Bên  được chuyển giao :  
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OUTDRY TechnologIes Corporation (US) 

14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229-5418, U.S.A. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2226/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2009-00539  (220) Ngày nộp đơn: 19/03/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
NEXTEC S.R.L. (IT) 
Via del Bosco, 41, I-21052 Busto Arsizio VA, Italy 
Bên  được chuyển giao :  
OUTDRY TechnologIes Corporation (US) 
14375 NW Science Park Drive, Portland, Oregon 97229-5418, U.S.A. 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2227/ TB-SHTT, ngày 09/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2008-00493  (220) Ngày nộp đơn: 28/02/2008 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
FCI (FR) 
18 Parc Ariane III, 3-5 rue Alfred Kastler 78280 Guyancourt, France 
Bên  được chuyển giao :  
FCI AUTOMOTIVE HOLDING (FR) 
18 Parc Ariane III, 3-5 rue Alfred Kastler 78280 Guyancourt, France 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2327/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2009-01888  (220) Ngày nộp đơn: 07/09/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
COOL ENERGY LIMITED (AU) 
1186 Hay Street, West Perth, WA 6005, Australia (trước đây ở:  Level 2, 16 Altona Street, 
West Perth, Western Australia 6005, Australia) 
Bên  được chuyển giao :  
SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATCHAPPIJ B.V. (CH) 
Care van Bylandtlaan 30, NL-2596 HR The Hague, The Netherlands 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2328/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2006-01760  (220) Ngày nộp đơn: 26/10/2006 
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Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NL) 
Groenewoudseweg 1, NL-5621 BA Eindhoven, The Netherlands 
Bên  được chuyển giao :  
Philips Electronics North America Corporation (US) 
3000 Minuteman Road, Andover, Massachusetts, USA 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2329/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2006-01760  (220) Ngày nộp đơn: 26/10/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Philips Electronics North America Corporation (US) 
3000 Minuteman Road, Andover, Massachusetts, USA 
Bên  được chuyển giao :  
Adrea LLC (US) 
955 Stewart Drive, Sunnyvale, CA 94085, United States of America 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2330/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012 

(210)  Số đơn: 1-2006-00884  (220) Ngày nộp đơn: 02/06/2006 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Philips Electronics North America Corporation (US) 

3000 Minuteman Road, Andover, Massachusetts, USA 

Bên  được chuyển giao :  

DAIO PAPER CORPORATION (JP) 

2060, Mishimakamiyacho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0492, Japan 

_______________________ 

 

Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2331/ TB-SHTT, ngày 13/04/2012 

(210)  Số đơn: 1-2010-00942  (220) Ngày nộp đơn: 16/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 

500, Namdaemunno 5-ga, Jung-gu, Seoul 100-802, Republic of Korea 

Bên  được chuyển giao :  
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BCELLBIO INC. (KR) 

#420, The first Science Museum, Seoul Women's Univ., 623, Hwarangro, Nowon-gu, 
Seoul 139-774, Republic of Korea 

BCELLBIO INC. (KR) trở thành chủ đơn duy nhất 
_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2443/ TB-SHTT, ngày 18/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2010-02036  (220) Ngày nộp đơn: 09/08/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (JP) (trước đây là: Meiji Seika Kaisha, Ltd) 
4-16, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan 
Bên  được chuyển giao :  
MEIJI CO., LTD. (JP) 
2-10, Shinsuna, 1-Chome, Koto-ku, Tokyo, Japan 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2444/ TB-SHTT, ngày 18/04/2012 
(210)  Số đơn: 1-2011-01418  (220) Ngày nộp đơn: 02/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Industry-Academic Cooperation Foundation Wonkwang University (KR) 
344-2, Sinyong-dong, Ikasan-si, Jellabuk-do 570-749, Republik of Korea 
Bên  được chuyển giao :  
Bonecell Biotech Inc. (KR) 
7th Floor, Daejeon Dental Hospital, Wonkwang University, 1268, Dunsan-dong, Seo-gu, 
Daejeon-si, Korea 

 

 
a- Ghi nhận chuyển giao đơn nhãn hiệu 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2763/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-17450  (220) Ngày nộp đơn: 17/08/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Vũ Thị Yến (VN) 
Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phỗ Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH sản xuất  và thương mại Nam Sơn 
Số 9, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2762/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-08857  (220) Ngày nộp đơn: 27/04/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Vũ Thị Yến (VN) 
Thôn Cương Ngô, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phỗ Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH sản xuất  và thương mại Nam Sơn 
Số 9, ngõ 107, phố Vĩnh Phúc, phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2749/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-25713  (220) Ngày nộp đơn: 06/12/2010 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
International Pharmaceutical Distribution Co., Ltd. (DBA Ampharco USA) 
Suite C, 331 North Vineland Ave., City of Industry, CA 91746, USA 
Bên  được chuyển giao :  
MASTERRICH CORPORATION LIMITED 
Room 404, TungMing Building, 40-42 Des Voeux Road Central, HongKong 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2748/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-24090  (220) Ngày nộp đơn: 06/11/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH thương mại dịch vụ Gia Bửu (VN) 
127/7 Bình Lợi, phường 13, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH thương mại Chấn Vũ 
177/51 đường 3 tháng 2, phường 11, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2747/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-06794  (220) Ngày nộp đơn: 14/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH công nghệ và dược phẩm ZORRO (VN) 
Thôn Thuỵ ứng, xã Hoà Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
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Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại WF Việt Nam 
Số 9, ngõ 70 phố Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2746/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-08253  (220) Ngày nộp đơn: 04/05/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Tài Dương (VN) 
3/1 Văn Miếu, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH sản xuất ô tô Dragon- Miền Bắc Việt Nam 
Lũng Trang, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2742/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-11994  (220) Ngày nộp đơn: 16/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH Tân Thành Nhân (VN) 
Số 38, ngách 33, ngõ Văn Chương 2, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
FREDDI DOLCIARIA S.P.A 
Via Mazzini, No 64-46043 Castiglione delle Stiviere ( Mantova), Italy 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2739/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-12953  (220) Ngày nộp đơn: 27/06/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Hoàng Kiên Cường (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạnh, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất mỹ phẩm Hải Ngọc 
264/34 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2738/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-14171  (220) Ngày nộp đơn: 12/07/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
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Bên chuyển giao:  
Hoàng Kiên Cường (VN) 
127/2/73 Lê Thúc Hoạnh, phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH một thành viên thương mại sản xuất mỹ phẩm Hải Ngọc 
264/34 Nguyễn Tiểu La, phường 8, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2737/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-17876  (220) Ngày nộp đơn: 26/08/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Nguyễn Phước Quý (VN) 
Số 15A, ngõ 103, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH GlobTrans Việt Nam 
Số 15A, ngõ 103, phố Pháo Đài Láng, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố 
Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2734/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-26194  (220) Ngày nộp đơn: 08/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Phạm Văn Nam (VN) 
Xóm 6, xã Chân Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty TNHH Sơn ROTOO Việt Nam 
Đội 8, thôn Ngọc Trục, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2733/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-07995  (220) Ngày nộp đơn: 28/04/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  
Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH Bắc Đông Dương (VN) 
Số 1A35, Nguyễn Thái Sơn, phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược Nhân Hoà 
Số 280 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

_______________________ 
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Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2732/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2009-25753  (220) Ngày nộp đơn: 26/11/2009 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
MOBIL PETROLEUM COMPANY INC (US) 
3225 Gallows Road, Fairfax, Virginia 22037, United States of America 
Bên  được chuyển giao :  
EXXON MOBIL CORPORATION 
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, United States of America 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2731/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2012-02119  (220) Ngày nộp đơn: 14/02/2012 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH Nhóm Thiên Minh (VN) 
181 A Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, quận 1, TP Hồ Chí Minh 
Bên  được chuyển giao :  
Xepa-Soul Pattinson ( Malaysia) Sdn. Bhd 
1-5, Cheng Industrial Estate, 75250 Melaka, Malaysia 

_______________________ 
 
Ghi nhận chuyển giao đơn  số: 2727/ TB-SHTT, ngày 27/04/2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-27478  (220) Ngày nộp đơn: 22/12/2011 

Mục sửa đổi: Chuyển giao đơn  

Bên chuyển giao:  
Công ty TNHH một thành viên dược phẩm Trung ương 1 (VN) 
356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
Bên  được chuyển giao :  
Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội 
Số 356A đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội  

 

 
c- Thông báo kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2741/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-25254  (220) Ngày nộp đơn: 25/11/2011 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
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- Chữ ký của Bên chuyển giao trong Hợp đồng chuyển nhượng không thống nhất với chữ 
ký của Chủ đơn trong giấy uỷ quyền đính kèm Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-
25254 
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

_______________________ 

 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2740/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-03056  (220) Ngày nộp đơn: 25/02/2011 

Nội dung:  
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên chưa được chấp nhận vì còn có những thiếu sót cần       
sửa đổi bổ sung như sau: 
- Thiếu Giấy uỷ quyền của Bên nhận chuyển giao cho Tổ chức đại diện SHCN 
- Người ký của Bên chuyển giao trong thoả thuận chuyển giao và người ký giấy uỷ quyền 
đính kèm Tờ khai đăng ký nhãn hiệu số 4-2011-3056 không thống nhất   
2. Người nộp đơn cần sửa đổi, bổ sung các thiếu sót trên trong thời hạn 2 tháng kể từ 
ngày ký Thông báo này. Nếu các thiếu sót không được sửa chữa trong thời hạn nói trên 
thì Yêu cầu ghi nhận chuyển giao đơn sẽ không được xem xét. Đồng thời, Cục Sở hữu trí 
tuệ sẽ có thông báo chính thức bằng văn bản tới người nộp đơn. 

 

 
d- Thông báo từ chối ghi nhận yêu cầu chuyển giao đơn 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2745/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15075  (220) Ngày nộp đơn: 14.07.2010 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 

_______________________ 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2744/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15071  (220) Ngày nộp đơn: 14.07.2010 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
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2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 

_______________________ 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2743/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15072  (220) Ngày nộp đơn: 14.07.2010 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 

_______________________ 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2736/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-03575  (220) Ngày nộp đơn: 26.02.2010 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 

_______________________ 

 

Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2730/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 

(210)  Số đơn: 4-2010-15070  (220) Ngày nộp đơn: 14.07.2010 

Nội dung: 

1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 

- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  

2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 

3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 

_______________________ 
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Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2729/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15074  (220) Ngày nộp đơn: 14.07.2010 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 

_______________________ 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2728/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2010-15073  (220) Ngày nộp đơn: 14.07.2010 

Nội dung: 
1. Yêu cầu chuyển giao đơn nói trên còn có những thiếu sót sau: 
- Người nộp đơn không sửa đổi, bổ sung những thiếu sót đã được thông báo trong thời 
gian quy định  
2. Vì vậy, Yêu cầu chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu không được Cục Sở hữu trí tuệ ghi 
nhận. 
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký Thông báo này, Người nộp đơn có quyền khiếu 
nại việc từ chối yêu cầu chuyển nhượng đơn đăng ký nhãn hiệu theo quy định. 

 

 
e- Thông báo đình chỉ các thủ tục liên quan đến yêu cầu chuyển giao đơn 
 
Kết quả xem xét yêu cầu chuyển giao đơn  số: 2735/ TB-SHTT, ngày 27.04.2012 
(210)  Số đơn: 4-2011-04734  (220) Ngày nộp đơn: 26.04.2011 

Nội dung: 
Các thủ tục liên quan tới Yêu cầu chuyển giao đơn nêu trên bị đình chỉ kể từ ngày nộp 
Công văn xin rút Yêu cầu ghi nhận việc chuyển giao đơn đăng ký nhãn hiệu. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 


	CÔNG BÁO 290A
	GIẢI THÍCH
	MỤC LỤC (CONTENTS)
	ĐƠN SÁNG CHẾ
	ĐƠN GIẢI PHÁP HI
	ĐƠN KIỂU DÁNG CN
	ĐƠN NHÃN HIỆU
	Y/C THẨM ĐỊNH NỘI DUNG
	SỬA ĐỔI ĐƠN
	CHUYỂN GIAO ĐƠN

